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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 
AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 
AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 
AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 
AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 
AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 
AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 
AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 
AR Argentina DE Germany IL Israel 
AT Austria DJ Djibouti IN India 
AU Australia DK Denmark IQ Iraq 
AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 

of) 
BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 
BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 
BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 
BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 
BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 
BH Bahrain ES Spain KE Kenya 
BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 
BJ Benin FI Finland KI Kiribati 
BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 
BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 

(Malvinas) 
KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 
BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 
BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 
BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 
BY Belarus GH Ghana LA Laos 
BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 
CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 
CF Central African 

Republic 
GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 
CH Switzerland GR Greece LR Liberia 
CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 
CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 
CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 

Islands 
LU Luxembourg PA Panama TD Chad 
LV Latvia PE Peru TG Togo 
LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 
MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 
MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 
MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 
ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 
MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 

China 
MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 

Tanzania 
MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 
MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 
MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 

America 
MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 
MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 
MV Maldives SD Sudan VA Holy see 
MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 

Grenadines 
MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 
MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 

(British) 
MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 
NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 
NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 
NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 
NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 
NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 
NO Norway SR Suriname ZM Zambia 
NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 
NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 
NZ New Zealand SY Syria   
OM Oman SZ Swaziland   
      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 
AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 
AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 
BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 
EP  European Patent Office (EPO) 
IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
 

 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
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Phần I 

 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế 

 
 
(11) 37109 

(21) 1-2012-02544 (51) 7 F04F  5/48 

(22) 27.08.2012 (43) 25.03.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.08.2012 
(75) Tăng Nhật Thành  (VN) 

ấp Giồng Thành, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống bơm có trợ lực 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống bơm có trợ lực bao gồm bơm (1), đầu vào (3) và ống hút (4); 
ống hút này có một đầu nối với đầu vào (2) và đầu kia nối với nguồn nước; ống đẩy (5) 
có một đầu nối với đầu ra (3) và đầu kia dẫn đến nơi sử dụng; ống dẫn ngược (6) lấy 
một phần nước từ ống đẩy (5) đưa về ống hút (4); cơ cấu trợ lực có dạng ống venturi kép 
(7) được lắp bên trong ống hút (4) và nhận nước từ ống dẫn ngược (6) đưa đến đầu vào 
(2), nhờ đó dòng nước trong cơ cấu trợ lực có dạng ống venturi kép (7) tạo lực hút bổ 
sung cho bơm (1), giúp hệ thống bơm có thể hoạt động ổn định ngay cả khi mực nước 
(độ cao nguồn nước) thấp hoặc không ổn định.  
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(11) 37110 

(21) 1-2012-02574 (51) 7 A62B 1/00, 1/06 

(22) 29.08.2012 (43) 25.03.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.08.2012 
(75) Nhan Thành út  (VN) 

272C tổ 3, khu phố 1, phường Phước Long A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Thiết bị cứu hộ gia đình 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị cứu hộ gia đình có kết cấu bao gồm khoen treo dây (9), 
khung thép chịu lực (10), tang trống cuốn cáp (11), vòng bi đỡ trục (12), trục tang trống 
(13), cơ cấu cố định đầu cáp (14), móc treo (15), khớp nối truyền động đầu trục (16), 
bơm nhông thuỷ lực (18), van tiết lưu (19), và thùng chứa dầu (20), khác biệt ở chỗ, 
trong quá trình tang trống quay để thả nạn nhân từ trên cao xuống, van tiết lưu (19) điều 
chỉnh lưu lượng dầu đi qua, từ đó tạo ra phản lực tác động ngược với chiều quay của hai 
nhông bơm, làm cho tang trống quay chậm đần và nạn nhân được thả từ từ xuống.  
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(11) 37111 

(21) 1-2012-02593 (51) 7 F03D  

(22) 31.08.2012 (43) 25.03.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.08.2012 
(75) Bùi Hữu Ngọc  (VN) 

120 Nguyễn Văn Thoại, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 
(54) Thiết bị tạo điện năng nhờ sử dụng năng lượng gió có công 

suất lớn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo điện năng nhờ sử dụng năng lượng gió có công suất lớn 
bao gồm tay gom gió (1), hai xi lanh cân bằng (2), xi lanh đẩy về (3), xi lanh nạp (4), hệ 
thống tự động thuỷ lực và máy phát điện (10), khác biệt ở chỗ, thiết bị này sử dụng 
chuyển động quay không toàn vòng của tay gom gió (1) để chuyển đổi năng lượng gió 
thành điện năng; tay gom gió (1) gồm các vành gom gió (1.2) và nhiều các tấm cản gió 
(1.1) có thể quay quanh trục lệch tâm, có thể đóng mở theo chu kỳ làm việc nhờ xi lanh 
đóng mở (1.4) được điều khiển bằng chương trình, nhờ đó thay đổi diện tích cản gió 
tăng hiệu suất thu giữ năng lượng gió biến đổi thành điện năng.  
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(11) 37112 

(21) 1-2012-02625 (51) 7 H01H  33/66,  9/52 

(22) 06.09.2012 (43) 25.03.2014 
(71) DPC CO., LTD.  (KR) 

491-1 Moknae-Dong, Ansan-City, Kyungki-Do, Republic of Korea 
(72) Ahn, Seung Young (KR), LIM, Back Woon (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất cuộn biến thế 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất cuộn biến thế, trong đó mặt hông bên trái và mặt 
hông bên phải của cuộn dây là nằm dọc và song song với nhau, mặt trên và mặt dưới của 
cuộn dây lần lượt có mặt lồi lên và mặt lồi xuống. Do đó, khi cuộn dây được quấn từ 
phải sang trái, thì mặt hông bên phải của vòng dây mới sẽ tiếp xúc với mặt hông bên trái 
của vòng dây trước đó, và khi cuộn dây được quấn từ trái sang phải, thì mặt hông bên 
trái của vòng dây mới sẽ tiếp xúc với mặt hông bên phải của vòng dây trước đó. Ngoài 
ra, mặt dưới của vòng dây của lớp quấn phía trên được đặt trong không gian giữa các 
mặt trên của hai vòng dây của lớp quấn phía dưới, nhờ đó giảm bớt khe hở còn lại giữa 
các vòng dây, và tối đa hoá hiệu suất biến thế bằng một lượng nhỏ vòng dây.  
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(11) 37113 

(21) 1-2012-02654 (51) 7 A45B 23/00 

(22) 10.09.2012 (43) 25.03.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.09.2012 
(75) Phạm Anh Tuấn  (VN) 

C26, tập thể Tổng Cục Thống Kê, Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(54) Mũ ô có quạt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mũ ô có gắn quạt làm mát, phục vụ người sử dụng khi cần thiết. Mũ 
« này bao gồm đai bằng nhựa để đội cố định trên đầu, hộp đựng pin để cung cấp năng 
lượng và phòng chống cháy nổ, hai quạt nhỏ để cấp gió, công tắc điều khiển để bật tắt 
quạt theo nhu cầu. 
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(11) 37114 

(21) 1-2012-02664 (51) 7 A43D  25/00, C09J  175/00 

(22) 10.09.2012 (43) 25.03.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.03.2014 
(71) 1. Artecola Indóstrias QuÝmicas Ltda.  (BR) 

Campo Bom / RS, the RS-239 highway, no. 5801, District Industrial Zone II, Brazil 
2. ORISOL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA  (BR) 
Street Dezessete de Abril, 140, Imigrante, city Compo Bom/RS, Brazil 

(72) Jardel Luiz de Mello (BR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Quy trình dán các bộ phận của giày dép bằng cách sử dụng keo 

dạng bọt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình dán các bộ phận của giày dép bằng cách sử dụng keo 
dạng bột mà không cần quá trình làm khô sau khi phủ keo dạng lỏng lên bề mặt lớp nền 
và làm nguội để hóa rắn keo sau khi ép như trong quy trình thông thường Quy trình theo 
sáng chế bao gồm các bước: chuẩn bị bề mặt và loại bỏ tạp chất ra khỏi bề mặt lớp nền 
bằng cách phủ hỗn hợp có đặc tính gắn kết và tốc độ khô chậm; phủ keo dạng bột trên 
cơ sở polyuretan có cỡ hạt nằm trong khoảng từ 30 đến 200 micron bằng cách phân tán 
keo này bằng súng; loại bỏ phần keo thừa; hoạt hóa keo dạng bột đã phủ lên bề mặt lớp 
nền ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 60o đến 80oC; ghép nối các bề mặt lớp nền đã phủ 
keo và ép.  

 
 
 
 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 
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(11) 37115 

(21) 1-2012-02668 (51) 7 E04H 17/00 

(22) 11.09.2012 (43) 25.03.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.09.2012 
(71) Công ty cổ phần giải pháp xây dựng HT  (VN) 

439/46/7 đường số 10, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Đồng Xuân Dũng (VN) 
(54) Khớp nối liên kết giữa các đoạn của dải phân cách 

  (57)    Sáng chế đề cập đến khớp nối liên kết giữa các đoạn của dải phân cách trong đó bao 
gồm khe nối (2) chế tạo liền khối với hai đầu của đoạn dải phân cách (1), tấm nêm (3) 
có hình dạng hai đầu loe to, nhằm mục đích liên kết các đoạn dải phân cách (1) đồng 
thời nhờ vào trọng lượng bản thân của toàn bộ dải phân cách chống lại sự dịch chuyển vị 
trí của một đoạn dải phân cách (1) khi có lực xô ngang va chạm của xe ô tô.  

 
 
 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 
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(11) 37116 

(21) 1-2012-02676 (51) 7 A45F 3/22 

(22) 12.09.2012 (43) 25.03.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.09.2012 
(71) Nhan Thành út  (VN) 

272C tổ 3, khu phố 1, phường Phước Long A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nhan Thành út (VN) 
(54) Võng mát chống muỗi toàn thân 

  (57)    Sáng chế đề cập đến loại võng mát chống muỗi toàn thân, được treo hai đầu để nằm nghỉ 
hoặc dùng để ngủ, giải pháp theo sáng chế có thêm chức năng không cho muỗi đốt ở tất 
cả các vị trí của cơ thể, tránh các bệnh do muỗi đốt và tạo sự thoáng mát tự nhiên khi 
nằm trên võng này.  

 
 
 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 
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(11) 37117 

(21) 1-2012-02677 (51) 7 A62B 1/00 

(22) 12.09.2012 (43) 25.03.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.09.2012 
(75) Nhan Thành út  (VN) 

272C tổ 3, khu phố 1, phường Phước Long A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Dây đeo an toàn chống tội phạm trên cao ốc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đeo an toàn chống tội phạm trên cao ốc, là thiết bị dùng tời 
thả cáp được giảm tốc bằng bơm bánh răng thủy lực hoặc xi lanh thủy lực, được chỉnh 
trước để có vận tốc rơi an toàn, có cần tăng tốc và phanh, thiết bị theo phương án thực 
hiện sáng chế dùng để thay thế bộ dây ni lông có ròng rọc và phanh được trang bị trong 
quân đội hiện nay, thiết bị đeo an toàn chống tội phạm trên cao ốc theo phương án thực 
hiện sáng chế tạo thuận lợi cho chiến sĩ như: hai tay tự do tác nghiệp, tư tưởng tập trung 
chiến đấu, tự động đưa chiến sĩ an toàn tiếp đất khi bị chấn thương trên cao.  

 
 
 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 
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(11) 37118 

(21) 1-2012-02682 (51) 7 A61G 7/00 

(22) 12.09.2012 (43) 25.03.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.09.2012 
(75) Nguyễn Thanh Hà  (VN) 

118/2B, Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 09, thành phố Hồ Chí Minh. 
(54) Giường bệnh chống hoại tử và vệ sinh tại chỗ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến giường bệnh chống hoại tử và vệ sinh tại chỗ, trong đó bộ giát 
giường được thiết kế đặc biệt bao gồm hai phần đan xen nhau, hai phần giát giường này 
có sự ăn khớp với nhau và cùng chuyển động lên, xuống tịnh tiến sao cho có sự tiếp xúc 
với người nằm một cách luân phiên. Sự chuyển động luân phiên này được thực hiện bởi 
hệ thống môtơ điện và được điều khiển tự động bởi bộ vi xử lý. Nhờ cơ cấu đan xen 
nhau của hai hệ giát giường nên bề mặt giát giường luôn thông thoáng nhờ có những 
khe hở, điều này đã góp phần không nhỏ đến sự thoải mái cho người bệnh trong quá 
trình điều trị lâu dài trên giường bệnh. Với vị trí đặt bô được thiết kế hợp lý trên bề mặt 
giát giường giúp nhân viên phục vụ và người nhà bệnh nhân chăm sóc bệnh nhân được 
tốt hơn, vệ sinh y tế được cải thiện.  

 
 
 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 
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(11) 37119 

(21) 1-2012-02742 (51) 7 A61K  09/70 

(22) 18.09.2012 (43) 25.03.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.09.2012 
(71) PERFECTION MIGHTY INDUSTRIAL CO., LTD.  (TW) 

No. 20, Lane 256, Hai Wei Rd., Lung Chin Dist., Taichung City, Taiwan 
(72) Lung-Wen Chou (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp tạo hình màng và chất nền thân thiện với môi 

trường 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo hình cho màng và chất nền thân thiện với môi 
trường. Phương pháp này bao gồm bước trước tiên là tạo màng trên bề mặt giấy có thể 
tách rời được bằng cách sử dụng hai thiết bị rót. Sau đó, tạo ra chất nền trên bề mặt 
màng nêu trên và cuối cùng, dán vải lót nền lên trên bề mặt chứa chất nền để thu được 
sản phẩm cuối của màng và chất nền thân thiện với môi trường. Phương pháp theo sáng 
chế rút ngắn thời gian của quy trình sản xuất, giảm bớt chi phí trang bị nhà xưởng, tiết 
kiệm nhân công và nguồn vật liệu để hạ thấp chi phí sản xuất. Ngoài ra, phương pháp 
theo sáng chế không sử dụng các dung môi hoá học như chất tạo bọt hoặc keo dán do đó 
thu được các kết quả có lợi trong việc biến đổi năng lượng, giảm lượng cacbon và bảo vệ 
môi trường.  

 
 
 
 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 
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(11) 37120 

(21) 1-2012-02765 (51) 7 B21C  23/00, B23B  1/00, B21K  

1/56 
(22) 19.09.2012 (43) 25.03.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.09.2012 
(71) TAIWAN SHAN YIN INTERNATIONAL CO., LTD.  (TW) 

9 F-2, No. 290, Ersheng 1st Rd., Kaohsiung City 806, Taiwan 
(72) Su, Kou-Tsair (TW), Su, Yu-Jung (SG) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất vít 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất vít bao gồm bước chuẩn bị vật liệu thô, bước 
khởi đầu để tạo vật liệu thô thành thân, bước tạo ren, và bước tạo hình mũi khoan. Tiếp 
theo bước khởi đầu, các ren được tạo thành đầu tiên trên thân nhờ bước tạo ren, và ở 
bước tạo hình mũi khoan, khối tạo hình được sử dụng để tạo thành hai mặt cắt nghiêng 
và đối xứng trên thân dọc theo góc nghiêng của một trong các ren. Lưỡi cắt được tạo 
thành nhờ sự đồng quy của hai mặt cắt và đầu mút của ren liên kết với một mặt của lưỡi 
cắt. Phương pháp theo sáng chế điều chỉnh chính xác sự liên kết giữa đầu mút của ren và 
một mặt của lưỡi cắt để tăng hiệu quả bắt vít và giảm sự phát sinh các ren lỗi.  

 
 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 
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(11) 37121 

(21) 1-2012-02772 (51) 7 A23K  1/00,  3/00 

(22) 20.09.2012 (43) 25.03.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.09.2012 
(75) Vũ Thị Thà  (VN) 

Số 6, ngách 1/199, Thụy Khuê, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
(54) Phương pháp chế biến thức ăn chăn nuôi bằng công nghệ lên 

men vi sinh và thức ăn chăn nuôi được sản xuất bằng phương 

pháp này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thức ăn chăn nuôi ứng dụng công nghệ lên men vi sinh và phương 
pháp chế biến thức ăn này. Trong đó, phương pháp bao gồm các bước sau: xay nhuyễn 
trùn quế và cá biển tươi một cách riêng biệt; trùn quế và cá biển sau khi được xay 
nhuyễn được ủ riêng biệt và để trong thùng kín nhằm lên men yếm khí trong khoảng 6-9 
ngày; trộn đều trùn quế và cá biển được lên men sau bước ủ nêu trên với các thành phần 
như ngô, cám gạo được nghiền kỹ, bột đỗ tương nguyên hạt rang kỹ được xay, bã bia, 
khoáng vi lượng, muối ăn, rỉ đường, chế phẩm vi sinh vật; hỗn hợp nêu trên sau khi được 
trộn đều tiếp tục được ủ để lên men với chế phẩm vi sinh vật trong khoảng thời gian 4-8 giờ 
để đạt đến sản phẩm hoàn thiện trước khi được đóng gói dưới dạng thành phẩm dạng ẩm. 

 
  
 
 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 
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(11) 37122 

(21) 1-2012-02776 (51) 7 A63G 9/16, A45F 3/22 

(22) 20.09.2012 (43) 25.03.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.09.2012 
(75) Trần Ngọc Bằng  (VN) 

Xóm 14, Hoành Sơn, Giao Thuỷ, Nam Định 
(54) Máy đu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy đu dùng để đu võng, đu nôi và xích đu với mục đích tăng góc 
dao động tối đa, khi đu tay không phải tháo cần gạt, lúc đảo chiều dao động êm hơn. 
Khác biệt ở chỗ, máy đu có cụm ly hợp (4) và môtơ điều khiển (3) để điều khiển đóng 
khoá vành răng bên trong ly hợp, để ghép các vành răng cho môtơ kéo (1) chuyền lực 
đến móc đu, và mở ra khi không cần chuyền lực. Nhờ cụm ly hợp đóng mở để chuyền 
lực nhịp nhàng nên dao động có khoảng di chuyển tự do, lúc đảo chiều dao động êm 
hơn. Cụm bánh răng móc đu và móc đu (9) quay đồng trục nên góc dao động tối đa lớn 
hơn và khi đu tay không phải tháo cần gạt.  

 
 
 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 
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(11) 37123 

(21) 1-2012-03273 (51) 7 A61K 36/73, A61P 17/00 

(22) 07.06.2011 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/KR2011/004120  07.06.2011 (87) WO2012/169664 13.12.2012 
(30) 10-2011-0054325       07.06.2011 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.11.2012 
(71) 1. BIO-FD&C CO., LTD.  (KR) 

451-7 Nonhyeong-dong, Namdong-gu, Incheon 405-849, Republic of Korea 
2. GINZA TOMATO CO., LTD.  (JP) 
6F, 10-4, WakoGinza8ChomeBldg, Ginza8Chome, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, Japan 

(72) MOH, Sang Hyun (KR), SEO, Hyo Hyun (KR), KANG, Hyo Seok  (KR), LEE, Jeong 
Hun  (KR), JUNG, Dai Hyun (KR), KIM, Su Jung  (KR), KIM, Hyoung Shik (KR), 
MIN, Ji Aee  (KR), SHIN, Dong Sun (KR), CHO, Moon Jin  (KR), LEE, Yu Ri  (KR), 
MOH, Ji Hong  (KR), LEE, Jin Hyeong (KR), KONDO, Chieko  (JP), KONDO, 
Yoshitaka  (JP) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm bôi ngoài da và thực phẩm chức năng chứa canh 

trường nuôi cấy mô giá noãn hoa hồng hoặc dịch chiết của nó 

và phương pháp sản xuất các chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm cải thiện da dùng ngoài da và thực phẩm chức năng chứa 
canh trường nuôi cấy mô giá noãn hoa hồng hoặc dịch chiết của nó làm hoạt chất, và 
thực phẩm chức năng. Chế phẩm cải thiện da dùng ngoài da và thực phẩm chức năng 
theo sáng chế chứa canh trường nuôi cấy mô giá noãn hoa hồng hoặc dịch chiết của nó 
có tác dụng tái tạo da và cải thiện nếp nhăn nhờ hoạt hoá tế bào da thông qua sinh 
trưởng hoặc tăng sinh tế bào da, và có các chất có hoạt tính sinh lý có tác dụng chống 
oxy hóa tốt.  

 
 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 
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(11) 37124 

(21) 1-2012-03346 (51) 7 H02K  33/02,  35/00 

(22) 09.11.2012 (43) 25.03.2014 
(30) 10-2012-0099518     07.09.2012 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.11.2012 
(71) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.  (KR) 

314 Maetan 3-dong, Yeongtong-gu, Suwon, Gyunggi-do, Republic of Korea 
(72) KIM, Yong Jin (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ rung tuyến tính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ rung tuyến tính bao gồm phần cố định có một khoảng trống bên 
trong có kích cỡ định trước được tạo ra trong phần cố định này; nam châm được gắn với 
một bề mặt nằm trong khoảng trống bên trong của phần cố định và tạo ra lực từ; phần 
rung bao gồm cuộn dây được đặt đối diện với nam châm và tương tác với nam châm để 
tạo ra lực điện từ và vật thể khối được rung lên bởi lực điện từ; và bộ phận giữ được đặt 
giữa cuộn dây và vật thể khối và có một dầu và đầu kia được kéo dài theo hướng xuyên 
tâm vào bên trong.  

 
 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 
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(11) 37125 

(21) 1-2012-03459 (51) 7 H02K  33/02,  35/00 

(22) 20.11.2012 (43) 25.03.2014 
(30) 10-2012-0098830 06.09.2012 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.11.2012 
(71) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.  (KR) 

314, Maetan 3- Dong, Yeongtong-gu, Suwon, Gyunggi-do, Republic of Korea 
(72) KIM, Young Tae (KR), HONG, Jung Taek (KR), PARK, Kyung Su (KR), MOON, 

Dong Su (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị tạo rung 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo rung bao gồm vỏ có khoảng trống bên trong; trục đi qua 
khoảng trống bên trong theo hướng trục và được gắn trong vỏ; chi tiết bạc lót được làm 
rung theo hướng trục trong khi tiếp xúc với trục; vòng cách được gắn trên chi tiết bạc 
lót; cuộn dây được gắn trên bề mặt ngoài của vòng cách; nam châm tương tác với lực 
điện từ được tạo ra trên vòng cách bởi cuộn dây và nằm trong khoảng trống bên trong; 
và ít nhất một chi tiết đàn hồi được kết nối giữa một đầu của vòng cách theo hướng trục 
và bề mặt của vỏ theo hướng trục.  

 
 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 
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(11) 37126 

(21) 1-2012-03516 (51) 7 H02K  33/02,  35/00 

(22) 23.11.2012 (43) 25.03.2014 
(30) 10-2012-0098829   06.09.2012 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.11.2012 
(71) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.  (KR) 

314, Maetan, 3-Dong, Yeongtong-gu, Suwon, Gyunggi-do, Republic of Korea 
(72) KIM, Young Tae (KR), BANG, Je Hyun (KR), HONG, Jung Taek  (KR), MOON, 

Dong Su  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị tạo rung 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo rung bao gồm vỏ có khoảng trống bên trong; trục được 
đặt trong khoảng không bên trong của vỏ theo hướng trục; khung bao gồm lỗ trục mà 
trong lỗ trục này trục được lắp khít vào trong lỗ trục; chi tiết bạc lót được gắn trên khung 
được làm rung trong trạng thái tiếp xúc với trục; phần rung được gắn trên bề mặt ngoài 
của khung và bao gồm phần tạo từ trường; chi tiết đàn hồi được gắn trên cả hai đầu của 
phần rung hoặc chi tiết bạc lót theo hướng trục và cuộn dây được đặt trong khoảng trống 
bên trong và làm rung phần rung bởi sự tương tác với phần tạo từ trường.  
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(11) 37127 

(21) 1-2012-03661 (51) 7 D01D  7/00,  5/16,  13/00 

(22) 03.05.2011 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/EP2011/057002 03.05.2011 (87) WO2011/138302 10.11.2011 
(30) 10 2010 019 696.7      07.05.2010 DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.09.2013 
(71) OERLIKON TEXTILE GMBH & CO. KG  (DE) 

Leverkuser Strasse 65, 42897 Remscheid, Germany 
(72) STUNDL Mathias (DE), KAULITZKI Marco (DE), MATTHIES Claus (DE), LEGGE 

Ludger (DE), VAN TRICHT Freddy (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị để kéo sợi nóng chảy, kéo và quấn 

nhiều sợi tổng hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp kéo sợi nóng chảy, kéo và quấn nhiều sợi tổng hợp và 
cũng đề cập đến thiết bị thực hiện phương pháp này. Các sợi tổng hợp được kéo đồng 
thời cạnh nhau nhờ sự ép đùn các sợi tơ mảnh, làm nguội và kéo bật ra để sau đó được 
kéo chung dưới dạng tấm sợi và quấn lên các ống sợi. Để đạt được các đặc tính vật lý 
gần như đồng nhất khi xử lý đồng thời các sợi thì các sợi được kéo bật ra một cách độc 
lập với nhau nhờ các đĩa dẫn sợi riêng biệt sau khi ép đùn và trước khi quấn chung. Điều 
này cho phép thực hiện với mỗi sợi ở các điều kiện giống nhau khi ép đùn, làm nguội và 
kéo bật ra. Để thực hiện phương pháp theo sáng chế, thiết bị bao gồm các đĩa dẫn sợi 
riêng biệt nằm cạnh nhau được bố trí phía trước cơ cấu kéo sợi và mỗi đĩa được thiết kế 
dành cho mỗi sợi. Để kéo các sợi bật ra, các đĩa dẫn sợi riêng biệt được tạo kết cấu để có 
thể dẫn động riêng biệt.  
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(11) 37128 

(21) 1-2013-00281 (51) 7 G06T  17/00,  15/10 

(22) 25.01.2013 (43) 25.03.2014 
(30) 12109185.2 19.09.2012 HK 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.05.2013 
(71) SKY88 TECHNOLOGY LIMITED  (HK) 

7C, MG Tower, 133 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong 
(72) So Ka Yan (HK) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Giấy 3D ảo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giấy 3D ảo bao gồm đầu đọc dữ liệu (1) để thu dữ liệu, phương tiện 
nhận biết cử chỉ cảm ứng đa chạm (2) để tiếp nhận và nhận biết các tín hiệu cảm ứng đa 
chạm, phương tiện điều phối sự kiện (3) để điều phối các sự kiện theo tác động của 
phương tiện nhận biết cử chỉ cảm ứng đa chạm (2), môđun hiệu chỉnh (4) để hiệu chỉnh 
dữ liệu đã thu được bởi đầu đọc dữ liệu (1), môđun thể hiện ảnh (5) để thể hiện ảnh dữ 
liệu đã được hiểu chỉnh bởi môđun hiệu chỉnh (4), màn hình hiển thị (6) để hiển thị các 
kết quả thể hiện ảnh của dữ liệu từ môđun thể hiện ảnh (5), và bộ phận xuất dữ liệu (7) 
để xuất kết quả được thể hiện ảnh. Giấy 3D ảo hỗ trợ cảm ứng chạm đa điểm, có thể 
nhận biết các dạng cử chỉ và đọc các loại tệp tin khác nhau, và do đó thiết thực hơn, thật 
hơn và có trải nghiệm người sử dụng tốt hơn.  
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(11) 37129 

(21) 1-2013-00306 (51) 7 C07D  487/04, A61P  35/00 

(22) 25.07.2011 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/IB2011/053310   25.07.2011 (87) WO 2012/014147 02.02.2012 
(30) 1056103      26.07.2010 FR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.11.2013 
(71) SANOFI  (FR) 

54 rue La BoÐtie, F-75008 Paris, France 
(72) COMMERCON, Alain (FR), GAUZY-LAZO, Laurence (FR), HUBERT, Philippe 

(FR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hợp chất có hoạt tính chống ung thư, quy trình điều chế 

chúng và hợp chất này dùng để chữa bệnh. 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất đime pyrrolo[1,4]benzodiazepin (PBD), dược phẩm chứa 
chúng và được sử dụng để điều trị bệnh, đặc biệt là làm tác nhân chống ung thư. Sáng 
chế còn đề cập đến quy trình điều chế chất liên hợp được sử dụng làm tác nhân chống ung 
thư và các đime. Công thức (I) trong đó thể hiện một liên kết đơn hoặc một liên kết đôi.  
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(11) 37130 

(21) 1-2013-00660 (51) 7 B29C  45/26, B29K  21/00, B29L  

23/00 
(22) 01.03.2013 (43) 25.03.2014 
(30) 2012-045869 01.03.2012 JP 
(71) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

6-9, Wakinohama-cho 3 -chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-0072, Japan 
(72) Masahiro YOSHIZATO (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Khuôn đúc áp lực và phương pháp sản xuất sản phẩm cao su sử 

dụng khuôn đúc này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến khuôn đúc áp lực bao gồm thân chính của khuôn đúc bao gồm vùng 
đúc sản phẩm, vùng cấp cao su nguyên liệu và tấm cách nhiệt. Vùng đúc sản phẩm được 
chế tạo có hốc khuôn trong đó cao su nguyên liệu sẽ được nạp đầy. Vùng đúc sản phẩm 
được chế tạo có bộ gia nhiệt để đốt nóng cao su nguyên liệu trong hốc khuôn. Vùng cấp 
cao su nguyên liệu được chế tạo có đường dẫn dòng cấp cao su bao gồm rãnh ngang 
nguội, phễu rót, rãnh ngang và đậu rót. Tấm cách nhiệt được bố trí ở giữa vùng đúc sản 
phẩm và vùng cấp cao su nguyên liệu sao cho sự truyền nhiện từ vùng đúc sản phẩm tới 
vùng cấp cao su nguyên liệu được giảm xuống để triệt tiêu sự tăng nhiệt độ của cao su 
nguyên liệu trong phễu rót.  
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(11) 37131 

(21) 1-2013-01046 (51) 7 B62L 1/00 

(22) 04.04.2013 (43) 25.03.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.09.2013 
(75) Lê Hùng Lực  (VN) 

933 đường Lò Gốm, phường 8, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Cụm phanh thủy lực xe máy 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cụm phanh thủy lực xe máy, cụm phanh bao gồm má phanh dạng 
bánh răng ăn khớp với moay ¬ quay đồng bộ với bánh xe và nằm giữa hai mặt thép hình 
vành khăn của hai tang trống; bộ xi lanh pit tông thủy lực và hai tang trống lắp đồng trục 
tựa lên bạc đạn, moay ¬ được cố định trên bu lông xuyên trục moay ¬. Khi phanh pit 
tông đẩy tang trống trong trượt trên vỏ xi lanh, vỏ ngoài tang trống trong và lòng trong 
tang trống ngoài có những rãnh khía dạng bánh răng ăn khớp vào nhau và trượt theo 
hướng trục moay ¬ ép hai mặt thép kẹp má phanh. Giữa hai mặt trên của tang trống 
trong và tang trống ngoài có các lò xo đẩy tang trống trong lùi về khi nhả phanh làm 
tách rời hai mặt thép kẹp má phanh.  
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(11) 37132 

(21) 1-2013-01098 (51) 7 C07C  49/517, A61K  31/10,  31/122, 

A61P  35/00, C07C  323/22 
(22) 15.04.2011 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/US2011/032785 15.04.2011 (87) WO/2012/039793 29.03.2012 
(30) TW099131844 20.09.2010 TW 

TW099145853 24.12.2010 TW 
13/070,308 23.03.2011 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.04.2013 
(71) GOLDEN BIOTECHNOLOGY CORPORATION  (US) 

101 Hudson Street, Suite 2100, Jersey City, New Jersey 07302, United States of 
America 

(72) LIU, Sheng-yung (CN), HWANG, San-bao  (US), WEN, Wu-che  (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất xyclohexenon để điều trị bệnh ung thư phổi 

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất xyclohexenon dùng để bào chế dược phẩm điều trị bệnh ung 
thư phổi. 
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(11) 37133 

(21) 1-2013-01107 (51) 7 C07D  489/12, A61K  31/485, A61P  

25/04 
(22) 20.09.2011 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/IB2011/002208   20.09.2011 (87) WO2012/038813 29.03.2012 
(30) 61/384,912 21.09.2010 US 

61/503,674 01.07.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.10.2013 
(71) PURDUE PHARMA L.P.  (US) 

One Stamford Forum, 201 Tresser Boulevard, Stamford, CT 06901-3431, United States 
of America 

(72) KYLE Donald J. (US), TAFESSE Laykea (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất tương tự buprenorphine và dược phẩm chứa hợp chất 

này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất tương tự buprenorphine có công th−c I, công thức IA hoặc 
công thức IB được thể hiện dưới đây, trong đó R1, R2, R8, R3a, R3b, G, X, Z và Y là như 
được xác định trong bản mô tả.  
 

  
 
Các hợp chất theo sáng chế này có thể được dùng để điều trị chứng đau, chứng táo bón, 
và tình trạng bệnh lý khác được điều biến bởi hoạt tính của thụ thể opioid và thụ thể 
ORL-1.  
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(11) 37134 

(21) 1-2013-01315 (51) 7 F01M  1/06 

(22) 26.04.2013 (43) 25.03.2014 
(30) 101115155 27.04.2012 TW 
(71) SANYANG INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) Po-Yu CHOU  (TW), Yu-Chieh CHOU  (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Đường dẫn dầu bôi trơn cho động cơ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến đường dẫn dầu bôi trơn cho động cơ có đầu xi lanh, nắp che đầu xi 
lanh và vòng đệm cao su được gài giữa đầu đầu xi lanh và nắp che đầu xi lanh. Đầu xi 
lanh có ít nhất mộ lỗ xuyên nối thông với phần lõm nhờ đường dẫn dầu chéo. Nắp che 
đầu xi lanh xác định khoảng trống nắp che đầu xi lanh, trong đó đường dẫn dầu kéo dài 
được làm lõm trên thành bên của khoảng trống nắp che đầu xi lanh sao cho đường dẫn 

dầu kéo dài đi dọc theo bề mặt gài của nó. ống kéo dài được làm nhô ra từ mặt trên của 
vòng đệm cao su sao cho một phần của ống kéo dài kéo dài vào trong đường dẫn dầu kéo 
dài, trong đó hai đầu của ống kéo dài lần lượt được nối thông với đường dẫn dầu kéo dài 
và phần lõm. Nhờ đó việc gia công đường dẫn dầu bôi trơn cho động cơ có thể được đơn 
giản hoá và cải thiện hiệu suất chế tạo.  
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(11) 37135 

(21) 1-2013-01479 (51) 7 A01N  43/78,  43/16, A61K  31/35,  

31/365,  31/425 
(22) 13.10.2011 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/US2011/056135 13.10.2011 (87) WO/2012/051410 19.04.2012 
(30) 61/392,515      13.10.2010 US 
(71) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

40 Landsdowne Street, Cambridge, MA 02139, United States of America 
(72) FREEZE, Brian, S. (US), HIROSE, Masaaki (JP), LEE, Hong Myung (KR), SELLS, 

Todd, B. (US), SHI, Zhan (US), TAKAOKA, Leo, R. (US), VYSKOCIL, Stepan (CZ), 
XU, Tianlin (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất heteroaryl và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề xuất các hợp chất có công thức I-A hoặc công thức I-B:  
 

 
 
trong đó HY, G1, G2, R

2, R12, W1, W2, n, và nhân A được bộc lộ trong bản mô tả. Các 
hợp chất này là các chất ức chế của P13K và/hoặc mTor và do đó là hữu dụng để điều trị 
bệnh rối loạn tăng sinh, rối loạn do bệnh viêm gây ra, hoặc rối loạn tim mạch.  
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(11) 37136 

(21) 1-2013-01612 (51) 7 A01G 9/12 

(22) 27.05.2013 (43) 25.03.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.05.2013 
(75) Phạm Văn Dương  (VN) 

Số nhà 87/1330, đường Phú Riềng Đỏ, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(54) Trụ để trồng cây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến trụ làm tăng độ bám dính của rễ cây, cung cấp một phân dinh 
dưỡng, nước cho cây trồng, giúp làm tăng độ ẩm và làm mát cho cây trông nhờ khoang 
chứa nước và lớp mùn nằm bên trong khoang chứa mùn. Trụ theo sáng chế bao gồm: lõi 
chính (5) giúp trụ đứng vững, khoang chứa lõi chính (6) bó sát lõi chính làm tăng độ 
cứng cho trụ, khoang chứa nuớc (7) giúp làm mát cây trồng, khoang chứa mùn (8), lớp 
mùn ép thành khuôn (9) được đặt vào khoang chứa giúp rễ cây trồng ăn sâu vào thân trụ 
làm tăng độ ẩm và cung cấp một phần dinh dưỡng cho cây trồng, lớp vỏ (10, 11) giúp rễ 
cây bám vào lớp mùn bên trong và để nước mưa lọt vào bên trong góp phần giữ ẩm cho 
gốc cây, nắp đậy (12) ở đâu trên của cây giúp tiếp nước cho khoang chứa nước đồng thời 
hạn chế bay hơi của nước ở lớp mùn, đế bịt (13) ở đâu dưới của cây để giữ nước ở các 
khoang không thoát ra ngoài. Các vách ngăn (14) có tác dụng làm tăng độ cứng của trụ. 
Đế kiềng (4) có ba chân giúp trụ đứng vững. Chốt liên kết (3) ở đầu trên lõi chính giúp 
vườn cây liên kết với nhau nhờ hệ thống dây giằng, tăng hoặc thanh giằng tạo độ vững 
chắc cho toàn bộ vườn cây. Hai nút bịt (1) ở hai đầu lõi chính ngăn không cho nước và 
không khí lọt vào bên trong lõi chính. Hai ốc hãm (2) giúp cố định thân cây.  
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(11) 37137 

(21) 1-2013-01706 (51) 7 A43B  9/18, B29D  35/10 

(22) 05.06.2013 (43) 25.03.2014 
(30) 102100333 04.01.2013 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.06.2013 
(71) 1. LONG JOHN TSUNG RIGHT INDUSTRIAL CO., LTD.  (TW) 

No. 350 FUHSING RD.PEI-TOU CHANG-HWA TAIWAN 
2. JEN YUAN PLASTICS CO., LTD.  (TW) 
1F., No.13, Aly. 2, Ln. 67, Jifeng Rd., Wufeng Dist., Taichung City, Taiwan 

(72) WEN,WEN-TSAO (TW), YANG, TENG-JEN (TW) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Giày được sản xuất bằng quy trình tự động hóa và phương 

pháp sản xuất giày này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giày được sản xuất bằng quy trình tự động hoá và phương pháp sản 
xuất giày này. Giày được sản xuất bằng quy trình tự động hoá bao gồm mũ giày là một 
khối liền và gồm một phần mũ giày, một phần bên dưới chỗ để chân được ghép với 
nhau. Trên phần mũ giày và phần bên dưới chỗ để chân được phủ lớp chất dẻo và chất 
dẻo này cũng được trám vào giữa phần bên dưới chỗ để chân và đế giày.  
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(11) 37138 

(21) 1-2013-01808 (51) 7 C07C  51/353,  37/055,  39/42,  

41/26,  43/295,  51/09,  51/373,  
51/377,  51/56,  57/34,  59/72,  69/14, 
C07D  263/14,  307/60,  311/94 

(22) 14.12.2011 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/US2011/064800 14.12.2011 (87) WO/2012/082837 21.06.2012 
(30) 61/459,617 16.12.2010 US 

13/324,345 13.12.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.06.2013 
(71) TRANSITIONS OPTICAL, INC.  (US) 

9251 Belcher Road, Pinellas Park, Florida 33728, United States of America 
(72) YU, Huayun (US), CHOPRA, Anu (US), VAN GEMERT, Barry (US), XIAO, Wenjing 

(US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp điều chế vật liệu naphtol được ngưng tụ indeno 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo vật liệu naphthol ngưng tụ indeno, trong đó 
bao gồm, theo một vài phương án của sáng chế, quá trình trung gian hình thành axit 
indanon có công thức (V), với m từ 0 đến 4, và R1 với mỗi m, Rg và Rh có thể được độc 
lập lựa chọn từ hydro và hydrocacbyn. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp điều chế 
naphthopyran ngưng tụ indeno bao gồm quy trình trung gian tổng hợp axit indanon.  
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(11) 37139 

(21) 1-2013-01809 (51) 7 G03C  1/73, C07D  311/94, C09K  

9/02 
(22) 26.10.2011 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/US2011/057839 26.10.2011 (87) WO/2012/082236 21.06.2012 
(30) 61/459,671 16.12.2010 US 

13/253,188 05.10.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.06.2013 
(71) TRANSITIONS OPTICAL, INC.  (US) 

9251 Belcher Road, Pinellas Park, Florida 33782, United States of America 
(72) CHOPRA, Anu (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất đổi mầu theo ánh sáng, chế phẩm và vật dụng chứa 

hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I): trong đó phần tử thế R16, R17, R17' độc lập 

được chọn từ nhóm hút điện tử có trị số Hammett p trong khoảng từ 0,05 đến 0,85 với 
điều kiện là một trong số các phần tử thế R16 và R17 là hydro. 
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(11) 37140 

(21) 1-2013-01818 (51) 7 C07K  16/10, A61P  31/14, C12N  

15/13, A61K  39/42, C12P  21/08 
(22) 14.12.2011 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/SG2011/000436 14.12.2011 (87) WO 2012/082073 21.06.2012 
(30) 61/423,085      14.12.2010 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.06.2013 
(71) 1. NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE  (SG) 

21 Lower Kent Ridge Road, Singapore 119077, Singapore 
2. DSO NATlONAL LABORATORlES  (SG) 
20 Science Park Drive, Singapore 118230, Singapore 

(72) MACARY, Paul Anthony (GB), TEOH, Ee Ping Evelyn (SG), HANSON, Brendon 
John  (SG), TEO, En Wei  (SG), LIM, Angeline Pei Chiew  (SG), NG, Mah Lee Mary  
(MY), LOK, Shee Mei  (SG), KUKKARO, Petra Eveliina (FI) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể đặc hiệu với protein màng bao kiểu huyết thanh 1 

của virut sốt xuất huyết và dược phẩm chứa kháng thể này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể hoặc mảnh của chúng được phân lập có tính đặc hiệu với 
protein màng bao kiểu huyết thanh 1 của virut sốt xuất huyết và dược phẩm chứa chúng 
để sử dụng trong điều trị bệnh nhiễm virut sốt xuất huyết ở đối tượng động vật có xương. 
Cụ thể, kháng thể này là kháng thể đơn dòng trung hòa người kháng virut sốt xuất huyết 
được phân lập từ các tế bào B được làm bất tử EBV có nguồn gốc từ bệnh nhân đã khỏi 
bệnh sốt xuất huyết.  
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(11) 37141 

(21) 1-2013-01837 (51) 7 C02F  1/52,  3/10,  3/20,  9/14 

(22) 17.06.2013 (43) 25.03.2014 
(30) 10-2012-0100415 11.09.2012 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.06.2013 
(71) GREEN TECHNOLOGY CO., LTD.  (KR) 

6F Hanam Vencher center, 523, Changu-dong, Hanam-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea 

(72) HAN, Sang Bae  (KR), HUR, Jun Mu (KR), JUNG, Bo Rim (KR), YUN, Jae Seop 
(KR), IM, Hyun Soo (KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị xử lý nước thải 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý nước thải. Thiết bị này bao gồm một bình phản ứng và 
một máy tách lỏng-rắn. Môđun bình phản ứng có n (n là số tư nhiên) bình phản ứng thay 
đổi được có một máy sục khí và máy khuấy trộn tương ứng. Máy tách lỏng-rắn nối với 
một bình phản ứng thay đổi được nằm ở phần đầu của môđun bình phản ứng và tách 

nước chảy ra ngoài thành chất rắn và chất lỏng. ở đây, mỗi bình phản ứng thay đổi được 
vận hành ở một chế độ được chọn từ ba chế độ bao gồm chế độ sục khí để tiếp tục trạng 
thái ưa khí, chế độ khuấy trộn không sục khí để tiếp tục trạng thái thiếu oxy hoặc yếm 
khí và chế độ sục khí gián đoạn để lặp lại luân phiên việc sục khí và khuấy trộn không 
sục khí theo điều kiện định trước. Các bình phản ứng thay đổi được được bố trí thành 
dãy để xử lý liên tiếp nước thải.  
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(11) 37142 

(21) 1-2013-02056 (51) 7 A61K  31/7016,  31/702, A61P  

39/06 
(22) 22.12.2011 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/US2011/067018 22.12.2011 (87) WO 2012/092156 05.07.2012 
(30) 61/428,863 31.12.2010 US 

61/428,868 31.12.2010 US 
(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

100 Abbott Park Road, Dept. 0377 AP6A-1, Abbott Park, Illinois 60064, United States 
of America 

(72) CHOW, JoMay (US), DAVIS, Steven R.  (US), BUCK, Rachael  (US), DUSKA-
MCEWEN, Geralyn O. (US), LINKE, Hawley K. (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm chứa oligosacarit trong sữa mẹ được dùng để giảm 

sự ảnh hưởng của bệnh viêm ruột hoại tử ở trẻ sơ sinh, trẻ tập 

đi hoặc trẻ em 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm được dùng để làm giảm khả năng ảnh hưởng của viêm 
ruột hoại tử ở trẻ sơ sinh, trẻ tập đi, hoặc trẻ em. Chế phẩm này chứa oligosacarit trong sữa 
mẹ và hữu hiệu trong việc giảm bệnh viêm và khả năng ảnh hưởng của các bệnh viêm.  
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(11) 37143 

(21) 1-2013-02066 (51) 7 H04N  13/04,  7/24 

(22) 07.12.2011 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/KR2011/009442 07.12.2011 (87) WO/2012/077982 14.06.2012 
(30) 61/420,435 07.12.2010 US 

61/450,779 09.03.2011 US 
61/478,161 22.04.2011 US 
10-2011-0128643 02.12.2011 KR 

(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Korea 

(72) PARK, Hong-Seok (KR), LEE, Jae-Jun (KR), JOO, Yu-Sung (KR), JANG, Yong-Seok 
(KR), KIM, Hee-Jean (KR), LEE, Dae-Jong (KR), JANG, Moon-Seok (KR), KIM, 
Yong-Tae (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ truyền và bộ nhận để truyền và nhận nội dung đa phương 

tiện, và phương pháp tái tạo chúng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ truyền và bộ nhận để truyền và nhận nội dung đa phương tiện, 
và phương pháp tái tạo chúng, trong đó: bộ phận nhận để nhận, thông qua các đường dẫn 
khác nhau, tín hiệu thứ nhất bao gồm hình ảnh bên trái và mục thông tin đồng bộ thứ 
nhất, và tín hiệu thứ hai bao gồm hình ảnh bên phải và mục thông tin đồng bộ thứ hai; và 
bộ phận xử lý tín hiệu để đồng bộ và tái tạo hình ảnh bên trái và hình ảnh bên phải bằng 

cách sử dụng mục thông tin đồng bộ thứ nhất và mục thông tin đồng bộ thứ hai. ít nhất 
một mục thông tin, trong số mục thông tin bắt đầu nội dung, sự khác nhau về dấu thời 
gian giữa mục dữ liệu thứ nhất và mục dữ liệu thứ hai, chỉ số khung, mục thông tin mã 
thời gian, mục thông tin UTC (coodinated universal time - giờ quốc tế phối hợp), và mục 
thông tin số đếm khung, có thể được sử dụng làm các mục thông tin đồng bộ thứ nhất và 
thứ hai. Theo đó, các dữ liệu khác nhau có thể được đồng bộ hóa một cách hiệu quả.  

 
 
 
 

  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
44 

(11) 37144 

(21) 1-2013-02167 (51) 7 C07C  229/50,  227/14, A61K  

31/197, A61P  31/16,  31/18,  31/22,  
35/00 

(22) 06.02.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/RU2012/000062 06.02.2012 (87) WO 2012/105872 09.08.2012 
(30) 2011103574      01.02.2011 RU 
(75) RASNETSOV, LEV DAVIDOVICH  (RU) 

RU 603000, Nizhny Novgorod, ul. Gruzinskaya, 15-39, Russia 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dẫn xuất  homo- và hetero-polyaxit amin của fulleren C60, 

phương pháp sản xuất dẫn xuất này và dược phẩm chứa dẫn 

xuất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dẫn xuất homo- và heteropoly(axit amin) của fulleren C60 có công 
thức chung C60(H)x{NH(CH2)nCOO-}x{NH3+(L)COOH)}x, trong đó n = 2 đến 5, x = 3, 
L = -(CH2)m, trong đó m = 1 đến 5, hoặc -CO(CH2)kCH(NH2)-, trong đó k = 1 đến 2, 
khác biệt ở chỗ các hợp chất này chứa các nhóm axit amin liên kết cộng hóa trị và các 
dạng ion phân cực của các axit amin; và phương pháp điều chế và dược phẩm chứa dẫn 
xuất này. Phương pháp điều chế dẫn xuất homo- và heteropoly(axit amin) của fulleren 
dựa trên phản ứng của liên kết ái nhân của các axit amin với fulleren, tạo ra các dẫn xuất 
axit amin liên kết cộng hóa trị của fulleren, với việc đưa các dạng ion phân cực của các 
axit amin này vào sau đó. Dược phẩm theo sáng chế chứa hoạt chất là dẫn xuất homo- và 
heteropoly(axit amin) của fulleren nêu trên.  
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(11) 37145 

(21) 1-2013-02388 (51) 7 A61B  17/3205, A45D  44/00 

(22) 27.01.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/US2012/022993 27.01.2012 (87) WO 2012/103492 02.08.2012 
(30) 61/437,486      28.01.2011 US 
(71) THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION  (US) 

55 Fruit Street, Boston, MA 02114, United States of America 
(72) AUSTEN, William, G. (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp và thiết bị tái tạo bề mặt da 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị dùng để tái tạo bề mặt da bằng cách tạo ra 
nhiều lỗ nhỏ, ví dụ có độ rộng nhỏ hơn khoảng 1 mm hoặc 0,5 mm, sử dụng thiết bị cơ 
khí, do đó tránh được việc gây ra tổn thương nhiệt so với các thủ thuật và thiết bị tái tạo 
bề mặt da bằng tia laze thông thường. Các lỗ trên có thể được dung hợp tốt trong da và 
thể hiện thời gian lên da non ngắn hơn và ít sưng tấy hơn so với các thủ thuật tái tạo bề 
mặt da thông thường. Thiết bị bao gồm một hoặc nhiều kim được làm để thích ứng với 
việc loại bỏ các phần mô nhỏ khi được đâm vào và rút ra từ da. Mức độ bao phủ bề mặt 
của các lỗ có thề nằm giữa khoảng 0,1 và 0,7, hoạc giữa khoảng 0,2 và 0,5. Phương pháp 
và thiết bị này có thể tạo ra tác dụng thẩm mỹ chẳng hạn như làm tăng hàm lượng 
colagen, tăng độ dày lớp biều bì và tăng độ dày gợn sóng của màng liên kết trung bì - 
biểu bì trong da.  

 
 
 

  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
46 

(11) 37146 

(21) 1-2013-02452 (51) 7 F02F  1/24,  1/42 

(22) 05.08.2013 (43) 25.03.2014 
(30) JP2012-194181 04.09.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.08.2013 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata, Shizuoka 438-8501, Japan 
(72) Yasushi TAKEMOTO (JP) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Đầu xi lanh và xe dạng yên ngựa có lắp đầu xi lanh này 

  (57)    Sáng chế đề xuất đầu xi lanh trong đó đường dẫn khí xả được chia thành hai phần, phần 
ra khỏi buồng đốt và phần nhô ra khỏi thành bên. ống xả được lắp vào trong phần lắp ống 
xả của phần đường xả. Các bu lông để lắp ống xả được lắp cố định vào phần lắp cố định 

các bu lông của phần đường xả. ít nhất một phần của phần lắp cố định các bu lông được 
tạo ra ở phía ngoài của phần lắp ống xả theo hướng kính của đường xả khi nhìn theo chiều 
trục của xi lanh. Mặt đầu sau của phần lắp ống xả theo chiều trục của đường xả được làm 
nghiêng với thành bên khi nhìn theo chiều trục của xi lanh. Các mặt đầu sau của phần lắp 
cố định các bu lông được tạo ra ở vị trí cách xa hơn về phía trước so với mặt đầu sau của 
phần lắp ống xả theo chiều trục của đường xả. Đồng thời sáng chế cũng đề cập đến xe 
dạng yên ngựa có lắp đầu xi lanh này.  
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(11) 37147 

(21) 1-2013-02476 (51) 7 C09D  7/04,  167/08 

(22) 06.01.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/GB2012/000006 06.01.2012 (87) WO 2012/093250 12.07.2012 
(30) 11250005.3      06.01.2011 EP 
(71) OMG ADDITIVES LIMITED  (GB) 

Floor five, 100 Wood Street, London EC2V 7EX, United Kingdom 
(72) HAGE, Ronald (NL), GOL, Franjo (DE), GIBBS, Hugh, Wynn (GB), MAAIJEN, 

Karin (NL) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Phương pháp điều chế chế phẩm phủ và chế phẩm phủ thu được 

bằng phương pháp này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế chế phẩm phủ và chế phẩm phủ thu được 
bằng phương pháp này. Chế phẩm phủ theo sáng chế chứa dung môi nền có tính oxy 
hoá, cụ thể là nền alkyl, và các chất làm khô dung môi bằng kim loại như các hợp chất 
chứa mangan, sắt mà có khả năng chống lại sự tạo màng khi lưu giữ.  
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(11) 37148 

(21) 1-2013-02512 (51) 7 A01N  43/58 

(22) 23.02.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/US2012/026261 23.02.2012 (87) WO 2012/116145 30.08.2012 
(30) 61/446,551      25.02.2011 US 
(71) MERCK SHARP & DOHME CORP.  (US) 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065-0907, United States of America 
(72) ANAND, Rajan (KE), APGAR, James, M. (US), BIFTU, Tesfaye (US), CHEN, Ping 

(US), CHU, Lin (US), COLANDREA Vincent. J. (US), DONG, Guizhen (US), 
DROPINSKI, James, F. (US), FENG, Danqing (US), HICKS, Jacqueline, D. (US), 
JIANG, Jinlong (US), KIM, Alexander, J. (US), LEAVITT, Kenneth, J. (US), LI, Bing 
(US), QIAN, Xiaoxia (CN), SEBHAT, Iyassu (GB), WEI, Lan (CA), WILKENING, 
Robert, R. (US), WU, Zhicai (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất azabenzimidazol vòng dùng làm chất chống bệnh 

đái tháo đường và chế phẩm chứa dẫn xuất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dẫn xuất azabenzimidazol vòng có công thức 1 và chế phẩm chứa 
dẫn xuất này. Dẫn xuất theo sáng chế hữu dụng trong điều trị bệnh đái tháo đường typ 2, 
chứng tăng glucoza huyết, hội chứng chuyển hoá, bệnh béo phì, chứng tăng cholesterol 
huyết và chứng tăng huyết áp.  
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(11) 37149 

(21) 1-2013-02516 (51) 7 B62H  5/00, B62J  9/00,  11/00,  6/00

(22) 12.08.2013 (43) 25.03.2014 
(30) 2012-190488 30.08.2012 JP 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan 
(72) Shunichi NAKABAYASHI (JP), Witsarut KHANKHWA (JP), Tawatchai 

KASETWETIN (JP), Natnaren AEKA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phần sau xe máy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe máy có thể làm tăng thêm khả năng bảo trì bóng đèn báo rẽ.  
Cụm đèn tổ hợp phía sau (40) che hướng sau của phần đầu sau của thân xe và có các 
phần đèn báo rẽ (42) nằm ở các bên phải và trái theo phương chiều rộng xe được bố trí ở 
phần sau xe máy. Phần đèn báo rẽ (42) có bóng đèn báo rẽ (52), và cũng có phần đỡ 
bóng đèn báo rẽ (133) để đỡ bóng đèn báo rẽ (52). Nắp che dưới chính giữa phía sau 
(44) che hướng bên dưới của phần đèn báo rẽ (42). Nắp che dưới chính giữa phía sau 
(44) sử dụng để bảo trì bóng đèn báo rẽ (52) được lắp mở và đóng được ở phần dưới của 
cụm đèn tổ hợp phía sau (40). 
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(11) 37150 

(21) 1-2013-02518 (51) 7 A01H  1/06 

(22) 17.01.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/US2012/021535 17.01.2012 (87) WO2012/106105 09.08.2012 
(30) 61/433,120 14.01.2011 US 
(71) 1. THE CURATORS OF THE UNIVERSITY OF MISSOURI  (US) 

316 University Hall, Columbia, Missouri 65211, United States of America 
2. THE UNITED STATES OF AMERICA as represented by the SECRETARY OF 
AGRICULTURE  (US) 
1400 Independence Avenue SW, Washington, DC 20250, United States of America 

(72) BILYEU, Kristin, D. (US), SHANNON, James, Grover (US), LEE, Jeong-Dong (KR), 
PHAM, Tung, Anh (VN) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp tạo ra cây đậu nành có hạt chứa hàm lượng axit 

oleic cao và cây đậu nành thu được bằng phương pháp này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra cây đậu nành có hạt chứa hàm lượng axit oleic 
cao và cây đậu nành thu được từ phương pháp này, cụ thể là sáng chế đề cập đến cây đậu 
nành có các đột biến FAD2-1A và FAD2-1B. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hạt thu 
được từ cây đậu nành theo sáng chế có tỷ lệ chất béo đơn bão hòa và đa bão hòa khác nhau.  
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(11) 37151 

(21) 1-2013-02581 (51) 7 F03B 13/00 

(22) 19.08.2013 (43) 25.03.2014 
(30) 101133752 14.09.2012 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.08.2013 
(75) YUN-CHANG, VU  (TW) 

12F-4, No. 666, Sec. 2, Wuquan W. Rd., Nantun District, Taichung City 408, Taiwan 
(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng bao gồm; bệ, nhiều bộ phận 
dẫn chất lỏng thứ nhất và bộ phận dẫn chất lỏng thứ hai, và bộ phận nổi. Bệ có trụ giữ 
neo vào nền đáy dưới nước. Các bộ phận dẫn chất lỏng thứ nhất và các bộ phận dẫn chất 
lỏng thứ hai được bố trí dưới nước để nước có thể chảy vào các bộ phận dẫn chất lỏng 
thứ nhất và các bộ phận dẫn chất lỏng thứ hai. Bộ phận nổi có thể di chuyển lên và 
xuống tương đối so với bệ để ép nước đi lên thông qua các bộ phận dẫn chất lỏng thứ 
nhất và các bộ phận dẫn chất lỏng thứ hai vào hồ chứa. Theo cách sắp xếp này, thế năng 
của nước trong hồ chứa có thể được chuyển đổi thành năng lượng điện.  
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(11) 37152 

(21) 1-2013-02616 (51) 7 C07D  239/70,  403/12, A61K  

31/517, A61P  11/00 
(22) 27.01.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/EP2012/051298 27.01.2012 (87) WO2012/104206 09.08.2012 
(30) 11152895.6      01.02.2011 EP 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH  (DE) 

Binger Strasse 173, 55216 lngelheim Am Rhein, Germany 
(72) OSTERMEIER, Markus (DE), PFRENGLE, Waldemar (DE), HUCHLER, Guenther  

(DE), SIEGER, Peter (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất 9-[4-(3-clo-2-flo-phenylamino)-7-metoxy-quinazolin-6-

yloxy]-1,4-diaza-spiro[5.5]undecan-5-on dimaleat dùng làm 

thuốc và quy trình điều chế hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I),  
 

 
 

có đặc tính dược lý có giá trị, cụ thề là hiệu quả ức chế sự truyền tín hiệu qua trung gian 
tyrosin kinaza, quy trình điều chế lập thể chọn lọc hợp chất này, dược phẩm dùng để 
xông, để điều trị bệnh, cụ thể là bệnh về khối u, bệnh tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến, 
bệnh về phổi và đường hô hấp.  
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(11) 37153 

(21) 1-2013-02618 (51) 7 G06F  3/00 

(22) 22.08.2013 (43) 25.03.2014 
(30) 2012-188069 28.08.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.08.2013 
(71) CANON KABUSHIKI KAlSHA  (JP) 

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, Japan 
(72) Yoshiro Tachibana (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị tạo ảnh, phương pháp điều khiển thiết bị tạo ảnh và 

môi trường lưu trữ 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị tạo ảnh có các khối nạp giấy và phương pháp điều khiển thiết 
bị này để hiển thị màn hình chọn giấy để hiển thị trang mục thông tin về các khối nạp 
giấy và lựa chọn giấy được sử dụng trong khi in bằng cách lựa chọn mục trong số các 
mục thông tin ở trang được hiển thị trên màn hình chọn giấy. Các mục thông tin về các 
khối nạp giấy được chia thành các trang. Thiết bị và phương pháp điều khiển khối hiển 
thị nhằm hiển thị trang trong số các trang theo trạng thái của thiết bị tạo ảnh trong 
trường hợp khối hiển thị này hiển thị màn hình chọn giấy.  
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(11) 37154 

(21) 1-2013-02628 (51) 7 B21C  37/00,  37/08,  37/20 

(22) 23.08.2013 (43) 25.03.2014 
(30) 10-2012-0095586 30.08.2012 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.08.2013 
(75) CHOI, TAEHEON  (KR) 

2729, Suin-ro, Siheung-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp sản xuất ống kim loại có rãnh xoắn có cấu trúc 

đối xứng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất ống kín loại có rãnh xoắn có cấu trúc đối 
xứng bao gồm các bước: cấp dải kim loại một cách liên tục, tạo ra các rãnh xoắn ở mặt 
trên của dải kim loại được cấp ở bước cấp dải kim loại trong đó các rãnh xoắn này được 
tạo ra lặp đi lặp lại và đối xứng dưới dạng cùng một mẫu từ bên này đến bên kia với 

phần giữa dưới dạng tâm có dạng ' V ' đối xứng; tạo hình ống trong đó mặt trong của 

ống có các rãnh xoắn được tạo ra ở bước tạo ra rãnh xoắn và mặt ngoài của ống là mặt 
nhẵn; hàn dải kim loại ở bước tạo hình ống theo cách sao cho các mép đối diện của dải 
kim loại gặp nhau; và loại bỏ các giọt hàn được tạo ra bởi bước hàn ở mặt trong và mặt 
ngoài của dải kim loại.  
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(11) 37155 

(21) 1-2013-02631 (51) 7 G06F  3/03,  3/044 

(22) 23.08.2013 (43) 25.03.2014 
(30) 2012-202085 13.09.2012 JP 
(71) WACOM CO., LTD.  (JP) 

2-510-1 Toyonodai, Kazo-shi, Saitama 349-1148 Japan 
(72) Masayuki Obata (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ chỉ báo vị trí của hệ thống cảm ứng điện từ và hộp mực điện 

tử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp mực điện tử bao gồm, theo hướng trục tâm của thân dạng hình 
trụ, thân lõi kéo dài ra khỏi đầu xa của thân dạng hình trụ, chi tiết ghép nối được bố trí ở 
phía đầu gần của thân dạng hình trụ, cuộn dây được chứa giữa thân lõi và chi tiết ghép 
nối và có điện cảm xác định trước, và cảm biến nhạy áp lực có điện dung thay đổi theo 
áp lực tác dụng vào thân lõi. Hai đầu cuối điện của cuộn dây được nối điện tương ứng 
với hai đầu cuối điện của cảm biến nhạy áp lực do đó tạo ra hai đầu cuối điện của mạch 
điện cộng hưởng tạo ra bởi cuộn dây và cảm biến nhạy áp lực. Đầu cuối điện kết nối 
được nối điện với ít nhất là một trong số hai đầu cuối điện của mạch điện cộng hưởng 
được bố trí ở phía có mặt đầu gần của chi tiết ghép nối sẽ truy nhập được từ bên ngoài.  
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(11) 37156 

(21) 1-2013-02634 (51) 7 F16D 65/78 

(22) 23.08.2013 (43) 25.03.2014 
(30) 101216707 30.08.2012 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.08.2013 
(71) 1. ADUI BRAKE INDUSTRY INC.  (TW) 

No. 18, Lane 34, Singren Rd., Danshui Dist., New Taipei City, Taiwan 
2. TSENG, CHIEN JUNG  (TW) 
No. 11, Ln. 201, Zhangcao Rd., Changhua City, Changhua Conuty, Taiwan 

(72) Tseng, Chien Jung (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Má phanh tản nhiệt được tạo liền khối 

  (57)     Sáng chế đề cập đến má phanh tản nhiệt được tạo liền khối, má phanh này bao gồm đĩa 
phanh, có mặt thứ nhất và mặt thứ hai được bố trí tựa lưng vào nhau; phần má phanh 
được lắp ở mặt thứ nhất; và các chi tiết tản nhiệt được kéo dài từ mặt thứ hai liền khối và 
ra ngoài, vì vậy nhiệt được sinh ra do ma sát của má phanh trong suốt quá trình phanh 
có thể được tản nhiệt bởi tấm gá chi tiết phanh được tạo liền khối và các chi tiết tản 
nhiệt.  
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(11) 37157 

(21) 1-2013-02645 (51) 7 G11B  5/84 

(22) 26.08.2013 (43) 25.03.2014 
(30) 2012-196591 06.09.2012 JP 
(71) ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED  (JP) 

5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405 Japan 
(72) Katsuaki MIYATANI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất nền thủy tinh dùng làm vật ghi thông 

tin, nền thủy tinh thu được bằng phương pháp này và đĩa từ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất để thu được nền thủy tinh mịn hơn dùng làm 
vật ghi thông tin trong quá trình sản xuất nền thủy tinh dùng làm vật ghi thông tin, bao 
gồm bước đánh bóng đĩa thủy tinh hình tròn bằng kem chứa silic oxit dạng keo, và đề 
cập đến phương pháp sản xuất đĩa từ. Phương pháp sản xuất nền thủy tinh dùng làm vật 
ghi thông tin này bao gồm các bước theo thứ tự sau: đánh bóng thủy tinh bằng vật liệu 
mài mòn trên cơ sở xeri; làm sạch thủy tinh bằng dung dịch làm sạch nóng chứa axit 
sulfuric và dung dịch nước hyđro peroxit; và đánh bóng bề mặt chính của thủy tinh bằng 
kem chứa silic oxit dạng keo, trong đó kem này còn chứa axit đicarboxylic mạch thẳng 
bão hoà.  
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(72) Naomichi CHIDA (JP), Ken-ichirou WADA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Máy đo và phương pháp tính toán độ dịch chuyển quang học 

  (57)     Sáng chế đề xuất máy đo và phương pháp đo độ dịch chuyển quang học. Trong đó, máy 
đo độ dịch chuyển quang học này bao gồm: nguồn sáng để phát chùm tia sáng thứ nhất 
bao gồm nhiều bước sóng; vật kính để chiếu chùm tia sáng thứ nhất được toả ra từ nguồn 
sáng lên trên mẫu sao cho chùm tia sáng thứ nhất được hội tụ ở các vị trí khác nhau trên 
trục quang học cho các bước sóng khác nhau trong số nhiều bước sóng; bộ tách để tách 
chùm tia sáng thứ hai được phản xạ từ mẫu và đã đi qua vật kính, và phát chùm tia sáng 
thứ ba; phần tử quang học để gây ra quang sai đơn sắc và tính loạn thị trong chùm tia 
sáng thứ ba và phát chùm tia sáng thứ tư có quang sai đơn sắc và tính loạn thị; các bộ 
phận phát hiện để phát hiện chùm tia sáng thứ tư được phát ra từ phần tử quang học; và 
bộ phận tính toán để tính toán chiều cao của mẫu từ bề mặt tham chiếu, dựa trên chùm 
tia sáng thứ tư được phát hiện bởi các bộ phận phát hiện.  
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6-42, Bashaku 3-chome, Kokurakita-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka 8020077, Japan 
(72) HARADA Mikio (JP), TOKUDA Satoru (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp thu hồi kim loại quý từ pin ion lithi thứ cấp phế 

thải 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thu hồi kim loại quý từ pin ion lithi thứ cấp phế thải. 
Sau khi pin ion lithi thứ cấp phế thải được nung nóng bằng hơi quá nhiệt ở nhiệt độ từ 
350 đến 550oC, nhiệt phân các chất hữu cơ trong pin này, sau đó nghiền sơ cấp bằng 
máy nghiền, phân loại sơ cấp bằng sàng có cỡ lỗ từ 0,15 đến 0,60mm, nghiền thứ cấp 
cực góp thu được ở phía trên sàng bằng máy nghiền rung, và vật liệu đã nghiền thứ cấp 
được phân loại thứ cấp bằng sàng có cùng cỡ lỗ để thu hồi phần vật liệu điện cực dương 
còn lại chứa các kim loại hiếm ở phía dưới sàng. Do đó, có thể nhiệt phân các chất hữu 
cơ trong pin với chi phí thấp trong khi ngăn chặn sự oxy hóa kim loại và sự sinh ra 
dioxin. Ngoài ra, do cực góp làm bằng nhôm của điện cực dương không bị nóng chảy, tỷ 
lệ kim loại quý thu hồi được trong vật liệu điện cực dương được tăng lên.  
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(71) BASF PLANT SCIENCE COMPANY GMBH  (DE) 
67056 Ludwigshafen, Germany 

(72) FRANKARD, Valerie (BE), REUZEAU, Christophe (FR), HATZFELD, Yves (FR), 
VANDENABEELE, Steven (BE), MIRONOV, Vladimir (BE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cây trồng có tính trạng liên quan đến năng suất được tăng 

cường và phương pháp tạo ra cây trồng này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tăng cường các tính trạng có liên quan đến năng suất 
ở cây bằng cách điều biến sự biểu hiện ở cây axit nucleic mã hóa polypeptit giống như 
WAK, hoặc polypeptit CDKB-RKA, hoặc polypeptit giống như UPA20, và cây có sự 
biểu hiện được điều biến của axit nucleic mã hóa polypeptit giống như WAK, hoặc 
polypeptit CDKB-RKA, hoặc polypeptit giống như UPA20, cây này có tính trạng liên 
quan đến năng suất được tăng cường so với cây đối chứng. Sáng chế còn đề cập đến axit 
nucleic mã hóa giống như WAK, hoặc axit nucleic mã hóa CDKB-RKA, hoặc axit 
nucleic mã hóa giống như UPA20, và cấu trúc chứa chúng, hữu ích để thực hiện phương 
pháp tăng cường tính trạng liên quan đến năng suất ở cây.  
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(72) Makoto TSUCHIYA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị đo đường viền dùng cho đế dạng đĩa và phương pháp 

đo đường viền của đế dạng đĩa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đo đường viền dùng cho đế dạng đĩa, gồm có: một bộ đo 
đường viền của mép đường tròn đế dạng đĩa mà không tiếp xúc với mép đường tròn; bộ 
tính toán dữ liệu đường viền của đường tiệm cận với mép đường tròn sử dụng dữ liệu 
điểm của phép đo mép đường tròn; bộ đầu ra đưa ra dữ liệu đường viền được tính bởi bộ 
tính toán; cơ cấu đưa ra-đưa vào để đưa đế dạng đĩa ra khỏi vỏ bọc và đưa đế vào trong 
vỏ bọc sau khi đường viền của mép đường tròn được đo; và cơ cấu di chuyển vị trí tương 
đối giữa vỏ bọc và cơ cấu đưa ra-đưa vào sao cho cơ cấu này có khả năng đưa ra và đưa 
vào một đế khác.  
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(72) HANOTIN, Corinne (FR), BESSAC, Laurence (FR), CHAUDHARI, Umesh (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dược phẩm chứa kháng thể người kháng PCSK9, dạng liều đơn 

vị và vật phẩm chứa dược phẩm này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa kháng thể hoặc mảnh liên kết kháng nguyên của 
nó liên kết đặc hiệu với PCSK9. Dược phẩm này được dùng để điều trị bệnh hoặc tình 
trạng bệnh trong đó sự biểu hiện hoặc hoạt tính của PCSK9 gây tác động. Ngoài ra, sáng 
chế còn đề cập đến dạng liều đơn vị và vật phẩm chứa dược phẩm này.  
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(71) ALSTOM TECHNOLOGY LTD.  (CH) 

Brown Boveri Strasse 7, 5400 Baden, Switzerland 
(72) BRANDL, Herbert (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Cánh hoặc cánh quạt dạng môđun dùng cho tuabin khí và 

tuabin khí có cánh hoặc cánh quạt này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cánh (30) hoặc cánh quạt (31) dạng môđun dùng cho tuabin khí, 
trong đó cánh này bao gồm các thành phần dạng môđun gồm: chi tiết đáy (53) có bề 
mặt phẳng hoặc đường viền tạo thành độ cao đáy (56) và phần mở thông (66) trong đó; 
thân cánh (32), kéo dài xuyên qua chi tiết đáy (53);  
Khe (48) kéo dài theo chiều dọc, được tạo thành giữa kết cấu chịu tải (33) và khung 
(34); các lỗ thông (47) trong kết cấu chịu tải (33) để dẫn dung dịch làm mát (49) từ 
đường đi bên trong (46) vào khe (48), đặc trưng ở chỗ, khung (34) được ghép nốl liền 
khối với kết cấu chịu tải (33) bằng khớp nối thứ nhất trong vùng dưới độ cao đáy (56) 
của chi tiết đáy (53); và khung (34) được ghép nối với kết cấu chịu tải (33) bằng ít nhất 
một khớp nối bổ sung, trong đó ít nhất một khớp nối bổ sung là khớp nối dạng khớp 
khít, cho phép sự di chuyển tương đối theo chiều dọc giữa khung (34) và kết cấu chịu tải 
(33).  
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(NL), VAN GOOL, Michiel, Luc, Maria (BE), VEGA RAMIRO, Juan, Antonio  (ES), 
DELGADO-JIMÐNEZ, Francisca (ES) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất 6,7-dihydro-pyrazolo[1,5-a]pyrazin-4-ylamin dùng 

làm chất ức chế  beta-secretaza (BACE) 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dẫn xuất 6,7-dihydro-pyrazolo[1,5-a]pyrazin-4-yl-amin dùng làm 
chất ức chế beta-secretaza, còn được gọi là enzym phân cắt tinh bột ở vị trí beta, BACE, 
BACE1, Asp2, hoặc memapsin2. Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm bao gồm hợp chất 
này, quy trình điều chế hợp chất và dược phẩm này để ngăn ngừa và điều trị các rối loạn 
có liên quan đến beta-secretaza, như bệnh Alzheimer (AD), suy giảm nhận thức nhẹ, 
tình trạng lão suy, sa sút trí tuệ, sa sút trí tuệ đi kèm với thể Lewy, hội chứng Down, sa 
sút trí tuệ có liên quan đến đột quỵ, sa sút trí tuệ đi kèm với bệnh Parkinson hoặc sa sút 
trí tuệ có liên quan đến dạng tinh bột beta.   
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(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Bình tách và dây chuyền ổn định bao gồm nhiều giai đoạn 

tách sử dụng bình tách này 

  (57)    Sáng chế đề xuất bình tách (5) bao gồm: khoang tách (10) được bố trí để tách chất lỏng 
ra khỏi chất lưu khai thác dòng vào (45); ít nhất một tháp rửa khí (15) để loại bỏ chất 
lỏng bị cuốn theo ra khỏi khí vào đã được tách ra khỏi khoang tách (10); trong đó ít nhất 
một tháp rửa khí (15) được định vị bên trên và gần với khoang tách (10), tháp rửa khí 
(15) và khoang tách (10) có thể được nối thông qua đứng it nhất một đường ống xả chất 
lỏng (20) được định hướng thẳng vốn được lắp để hướng chất lỏng bị cuốn theo đã được 
loại bỏ từ tháp rửa khí (15) vào khoang tách (10) trong đó đường ống (20) được bố trí 
sao cho đầu dòng xả (22) của đường ống (20) kéo dài vào trong khoang tách (10) sao 
cho đầu này nằm thấp hơn chiều sâu chất lỏng ở ngưỡng thấp nhất (65) trong khoang 
tách (10). Sáng chế còn đề xuất dây chuyền ổn định bao gồm các giai đoạn tách sử dụng 
bình tách này.  
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(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Xe máy dạng yên ngựa 

  (57)     Sáng chế đề cập tới xe máy dạng yên ngựa, trong đó xe máy theo sáng chế có cảm biến 
góc nghiêng để đo trạng thái nghiêng của xe nằm dưới mặt trên của yên khi xe máy 
được nhìn từ trên xuống. Hơn nữa, cảm biến góc nghiêng được lắp sau đầu trước và 
trước đầu sau của yên khi xe máy được nhìn từ trên xuống. Đồng thời, cảm biến góc 
nghiêng được bố trí sao cho không nằm trên trục giữa của xe, trục giữa này kéo dài theo 
chiều từ trước ra sau của xe máy và đi qua phần giữa của bánh sau theo chiều ngang, khi 
xe máy được nhìn từ trên xuống.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hộp mực và thiết bị tạo ảnh 

  (57)    Sáng chế đề xuất hộp mực xử lý bao gồm cụm chi tiết mang ảnh được tạo kết cấu để đỡ 
quay được chi tiết mang ảnh, và cụm hiện ảnh được tạo kết cấu để đỡ quay được chi tiết 
mang chất hiện ảnh, trong đó cụm hiện ảnh bao gồm phần được đỡ thứ nhất có kết cấu 
để được đỡ xoay được so với cụm chi tiết mang ảnh, phần được đỡ thứ hai có kết cấu để 
đỡ xoay và trượt được so với cụm chi tiết mang ảnh, và phần được điều chỉnh được tạo 
kết cấu để có thể tiếp xúc phần điều chỉnh tạo ra trên cụm chi tiết mang ảnh, trong đó 
phần điều chỉnh sẽ điều chỉnh cụm hiện ảnh từ sự dịch chuyển theo hướng trượt của 
phần được đỡ thứ hai, bằng cách tiếp xúc với phần được điều chỉnh, khi chi tiết mang 
ảnh và chi tiết mang chất hiện ảnh chuyển động quay trong khi đang tiếp xúc với nhau.  
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(11) 37168 

(21) 1-2013-02753 (51) 7 C07D  211/74 

(22) 04.09.2013 (43) 25.03.2014 
(30) 102012215900.2 07.09.2012 DE 
(71) EVONIK INDUSTRIES AG  (DE) 

Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, Germany 
(72) Jochen Niemeyer  (DE), Manfred Neumann (DE), Volker Brehme (DE), Mirko Michel  

(DE), Christoph Schwarz (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình điều chế triaxeton amin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế triaxeton amin, bao gồm bước cho axeton phản 
ứng với amoniac với sự có mặt của chất xúc tác, và tiếp đó xử lý hỗn hợp phản ứng thu 
được.  
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(22) 04.09.2013 (43) 25.03.2014 
(30) 102012215903.7 07.09.2012 DE 
(71) EVONIK INDUSTRIES AG  (DE) 

Rellinghauser StraBe 1-11, 45128 Essen, Germany 
(72) Jochen Niemeyer (DE), Manfred Neumann (DE), Volker Brehme (DE), Mirko Michel 

(DE), Christoph Schwarz (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình xử lý pha nước đã qua sử dụng trong quá trình xử 

lý hỗn hợp phản ứng chứa triaxetonamin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình xử lý pha nước đã qua sử dụng trong quy trình sản xuất 
triaxetonamin có xúc tác đồng thể.  
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(11) 37170 

(21) 1-2013-02758 (51) 7 A61K  9/20,  9/48,  9/06,  9/08, A61P  

1/00 
(22) 03.02.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/US2012/023866 03.02.2012 (87) WO 2012/106665 09.08.2012 
(30) 61/439,705       04.02.2011 US 
(71) THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA  (US) 

Office of President, 1111 Franklin Street, 5th Floor, Oakland, California 94607-5200, 
United States of America 

(72) BODE, Lars (DE) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Dược phẩm chứa disialyllacto-N-tetraoza (DSLNT) hoặc các 

biến thể, chất đồng phân, chất tương tự và dẫn xuất của nó có 

tác dụng phòng hoặc ức chế bệnh đường ruột và quy trình 

bào chế dược phẩm này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa disialyllaeto-N-tetraoza (DSLNT) đã được tách 
riêng, hoặc các biến thể, chất đồng phân, chất tương tự và dẫn xuất của nó. Sáng chế 
cũng đề cập đến quy trình bào chế dược phẩm này.  
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(21) 1-2013-02763 (51) 7 G03G  15/00 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.09.2013 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, Japan 
(72) Tetsuo FURUKAWA (JP), Kenji WATANABE (JP), Toshiharu KAWAI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị tạo ảnh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo ảnh gồm có lỗ; cửa; chi tiết ép chuyển động được giữa 
vị trí ép để giữ cố định hộp mực ở vị trí tạo ra ảnh, và vị trí không ép; chi tiết tương hỗ 
dùng cho các tương tác sao cho (i) bằng chuyển động từ vị trí đóng đến vị trí mở, chi tiết 
ép dịch chuyển từ vị trí ép đến vị trí không ép, và hộp mực dịch chuyển từ vị trí tạo ra 
ảnh đến vị trí co lại, và (ii) bằng chuyển động ngược lại, hộp mực và chi tiết ép chuyển 
động theo hướng ngược lại; và chi tiết giới hạn chuyển động được giữa vị trí để ngăn 
không cho hộp mực chuyển động chống lại lực ép, và vị trí để cho phép hộp mực chuyển 
động từ vị trí tạo ra ảnh đến vị trí co lại.  
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30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
(72) Shinjiro TOBA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị hiện ảnh và hộp mực 

  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị hiện ảnh dùng cho thiết bị tạo ảnh bao gồm khung có bộ 
phận chứa thuốc hiện ảnh; con lăn hiện ảnh; lưỡi gạt để điều chỉnh chiều dày lớp thuốc 
hiện ảnh trên con lăn, lưỡi gạt bao gồm phần đầu tựa đỡ bởi khung, và phần đầu tự do 
được nối với con lăn; và đệm kín đàn hồi lắp giữa khung và lưỡi gạt để ngăn ngừa sự rò 
rỉ thuốc hiện ảnh ra khỏi bộ phận chứa thuốc hiện ảnh theo phương dọc trục của con lăn 
ở phần đầu, trong đó ở trạng thái trước khi con lăn được lắp với khung, chiều dày của 
đệm kín, được đo theo phương ép trong đó đệm kín được ép bởi lưỡi gạt, là chiều dày 
lớn hơn ở phía phần đầu tự do so với chiều dày ở phía phần đầu tựa đối với phương 
vuông góc với phương dọc trục.  

 
  
 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
73 

(11) 37173 
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(72) CROUSE, Gary D. (US), SPARKS, Thomas C.  (US), DENT, William Hunter (US), 

MCLEOD, CaSandra Lee (US), CREEMER, Lawrence C.  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm phòng trừ loài gây hại và quy trình phòng trừ loài 

gây hại nhờ sử dụng chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phòng trừ loài gây hại và quy trình phòng trừ loài gây hại 
nhờ sử dụng chế phẩm này, trong đó chế phẩm này chứa hợp chất có các công thức sau:  
 
 

  
 
 
trong đó Ar1, Het, Ar2, R1, R2, R3, R4, và R5 có nghĩa như được mô tả trong bản mô tả này.  
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(72) Makoto TSUCHIYA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị hút và phương pháp sản xuất tấm nền thủy tinh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị hút được sử dụng để hút và mang tấm nền thủy tinh, gồm có 
phần hút có thể hút tấm nền thủy tinh bằng lực Van der Waals; và phần thân mà phần 
hút được bố trí ở đó.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.09.2013 
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(72) Kazuhisa INOUE (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên bao gồm ống cổ, 
khung trước, cặp khung sau phía trên, cặp khung sau phía dưới và bình chứa hơi nhiên 
liệu. Bình chứa hơi nhiên liệu được bố trí giữa cặp khung sau phía dưới theo phương 
chiều rộng của phương tiện và chồng lên cặp khung sau phía dưới trên hình vẽ nhìn từ 
một bên thể hiện thân phương tiện.  
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(21) 1-2013-02824 (51) 7 F24H  3/12 
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Brown Boveri Strasse 7, 5400 Baden, Switzerland 
(72) DARLING Scott L (US), SADLON Edward S (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Cơ cấu gia nhiệt không khí cao áp cho nhiên liệu có độ ẩm cao 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp làm khô nhiên liệu có độ ẩm cao được 
nghiền thành bột trong hệ thống đốt cháy được trang bị hệ thống khử có xúc tác chọn 
lọc. Hệ thống đốt cháy bao gồm máy nghiền để nghiền thành bột nghiên liệu, cơ cấu gia 
nhiệt không khí, cơ cấu gia nhiệt không khí cao áp và ống dẫn nhiên liệu để nạp nhiên 
liệu được nghiền thành bột được làm khô vào lò đốt cháy.  
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30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku Tokyo, Japan 
(72) Noritomo YAMAGUCHI (JP), Yuichi FUKUI (JP), Hiroyuki MUNETSUGU (JP), 

Toshiki FUJINO (JP), Tetsuya NUMATA (JP), Fumito NONAKA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Khối làm sạch, hộp mực, cơ cấu dùng cho thiết bị tạo ảnh, và 

thiết bị tạo ảnh 

  (57)     Sáng chế đề xuất khối làm sạch có thể sử dụng được với thiết bị tạo ảnh, khối làm sạch 
này bao gồm lưỡi làm sạch được đỡ bởi khung và bao gồm đầu tự do có thể tiếp xúc với 
trống mang ảnh, để loại bỏ chất hiện hình khỏi trống này; miếng bịt thứ nhất được bố trí 
giữa khung và lưỡi làm sạch bằng phương pháp đúc phun vào khung kề với phần đầu 
theo chiều dọc của lưỡi làm sạch, miếng bịt thứ nhất này có tác dụng ngăn chặn sự rò rỉ 
chất hiện hình; và miếng bịt thứ hai được bố trí giữa trống và khung vốn tiếp xúc với đầu 
tự do của lưỡi làm sạch kề với phần đầu theo chiều dọc, trong đó, miếng bịt thứ nhất bao 
gồm phần bịt tiếp xúc với lưỡi làm sạch, và bệ đỡ miếng bịt thứ hai, bệ này có thể biến 
dạng để di chuyển miếng bịt thứ hai để đẩy miếng bịt thứ hai vào đầu tự do của lưỡi làm 
sạch khi trống được gắn vào khung.  
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(72) Naoki HAYASHI (JP), Yosuke KASHIIDE (JP), Masaaki SATO (JP), Fuyuki 

SUGIHARA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu rửa phim, hộp xử lý và dụng cụ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu rửa phim gồm có các khung thứ nhất và khung thứ hai; chi 
tiết mang thuốc tráng phim; đệm kín phần đầu, tạo ra trong khung thứ nhất, để bịt kín 
giữa phần đầu và khung thứ nhất nhằm ngăn không cho lọt thuốc tráng phim; tấm, tạo ra 
trong khung thứ hai tiếp xúc với chi tiết mang thuốc tráng phim dọc theo hướng trục 
quay của chi tiết mang thuốc tráng phim; chất trám nạp đầy khoảng trống tạo ra bởi các 
khung thứ nhất và khung thứ hai, đệm kín phần đầu và tấm tại phần nối nơi đệm kín 
phần đầu và tấm tiếp xúc với nhau; và phần nhô tạo ra trong khung thứ nhất và nhô vào 
trong khoảng trống, phần nhô này được đặt cách ra khỏi khung thứ hai, đệm kín phần 
đầu theo hướng trục quay.  
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(72) ALLEN Matthew David  (US), FERRY Allan G.  (US), KONOPACKI Ronald Francis  

(US), CROCKER Robert Francis (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và hệ thống để xác định chất lượng của ống 

dùng cho nồi hơi 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống có chất nền trong suốt về mặt quang học với mặt thứ nhất 
và mặt thứ hai đối diện với nhau, bộ vi xử lý, cơ sở dữ liệu, máy ảnh được bố trí trên mặt 
thứ nhất của chất nền trong suốt về mặt quang học và nguồn chiếu sáng. Nguồn chiếu 
sáng được bố trí trong vòng xung quanh máy ảnh trên mặt thứ nhất và có hoạt động 
chiếu sáng cho đối tượng được bố trí trên mặt thứ hai của chất nền trong suốt về mặt 
quang học. Hơn nữa, máy ảnh có hoạt động tương tác với bộ vi xử lý và cơ sở dữ liệu. 
Máy ảnh có hoạt động thu dẫn hình ảnh của đối tượng được bố trí trên mặt thứ hai của 
chất nền trong suốt về mặt quang học. Bộ vi xử lý có hoạt động tính toán kích thước và 
dạng hình học của đối tượng từ hình ảnh và tạo thuận lợi chấp nhận hoặc loại trừ đối 
tượng dựa trên tiêu chuẩn, thông số hoặc bảng định cỡ.  

 
  
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
80 

(11) 37180 

(21) 1-2013-02897 (51) 7 C01B  31/10, C10B  53/02 

(22) 13.09.2013 (43) 25.03.2014 
(30) 10-2012-0105126 21.09.2012 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.09.2013 
(75) DUK JA, PARK  (KR) 

158, Oegeumro, Seopomyeon, Sacheon-si, GyeongSangnamdo, Republic of Korea 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị sản xuất than tre hoạt tính 

  (57)   Sáng chế đề cập đến thiết bị sản xuất than tre hoạt tính có thể sản xuất than hoạt tính 
chất lượng cao có nhiều lỗ xốp nhỏ và diện tích bề mặt lớn. Thiết bị này có cấu tạo hình 
trụ tròn bao gồm lò đốt quay được đỡ bởi con lăn đỡ có thể quay được; buồng đốt được 
lắp ở phía cửa vào nạp liệu than tre của lò đốt quay; đường ống cấp khí hồi lưu được lắp 
bên trong lò đốt quay có chức năng thu hồi khí thải nhờ quạt gió nằm ở phía cửa xả của 
lò đốt quay và cấp khí hồi lưu chứa khí oxit cacbon; vỏ ngoài bao quanh bề mặt chu vi 
ngoài của lò đốt quay; ống cấp hơi nước được tạo ra trên bề mặt chu vi ngoài của lò đốt 
quay nối thông với vỏ ngoài để cấp hơi nước vào trong lò đốt quay; và lỗ cấp hơi nước 
cấp hơi nước theo chu kỳ quay của lò đốt quay, chỉ được mở thông khi khớp thông với 
ống cấp hơi nước theo chiều quay của lò đốt quay, được tạo ra bằng cách khoan trên bề 
mặt chu vi ngoài của lò đốt quay; ống cấp hơi nước và lỗ cấp hơi nước được tạo ra để có 
thể cấp hơi nước lên trên lỗ tỏa tròn của ống cấp khí hồi lưu bên trong lò đốt quay.  
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(11) 37181 

(21) 1-2013-02907 (51) 7 B02C  7/12 

(22) 16.09.2013 (43) 25.03.2014 
(30) 61/701,825 17.09.2012 US 

14/019,146 05.09.2013 US 
(71) ANDRITZ INC.  (US) 

One Namic Place, Glens Falls, NY 12801, United States of America 
(72) Luc Gingras (CA) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Mẫu dùng cho đoạn tấm lọc để gắn vào đĩa lọc và đoạn tấm 

lọc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đoạn tấm lọc với vùng chuyển tiếp liên tục mở rộng từ chu vi hoặc 
gần chu vi của tấm hầu như xoắn ốc về phía trục quay của tấm liền kề vùng thanh nghỉ.  
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(11) 37182 

(21) 1-2013-03020 (51) 7 A61K  31/4468, A61P  3/08, C07D  

211/58, A61P  5/48,  3/04,  3/06,  
3/10,  9/10,  3/00,  9/00,  9/04,  25/00,  
21/00,  9/12,  1/16,  7/00,  11/00,  
1/04,  1/00,  25/32,  25/30,  25/36 

(22) 23.02.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/US2012/026315 23.02.2012 (87) WO 2012/116176 30.08.2012 
(30) PCT/CN2011/00298 25.02.2011 CN 

61/466,070 22.03.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.02.2014 
(71) HELSINN HEALTHCARE SA  (CH) 

Via Pian Scairolo 9, CH-6912 Lugano/Pazzallo, Switzerland 
(72) GARCIA RUBIO, Silvina (UY), PIETRA, Claudio (IT), GIULIANO, Claudio (IT), LI, 

Zhigang (CN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hợp chất ure không đối xứng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I), chế phẩm chứa hợp chất này dùng để 
phòng ngừa và/hoặc điều trị các bệnh sinh lý gây ra bởi các thụ thể ghrelin.  
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(11) 37183 

(21) 1-2013-03024 (51) 7 A23L  1/01,  1/035 

(22) 12.03.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/IB2012/051157    12.03.2012 (87) WO/2012/131513 04.10.2012 
(30) 61/470,069 31.03.2011 US 

1109272.3 02.06.2011 GB 
(71) DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS  (DK) 

Langebrogade 1, P.O. Box 17, DK-1001 Copenhagen K Denmark 
(72) ALEXANDER, Jesse (US), NEDDERSEN, John (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm chống tạo bọt và thực phẩm ăn liền được bao gói 

chứa chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm kiểm soát độ tạo bọt cảm ứng nhiệt trong hệ thực phẩm 
khi hệ thực phẩm này được gia nhiệt, trong đó chế phẩm bao gồm este của axit béo của 
propylen glycol. Sáng chế cũng đề cập đến thực phẩm ăn liền được bao gói bao gồm chế 
phẩm này.  
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(11) 37184 

(21) 1-2013-03040 (51) 7 C02F  11/12,  11/14, B01D  33/01 

(22) 29.07.2011 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/US2011/045838 29.07.2011 (87) WO2012/118519 07.09.2012 
(30) 13/040,101      03.03.2011 US 
(71) HYDROPRESS HOLDINGS, LLC  (US) 

126 Avenue C, Springfield, Michigan 49037, United States of America 
(72) O'RATHALLAIGH, Dominic (IE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống và phương pháp loại bỏ nước ra khỏi bùn 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp loại bỏ nước ra khỏi bùn bao gồm việc 
trộn nguyên liệu pha trộn vào bùn và nén hỗn hợp này. Sáng chế cũng đề cập đến các 
bước trước và sau nén bổ sung. Sáng chế cũng đề cập đến các ví dụ về nguyên liệu pha 
trộn cụ thể và phương pháp sử dụng nguyên liệu này.  
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(11) 37185 

(21) 1-2013-03044 (51) 7 C07D  403/04, A61K  31/405,  

31/4192,  31/435, A61P  11/06, C07D  
471/04 

(62) 1-2011-02140   
(22) 19.02.2010 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/US2010/024713 19.02.2010 (87) WO/2010/099039 02.09.2010 
(30) 61/154,968       24.02.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.09.2013 
(71) 1. MERCK SHARP & DOHME CORP.  (US) 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907, United States of America 
2. MERCK CANADA INC.  (CA) 
16711 Trans-Canada Highway, Kirkland, QuÐbec H9H 3L1, Canada 

(72) BERTHELETTE, Carl (CA), BOYD, Michael (CA), COLUCCI, John (CA), 
VILLENEUVE, Karine (CA), METHOT, Joey (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất indol dùng làm chất đối kháng thụ thể của chất thu 

hút hóa học biểu hiện trên tế bào TH2 (CRTH2) 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I), hợp chất này là chất đối kháng của thụ 
thể prostanglandin D2 (pGD2), thụ thể của chất thu hút hóa học biểu hiện trên tế bào 
TH2 (CRTH2) và do vậy hữu ích dùng trong việc điều trị và/hoặc phòng ngừa bệnh do 
CRTH2 gây ra như bệnh hen.  
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(11) 37186 

(21) 1-2013-03060 (51) 7 A61K  31/166,  31/18,  31/44,  

31/4402, A61P  33/00,  33/02,  33/04,  
33/06,  33/10,  33/12, C07D  213/40,  
213/61 

(22) 01.03.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/JP2012/055190     01.03.2012 (87) WO/2012/118139 07.09.2012 
(30) 2011-045042     02.03.2011 JP 
(71) 1. THE UNIVERSITY OF TOKYO  (JP) 

3-1, Hongo 7-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8654, Japan 
2. NIHON NOHYAKU CO., LTD.  (JP) 
19-8, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8386, Japan 

(72) KITA, Kiyoshi (JP), SUWA, Akiyuki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm diệt nội ký sinh trùng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt nội ký sinh trùng chứa hợp chất carboxamit có công 
thức (I):  

 

 
 

hoặc 
muối của nó làm thành phần hoạt tính. 
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(11) 37187 

(21) 1-2013-03061 (51) 7 C22C  38/00, C21D  9/46, C22C  

38/58, H05K  3/12 
(22) 30.03.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/JP2012/058700     30.03.2012 (87) WO/2012/133833 04.10.2012 
(30) 2011-078322     31.03.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.09.2013 
(71) NISSHIN STEEL CO., LTD.  (JP) 

4-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008366, Japan 
(72) Naoki HIRAKAWA (JP), Hiroshi FUJIMOTO (JP), Kouki TOMIMURA (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAI HAN CO., LTD.) 
(54) Tấm thép không gỉ dùng làm tấm chắn bằng kim loại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép không gỉ dùng làm tấm chắn bằng kim loại mà có độ cứng 
và độ bền cao, có thể sản xuất được với chi phí thấp, tạo ra ít xỉ nhằm thu được sản lượng 
cao. Tấm thép này bao gồm, theo % khối lượng, C 0,15 hoặc thấp hơn, Si 2,0 hoặc thấp 
hơn, Mn 4,0 hoặc thấp hơn, P 0,04 hoặc thấp hơn, Cr nằm trong khoảng từ 10 đến 20, N 
tới 0,12 và lượng còn lại là sắt và các tạp chất không thể tránh được. Tấm thép này có trị 
số ymax nằm trong khoảng từ 70 đến 90 và có cấu trúc hai pha ferit và mactensit. Nhiệt 
độ kết thúc đông đặc là 14500C hoặc cao hơn. Ngoài ra, khoảng nhiệt độ cùng tồn tại hai 
pha rắn-lỏng trong quá trình đông đặc từ trạng thái nóng chảy là 300C hoặc thấp hơn.  
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(11) 37188 

(21) 1-2013-03099 (51) 7 B07C  5/06,  5/12,  5/16, B65H  

43/04, H01M  10/42,  10/04 
(22) 24.05.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/AT2012/000147 24.05.2012 (87) WO 2012/167289 13.12.2012 
(30) A 858/2011      09.06.2011 AT 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.10.2013 
(71) ROSENDAHL MASCHINEN GMBH  (AT) 

Schachen 57, 8212 Pischelsdorf, Austria 
(72) JANSKY, Franz Albert (AT), PROKOP, Rainer  (AT), ARZT, Christian (AT) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị kiểm tra bao gói điện cực pin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp để kiểm tra bao gói điện cực pin (12,13), các bao gói 
điện cực pin được vận chuyển giữa các băng tải (5,6) trong khi ép đến một độ dày nhất 
định, và lực cần thiết thể ép được phát hiện bằng các tế bào đo (14) trong khi các bao 
gói điện cực pin đang được vận chuyển, các tế bào đo được liên kết với một tấm ép (11) 
được liên kết với một trong các băng tải (5). Nếu lực nói trên lệch khỏi giá trị quy định, 
các bao gói điện cực pin được xác định là bị lỗi và bị đẩy ra. Sáng chế cũng đề cập đến 
thiết bị để thực hiện phương pháp này.  
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(11) 37189 

(21) 1-2013-03108 (51) 7 C07K  14/415, C12N  15/82 

(22) 21.03.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/US2012/029990 21.03.2012 (87) WO2012/134921 04.10.2012 
(30) 61/467,875      25.03.2011 US 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC  (US) 

800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, MO 63167, United States of America 
(72) FLASINSKI, Stanislaw (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phân tử ADN điều hòa sự biểu hiện gen ở thực vật và thực vật 

chuyển chứa phân tử này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến các phân tử ADN và các cấu trúc mới, bao gồm các trình tự 
nucleotit của chúng, hữu ích để điều biến sự biểu hiện của gen ở thực vật và tế bào thực 
vật. Sáng chế cũng đề xuất thực vật chuyển gen, tế bào thực vật, các phần của thực vật, 
hạt và sản phẩm hàng hóa bao gồm phân tử ADN được liên kết chặt chẽ với 
polynucleotit có thể sao chép khác loại, cùng với các phương pháp sử dụng chúng.  
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(11) 37190 

(21) 1-2013-03111 (51) 7 C07D  237/14,  401/04, A01N  43/58

(22) 04.04.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/EP2012/056162 04.04.2012 (87) WO2012/136703 11.10.2012 
(30) 1106062.1      08.04.2011 GB 
(71) SYNGENTA LIMITED  (GB) 

European Regional Centre, Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford Surrey 
GU2 7YH (GB) 

(72) DALLIMORE, Jonathan Wesley Paul (GB) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất diệt cỏ, chế phẩm diệt cỏ và phương pháp kiểm soát 

cỏ dại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất diệt cỏ mới có công thức (I),  
 

  
 
hoặc muối chấp nhận được trong nông nghiệp của hợp chất nói trên trong đó R1, R2, A1, 
Ra, Rb, Rc và Rd như được xác định trong tài liệu này. Sáng chế còn đề cập đến các hợp 
phần có chứa các hợp chất diệt cỏ, và đến việc sử dụng chúng để kiểm soát cỏ dại, cụ thể 
là trong gieo, trồng thực vật hữu ích.  
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(11) 37191 

(21) 1-2013-03121 (51) 7 A61K  39/09,  39/21,  39/295, A61P  

31/18 
(22) 06.04.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/IB2012/000857        06.04.2012 (87) WO/2012/137071 11.10.2012 
(30) PCT/CN2011/072481 06.04.2011 CN 

61/534,088 13.09.2011 US 
PCT/CN2012/070761 30.01.2012 CN 
61/609,051 09.03.2012 US 

(71) 1. BIOVAXIM LIMITED  (GB) 
Finsgate 5-7 Cranwood Street, EC1 V9EE London, United Kingdom 
2. UNIVERSITE PARIS DESCARTES  (FR) 
12, rue de I'Ecole de Medecine, F-75006 PARIS, France 
3. INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT (IRD)  (FR) 
Le Sextant - 44, bd de Dunkerque, CS 90009, F-13000 MARSEILLE, France 

(72) ANDRIEU, Jean-Marie (FR), LU, Louis (FR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm và kit dùng để ngăn ngừa và/hoặc điều trị bệnh HIV 

ở người 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa hỗn hợp của kháng nguyên HIV đặc hiệu và vi 
khuẩn sống không gây bệnh. Kháng nguyên HIV đặc hiệu này bao gồm một hoặc nhiều 
epitop từ protein Gag và/hoặc Pol và tốt hơn là ở dạng hạt. Vi khuẩn đã nêu tốt hơn là 
Lactobacillus plantarum. Dược phẩm này là hữu dụng để ngăn ngừa và/hoặc điều trị 
bệnh HIV ở người. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến kit dùng để ngăn ngừa và/hoặc 
điều trị bệnh HIV ở người.  
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(11) 37192 

(21) 1-2013-03125 (51) 7 H04W  8/18, G06F  17/00 

(22) 02.03.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/CA2012/000186 02.03.2012 (87) WO2012/119222 13.09.2012 
(30) 13/043,869      09.03.2011 US 
(71) ASSET SCIENCE LLC  (US) 

1631 East Saint Andrew Place, Santa Ana, California 92705, United States of America 
(72) Eric Jean-Paul ARSENEAU (CA), Jonathan Paul HYLANDS (CA) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Hệ thống và phương pháp thử nội dung của thiết bị truyền 

thông di động 

  (57)    Sáng chế đề cập tới hệ thống và phương pháp thử nội dung về người sử dụng của các 
thiết bị truyền thông di động xác định. Theo một khía cạnh, sáng chế đề xuất phương 
pháp thử nội dung về người sử dụng của các thiết bị truyền thông di động xác định bao 
gồm các bước tạo ra ít nhất một ảnh mẫu kết hợp với ít nhất một màn hình giao diện 
người sử dụng đồ họa ("GUI") của thiết bị truyền thông di động mẫu tương ứng với thiết 
bị truyền thông di động xác định, nhận ít nhất một ảnh thử kết hợp với ít nhất một màn 
hình GUI của thiết bị truyền thông di động xác định, so sánh ảnh thử với ảnh mẫu, và 
xác định xem liệu nội dung về người sử dụng thiết bị truyền thông di động xác định có 
khác với nội dung mong muốn của thiết bị truyền thông di động mẫu hay không.  
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(11) 37193 

(21) 1-2013-03126 (51) 7 H04W  8/18 
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1631 East Saint Andrew Place, Santa Ana, California 92705, United States of America 
(72) Eric Jean-Paul ARSENEAU (CA), Jonathan Paul HYLANDS (CA) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Hệ thống và phương pháp thay đổi nội dung của thiết bị 

truyền thông di động 

  (57)    Sáng chế đề xuất hệ thống và phương pháp thay đổi nội dung của các thiết bị truyền 
thông di động. Phương pháp này bao gồm các bước thiết lập truyền thông dữ liệu giữa ít 
nhất một thiết bị truyền thông di động từ ít nhất một nhà sản xuất và máy tính phối hợp, 
ít nhất một thiết bị truyền thông di động có nội dung lưu trong đó, tạo ra ít nhất một 
môđun thay đổi nội dung dành cho ít nhất mỗi một thiết bị truyền thông di động, môđun 
thay đổi nội dung bao gồm các thao tác có khả năng thực hiện để thay đổi nội dung của 
thiết bị truyền thông di động đó, tạo ra ít nhất một quy trình thay đổi riêng cho thiết bị 
dành cho thiết bị truyền thông di động đó, quy trình thay đổi bao gồm một hoặc nhiều 
thao tác được chọn trong số các thao tác của môđun thay đổi nội dung và lệnh thực hiện 
một hoặc nhiều thao tác được chọn, và thực hiện ít nhất một thao tác trong số các thao 
tác được chọn trên cơ sở ít nhất một quy trình thay đổi riêng cho thiết bị để thay đổi nội 
dung của thiết bị truyền thông di động đó.  
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8-1, Akashi-cho, Tokyo 104-0044, Japan 
(72) SADAKANE Tadayoshi (JP), HARA Yusuke (JP), ITO Hiroshi  (JP), MURAMATSU 

Hiroshi  (JP), YAMAGUCHI Takashi  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Dầu và chất béo chưng cất phân đoạn từ cây cọ, chế phẩm dầu 

và chất béo và sản phẩm thực phẩm chứa chúng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dầu và chất béo được chưng cất phân đoạn từ cây cọ có tỷ lệ hàm 
lượng tripalmitin trên triglxerit là 70-90% theo trọng lượng và hàm lượng axit béo 
không bão hòa trên tổng axit béo là 1-8% trọng lượng. Dầu và chất béo chứa một phần 
cứng thu được bằng cách, ví dụ, thực hiện hoạt động kết tinh của siêu stearin của cây cọ 
với chỉ số i-ốt 10-17 để huyền phù SFC là 20% hoặc ít hơn, và chưng cất huyền phù để 
sản lượng phần cứng là 26% tính theo trọng lượng hoặc ít hơn. Tốt hơn là chưng cất 
phân đoạn được thực hiện để số giá trị của sản lượng phần cứng/huyền phù SFC là 10 
hoặc ít hơn. Sáng chế cũng đề cập tới chế phẩm dầu và chất béo và sản phẩm thực phẩm 
chứa chúng.  
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(21) 1-2013-03175 (51) 7 A61C  15/00,  19/06 

(22) 09.03.2011 (43) 25.03.2014 
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(72) PATEL Madhusudan  (GB), BOYD Thomas J.  (US), JIMENEZ Eduardo J.  (US), 

KENNEDY Sharon  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ làm sạch kẽ răng 

  (57)    Sáng chế đề cập tới dụng cụ làm sạch kẽ răng có khả năng cấp chất lưu chăm sóc răng 
miệng tới chi tiết làm sạch nhờ tác động mao dẫn. Dụng cụ làm sạch kẽ răng theo sáng 
chế có thể bao gồm: vỏ tạo thành phần chứa bên trong chứa chất lưu chăm sóc răng 
miệng; bộ phận cấp nhô ra khỏi vỏ, bộ phận cấp bao gồm thân và ít nhất một chi tiết 
chải sạch răng nhô ra khỏi thân; và trong đó thân bao gồm chất liệu mao dẫn kéo dài vào 
trương phần chứa để được nối thông chất lưu với chất lưu chăm sóc răng miệng sao cho 
chất liệu mao dẫn của thân sẽ cấp chất lưu chăm sóc răng miệng từ phần chứa tới ít nhất 
một chi tiết chải sạch răng nhờ tác động mao dẫn.  
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(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH  (DE) 

Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Germany 
(72) GSCHWIND, Andreas (DE), OTT, Rene Georg  (AT), BOUCNEAU, Joachim  (BE), 

BUYSE, Mane-Ange  (BE), DEPLA, Erik  (BE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phân tử gắn kết đặc hiệu kép gắn kết với yếu tố tăng trưởng 

nội mạc mạch máu (VEGF) và Angiopoietin2 (Ang2) và dược phẩm 

chứa phân tử này để điều trị bệnh ung thư 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các phân tử gắn kết đặc hiệu kép gắn kết với yếu tố tăng trưởng nội 
mạc mạch máu (VEGF) và Angiopoietin2 (Ang2), tốt hơn là ở dạng miền biến đổi đơn 
lẻ globulin miễn dịch tương tự VHH và kháng thể miền, và dược phẩm chứa các phân tử 
này. Dược phẩm theo sáng chế là hữu ích để điều trị các bệnh có liên quan đến các tác 
dụng qua trung gian VEGF và/hoặc Ang2 đối với sự hình thành mạch. Ngoài ra, sáng 
chế cũng đề cập đến các phân tử axit nucleic mã hóa các phân tử gắn kết đặc hiệu kép, tế 
bào vật chủ chứa phân tử axit nucleic mã hóa này và phương pháp sản xuất chúng.  
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(72) HILPERT, Hans (CH), WOSTL, Wolfgang (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất 1,3 oxazin dùng làm chất ức chế BACE1 và/hoặc BACE2 

và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất 4-(3-amino-phenyl)-5,6-dihydro-4H-[1,3]oxazin-2- 
ylamin có công thức I  
 

  
 
có hoạt tính ức chế BACE1 và/hoặc BACE2, quy trình sản xuất chúng, dược phẩm chứa 
hợp chất này. Các hợp chất hoạt tính của sáng chế có tác dụng trong việc điều trị bệnh 
và/hoặc phòng bệnh, chẳng hạn bệnh Alzheimer và bệnh đái tháo đường typ 2.  

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
98 

(11) 37198 

(21) 1-2013-03210 (51) 7 C12N  1/14, C07K  1/30,  14/39 

(22) 16.09.2011 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/US2011/052022 16.09.2011 (87) WO 2012/128786 27.09.2012 
(30) 13/051,646      18.03.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.10.2013 
(71) ALLTECH, INC.  (US) 

3031 Catnip Hill Pike, Nicholasville, Kentucky 40356, United States of America 
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GHOROGHCHlAN, Paiman, P. (US), OSTERTAG, Eric, M. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp phần chứa selenoglycoprotein hòa tan và phương pháp 

điều chế selenoglycoprotein này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp phần selen hòa tan được và các phương pháp sản xuất, tách và 
tinh chế chúng. Cụ thể, sáng chế đề xuất các phương pháp điều chế selenoglycoprotein 
tan được trong nước (ví dụ, bằng cách chiết sclenoglycoprotein từ nấm men được làm 
giàu selen), các phương pháp bổ trợ hợp phần thiếu hụt selen bằng cách trộn 
selenoglycoprotein tan được trong nước với hợp phần thiếu hụt selen này, hợp phần chứa 
selenoglycoprotein tan được trong nước và các phương pháp sử dụng hợp phần này.  
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(72) HUFFA Bruce (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu cấp sợi phối hợp dùng cho máy dệt kim 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu cấp sợi phối hợp dùng cho máy dệt kim và máy dệt kim sử 
dụng cơ cấu này. Phụ kiện dệt kim có thể lắp sợi đơn cài ngang. Cơ cấu cấp sợi phối hợp 
có thể được dùng để cài ngang sợi đơn bên trong phụ kiện dệt kim. Ví dụ, cơ cấu cấp sợi 
phối hợp có thể có cần cấp sợi chuyển động tịnh tiến giữa vị trí co lại và vị trí kéo dài. 
Khi chế tạo phụ kiện dệt kim, cơ cấu cấp sợi cài ngang sợi đơn khi cần cấp sợi nằm ở vị trí 
kéo dài, và sợi đơn không có trong phụ kiện dệt kim khi cần cấp sợi nằm ở vị trí co lại.  

 
 
 

  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
100 

(11) 37200 

(21) 1-2013-03261 (51) 7 A61K  9/107,  47/14 

(22) 20.04.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/EP2012/057231 20.04.2012 (87) WO/2012/143486 26.10.2012 
(30) 11163570.2 22.04.2011 EP 

61/479,007 26.04.2011 US 
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(72) MOMBARG, Erwin (NL) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm có tính kháng nguyên và dầu được sử dụng để sản 

xuất chế phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm có tính kháng nguyên chứa kháng nguyên sinh học, trong 
đó chế phẩm này chứa dầu chứa este axit béo của axit eleostearic làm thành phần cơ 
bản. Sáng chế con đề cập đến dầu chứa este axit béo của axit eleostearic làm thành phần 
cơ bản để sử dụng trong việc sản xuất chế phẩm có tính kháng nguyên.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp điều chỉnh quá trình hàn hồ quang lập trình 

trước và thiết bị đo thông số mối hàn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị điều chỉnh quá trình hàn. Cảm biến laze để 
quét các phần hàn trước khi hàn để điều chỉnh các thông số hàn hồ quang lập trình trước. 
Thiết bị cảm biến laze loại "dòng" chiếu dòng tia laze vào cửa sổ hoạt động cố định. 
Dòng laze tạo ra dòng phản xạ bất cứ thứ gì dòng laze "nhìn thấy" trong cửa sổ hoạt 
động. Bằng phương pháp tam giác, khoảng cách chính xác từ đối tượng đến dòng laze có 
thể được đo tại bất kỳ điểm nào dọc theo "dòng" tia laze. Số đo góc vát hàn được lưu trữ 
trong phương tiện lưu trữ điện tử và bộ xử lý dữ liệu. Các số đo đã lưu trữ và xử lý được 
sử dụng kết hợp với thiết bị hàn tự động để điều chỉnh các thông số hàn theo yêu cầu. 
Bởi vì hình dạng hình học mối nối/mối hàn chính xác được biết đến với tất cả các phần 
của mối hàn, thiết bị hàn theo sáng chế có thể đáp ứng hay "thích ứng" với sự thay đổi 
của mối hàn.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm virut sống được làm giảm độc lực, phương pháp và 

kit để làm giảm sự bất hoạt của chế phẩm virut này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các phương pháp và chế phẩm virut sống. Theo một số phương án, 
sáng chế đề xuất chế phẩm virut sống được làm giảm độc lực bao gồm, nhưng không chỉ 
giới hạn ở một hoặc nhiều virut sống đã được làm giảm độc lực và chế phẩm làm giảm 
sự bất hoạt và/hoặc sự thoái biến của virut sống đã được làm giảm độc lực. Theo một số 
phương án khác, sáng chế đề xuất chế phẩm virut sống được làm giảm độc lực mà có thể 
được sử dụng làm chế phẩm vacxin. Trong một số chế phẩm theo sáng chế, chế phẩm 
virut sống được làm giảm độc lực có thể chứa ít nhất một hydrat cacbon, ít nhất một 
protein và ít nhất một chất hoạt động bề mặt có trọng lượng phân tử cao để làm giảm sự 
bất hoạt và/hoặc sự thoái biến của virut sống đã được làm giảm độc lực.  
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(11) 37203 

(21) 1-2013-03339 (51) 7 A01N  47/02,  53/00, A01P  7/04 

(22) 08.03.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/IL2012/000113     08.03.2012 (87) WO/2012/127460 27.09.2012 
(30) 61/466,593     23.03.2011 US 
(71) MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD.  (IL) 

P.O. Box 60, Beer Sheva, 84100, Israel 
(72) DOTAN, Assaf (IL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp phòng trừ côn trùng trong nông nghiệp và chế 

phẩm được sử dụng trong phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm trừ sâu, cụ thể hơn là chế phẩm có tác dụng hiệp đồng để 
kiểm soát côn trùng trong nông nghiệp.  
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(21) 1-2013-03358 (51) 7 E03D 3/10 

(22) 25.10.2013 (43) 25.03.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.10.2013 
(71) Công ty cổ phần thiết bị Tân Phát  (VN) 

Số 168 Phan Trọng Tuệ, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Trung Phong (VN) 
(54) Bộ truyền tải chất thải sử dụng trên toa xe đường sắt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ truyền tải chất thải sử dụng trên toa xe đường sắt dùng để dẫn 
động phân, chất thải, nước thải trên toa xe đường sắt đến bể xử lý vi sinh, bằng công 
nghệ vi sinh yếm khí chất thải sẽ chuyển thành nước không ô nhiễm và thải ra ngoài môi 
trường. Bộ truyền tải chất thải sử dụng trên toa xe đường sắt bao gồm: nhà vệ sinh (10), 
cụm cơ cấu đẩy (20) thùng chứa và xử lý chất thải (30). Nhà vệ sinh (10) gồm tủ điện 
(1), thùng chứa (2). Khi đi vệ sinh xong ấn nút xả nước (2.1) nằm trên thùng chứa (2) 
đồng thời đóng mạch điện trên tủ (1) làm mô tơ (3) quay. Nhờ việc liên kết với nhau 
bằng mối ghép then khi mô tơ (3) quay sẽ truyền chuyển động tới cơ cấu trục vít xoắn. 
Đồng thời quá trình xả nước sẽ đẩy phân và chất thải qua xi phông (4) sang bình chứa 
phụ (5) rồi xuống cơ cấu trục vít xoắn (6). Cơ cấu trục vít xoắn sẽ đẩy phân và chất thải 
qua đường ống dẫn (7) tới thùng xử lý chất thải (8). Quá trình vận hành này hoạt động 
trong 15 giây sau đó hệ thống mạch điện tự động ngắt điện toàn bộ hệ thống sẽ dừng 
hoạt động, kết thúc quá trình truyền đẩy chất thải.  
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(11) 37205 

(21) 1-2013-03369 (51) 7 C04B  28/02 

(22) 26.03.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/JP2012/058777    26.03.2012 (87) WO/2012/133870 04.10.2012 
(30) 2011-070463 28.03.2011 JP 

2011-140368 24.06.2011 JP 
(71) KAO CORPORATION  (JP) 

14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 
(72) YOSHINAMI, Yusuke (JP), HAMAI, Toshimasa (JP), KAWAKAMI, Hiroyuki (JP), 

YOSHIKAWA, Yohei (JP) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Phương pháp sản xuất vật liệu được xử lý từ chế phẩm cứng 

trong nước và chế phẩm thu được từ phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất vật liệu được xử lý từ chế phẩm cứng trong 
nước được điều chế bằng cách trộn glyxerol, xi măng và nước, chế phẩm cứng trong 
nước chứa ion sulfat, phương pháp bao gồm bước 1 là bước điều chế chế phẩm cứng 
trong nước để tỷ lệ phân tử gam của ion sulfat với glyxerol, ion sulfatlglyxerol, là 5,0 
đến 20 và hàm lượng của ion sulfat là 3,0 đến 15 phần tính theo trọng lượng đến 100 
phần tính theo trọng lượng của xi măng; và bước 2 là bước hóa già và xử lý chế phẩm 
cứng trong nước đã thu được ở bước 1.  
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(11) 37206 

(21) 1-2013-03375 (51) 7 C07D  413/10,  413/14, A61K  

31/454,  31/5377, A61P  29/00,  
35/00,  37/06,  9/10 

(22) 10.04.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/EP2012/056470 10.04.2012 (87) WO2012/140020 18.10.2012 
(30) 11305433.2 12.04.2011 EP 
(71) 1. BIOPROJET  (FR) 

30, rue des Francs Bourgeois, F-75003 Paris, France 
2. SUN PHARMA ADVANCED RESEARCH COMPANY LTD  (IN) 
17/B, Mahal Industrial Estate Mahakali Caves Road Andheri (E) Mumbai, 400093, 
INDIA 

(72) CAPET Marc  (FR), BERREBI-BERTRAND Isabelle (FR), ROBERT Philippe (FR), 
SCHWARTZ, Jean-Charles (FR), LECOMTE Jeanne-Marie (FR), THENNATI 
Rajamannar (IN), PAL Ranjan Kumar  (IN), SAMANTA Biswajit  (IN), PILLAI 
Muthukumaran Natarajan (IN), DESAI Japan Nitinkumar  (IN), RANA Dijixa 
Chandubhai (IN), PRAJAPATI Kaushik Dhanjubhai (IN), PATHAK Sandeep 
Pankajbhai (IN), PANCHAL Bhavesh M. (IN), ARADHYE Jayraj D. (IN) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất axit piperiđinyl monocarboxylic có tác dụng làm 

chất chủ vận thụ thể sphingoin-1-phosphat (S1P1), dược phẩm 

chứa hợp chất này và quy trình điều chế nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có tác dụng làm các chất chủ vận thụ thể S1P (sphingosin-
1-phosphat), dược phẩm chứa các hợp chất này để sử dụng trong y học và quy trình điều 
chế chúng.  
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(11) 37207 

(21) 1-2013-03377 (51) 7 A01N  33/00,  33/06,  43/713 

(22) 28.03.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/US2012/030981 28.03.2012 (87) WO2012/135366  04.10.2012 
(30) 61/469,044 29.03.2011 US 

13/429,414 23.03.2012 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.03.2014 
(71) STOLLER ENTERPRISES, INC.  (US) 

4001 W. Sam Houston PKWY N., Suite 100, Houston, TX 77043, United States of 
America 

(72) STOLLER, Jerry; (US), LIPTAY, Albert (US), SALZMAN, Ronald (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm và phương pháp làm giảm quá trình tự tiêu ở cây 

trồng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm và phương pháp làm giảm quá trình tự tiêu và/hoặc quá 
trình chết tế bào xảy ra ở các tế bào mới phát triển của cây trồng ở điều kiện sinh trưởng 
bất lợi do môi trường, như nhiệt độ cao. Việc phun xytokinin ngoại sinh, tốt hơn là 
kinetin, vào rễ hoặc tán lá (nghĩa là, hoa và lá) của cây đã được phát hiện là có khả năng 
vượt qua, hoặc ít nhất là làm giảm phần lớn quá trình tự tiêu khi cây được phun vào thời 
kỳ ngay trước hoặc trong khi cây ra hoa. Các kết quả thử nghiệm đã chỉ ra rằng quá 
trình tự tiêu do nhiệt độ cao gây ra, và quá trình chết tế bào mới sau đó, là hệ quả của sự 
thiếu hụt xytokinin trong mô cây. Việc phun kali ở nồng độ thấp cùng với xytokinin tạo 
ra tác dụng hiệp đồng bằng cách khuếch đại tác dụng của xytokinin để làm giảm quá 
trình tự tiêu và gia tăng năng suất cây trồng.    
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(11) 37208 

(21) 1-2013-03379 (51) 7 A61K  31/337,  31/519, A61P  35/00 

(22) 02.04.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/GB2012/050736 02.04.2012 (87) WO2012/131399 04.10.2012 
(30) 61/470,668      01.04.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.10.2013 
(71) ASTRAZENECA AB  (SE) 

SE-151 85 Sodertalje, Sweden 
(72) DAVIES, Barry, Robert (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hỗn hợp bao gồm (S)-4-amino-N-(1-(4-clophenyl)-3-hyđroxypropyl)-1-

(7H-pyrolo[2,3-d]pyrimi®in-4-yl)piperi®in-4-carboxamit và taxan, 

dược phẩm, sản phẩm dược và bộ kít chứa chúng 

  (57)  Sáng chế đề cập đến hỗn hợp bao gồm (S)-4-amino-N-(1-(4-clophenyl)-3- 
hyđroxypropyl)-1-(7H-pyrolo[2,3-d]pyrimiđin-4-yl)piperiđin-4-carboxamit, hoặc muối 
dược dụng của nó, dưới đây được gọi là "Hợp chất có công thức (I)", và taxan. Taxan 
bao gồm các thuốc điều trị bệnh ung thư đã được phát triển như docetaxel (TaxotereTM) 
và paclitaxel (TaxolTM). Hỗn hợp này có thể được dùng trong điều trị hoặc điều trị dự 
phòng bệnh ung thư. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm, sản phẩm dược chứa hợp 
chất có công thức (I) và taxan. Sáng chế cũng mô tả phương pháp điều trị bao gồm bước 
cho động vật máu nóng, như người, dùng đồng thời, lần lượt hoặc riêng rẽ hợp chất có 
công thức (I) và taxan. Sáng chế cũng đề cập đến bộ kít bao gồm hợp chất có công thức 
(I) và taxan, tuỳ ý với hướng dẫn sử dụng.  
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(21) 1-2013-03385 (51) 7 C07K  19/00, A61K  39/145,  

39/385, A61P  31/16,  37/04, C07K  
14/285, C12N  15/00, C12P  21/02 

(22) 12.04.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/CA2012/050236 12.04.2012 (87) WO/2012/139225 18.10.2012 
(30) 61/474,779 13.04.2011 US 

61/534,012 13.09.2011 US 
(71) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.  (BE) 

Rue de 1' Institut 89, B-1330 Rixensart, Belgium 
(72) BLAIS, Normand (CA), LABBE, Steve (CA), POOLMAN, Jan (NL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Protein dung hợp, chế phẩm miễn dịch chứa protein dung hợp 

này và vacxin chứa chế phẩm miễn dịch này 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm chứa protein E và Pilin A của Haemophilus influenzae. Cụ 
thể hơn là, sáng chế đề xuất protein dung hợp và chế phẩm miễn dịch chứa protein E và 
PilA, vacxin chứa chế phẩm miễn dịch này và sử dụng chúng để điều trị.  
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(21) 1-2013-03386 (51) 7 G06Q  50/00, H02J  3/00 

(22) 28.03.2011 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/JP2011/057594     28.03.2011 (87) WO 2012/131869 04.10.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.10.2013 
(71) THE CHUGOKU ELECTRIC POWER CO., INC.  (JP) 

4-33, Komachi, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima 730-8701, Japan 
(72) OE, Ryuji (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị, phương pháp và phương tiện lưu trữ chứa chương 

trình điều chỉnh kế hoạch nhu cầu điện 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị, phương pháp và thiết bị lưu trữ chứa chương trình điều 
chỉnh kế hoạch nhu cầu điện. Trong đó, thiết bị điều chỉnh phân phối tải điện tiết kiệm 
(10) tiếp nhận sản lượng thủy điện tối ưu, nhu cầu tối ưu và giá điện tối ưu từ thiết bị 
hoạch định cung-cầu (23), tiếp nhận sản lượng thủy điện đã được hoạch định được hoạch 
định bởi các thiết bị hoạch định mực nước (21) và tiếp nhận nhu cầu đã được hoạch định 
được hoạch định bởi thiết bị điều khiển sạc (22). Thiết bị điều chỉnh phân phối tải điện 
tiết kiệm (10) giảm đến mức thấp nhất giá điện tại thời gian mà ở đó sản lượng thủy điện 
được hoạch định vượt quá sản lượng tối ưu và làm cho các thiết bị hoạch định mực nước 
(21) hoạch định lại sản lượng thủy điện và nâng giá điện tại thời gian mà ở đó nhu cầu 
được hoạch định vượt quá nhu cầu tối ưu và làm cho thiết bị điều khiển sạc (22) hoạch 
định lại lượng cầu.  
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(86) PCT/CN2012/076599 07.06.2012 (87) WO 2012/167737 13.12.2012 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.10.2013 
(71) YICHANG JINGWEI TEXTILE MACHINERY CO., LTD.  (CN) 

No. 5, Jucheng Road, Wujiagang District Yichang, Hubei 443001, China 
(72) YANG, Huaming  (CN), LU, Guoxing (CN), PAN, Song  (CN), YANG, Huanian  

(CN), REN, Xiaojun (CN), ZHANG, Jinpeng (CN), XU, Jinjia (CN) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Máy xe sợi và phương pháp điều chỉnh thiết bị căng sợi bên 

ngoài 

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy xe sợi và phương pháp để điều chỉnh sức căng sợi bên ngoài 
bằng cách điều chỉnh sức căng sợi bên ngoài để kiểm soát hình dạng quả bóng, do đó 
tiết kiệm năng lượng. Máy xe sợi này sử dụng một thiết bị căng sợi bên ngoài (4) để 
điều chỉnh sức căng sợi bên ngoài. Trong giai đoạn đầu khi các trục chính (3) được bật, 
động cơ (2) điều khiển trục chính để các sợi bên ngoài đồng bộ xoay, tạo thành hình 
dạng một quả bóng. Khi động cơ đạt đến một tốc độ ổn định để sản xuất, hình dạng quả 
bóng được tạo bởi các sợi bên ngoài cũng sẽ được ổn định. Sau đó góc quấn của sợi bên 
ngoài trên các đĩa lưu giữ sợi (10) là 180o-360o. Do có sự điều chỉnh độ căng sợi bằng 
thiết bị căng sợi bên ngoài, nên góc quấn sợi được tạo ra bởi các sợi bên ngoài xung 
quanh đĩa lưu giữ sợi giảm đến 0o. Hình dạng quả bóng nhỏ dán lại, tiếng ồn thiết bị 
giảm, và mức tiêu thụ điện năng được giảm xuống, do đó tiết kiệm năng lượng.  

 
 

  
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
112 

(11) 37212 

(21) 1-2013-03425 (51) 7 C01B  31/20,  3/38,  3/52, C10G  

2/00 
(22) 22.03.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/JP2012/001966    22.03.2012 (87) WO2012/132337 04.10.2012 
(30) 2011-078808    31.03.2011 JP 
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2. INPEX CORPORATION  (JP) 

Akasaka Biz Tower, 5-3-1, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 1076332, Japan 

3. JX Nippon Oil & Energy Corporation  (JP) 

6-3, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008162, Japan 

4. Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.  (JP) 

1-7-12, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 1000005, Japan 

5. COSMO OIL CO., LTD.  (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo 1058528, Japan 

6. NIPPON STEEL & SUMIKIN ENGINEERING CO., LTD.  (JP) 

Osaki Center Building, 1-5-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 1418604, Japan 

7. CHIYODA CORPORATION  (JP) 

4-6-2, Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 2208765, Japan 
(72) WAKAMATSU Shuhei (JP), YAGI Fuyuki (JP), MIKURIYA Tomoyuki (JP), 

KAWAZUISHI Kenichi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp ngăn ngừa nhiễm tạp kim loại của thiết bị sản 

xuất khí tổng hợp trong quy trình hóa lỏng khí 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp ngăn ngừa nhiễm tạp kim loại của thiết bị sản xuất khí 
tổng hợp trong quy trình hóa lỏng khí (GTL) bao gồm bước sản xuất khí tổng hợp bằng 
cách cho khí thiên nhiên và khí chứa hơi nước và/hoặc cacbon đioxit phản ứng với nhau 
để trùng chỉnh trong thiết bị sản xuất khí tổng hợp, trong đó, ở thời điểm tách và thu 
gom cacbon đioxit chứa trong khí tổng hợp thu được ở bước sản xuất khí tổng hợp và tái 
tuần hoàn cacbon đioxit đã được tách và thu gom làm khí nguyên liệu cho phản ứng 
trùng chỉnh ở bước sản xuất khí tổng hợp, nồng độ niken trong cacbon đioxit tái tuần 
hoàn không cao hơn 0,05ppm thể tích.  

 

  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
113 

(11) 37213 

(21) 1-2013-03448 (51) 7 D01F  1/10, D01D  5/08 

(22) 29.03.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/KR2012/002323 29.03.2012 (87) WO 2012/134192 04.10.2012 
(30) 10-2011-0029796 31.03.2011 KR 

10-2012-0013558 10.02.2012 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.10.2013 
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2. SEOK, MYEONG-HO  (KR) 
246-14, Muk-dong, Junrang-ku, Seoul, Republic of Korea 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xơ tổng hợp chứa axit béo thực vật và phương pháp sản xuất 

nó 

  (57)    Sáng chế đề cập đến xơ tổng hợp chứa axit béo thực vật và phương pháp sản xuất nó. 
Phương pháp này bao gồm việc bổ sung axit béo thực vật với lượng nằm trong khoảng từ 
0,1 đến 10,0% khối lượng vào polyme kéo sợi; và kéo sợi theo phương pháp nóng chảy 
polyme đã được bổ sung axit béo thực vật này. Xơ tổng hợp này chứa axit béo thực vật 
với lượng nằm trong khoảng từ 0,01 % đến 10,0% khối lượng, và phát ra mùi hương thực 
vật. Ngoài các đặc tính vật lý cơ bản gồm độ bền và độ giãn tốt hơn xơ tổng hợp thông 
thường, xơ tổng hợp này còn thể hiện độ xốp sợi, độ đàn hồi, độ trắng, cảm giác dễ chịu 
khi sờ, độ hút ẩm, độ ăn màu, và độ bóng tuyệt vời. Ngoài ra, sợi này có tính chống tĩnh 
điện cao và tỏa ra mùi hương thực vật, nên có thể dùng làm nguyên liệu cho quần áo làm 
bằng chất liệu cao cấp.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm mỏng chứa màng alginat và phương pháp sản xuất tấm 

mỏng này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tấm mỏng chứa màng alginat và phương pháp sản xuất tấm mỏng. 
Nền mang tấm mỏng được sử dụng để hấp thụ chất lỏng và được xử lý bằng hai quy 

trình phủ riêng biệt và liên tiếp. ít nhất một bề mặt của nền mang tấm mỏng được phủ 
bằng một lớp dung dịch alginat chứa phần trăm nhất dịnh natri alginat hoặc kali alginat 
theo trọng lượng và sau đó được phủ bằng một lớp dung dịch nước muối chứa phần trăm 
nhất định các ion kim loại hóa trị hai. Sau đó liên kết ngang xuất hiện giữa alginat trong 
dung dịch alginat và các ion kim loại hóa trị hai trong dung dịch muối trên bề mặt của 
nền mang tâm mỏng hoặc thâm nhập vào nền mang tấm mỏng để tạo ra màng phức hợp 
hydrogel có cấu trúc mạng. Do đó đạt được việc sản xuất hàng loạt tấm mỏng nhanh và 
liên tục.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thực phẩm dạng lỏng hoặc sệt được đóng hộp và quy trình 

chế biến thực phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến việc tạo ra thực phẩm dạng lỏng hoặc sệt được đóng gói, là rất an 
toàn tránh khỏi các vi sinh vật do có thành phần nước thấp và có thể phân tán trong nước 
nóng một cách nhanh chóng và đồng đều, và có độ nhớt mong muốn bằng cách gia 
nhiệt. Sáng chế đề xuất thực phẩm dạng lỏng hoặc sệt được đóng gói chứa tinh bột, 
gluxit và nước và chứa hàm lượng nước thấp hơn 30% theo trọng lượng, thực phẩm này 
chứa hàm lượng gluxit là 80% theo trọng lượng hoặc cao hơn so với hàm lượng nước 
trong thực phẩm này và có độ nhớt là 20000mPa.s hoặc thấp hơn ở nhiệt độ 60oC khi sử 
dụng thiết bị đo độ nhớt loại B để đo.  
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(71) SAKAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.  (JP) 
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(72) Satoru SUEDA (JP), Mitsuo HASHIMOTO (JP), Atsuki TERABE (JP), Nobuo 

WATANABE (JP), Koichiro MAGARA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hạt kẽm oxit, phương pháp sản xuất và sản phẩm chứa hạt kẽm 

oxit này 

  (57)    Sáng chế đề xuất hạt kẽm oxit có khả năng chắn tia cực tím tốt và có độ phân tán tốt, vì 
vậy có thể thích hợp để sử dụng làm chất chắn tia cực tím dùng cho mỹ phẩm.  

Hạt kẽm được đề xuất là hạt kẽm oxit có đường kính hạt cơ sở nhỏ hơn 0,1m, tỷ 
lệ phương diện nhỏ hơn 2,5 và độ hấp thụ dầu/diện tích bề mặt riêng theo BET bằng 1,5 
ml/100 m2 hoặc nhỏ hơn.  
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WATANABE (JP), Koichiro MAGARA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hạt kẽm oxit hình lục lăng, phương pháp sản xuất và sản phẩm 

chứa hạt kẽm oxit này 

  (57)    Sáng chế đề xuất hạt kẽm hình oxit hình lục giác dẹt có thể được sử dụng làm nguyên 
liệu mỹ phẩm, chất độn giải phóng nhiệt và chất tương tự, phương pháp sản xuất hạt kẽm 
oxit này và mỹ phẩm, chất độn giải phóng nhiệt, nhựa, mỡ giải phóng nhiệt và hợp phần 
phủ giải phóng nhiệt chứa hạt kẽm này. Hạt kẽm được đề xuất là hạt kẽm oxit hình lục 

giác dẹt có mặt hình lục giác, trong đó đường kính hạt cơ sở bằng 0,01m hoặc lớn hơn 
và tỷ lệ phương diện bằng 2,5 hoặc lớn hơn, và 50% hoặc hơn 50% của 250 hạt trên ảnh 
của kính hiển vi điện tử thỏa mãn cả hai yêu cầu (1) và (2) : 
(1) hạt có mặt hình lục giác; và  

(2) Dmin/Dmax  0,3, trong đó  
Dmax: chiều dài đường chéo lớn nhất trong số ba đường chéo của mặt hình lục giác của 
hạt kẽm oxit hình lục giác dẹt; và  
Dmin: chiều dài đường chéo nhỏ nhất trong số ba đường chéo của mặt hình lục giác của 
hạt kẽm oxit hình lục giác dẹt.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hạt kẽm oxit hình lục lăng, phương pháp sản xuất và hợp phần 

chứa hạt kẽm oxit này 

  (57)     Sáng chế đề xuất hạt kẽm hình oxit hình lục lăng có đường kính hạt riêng và tỷ lệ 
phương diện riêng và có khả năng chắn tia cực tím và độ trong suốt cao, vì vậy có thể 
thích hợp để sử dụng làm mỹ phẩm và vật liệu giải phóng nhiệt. Hạt kẽm được đề xuất 

là hạt kẽm oxit hình lục lăng có đường kính hạt cơ sở bằng 0,1m và tỷ lệ phương diện 
nhỏ hơn 2,5.  
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America 

(72) Walter RAKITSKY (US), Sonia SOUSA  (BR), Anthony G. DAY  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dung dịch chứa sinh khối từ vi sinh vật có dầu và phương pháp 

bảo dưỡng giếng khoan sử dụng dung dịch này 

  (57)    Sáng chế đề xuất sinh khối vi sinh vật từ vi sinh vật có dầu có khả năng tạo ra chất phụ 
gia dễ bị vi sinh vật phân hủy, có hiệu quả về mặt giá thành để sử dụng trong các dung 
dịch dùng cho giếng khoan. Sinh khối này có thể dừng làm chất kiểm soát mức hao hụt 
chất lỏng, chất điều chỉnh độ nhớt, chất nhũ hóa, chất bôi trơn, hoặc chất điều chỉnh tỷ 
trọng. Theo đó, sáng chế đề xuất dung dịch chứa sinh khối từ vi sinh vật có dầu và các 
phương pháp sử dụng dung dịch này để tạo ra hoặc bảo dưỡng giếng khoan hoặc khai 
thác từ giếng.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp tẩy trắng vật liệu sợi làm từ nguyên liệu không 

điển hình 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp tẩy trắng vật liệu sợi bao gồm bước xử lý sợi 
xenluloza đã tái sinh làm từ nguyên liệu thô chứa xenluloza không điển hình, bằng dung 
dịch tẩy trắng chứa peraxit. Nguyên liệu thô chứa xenluloza không điển hình là nguyên 
liệu thô có hàm lượng hemixenluloza cao và/hoặc chứa các tạp chất khác, và có độ sáng 
bóng thấp, mà từ nó viscô được sản xuất, được tẩy trắng bằng dung dịch chứa peraxit, để 
có được độ sáng bóng cao.  

 
 

 
 
 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
121 

(11) 37221 

(21) 1-2013-03523 (51) 7 D06F 39/08, C02F 1/32, D06F 35/00 

(22) 22.02.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/JP2012/054249    22.02.2012 (87) WO 2012/140956 18.10.2012 
(30) 2011-088172    12.04.2011  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.11.2013 
(71) 1. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA  (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
2. TOSHIBA CONSUMER ELECTRONICS HOLDINGS CORPORATION  (JP) 
2-15, Sotokanda 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy giặt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy giặt bao gồm đường dẫn cấp nước (9) nối phần bên trong và 
phần bên ngoài của lồng giặt, bơm cấp nước (12) để cấp nước được lưu trữ trong phần 
bên ngoài của lồng giặt qua đường dẫn cấp nước (9) đến phần bên trong của lồng giặt, 
và thiết bị làm sạch nước (11) được đặt tại đường dẫn cấp nước (9) và bao gồm chất 
quang xúc tác (19) được đặt dọc theo chiều của dòng nước thông qua đường dẫn cấp 
nước (9) và cho phép nước đi qua đó và đèn phát ánh sáng cực tím (20) chiếu xạ chất 
quang xúc tác (19) và nước đi qua chất quang xúc tác (19) bằng ánh sáng tử ngoại.  

 
  
 

  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
122 

(11) 37222 

(21) 1-2013-03543 (51) 7 B01J  8/24 

(22) 12.04.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/CA2012/000356 12.04.2012 (87) WO2012/139206 18.10.2012 
(30) 2736843      12.04.2011 CA 
(71) FPS FOOD PROCESS SOLUTIONS CORPORATION  (CA) 

18388 McCartney Way, Richmond, British Columbia V6W 0A1, Canada 
(72) CHANG, Kin Hung Jeffrey (CA), LAI, Justin Sum Ming (CA) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị và phương pháp xử lý vật liệu dạng hạt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp để xử lý vật liệu dạng hạt có dùng băng tải 
để mang vật liệu dạng hạt để vận chuyển và nguồn khí để phân phối qua băng tải để lỏng 
hóa vật liệu dạng hạt. Hệ thống phân phối khí được sử dụng để kiểm soát dòng khí nhằm 
tạo ra các vùng tạo tầng sôi mạnh hơn và yếu hơn. Phương pháp này tránh được việc sử 
dụng phương pháp khuấy cơ học của băng tải, giúp cải thiện tính hiệu quả và độ tin cậy. 
Thiết bị và phương pháp tạo ra ứng dụng cụ thể trong việc bao gói khối thực phẩm dạng 
hạt khi cần xử lý như là làm lạnh, gia nhiệt, hoặc làm trắng các hạt thực phẩm riêng rẽ.  
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(11) 37223 

(21) 1-2013-03571 (51) 7 C12N  15/113, A61P  35/00 

(22) 25.04.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/US2012/034880 25.04.2012 (87) WO 2012/148952 01.11.2012 
(30) 61/478,767 25.04.2011 US 

61/565,779 01.12.2011 US 
(71) REGULUS THERAPEUTICS INC  (US) 

3545 Johns Hopkins Court, San Diego, California 92121, United States of America 
(72) BHAT, Balkrishen (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất ARN nhỏ chứa oligonucleotit được cải biến để sử 

dụng trong việc ức chế hoạt tính của MIR-21 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất ARN nhỏ chứa oligonucleotit được cải biến để sử dụng 
trong việc ức chế hoạt tính của miR-21. Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm và phương 
pháp ức chế hoạt tính của miR-21. Chế phẩm này có chứa một số trình tự cải biến 
nucleozit tạo ra các chất ức chế hiệu quả hoạt tính của miR-21. Chế phẩm này có thể 
được sử dụng để ức chế miR-21, và cũng để điều trị các bệnh liên quan đến biểu hiện bất 
thường của miR-21, nhu xơ hóa và ung thư.  
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(11) 37224 

(21) 1-2013-03579 (51) 7 D01F  6/70,  6/82,  8/14 

(22) 10.04.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/US2012/032861 10.04.2012 (87) WO 2012/154364 15.11.2012 
(30) 61/475,727      15.04.2011 US 
(71) LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS, INC.  (US) 

9911 Brecksville Road, Cleveland, Ohio 44141-3247, United States of America 
(72) VEDULA, Ravi R. (US), LEE, Mouh-Wahng (US) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Sợi đàn hồi, sản phẩm chứa chúng và phương pháp sản xuất 

  (57)    Sáng chế đề cập đến sợi tạo cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc đặc biệt là qua tay và qua da 
và có thể ngăn ngừa cảm giác khó chịu khi bị ướt trong khi vẫn giữ được tính đàn hồi rất 
tốt. Sáng chế cũng đề cập đến vải, quần áo, và quần áo lót tạo cảm giác dễ chịu khi tiếp 
xúc và có thể thu được bằng cách sử dụng sợi nêu trên và cũng đề cập đến phương pháp 
sản xuất sợi và các sản phẩm từ chúng.  
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(11) 37225 

(21) 1-2013-03598 (51) 7 B01J  37/08,  4/00, C01G  55/00 

(22) 07.06.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/US2012/041189 07.06.2012 (87) WO 2012/173847 20.12.2012 
(30) 13/163,336     17.06.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.11.2013 
(71) UOP LLC  (US) 

25 East Algonquin Road, P.O. Box 5017, Des Plaines, Illinois 60017-5017, United 
States of America 

(72) Michael A. MOORE  (US), Paul A. SECHRIST (US), Bryan K. GLOVER  (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Quy trình và thiết bị tái sinh các hạt xúc tác 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình và thiết vị tái sinh các hạt xúc tác. Quy trình bao gồm đưa 
các hạt xúc tác đã qua sử dụng tới khu vực đốt cháy trong thiết bị tái sinh xúc tác liên 
tục. Khi được đưa vào, các hạt xúc tác, chứa kim loại nhóm platin, mang bã than cốc. 
Theo quy trình, khí đốt ở nhiệt độ ít nhất là 490oC với hàm lượng ôxy ít nhất là 0,5 % 

mol được cấp vào khu vực đốt cháy. ở đây, bã than cốc trên các hạt xúc tác được đốt 
cháy với khí đốt. Các hạt xúc tác được dẫn từ khu vực đốt cháy tới khu vực halogen hóa 
trong thiết bị tái sinh xúc tác liên tục và các hạt xúc tác được ôxy halogen hóa để phân 
tán lại kim loại nhóm platin để tạo ra các hạt xúc tác tái sinh.  
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(11) 37226 

(21) 1-2013-03621 (51) 7 C05F  11/00, C01B  17/74, C05B  

11/08, C05C  3/00, C05D  1/00,  9/00, 
C10J  3/00 

(22) 20.04.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/CA2012/000377 20.04.2012 (87) WO 2012/142704 26.10.2012 
(30) 2,737,825      20.04.2011 CA 
(71) SULVARIS INC.  (CA) 

6443 - 2nd Street, S.E. Calgary, AB T2H 1J5, Canada 
(72) Satish IYER (CA), Rick KNOLL (CN), Eric PEDERSEN (CA) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất phân bón gốc sulfat hoặc phosphat và 

quy trình khí hóa than và sản xuất phân bón kết hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất phân bón gốc sulfat hoặc phosphat từ hyđro 
sulfua. Phương pháp này bao gồm bước cấp dòng chứa khối lượng lớn hyđro sulfua và 
không khí vào lò, trong đó dòng này được nung để tạo ra dòng khí giàu lưu huỳnh 
đioxit. Dòng khí giàu lưu huỳnh đioxit sau đó được cấp vào lò phản ứng để tạo ra dòng 
axit lưu huỳnh và dòng chất thải bao gồm cacbon đioxit, nitơ, oxy, các tạp chất vết và 
lượng vết lưu huỳnh đioxit không phản ứng. Dòng axit lưu huỳnh cuối cùng được 
chuyển hóa thành phân bón gốc sulfat hoặc phosphat. Sáng chế còn đề cập đến qui trình 
khí hóa than và sản xuất phân bón kết hợp.  
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(11) 37227 

(21) 1-2013-03662 (51) 7 A23C  13/12,  13/08, A23D  7/00, 

A23L  1/19 
(22) 15.06.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/JP2012/065295    15.06.2012 (87) WO 2012/176687 27.12.2012 
(30) 2011-138396 22.06.2011 JP 

2012-121726 29.05.2012 JP 
2012-130490 08.06.2012 JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.11.2013 
(71) VITAMIN MILK PRODUCTS CO., LTD.  (JP) 

3-22, Minamihorie 2-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 5500015 Japan 
(72) NAKAJIMA Kiyoyuki (JP), OZAWA Yasuhiro (JP), YAMADA Takayo (JP), SHOJI 

Masaru (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Kem chịu được kết đông và phương pháp tạo ra nó 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp tạo ra kem lỏng chứa các bọt rất nhỏ nhờ kết hợp viêc sử 
dụng máy khuấy đa năng và máy khuấy tốc độ cao, lực cắt lớn và do đó hỗn hợp chứa ba 
thành phần chất lỏng, chất béo giọt hình cầu, và các bọt rất nhỏ được tạo thành, và đạt 
được sự gia tăng về độ giãn nở khối và độ nhớt. Kết quả là sáng chế đề xuất kem lỏng 
mà trong đó không có sự bất lợi đông lạnh gây ra do kết quả của việc làm đông lạnh và 
làm tan giá kem, nói cách khác, sự bất lợi đông lạnh như không có khả năng duy trì nhũ 
tương lâu dài, không có khả năng được đánh tơi hoặc dẫn đến sự mấp mô không đáng kể 
trên bề mặt ngay cả khi có thể đánh tơi, và tạo thành sự đánh tơi đặc với mức tràn thấp.  
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(11) 37228 

(21) 1-2013-03664 (51) 7 C04B  35/18 

(22) 20.04.2011 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/CN2011/073046 20.04.2011 (87) WO 2012/142752 26.10.2012 
(71) VECOR IP HOLDINGS LIMITED  (CN) 

Room 801, Workington Tower, 78 Bonham Strand East, Sheung Wan, Hong Kong, 
China 

(72) KOSZO, Sandor (AU) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp tạo ra vật phẩm gốm từ nhôm silicat tái sinh và 

vật phẩm thu được bằng phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra vật phẩm gốm chứa nhôm silicat tái sinh với tỷ 
lệ cao. Phương pháp này bao gồm bước nấu chảy chất nền để tạo ra cấu trúc dạng mắt 
lưới được lấp đầy thành phần chất phụ gia nóng chảy. Chất nền giúp cho vật phẩm có độ 
ổn định kích thước và độ bền trong khi thành phần chất phụ gia giúp cho vật phẩm có 
tính chịu nước và độ cứng chắc. Theo sáng chế, bột phụ gia có nhiệt độ nóng chảy đã 
được điều chỉnh được bổ sung vào chất nền tái sinh. Hỗn hợp này được nung nóng cho 
đến khi nhôm silicat tái sinh đạt đến nhiệt độ nấu chảy tối ưu. Việc nung nóng được tiếp 
tục cho đến khi chất phụ gia bắt đầu nóng chảy để lấp đầy các lỗ trống giữa các hạt 
nhôm silicat đã nấu chảy. Sau đó, vật phẩm này được làm nguội nhanh để tôi mà không 
tạo ra vết nứt. Vật phẩm thu được có độ bền cao do các hạt nhôm silicat đã nấu chảy, 
mức độ hấp thụ nước thấp và có tỷ trọng cao do thành phần phụ gia nóng chảy lấp đầy 
tất cả các lỗ ở giữa các hạt nhôm silicat đã nấu chảy.  
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(11) 37229 

(21) 1-2013-03688 (51) 7 B28B  3/04,  3/12,  5/02,  11/10, 

B30B  11/14, B28B  3/02,  13/02 
(22) 22.04.2011 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/IT2011/000127  22.04.2011 (87) WO 2012/143960 26.10.2012 
(71) 1. VECOR IP HOLDINGS LTD.  (CN) 

Room 801, Workington Tower, 78 Bonham Strand East, Sheung Wan, Hong Kong, 
China 
2. MASS S.P.A  (IT) 
Via Contarella, 12, I-42019 Scandiano (Reggio Emilia), Italy 

(72) KOSZO, Sandor (AU), BARDELLI, Lodovico (IT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Hệ thống tạo hình sản phẩm ép, phương pháp tạo hình gạch 

bằng cách ép và gạch bằng bột ép 

  (57)    Sáng chế đề cập tới hệ thống tạo hình sản phẩm ép, phương pháp tạo hình gạch bằng 
cách ép, và gạch bằng bột ép. Hệ thống (10) để tạo hình sản phẩm ép bằng cách ép 
nguyên liệu dạng bột hoặc dạng hạt bao gồm:  
cụm lắp ráp xả bột (12);  
cụm lắp ráp máy ép không có hốc khuôn (20) có:  
tấm đáy (22) có kích thước lớn hơn hoặc bằng các sản phẩm ép,  
phương tiện giới hạn để cách ly một phần của bột, và đầu ép trên (24); và băng tải (14) 
để vận chuyển bột và/hoặc các sản phẩm ép.  
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(11) 37230 

(21) 1-2013-03693 (51) 7 C08J  3/09,  5/18,  3/00, C08L  

27/12,  27/16 
(22) 05.06.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/FR2012/051248 05.06.2012 (87) WO2012/168641 13.12.2012 
(30) 1154907      06.06.2011 FR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.11.2013 
(71) ARKEMA FRANCE  (FR) 

420, rue d'Estienne d'Orves, F-92700 Colombes, France 
(72) SCHMITT, Paul-Guillaume (FR), VAUTHRlN, MÐlanie (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ dung môi dùng cho flopolyme, quy trình hòa tan 

flopolyme và dung dịch chứa flopolyme trong hệ dung môi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ dung môi dùng cho flopolyme bao gồm chế phẩm (A) bao gồm 
dimetyl sulphoxit với lượng nằm trong khoảng từ 50 đến 99,9% theo trọng lượng và chế 
phẩm (B) bao gồm ít nhất một keton với lượng nằm trong khoảng từ 0,1 đến 50% theo 
trọng lượng. Sáng chế còn đề cập đến các dung dịch bao gồm hệ dung môi này và flopolyme 
này cũng như đến việc sử dụng chúng trong sản xuất lớp mỏng, màng và lớp phủ.  
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(11) 37231 

(21) 1-2013-03722 (51) 7 A61F  7/00 

(22) 26.04.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/US2012/035069 26.04.2012 (87) WO/2012/149072 01.11.2012 
(30) 13/094,799      26.04.2011 US 
(71) VASPER SYSTEMS LLC  (US) 

62-2241 Kanehoa Place, Kamuela, Hawaii 96743, United States of America 
(72) WASOWSKI, Peter Z. (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị và quy trình để tăng cường hormon sinh trưởng ở 

người 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị và quy trình để tăng cường hormon sinh trưởng ở người, 
trong đó quy trình theo sáng chế có bước thứ nhất là làm mát nhờ tăng áp lên chi đối 
tượng. Đối tượng trải qua giai đoạn chịu đựng gắng sức với cường độ cao và sau đó qua 
giai đoạn chịu đựng gắng sức cường độ giảm với mỗi chu kỳ gắng sức cường độ cao, chu 
kỳ dưỡng thể, chu kỳ gắng sức cường độ giảm, áp lực làm mát ở các chi được thiết lập là 
một phần của huyết áp tâm thu, với phần này nằm trong khoảng từ 33% đến 220%.  
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(11) 37232 

(21) 1-2013-03746 (51) 7 C01B  25/231 

(22) 01.06.2011 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/EP2011/059128 01.06.2011 (87) WO2012/163425 06.12.2012 
(71) PRAYON TECHNOLOGIES  (BE) 

rue Joseph Wauters, 144, B-4480 Engis, Belgium 
(72) HOXHA Antoine (BE), FATI Dorina (BE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất axit phosphoric 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất axit phosphoric bao gồm bước phân hủy 
quặng phosphat trong môi trường nước chứa bằng axit sunfuric, để tạo ra bùn thứ nhất 
chứa canxi sulfat đihyđrat dưới dạng huyền phù trong pha nước có hàm lượng P2O5 tự do 
nằm trong khoảng từ 38 đến 50% và hàm lượng SO3 tự do nhỏ hơn 0,5%, chuyển hóa 
bùn thứ nhất này bằng cách đun nóng để tái kết tinh canxi sulfat hòa tan để thu được 
bùn thứ hai chứa canxi sulfat bán hyđrat, và tách axit phosphoric thu được và canxi 
sulfat bán hyđrat ở dạng bánh ra khỏi bùn thứ hai này, khác biệt ở chỗ, phương pháp này 
còn bao gồm bước bổ sung nguồn flo vào bùn thứ nhất với lượng nằm trong khoảng từ 
1% đến 5% khối lượng F so với P2O5 có mặt trong quặng phosphat trong quá trình tiến 
hành phân hủy quặng này.  
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Katherine, Anne (AU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất dùng để điều trị bệnh đa u tủy, vật phẩm và bộ kit 

chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất dùng để điêu trị bệnh cho đối tượng mắc bệnh đa u tủy ở 
giai đoạn được đặc trưng bởi sự gia tăng ưu thế của các tế bào MM mà (1) không đáp 
ứng IL-6 và/hoặc (2) có kiểu hình CD45, trong đó hợp chất này có công thức Ib:  
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(72) TANGUAY, Christopher (US), KUMAR, Rajesh (US), ALEMDAROGLU, Fikri, 

Emrah (TR) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Vật liệu chèn, phương pháp tạo thành vật liệu chèn này và 

phương pháp làm đứt gãy thủy lực thành hệ dưới lòng đất 

  (57)    Vật liệu chèn gồm có hạt và lớp phủ lai được bố trí quanh hạt. Hạt hiện diện với lượng từ 
khoảng 90 đến khoảng 99,5 phần trăm khối lượng và lớp phủ lai hiện diện với lượng từ 
khoảng 0,5 đến khoảng 10 phần trăm khối lượng tính trên tổng khối lượng của vật liệu 
chèn. Lớp phủ lai bao gồm sản phẩm phản ứng của thành phần isoxyanat và dung dịch 
silicat kim loại kiềm gồm có nước và silicat kim loại kiềm. Phương pháp tạo thành vật 
liệu chèn gồm có các bước chuẩn bị hạt, chế phẩm isoxyanat, và dung dịch silicat kim 
loại kiềm. Phương pháp cũng gồm có các bước kết hợp chế phẩm isoxyanat và dung địch 
silicat kìm loại kiềm để phản ứng và tạo thành lớp phủ lai và phủ hạt với lớp phủ lai tạo 
thành vật liệu chèn.  
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SCHOLZ, Catherine (US), JENKINS, Helen (GB), ROSARIO, Maria (PT) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dược phẩm dạng lỏng ổn định chứa kháng thể kháng 

alpha4beta7 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm dạng lỏng chứa hỗn hợp gồm kháng thể kháng 47, 
chất chống oxy hóa hoặc chất tạo chelat, và ít nhất một axit amin tự do. Chế phẩm theo 
sáng chế có thể có độ ổn định được cải thiện, mức hình thành kết tụ giảm hoặc cả hai. 
Sáng chế còn đề xuất phác đồ liều an toàn của các chế phẩm kháng thể này, phác đồ này 

được tuân theo dễ dàng và tạo ra kháng thể kháng 47 với lượng hữu hiệu có tác dụng 
trị liệu in vivo.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất nền polyme chứa piperonyl butoxit (PBO) và 

phtaloxyanin và phương pháp kiểm soát sự di chuyển của PBO 

trong chất nền polyme 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chất nền polyme chứa piperonyl butoxit (PBO) và phtaloxyanin và 
phương pháp kiểm soát sự di chuyển của PBO trong chất nền polyme. Bằng cách kết hợp 
PBO và phtaloxyanin trong chất nền polyme, nồng độ của PBO ở bề mặt sau khi di 
chuyển đến bề mặt được giảm đi so với chất nền không chứa phtaloxyanin. Điều này là 
hữu dụng để kiểm soát sự di chuyển của PBO và lưu giữ được PBO để có tác dụng lâu 
dài.  
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(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Hệ thống thảm kiểu mô đun 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống thảm kiểu mô đun bao gồm miếng thảm và lớp kết dính. 
Miếng thảm có tác dụng để chịu được sự biến dạng, ngay cả khi chịu các điều kiện bất 
lợi. Theo các phương án thực hiện sáng chế, lớp kết dính có thể bao gồm lớp kết dính 
trên cơ sở silicon hoặc lớp kết dính trên cơ sở uretan.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất kháng virut viêm gan C và chế phẩm chứa hợp chất 

này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất ức chế virut viêm gan C có công thức chung (I)  
 

  
 

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm chứa hợp chất này dùng để ức chế HCV.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phức hợp nổ sinh khí 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phức hợp nổ sinh khí, thành phần của phức hợp này bao gồm: 
guanidin nitrat, đồng nitrat bazơ, và ít nhất một hợp chất titanat vô cơ, điểm nóng chảy 
của hợp chất này là cao hơn 2100K. Các phức hợp này là hoàn toàn thích hợp để sử dụng 
trong túi khí phía trước.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng đổi màu theo ánh sáng phân cực 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng đổi màu theo ánh sáng bao gồm chất nền, lớp lót bao gồm 
hợp chất đổi màu theo ánh sáng thứ nhất, và lớp lưỡng sắc đổi màu theo ánh sáng trên 
lớp lót bao gồm hợp chất lưỡng sắc đổi màu theo ánh sáng. Hợp chất đổi màu theo ánh 
sáng thứ nhất và hợp chất lưỡng sắc đổi màu theo ánh sáng được lựa chọn như hợp chất 
lưỡng sắc đổi màu theo ánh sáng có độ dài bước sóng hấp thụ nhỏ nhất cuối cùng trạng 
thái không được kích hoạt that nhỏ hơn hoặc bằng trạng thái không được kích hoạt nhỏ 
nhất cuối cùng hấp thụ dưới hợp chất đổi màu theo ánh sáng thứ nhất. Sáng chế cũng đề 
cập đến vật dụng đổi màu theo ánh sáng mà còn bao gồm lớp phủ trên cùng lớp lớp phủ 
lưỡng sắc đổi màu theo ánh sáng. Lớp phủ trên cùng có thể bao gồm hợp chất đổi màu 
theo ánh sáng thứ hai có độ dài bước sóng hấp thụ nhỏ nhất cuối cùng trạng thái không 
dược kích hoạt mà ngắn hơn dộ dài bước sóng hấp thụ nhỏ nhất cuối cùng trạng thái 
không được kích hoạt dưới hợp chất lưỡng sắc đổi màu theo ánh sáng. Vật dụng đổi màu 
theo ánh sáng cho, ví dụ, sự liên kết của đặc tính phân cực tuyến tính, và sự truyền tính 
theo phần trăm bị giảm của bức xạ hữu hình ánh sáng và/hoặc bức xạ ngoại quang ánh 
sáng khi trong trạng thái được kích hoạt, như khi được chiếu đủ ánh sáng quang hóa.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng đổi mầu theo ánh sáng phân cực 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng đổi màu theo ánh sáng bao gồm chất nền, lớp lót gồm hợp 
chất đổi màu theo ánh sáng thứ nhất, và lớp lưỡng sắc đổi màu theo ánh sáng trên lớp lót 
gồm hợp chất lưỡng sắc đổi màu theo ánh sáng. Mỗi hợp chất đổi màu theo ánh sáng thứ 
nhất và hợp chất lưỡng sắc đổi màu theo ánh sáng được chọn sao cho hợp chất lưỡng sắc 
đổi màu theo ánh sáng có sự hấp thụ nhỏ hơn hoặc bằng 0,1 ở chiều dài bước sóng của 
đỉnh hấp thụ của hợp chất đổi màu theo ánh sáng thứ nhất bên dưới. Sáng chế cũng đề 
cập đến vật dụng đổi màu theo ánh sáng còn bao gồm lớp phủ trên cùng trên lớp lưỡng 
sắc đổi màu theo ánh sáng. Lớp phủ trên cùng có thể bao gồm hợp chất đổi màu theo 
ánh sáng thứ hai hấp thụ nhỏ hơn 0,1 ở chiều dài bước sóng của sự hấp thụ đỉnh của hợp 
chất lưỡng sắc đổi màu theo ánh sáng bên dưới. Vật dụng đổi màu theo ánh sáng tạo ra, 
ví dụ, sự kết hợp đặc tính phân cực tuyến tính và sự truyền theo phần trăm giảm khi ở 
trạng thái bị tối màu hoặc nhuộm màu, như khi được chiếu ánh sáng quang hóa.  
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(54) Quy trình thu hồi hyđrocacbon 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình thu hồi hyđrocacbon từ vỉa dưới mặt đất Hyđrocacbon có 
thể được tiếp xúc với nước hoặc hơi nước và một hoặc nhiều chất phụ gia, và sau đó 
được thu hồi. Hyđrocacbon có thể được chọn từ dầu thô nặng hoặc nhẹ, bitum, quặng cát 
dầu, quặng cát atphan và hỗn hợp của chúng. Chất phụ gia có thể là, ví dụ, hyđrocacbon 
thơm. Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm hoặc hỗn hợp chứa hyđrocacbon, nước hoặc 
hơi nước, và chất phụ gia.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hỗn hợp chứa dithiin được thế có tác dụng diệt nấm và các 

hoạt chất khác 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hỗn hợp có tác dụng hiệp đồng gồm ít nhất một hợp chất I và ít nhất 
một hoạt chất II như được xác định trong phần mô tả và hỗn hợp này được sử dụng để 
kháng nấm gây bệnh cho cây, và các hạt giống được phủ bằng ít nhất một hỗn hợp này. Sáng 
chế cũng đề cập đến phương pháp kháng nấm có hại bằng cách sử dụng hỗn hợp này. 
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(11) 37244 

(21) 1-2013-03919 (51) 7 C21C  5/44 

(22) 12.04.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/US2012/033265 12.04.2012 (87) WO2012/173690 20.12.2012 
(30) 61/496,974      14.06.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.03.2014 
(71) VESUVIUS CRUCIBLE COMPANY  (US) 

103 Foulk Road, Suite 202, Wilmington, Delaware 19803, United States of America 
(72) REINHART Jeffrey R. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đệm va đập 

  (57)    Sáng chế đề cập đến đệm va đập của gàu chuyên (10) được tạo ra từ vật liệu chịu lửa 
gồm có đế (20) có bề mặt va đập (21), khi sử dụng, bề mặt này quay lên trên đập vào 
dòng kim loại nóng chảy đi vào gàu chuyên, và thành (22) kéo dài lên trên từ đế (20) 
quanh ít nhất một phần của chu vi của bề mặt va đập. Thành (20) có ít nhất một phần 
theo chiều ngang (26). Dấu hiệu kéo dài vào trong (30) nhô ra từ thành theo chiều ngang 
(26). Dấu hiệu kéo dài vào trong (30) này ngăn không cho dòng chảy thoát ra khỏi đệm 
va đập (10) đi qua tâm của phần theo chiều ngang (26) của thành (20).  
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(11) 37245 

(21) 1-2013-03926 (51) 7 C10B  57/00, C10L  5/04 

(22) 10.05.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/US2012/037274 10.05.2012 (87) WO/2012/158450 22.11.2012 
(30) 61/485,969      13.05.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.12.2013 
(71) CATALYTIC DISTILLATION TECHNOLOGIES  (US) 

10100 Bay Area Blvd., Pasadena, TX 77505, United States of America 
(72) FAEGH, Ahmad (US), John E. COLLINS (US), MANRAL, Virendra (US), REISEN, 

Gary (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình và thiết bị sản xuất nhiên liệu cốc 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất nhiên liệu cốc bao gồm các bước: gia nhiệt 
nguyên liệu cốc đến nhiệt độ cốc hóa để tạo ra nguyên liệu cốc được gia nhiệt; cho 
nguyên liệu cốc được gia nhiệt này tiếp xúc với môi trường làm nguội nhanh để làm 
giảm nhiệt độ của nó và tạo ra nguyên liệu được làm nguội nhanh; cấp nguyên liệu được 
làm nguội nhanh này vào thùng cốc hóa; cho nguyên liệu được làm nguội nhanh này trải 
qua quy trình cracking nhiệt trong thùng cốc hóa để (a) cracking một phần nguyên liệu 
được làm nguội nhanh để tạo ra sản phẩm hơi được cracking, và (b) tạo ra sản phẩm cốc 
có hàm lượng chất dễ cháy, dễ bay hơi (VCM) nằm trong khoảng từ 13% đến 50% trọng 
lượng, khí được đo theo ASTM D3175. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến thiết bị sản 
xuất nhiên liệu cốc nêu trên.  
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(11) 37246 

(21) 1-2013-03946 (51) 7 H01M  4/02,  2/20 

(22) 11.05.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/US2012/037469  11.05.2012 (87) WO 2012/158499 22.11.2012 
(30) 61/485,984       13.05.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.03.2014 
(71) EAST PENN MANUFACTURING CO.  (US) 

P.O. Box 147, Deka Road, Lyon Station, Pennsylvania 19536-0147, United States of 
America 

(72) LEV, Frank (CA) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Cụm lắp ráp lưỡng cực, phương pháp sản xuất cụm lắp ráp 

lưỡng cực và bộ acquy chì-axit lưỡng cực 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cụm lắp ráp lưỡng cực, phương pháp sản xuất cụm lắp ráp lưỡng cực 
và bộ acquy chì-axit lưỡng cực. Theo sáng chế, bộ acquy chì-axit có lá kết hợp chì/hợp 
kim chì đơn khối được tạo ra bằng cách phủ lá chì và lá hợp kim chì không bị ứng suất 
cơ học. Trong các bộ acquy như vậy, một lưới không dẫn điện có trọng lượng nhẹ được 
gắn lên bề mặt phía hợp kim chì của lá kết hợp, lưới này tốt nhất là được xử lý trước 
bằng chất kết dính chứa chì để cải thiện khả năng giữ cố định lưới và cải thiện khả năng 
giữ cố định và duy trì tiếp xúc điện của chất hoạt động dương.  
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(11) 37247 

(21) 1-2013-03954 (51) 7 B32B  33/00,  5/26 

(22) 16.12.2013 (43) 25.03.2014 
(30) 102136127 04.10.2013 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.12.2013 
(71) JADE LONG JOHN ENTERPRISE CO., LTD.  (TW) 

No. 5-2, Lane Shui Ching, Ping-Ho Village, She-Tou, Chang-Hwa, Taiwan (R.O.C.) 
(72) WEN, WEN-TSAO (TW) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Kết cấu vải thông gió có thể phục hồi hình dạng và cơ cấu có 

kết cấu này 

  (57)     Sáng chế này bộc lộ một kết cấu vải thông gió có thể phục hồi hình dạng và cơ cấu có 
kết cấu này. Kết cấu vải thông gió có thể phục hồi hình dạng bao gồm một tấm thông 
gió ba chiều và vật liệu dẻo nóng. Tấm thông gió ba chiều này bao gồm hai lớp ngoài 
thông gió. Hai lớp ngoài thông gió này có nhiều lỗ hổng. Vật liệu dẻo nóng được cung 
cấp trên các thành bên của các lỗ hổng ở một trong số các lớp ngoài thông gió.  
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(11) 37248 

(21) 1-2013-03959 (51) 7 C23C  26/00, B01J  35/02,  35/10, 

B32B  3/30,  9/00,  15/04, C08G  
77/04, C09D  5/16,  7/12,  183/04 

(22) 18.06.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/JP2012/065546    18.06.2012 (87) WO 2012/173277 20.12.2012 
(30) 2011-135378 17.06.2011 JP 

2011-251698 17.11.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.12.2013 
(71) 1. NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATlON  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan 
2. NIPPON STEEL & SUMIKIN COATED SHEET CORPORATION  (JP) 
1-5-6, Nihombashi-homchou, Chuou-ku, Tokyo 103-0023, Japan 

(72) KANAI Takao (JP), KUBO Yuji (JP), KIMATA Yoshio  (JP), KANAI Hiroshi  (JP), 
HAMAMURA Tomonari  (JP), NOMURA Hiromasa  (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Kim loại được xử lý bề mặt và phương pháp sản xuất kim loại 

này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kim loại được xử lý bề mặt và phương pháp sản xuất kim loại này. 
Kim loại được xử lý bề mặt bao gồm kim loại nền, vật liệu phủ trên bề mặt của kim loại 
nền, trong đó lớp ngoài cùng của vật liệu phủ là màng xúc tác quang hoá chứa các hạt có 
hoạt tính xúc tác quang hoá và nhựa composit hữu cơ - vô cơ. Tỷ lệ thể tích của hạt có 
hoạt tính xúc tác quang hoá đối với màng phủ xúc tác quang hoá là từ 0,5 đến 50%. 
Nhựa composit hữu cơ - vô cơ chứa liên kết siloxan và ít nhất một nhóm được chọn từ 
nhóm aryl, carboxyl, amino, hydroxyl, và nhóm alkyl. Vật liệu phủ này có vết lõm trên 
bề mặt của lớp ngoài cùng, diện tích của lớp ngoài cùng là 50% đến 98% diện tích bề 
mặt của kim loại khi vật liệu phủ được nhìn trên hình chiếu bằng, và diện tích bề mặt 
của lớp ngoài cùng là từ 101% đến 5000% diện tích bề mặt của kim loại.  
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(11) 37249 

(21) 1-2013-03967 (51) 7 B02C  2/00,  2/06,  19/00 

(22) 16.12.2013 (43) 25.03.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.12.2013 
(71) Trường đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Thị Thanh (VN), Nguyễn Như Nam (VN), Nguyễn Thị Kiều Hạnh (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Cơ cấu nghiền đa cấp trong thiết bị nghiền trục đứng và 

phương pháp nghiền vật liệu bằng thiết bị nghiền trục đứng có 

cơ cấu nghiền đa cấp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu nghiền đa cấp trong thiết bị nghiền trục đứng bao gồm cụm 
nghiền rôto có rãnh xoắn kết hợp với cụm nghiền đĩa xay chà xát và cụm nghiền búa 
cánh. Sáng chế cũng đề xuất phương pháp nghiền vật liệu bằng thiết bị nghiền trục đứng 
có cơ cấu nghiền đa cấp.  
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(11) 37250 

(21) 1-2013-03980 (51) 7 C23C  22/52, B23K  35/36, C07D  

233/64, C23F  11/14,  11/16, H05K  
3/28 

(22) 23.05.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/JP2012/063829    23.05.2012 (87) WO2012/176591 27.12.2012 
(30) 2011-135860    20.06.2011  JP 
(71) SHIKOKU CHEMICALS CORPORATION  (JP) 

8-537-1, Doki-cho Higashi, Marugame-shi, Kagawa 763-8504 Japan 
(72) HIRAO, Hirohiko (JP), YAMAJI, Noriaki (JP), NAKANISHI, Masato (JP), MURAI, 

Takayuki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm xử lý bề mặt và phương pháp xử lý bề mặt dùng cho 

đồng hoặc hợp kim đồng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm xử lý bề mặt dùng cho đồng hoặc hợp kim đồng bao gồm 
hợp chất imidazol và phương pháp xử lý bề mặt dùng cho đồng hoặc hợp kim đồng sử 
dụng chế phẩm này.  
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(11) 37251 

(21) 1-2013-03981 (51) 7 A61K  8/19,  8/97,  8/27, A61Q  

11/00, A61K  8/49 
(22) 15.05.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/EP2012/059031 15.05.2012 (87) WO 2012/171738 20.12.2012 
(30) 1761/MUM/2011 17.06.2011 IN 

11176118.5 01.08.2011 EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, the Netherlands 
(72) BANDYOPADHYAY Prasun (IN), BANERJEE Gautam (IN), GHOSH Amit Kumar 

(IN), MUKHOPADHYAY Reshmee (IN), UPADHYAYA Smitha, Ashok (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm chăm sóc răng miệng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chăm sóc răng miệng chứa catechin. Các tác giả sáng chế 
đã phát hiện ra rằng catechin có xu hướng làm sẫm màu kem đánh răng trên cơ sở đá 
phấn do quá trình oxy hóa nó xảy ra trong môi trường pH cao trong kem đánh răng. Khi 
catechin bị oxy hóa và làm sẫm màu kem đánh răng, nó không có giá trị trong việc tạo 
ra lợi ích chống viêm. Dựa trên điều này, mục đích của sáng chế là đề xuất chế phẩm 
kem đánh răng trên cơ sở đá phần mà hầu như không bị sẫm màu do quá trình oxy hóa 
của catechin. Các tác giả sáng chế ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, chế phẩm chăm sóc 
răng miệng chứa catechin, tốt hơn là catechin được chiết xuất từ trà xanh với mục đích 
tạo ra lợi ích chống viêm, không bị sẫm màu khi được bổ sung một số muối kẽm dược 
lựa chọn với lượng nhất định, và ngoài ra, khi được bảo quản, muối kẽm này có thể làm 
ổn định catechin trà xanh này.  
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(11) 37252 

(21) 1-2013-03997 (51) 7 F16B  13/10 

(22) 18.12.2013 (43) 25.03.2014 
(30) JP2013-224906 30.10.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.12.2013 
(71) WAKAI & CO., LTD.  (JP) 

1-6-30, Morikawachinishi Higashiosaka-city, Osaka, 577-8503 Japan 
(72) Võ Đông Hải (VN), Wakai Takemasa (AN), Kayano Masaki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị neo có gắn kẹp đỡ ống 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị neo có gắn kẹp đỡ ống mà trên bộ phận trục (4) được nhét 
vào trong lỗ gắn (b) của vật bằng bê tông (a) có một mặt nghiêng có rãnh (6), tùy vào 
trạng thái bộ phận chêm (7) lồng ép với mặt nghiêng có rãnh (6) để ngăn sự tuột ra khỏi 
lỗ gắn (b), trên mặt phẳng xếp chồng giữa bộ phận chêm (7) lên mặt nghiêng có rãnh (6) 
của bộ phận trục (4) có cơ cấu dẫn hướng (9) có nhiệm vụ dẫn hướng chuyển động một 
cách tương đối giữa bộ phận trục (4) và bộ phận chêm (7) dọc theo chiều dài của bộ 
phận trục (4).  
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(11) 37253 

(21) 1-2013-04029 (51) 7 A01N  43/80,  47/36,  47/36, A01P  

13/00 
(22) 22.06.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/JP2012/066629    22.06.2012 (87) WO2012/176938 27.12.2012 
(30) 2011-140452    24.06.2011  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.12.2013 
(71) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.  (JP) 

3-15, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka, 5500002, JP 
(72) YAMADA, Ryu (JP), OKAMOTO, Hiroyuki (JP), TERADA, Takashi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ hiệp đồng và phương pháp kiểm soát thực vật 

không mong muốn nhờ sử dụng chế phẩm này 

  (57)    Hiện nay, số lượng lớn các chế phẩm diệt cỏ được phát triển và sử dụng. Tuy nhiên, có 
rất nhiều loại cỏ dại cần được kiểm soát, và sự xuất hiện của chúng kéo dài trong một 
khoảng thời gian dài. Do đó, người ta mong đợi xuất hiện chế phẩm diệt cỏ có phổ cỏ 
dại rộng và có hoạt tính cao và tác dụng dư lâu dài. Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt 
cỏ hiệp đồng bao gồm (A) ít nhất một thành phần được chọn từ nhóm bao gồm 
flazasulfuron, nicosulfuron, và các muối của chúng và (B) pyroxasulfon hoặc muối của 
nó. Theo chế phẩm diệt cỏ hiệp đồng theo sáng chế, có thể đề xuất chế phẩm diệt cỏ có 
phổ cỏ dại rộng và có hoạt tính cao và tác dụng dư lâu dài. Ngoài ra, sáng chế còn đề 
cập đến phương pháp kiểm soát thực vật không mong muốn nhờ sử dụng chế phẩm này. 
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(11) 37254 

(21) 1-2013-04030 (51) 7 A24B  15/16, A24F  47/00 

(22) 01.06.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/EP2012/060411 01.06.2012 (87) WO 2012/164077 06.12.2012 
(30) 11250578.9      02.06.2011 EP 
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Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuch©tel, Switzerland 
(72) GLADDEN, Thomas (CH), POGET, Laurent (CH), JOCHNOWITZ, Evan (US), 

ROUDIER, StÐphane (FR), MALGAT, Alexandre  (FR), BONNELY, Samuel (FR) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Nguồn nhiệt dễ cháy và sản phẩm hút thuốc chứa nguồn nhiệt 

dễ cháy 

  (57)    Sáng chế đề cập đến nguồn nhiệt dễ cháy (4) dùng cho sản phẩm hút thuốc (2) chứa 
cacbon và ít nhất một phương tiện trợ giúp đốt cháy, trong đó phương tiện trợ giúp đốt 
cháy có mặt với lượng ít nhất 20% trọng lượng khô của nguồn nhiệt dễ cháy. Nguồn 

nhiệt dễ cháy (4) có phần thứ nhất và phần thứ hai đối diện. ít nhất một phần (4b) của 
nguồn nhiệt dễ cháy (4) ở giữa phần thứ nhất và phần thứ hai được bọc trong lá áo chịu 
được sự đốt cháy (22) mà dẫn nhiệt và/hoặc về cơ bản không lọt oxy. Khi đốt cháy phần 
thứ nhất, phần thứ hai tăng nhiệt độ tới mức nhiệt độ thứ nhất. Khi đốt cháy tiếp, phần 
thứ hai duy trì mức nhiệt độ thứ hai thấp hơn mức nhiệt độ thứ nhất.  
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(11) 37255 

(21) 1-2013-04051 (51) 7 C07C  67/14, C08F  10/00,  4/651 

(22) 08.08.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/US2012/049935 08.08.2012 (87) WO2013/032651 07.03.2013 
(30) 13/220,910      30.08.2011 US 
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC  (US) 

2040 Dow Center Midland, MI 48674, United States of America 
(72) GULLO Michael F. (US), ROTH Gary R. (US), LEUNG Tak W. (US), WILLIAMS 

Clark C. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình điều chế 5-tert-butyl-3metyl-1,2-phenylen 

dibenzoat làm hỗn hợp chất siêu xúc tác cho quy trình điều 

chế polyme trên cơ sở olefin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế hợp chất đieste thơm phenylen được thế và đặc 
biệt là 5-tert-butyl-3-metyl-1,2-phenylen dibenzoat (hoặc BMPD). Quy trình này dùng 
để điều chế sản phẩm BMPD dạng lỏng. Sản phẩm BMPD dạng lỏng tạo ra hiệu suất 
bằng cách giảm số các bước của quy trình điều chế, giảm khối lượng và/hoặc số lượng 
các chất phản ứng cần thiết cho quy trình điều chế BMPD. Sản phẩm BMPD dạng lỏng 
có thể được sử dụng trong điều chế siêu xúc tác với hiệu suất tương đương. Hợp chất 
siêu xúc tác sau đó được sử dụng để trùng hợp olefin.  
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(72) MEDOFF Marshall (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp thay đổi cấu trúc phân tử của nguyên liệu chứa 

hy®rocacbon 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp thay đổi cấu trúc phân tử của nguyên liệu chứa 
hy®rocacbon.  

Sáng chế cũng đề cập đến các nguyên liệu như sinh khối (ví dụ, sinh khối thực vật, 
sinh khối động vật, và chất thải sinh khối đô thị) và nguyên liệu chứa hyđrocacbon được 
xử lý để tạo ra các sản phẩm hữu ích như nhiên liệu. Ví dụ, các hệ được mô tả có thể sử 
dụng nguyên liệu cấp như nguyên liệu xenluloza và/hoặc nguyên liệu lignoxenluloza 
và/hoặc nguyên liệu tinh bột, hoặc cát dầu, đá phiến dầu mỏ, cát dầu nặng, bitum, và 
than đá để tạo ra nguyên liệu thay đổi như nhiên liệu (ví dụ, etanol và/hoặc butanol). 
Việc xử lý bao gồm việc chiếu chùm ion vào nguyên liệu.  
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(72) KAWAI, Shogo (JP), KOBAYASHI, Isao (JP), GOTO, Masaru (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tinh bột được xử lý bằng dầu hoặc mỡ và phương pháp sản 

xuất tinh bột này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tinh bột được xử lý bằng dầu hoặc mỡ có độ tan bằng hoặc lớn hơn 
9,5% trọng lượng và bằng hoặc nhỏ hơn 45% trọng lượng, và khả năng nhũ hóa bằng 
hoặc lớn hơn 50% và bằng hoặc nhỏ hơn 100%. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến tác 
nhân cải thiện thực phẩm chứa tinh bột được xử lý bằng dầu hoặc mỡ thực phẩm chứa 
tác nhân cải thiện thực phẩm này và phương pháp sản xuất tinh bột được xử lý bằng dầu 
hoặc mỡ.  
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(72) TOKUBUCHI, Nao (JP), TAMURA, Shingo (JP), AOKI, Takao (JP), KURIYAMA, 

Ken (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chất điều hòa sinh trưởng thực vật và phương pháp sử dụng 

chất điều hòa sinh trưởng thực vật này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất điều hòa sinh trưởng thực vật. Chất điều hòa sinh trưởng thực 
vật được bộc lộ này bao gồm flubendiamit làm thành phần hoạt tính.  
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(72) HOASHI Yohei (JP), KATAYAMA Naohisa (JP), DAlDOUJI Shunsuke (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất viên nén phân tán trong miệng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất viên nén phân tán trong miệng một cách dễ 
dàng, đảm bảo tính chất giải hấp của tác nhân chính trong đường tiêu hóa và che giấu vị 
khó chịu trong khoang miệng. Phương pháp sản xuất viên nén phân tán trong miệng theo 
sáng chế bao gồm các bước: trộn các chất phụ gia với tác nhân chính để tạo ra các hạt 
tác nhân chính, bao các hạt tác nhân chính bằng chất bao để tạo ra các hạt được bao, và 
tạo viên nén các hạt được bao nói trên, trong đó các chất phụ gia được sử dụng trong 
bước tạo hạt bao gồm chất điều chỉnh độ pH, và chất bao được sử dụng trong bước bao 
bao gồm polyme phụ thuộc vào độ pH mà hòa tan ở độ pH=5 hoặc lớn hơn.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Xyclohexanol, phương pháp sản xuất xyclohexanol và 

phương pháp sản xuất axit béo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xyclohexanol tinh khiết có hàm lượng metylxyelopentanol từ 10 
đến 1000ppm theo trọng lượng và hàm lượng chất đồng phân xyclohexylxyclohexen từ 
15 đến 500ppm theo trọng lượng. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất 
xyelohexanol bao gồm: bước 1: điều chế dung dịch (I) chứa xyclohexanol, 
metylxyclopentanol, và nước bằng phản ứng hydrat hóa xyclohexen; bước 2: tách dung 
dịch (I) thành pha nước và pha dầu; bước 3: thu xyclohexanol tinh khiết một phần chứa 
metylxyclopentanol từ pha dầu; và bước 4: tách và loại bỏ metylxyclopentanol ra khỏi 
xyclohexanol tinh khiết một phần để thu dược xyclohexanol tính khiết có hàm lượng 
metylxyclopentanol từ 10 đến 1000ppm theo trọng lượng và hàm lượng chất đồng phần 
xyclohexylxyclohexen từ 15 đến 500ppm theo trọng lượng.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quy trình sản xuất điisobutylen sử dụng phần cất hỗn hợp C4 

làm nguyên liệu thô 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất điisobutylen có độ tinh khiết cao với khả năng 
lựa chọn phản ứng cao trong đó phần cất hỗn hợp C4 được tiếp xúc với chất xúc tác 
polyme hóa để tiến hành polyme hóa isobuten ở một giai đoạn. Cụ thể, phần cất hỗn hợp 
C4 dưới dạng nguyên liệu thô được tiếp xúc với chất xúc tác axit rắn. Quy trình này bao 
gồm các bước: (a) polyme hóa isobuten; (b) tiến hành chưng cất các sản phẩm phản ứng 
thu được để tách phần cất C4 chưa được phản ứng và phần cất oligome có chứa phần cất 
C8 được sản xuất; và (c) tinh chế điisobutylen từ phần cất C8 bằng cách chưng cất. Tỷ lệ 
chuyển hóa isobuten có trong phần cất hỗn hợp C4 khi thực hiện bước (a) được kiểm tra 
trong phạm vi từ 60 đến 95%.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình sản xuất giấy và các-tông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất giấy và các-tông, quy trình này bao gồm các 
công đoạn sau: (a) nạp một hoặc nhiều chất độn, một hoặc nhiều polysacarit dạng anion 
và một hoặc nhiều chất dạng cation vào vùng trộn để tạo thành hỗn hợp chất độn; (b) 
bơm hỗn hợp chất độn này vào huyền phù nước chứa sợi xenluloza; và (e) khử nước 
huyền phù thu được.  
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(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Polyuretan nhiệt dẻo có xu hướng giảm phai màu điều chế từ 

glycol sinh học, quy trình sản xuất sản phẩm từ polyuretan 

nhiệt dẻo này và các sản phẩm chứa polyuretan nhiệt dẻo này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến polyuretan nhiệt dẻo chứa sản phẩm phản ứng của (1) một chất 
trung gian polyeste có nhóm hyđroxyl ở hai đầu mạch, (2) một polyisoxyanat, và (3) một 
chất kéo dài mạch glycol; trong đó chất trung gian polyeste chứa đơn vị lặp lại được dẫn 
xuất từ một thành phần 1,3-propylen glycol và một axit đicacboxylic trong đó thành 
phần 1,3-propylen glycol chứa 1,3-propylen glycol sinh học; trong đó chất trung gian 
polyeste có khối lượng phân tử trung bình số nằm trong khoảng 500 đến 10.000; và 
trong đó polyuretan bao gồm các đoạn cứng là san phẩm phản ứng của polyisoxyanat và 
glycol kéo dài mạch. Polyuretan nhiệt dẻo này đặc biệt do có xu hướng giảm phai màu 
và được điều chế từ vật liệu tái sinh. Sự phai màu làm cho sản phẩm chứa polyuretan có 
hình thức bị đục hoặc mờ và cũng có thể làm giảm khả năng gắn chặt của sản phẩm với 
một sản phẩm khác khi có chất kết dính.  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất sản phẩm từ polyuretan nhiệt dẻo 
và các sản phẩm chứa polyuretan nhiệt dẻo.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chất làm bền giấy chứa polyacrylamit và phương pháp sản 

xuất giấy 

  (57)     Sáng chế đề xuất chất làm bền giấy polyacrylamit chứa polyacrylamit lưỡng tính, trong 
đó polyacrylamit lưỡng tính có thể thu được bằng cách polyme hóa (a) monome 
(met)acrylamit với lượng nằm trong khoảng từ 70 đến 99,8% mol, (b) vinyl monome 
cation với lượng nằm trong khoảng từ 0,1 đến 15% mol, và (c) vinyl monome anion với 
lượng nằm trong khoảng từ 0,1 đến 15% mol, trong đó polyme có mặt trong chất làm 
bền giấy polyacrylamit có trọng lượng phân tử trung bình trọng lượng (A) nằm trong 
khoảng từ 2.000.000 đến 10.000.000; tỷ lệ [(A)/(B)] của trọng lượng phân tử trung bình 
trọng lượng (A) và độ nhớt Brookfield (B) (mPa.s) của dung dịch 20% trong nước thu 
được bằng cách điều chỉnh chất làm bền giấy polyacrylamit sao cho hàm lượng chất rắn 
của chất làm bền giấy polyacrylamit bằng 20% trọng lượng ở 25oC là lớn hơn hoặc bằng 
500; và dung dịch 20% trọng lượng trong nước có độ dài của sợi nhớt nằm trong khoảng 
từ 5 đến 60mm ở 25oC. Sáng chế còn đề xuất phương pháp sản xuất giấy bằng cách sử 
dụng chất làm bền giấy polyacrylamit này.  
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(11) 37265 

(21) 1-2013-04108 (51) 7 D04C  5/00,  3/00 

(22) 21.09.2011 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/CN2011/079947 21.09.2011 (87) WO 2012/174801 27.12.2012 
(30) 201110170661.5      23.06.2011 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.12.2013 
(75) CHEN, CHUNG-PING  (TW) 

No. 8, Lane 70, Wande Rd., Wanluan Township Pingtung County, Taiwan 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp đan lưới 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp đan lưới bao gồm các bước xỏ các sợi dây thứ nhất 
(3a) qua các cơ cấu quay thứ nhất (13a', 13b', 13c') và các sợi dây thứ hai (3b) các cơ 
cấu quay thứ hai (13a'', 13b'', 13c'') và thực hiện quy trình này một cách đều đặn và lặp 
lại thông qua bước quay các cơ cấu quay thứ nhất và các cơ cấu quay thứ hai một cách 
đồng thời theo số lẻ của nửa vòng quay và làm xê dịch đế thứ nhất (11') và đế thứ hai (11'') 
để tạo ra lưới được dệt xiên. Phương pháp này có thể cải thiện độ bền cấu trúc của lưới thu 
được.  
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Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim, Germany 
(72) FREIBERG, Christoph (DE), OTTO, Christiane (DE), LINDEN, Lars (DE), 

HARRENGA, Axel (DE), TRAUTWEIN, Mark (DE), GREVEN, Simone (DE), 
WILMEN, Andreas (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Kháng thể Mat3 và dược phẩm chứa kháng thể này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể Mat3 có tác dụng trung hòa thụ thể prolactin và mảnh 
gắn kết kháng nguyên của chúng. Kháng thể theo sáng chế có tác dụng điều trị hoặc 
ngăn ngừa các rối loạn lành tính và các triệu chứng qua trung gian thụ thể prolactin như 
bệnh lạc nội mạc tử cung, bệnh lạc màng trong tử cung, biện pháp tránh thụ thai ở phụ 
nữ không dùng hormon, bệnh tuyến vú lành tính và đau vú, ức chế sự tiết sữa, tăng sản 
tuyến tiền liệt lành tính, u xơ tử cung, rụng tóc do tiết prolactin quá mức, đồng điều trị 
trong liệu pháp điều trị bằng hormon kết hợp để ức chế sự tăng sinh tế bào biểu mô 
tuyến vú, điều trị và ngăn ngừa bệnh ung thư vú kháng estrogen. Kháng thể theo sáng 
chế có thể phong bế sự dẫn truyền qua trung gian thụ thể prolactin. Sáng chế cũng đề 
cập đến dược phẩm chứa kháng thể này.  
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(72) DAVE Hiteshkumar (IN), LIU Lei (US), OUSE David G. (US), MANN Richard K. 

(US), BOUCHER Raymond E. (US), SHATLEY Deborah G. (US), OGAWA Toshiya 
(JP), HAACK Alan E. (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hạt thuốc diệt cỏ có chất bổ trợ kết dính và phương pháp kiểm 

soát thực vật không mong muốn trong môi trường dưới nước 

  (57)     Sáng chế đề xuất hạt thuốc diệt cỏ chứa chất bổ trợ dính kết có nguồn gốc không từ dầu 
mỏ và phương pháp kiểm soát thực vật không mong muốn trong môi trường dưới nước.  
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(11) 37268 

(21) 1-2013-04157 (51) 7 B01D  35/02 

(22) 09.05.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/US2012/037019 09.05.2012 (87) WO 2012/166307 06.12.2012 
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(72) ANDERSEN, Charles (US), WOLBERT, Edward (US), HAWKlNS, Nicholas  (US) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ lọc hút công suất cao dùng cho hệ thống làm nguội lõi 

khẩn cấp trong nhà máy điện hạt nhân 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ lọc hút công suất cao dùng cho lò phản ứng hạt nhân có khung, 
khoảng đầy lưu chuyển, và mảng lọc. Khoảng đầy lưu chuyển được nối cơ khí vào 
khung và có các lỗ nạp và lỗ xả. Mảng lọc cũng được nối cơ khí vào khung và có các 
nhóm lọc dẫn thông chất lỏng với lỗ nạp trên khoảng đầy.  
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(72) QIN Kuide (CN), THOMAS James D. (US), HAILE Fikru (US), PAROONAGIAN 

Doris (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm trừ sâu chứa sulfoximin và phương pháp phòng trừ 

sự phá hại của sâu bọ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm trừ sâu sulfoximin phân tán dạng dầu như sulfoxaflor, và 
phương pháp phòng trừ sâu bọ như bướm trắng bằng cách sử dụng chế phẩm trừ sâu này.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) ống tiêm gom máu an toàn có kim rút lại được được kích hoạt 

một cách tự động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu ống tiêm (100) dùng cho việc gom chất lưu bao gồm vỏ bọc 
(102) có thành bên tạo ra lỗ khoan trong đó, và phần đẩy kéo dài (122) với đầu cuối xa 
của phần đẩy hình thành khoang trong phạm vi lỗ khoan để chứa chất lưu trong đó. Phần 
đẩy được làm thích ứng để chuyển dịch trượt trong phạm vi lỗ khoan giữa trạng thái ban 
đầu và trạng thái được rút vào. Cơ cấu bao gồm ống bọc kim (112) được bố trí trong 

phạm vi lỗ khoan đầu cuối gần của khóa dừng (130) và hỗ trợ ống thông dò (114). ống 
bọc được làm thích ứng để chuyển tiếp một cách tự động từ trạng thái ban đầu trong đó 
ít nhất một phần ống thông dò được bố trí bên ngoài vỏ bọc, sang trạng thái được rút vào 
trong đó ống thông dò được che chắn một cách hoàn toàn bởi vỏ bọc, tùy thuộc vào sự 
chuyển tiếp của phần đẩy kéo dài từ trạng thái ban đầu sang trạng thái được rút lại.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Nắp đậy an toàn thông khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nắp đậy (20) để sử dụng cho vật chứa gom mẫu (22). Nắp đậy này 
bao gồm phần đế (24a) có đầu thứ nhất được làm thích ứng để ăn khớp với đầu hở của 
vật chứa gom mẫu, và đầu thứ hai được làm thích ứng để tiếp nhận một phần của cơ cấu 
ống tiêm vào trong đó. Nắp đậy này còn bao gồm phần nối (38) được nối với phần đế và 
có ít nhất một rãnh (52a, 70) để làm thông khí phần bên trong của vật chứa gom mẫu với 
khí quyển trong quá trình đưa mẫu lỏng từ ống tiêm vào trong vật chứa gom mẫu. Nắp 
đậy theo sáng chế còn bao gồm phần chắn được nối với phần đế và được làm thích ứng 
với sự chuyển tiếp từ vị trí mở mà ở đó sự lưu thông chất lỏng được tạo ra giữa đầu thứ 
nhất và đầu thứ hai thông qua phần nối, sang vị trí đóng mà ở đó phần nối được chắn 
hoàn toàn bởi phần chắn này.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm nhũ hóa bao gồm dẫn xuất của đậu nành và ít nhất 

một olein thực vật, thức ăn dùng cho động vật và quy trình 

sản xuất thức ăn dùng cho động vật 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhũ hóa bao gồm dẫn xuất của đậu nành và ít nhất một 
olein thực vật để sản xuất thức ăn dùng cho động vật chứa chất dinh dưỡng ở dạng lỏng, 
bột hoặc hạt. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thức ăn dùng cho động vật và quy trình 
sản xuất thức ăn dùng cho động vật từ chế phẩm nhũ hóa này.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm aripiprazol đông khô và quy trình bào chế chế phẩm 

này 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm aripiprazol đông khô có độ phân tán tốt và dễ phân tán thành 
hỗn dịch đồng nhất khi hoàn nguyên với nước. Sáng chế đề xuất chế phẩm aripiprazol 
đông khô thu được bằng quy trình bao gồm bước phun để làm đông lạnh hỗn dịch 
aripiprazol chứa: (I) aripiprazol, (II) chất dẫn cho aripiprazol, và (III) nước dùng trong 
tiêm truyền, và làm khô.  
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(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Phương pháp tách khí mong muốn và thiết bị tách khí mong muốn 

  (57)     Phương pháp để tách khí mong muốn từ hỗn hợp khí được thực hiện bằng cách dùng ít nhất ba 
cột hấp thụ chứa chất hấp thụ. Theo phương pháp này, ở mỗi cột hấp thụ, chu trình được lặp 
lại bao gồm bước hấp thụ đưa hỗn hợp khí vào cột hấp thụ để hấp thụ khí mong muốn trong 
hỗn hợp khí với chất hấp thụ trong khi giải phóng khí không được hấp thụ ra khỏi cột hấp thụ, 
bước rửa đưa khí rửa vào cột hấp thụ để giải phóng khí thải rửa ra khỏi cột hấp thụ, và bước 
nhả hấp thụ làm giảm áp suất bên trong cột hấp thụ để giải hấp khí mong muốn từ chất hấp 
thụ và giải phóng khí giải hấp ra khỏi cột hấp thụ. Bước hấp thụ được thực hiện ổn định trong 
cột hất kỳ trong số các cột hấp thụ trong suốt chu trình. Thời gian nhả hấp thụ để thực hiện 
bước nhả hấp thụ là lâu hơn thời gian hấp thụ để thực hiện bước hấp thụ.  
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(54) Thiết bị tạo đá và tủ đông lạnh bao gồm thiết bị này 

  (57)    Thiết bị tạo đá bao gồm khay tạo đá (20). Khay tạo đá (20) bao gồm ô tạo đá thứ nhất và 

« tạo đá thứ hai (21a, 21b) được bố trí liền kề nhau theo chiều ngang. ô tạo đá thứ nhất 
và ô tạo đá thứ hai (21a, 21b) đều có phần đáy (211) , đầu bên trên « (212), và vách 
cạnh dạng tấm (213) kéo dài từ phần đáy (211) về phía đầu bên trên « (212) dưới dạng 
xiên. Khay tạo đá (20) có chế độ thể tích nước lớn nhất và chế độ thể tích nước nhỏ nhất 
để đổ đầy đến thể tích nước nhỏ nhất mà tối đa là 112 thể tích nước lớn nhất. Nhiệt kế 
điện tử (25) làm dụng cụ đo nhiệt độ được bố trí bên dưới vị trí (217) của mức nước 
trong chế độ thể tích nước nhỏ nhất trong khoảng trống (219) bên trong dạng chữ V 
ngược được tạo ra với một phần (214) và một phần (215) của vách cạnh (213), sao cho 
gần với ít nhất vách cạnh (213) của ô tạo đá thứ nhất (21a).  
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(21) 1-2014-00059 (51) 7 A61K  31/138,  31/439,  31/58,  

45/06, A61P  11/06,  11/08 
(22) 01.06.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/EP2012/060444 01.06.2012 (87) WO/2012/168161 13.12.2012 
(30) 61/494,600      08.06.2011 US 
(71) GLAXO GROUP LIMITED  (GB) 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, United Kingdom 
(72) CRATER, Glenn (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dược phẩm kết hợp chứa umeclidini và corticosteroit và bình 

xịt khô chứa dược phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm kết hợp chứa chất đối kháng thụ thể muscarinic và 
corticosteroit dùng để điều trị bệnh do thụ thể axetyleholin musearinic M3 và/hoặc thụ 
thể glueocorticoit gây ra, như bệnh hen.  
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(11) 37277 

(21) 1-2014-00060 (51) 7 C07K  14/415, A01H  1/02,  3/00,  

5/00, C12N  15/29,  15/63,  15/82, 
C12P  21/02 

(62) 1-2010-00537   
(22) 11.08.2008 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/CN2008/071939 11.08.2008 (87) WO 2009/021448 19.02.2009 
(30) 200710044772.5      10.08.2007 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.01.2014 
(71) SHANGHAI INSTITUTES FOR BIOLOGICAL SCIENCES, CHINESE ACADEMY 

OF SCIENCES  (CN) 
320 Yue Yang Road, Shanghai 200031, China 

(72) HE, Zuhua (CN), ZHANG, Yingying (CN), LI, Qun (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp làm tăng kích thước hoa, kích thước hạt, chiều 

cao hoặc thể tích cây, cây chuyển gen và phương pháp sản 

xuất cây này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp làm tăng kích thước hoa, kích thước hạt, chiều cao 
hoặc thể tích cây. Sáng chế cũng đề cập đến cây chuyển gen và phương pháp sản xuất 
cây này.  
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(21) 1-2014-00063 (51) 7 F25D  21/08,  21/14 

(22) 07.06.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/JP2012/064642   07.06.2012 (87) WO 2012/169573 13.12.2012 
(30) 2011-128912      09.06.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.01.2014 
(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka 545-8522, Japan 
(72) TAKASHIMA Kayo (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tủ lạnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tủ lạnh bao gồm: thiết bị làm lạnh (21) để tạo ra không khí được 
làm lạnh; ống dẫn không khí lạnh (11) có thiết bị làm lạnh (21) được bố trí tại đó, không 
khí được làm lạnh lưu thông qua ống dẫn không khí lạnh (11); bộ gia nhiệt làm tan băng 
(24) được bố trí trong ống dẫn không khí lạnh (11) bên dưới thiết bị làm lạnh (21), để 
làm tan băng thiết bị làm lạnh (21); phần trở lại (19) thông ngăn bảo quản (7) và ống 
dẫn không khí lạnh (11) để làm không khí được làm lạnh từ ngăn bảo quản (7) trở lại 
ống dẫn không khí lạnh (11); và tấm chắn (26) được bố trí giữa phần trở lại (19) và bộ 
gia nhiệt làm tan băng (24) để chắn nhiệt bức xạ từ bộ gia nhiệt làm tan băng (24).  
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(11) 37279 

(21) 1-2014-00068 (51) 7 C23C  14/34, H01L  21/363 

(22) 28.05.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/JP2012/064341   28.05.2012 (87) WO 2012/169449 13.12.2012 
(30) 2011-128750 08.06.2011 JP 

2011-274954 15.12.2011 JP 
(71) SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD.  (JP) 

398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa, 2430036 JAPAN 
(72) YAMAZAKI, Shunpei (JP), MARUYAMA, Tetsunori (JP), IMOTO, Yuki (JP), 

SATO, Hitomi (JP), WATANABE, Masahiro (JP), MASHIYAMA, Mitsuo (JP), 
OKAZAKI, Kenichi (JP), NAKASHIMA, Motoki (JP), SHIMAZU, Takashi (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Đích mạ phun, phương pháp chế tạo đích mạ phun và phương 

pháp tạo ra màng mỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đích mạ phun, phương pháp chế tạo đích mạ phun và phương pháp 
tạo ra màng mỏng. Có những trường hợp tranzito được tạo ra bằng cách sử dụng vật liệu 
bán dẫn oxit có độ tin cậy kém hơn so với tranzito được tạo ra bằng cách sử dụng silic 
vô định hình. Do đó, theo sáng chế, có thể chế tạo thiết bị bán dẫn có độ tin cậy cao 
được tạo ra bằng cách sử dụng vật liệu bán dẫn oxit. Màng bán dẫn oxit được kết tủa 
bằng phương pháp mạ phun, sử dụng đích mạ phun chứa vật liệu bán dẫn oxit có độ kết 
tinh, và trong đó hướng trục-c của tinh thể song song với vectơ pháp tuyến của bề mặt 
trên của vật liệu bán dẫn oxit. Đích được tạo ra bằng cách trộn các vật liệu thô sao cho 
tỷ lệ thành phần của nó có thể tạo ra cấu trúc tinh thể.  
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(21) 1-2014-00073 (51) 7 B04B  5/12,  9/02,  15/02 

(22) 08.01.2014 (43) 25.03.2014 
(30) 61/008,902 21.12.2007 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.01.2014 
(71) ALFA WASSERMANN, INC.  (US) 

4 Henderson Drive, West Caldwell, New Jersey 07006, U.S.A. 
(72) Kurt SPIEGEL (US), Sorin WEISSMAN (US), Bill LEPSE  (US), Blaine J. MARSH 

(US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống siêu ly tâm dòng chảy liên tục 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống siêu ly tâm dòng chảy liên tục (10). Hệ thống (10) này 
bao gồm rôto (92), stato (94), vỏ stato, các đế tựa trên (106) và để tựa dưới (142), các ổ 
trục trên (116) và ổ trục dưới (114), các vòng khóa thứ nhất và thứ hai, và vành đệm kín 

(128). « trục trên (116) lắp xoay được trục rôto (112) vào trong đế tựa trên (106). Vòng 
khóa thứ nhất gắn cố định ổ trục trên (116) với trục rôto (112). Vành đệm kín (128) 
được bố trí bên trên ổ trục trên (116) và tạo ra vòng đệm kín xoay được cùng với đế tựa 
trên (106). Vòng chặn thứ hai gắn cố định vành đệm kín (128) vào đường kính trong của 
đế tựa trên (106). Các đế tựa trên (106) và đế tựa dưới (142) được gắn chặt vào vỏ stato 
để rôto (92) được căn thẳng hàng để vận hành với stato (94).  
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(11) 37281 

(21) 1-2014-00077 (51) 7 B01J  23/882,  27/053,  35/10,  

37/03,  37/08,  38/12,  23/94, C01B  
3/00,  3/16 

(22) 13.06.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/EP2012/061151 13.06.2012 (87) WO2012/171933 20.12.2012 
(30) 10 2011 105 760.2      15.06.2011 DE 
(71) H.C. STARCK GMBH  (DE) 

Im Schleeke 78-91, 38642 Goslar, Germany 
(72) MEESE-MARKTSCHEFFEL, Juliane (DE), OLBRICH, Armin (DE), JAHN, Matthias 

(DE), VODEGEL, Stefan (DE), IMMISCH, Christoph (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chất xúc tác oxit dạng hỗn hợp chứa coban và molypden và 

quy trình điều chế chúng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chất xúc tác oxit dạng hỗn hợp chứa vật liệu mang và các thành 
phần hoạt hóa xúc tác, đến quy trình điều chế hỗn hợp này. Cụ thể, chất xúc tác này có 
thể được sử dụng làm chất xúc tác chuyển dịch trong phản ứng nước-khí.  
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(11) 37282 

(21) 1-2014-00078 (51) 7 C07D  487/04, A61K  31/53, A61P  

27/00 
(22) 26.06.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/EP2012/062366 26.06.2012 (87) WO2013/004551 10.01.2013 
(30) 61/503,840 01.07.2011 US 

12161547.0 27.03.2012 EP 
(71) 1. BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH  (DE) 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim, Germany 
2. BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 
Mullerstr. 178, Berlin 13353, Germany 

(72) KLAR, Jurgen  (DE), VOEHRINGER, Verena (DE), TELSER, Joachim (DE), LOBELL, 
Mario (DE), SUBMEIER, Frank (DE), LI, Volkhart Min-Jian  (DE), BOTTGER, Michael 
(DE), GOLZ, Stefan (DE), LANG, Dieter (DE), SCHLEMMER, Karl-Heinz (DE), 
SCHLANGE, Thomas (DE), SCHALL, Andreas (DE), FU, Wenlang (CN) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất hydroxymetylaryl-pyrolotriazin được thế, quy 

trình điều chế chúng và dược phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất 5-[(hydroxymetyl)aryl]-pyrolo[2,1-f] [1,2,4]triazin-4-amin 
được thế có công thức  

 

  
 

và đề cập đến quy trình điều chế hợp chất này, đến dược phẩm chứa hợp chất này. Các 
hợp chất này và dược phẩm chứa chúng hữu dụng để điều trị các rối loạn liên quan đến 
sự hình thành mạch, cụ thể là các bệnh về mắt liên quan đến sự hình thành mạch.  
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(21) 1-2014-00080 (51) 7 A61K  9/00,  31/4412,  47/02,  47/06,  

47/14,  47/26,  47/38 
(22) 26.06.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/EP2012/062365 26.06.2012 (87) WO 2013/000917 03.01.2013 
(30) 11171719.5 28.06.2011 EP 

12155281.4 14.02.2012 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.02.2014 
(71) BAYER HEALTHCARE LLC  (US) 

100 Bayer Boulevard, Whippany, New Jersey 07981, United States of America 
(72) BOTTGER, Michael (DE), VON DEGENFELD, Georges (FR), FREUNDLIEB, Julia 

(DE), HIRTH-DIETRICH, Claudia (DE), KELDENICH, Joerg (DE), KLAR, Jurgen 
(DE), MUENSTER, Uwe (DE), OHM, Andreas (DE), RICHTER, Annett (DE), 
RIEDL, Bernd (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Dược phẩm chứa regorafenib dùng khu trú cho mắt và quy 

trình bào chế dược phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dùng khu trú cho mắt chứa regorafenib, hydrat, solvat hoặc 
muối dược dụng của nó hoặc dạng đa hình của nó và quy trình bào chế dược phẩm này.  
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(11) 37284 

(21) 1-2014-00086 (51) 7 C07D  233/64 

(22) 14.06.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/JP2012/065795    14.06.2012 (87) WO 2012/173280 20.12.2012 
(30) 2011-133712    15.06.2011  JP 
(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED  (JP) 

1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, Japan 
(72) KAWABATA, Yoichi (JP), SAWAI, Yasuhiro (JP), KANNO, Kazuaki (JP), 

SAWADA, Naotaka (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp điều chế dẫn xuất imidazol 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế dẫn xuất imidazol mà phù hợp để sản xuất 
nông nghiệp. Hợp chất có công thức (VI) được điều chế bằng cách cho hợp chất có công 
thức (I) phản ứng với thuốc thử Grignard hoặc thuốc thử magie, và thuốc thử lithi, và sau 
đó cho hợp chất thu được phản ứng với hợp chất có công thức (V).  
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(21) 1-2014-00089 (51) 7 G01N  33/86 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.01.2014 
(71) 1. SCHOOL JURIDICAL PERSON HIGASHI-NIPPON-GAKUEN  (JP) 

1757, Aza Kanazawa, Tobetsu-cho, Ishikari-gun, Hokkaido 0610293, Japan 
2. SEKISUI MEDICAL CO., LTD.  (JP) 
13-5, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo 1030027, Japan 

(72) IEKO, Masahiro (JP), MORIKAWA, Chizuru (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp phát hiện chất chống đông máu luput 

  (57)    Sáng chế đề cập đến sự phát triển của phương pháp phát hiện LA thuận tiện, trong đó 
thậm chí mẫu được lấy từ người bệnh, là người nhận liệu pháp dùng chất chống đông 
máu warfarin, heparin hoặc tương tự, không bị ảnh hưởng bởi liệu pháp dùng chất chống 
đông máu, suy xét từ sự thiếu hụt của yếu tố làm đông máu được tạo khả năng, và huyết 
tương của người khỏe mạnh không được sử dụng. Phương pháp phát hiện chất chống 
đông máu luput bao gồm các bước (A), (B) và (C) sau đây: (A) bước bổ sung chế phẩm 
dung dịch đệm chứa yếu tố làm đông máu vào từng mẫu máu trong số các mẫu máu và 
mẫu được pha loãng của mẫu máu trước khi đo hoặc ở thời điểm đo thời gian đông máu; 
(B) bước đo thời gian đông máu đối với các mẫu khác nhau của bước (A); và (C) bước so 
sánh thời gian đông máu đối với các mẫu khác nhau thu được trong bước (B).  
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Riihitontuntie 7, FI-02200 Espoo, Finland 
(72) MAKELA, Tuomo (FI), NIEMELA, Pekka (FI) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp nâng cao mức độ khử các thành phần kim loại 

trong quặng tinh cromit khi làm nóng chảy hợp kim sắt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp nâng cao mức độ khử các thành phần kim loại trong 
tinh quặng cromit khi làm nóng chảy hợp kim sắt thích hợp để sản xuất thép không gỉ. 
Tinh quặng cromit được đưa vào cùng với nguyên liệu thô chứa niken, sao cho bằng 
lượng nguyên liệu thô chứa niken này có thể thu được mức độ khử mong muốn đối với 
các thành phần kim loại của hợp kim sắt.  
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(30) 2011-135174     17.06.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.01.2014 
(71) 1. SCHOOL JURIDICAL PERSON HIGASHI-NIPPON-GAKUEN  (JP) 

1757, Aza Kanazawa, Tobetsu-cho, Ishikari-gun, Hokkaido 0610293, Japan 
2. SEKISUI MEDICAL CO., LTD.  (JP) 
13-5, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo 1030027, Japan 

(72) IEKO, Masahiro  (JP), MORIKAWA, Chizuru  (JP), HATTORI, Keiko  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp đo thời gian đông máu để phát hiện chất chống 

đông máu luput và  kit dùng để đo thời gian đông máu này  

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp đo thời gian đông máu, phương pháp này tạo khả 
năng phát hiện LA một cách dễ dàng và với độ nhạy cao khi được so sánh với phương 
pháp được đề xuất bởi ISTH, không bị ảnh hưởng bởi sự thiếu hụt của yếu tố làm đông 
máu thậm chí trong mẫu máu của người nhận warfarin, là người mắc bệnh thiếu hụt 
vitamin K, hoặc người bệnh suy gan. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp đo thời gian 
đông máu để phát hiện chất chống đông máu luput, phương pháp này bao gồm việc bổ 
sung chế phẩm dung dịch đệm chứa yếu tố làm đông máu vào mẫu máu trước khi đo 
hoặc ở thời điểm đo thời gian đông máu, và đo thời gian đông máu.  
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(11) 37288 

(21) 1-2014-00105 (51) 7 A61C  17/22, A46B  13/02 

(62) 1-2010-01069   
(22) 01.10.2008 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/US2008/078354 01.10.2008 (87) WO2009/046039 09.04.2009 
(30) 11/866,078      02.10.2007 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.01.2014 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America 
(72) CAI Heng (US), BOYD Thomas James (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ chăm sóc răng miệng được kích hoạt nhờ sinh học 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ chăm sóc răng miệng, như bàn chải đánh răng có lắp động 
cơ mà được kích hoạt khi tiếp xúc với môi trường miệng của người sử dụng. Khả năng 
dẫn điện của nước bọt, khi nước bọt này được trộn một cách tùy ý với kem đánh răng và 
nước, có thể được dùng để đóng mạch điện, mạch điện này cấp điện cho cơ cấu có động 
cơ bên trong dụng cụ chăm sóc răng miệng này.  
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(71) OUTOTEC OYJ  (FI) 

Puolikkotie 10, Fl-02230 Espoo, Finland 
(72) Marko Palander (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điều chế tinh quặng để ép viên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điều chế tinh quặng để ép viên và nung kết/làm rắn các viên 
trong sản xuất hợp kim sắt. Thiết bị này bao gồm bộ phận nghiền (1) được bố trí để 
nghiền quặng thành cỡ hạt định trước. Thiết bị còn bao gồm bộ phận sấy (2,3,4) được bố 
trí để sấy quặng trước và/hoặc trong khi nghiền bởi bộ phận nghiền (1).  
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(72) BANDO, Takuji (JP), YANO, Katsuhiko (JP), FUKANA, Makoto (JP), AOKI, Satoshi 

(JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp điều chế aripiprazol anhydrit tinh thể B dạng 

hạt mịn 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp để điều chế aripiprazol anhydrit tinh thể B dạng hạt mịn. 
Phương pháp trên bao gồm các bước:  
(1) gia nhiệt và hòa tan aripiprazol thô trong rượu thấp, và tiếp đó làm lạnh hỗn hợp tạo 
ra để kết tủa tinh thể để thu được tinh thể của solvat rượu thấp của aripiprazol;  
(2) nghiền ướt tinh thể của solvat rượu thấp của aripiprazol ở dạng huyền phù đặc chứa 
rượu thấp; và  
(3) phân tán tinh thể đã được nghiền ướt để tách chất lỏng-chất rắn để thu được tinh thể, 
và gia nhiệt tinh thể.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.01.2014 
(71) GUANGDONG WEP ENERGY-SAVING TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

No. 3 Kaiyuan Road, Datang Town Sustainable Development Experimental Area of 
GuangDong Province, Sanshui District, Foshan, Guangdong 528143 China 

(72) XIAO, Chaofeng (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Tấm thân thiện với môi truờng, không phát tán cacbon, không 

chứa formalđehyt và được làm từ bột bảng mạch và quy 

trình sản xuất tấm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thân thiện với môi trường, không phát tán cacbon, không chứa 
formaldehyt và được làm từ bột bảng mạch và quy trình sản xuất tấm này. Các nguyên 
liệu để sản xuất tấm này bao gồm bột bảng mạch, isoxyanat, chất trợ tháo khuôn, nước, 
bột sợi gỗ và sợi cacbon. Các nguyên liệu này được trộn lẫn với nhau và được ép để tạo 
ra tấm theo sáng chế. Tỷ lệ % trọng lượng bột bảng mạch trong tấm này có thể cao tới 
95%, và tấm theo sáng chế không có bọt khí và có tính năng chống nước rất tốt.  
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(72) HIKONO Hirokazu (JP), MASE Masaji  (JP), SAITO Takehiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vacxin bất hoạt dùng tiêm nội nhãn để phòng ngừa cúm gia 

cầm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vacxin bất hoạt dùng tiêm nội nhãn để phòng ngừa cúm gia cầm. 
Vacxin này chứa virut cúm gia cầm bất hoạt làm kháng nguyên và không chứa tá dược 
dầu bất kỳ.  
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(72) HOSOKAWA Mamoru (JP), URUSHIHARA Wataru (JP), OHWAKI Takeshi (JP), 

KAMIJO Tomotsuna (JP), HOJO Hirofumi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Bột từ trường mềm trên cơ sở sắt để sử dụng trong lõi bột ép, 

phương pháp sản xuất và lõi bột ép này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bột từ trường mềm trên cơ sở sắt để sử dụng cho lõi bột ép, bột này 
bao gồm bột kết dính từ trường mềm trên cơ sở sắt và lớp phủ biến đổi phosphat trên bề 
mặt của bột kết dính. Lớp phủ biến đổi phosphat chứa nguyên tố niken và có hàm lượng 
nhôm bằng hoặc nhỏ hơn hàm lượng nhôm trong bột kết dính. Bột từ trường mềm trên 
cơ sở sắt có khả năng chịu nhiệt mỹ mãn khi duy trì độ cách điện ở mức đạt yêu cầu 
ngay cả sau khi cho trải qua quá trình xử lý nhiệt ở nhiệt độ cao.  
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(72) KIMURA, Eiki (JP), YUJI, Akemi (JP), KANETA, Manabu (JP), KANEKO, Yukihiro 

(JP), MACHII, Kouji (JP), OMORI, Chiharu (JP) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Tấm composit và phương pháp sản xuất tấm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm composit (1) là tấm trong đó sợi tổng hợp dạng giống như vải 
không dệt (12) được tích hợp vào một phía hoặc cả hai phía của tấm lưới hoặc vải không 
dệt liên kết nhiệt, có vai trò là vật liệu nền (11), ở trạng thái trong đó các sợi (13) tạo ra 
sợi tổng hợp được làm rối với nhau và cũng được làm rối với vật liệu nền (11). Tấm 
composit (1) theo sáng chế được tạo hình không bằng phẳng trong không gian ba chiều 
sao cho nó có nhiều chỗ lồi (2) và chỗ lõm (3), và các sợi (13) tạo ra sợi tổng hợp (12) 
được dựng lên từ bề mặt của các chỗ lồi (2) và các chỗ lõm (3). Tấm composit (1) theo 
sáng chế có tỷ lệ số sợi hợp thành được dựng lên từ bề mặt của các chỗ lõm và có độ cao 
là 1mm hoặc lớn hơn trên số sợi hợp thành được dựng lên từ bề mặt của các chỗ lõm và 
có độ cao là 0,1mm hoặc lớn hơn là 25% hoặc lớn hơn.  
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(72) YAMAMOTO, Katsuhiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tinh thể của hợp chất dị vòng ngưng tụ và thuốc chứa tinh 

thể này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến tinh thể của hợp chất 1-etyl-7-metyl-3-{4-[(3-metyl- 3H-
imidazo[4,5-b]pyridin-2-yl)oxy]phenyl}-1,3-dihydro-2H-imidazo[4,5- b]pyridin-2-on 
hữu ích dùng làm tác nhân điều trị hoặc phòng ngừa bệnh tâm thần phân liệt và các 
bệnh tương tự. Tinh thể theo sáng chế có giản đồ nhiễu xạ bột tia X có các đỉnh đặc 
trưng ở các khoảng cách giữa các mặt phẳng (d) là 13,59±0,2 và 6,76±0,2 Angstrom.  
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75-1, Ono-cho, Tsurumi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 230-0046 Japan 
(72) NUKUl, Noriyuki  (JP), KOMAKI, Maki (JP), NISHlZAWA, Akito (JP), NISHI, 

Tatsunari (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp điều chế terephatalat 1,2-cis-dihydrodiol, axit 

protocatechuic và axit galic từ muối kali của axit 

terephtalic 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các phương pháp sản xuất terephtalat 1,2-cis-dihydrodiol, axit 
protocatechuic và axit galic. Cụ thể là terephtalat 1,2-cis-dihydrodiol (TPA-DHD) có thể 
được sản xuất bằng cách sử dụng muối của axit terephtalie mà chứa 0,5 lần đến 2 lần 
lượng mol kali tính theo tất cả các axit terephtalic chứa trong muối của axit terephtalic 
và bằng cách sử dụng vi sinh vật biểu hiện terephtalat 1,2-dioxygenaza làm nguyên liệu. 
Hơn nữa, TPA-DHD có thể được chuyển hoá thành axit protocateehuic bằng 
dehydrogenaza TPA-DHD và axit protocatechuic có thể được chuyển hoá thành axit 
galic bằng para-hydroxybenzoat hydroxylaza. Ngoài ra, bằng cách xử lý nhiệt các 
polyeste thải trong dung môi etylen glycol hoặc dung môi 1-butanol chứa kali hydroxit, 
các polyeste này có thể bị khử trùng hợp một cách hiệu quả, và có thể tạo ra kali 
terephtalat thích hợp cho việc sản xuất hoá chất nhờ vi sinh vật này.  
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Shahidul (BD), AZAM, Muhammad, Shafiul (BD), MAHMOOD, Niaz  (BD) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Phân tử axit nucleic mã hóa enzym mang lại khả năng kháng 

bệnh ở cây đay 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phân tử axit nucleic phân lập được và các đoạn của chúng mã hóa 
enzym hoặc protein mang lại khả năng kháng bệnh cho cây đay. Sáng chế còn đề cập 
đến vectơ, tế bào chủ, hạt và thực vật chứa phân tử axit nucleic đó.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cấu trúc được phủ bằng hệ tạo lớp phủ ngăn ngừa đóng bám 

chứa chất diệt sinh vật và phương pháp kiểm soát tốc độ giải 

phóng chất diệt sinh vật ra khỏi hệ tạo lớp phủ ngăn ngừa 

đóng bám 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cấu trúc được phủ bằng hệ tạo lớp phủ ngăn ngừa đóng bám chứa 
chất diệt sinh vật, cấu trúc này thu được bằng cách:  
a. chuẩn bị nền,  
b. phủ nền này bằng lớp phủ thứ nhất,  
c. phủ ít nhất một lớp phủ tiếp theo lên trên lớp phủ thứ nhất, lớp phủ thứ nhất chứa chất 
điệt sinh vật, lớp phủ tiếp theo chứa ít chất diệt sinh vật hơn so với lớp phủ thứ nhất hoặc 
từ chế phẩm không chứa hoặc hầu như không chứa chất diệt sinh vật, và trong đó lớp 
phủ thứ nhất và lớp phủ tiếp theo tạo ra hệ tạo lớp phủ ngăn ngừa đóng bám chứa chất 
diệt sinh vật có khả năng ngâm chiết chất diệt sinh vật theo cách có kiểm soát.  
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(11) 37299 

(21) 1-2014-00207 (51) 7 A61K  31/366,  31/429, A61P  33/00 

(22) 22.06.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/NZ2012/000104 22.06.2012 (87) WO 2012/177151 27.12.2012 
(30) 593713      23.06.2011 NZ 
(71) BAYER NEW ZEALAND LIMITED  (NZ) 

c/- Level 12, KPMG Centre, 85 Alexandra Street, Hamilton, 3204, New Zealand 
(72) LEECH, Wayne Frederick (NZ), ALAWI, Fadil Al (NZ), NANJAN, Karthigeyan (NZ)
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thuốc thú y diệt ký sinh trùng hòa tan chứa lacton vòng lớn 

và levamisol 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thuốc thú y diệt ký sinh trùng hoà tan chứa lacton vòng lớn hoặc 
muối dược dụng của nó, và levamisol hoặc muối dược dụng của nó, trong đó độ pH của 
chế phẩm này nằm trong khoảng từ 2,0 đến 5,0 và trong đó chế phẩm này chứa ít nhất 
một chất hoạt động bề mặt và ít nhất một chất chống oxy hoá.  
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(11) 37300 

(21) 1-2014-00226 (51) 7 B01D  53/75, C21B  13/00 

(22) 01.06.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/EP2012/060355 01.06.2012 (87) WO 2012/175313 27.12.2012 
(30) A 906/2011      21.06.2011 AT 
(71) SIEMENS VAI METALS TECHNOLOGIES GMBH  (AT) 

Turmstrasse 44, A-4031 Linz, Austria 
(72) MILLNER, Robert (AT), REIN, Norbert (AT), PLAUL, Jan-Friedemann (DE), 

ROSENFELLNER, Gerald (AT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị điều chỉnh khí xử lý kiểu vòng kín 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điều chỉnh khí xử lý kiểu vòng kín (11) trong hệ thống sản 
xuất quặng kim loại được khử trực tiếp (8). Hệ thống (8) bao gồm ít nhất một thiết bị 
khử (10), một thiết bị tách hỗn hợp khí (18) và thiết bị nén riêng (17), các thiết bị này 
được bố trí phía trước thiết bị khử (10), và thiết bị làm sạch khí (13) được bố trí phía sau 
thiết bị khử (10). Trong trường hợp này, các khí xử lý (11) mà cần thiết để sản xuất 
quặng kim loại được khử trực tiếp thu được một phần bởi sự tuần hoàn từ chính quy trình 
sản xuất và một phần được cấp từ hệ thống sản xuất gang (1), cụ thể là hệ thống khử nấu 
chảy, qua ống cấp (16) mà dẫn vào ống tuần hoàn (14) dùng cho các khí xử lý (11). 
Trong trường hợp này, thiết bị làm sạch khí (11) được bố trí để điều chỉnh tốc độ của khí 
xử lý (11). Ngoài ra, thiết bị điều chỉnh này bao gồm thiết bị điều chỉnh áp suất kiểu 
vòng hở (15) được lắp phía trước chỗ nối ống cấp (16) vào ống tuần hoàn (14) dùng cho 
các khí xử lý (11) theo cách sao cho mức áp suất đối với thiết bị tách hỗn hợp khí (18) 
được giữ không đổi sử dụng thiết bị nén riêng (17).  
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(11) 37301 

(21) 1-2014-00227 (51) 7 A61K 9/08, 47/18, 47/36, 47/10 

(22) 22.06.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/JP2012/065957     22.06.2012 (87) WO/2012/176865 27.12.2012 
(30) 2011-139566     23.06.2011 JP 
(71) SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

9-19, Shimoshinjo 3-chome, Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 533-8651, Japan 
(72) INAGAKI, Koji (JP), OGAWA, Toshihiro (JP), HORIBE, Yoshihide (JP), DOTA, 

Atsuyoshi (JP), NAGANO, Takashi (JP), NAKAMURA, Masatsugu (JP), NAKADA, 
Yuichiro (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dung dịch nhỏ mắt chứa axit hyaluronic hoặc muối của nó và 

propylen glycol 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dung dịch nhỏ mắt chứa axit hyaluronic hoặc muối của nó với nồng 
độ nằm trong khoảng từ 0,03% đến 0,5% (trọng lượng/thể tích) và propylen glycol với 
nồng độ nằm trong khoảng từ 0,1% đến 1,0% (trọng lượng/thể tích) chứa benzalkoni 
clorua dùng làm chất bảo quản duy nhất với nồng độ nằm trong khoảng từ 0,001% đến 
0,002% (trọng lượng/thể tích) và chứa tác nhân thẩm thấu ion với nồng độ sao cho tỷ lệ 
áp suất thẩm thấu của dung dịch dùng cho mắt sẽ nằm trong khoảng từ 0,9 đến 1,1.  
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(11) 37302 

(21) 1-2014-00239 (51) 7 C07K  16/18, A61P  27/02 

(62) 1-2010-03180   
(22) 27.04.2009 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/US2009/041785 27.04.2009 (87) WO2009/134711 05.11.2009 
(30) 61/048,431 28.04.2008 US 

61/048,689 29.04.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.01.2014 
(71) GENENTECH, INC.   (US) 

1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080, United States of America 
(72) HUANG, Arthur, J. (US), KELLEY, Robert, F.  (US), LOWMAN, Henry (US), VAN 

LOOKEREN CAMPAGNE, Menno (NL), WINTER, Charles, M. (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Polynucleotit được phân lập, vectơ và tế bào chủ chứa 

polynucleotit này và phương pháp sản xuất kháng thể kháng 

nhân tố D 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các polypeptit được phân lập, các vectơ và các tế bào chủ bao gồm 
các polynucleotit này và các phương pháp sản xuất kháng thể kháng nhân tố D. Các sản 
phẩm này hữu dụng trong chẩn đoán, phòng và điều trị các bệnh và các rối loạn do hoạt 
hóa quá mức hoặc hoạt hóa không kiểm soát bổ thể.  
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(11) 37303 

(21) 1-2014-00259 (51) 7 C07D  409/06,  417/06,  401/06, 

A01N  43/713, A01P  3/00 
(22) 20.06.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/US2012/043295 20.06.2012 (87) WO/2012/177728 27.12.2012 
(30) 61/500,372 23.06.2011 US 

61/611,917 16.03.2012 US 
(71) VIAMET PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

2250 Perimeter Park Drive, Suite 320, Morrisville, NC 27560, United States of 
America 

(72) HOEKSTRA, William, J. (US), SCHOTZINGER, Robert, J. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Hợp chất ức chế enzym chứa kim loại và chế phẩm chứa hợp 

chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có hoạt tính điều biến hoạt tính của enzym chứa kim loại 
và phương pháp điều trị bệnh, chứng rối loạn hoặc triệu chứng ở cây trồng do enzym 
chứa kim loại này gây ra.  
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(11) 37304 

(21) 1-2014-00266 (51) 7 A61K  38/46,  38/17, A61P  31/12 

(22) 15.06.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/KR2012/004734 15.06.2012 (87) WO2012/177020 27.12.2012 
(30) 61/500,994 24.06.2011 US 

10-2012-0012718 08.02.2012 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.01.2014 
(71) 1. GREEN CROSS CORPORATION  (KR) 

107, Ihyeon-ro 30beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 446-855, Republic of 
Korea 
2. MEDIGENEBIO CORPORATION  (KR) 
107, Ihyeon-ro 30beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 446-855, Republic of 
Korea 

(72) JIN, Thong-Gyu (KR), CHUNG, Yo Kyung (KR), PAIK, Sang Hoon (KR), PARK, 
Yoo Chang (KR), SEO, Jinwook (KR), CHOI, Yong Woon (KR), SON, Jong Mun 
(KR), KIM, Yong-Chul (KR) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm chứa iduronat-2-sulfataza tái tổ hợp của người, 

dược phẩm chứa chế phẩm này và phương pháp bào chế chúng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa iduronat-2-sulfataza tái tổ hợp của người. Kiểu 
glycosyl hóa và hàm lượng formylglycin của chế phẩm chứa iduronat-2-sulfataza theo 
sáng chế khác biệt so với dược phẩm Elaprase có bán trên thị trường nên chế phẩm này 
có hiệu quả điều trị bệnh vượt trội, độ an toàn cao hơn Elaprase, và có thể được dùng để 
điều trị hiệu quả hội chứng Hunter. Sáng chế cũng đề cập đến được phẩm chứa chế 
phẩm theo sáng chế và phương pháp bào chế chúng.  
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(11) 37305 

(21) 1-2014-00269 (51) 7 B22D  17/00, C23C  30/00 

(22) 22.06.2012 (43) 25.03.2014 
(86) PCT/EP2012/062082 22.06.2012 (87) WO/2012/175668 27.12.2012 
(30) 10 2011 078 066.1      24.06.2011 DE 
(71) OSKAR FRECH GMBH + CO. KG  (DE) 

Schorndorfer Strasse 32, 73614 Schorndorf, Germany 
(72) ERHARD, Norbert (DE), DANNENMANN, Helmar (DE), KURZ, Jurgen (DE), 

SYDLO, Andreas (DE), GERNER, Daniel (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bộ phận đúc và phương pháp phủ lớp chống ăn mòn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận đúc dùng cho thiết bị đúc kim loại nóng chảy, bộ phận đúc 
này có thân cơ bản bằng kim loại (2) và vùng bề mặt tiếp xúc vật liệu nóng chảy (9) mà 
tiếp xúc với kim loại nóng chảy trong quá trình đúc. Trong bộ phận đúc theo sáng chế, 
thân cơ bản bằng kim loại được bố trí ở vùng bề mặt tiếp xúc vật liệu nóng chảy có lớp 
chống ăn mòn (3) chịu được kim loại nóng chảy và được tạo ra, bằng cách sử dụng các 
vi hạt và/hoặc các hạt nano của một hoặc nhiều chất được chọn từ nhóm chất bao gồm 
các borua, nitrua và cacbua của các kim loại chuyển tiếp và các hợp kim của chúng và 
cả của bo và silic và Al2O3. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp phủ lớp 
chống ăn mòn lên nền mà có thể là bộ phận đúc.  
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Phần ii 

 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 

 
 
(11) 2414 

(21) 2-2012-00193 (51) 7 F02B 69/04 

(22) 27.08.2012 (43) 25.03.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.08.2012 
(71) Trường đại học Bách Khoa - đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 

268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Ngọc Dũng (VN), Trần Đăng Long (VN), Võ Lê Hoài Phương (VN) 
(54) Bộ chuyển đổi động cơ điêzen thành động cơ sử dụng nhiên 

liệu khí sinh học hoàn toàn dùng cho mục đích phát điện 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến việc chuyển đổi động cơ điezen phun nhiên liệu trực tiếp 
thành động cơ sử dụng nhiên liệu khí sinh học hoàn toàn. Hệ thống nhiên hệu lỏng của 
động cơ được thay thế bằng hệ thống nhiên liệu khí. Hệ thống nhiên liệu khí này bao 
gồm ống ventury điều chỉnh tỉ lệ hỗn hợp khí nạp, cảm biển vị trí bướm ga, cảm biến áp 
suất đường ống nạp và hệ thống điều khiển. Hệ thống đánh lửa điều khiển điện tử được 
thiết lập để đốt cháy hoà khí nhiên liệu và không khí bên trong động cơ tại áp suất và 
nhiệt độ cao. Việc ứng dụng chuyển đổi động cơ đizen thành động cơ sử dụng hoàn toàn 
nhiên liệu khí sinh học giúp nâng cao hiệu quả kinh tế-xã hội, môi trường, khuyến khích 
việc phát triển và ứng dụng nhiên liệu mới, xanh, sạch tại Việt Nam.  
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(11) 2415 

(21) 2-2012-00194 (51) 7 G01G 21/00 

(67) 1-2012-02543   
(22) 27.08.2012 (43) 25.03.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.08.2012 
(71) EXCELL PRECISION CO., LTD.  (TW) 

6F., No.127, Lane 235, Baoqiao Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan 
(72) LO, Chih-Chiang  (TW) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Kết cấu đo trọng lượng của cân điện tử 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến kết cấu đo trọng lượng của cân điện tử bao gồm cảm biến 
lực, giá treo trên nối tiếp với một đầu cực của cảm biến lực và giá treo được nối tiếp với 
một đầu cực còn lại của cảm biến lực nhằm làm cho giá treo trên, giá treo dưới và cảm 
biến lực lần lượt gắn kết với đĩa cân, đế cân và bộ hiển thị để tạo thành một cân điện tử. 
Giá treo trên, đĩa cân và cảm biến lực trở thành bộ phận đo trọng lượng.  
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(11) 2416 

(21) 2-2012-00197 (51) 7 A62B  009/06 

(22) 06.09.2012 (43) 25.03.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.09.2012 
(71) 1. EXIMTEX INC.  (TW) 

8Fl.-10, No. 14, Lane 609, Sec. 5, Chung Hsin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City, 
Taiwan 
2. EASY ON PRODUCTS CO., LTD.  (TW) 
No. 69, Lane 187, Cyonglin S. Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City, Taiwan 

(72) Pow-Liang LIANG (TW), Wen-Jin LIN (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Khẩu trang 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến khẩu trang, bao gồm phần thân và phần dây đeo, trong đó 
phần thân gồm có hai nửa trái và phải có độ dài bằng nhau, được giới hạn giữa mép trên 
và mép dưới và hai cạnh bên trái và bên phải; phần thân có lớp ngoài, lớp trong, hai vùng 
luồn dây thứ nhất, đường gân trên và đường gân dưới. Lớp ngoài và lớp trong của phần 
thân được xếp chồng lên nhau và được giới hạn bởi hai cạnh bên trái và bên phải, mép 
của hai lớp này được cố định với nhau; hai vùng luồn dây thứ nhất được bố trí song song 
thẳng đứng ở hai bên phần thân với nhiều lỗ luồn dây để có thể luồn dây đeo qua. Lớp 
trong và lớp ngoài của khẩu trang được làm bằng vải không dệt từ các sợi có khả năng 
co giãn theo cả chiều dọc và chiều ngang, do đó khẩu trang có thể thay đổi kéo dài để 
phù hợp với mọi khuôn mặt của người sử dụng, ngoài ra thân khẩu trang còn tạo ra 
không gian chứa không khí nên người sử dụng có thể hít thở dễ dàng và thoải mái.  
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(11) 2417 

(21) 2-2012-00201 (51) 7 B65G  047/52 

(22) 12.09.2012 (43) 25.03.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.10.2012 
(71) GRAND CENTURY CO., LTD.  (TW) 

No. 27-8, Beigao Shanding, Xinrong Vil., Yangmei City, Taoyuan County, Taiwan. 
(72) Yuan-Shun LIAO (TW) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Thiết bị thay đổi palet và định vị lại hàng hóa tự động 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị thay đổi palet và định vị lại hàng hóa tự động gồm 
chân đế; cơ cấu khung xoay tròn được lắp xoay tròn trên chân đế, bộ phận điều chỉnh 
giữ vai trò khung dưới mà mở ra hoặc đóng lại khung dưới của cơ cấu khung xoay tròn, 
ít nhất một khối đẩy được lắp xoay tròn ở khung dưới, bộ phận điều chỉnh làm xoay tròn 
cơ cấu khung xoay tròn, và cơ cấu định vị phía trên và hai cơ cấu định vị bên cạnh được 
lắp ở cơ cấu khung xoay tròn. Thiết bị thay đổi palet và định vị lại hàng hóa tự động làm 
xoay tròn palet và hàng hóa được xếp trên palet để làm thay đổi palet và để thay thế cho 
việc thay đổi palet bằng tay. Kết quả là, việc thay đổi palet với thiết bị thay đổi palet và 
định vị lại hàng hóa tự động giúp tiết kiệm sức người, tăng tốc việc giao nhận hàng hóa 
và giảm thiểu chi phí giao nhận.  

 
 
 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
210 

(11) 2418 

(21) 2-2012-00202 (51) 7 B25B  17/00 

(22) 14.09.2012 (43) 25.03.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.09.2012 
(75) LI-TU LIN WU  (TW) 

No. 367, Sec. 1, Mei-Tsun Rd., Taichung, Taiwan. 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Cờ lê cong có thể điều chỉnh được 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề xuất cờ lê cong có thể điều chỉnh được có tay cầm và phần đầu 
điều khiển. Tay cầm được làm cong và có lỗ móc có tâm điểm. Phần đầu điều khiển 
được tạo ra trên và nhô ra từ tay cầm đối điện với lỗ móc và có mỏ kẹp cố định, mỏ kẹp 
có thể tháo lắp được và đinh xoắn. Mỏ kẹp cố định có mặt phẳng đứng, rãnh trượt, lỗ mở 
và bề mặt điều khiển. Mỏ kẹp có thể tháo lắp được được nối theo cách có thể di chuyển 
dược với mỏ kẹp cố định, hướng về bề mặt điều khiển và có thanh khớp nối. Đinh xoắn 
được lắp theo cách có thể xoay được trong lỗ mở của mỏ kẹp cố định và kéo dài vào 
rãnh trượt để khớp nối với thanh khớp nối. Góc giữa bề mặt điều khiển của mỏ kẹp cố 
định và tay cầm nằm trong khoảng từ 25 đến 40o.  
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(11) 2419 

(21) 2-2012-00206 (51) 7 B29C 67/20, C08J 9/32 

(22) 17.09.2012 (43) 25.03.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.09.2012 
(71) Công ty TNHH Sheng Chang  (VN) 

Lô I-1A-CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương 
(72) Chang Szu Chieh (TW) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(54) ống thu lọc axit dùng trong quá trình sạc điện cho bình ắc 

quy 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến ống thu lọc axít dùng trong quá trình sạc điện cho bình ắc 
qui để thu hồi axít thoát trào lên và nạp ngược trở lại bao gồm đoạn cổ (1) có dạng hình 
trụ được đậy lại bởi nắp đậy (2) có hình ống trụ làm bằng cao su lắp khít vào trong lòng 
đoạn cổ (1), vách ngăn (3) có các lỗ tròn nhỏ phân cách đoạn cổ (1) với thân ống (4) tạo 
bởi đoạn hình nón cụt (4.1) nối tiếp với đoạn hình trụ (4.2) có đáy (5) có dạng hình phễu 
thụt vào bên trong thân ống (4) chứa đựng các hạt (6) có tác dụng ngưng tự hơi axít 
thoát lên, lỗ thoát (7) ở tâm đáy (5). Nhờ vậy, axít không bị thoát trào nên bề mặt bình 
ắc qui sạch và tiết kiệm được axít sử dụng trong quá trình sạc điện cho bình ắc qui.  
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(11) 2420 

(21) 2-2012-00208 (51) 7 B02B 3/00 

(22) 20.09.2012 (43) 25.03.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.09.2012 
(71) Công ty cổ phần cơ khí SINCO  (VN) 

Lô B1-6 và B1-7, đường VL2 , KCN Vĩnh Lộc 2, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 
(72) Ong Quang Nhiêu (VN) 
(54) Cơ cấu điều chỉnh góc nghiêng khung sàng trong máy tách 

thóc 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cơ cấu điều chỉnh góc nghiêng khung sàng của máy tách 
thóc. Thông thường, cơ cấu điều chỉnh góc nghiêng khung sàng là một trục điều chỉnh 
chính khá dài lắp song song với bộ phận đỡ khung sàng, vì vậy trục mau mỏi và biến 
dạng do phải chịu toàn bộ trọng lượng và tải trọng làm việc của khung sàng. Cơ cấu điều 
chỉnh góc nghiêng khung sàng thực hiện theo giải pháp hữu ích gồm hai cụm ống trượt 
lắp vuông góc với bộ phận đỡ khung sàng sẽ có độ bền cao hơn, khắc phục nhược điểm 
trên mà vẫn bảo đảm tính năng tách thóc ra khỏi gạo của máy tách thóc.  
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(11) 2421 

(21) 2-2012-00209 (51) 7 B29C 35/02 

(22) 20.09.2012 (43) 25.03.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.09.2012 
(71) HORNG CHI MACHINE INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

71, Lane 667, Chung San Road, Shen Nan Village, Sherm Gang District, Taichung 
City, Taiwan 

(72) Chen, King-Hsiang (TW) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Máy lưu hóa phun cao su hoàn toàn tự động loại đĩa đa điểm 

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy lưu hóa phun cao su hoàn toàn tự động loại đĩa đa điểm đạt 
được một hệ thống dòng chảy về phun cao su tự động, lưu hóa, đúc khuôn và mở khuôn 
bao gồm một bộ phận điều khiển điện, các khuôn lưu hóa được bố trí trên một bàn xoay, 
và một cơ cấu phun, một cơ cấu nạo tự động, một bộ phận điều khiển nhiệt độ và một cơ 
cấu nâng khuôn được bố trí tại trung tâm của hoặc xung quanh đường xoay của bàn 
xoay. Do đó, bộ phận điều khiển điện tự động điều khiển cơ cấu phun để phun tuần tự 
một vật liệu cao su vào mỗi khuôn lưu hóa, sau đó cơ cấu nạo tự động vật liệu dư, và sau 
đó khuôn được chuyển đến vị trí áp lực và nung. Sau khi lưu hóa cao su, cơ cấu nâng 
thực hiện hoạt động nâng khuôn tự động trên mỗi khuôn để đạt được khuôn đúc cao su 
tự động. Do đó, có thể tiết kiệm được chi phí về nhân lực, và nâng cao được hiệu quả và 
chất lượng hoạt động.  
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(11) 2422 

(21) 2-2012-00258 (51) 7 F24H 1/08 

(22) 14.11.2012 (43) 25.03.2014 
(30) 101216531 28.08.2012 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.11.2012 
(71) HOME MARK CO., LTD.  (TW) 

1F., No. 5, Lane 25, Hsin Yi Rd., Tou Nan Township, Yun-Lin County 630, Taiwan 
(72) CHIU, YU-LIN (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống làm nóng nước thông minh tiết kiệm năng lượng 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ thống làm nóng nước thông minh tiết kiệm năng lượng 
bao gồm bể chứa nước thứ nhất, bộ làm nóng bằng điện thứ nhất được bố trí trong bể 
chứa nước thứ nhất; bộ cảm biến nhiệt độ thứ nhất được bố trí trong bể chứa nước thứ 
nhất; môđun làm nóng sử dụng năng lượng mặt trời bao gồm bộ làm nóng sử dụng năng 
lượng mặt trời và mạch làm nóng sử dụng năng lượng mặt trời được nối với bể tích nước 
thứ nhất và được làm nóng bởi bộ làm nóng sử dụng năng lượng mặt trời; các bể tích 
nước thứ hai; các bộ làm nóng bằng điện thứ hai được bố trí trong các bể tích nước thứ 
hai; và môđun điều khiển bao gồm bộ điều khiển và hệ thống quản lý. Khi bộ làm nóng 
bằng điện thứ nhất hoạt động cùng với các bộ làm nóng bằng điện thứ hai và cùng với sự 
xác định của hệ thống quản lý, bất kỳ lượng người sử dụng nào có thể ngay lập tức nhận 
được sự cung cấp nước nóng ổn định với chi phí thấp và hiệu quả tiết kiệm nước và năng 
lượng có thể đều đạt được.  

 
 
 

  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
215 

(11) 2423 

(21) 2-2013-00149 (51) 7 A45D  033/22 

(22) 01.07.2013 (43) 25.03.2014 
(30) 101216933 03.09.2012 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.07.2013 
(75) SUNG, CHIA-MENG  (TW) 

No. 295, Yixin St., East Dist., Taichung City 401, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Hộp mỹ phẩm 

  (57)     Giải pháp hữu ích này đề cập đến hộp mỹ phẩm, hộp mỹ phẩm này có dạng hình cầu và 
bao gồm ba thành phần được gắn lắp với nhau. Hai thành phần chính là phần nắp và 
phần đáy kết hợp nên hình cầu rỗng giữa, một vòng tròn giữa dạng lưới được gắn chặt 
vào miệng hở của phần đáy. Một lỗ xuyên được tạo ra ở đế phần đáy dùng để bơm chất 
mỹ phẩm vào hộp theo mức độ định trước. Mặt ngoài của vòng tròn giữa được tạo ren 
vặn để dễ dàng gắn lắp các phần bao kín mỹ phẩm trong hộp. Hộp mỹ phẩm hình cầu 
được tạo ra với hai lớp làm từ hai loại vật liệu khác nhau, điều này tạo thuận lợi cho việc 
thiết kế kiểu dạng hộp được dễ dàng và bắt mắt.  
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(11) 2424 

(21) 2-2013-00229 (51) 7 C08G  64/04,  64/22,  64/24,  64/30, 

C08L  69/00 
(22) 13.09.2013 (43) 25.03.2014 
(30) 61/700,567 13.09.2012 US 
(71) PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED  (TH) 

555/1, Energy Complex, Building A, 14th - 18th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, 
Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand 

(72) THONGPRACHAN, Napawon (TH), PHETRAK, Nared (TH), EUAPERMKIATI, 
Anucha (TH), CHANDAVASU, Chaya (TH) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm polyalkylen carbonat có tính ổn định nhiệt được 

tăng cường và phương pháp điều chế chế phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm polyalkylen carbonat có tính ổn định nhiệt được tăng 
cường và phương pháp điều chế chế phẩm này. Chế phẩm polyalkylen carbonat có tính 
ổn định nhiệt được tăng cường bao gồm một hoặc nhiều chất phủ đầu cuối và một hoặc 
nhiều chất chống oxy hóa. Chế phẩm có nhiệt độ phân hủy do nhiệt nằm trong khoảng 
từ 250oC đến 320oC.  
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(11) 2425 

(21) 2-2013-00260 (51) 7 F21V  7/04 

(22) 17.10.2013 (43) 25.03.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.10.2013 
(71) Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông  (VN) 

87-89 Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(72) Phạm Hồng Dương (VN) 
(54) Cấu trúc phân phối ánh sáng sử dụng cho đèn LED mỏng chiếu 

cạnh 

  (57)   Giải pháp hữu ích đề cập đến một cấu trúc phân phối ánh sáng sử dụng cho đèn LED, 
khác biệt hoàn toàn với các loại cấu trúc phân phối ánh sáng thông thường. Cấu trúc 
phân phối ánh sáng do giải pháp hữu ích đề xuất bao gồm một tấm dẫn sáng có một 
cạnh thẳng (1) sử dụng làm lối vào cho ánh sáng chiếu ra từ dãy LED (2). Trên bề mặt 
của tấm dẫn sáng, một ma trận các điểm chiết sáng được tạo ra nhằm lấy ánh sáng ra 
môt cách đồng đều, nhờ vào công nghệ in lưới hoặc khắc laser. Viền xung quanh tấm 
dẫn sáng có một khe mỏng khoảng 1mm, cách cạnh ngoài 5mm, được tạo ra làm chỗ 
chứa cho một dải phản xạ trắng, có độ rộng bằng độ dày của tấm dẫn sáng. Dải phản xạ 
này có tác dụng ngăn không cho ánh sáng đi ra khỏi cạnh đối diện với, dãy LED theo 
hướng không mong muốn. Một tấm phản xạ trắng được dán lên phần nẹp rộng 5 mm 
phía ngoài khe mỏng của tấm dẫn sáng, nhằm hắt ánh sáng sang mặt đối diện. Một tấm 
tán xạ mờ cũng được dán lên mặt bên kia của tấm dẫn sáng, đối diện với tấm phản xạ, có 
tác tạo ra một mặt chiếu sáng mịn và đồng đều. Cấu trúc phân phối ánh sáng do giải 
pháp hữu ích đề xuất có tác dụng như một dạng hộp tích phân ánh sáng, với một lối vào 
cho dãy LED chiếu sáng và một mặt lấy ánh sáng ra đều và mịn như mong muốn. So với 
các giải pháp trước đây, cấu trúc này cho phép đạt được hiệu suất phân phối ánh sáng 
cao hơn và có thể tạo ra các kiểu dáng mặt phát sáng phong phú hơn.  
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(11) 2426 

(21) 2-2013-00261 (51) 7 F21V  7/04 

(22) 17.10.2013 (43) 25.03.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.10.2013 
(71) Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông  (VN) 

87-89 Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(72) Phạm Hồng Dương (VN) 
(54) Đèn LED sử dụng ống tản nhiệt hình trụ làm trục quay cho 

tâm phát sáng 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến một loại đèn sử dụng LED (linh kiện điôt phát quang) làm 
nguồn sáng và ống tản nhiệt hình trụ làm trục quay, khác biệt hoàn toàn với các bộ tản 
nhiệt dùng cho đèn LED thông thường. Đèn LED do giải pháp hữu ích này đề xuất bao 
gồm: ống tản nhiệt hình trụ (1) được cố định nhờ hai tai giữ (2) xuống đế đèn (3), cho 
phép tấm phát sáng xoay được quanh trục của hình trụ. Dọc theo trục của ống tản nhiệt 
(1) có một khe gài dãy LED thẳng dùng làm nguồn sáng, chiếu ánh sáng vào một cạnh 
của tấm dẫn sáng (4) hoặc (5), được kẹp vào ống tản nhiệt theo một cơ cấu thích hợp. 
Trên bề mặt của tấm dẫn sáng, một ma trận các điểm chiết sáng được tạo ra nhằm lấy 
ánh sáng ra một cách đồng đều, nhờ vào công nghệ in lưới hoặc khắc laser. Nguồn nuôi 
cho chuỗi LED cũng được tích hợp bên trong ống tản nhiệt, tạo ra một mô đun chiếu 
sáng độc lập và có các tính năng vượt trội trong chiếu sáng nội thất so với các sản phẩm 
chiếu sáng trước đây.  
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(11) 2427 

(21) 2-2013-00297 (51) 7 F21V  7/04 

(22) 02.12.2013 (43) 25.03.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.12.2013 
(71) Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông  (VN) 

87-89 Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(72) Phạm Hồng Dương (VN) 
(54) Đèn LED trắng trên cơ sở tấm dẫn sáng in ma trận các điểm 

phát quang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đèn LED có cấu trúc chuyển đổi và phân phối ánh sáng màu xanh 
lam sang ánh sáng trắng hoặc ánh sáng nhiều màu sắc sử đụng tấm dẫn sáng chiếu cạnh. 
Cấu trúc nêu trên gồm một tấm dẫn sáng (1) có một cạnh thẳng (2) sử dụng làm lối vào 
cho ánh sáng chiếu ra từ dãy LED phát xạ ánh sáng xanh lam (3). Trên bề mặt của tấm 
dẫn sáng, một ma trận các điểm phát quang (4, 5) sử dụng tổ hợp vật liệu phát quang 
phối hơp với bột TiO2 nhằm tạo ra ánh sáng trắng hoặc ánh sáng nhiều màu sắc phân bố 
đa dạng theo thiết kế. Một tấm phản xạ trắng được dán lên phía sau tấm dẫn sáng, có tác 
dụng hắt ánh sáng sang phía đối diện. Một tấm tán xạ mờ cũng được dán lên mặt trước 
của tấm dẫn sáng, đối diện với tấm phản xạ, có tác dụng tạo ra một mặt chiếu sáng mịn 
và có nhiều hình dạng, màu sắc.  
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Phần III 

 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

 

 
(11) 23203 

(21) 3-2012-01300 (28) 01 
(54) Lốp xe (51) 12-15 

(22) 18.09.2012 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty cổ phần công nghiệp cao su Miền Nam  (VN) 

180 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Phạm Hồng Phú (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 23204 

(21) 3-2012-01301 (28) 01 
(54) Lốp xe (51) 12-15 

(22) 18.09.2012 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty cổ phần công nghiệp cao su Miền Nam  (VN) 

180 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Phạm Hồng Phú (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 23205 

(21) 3-2012-01302 (28) 01 
(54) Lốp xe (51) 12-15 

(22) 18.09.2012 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty cổ phần công nghiệp cao su Miền Nam  (VN) 

180 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Phạm Hồng Phú (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 23206 

(21) 3-2012-01319 (28) 02 
(54) Bộ nắp chụp cầu dao tự rơi (51) 13-99 

(22) 21.09.2012 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty cổ phần cao su Thái Dương  (VN) 

Lô số 4, đường số 7, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Giang Ngọc Tuấn (VN) 
(55)  
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(11) 23207 

(21) 3-2013-00438 (28) 03 
(54) Trục con thoi lắp ráp vào 

chai 

(51) 09-01 

(22) 02.01.2013 (43) 25.03.2014 
(30) 001333041 02.07.2012 EM 
(71) Unilever N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) Maeve Josephine BAYLES (GB), Stuart Stephen COOLEY (GB), William John 

MASKELL (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(55)  
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(11) 23208 

(21) 3-2013-00705 (28) 01 
(54) Nắp chai (51) 09-07 

(22) 27.05.2013 (43) 25.03.2014 
(30) 29/438,299 28.11.2012 US 
(71) BALL CORPORATION  (US) 

10 Longs Peak Drive, Broomfleld, Colorado 80021-2510, United States of America 
(72) Mark A. JACOBER (US), Howard C. CHASTEEN (US) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(55)  
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(11) 23209 

(21) 3-2013-00773 (28) 01 
(54) Biển quảng cáo (51) 20-03 

(22) 05.06.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Tổng công ty cổ phần bia rượu - nước giải khát Hà Nội  (VN) 

183 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Hồng Linh (VN) 
(74) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 23210 

(21) 3-2013-00822 (28) 01 
(54) Máy giặt nón bảo hiểm (51) 15-05 

(22) 14.06.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty cổ phần Long Thiên  (VN) 

51/2 Phan Huy ích, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Võ Công Bảy (VN) 
(55)  
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(11) 23211 

(21) 3-2013-00973 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 08.07.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ sản xuất 

quảng cáo Khang Hưng  (VN) 

Số 58 đường số 8, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Huỳnh Thị Xuân Thắm (VN) 
(55)  
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(11) 23212 

(21) 3-2013-00977 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 08.07.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty cổ phần sữa Đà Lạt  (VN) 

9K Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
(72) HO JOONG (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 23213 

(21) 3-2013-01152 (28) 01 
(54) Cầu dao (51) 13-03 

(22) 31.07.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty TNHH điện Thành An  (VN) 

39D2 tập thể Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Thành Nam (VN) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 23214 

(21) 3-2013-01153 (28) 01 
(54) Cầu dao (51) 13-03 

(22) 31.07.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty TNHH điện Thành An  (VN) 

39D2 tập thể Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Thành Nam (VN) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                               1.1                                           1.2                                       1.3 
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(11) 23215 

(21) 3-2013-01277 (28) 01 
(54) Bộ nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 19.08.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty cổ phần bia rượu Hải Đà  (VN) 

Đường Ngô Quyền, Km 4, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 
(72) Nguyễn Thế Phương (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 23216 

(21) 3-2013-01437 (28) 01 
(54) Chai  (51) 09-01 

(22) 20.09.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn TMTM  (VN) 

23-25 Nguyễn Huy Lượng, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Phan Thị Tuyết Mai (VN) 
(55)  
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(11) 23217 

(21) 3-2013-01449 (28) 01 
(54) Bao đựng phân bón (51) 09-05 

(22) 24.09.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty cổ phần phân bón Mỹ Việt  (VN) 

30/5/3A3 Nguyễn Văn Quá, tổ 19, khu phố 3, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Dũng (VN) 
(74) Công ty TNHH MASTERBRAND (MASTERBRAND) 
(55)  
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(11) 23218 

(21) 3-2013-01458 (28) 01 
(54) Cửa sắt xếp (51) 25-02 

(22) 25.09.2013 (43) 25.03.2014 
(71) KIM LANG  (VN) 

6/5 cư xá Triệu Đà, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Kim Lang  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 23219 

(21) 3-2013-01465 (28) 01 
(54) Giày (51) 02-04 

(22) 25.09.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Hù Kiệt  (VN) 

Tỉnh lộ 830, ấp 8, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 
(72) Gịp Cao Thanh (VN) 
(55)  
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(11) 23220 

(21) 3-2013-01487 (28) 02 
(54) Bao bì gạo (51) 09-05 

(22) 02.10.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Tạo  (VN) 

Tổ 19, ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 
(72) Huỳnh Văn Nhiệp (VN) 
(55)  
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(11) 23221 

(21) 3-2013-01541 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 

(22) 08.10.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty TNHH nội thất Sao Biển  (VN) 

1787/7 Nguyễn Duy Trinh, phường Trường Thạnh, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Lê Thanh Tâm (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 23222 

(21) 3-2013-01547 (28) 01 
(54) Máy tạo ô-xy hoà tan dùng 

cho nuôi thủy, hải sản 

(51) 23-99 

(22) 08.10.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại nhựa Chí Thành V.N  (VN) 

611 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Văn Lập (VN) 
(55)  
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(11) 23223 

(21) 3-2013-01612 (28) 01 
(54) Thanh nhựa định hình (51) 25-01 

(22) 15.10.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty Mai Phương - (TNHH)  (VN) 

Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 
(72) Trần Mai Phương (VN) 
(55)  
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(11) 23224 

(21) 3-2013-01614 (28) 01 
(54) Thanh nhựa định hình (51) 25-01 

(22) 15.10.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty Mai Phương - (TNHH)  (VN) 

Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 
(72) Trần Mai Phương (VN) 
(55)  
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(11) 23225 

(21) 3-2013-01617 (28) 01 
(54) Thanh nhựa định hình (51) 25-01 

(22) 15.10.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty Mai Phương - (TNHH)  (VN) 

Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 
(72) Trần Mai Phương (VN) 
(55)  
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(11) 23226 

(21) 3-2013-01618 (28) 01 
(54) Thanh nhựa định hình (51) 25-01 

(22) 15.10.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty Mai Phương - (TNHH)  (VN) 

Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  
(72) Trần Mai Phương (VN) 
(55)  
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(11) 23227 

(21) 3-2013-01619 (28) 01 
(54) Thanh nhựa định hình (51) 25-01 

(22) 15.10.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty Mai Phương - (TNHH)  (VN) 

Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 
(72) Trần Mai Phương (VN) 
(55)  
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(11) 23228 

(21) 3-2013-01627 (28) 01 
(54) Bao gói băng vệ sinh (51) 09-05 

(22) 16.10.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất và thương mại Việt Sing  (VN) 

39 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
(72) Vũ Huyền Trang (VN) 
(55)  
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(11) 23229 

(21) 3-2013-01628 (28) 01 
(54) Bao gói băng vệ sinh (51) 09-05 

(22) 16.10.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất và thương mại Việt Sing  (VN) 

39 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
(72) Vũ Huyền Trang (VN) 
(55)  
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(11) 23230 

(21) 3-2013-01629 (28) 01 
(54) Bao gói băng vệ sinh (51) 09-05 

(22) 16.10.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất và thương mại Việt Sing  (VN) 

39 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
(72) Vũ Huyền Trang (VN) 
(55)  
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(11) 23231 

(21) 3-2013-01630 (28) 02 
(54) Bao gói băng vệ sinh (51) 09-05 

(22) 16.10.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất và thương mại Việt Sing  (VN) 

39 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
(72) Vũ Huyền Trang (VN) 
(55)  
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(11) 23232 

(21) 3-2013-01631 (28) 01 
(54) Bát (51) 07-01 

(22) 16.10.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty TNHH N.N.B  (VN) 

150/28 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Phan Khánh Nghĩa (VN) 
(55)  
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(11) 23233 

(21) 3-2013-01660 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm sơn (51) 19-08 

(22) 14.12.2012 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty TNHH sơn TISON  (VN) 

ấp Bình Đáng, xã Bình Hoà, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương 
(72) Lưu Tấn Tiến (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 23234 

(21) 3-2013-01666 (28) 01 
(54) Thiết bị chia lửa (51) 07-02 

(22) 21.10.2013 (43) 25.03.2014 
(30) 30-2013-0021030 19.04.2013 KR 
(71) JI YONG TAK  (KR) 

213-3 Chojung Maeul. Dong A ATP 321-1703 Yong Jong - Dong. Gae Yang-Ku 
Incheon, Korea 

(72) Ji Yong TaK  (KR) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(55)  
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(11) 23235 

(21) 3-2013-01672 (28) 01 
(54) Chậu trồng cây có ống đo 

nước 

(51) 11-02 

(22) 22.10.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Phan Thành Công  (VN) 

1A 26 Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Phan Thành Công (VN) 
(55)  
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(11) 23236 

(21) 3-2013-01688 (28) 08 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 25.10.2013 (43) 25.03.2014 
(30) 29/453,114 25.04.2013 US 
(71) BALL CORPORATION  (US) 

10 Longs Peak Drive, Broomfleld, Colorado 80021-2510, United States of America 
(72) Linda A. HINES (US) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(55)  
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(11) 23237 

(21) 3-2013-01715 (28) 01 
(54) Bao bì (51) 09-05 

(22) 31.10.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Nguyễn Thị Thanh My  (VN) 

213 Thạch Lam, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thị Thanh My  (VN) 
(55)  
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(11) 23238 

(21) 3-2013-01734 (28) 01 
(54) ống kẹp đàn hồi cho thiết 

bị nong ống 

(51) 08-08 

(22) 31.10.2013 (43) 25.03.2014 
(30) 30-2013-0023157 02.05.2013 KR 
(71) KYOSHIN KOGYO CO., LTD.  (JP) 

20-7, Ebie7-chome, Fukushima-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan 
(72) Tokura, Kenji (JP) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 23239 

(21) 3-2013-01738 (28) 01 
(54) Ghế - giường đa năng (51) 06-05 

(22) 31.10.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Nguyễn Tấn Đức  (VN) 

Số 01 khu phố 3, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 
(72) Nguyễn Tấn Đức  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 23240 

(21) 3-2013-01745 (28) 01 
(54) Lò đốt trấu (51) 23-99 

(22) 01.11.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty TNHH cơ khí công nông nghiệp Bùi Văn Ngọ  (VN) 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 
(72) Bùi Phong Lưu (VN) 
(74) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh (VIPCO) 
(55)  
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(11) 23241 

(21) 3-2013-01763 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 06.11.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn lương thực Hà Việt   (VN) 

Km số 9, quốc lộ 1A, Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

(72) Vũ Hoàng Sinh  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 23242 

(21) 3-2013-01766 (28) 04 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 06.11.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty TNHH Nam Phương V.N  (VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Hoàng Thị Minh Hiếu (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 23243 

(21) 3-2013-01771 (28) 01 
(54) Vòng đệm dùng cho cụm 

ống nối của máy hút bụi 

(51) 15-05 

(22) 07.11.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty TNHH Eunsung Electronics Vina  (VN) 

Lô K01, khu CN Quế Võ, xã Phuơng Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 
(72) Đinh Văn Quang (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 23244 

(21) 3-2013-01798 (28) 01 
(54) Bộ hũ đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 12.11.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty TNHH thương mại & xuất nhập khẩu Nhất Lâm  (VN) 

376 phố Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) An Văn Tùng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 23245 

(21) 3-2013-01800 (28) 02 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 12.11.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty cổ phần thương mại POLVITA  (VN) 

A22 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Thái Hồng Sơn  (VN) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(55)  
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(11) 23246 

(21) 3-2013-01820 (28) 01 
(54) Bếp sinh học (51) 07-02 

(22) 14.11.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty TNHH một thành viên Minh Quang Gỗ  (VN) 

Thôn Ngoài, xã Xuân Hoà, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa 
(72) Nguyễn Văn Minh (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO IP CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 23247 

(21) 3-2013-01822 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 15.11.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty TNHH VNCANADA  (VN) 

44 Nguyễn Thị Thập, KĐTM HimLam, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Lê Thị Thục Đoan (VN) 
(55)  
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(11) 23248 

(21) 3-2013-01823 (28) 03 
(54) Tấm gắn (51) 19-08, 19-08 

(22) 15.11.2013 (43) 25.03.2014 
(30) 001371629-0001 16.05.2013 EM 
(71) Panasonic Corporation  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan 
(72) Noriko HIMEDA (JP), Shinsuke HAMURO (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 23249 

(21) 3-2013-01827 (28) 01 
(54) Trạm bơm phao di động (51) 15-02 

(22) 15.11.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương  (VN) 

Số 37 đại lộ Hồ Chí Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 
(72) Nguyễn Trọng Nam (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 23250 

(21) 3-2013-01829 (28) 01 
(54) Modem truyền và nhận số 

liệu 

(51) 14-03 

(22) 15.11.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Phát triển hạ tầng Viễn thông 

(Infras Consult)  (VN) 

Toà nhà Elcom Building, ngõ 15, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Trần Ngà (VN) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(55)  
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(11) 23251 

(21) 3-2013-01832 (28) 01 
(54) Cầu trượt (51) 21-03 

(22) 18.11.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty TNHH Yên Hà  (VN) 

Tổ 22, khu Ga, thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, thành phố Hà Nội 
(72) Hoàng Văn Tuyến (VN) 
(55)  
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(11) 23252 

(21) 3-2013-01834 (28) 01 
(54) Giấy viết (51) 19-01 

(22) 18.11.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty TNHH KOKUYO Việt Nam  (VN) 

Lô B2-B7 KCN Nomura - Hải Phòng, An Dương, thành phố Hải Phòng 
(72) Hoàng Sơn  (VN) 
(55)  
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(11) 23253 

(21) 3-2013-01835 (28) 01 
(54) Giấy viết (51) 19-01 

(22) 18.11.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty TNHH KOKUYO Việt Nam  (VN) 

Lô B2-B7 KCN Nomura - Hải Phòng, An Dương, thành phố Hải Phòng  
(72) Hoàng Sơn  (VN) 
(55)  
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(11) 23254 

(21) 3-2013-01875 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 

(22) 21.11.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty cổ phần cửa sổ nhựa Châu Âu    (VN) 

Lô số 15, khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội   
(72) Nguyễn Cảnh Hồng  (VN) 
(55)  
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(11) 23255 

(21) 3-2013-01914 (28) 01 
(54) Đèn chiếu sáng (51) 26-03 

(22) 26.11.2013 (43) 25.03.2014 
(30) 1372288-0002 27.05.2013 EM 
(71) SCHREDER   (BE) 

Rue de Lusambo 67, B-1190 Brussels, Belgium  
(72) Wim Boudewyns  (BE), Sebastian Esposito  (BE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 23256 

(21) 3-2013-01931 (28) 01 
(54) Bao gói viên nén cà phê (51) 09-05 

(22) 28.11.2013 (43) 25.03.2014 
(30) 13-00741-0101 30.05.2013 MY 
(71) BATAVIA COFFEE SDN BHD   (MY) 

13, first floor, Jalan Barat Off Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur, Malaysia  
(72) TAN, KHENG HUA  (MY) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 23257 

(21) 3-2013-01933 (28) 01 
(54) Tấm lót sàn (51) 25-01 

(22) 29.11.2013 (43) 25.03.2014 
(71) FOSHAN JIABANG GARDEN SUPPLIES CO., LTD.  (CN) 

402B DONGJUN BLDG 112 FOPINGERLU NANHAI FOSHAN GUANGDONG 
CHINA 

(72) FENG FUBO (CN) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 23258 

(21) 3-2013-01937 (28) 01 
(54) Thanh treo vặn hai đầu (51) 07-05 

(22) 29.11.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật NISSIN  (VN) 

20/14 Tân Quý, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Phan Châu Tá (VN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(55)  
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(11) 23259 

(21) 3-2013-01938 (28) 01 
(54) Thiết bị Modem 4G (51) 14-03 

(22) 29.11.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ và truyền 

thông  (VN) 

Nhà G3G4 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Văn Đào (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 23260 

(21) 3-2013-01947 (28) 02 
(54) Thùng (51) 09-03 

(22) 02.12.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH  (VN) 

Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An  
(72) Toshinori Aoki (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 23261 

(21) 3-2013-01948 (28) 03 
(54) Thùng (51) 09-03 

(22) 02.12.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH  (VN) 

Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An 
(72) Toshinori Aoki (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 23262 

(21) 3-2013-01949 (28) 03 
(54) Bao gói sản phẩm (51) 09-05 

(22) 02.12.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH  (VN) 

Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An 
(72) Toshinori Aoki (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 23263 

(21) 3-2013-01950 (28) 02 
(54) Bao gói sản phẩm (51) 09-05 

(22) 02.12.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH  (VN) 

Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An 
(72) Toshinori Aoki (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 23264 

(21) 3-2013-01953 (28) 01 
(54) Cánh quạt của quạt nước (51) 23-99 

(22) 03.12.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Nguyễn Ngọc Trí  (VN) 

95 đường 198 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Ngọc Trí (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 23265 

(21) 3-2013-01956 (28) 01 
(54) Quạt hộp (51) 23-04 

(22) 04.12.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty cổ phần quạt Việt Nam  (VN) 

Lô B13/1, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(72) FRANCOIS DANIEL PIERRE LECLEIRE (FR) 
(55)  
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(11) 23266 

(21) 3-2013-01957 (28) 01 
(54) Quạt đứng (51) 23-04 

(22) 04.12.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty cổ phần quạt Việt Nam  (VN) 

Lô B13/1, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(72) FRANCOIS DANIEL PIERRE LECLEIRE (FR) 
(55)  
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(11) 23267 

(21) 3-2013-01958 (28) 01 
(54) Quạt bàn (51) 23-04 

(22) 04.12.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty cổ phần quạt Việt Nam  (VN) 

Lô B13/1, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(72) FRANCOIS DANIEL PIERRE LECLEIRE (FR) 
(55)  
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(11) 23268 

(21) 3-2013-01959 (28) 01 
(54) Quạt lửng (51) 23-04 

(22) 04.12.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty cổ phần quạt Việt Nam  (VN) 

Lô B13/1, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(72) FRANCOIS DANIEL PIERRE LECLEIRE (FR) 
(55)  
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(11) 23269 

(21) 3-2013-01960 (28) 01 
(54) Quạt treo (51) 23-04 

(22) 04.12.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty cổ phần quạt Việt Nam  (VN) 

Lô B13/1, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(72) FRANCOIS DANIEL PIERRE LECLEIRE (FR) 
(55)  
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(11) 23270 

(21) 3-2013-01981 (28) 01 
(54) Nồi cơm điện (51) 07-02 

(22) 09.12.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn SunHouse  (VN) 

139 Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Đại Thắng (VN) 
(55)  
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(11) 23271 

(21) 3-2013-01989 (28) 01 
(54) Máy bơm nước tự động (51) 15-02 

(22) 09.12.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty TNHH An Phát  (VN) 

207 Tô Hiệu, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Đặng Thanh Sơn (VN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 23272 

(21) 3-2013-01990 (28) 01 
(54) Dụng cụ đính giấy không 

dùng ghim 

(51) 19-02 

(22) 10.12.2013 (43) 25.03.2014 
(30) 2013-014407 26.06.2013 JP 
(71) Plus Corporation  (JP) 

1-28, Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Togo Matsushita (JP), Yoshikazu Itami (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 23273 

(21) 3-2013-01991 (28) 02 
(54) Bộ quần áo mưa (51) 02-02 

(22) 10.12.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Rạng Đông  (VN) 

Lô 8 Khu D1, khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Ngô Đa Lộc (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 23274 

(21) 3-2013-01992 (28) 02 
(54) Bộ áo mưa nữ (51) 02-02 

(22) 10.12.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Rạng Đông  (VN) 

Lô 8 Khu D1, khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Ngô Đa Lộc (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 23275 

(21) 3-2013-02001 (28) 02 
(54) Bộ gài dùng cho tai nghe (51) 14-01 

(22) 13.12.2013 (43) 25.03.2014 
(30) 29/457923 13.06.2013 US 
(71) Beats Electronics, LLC  (US) 

1601 Cloverfield Blvd, Suite 5000N, Santa Monica, CA 90404, United States of America
(72) Rhys Bonahoom (US), Robert Brunner (US), Seounghyun Son (US), Stephen Steger (US)
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 23276 

(21) 3-2013-02005 (28) 01 
(54) Nắp lồng quạt (51) 23-04 

(22) 13.12.2013 (43) 25.03.2014 
(71) CHUNG-YIN CHENG  (TW) 

No. 72, Xilu St., Tianzhong Township, Changhua County, Taiwan 
(72) Chung-Yin Cheng  (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                       1.1                                     1.2                             1.3 
 

 

     
 
 

    1.4     1.5                         1.6                                         1.7                                   1.8 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
305 

(11) 23277 

(21) 3-2013-02010 (28) 01 
(54) Đầu nối có chân giữ dùng 

cho điện thoại thông minh 

(51) 14-99 

(22) 13.12.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Kenu, Inc.  (US) 

236 8th Street - Unit A, San Francisco, California 94103, United States of America 
(72) Ken Minn (US), David Yao (US), Leonard John Duran (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 23278 

(21) 3-2013-02023 (28) 01 
(54) Hộp đựng đồ chơi (51) 09-03 

(22) 16.12.2013 (43) 25.03.2014 
(30) 201316394 06.12.2013 AU 
(71) Kidsground Pty Ltd.  (AU) 

139 Beachview Parade, Point Cook, Victoria 3030, Australia 
(72) Mr Ji Kim (AU), Mr Jan Shimitt  (AU) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 23279 

(21) 3-2013-02024 (28) 01 
(54) Nắp đậy (51) 09-07 

(22) 16.12.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Lương Tiến Dũng  (VN) 

293/33, đường Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lương Tiến Dũng  (VN) 
(55)  
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(11) 23280 

(21) 3-2013-02026 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 16.12.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty cổ phần sản xuất rượu Việt  (VN) 

102 Nguyên Hồng, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  
(72) Ngô Tiến Hiếu (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 23281 

(21) 3-2013-02027 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm  (51) 19-08 

(22) 16.12.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty cổ phần sản xuất rượu Việt  (VN) 

102 Nguyên Hồng, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  
(72) Ngô Tiến Hiếu (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 23282 

(21) 3-2013-02029 (28) 01 
(54) Đèn pha ô tô (51) 26-06 

(22) 17.12.2013 (43) 25.03.2014 
(30) 2013-013820 19.06.2013 JP 
(71) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor 

Co., Ltd.)  (JP) 

No. 2, Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan 
(72) Yasuhiro TANI  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 23283 

(21) 3-2013-02031 (28) 01 
(54) Thiết bị thông tin di động 

dùng trong hầm lò 

(51) 14-03 

(22) 17.12.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Viện nghiên cứu điện tử, tin học, tự động hoá - VIELINA  (VN) 

156A đường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Thế Truyện (VN) 
(55)  
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(11) 23284 

(21) 3-2013-02053 (28) 01 
(54) Bộ chia lửa của bếp ga (51) 07-02 

(22) 19.12.2013 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thế giới Hòa Bình  (VN) 

H11 Dương Quảng Hàm, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Anh Tuấn (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  
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(71) Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân  (VN) 

1016A khu phố 6 hương lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Đỗ Long (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  

 
 
 
 
 

  
 

1.1 
 

    
 

                                                    1.2                                            1.3 
 

      
 

                                   1.4                1.5               1.6               1.7              1.8 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
383 

(11) 23346 

(21) 3-2014-00076 (28) 01 
(54) Dép (51) 02-04 

(22) 16.01.2014 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân  (VN) 

1016A khu phố 6 hương lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
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(71) Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân  (VN) 
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1016A khu phố 6 hương lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(71) Công ty TNHH Minh Long I  (VN) 

333 ấp Hưng Lộc, xã Hưng Định, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  
(72) Lý Ngọc Minh (VN) 
(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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333 ấp Hưng Lộc, xã Hưng Định, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  
(72) Lý Ngọc Minh (VN) 
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(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 17.01.2014 (43) 25.03.2014 
(71) Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thị trấn Đô Lương huyện Đô 

Lương tỉnh Nghệ An  (VN) 

Khối 8 thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An 
(72) Nguyễn Đình Hải (VN) 
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104A Dương Văn An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 
(72) Nguyễn Đặng Thịnh  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
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(71) Công ty TNHH công nghệ xanh Hưng Phát  (VN) 

Số 55, ngách 140/1, đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
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dongsheng road, dacheng industrial zone, anzhen town, xishan district, wuxi jiangsu 
214105 China 

(72) SUN Yongjiu (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                            1.1                                        1.2                                    1.3 
 
 

   
 
 

                                       1.4                     1.5                                1.6 
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(11) 23371 

(21) 3-2014-00112 (28) 01 
(54) Hộp đựng thuốc (51) 09-03 

(22) 20.01.2014 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn y dược Paris - France  (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thuý Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(72) Lê Đình Phan (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 23372 

(21) 3-2014-00113 (28) 01 
(54) Hộp đựng thuốc (51) 09-03 

(22) 20.01.2014 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn y dược Paris - France  (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thuý Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(72) Lê Đình Phan (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 23373 

(21) 3-2014-00114 (28) 01 
(54) Hộp đựng thuốc (51) 09-03 

(22) 20.01.2014 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn y dược Paris - France  (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thuý Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(72) Lê Đình Phan (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
412 

(11) 23374 

(21) 3-2014-00115 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 20.01.2014 (43) 25.03.2014 
(71) Ngô Mộc Thuận  (VN) 

22 Văn Thân, phường 8, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Ngô Mộc Thuận  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 23375 

(21) 3-2014-00129 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 22.01.2014 (43) 25.03.2014 
(71) YUNG CHEN WU INDUSTRIAL CO., LTD.  (TW) 

No. 121-6, Sec. 2, Juneshan Rd., Shulin §ist., New Taipei City 238, Taiwan  
(72) WU, MAU-SUNG (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 

CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 23376 

(21) 3-2014-00130 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 22.01.2014 (43) 25.03.2014 
(71) Cơ sở Phúc Bình Dương  (VN) 

ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 
(72) Đoàn Thị Ngọc Mai (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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(11) 23377 

(21) 3-2014-00131 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 22.01.2014 (43) 25.03.2014 
(71) Cơ sở Phúc Bình Dương  (VN) 

ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 
(72) Đoàn Thị Ngọc Mai (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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(11) 23378 

(21) 3-2014-00138 (28) 01 
(54) Bao gói sản phẩm (51) 09-05 

(22) 23.01.2014 (43) 25.03.2014 
(71) Hộ kinh doanh trung tâm TINCAPHE.COM  (VN) 

Thôn 2, xã Cư êBur, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐăkLăk 
(72) Nguyễn Thị Hoài Trinh (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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(11) 23379 

(21) 3-2014-00148 (28) 01 
(54) Bảng vẽ (51) 19-06 

(22) 24.01.2014 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại và truyền thông Trí 

Việt  (VN) 

Số 9 ngõ 28 Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
(72) Phạm Thị Hoàng Yến (VN) 
(55)  
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(11) 23380 

(21) 3-2014-00149 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 24.01.2014 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty TNHH BACONCO  (VN) 

Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 
(72) Nguyễn Minh Thư (VN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 23381 

(21) 3-2014-00150 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 

(22) 24.01.2014 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn AUSTDOOR  (VN) 

Số 35A, đường số 1, Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(72) Dương Thạch Nguyên (VN) 
(55)  
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(11) 23382 

(21) 3-2014-00151 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 

(22) 24.01.2014 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn AUSTDOOR  (VN) 

Số 35A, đường số 1, Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(72) Dương Thạch Nguyên  (VN) 
(55)  
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                                                 1.3                                                1.4 
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(11) 23383 

(21) 3-2014-00152 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 

(22) 24.01.2014 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn AUSTDOOR  (VN) 

Số 35A, đường số 1, Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(72) Dương Thạch Nguyên (VN) 
(55)  
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                                                 1.3                                                1.4 
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(11) 23384 

(21) 3-2014-00153 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 

(22) 24.01.2014 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn AUSTDOOR  (VN) 

Số 35A, đường số 1, Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(72) Dương Thạch Nguyên (VN) 
(55)  
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                                                  1.3                                                1.4 
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(11) 23385 

(21) 3-2014-00154 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 

(22) 24.01.2014 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn AUSTDOOR  (VN) 

Số 35A, đường số 1, Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(72) Dương Thạch Nguyên (VN) 
(55)  
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(11) 23386 

(21) 3-2014-00155 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 

(22) 24.01.2014 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn AUSTDOOR  (VN) 

Số 35A, đường số 1, Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(72) Dương Thạch Nguyên (VN) 
(55)  
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(11) 23387 

(21) 3-2014-00156 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 

(22) 24.01.2014 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn AUSTDOOR  (VN) 

Số 35A, đường số 1, Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(72) Dương Thạch Nguyên (VN) 
(55)  
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(11) 23388 

(21) 3-2014-00157 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 

(22) 24.01.2014 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn AUSTDOOR  (VN) 

Số 35A, đường số 1, Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(72) Dương Thạch Nguyên (VN) 
(55)  
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(11) 23389 

(21) 3-2014-00158 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 

(22) 24.01.2014 (43) 25.03.2014 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn AUSTDOOR  (VN) 

Số 35A, đường số 1, Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(72) Dương Thạch Nguyên (VN) 
(55)  
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Phần iV 

 

Đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

 
 

(210) 4-2009-10423 (220) 27.05.2009 

 

 

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 3.1.1; A3.1.23; 24.9.1; A3.1.22 

(731) Công ty cổ phần thời trang 

Thảo   (VN) 

30 đường số 5, khu phố 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

(210) 4-2011-02582 (220) 18.02.2011 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.17; A26.11.9 
(591) Xanh lá, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư xây dựng Thuận Việt   (VN) 

270 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long 
A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: vật liệu xây dựng, đồ trang trí nội thất, ngoại thất 
gồm: bàn, ghế, giường, tủ, vách ngăn bằng gỗ, kính xây dựng, tranh, đèn trang trí. 

 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; kinh doanh bất động sản; đánh giá bất động sản; quản 
lý bất động sản; cho thuê bất động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; giám sát xây dựng; lắp điện hệ 
thống điện, lắp điện hệ thống nước; trang trí nội ngoại thất. 

 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc; vẽ kỹ thuật bản đồ xây dựng.  
 

 
(210) 4-2011-24684 (220) 18.11.2011 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.13.25 
(731) CARRIX, INC.  (US) 

1131 S.W. Klickitat Way Seattle, WA 
98134, United States of America 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý điều hành kinh doanh đối với các phương tiện lưu kho và vận 
chuyển; quản lý kinh doanh, cụ thể là, điều hành kho đường sắt và bến tàu thuyền; dịch vụ 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
429 

mua sắm trang thiết bị cho người khác cụ thể là cần trục, máy phát điện và cẩu giàn 
(RTG) bánh lốp cao su, xe nâng (nhấc từ đỉnh), xe nâng cạnh (nâng từ hai cạnh), máy kéo 
công-ten-nơ để chuyển công-ten-nơ, xe moóc chở công-ten-nơ, xe nâng, hệ thống máy vi 
tính, xe tải nhỏ dùng để nâng hàng hoá, xe tải tiện dụng, xe kéo một cầu (sơ mi rơ moóc) 
chở công-ten-nơ, thiết bị chuyển mạch, SCADA (hệ thống điều khiển giám sát và thu thập 
xử lý dữ liệu) - hệ thống điều khiển công nghiệp/hệ thống máy tính theo dõi và điều khiển 
các quy trình công nghiệp, cơ sở hạ tầng hay quy trình có cơ sở hạ tầng, máy biến thế, 
thiết bị điều khiển nguồn điện cho máy biến thế, thiết bị cung cấp nguồn điện; dịch vụ tư 
vấn tiếp thị kinh doanh trong lĩnh vực phương tiện lưu kho và vận chuyển; quản lý dự án 
cho việc thiết kế, ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành 
(engineering) và xây dựng các phương tiện phục vụ cho hàng hóa đường biển.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ quản lý xây dựng, cụ thể là, giám sát xây dựng và cung cấp thông tin 
và tư vấn trong việc xây dựng các phương tiện dùng cho hàng hoá đường biển; dịch vụ 
phát triển cảng, cụ thể là, xây dựng các phương tiện lưu kho và vận chuyển cho người 
khác, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị công-te-nơ; giám sát kỹ thuật cho việc xây dựng các 
phương tiện dùng cho hàng hoá đường biển.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ bốc vác, cụ thể là dỡ hàng từ tàu thủy và công-te-nơ; dịch vụ lên kế 
hoạch giao nhận hàng hóa và dịch vụ lập tài liệu (giấy tờ) phục vụ cho việc vận chuyển 
hàng hóa bằng tàu thủy và đường sắt; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa 
và chuyển vận (hàng hoá) bằng cách thuê tàu, máy bay hoặc xe lửa (freight); dịch vụ lưu 
bãi và lưu kho lạnh; dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng xe tải; theo dõi và kiểm tra lộ 
trình của thiết bị công-te-nơ khi đang quá cảnh (là một phần của dịch vụ vận chuyển 
c«ng-te-n¬). 

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực hệ thống thông tin máy tính cho việc quản lý và 
điều hành bến bốc dỡ hàng hóa và chuyển vận (hàng hoá) bằng cách thuê tàu, máy bay 
hoặc xe lửa và cho việc lên kề hoạch, chất hàng, xếp, dỡ và xử lý hàng hóa và hàng hóa 
được vận chuyển theo hình thức thuê tàu máy bay hoặc xe lửa (freight); quản lý kỹ thuật 
cho việc thiết kế các phương tiện dùng cho hàng hoá đường biển và cung cấp tư vấn, 
thông tin kỹ thuật và quản lý chất lượng về mặt kỹ thuật cho việc thiết kế và ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành (engineering) cho các phương 
tiện dùng cho hàng hóa đường biển; dịch vụ quản lý xây dựng, cụ thể là, quản lý kỹ thuật 
cho việc thiết kế và ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành 
(engineering) cho các phương tiện dùng cho hàng hóa đường biển. 

 

 
(210) 4-2012-09627 (220) 11.05.2012 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (591) Tím, đen, trắng 

(731) FRASER AND NEAVE, LIMITED  
(SG) 
438 Alexandra Road, #21-00 Alexandra 
Point, Singapore 119958 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 36: Buôn bán bất động sản, dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ môi giới cho thuê 
phòng ở, dịch vụ nhà ở (dịch vụ bất động sản), dịch vụ sắp xếp phòng ở (bất động sản) để 
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cho thuê; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ thu tiền cho thuê bất động sản, dịch vụ, 
cho thuê và hợp đồng cho thuê bất động sản và nhà đất, căn hộ dịch vụ (căn hộ được trang 
bị đầy đủ tiện nghi, tòa nhà cao tầng, nhà ở, nhà chung cư, căn hộ, dãy phòng và khu đô 
thị; quản lý danh mục vốn đầu tư; quản lý danh mục vốn đầu tư bất động sản; dịch vụ 
quản lý các căn hộ cho thuê, quản lý bất động sản, quản lý dự án bất động sản, quản lý 
tòa nhà (dịch vụ bất động sản), dịch vụ đầu tư tài chính; đầu tư tài sản cố định (bất động 
sản), dịch vụ môi giới bất động sản, quản lý quỹ; đầu tư bất động sản; dịch vụ uỷ thác đầu 
tư, dịch vụ ủy thác quản lý tài chính, dịch vụ ủy thác tài chính; dịch vụ xác minh ủy thác 
về tài chính; dịch vụ phân tích và đánh giá tài chính, định giá tài chính, dịch vụ tài chính, 
dịch vụ đánh giá tài chính bất động sản; tất cả thuộc nhóm này. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ khách sạn và chỗ ở tạm thời, nhà trọ, cho thuê chỗ ở tạm thời 
(khách sạn/nhà trọ); cung cấp chỗ ở tạm thời như là nhà trọ, khách sạn và phòng trọ; cung 
cấp phòng để triển lãm, hội nghị chuyên đề hội thảo, các dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ 
uống (do nhà hàng thực hiện), nhà hàng ăn uống; cung cấp thức ăn và đồ uống cho các sự 
kiện (do nhà hàng thực hiện) và dịch vụ bàn tiệc, chuỗi nhà hàng, quán ăn tự phục vụ, 
tiệm cà phê, quán rượu nhỏ, dịch vụ cà phê quầy rượu (bar), cửa hàng cà phê và dịch vụ 
phòng trà; tất cả thuộc nhóm này. 

 

 
(210) 4-2012-09628 (220) 11.05.2012 

 

   

(441) 25.03.2014 
(540) (591) Tím, đen, trắng 

(731) FRASER AND NEAVE, LIMITED  
(SG) 
438 Alexandra Road, #21-00 Alexandra 
Point, Singapore 119958 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 36: Buôn bán bất động sản, dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ môi giới cho thuê 
phòng ở, dịch vụ nhà ở (dịch vụ bất động sản), dịch vụ sắp xếp phòng ở (bất động sản) để 
cho thuê; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ thu tiền cho thuê bất động sản, dịch vụ, 
cho thuê và hợp đồng cho thuê bất động sản và nhà đất, căn hộ dịch vụ (căn hộ được trang 
bị đầy đủ tiện nghi, tòa nhà cao tầng, nhà ở, nhà chung cư, căn hộ, dãy phòng và khu đô 
thị; quản lý danh mục vốn đầu tư; quản lý danh mục vốn đầu tư bất động sản; dịch vụ 
quản lý các căn hộ cho thuê, quản lý bất động sản, quản lý dự án bất động sản, quản lý 
tòa nhà (dịch vụ bất động sản), dịch vụ đầu tư tài chính; đầu tư tài sản cố định (bất động 
sản), dịch vụ môi giới bất động sản, quản lý quỹ; đầu tư bất động sản; dịch vụ uỷ thác đầu 
tư, dịch vụ ủy thác quản lý tài chính, dịch vụ ủy thác tài chính; dịch vụ xác minh ủy thác 
về tài chính; dịch vụ phân tích và đánh giá tài chính, định giá tài chính, dịch vụ tài chính, 
dịch vụ đánh giá tài chính bất động sản; tất cả thuộc nhóm này. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ khách sạn và chỗ ở tạm thời, nhà trọ, cho thuê chỗ ở tạm thời 
(khách sạn/nhà trọ); cung cấp chỗ ở tạm thời như là nhà trọ, khách sạn và phòng trọ; cung 
cấp phòng để triển lãm, hội nghị chuyên đề hội thảo, các dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ 
uống (do nhà hàng thực hiện), nhà hàng ăn uống; cung cấp thức ăn và đồ uống cho các sự 
kiện (do nhà hàng thực hiện) và dịch vụ bàn tiệc, chuỗi nhà hàng, quán ăn tự phục vụ, 
tiệm cà phê, quán rượu nhỏ, dịch vụ cà phê quầy rượu (bar), cửa hàng cà phê và dịch vụ 
phòng trà; tất cả thuộc nhóm này. 
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(210) 4-2012-09629 (220) 11.05.2012 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) FRASER AND NEAVE, LIMITED  

(SG) 
438 Alexandra Road, #21-00 Alexandra 
Point, Singapore 119958  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 36: Buôn bán bất động sản, dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ môi giới cho thuê 

phòng ở, dịch vụ nhà ở (dịch vụ bất động sản), dịch vụ sắp xếp phòng ở (bất động sản) để 
cho thuê; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ thu tiền cho thuê bất động sản, dịch vụ, 
cho thuê và hợp đồng cho thuê bất động sản và nhà đất, căn hộ dịch vụ (căn hộ được trang 
bị đầy đủ tiện nghi, tòa nhà cao tầng, nhà ở, nhà chung cư, căn hộ, dãy phòng và khu đô 
thị; quản lý danh mục vốn đầu tư; quản lý danh mục vốn đầu tư bất động sản; dịch vụ 
quản lý các căn hộ cho thuê, quản lý bất động sản, quản lý dự án bất động sản, quản lý 
tòa nhà (dịch vụ bất động sản), dịch vụ đầu tư tài chính; đầu tư tài sản cố định (bất động 
sản), dịch vụ môi giới bất động sản, quản lý quỹ; đầu tư bất động sản; dịch vụ uỷ thác đầu 
tư, dịch vụ ủy thác quản lý tài chính, dịch vụ ủy thác tài chính; dịch vụ xác minh ủy thác 
về tài chính; dịch vụ phân tích và đánh giá tài chính, định giá tài chính, dịch vụ tài chính, 
dịch vụ đánh giá tài chính bất động sản; tất cả thuộc nhóm này. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ khách sạn và chỗ ở tạm thời, nhà trọ, cho thuê chỗ ở tạm thời 
(khách sạn/nhà trọ); cung cấp chỗ ở tạm thời như là nhà trọ, khách sạn và phòng trọ; cung 
cấp phòng để triển lãm, hội nghị chuyên đề hội thảo, các dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ 
uống (do nhà hàng thực hiện), nhà hàng ăn uống; cung cấp thức ăn và đồ uống cho các sự 
kiện (do nhà hàng thực hiện) và dịch vụ bàn tiệc, chuỗi nhà hàng, quán ăn tự phục vụ, 
tiệm cà phê, quán rượu nhỏ, dịch vụ cà phê quầy rượu (bar), cửa hàng cà phê và dịch vụ 
phòng trà; tất cả thuộc nhóm này. 

 
 

(210) 4-2012-19662 (220) 05.09.2012 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) JDB INTERNATIONAL GROUP 

COMPANY LIMITED  (VG) 
Palm Grove House, P.O. Box 438, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn 

sống); chất chiết từ thịt; rau và trái cây được bảo quản, đông lạnh, phơi khô và nấu chín; 
thạch dùng cho thực phẩm; mứt ướt; mứt quả; trứng; sữa và sản phẩm sữa; dầu và mỡ có 
thể ăn được. 
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(210) 4-2012-21829 (220) 01.10.2012 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.3.1; 3.3.15; A25.7.4; 26.2.7 
(591) Trắng, xanh dương, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH vận tải Chú 

Chính Hòa Hiệp   (VN) 

Số 146/12, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách.  
 

 
(210) 4-2012-26543 (220) 23.11.2012 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 1.5.1; 26.3.1 

(731) Nguyễn Thị Phước  (VN) 

Thôn Đạt Hiếu 3, phường Đạt Hiếu, thị 
xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2012-26581 (220) 26.11.2012 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540)   

(731) Công ty cổ phần đầu tư Việt 

Đông Dương (FTVIndochina)  

(VN) 

38 Quang Trung, phường Hiệp Phú, quận 
9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm dạng in.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo, dịch vụ xuất bản quảng cáo; mua bán: quà tặng, quà lưu niệm, 
hàng thủ công mỹ nghệ: gốm, sành, sứ tượng gỗ, sản phẩm trang trí làm từ mây, tre, nứa, 
thủy tinh pha lê, hàng thời trang, hàng may mặc, phụ liệu may mặc, trang phục bảo hộ lao 
động, mỹ phẩm, vàng bạc, đá quý, đồ trang sức, máy văn phòng, văn phòng phẩm, đồ 
dùng học sinh: như bút (viết), vở (tập), ba lô học sinh, hộp đựng bút, sơn màu, trang thiết 
bị trường học. 

 

Nhóm 41: Xuất bản sách báo và điện tử trực tuyến, xuất bản văn bản (không gồm những 
bài quảng cáo).  
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(210) 4-2012-26582 (220) 26.11.2012 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540)   

(731) Công ty cổ phần đầu tư Việt 

Đông Dương (FTVIndochina)  

(VN) 

38 Quang Trung, phường Hiệp Phú, quận 
9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Xuất bản ấn phẩm dạng in.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo, dịch vụ xuất bản quảng cáo; mua bán: quà tặng, quà lưu niệm, 
hàng thủ công mỹ nghệ: gốm, sành, sứ, sản phẩm làm từ mây, tre, nứa, thủy tinh pha lê, 
hàng thời trang, hàng may mặc, phụ liệu may mặc, trang phục bảo hộ lao động, mỹ phẩm, 
vàng bạc, đá quý, đồ trang sức, máy văn phòng, văn phòng phẩm, đồ dùng học sinh: như 
bút (viết), vở (tập), ba lô học sinh, hộp đựng bút, sơn, màu, trang thiết bị trường học. 

 
Nhóm 41: Xuất bản sách báo và điện tử trực tuyến, xuất bản văn bản (không gồm những 
bài quảng cáo).  

 

 
(210) 4-2012-26843 (220) 28.11.2012 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xám, xanh lá non, xanh dương 
(731) Công ty TNHH giày Tuấn Việt  

(VN) 

Cụm công nghiệp Phú Thạnh, xã Phú 
Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép; quần; áo.  
 

 
(210) 4-2012-28930 (220) 21.12.2012 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 24.1.5; 3.1.1; 5.13.4 

(591) Cam, trắng, nâu đậm 
(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Phụ 

Tùng ¤ TÔ  (VN) 

290 An Dương Vương, phường 4, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô, phụ tùng ô tô thuộc nhóm này. 
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Nhóm 35: Mua bán:các loại phim dán kính cách nhiệt dành cho ô tô và nhà ở, các loại 
decal, các loại tem dán và trang trí, các loại phụ kiện ô tô, các loại nệm ghế da ô tô, hệ 
thống âm thanh nghe nhìn ô tô, các loại ô tô.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ dán phim cách nhiệt, dịch vụ dán decal, dịch vụ dán tem trang trí và 
tem bảo vệ xe, dịch vụ lắp đặt phụ kiện ô tô, dịch vụ lắp đặt nệm ghế da ô tô, dịch vụ lắp 
đặt hệ thống nghe nhìn trên ô tô, dịch vụ sửa chữa ô tô, dịch vụ cải tạo nâng cấp ô tô.  

 
Nhóm 42: Thiết kế tem trang trí và bảo vệ xe, thiết kế phụ kiện ô tô, thiết kế nệm ghế da ô tô.  

 

 
(210) 4-2013-03274 (220) 21.02.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) MEGMILK SNOW BRAND Co., Ltd.  
(JP) 
1-1, Naebo-cho, 6-chome, Higashi-ku, 
Sapporo, Japan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất vi sinh không dùng cho mục đích y tế và thú y; hóa chất kháng khuẩn 

có tinh men rượu (dùng trong quá trình sản xuất rượu vang); hóa chất vi sinh dùng cho 
quá trình làm giấm; hóa chất vi sinh; mẻ cấy vi sinh không dùng cho mục đích y tế và thú 
y; rượu làm lên men (dùng cho các quy trình hóa học); chất lên men dùng cho mục đích 
hóa học; hợp chất hóa học dùng cho quá trình chế biến thực phẩm; chế phẩm hóa học từ 
vi sinh không dùng cho mục đích y tế và thú y; men sữa dùng cho mục đích hóa học; 
muối dùng để bảo quản (không phải thực phẩm); chất phụ gia thực phẩm (hóa chất); hóa 
chất công nghiệp bao gồm các hóa chất công nghiệp thực phẩm; protêin (hợp chất hóa 
học) không dùng cho mục đích y tế và và thú y; peptit (hóa chất) không dùng cho mục 
đích y tế và và thú y; peptit sữa gầy (hợp chất hóa học) không dùng cho mục đích y tế và 
và thú y; xeramit (hóa chất) không dùng cho mục đích y tế và và thú y; xeramit sữa (hóa 
chất) không dùng cho mục đích y tế và và thú y; sphingomyelin (hóa chất) không dùng 
cho mục đích y tế và và thú y; lactoferin sắt (hóa chất) không dùng cho mục đích y tế và 
và thú y; vi khuẩn không dùng cho mục đích y tế và và thú y; vi sinh vật không dùng cho 
mục đích y tế và và thú y; chất xúc tác sinh hóa; chế phẩm enzym dùng trong công 
nghiệp; enzym dùng trong công nghiệp; hóa chất lọc dùng trong công nghiệp đồ uống; 
chế phẩm hóa học dùng cho quá trình phân tích trong phòng thí nghiệm, không dùng cho 
mục đích y tế và thú y; hóa chất dùng trong nông nghiệp, ngoại trừ chất diệt nấm, chất 
diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, chất diệt côn trùng và chất diệt vật ký sinh; chất nhũ hóa; lecithin 
(hợp chất hóa học, vật liệu thô); hóa chất làm mềm thịt dùng trong công nghiệp. 

 
Nhóm 05: Thực phẩm cho trẻ sơ sinh bao gồm sữa bột cho trẻ sơ sinh; sữa nước cho em 
bé, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ; sữa cho cho em bé, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ; sữa bổ sung cho trẻ sơ 
sinh và trẻ nhỏ; sữa tăng trưởng chiều cao cho em bé và trẻ nhỏ; sữa bột dùng để điều trị 
hội chứng dị tật bẩm sinh; bột sữa cho em bé; sữa bột cho phụ nữ có thai và phụ nữ cho 
con bú; sữa bột có bổ sung vitamin và khoáng chất cho người lớn và người già (dùng cho 
mục đích y tế); chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; đồ uống dinh dưỡng dùng 
cho mục đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng 
dùng cho người; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; bánh kẹo chứa thuốc dùng cho mục đích y tế, đồ uống chứa thuốc dùng cho 
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mục đích y tế, trà dùng cho mục đích y tế, trà thảo mộc dùng cho mục đích y tế; nước 
khoáng dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng trị liệu để ngăn chặn phản xạ đầy hơi thực 
quản dùng cho mục đích y tế; bánh mỳ; dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thạch ăn 
được dùng cho mục đích y tế; thảo dược; chế phẩm chứa vitamin; chế phẩm dinh dưỡng 
dùng qua đường tiêu hóa (được bơm trực tiếp vào dạ dày thông qua ống xông); chế phẩm 
có chứa đạm dùng cho mục đích y tế, sữa đạm dùng cho mục đích y tế; men sữa dùng làm 
dược phẩm; đường lactôzơ (dùng cho mục đích y tế); chế phẩm có chứa enzym dùng cho 
mục đích y tế; enzym dùng cho mục đích y tế, amino axit dùng cho mục đích y tế; protein 
dùng cho mục đích y tế và thú y; peptit dùng cho mục đích y tế và thú y; peptit sữa gầy 
dùng cho mục đích y tế và thú y; xeramit dùng cho mục đích y tế và thú y; xeramit sữa 
dùng cho mục đích y tế và thú y; sphingomyelin dùng cho mục đích y tế và thú y; 
lactoferin sắt dùng cho mục đích y tế và thú y; vi khuẩn dùng cho mục đích y tế và thú y; 
vi sinh cho mục đích y tế và thú y; thực phẩm chức năng không chứa thuốc; đồ uống chức 
năng; nước tăng lực dùng cho mục đích y tế; đồ uống có bổ sung protein sữa dùng cho 
mục đích y tế; đồ uống có bổ sung protein dùng cho mục đích y tế, đồ uống bổ sung 
xeramit sữa dùng cho mục đích y tế; đồ bổ sung thêm sữa dùng cho mục đích y tế, đồ 
uống bổ sung nước sữa peptit dùng cho mục đích y tế; đồ uống bổ sung chất béo từ sữa 
dùng cho mục đích y tế; đồ uống bổ sung xeramit dùng cho mục đích y tế; đồ uống bổ 
sung sphingomyelin dùng cho mục đích y tế, đồ uống có bổ sung lactoferrin sắt dùng cho 
mục đích y tế, đồ uống có bổ sung vitamin dùng cho mục đích y tế; đồ uống bổ sung 
khoáng chất dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng cho động vật; thực phẩm bổ sung làm 
từ chất đạm không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung làm từ nước sữa không 
dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung làm từ nước sữa peptit không dùng cho mục 
đích y tế; thực phẩm bổ sung làm từ peptit không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ 
sung làm từ xeramit sữa không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung làm từ 
sphingomyelin (một dạng phot-pho-li-pit) không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ 
sung làm từ lactoferrin sắt (một dạng protein sữa) không dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 29: Sữa bột cho trẻ nhỏ và trẻ em dưới 7 tuổi (không phải trẻ sơ sinh), không dùng 
cho mục đích y tế; sữa bột cho trẻ em, sữa bổ sung cho trẻ em, sữa tăng trưởng chiều cao 
cho trẻ em không dùng cho mục đích y tế; sữa bột cho phụ nữ mang thai và đang điều 
dưỡng không dùng cho mục đích y tế; sữa bột để bổ sung vitamin và khoáng chất cho 
người lớn và người già không dùng cho mục đích y tế; sữa bột; bột sữa nguyên chất; sữa 
đã tách kem; sữa đặc; sữa cô đặc; đồ uống từ sữa (sữa là chủ yếu); đồ uống trên cơ sở sữa; 
sữa lên men; sữa chua; bơ; pho mát; pho mát lát; kem (sản phẩm sữa); xeramit sữa (sản 
phẩm sữa); xeramit (sản phẩm sữa); sphingomyelin (sản phẩm sữa); lactoferin sắt (sản 
phẩm sữa); sữa và sản phẩm sữa; pho mát nhân tạo; bơ thực phẩm và chất béo lát; hỗn hợp 
chứa mỡ dùng cho bánh mỳ; hợp chất béo dùng để sản xuất chất béo ăn được; kem không 
làm từ bơ sữa (kem làm từ dầu và/hoặc mỡ); kem đã pha trộn (kem làm từ dầu và/hoặc 
mỡ); mỡ lợn dùng làm thực phẩm; bơ lạc sô cô la (bơ làm từ lạc có sô cô la trong thành 
phần); bơ lạc; dầu và mỡ ăn được; đậu nành lên men; sữa đậu đông; sữa gầy; protein làm 
thực phẩm cho người; chế phẩm dinh dưỡng làm từ protein ở dạng bột, hạt nhỏ, hạt, viên 
nén, chất lỏng, gel, thạch và viên nang làm từ protein, peptit nước sữa; nước sữa, xeramit, 
sphingomyelin; lactoferrin sắt; thịt, cá đã chế biến, thịt gia cầm và thịt thú săn; chất chiết 
xuất từ thịt; sản phẩm thực phẩm chế biến từ thịt; sản phẩm thực phẩm chế biến từ hải sản; 
rau quả được bảo quản, làm khô và nấu; thạch dùng cho thực phẩm; mứt ướt; mứt quả 
(mứt ướt); trứng; xúp; thực phẩm dinh dưỡng không chứa thuốc. 

 

Nhóm 30: Hạt cà phê; gia vị; phụ gia thực phẩm (gia vị); chế phẩm tạo hương cho thực 

phẩm (không làm từ tinh dầu); gạo; ngũ cốc tách vỏ ăn liền; yến mạch tách vỏ ăn liền; bột 
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dùng làm thực phẩm; gluten dùng làm thực phẩm; sản phẩm làm từ ngũ cốc; bánh bao 
nhồi thịt của Trung Quốc; vỏ bánh pizza; bánh kẹp; bánh bao hấp của Trung Quốc; món 

su-shi; bánh mỳ tròn hấp với thịt xay; bánh hăm-bơ-gơ; bánh pizza; món ăn chế biến sẵn 

cho trong hộp (cơm hộp); bánh mì kẹp xúc xích; bánh kẹp thịt; bánh bao ý; bánh kẹo và 

bánh mỳ và bánh bao tròn; bánh kẹo trộn ăn liền; kem lạnh ăn được; kem hoa quả (kem 

lạnh); bột men ăn được; chất kết dính cho kem lạnh ăn được; gia vị làm mềm thịt; chế 

phẩm làm đông kem tươi ăn được; bã rượu gạo sa-kê của Nhật để chế biến thực phẩm; đồ 
uống có thành phần chủ yếu là sô cô la; đồ uống có thành phần chủ yếu là cacao; đồ uống 

có thành phần chủ yếu là cà phê; đồ uống có thành phần chủ yếu là trà; đá lạnh ăn được; 

kem trộn hoa quả ăn được (kem là thành phần chính); sữa chua đóng đá ăn được; thạch 
hoa quả (món tráng miệng, dạng bánh kẹo); bánh pút đinh; bánh dạng thạch mềm (món 

ăn tráng miệng); bột gia vị để rắc lên cơm; nước sốt cho bánh pizza; nước sốt dùng cho 

mỳ ý; nước sốt sô cô la; nước sốt nhựa cây (nước sốt làm chủ yếu từ nhựa cây); nước sốt 
dùng làm món tráng miệng; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng và thực phẩm cho người ăn 

kiêng làm từ ngũ cốc (không dùng cho mục đích y tế); thực phẩm dinh dưỡng không chứa 

thuốc.  
 

Nhóm 32: Bia; bia tươi; chiết xuất từ cây hoa bia để làm bia; nước khoáng (đồ uống); 
nước ngầm đóng chai (đồ uống); nước uống; nước uống có ga; nước sôđa (đồ uống); chế 

phẩm để làm nước uống có ga; bia gừng; bột pha đồ uống dạng sủi bọt; chế phẩm pha chế 

đồ uống dạng viên sủi; nước quả (đồ uống); đồ uống có ga (đồ uống giải khát); đồ uống từ 
trái cây và nước ép trái cây; nước chanh; mật hoa quả làm đồ uống (đồ uống không cồn); 

nước cà chua ép (đồ uống); hoa quả ép (đồ uống); xirô làm đồ uống; tinh dầu làm đồ 

uống; chế phẩm làm đồ uống; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông 
sữa chua; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể không dùng cho mục đích y tế, đồ 

uống không cồn; hỗn hợp đồ uống từ rau và quả; đồ uống chức năng; nước tăng lực không 

dùng cho mục đích y tế, đồ uống có bổ sung protein sữa không dùng cho mục đích y tế, 
đồ uống có bổ sung protein không dùng cho mục đích y tế; đồ uống bổ sung xeramit sữa 

không dùng cho mục đích y tế; đồ bổ sung thêm sữa không dùng cho mục đích y tế; đồ 

uống bổ sung nước sữa peptit không dùng cho mục đích y tế, đồ uống bổ sung chất béo từ 
sữa không dùng cho mục đích y tế, đồ uống bổ sung xeramit không dùng cho mục đích y 

tế; đồ uống bổ sung sphingomyelin không dùng cho mục đích y tế; đồ uống có bổ sung 
lactoferrin sắt không dùng cho mục đích y tế; đồ uống có bổ sung vitamin không dùng 

cho mục đích y tế, đồ uống bổ sung khoáng chất không dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2013-04325 (220) 11.03.2013 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.3.1 
(591) Đen, xanh dương, xanh ngọc, trắng 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lương Gia  (VN) 

656/55 Cách Mạng Tháng 8, phường 11, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) dược phẩm. 
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(210) 4-2013-04386 (220) 12.03.2013 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 5.5.19; A5.5.21; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh lá cây, đen 
(731) Võ Thành Nhân   (VN) 

15 Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô 
thông gió; cấp nước và mục đích vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2013-04897 (220) 18.03.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) YKK CORPORATION   (JP) 
1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 18: Dây đeo và quai đeo cho túi xách; tay cầm hoặc quai kẹp cho túi xách; cái móc 
cài dùng để điều chỉnh dây đeo và quai deo; khóa cài cho túi xách; khóa cài cho ba lô, túi 
ngủ, túi hành lý, túi thể thao và túi máy ảnh; cái móc cài cho túi xách; dây dây đai đeo 
vai; khung của túi xách. 

 

Nhóm 26: Khóa kéo trượt; khóa móc và khóa cài; móc có thể điều chỉnh được (cho trang 
phục); khóa kéo; khuy; khuy bấm; nút khuy rời (luồn qua lỗ khuyết ở ngực và cổ áo 
sơmi); cái móc gài để cài hai bên mép áo; khuy lỗ dùng cho quần áo; khuy lỗ dùng cho 
giầy (lỗ xâu dây giầy); khóa cài cho quần áo; cái khóa thắt cho dây đeo quần; khóa cài 
cho quần áo bảo hộ dùng khi thời tiết xấu, mũ bảo hiểm, giày và áo phao; kẹp dùng cho 
dây đeo quần; móc giữ đầu dây đeo hoặc đai cho trang phục; móc xoay cho trang phục; 
móc có lò xo cho trang phục; dây nhỏ có nút thắt để trang trí cho trang phục; dây nhỏ có 
nút thắt ở đầu để trang trí cho trang phục; dải ruy băng đàn hồi; dây viền áo; đai hoặc nịt 
được làm từ vải dệt (cho trang phục). 

 

 
(210) 4-2013-04898 (220) 18.03.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.8 
(731) YKK CORPORATION    (JP) 

1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 18: Dây đeo và quai đeo cho túi xách; tay cầm hoặc quai kẹp cho túi xách; cái móc 
cài dùng để điều chỉnh dây đeo và quai đeo; khóa cài cho túi xách; khóa cài cho ba lô, túi 
ngủ, túi hành lý, túi thể thao và túi máy ảnh; cái móc cài cho túi xách; dây dây đai đeo 
vai; khung của túi xách.   
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Nhóm 26: Khóa kéo trượt; khóa móc và khóa cài; móc có thể điều chỉnh được (cho trang 
phục); khóa kéo; khuy; khuy bấm; nút khuy rời (luồn qua lỗ khuyết ở ngực và cổ áo 
sơmi); cái móc gài để cài hai bên mép áo; khuy lỗ dùng cho quần áo; khuy lỗ dùng cho 
giầy (lỗ xâu dây giầy); khóa cài cho quần áo; cái khóa thắt cho dây đeo quần; khóa cài 
cho quần áo bảo hộ dùng khi thời tiết xấu, mũ bảo hiểm, giày và áo phao; kẹp dùng cho 
dây đeo quần; móc giữ đầu dây đeo hoặc đai cho trang phục; móc xoay cho trang phục; 
móc có lò xo cho trang phục; dây nhỏ có nút thắt để trang trí cho trang phục; dây nhỏ có 
nút thắt ở đầu để trang trí cho trang phục; dải ruy băng đàn hồi; dây viền áo; đai hoặc nịt 
được làm từ vải dệt cho trang phục. 

 
 

(210) 4-2013-07161 (220) 16.04.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH BLUESUN Việt 

Nam  (VN) 

Số 1A phố Tràng Tiền, phường Tràng 
Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy ép thủy lực, động cơ và máy thủy lực, tua bin thủy lực, máy nâng hạ công 
nghiệp, thiết bị nâng, máy ép. 

 
 

(210) 4-2013-07343 (220) 17.04.2013 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 26.1.1; 26.3.23; 26.13.25; A26.11.12 

(591) Xanh da trời, nâu, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH STOME Việt Nam  

(VN) 

Số 51 đường Trần Phú, phường Văn 
Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa, lắp đặt: camera giám sát, camera hành trình, thiết bị định 
vị chống trộm, khóa cửa vân tay, cửa báo chống trộm, thiết bị an ninh kỹ thuật số, nhà 
thông minh. 

 
 

(210) 4-2013-09011 (220) 08.05.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 3.1.1; A3.1.24; 17.2.1; A17.2.2; 
24.9.1; 24.9.3; 5.5.1; A5.5.20; 5.3.11; 
A5.3.13; 25.1.6; 9.1.10; 26.13.25 

(731) RUBI KOBAYASHI  (GB) 
56 Pretoria Avenue, Walthamstow, 
London E17-7DR, UK 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu, đại lý đồ trang sức, mỹ nghệ, vàng bạc, đá quý.  
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(210) 4-2013-10131 (220) 20.05.2013

  (441) 25.03.2014

(540) 

  

(531) 26.1.1; 5.5.19; A5.5.20; 5.3.11; A5.3.13; 

26.13.25; 26.3.23; 7.1.24; 26.11.3; 

A26.11.12; 25.1.6; 9.1.10 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 

xanh nõn chuối, vàng, đỏ 

(731) Làng nghề hoa kiểng Phó Thọ- 

BÀ BỘ   (VN) 

Quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 31: Hoa tươi; cây cảnh; giống hoa; giống cây trồng; giống cây cảnh. 

 

Nhóm 35: Mua bán: hoa tươi, cây cảnh, giống hoa, giống cây trồng, giống cây cảnh.  
 

 
(210) 4-2013-11480 (220) 04.06.2013

  (441) 25.03.2014

(540) 

 

(731) Trần Ngọc Toàn   (VN) 

Đội 5 Phú Đa, xã Hoà Tân Đông, huyện 

Đông Hoà, tỉnh Phú Yên 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2013-12989 (220) 20.06.2013

  (441) 25.03.2014

(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.3.23; 26.13.25 

(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 

xuất nhập khẩu Phương Thiên 

Lộc  (VN) 

Số A12/23F1 đường số 4, ấp 2, xã Bình 

Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phần mềm, phần cứng tin học; mua bán ampli karaoke, ống nói 

(micro), đầu đọc đĩa DVD, loa. 
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(210) 4-2013-13369 (220) 24.06.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.4; A26.11.12; 26.11.1 
(591) Xanh lam, trắng, xanh lá cây đậm, xanh 

lá cây nhạt, đỏ, vàng, ghi 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; nước súc miệng không chứa dược chất; chế phẩm dùng để 
đánh bóng răng [không chứa dược chất]; chế phẩm dạng bột dùng để đánh răng [không 
chứa dược chất].  

 
 

(210) 4-2013-13528 (220) 26.06.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 5.1.3; 5.7.18; 1.3.1; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, xanh, tím, nâu đỏ, vàng 
(731) Nguyễn Thị Thu  (VN) 

Khối 4, phường Thành Nhất, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

 

(511)   Nhóm 29: Chuối rừng phơi khô; chuối hột phơi khô; hột chuối phơi khô.  
 
 

(210) 4-2013-13661 (220) 27.06.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) WAL-MART STORES, INC.   (US) 
702 SW 8th Street, Bentonville, Arkansas 
72716, U.S.A. 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn 
phòng, cụ thể là cho thuê máy sao chụp, sao chụp, xử lý văn bản, dịch vụ thư ký, dịch vụ 
tốc ký, dịch vụ ghi chép lại và dịch vụ đánh máy chữ; dịch vụ siêu thị, bán buôn và bán lẻ 
các sản phẩm làm đẹp, chế phẩm trang điểm, dụng cụ cầm tay cụ thể là búa, khoan tay, 
tua vít, cơ lê, và cưa tay, dụng cụ quang học, máy ảnh, thiết bị điện tử dùng trong nhà, cụ 
thể là máy trợ giúp cá nhân kỹ thuật số, máy thu vô tuyến điện, máy camera số, thiết bị 
trò chơi viđêo và tai nghe, thiết bị âm thanh, máy thu hình, thiết bị ghi hình, máy đọc đĩa 
DVD, máy nghe nhạc MP3, máy quay viđêo, máy ghi hình, máy tính cá nhân, điện thoại, 
điện thoại di động, và đồ điện gia dụng cụ thể là tủ lạnh, bếp lò, lò nấu nướng, máy rửa 
bát, máy giặt và máy sấy quần áo, đồ trang sức, đồng hồ, đồng hồ đeo tay, xuất bản phẩm, 
hành lý, đồ đạc, đồ may vá, đồ chơi và trò chơi, dụng cụ thể thao, thực phẩm và đồ uống, 
chế phẩm hóa học để bảo quản thực phẩm, chất để thuộc da, chế phẩm tẩy trắng và hóa 
chất khác dùng cho giặt giũ, chế phẩm làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn, xà 
phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, chế phẩm đánh răng, nến và bấc dùng 
để chiếu sáng, dược phẩm và chế phẩm thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, 
chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, thực phẩm cho em bé, cao dán, vật liệu để 
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băng bó, vật liệu để hàn răng, sáp nha khoa, chất tẩy uế, dụng cụ và công cụ cầm tay (thao 
tác thủ công), dao cạo, thiết bị và dụng cụ khoa học, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân 
đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cấp cứu và giảng dạy, máy bán hàng tự động và thiết bị 
vận hành bằng đồng xu, máy đếm tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy tính, thiết 
bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân tay, mắt và răng 
giả, thiết bị chỉnh hình, vật liệu để khâu vết thương, thiết bị chiếu sáng, sưởi nóng, sinh 
hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, kim 
loại quý và các hợp kim của chúng và các sản phẩm làm từ kim loại quý hoặc bọc bằng 
kim loại này, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, giấy, các tông và các sản phẩm 
làm từ các vật liệu này, ấn phẩm, vật liệu để đóng sách, ảnh chụp, văn phòng phẩm, keo 
dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình, vật liệu dùng cho các nghệ sĩ, bút lông, 
máy chữ và đồ dùng văn phòng, đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy, vật liệu bằng chất 
dẻo để bao gói, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, lược và bọt biển, bàn 
chải, bút lông, vật liệu dung làm bàn chải, đồ lau dọn, sợi thép rối, đồ thủy tinh, sành và 
sứ, dây, sợi và chỉ dùng cho ngành dệt, vải và hàng dệt, khăn trải bàn và trải giường, quần 
áo, giày dép, bít tất, mũ nón, khăn đội đầu, đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải, khuy, 
khuy bấm và khuy móc, kim khâu và kim băng, hoa nhân tạo, thảm, thảm dầy trải sàn, 
chiếu và thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán tường, trò chơi và 
đồ chơi, dụng cụ thể dục và thể thao, đồ trang trí cây Noel, thịt, cá, gia cầm và thú săn, 
chất chiết ra từ thịt, hoa quả và rau được bảo quản, phơi khô và nấu chín, nước quả nấu 
đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, đầu thực vật và mỡ ăn, cà phê, 
chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn hột, bột cọ sagu, cà phê nhân tạo, bột và chế phẩm làm từ 
ngũ cốc, bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo, đá lạnh, mật ong, mật đường, men, bột nở, 
muối, tương hạt cải, dấm, nước sốt (gia vị), gia vị, kem, hạt và các sản phẩm nông nghiệp, 
làm vườn và lâm nghiệp, động vật sống, quả tươi và rau, hạt giống, cây và hoa tự nhiên, 
thức ăn cho động vật, mạch nha, bia, nước khoáng và nước uống có ga và các loại đồ uống 
không có cồn, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ 
uống, đồ uống có cồn, diêm; tập họp và trưng bầy các loại hàng hoá khác nhau vì lợi ích của 
khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hoá đó trong siêu thị, hiệu thuốc, cửa hàng bán 
lẻ hoặc cửa hàng bách hóa, theo ca-ta-lô bằng cách đặt hàng qua thư hoặc các phương tiện 
viễn thông, hoặc từ trang web về hàng hóa trên mạng liên lạc toàn cầu và mạng Internet. 

 

 
(210) 4-2013-13662 (220) 27.06.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) WAL-MART STORES, INC.    (US) 
702 SW 8th Street, Bentonville, Arkansas 
72716, U.S.A.    

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn 
phòng, cụ thể là cho thuê máy sao chụp, sao chụp, xử lý văn bản, dịch vụ thư ký, dịch vụ 
tốc ký, dịch vụ ghi chép lại và dịch vụ đánh máy chữ; dịch vụ siêu thị, bán buôn và bán lẻ 
các sản phẩm làm đẹp, chế phẩm trang điểm, dụng cụ cầm tay cụ thể là búa, khoan tay, 
tua vít, cơ lê, và cưa tay, dụng cụ quang học, máy ảnh, thiết bị điện tử dùng trong nhà, cụ 
thể là máy trợ giúp cá nhân kỹ thuật số, máy thu vô tuyến điện, máy camera số, thiết bị 
trò chơi viđêo và tai nghe, thiết bị âm thanh, máy thu hình, thiết bị ghi hình, máy đọc đĩa 
DVD, máy nghe nhạc MP3, máy quay viđêo, máy ghi hình, máy tính cá nhân, điện thoại, 
điện thoại di động, và đồ điện gia dụng cụ thể là tủ lạnh, bếp lò, lò nấu nướng, máy rửa 
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bát, máy giặt và máy sấy quần áo, đồ trang sức, đồng hồ, đồng hồ đeo tay, xuất bản phẩm, 
hành lý, đồ đạc, đồ may vá, đồ chơi và trò chơi, dụng cụ thể thao, thực phẩm và đồ uống, 
chế phẩm hóa học để bảo quản thực phẩm, chất để thuộc da, chế phẩm tẩy trắng và hóa 
chất khác dùng cho giặt giũ, chế phẩm làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn, xà 
phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, chế phẩm đánh răng, nến và bấc dùng 
để chiếu sáng, dược phẩm và chế phẩm thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, 
chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, thực phẩm cho em bé, cao dán, vật liệu để 
băng bó, vật liệu để hàn răng, sáp nha khoa, chất tẩy uế, dụng cụ và công cụ cầm tay (thao 
tác thủ công), dao cạo, thiết bị và dụng cụ khoa học, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân 
đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cấp cứu và giảng dạy, máy bán hàng tự động và thiết bị 
vận hành bằng đồng xu, máy đếm tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy tính, thiết 
bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân tay, mắt và răng 
giả, thiết bị chỉnh hình, vật liệu để khâu vết thương, thiết bị chiếu sáng, sưởi nóng, sinh 
hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, kim 
loại quý và các hợp kim của chúng và các sản phẩm làm từ kim loại quý hoặc bọc bằng 
kim loại này, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, giấy, các tông và các sản phẩm 
làm từ các vật liệu này, ấn phẩm, vật liệu để đóng sách, ảnh chụp, văn phòng phẩm, keo 
dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình, vật liệu dùng cho các nghệ sĩ, bút lông, 
máy chữ và đồ dùng văn phòng, đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy, vật liệu bằng chất 
dẻo để bao gói, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, lược và bọt biển, bàn 
chải, bút lông, vật liệu dung làm bàn chải, đồ lau dọn, sợi thép rối, đồ thủy tinh, sành và 
sứ, dây, sợi và chỉ dùng cho ngành dệt, vải và hàng dệt, khăn trải bàn và trải giường, quần 
áo, giày dép, bít tất, mũ nón, khăn đội đầu, đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải, khuy, 
khuy bấm và khuy móc, kim khâu và kim băng, hoa nhân tạo, thảm, thảm dầy trải sàn, 
chiếu và thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán tường, trò chơi và 
đồ chơi, dụng cụ thể dục và thể thao, đồ trang trí cây Noel, thịt, cá, gia cầm và thú săn, 
chất chiết ra từ thịt, hoa quả và rau được bảo quản, phơi khô và nấu chín, nước quả nấu 
đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, đầu thực vật và mỡ ăn, cà phê, 
chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn hột, bột cọ sagu, cà phê nhân tạo, bột và chế phẩm làm từ 
ngũ cốc, bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo, đá lạnh, mật ong, mật đường, men, bột nở, 
muối, tương hạt cải, dấm, nước sốt (gia vị), gia vị, kem, hạt và các sản phẩm nông nghiệp, 
làm vườn và lâm nghiệp, động vật sống, quả tươi và rau, hạt giống, cây và hoa tự nhiên, 
thức ăn cho động vật, mạch nha, bia, nước khoáng và nước uống có ga và các loại đồ uống 
không có cồn, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ 
uống, đồ uống có cồn, diêm; tập họp và trưng bầy các loại hàng hoá khác nhau vì lợi ích của 
khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hoá đó trong siêu thị, hiệu thuốc, cửa hàng bán 
lẻ hoặc cửa hàng bách hóa, theo ca-ta-lô bằng cách đặt hàng qua thư hoặc các phương tiện 
viễn thông, hoặc từ trang web về hàng hóa trên mạng liên lạc toàn cầu và mạng Internet. 
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(731) ASSA ABLOY AB   (SE) 
P.O.Box 70340 SE-107 23, Stockholm, 
Sweden  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính (phần mềm có thể tải xuống được); phần mềm máy tính 
(đã ghi sẵn); vật mang dữ liệu từ tính; vật mang dữ liệu quang học; thiết bị xử lý dữ liệu; 
chip (mạch tích hợp); phần mềm và phần sụn máy tính hỗ trợ cho việc nhận dạng và xác 
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thực của các thẻ kết nối không dây tầm ngắn (thẻ NFC); phần cứng máy tính và phần 
mềm máy tính để cung cấp dữ liệu nhận đạng và xác thực cho các thẻ kết nối không dây 
tầm ngắn (thẻ NFC); chip mạch tích hợp để sử dụng trong thẻ thông minh, thẻ định danh 
(nhận đạng) bằng sóng Radio (thẻ RFID), thẻ định danh (nhận dạng) bằng sóng radio (thẻ 
RFID) dạng miếng mỏng nhỏ có vi mạch, thẻ định đanh (nhận dạng) bằng sóng radio (thẻ 
RFID) dạng móc khóa, thẻ định danh (nhận dạng) bằng sóng radio (thẻ RFID) dạng nhãn 
để dán, thẻ kết nối không dây tầm ngắn (thẻ NFC) dạng miếng mỏng nhỏ có vi mạch, thẻ 
kết nối không dây tầm ngắn (thẻ NFC) dạng nhãn để dán, và các thiết bị được hỗ trợ công 
nghệ kết nối không dây tầm ngắn (công nghệ NFC), cụ thể là, điện thoại di động, điện 
thoại thông minh, và máy tính bảng di dộng; phần mềm ứng dụng máy tính cho điện thoại 
thông minh, máy tính để bàn và các thiết bị liên lạc cầm tay khác, cụ thể là, phần mềm 
dùng cho việc xác thực, nhận dạng, đọc, viết, và trao đổi thông tin trên các thẻ kết nối 
không dây tầm ngắn (thẻ NFC); phần mềm máy tính để tích hợp lôgic thông tin và dữ liệu 
giữa các thẻ kết nối không dây tầm ngắn (thẻ NFC) và các thiết bị có khả năng kết nối 
không dây tầm ngắn (các thiết bị tích hợp công nghệ NFC); phần mềm máy tính dùng cho 
việc phát hành và quản lý các chứng chỉ kỹ thuật số và khóa kỹ thuật số sử dụng cho việc 
xác thực hoặc nhận dạng các thẻ kết nối không dây tầm ngắn (thẻ NFC); phần mềm máy 
tính để mã hóa vâ xác thực dữ liệu, phần mềm máy tính để mã hóa; phần mềm máy tính 
để sử dụng trong việc mã hóa và giải mã các tập tin kỹ thuật số; phần mềm dùng cho thiết 
bị di động để tải và thực hiện chức năng kiểm soát truy cập để xác minh danh tính và truy 
cập hoặc từ chối quyền truy cập vào dữ liệu kỹ thuật số, cơ sở hạ tầng mạng hoặc mạng 
máy tính; hệ thống và thiết bị kiểm soát truy cập vật lý, cụ thể là, thẻ thông minh, thẻ định 
danh (nhận dạng) bằng sóng Radio (thẻ RFID), các thiết bị có khả năng kết nối không 
dây tầm ngắn (các thiết bị tích hợp công nghệ NFC), đầu đọc thẻ thông minh, đâu đọc thẻ 
định danh (nhận dạng) bằng sóng Radio (dầu đọc RFID), đầu đọc thẻ kết nối không dây 
tầm ngắn (đầu đọc NFC), bảng điều khiển hệ thống và các cửa phần cứng; hệ thống và 
thiết bị kiểm soát truy nhập logic, cụ thể là, thẻ thông minh, thẻ định danh (nhận dạng) 
bằng sóng Radio (thẻ RFID), các thiết bị có khả năng kết nối không dây tầm ngắn (các 
thiết bị tích hợp công nghệ NFC), đầu đọc thẻ thông minh, đầu đọc thẻ định danh (nhận 
dạng) bằng sóng Radio (đầu đọc RFID), đầu đọc thẻ kết nối không dây tầm ngắn (đầu 
đọc NFC), bảng điều khiển hệ thống, hệ thống và thiết bị kiểm soát truy nhập vật lý và 
logic, cụ thể là, thẻ thông minh, thẻ định danh (nhận dạng) bằng sóng Radio (thẻ RFID), 
các thiết bị có khả năng kết nối không dây tầm ngắn (các thiết bị tích hợp công nghệ 
NFC), đầu đọc thẻ thông minh, đầu đọc thẻ định danh (nhận dạng) bằng sóng Radio (dầu 
đọc RFID), đầu đọc thẻ kết nối không dây tầm ngắn (đầu đọc NFC), bảng điều khiển hệ 
thống và các cửa phần cứng; thẻ thông minh được mã hóa chứa chương trình được sử dụng 
cho các hệ thống kiểm soát truy cập; đầu đọc thẻ điện tử; đầu đọc và ghi thẻ điện tử; Thẻ 
điện tử sử dụng công nghệ định danh bằng sóng Radio (thẻ RFID điện tử) và đầu đọc các 
thiết bị được tích hợp công nghệ kết nối không dây tầm ngắn (công nghệ NFC) và các bộ 
điều khiển dùng để kiểm soát quyền truy cập vào một cơ sở; đầu đọc được trang bị công 
nghệ kết nối không dây tầm ngắn (công nghệ NFC); Máy in (dùng với máy tính); máy in 
màu (dùng với máy tính); máy in thẻ nhận dạng (đùng với máy tính); máy in nhãn mã 
vạch (dùng với máy tính); thẻ nhận dạng được in mã hóa; thẻ nhận dạng để trắng bằng 
nhựa được mã hóa; Máy in thẻ nhận đạng điện tử (dùng với máy tính); phần mềm máy 
tính và phần cứng máy tính trong lĩnh vực kiểm soát các chức năng mạng và truy cập 
trong lĩnh vực mạng vâ bảo mật máy chủ; hệ thống kiểm soát truy cập điện tử bao gồm 
phần mềm máy tính và thẻ nhận dạng từ tính được mã hóa để theo dõi khách truy cập và 
quản lý sự kiện; thẻ nhớ quang học; thẻ nhận dạng có chứa thiết bị bảo mật quang học; 
thiết bị bảo mật quang họe, cụ thể là các thẻ nhận dạng chống giả mạo chứng chỉ nhận 
dạng chứa dữ liệu ghi bằng laser và thông tin và hình ảnh có thể nhìn thấy bằng mắt 
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thường, đầu đọc quang học cho thiết bị bảo mật quang học và máy viết diện tử cho việc 
ghi khắc laser lên các thẻ và tài liệu chứng thực; bộ nhớ quang học kích thước nhỏ như 
chiếc ví và các thẻ chứa thiết bị bảo mật quang học được sử dụng để chứa các dữ liệu 
được khi khắc bằng laser siêu nhỏ và các thông tin và hình ảnh có thể nhìn thấy bằng mắt 
thường; thiết bị mã hóa được sử dụng để ghi dữ liệu vâ thông tin và hình ảnh có thể nhìn 
thấy bằng mắt thường lên thiết bị bảo mật quang học; thiết bị đọc được sử dụng để đọc dữ 
liệu từ thiết bị bảo mật quang học.  

 
Nhóm 16: Thẻ nhựa dùng cho mục đích an ninh hoặc nhận dạng (không được mã hóa, 
không có từ tính); thẻ trắng (trống), cụ thể là, thẻ nhựa trắng có thể phân hủy sinh học  
(không được mã hóa, không có từ tính dùng cho mục đích nhận dạng) để tiếp nhận vật 
liệu in từ một máy in thẻ; thẻ được in, không mã hóa, dùng cho mục đích nhận dạng; thẻ 
nhựa trắng (trống), không mã hóa dùng cho mục đích nhận dạng; vật tư in để sản xuất thẻ 
nhận dạng, cụ thể là ruy băng in nhiệt.    

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm 
máy tính; cập nhật phân mềm máy tính; tư vấn về phần mềm máy tính; cung cấp tạm thời 
trực tuyến phần mềm không tải được và các ứng đụng để quản lý, định vị, kích hoạt và thu 
hồi các thẻ kết nối không dây tầm ngắn (thẻ NFC), khóa kỹ thuật số và dữ liệu nhận dạng; 
thiết kế phần mềm máy tính theo yêu cầu của khách hàng; phát triển phần mềm máy tính 
trong lĩnh vực ứng dụng di động; các dịch vụ kỹ thuật và các dịch vụ hỗ trợ khách hàng, 
cụ thể là, xử lý sự cố máy tính các vấn đề liên quan đến phần mềm để sử dụng trong việc 
phát hành và quản lý các chứng chỉ kỹ thuật số hoặc mã hóa các dữ liệu xác thực và nhận 
dạng được sử dụng trong các thẻ kết nối không dây tầm ngắn (thẻ NFC), khóa kỹ thuật số 
và dữ liệu nhận dạng; phát triển, thiết kế và thực hiện việc mã hóa chứng thực bảo mật và 
dữ liệu nhận dạng cho các thẻ kết nối không dây tầm ngắn (thẻ NFC), khóa kỹ thuật số và 
dữ liệu nhận dạng; phân tích khoa học và kỹ thuật trong lĩnh vực bảo mật, truy cập, ủy 
quyền, mã hóa chứng thực, và dữ liệu và hệ thống nhận dạng cho các thẻ kết nối không 
dây tầm ngắn thẻ NFC) và các thiết bị có khả năng kết nối không dây tầm ngắn, cụ thể là, 
điện thoại di động có khả năng kết nối không dây tầm ngắn, điện thoại thông minh và 
máy tính bảng; phát triển, tích hợp và vận hành hệ thống máy tính để hỗ trợ cho việc phát 
hành và quản lý các chứng chỉ kỹ thuật số cho các thẻ kết nối không dây tầm ngắn ( thẻ 
NFC) và các thiết bị có khả năng kết nối không dây tầm ngắn, cụ thể là, điện thoại di 
động có khả năng kết nối không dây tầm ngắn, điện thoại thông minh và máy tính bảng; 
phát triển và thiết lập các chỉ dẫn kỹ thuật và quy trình kiểm định trong lĩnh vực phát hành 
và quản lý các chứng chỉ kỹ thuật số cho các thẻ kết nối không dây tầm ngắn (thẻ NFC) 
vâ các thiết bị có tích hợp công nghệ kết nối không dây tầm ngắn (thiết bị NFC), cụ thể là, 
điện thoại di động có khả năng kết nối không dây tầm ngắn, điện thoại thông minh và 
máy tính bảng; dịch vụ máy tính, cụ thể là, phát hiện các thẻ kết nối không dây tầm ngắn 
( thẻ NFC) có chứa virus, phần mềm độc hại và các mối đe dọa khác; thiết kế và cài đặt 
phần mềm và giải pháp công nghệ nhằm mục đích bảo vệ chống giả mạo, xáo trộn và 
chuyển đổi, và để đảm bảo tính toàn vẹn của các thẻ kết nối không dây tầm ngắn (thẻ 
NFC), dịch vụ phần mềm (phần mềm được cung cấp như một dịch vụ - Software as a 
service-SaaS) dùng cho các chứng chỉ di động trên không dùng cho việc dự liệu và quản 
lý công nghệ chứng chỉ di động trên không; dịch vụ mã hóa dữ liệu cho dữ liệu đại diện 
nhận đạng cho người khác; thiết kế cho người khác, các định dạng chứng chỉ di động định 
danh bằng sóng Radio (RFID) và dữ liệu bảo mật định định danh bằng sóng Radio 
(RFID) khác có liên quan, cụ thể là, thiết kế theo yêu cầu của khách hàng các định dạng 
chứng chỉ và ký hiệu nhận dạng dữ liệu đặc biệt được sử dụng trong thẻ, thẻ bỏ túi (loại 
mỏng, có vi mạch), thẻ dạng móc treo, thẻ nhận dạng (thẻ token) và các điện thoại thông 
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minh có khả năng kết nối không dây tầm ngắn và các thiết bị chứng chỉ di động khác để 
sử dụng với hệ thống kiểm soát truy cập vật lý bảo mật và các ứng dụng hệ thống an ninh 
mạng; thiết kế và cung cấp cho người khác dữ liệu điện tử đồng bộ hóa bảo mật để sử 
dụng giữa các thiết bị xác thực và các chứng chỉ, cụ thể là, thẻ, thẻ bỏ túi (loại mỏng, có 
vi mạch), thẻ dạng móc treo, thẻ nhận dạng (thẻ token) và các điện thoại thông minh có 
khả năng kết nối không dây tầm ngắn và các thiết bị chứng chỉ di động khác để cho phép 
bảo vệ an toàn và vận chuyển dữ liệu chứng chỉ và thông tin khác liên quan đến bảo mật 
định danh bằng sóng Radio (RFID), cụ thể là, dịch vụ lập trình dữ liệu để làm phù hợp 
khả năng tương tác giữa các thiết bị xác thực hệ thống an ninh mạng và kiểm soát truy cập 
vật lý vâ các chứng chỉ bảo mật hệ thống, cụ thể là, thẻ, thẻ bỏ túi (loại mỏng, có vi 
mạch), thẻ dạng móc treo, thẻ nhận dạng (thẻ token) và các điện thoại thông minh có khả 
năng kết nối không dây tầm ngắn và các thiết bị chứng chỉ di động khác; cung cấp theo 
yêu cầu của khách hàng thiết kế đồ họa để cá nhân hóa các chứng chỉ di động sử dụng 
công nghệ định dạnh bằng sóng radio (RFID), cụ thể là, thẻ, thẻ bỏ túi (loại mỏng, có vi 
mạeh), thẻ dạng móc treo, thẻ nhận dạng (thẻ token) và các diện thoại thông minh có khả 
năng kết nối không dây tầm ngắn; dịch vụ ứng dụng khoa học công nghệ để quản lý vòng 
đời dữ liệu cho người khác, cụ thể là, phát hành, chứng thực và thu hồi quyền kỹ thuật số 
cho các hệ thống kiểm soát truy cập vật lý và lôgic; dịch vụ chứng thực chữ ký số cho dữ 
liệu đại diện nhận dạng cho ngươi khác, cụ thể là, mã hóa dữ liệu và bảo toàn dữ liệu; 
cung cấp dịch vụ thẩm định tính xác thực (dịch vụ ứng dụng khoa học công nghệ) cụ thể 
là cung cấp cho người khác dữ liệu đại diện nhận dạng đã được xác thực và ký bằng kỹ 
thuật số và đã được mã hóa dÓ sử dụng trong các giao dịch có giá trị được lưu trữ trên hệ 
thống kiểm soát truy cập vật lý điện tử và kiểm soát truy cập logic, các giao dịch liên 
quan đến nhận dạng bảo mật, và các giao dịch liên quan đến dữ liệu sinh trắc học, cụ thể 
là, phát hành, và xác nhận hợp lệ các chứng chỉ kỹ thuật số và các quyền truy cập; dịch vụ 
tạo lập và thực hiện các thủ tục và quy trình cho việc phát hành và quản lý khoá kỹ thuật 
số và chứng chỉ kỹ thuật số (dịch vụ ứng dụng khoa học công nghệ) cụ thể là cung cấp 
bảo đảm bảo mật và quản lý các khóa kỹ thuật số và các chứng chỉ kỹ thuật số trong lĩnh 
vực thẻ kết nối không dây tầm ngắn (thẻ IC) và điện thoại thông minh có khả năng kết nối 
không dây tầm ngắn; phát hành và quản lý các khóa kỹ thuật số và các chứng chỉ kỹ thuật 
số để xác thực hoặc nhận dạng các thẻ kết nối không dây tầm ngắn (thẻ NFC) và thiết bị 
có khả năng kết nối không dây tầm ngắn và điện thoại thông minh có khả năng kết nối 
không dây tầm ngắn trên Internet, mạng thiết bị di động và mạng máy tính khác; phát 
hành và xác nhận tính hợp lệ của các khóa kỹ thuật số và các chứng chỉ kỹ thuật số để sử 
dụng trong các thẻ kết nối không dây tầm ngắn (thẻ IC) và các thiết bị dược hỗ trợ kết nối 
không dây tầm ngắn, cụ thể là, điện thoại thông minh có khả năng kết nối không đây tầm 
ngắn, điện thoại thông minh và máy tính bảng; dịch vụ in bảo mật, cụ thể là, mã hóa 
thông tin nhận dạng và đồ họa trên các chứng chỉ cầm tay sử dụng công nghệ định danh 
bằng sóng rađio (RFID), cụ thể là, thẻ, thẻ bỏ túi (loại mỏng, có vi mạch), thẻ dạng móc 
treo, thẻ nhận dạng (thẻ token) và các điện thoại thông minh có khả năng kết nối không 
dây tầm ngắn; xác minh, xác thực, cấp phép, quản trị và quản lý khóa kỹ thuật số và các 
chứng chỉ kỹ thuật số.  
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(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính (phần mềm có thể tải xuống được); phần mềm máy tính 
(đã ghi sẵn); vật mang dữ liệu từ tính; vật mang dữ liệu quang học; thiết bị xử lý dữ liệu; 
chip (mạch tích hợp); phần mềm và phần sụn máy tính hỗ trợ cho việc nhận dạng và xác 
thực của các thẻ kết nối không dây tầm ngắn (thẻ NFC); phần cứng máy tính và phần 
mềm máy tính để cung cấp dữ liệu nhận dạng và xác thực cho các thẻ kết nối không dây 
tầm ngắn (thẻ NFC); chip mạch tích hợp để sử dụng trong thẻ thông minh, thẻ định danh 
(nhận dạng) bằng sóng Radio (thẻ RFID), thẻ định danh (nhận dạng) bằng sóng radio (thẻ 
RFID) dạng miếng mỏng nhỏ có vi mạch, thẻ định danh (nhận dạng) bằng sóng radio (thẻ 
RFID) dạng móc khóa, thẻ định danh (nhận dạng) bằng sóng radio (thẻ RFID) dạng nhãn 
để dán, thẻ kết nối không dây tầm ngắn (thẻ NFC) dạng miếng mỏng nhỏ có vi mạch, thẻ 
kết nối không dây tầm ngắn (thẻ NFC) dạng nhãn để dán, và các thiết bị được hỗ trợ công 
nghệ kết nối không dây tầm ngắn (công nghệ NFC), cụ thể là, điện thoại di động, điện 
thoại thông minh, và máy tính bảng đi động; phần mềm ứng đụng máy tính cho điện thoại 
thông minh, máy tính để bàn và các thiết bị liên lạc cầm tay khác, cụ thể là, phần mềm 
dùng cho việc xác thực, nhận dạng, đọc, viết, và trao đổi thông tin trên các thẻ kết nối 
không dây tầm ngắn (thẻ NFC); phần mềm máy tính dÓ tích hợp lôgic thông tin và dữ liệu 
giữa các thẻ kết nối không dây tầm ngắn (thẻ NFC) và các thiết bị có khả năng kết nối 
không dây tầm ngắn (các thiết bị tích hợp công nghệ NFC); phần mềm máy tính dùng cho 
việc phát hành và quản lý các chứng chỉ kỹ thuật số và khóa kỹ thuật số sử dụng cho việc 
xác thực hoặc nhận dạng các thẻ kết nối không dây tầm ngắn (thẻ NFC); phần mềm máy 
tính để mã hóa và xác thực dữ liệu; phần mềm máy tính để mã hóa; phần mềm máy tính 
để sử dụng trong việc mã hóa và giải mã các tập tin kỹ thuật số; phần mềm dùng cho thiết 
bị di dộng để tải và thực hiện chức năng kiểm soát truy cập để xác minh danh tính và truy 
cập hoặc từ chối quyền truy cập vào dữ liệu kỹ thuật số, cơ sở hạ tầng mạng hoặc mạng 
máy tính; hệ thống và thiết bị kiểm soát truy cập vật lý, cụ thể là, thẻ thông minh, thẻ định 
danh (nhận đạng) bằng sóng Radio (thẻ RFID), các thiết bị có khả năng kết nối không 
dây tầm ngắn (các thiết bị tích hợp công nghệ NFC), đầu đọc thẻ thông minh, đầu đọc thẻ 
định danh (nhận dạng) bằng sóng Radio (đầu đọc RFID), đầu đọc thẻ kết nối không dây 
tầm ngắn (đầu đọc NFC), bảng điều khiển hệ thống và các cửa phần cứng; hệ thống và 
thiết bị kiểm soát truy nhập logic, cụ thể là, thẻ thông minh, thẻ định danh (nhận dạng) 
bằng sóng Radio (thẻ RFID), các thiết bị có khả năng kết nối không dây tầm ngắn (các 
thiết bị tích hợp công nghệ NFC), đầu đọc thẻ thông minh, đầu đọc thẻ định danh (nhận 
dạng) bằng sóng Rađio (đầu đọc RFID), đầu đọc thẻ kết nối không dây tầm ngắn (đầu 
đọc NFC), bảng điều khiển hệ thống; hệ thống và thiết bị kiểm soát truy nhập vật lý và 
logic, cụ thể là, thẻ thông minh, thẻ định danh (nhận dạng) bằng sóng Radio (thẻ RFID), 
các thiết bị có khả năng kết nối không dây tầm ngắn (các thiết bị tích hợp công nghệ 
NFC), đầu đọc thẻ thông minh, đầu đọc thẻ định danh (nhận dạng) bằng sóng Radio (đầu 
đọc RFID), đầu đọc thẻ kết nối không dây tầm ngắn (đầu đọc NFC), bảng điều khiển hệ 
thống và các cửa phần cứng; thẻ thông minh được mã hóa chứa chương trình được sử dụng 
cho các hệ thống kiểm soát truy cập; đầu đọc thẻ điện tử; đầu đọc và ghi thẻ điện tử; thẻ 
điện tử sử dụng công nghệ định danh bằng sóng Radio (thẻ RFID điện tử) và đầu đọc các 
thiết bị được tích hợp công nghệ kết nối không dây tầm ngắn (công nghệ NFC) và các bộ 
điều khiển dùng để kiểm soát quyền truy cập vào một cơ sở; đầu đọc được trang bị công 
nghệ kết nối không dây tầm ngắn (công nghệ NFC); máy in (dùng với máy tính); máy in 
màu (dùng với máy tính); máy in thẻ nhận dạng (dùng với máy tính); máy in nhãn mã 
vạch (dùng với máy tính); thẻ nhận dạng được in mã hóa; thẻ nhận dạng để trắng bằng 
nhựa được mã hóa; máy in thẻ nhận dạng điện tử (dùng với máy tính); phần mềm máy 
tính và phần cứng máy tính trong lĩnh vực kiểm soát các chức năng mạng và truy cập 
trong lĩnh vực mạng và bảo mật máy chủ; hệ thống kiểm soát truy cập điện tử bao gồm 
phần mềm máy tính và thẻ nhận dạng từ tính được mã hóa để theo dõi khách truy cập và 
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quản lý sự kiện; thẻ nhớ quang học; thẻ nhận dạng có chứa thiết bị bảo mật quang học; 
thiết bị bảo mật quang học, cụ thể là các thẻ nhận dạng chống giả mạo chứng chỉ nhận 
dạng chứa dữ liệu ghi bằng laser và thông tin và hình ảnh có thể nhìn thấy bằng mắt 
thường, đầu đọc quang học cho thiết bị bảo mật quang học và máy viết điện tử cho việc 
ghi khắc laser lên các thẻ và tài liệu chứng thực; bộ nhớ quang học kích thước nhỏ như 
chiếc ví và các thẻ chứa thiết bị bảo mật quang học được sử dụng để chứa các dữ liệu 
được khi khắc bằng laser siêu nhỏ vâ các thông tin và hình ảnh có thể nhìn thấy bằng mắt 
thường; thiết bị mã hóa được sử dụng để ghi dữ liệu và thông tin và hình ảnh có thể nhìn 
thấy bằng mắt thường lên thiết bị bảo mật quang học; thiết bị đọc được sử dụng để đọc dữ 
liệu từ thiết bị bảo mật quang học.  

 

Nhóm 16: Thẻ nhựa dùng cho mục đích an ninh hoặc nhận dạng (không được mã hóa, 
không có từ tính); thẻ trắng (trống), cụ thể là, thẻ nhựa trắng có thể phân hủy sinh học  
(không được mã hóa, không có từ tính dùng cho mục đích nhận dạng) để tiếp nhận vật 
liệu in từ một máy in thẻ; thẻ được in, không mã hóa, dùng cho mục đích nhận dạng; thẻ 
nhựa trắng (trống), không mã hóa dùng cho mục đích nhận dạng; vật tư in để sản xuất thẻ 
nhận dạng, cụ thể là ruy băng in nhiệt.    

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm 

máy tính; cập nhật phân mềm máy tính; tư vấn về phần mềm máy tính; cung cấp tạm thời 
trực tuyến phần mềm không tải được và các ứng đụng để quản lý, định vị, kích hoạt và thu 

hồi các thẻ kết nối không dây tầm ngắn (thẻ NFC), khóa kỹ thuật số và dữ liệu nhận dạng; 

thiết kế phần mềm máy tính theo yêu cầu của khách hàng; phát triển phần mềm máy tính 
trong lĩnh vực ứng dụng di động; các dịch vụ kỹ thuật và các dịch vụ hỗ trợ khách hàng, 

cụ thể là, xử lý sự cố máy tính các vấn đề liên quan đến phần mềm để sử dụng trong việc 

phát hành và quản lý các chứng chỉ kỹ thuật số hoặc mã hóa các dữ liệu xác thực và nhận 
dạng được sử dụng trong các thẻ kết nối không dây tầm ngắn (thẻ NFC), khóa kỹ thuật số 

và dữ liệu nhận dạng; phát triển, thiết kế và thực hiện việc mã hóa chứng thực bảo mật và 

dữ liệu nhận dạng cho các thẻ kết nối không dây tầm ngắn (thẻ NFC), khóa kỹ thuật số và 
dữ liệu nhận dạng; phân tích khoa học và kỹ thuật trong lĩnh vực bảo mật, truy cập, ủy 

quyền, mã hóa chứng thực, và dữ liệu và hệ thống nhận dạng cho các thẻ kết nối không 

dây tầm ngắn thẻ NFC) và các thiết bị có khả năng kết nối không dây tầm ngắn, cụ thể là, 
điện thoại di động có khả năng kết nối không dây tầm ngắn, điện thoại thông minh và 

máy tính bảng; phát triển, tích hợp và vận hành hệ thống máy tính để hỗ trợ cho việc phát 
hành và quản lý các chứng chỉ kỹ thuật số cho các thẻ kết nối không dây tầm ngắn ( thẻ 

NFC) và các thiết bị có khả năng kết nối không dây tầm ngắn, cụ thể là, điện thoại di 

động có khả năng kết nối không dây tầm ngắn, điện thoại thông minh và máy tính bảng; 
phát triển và thiết lập các chỉ dẫn kỹ thuật và quy trình kiểm định trong lĩnh vực phát hành 

và quản lý các chứng chỉ kỹ thuật số cho các thẻ kết nối không dây tầm ngắn (thẻ NFC) 

vâ các thiết bị có tích hợp công nghệ kết nối không dây tầm ngắn (thiết bị NFC), cụ thể là, 
điện thoại di động có khả năng kết nối không dây tầm ngắn, điện thoại thông minh và 

máy tính bảng; dịch vụ máy tính, cụ thể là, phát hiện các thẻ kết nối không dây tầm ngắn 

( thẻ NFC) có chứa virus, phần mềm độc hại và các mối đe dọa khác; thiết kế và cài đặt 
phần mềm và giải pháp công nghệ nhằm mục đích bảo vệ chống giả mạo, xáo trộn và 

chuyển đổi, và để đảm bảo tính toàn vẹn của các thẻ kết nối không dây tầm ngắn (thẻ 

NFC), dịch vụ phần mềm (phần mềm được cung cấp như một dịch vụ - Software as a 
service-SaaS) dùng cho các chứng chỉ di động trên không dùng cho việc dự liệu và quản 

lý công nghệ chứng chỉ di động trên không; dịch vụ mã hóa dữ liệu cho dữ liệu đại diện 
nhận đạng cho người khác; thiết kế cho người khác, các định dạng chứng chỉ di động định 
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danh bằng sóng Radio (RFID) và dữ liệu bảo mật định danh bằng sóng Radio (RFID) 
khác có liên quan, cụ thể là, thiết kế theo yêu cầu của khách hàng các định dạng chứng 

chỉ và ký hiệu nhận dạng dữ liệu đặc biệt được sử dụng trong thẻ, thẻ bỏ túi (loại mỏng, 

có vi mạch), thẻ dạng móc treo, thẻ nhận dạng (thẻ token) và các điện thoại thông minh 
có khả năng kết nối không dây tầm ngắn và các thiết bị chứng chỉ di động khác để sử 

dụng với hệ thống kiểm soát truy cập vật lý bảo mật và các ứng dụng hệ thống an ninh 

mạng; thiết kế và cung cấp cho người khác dữ liệu điện tử đồng bộ hóa bảo mật để sử 
dụng giữa các thiết bị xác thực và các chứng chỉ, cụ thể là, thẻ, thẻ bỏ túi (loại mỏng, có 

vi mạch), thẻ dạng móc treo, thẻ nhận dạng (thẻ token) và các điện thoại thông minh có 
khả năng kết nối không dây tầm ngắn và các thiết bị chứng chỉ di động khác để cho phép 

bảo vệ an toàn và vận chuyển dữ liệu chứng chỉ và thông tin khác liên quan đến bảo mật 

định danh bằng sóng Radio (RFID), cụ thể là, dịch vụ lập trình dữ liệu để làm phù hợp 
khả năng tương tác giữa các thiết bị xác thực hệ thống an ninh mạng và kiểm soát truy cập 

vật lý vâ các chứng chỉ bảo mật hệ thống, cụ thể là, thẻ, thẻ bỏ túi (loại mỏng, có vi 

mạch), thẻ dạng móc treo, thẻ nhận dạng (thẻ token) và các điện thoại thông minh có khả 
năng kết nối không dây tầm ngắn và các thiết bị chứng chỉ di động khác; cung cấp theo 

yêu cầu của khách hàng thiết kế đồ họa để cá nhân hóa các chứng chỉ di động sử dụng 

công nghệ định dạnh bằng sóng radio (RFID), cụ thể là, thẻ, thẻ bỏ túi (loại mỏng, có vi 
mạeh), thẻ dạng móc treo, thẻ nhận dạng (thẻ token) và các diện thoại thông minh có khả 

năng kết nối không dây tầm ngắn; dịch vụ ứng dụng khoa học công nghệ để quản lý vòng 

đời dữ liệu cho người khác, cụ thể là, phát hành, chứng thực và thu hồi quyền kỹ thuật số 
cho các hệ thống kiểm soát truy cập vật lý và lôgic; dịch vụ chứng thực chữ ký số cho dữ 

liệu đại diện nhận dạng cho ngươi khác, cụ thể là, mã hóa dữ liệu và bảo toàn dữ liệu; 
cung cấp dịch vụ thẩm định tính xác thực (dịch vụ ứng dụng khoa học công nghệ) cụ thể 

là cung cấp cho người khác dữ liệu đại diện nhận dạng đã được xác thực và ký bằng kỹ 

thuật số và đã được mã hóa dÓ sử dụng trong các giao dịch có giá trị được lưu trữ trên hệ 
thống kiểm soát truy cập vật lý điện tử và kiểm soát truy cập logic, các giao dịch liên 

quan đến nhận dạng bảo mật, và các giao dịch liên quan đến dữ liệu sinh trắc học, cụ thể 

là, phát hành, và xác nhận hợp lệ các chứng chỉ kỹ thuật số và các quyền truy cập; dịch vụ 
tạo lập và thực hiện các thủ tục và quy trình cho việc phát hành và quản lý khoá kỹ thuật 

số và chứng chỉ kỹ thuật số (dịch vụ ứng dụng khoa học công nghệ) cụ thể là cung cấp 

bảo đảm bảo mật và quản lý các khóa kỹ thuật số và các chứng chỉ kỹ thuật số trong lĩnh 
vực thẻ kết nối không dây tầm ngắn (thẻ IC) và điện thoại thông minh có khả năng kết nối 

không dây tầm ngắn; phát hành và quản lý các khóa kỹ thuật số và các chứng chỉ kỹ thuật 

số để xác thực hoặc nhận dạng các thẻ kết nối không dây tầm ngắn (thẻ NFC) và thiết bị 
có khả năng kết nối không dây tầm ngắn và điện thoại thông minh có khả năng kết nối 

không dây tầm ngắn trên Internet, mạng thiết bị di động và mạng máy tính khác; phát 

hành và xác nhận tính hợp lệ của các khóa kỹ thuật số và các chứng chỉ kỹ thuật số để sử 
dụng trong các thẻ kết nối không dây tầm ngắn (thẻ IC) và các thiết bị dược hỗ trợ kết nối 

không dây tầm ngắn, cụ thể là, điện thoại thông minh có khả năng kết nối không đây tầm 
ngắn, điện thoại thông minh và máy tính bảng; dịch vụ in bảo mật, cụ thể là, mã hóa 

thông tin nhận dạng và đồ họa trên các chứng chỉ cầm tay sử dụng công nghệ định danh 

bằng sóng rađio (RFID), cụ thể là, thẻ, thẻ bỏ túi (loại mỏng, có vi mạch), thẻ dạng móc 
treo, thẻ nhận dạng (thẻ token) và các điện thoại thông minh có khả năng kết nối không 

dây tầm ngắn; xác minh, xác thực, cấp phép, quản trị và quản lý khóa kỹ thuật số và các 

chứng chỉ kỹ thuật số.  
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(511)   Nhóm 09: Chuơng trình máy tính (phần mềm có thể tải xuống được); phần mềm máy tính 
(đã ghi sẵn); vật mang dữ liệu từ tính; vật mang dữ liệu quang học; thiết bị xử lý dữ liệu; 
chip (mạch tích hợp); phần mềm và phần sụn máy tính hỗ trợ cho việc nhận dạng và xác 
thực của các thẻ kết nối không dây tầm ngắn (thẻ NFC); phần cứng máy tính và phần 
mềm máy tính để cung cấp dữ liệu nhận dạng và xác thực cho các thẻ kết nối không dây 
tằm ngắn (thẻ NFC); chip mạch tích hợp để sử dụng trong thẻ thông minh, thẻ định danh 
(nhận dạng) bằng sóng radio (thẻ RFID), thẻ định danh (nhận dạng) bằng sóng radio (thẻ 
RFID) dạng miếng mỏng nhỏ có vi mạch, thẻ định danh (nhận dạng) bằng sóng radio (thẻ 
RFlD) dạng móc khóa, thẻ định danh (nhận dạng) bằng sóng radio (thẻ RFID) dạng nhãn 
để dán, thẻ kết nối không đây tầm ngắn (thẻ NFC) dạng miếng mỏng nhỏ có vi mạch, thẻ 
kết nối không dây tầm ngắn (thẻ NFC) dạng nhãn để dán, và các thiết bị được hỗ trợ công 
nghệ kết nối không dây tầm ngắn (công nghệ NFC), cụ thể là, điện thoại di động, điện 
thoại thông minh, và máy tính bảng di động; phần mềm ứng dụng máy tính cho điện thoại 
thông minh, máy tính để bàn và các thiết bị liên lạc cầm tay khác, cụ thể là, phần mềm 
dùng cho việc xác thực, nhận dạng, đọc, viết, và trao đổi thông tin trên các thẻ kết nối 
không dây tầm ngắn (thẻ NFC); phần mềm máy tính để tích hợp lôgic thông tin và dữ liệu 
giữa các thẻ kết nối không dây tầm ngắn (thẻ NFC) và các thiết bị có khả năng kết nối 
không dây tầm ngắn (các thiết bị tích hợp công nghệ NFC); phần mềm máy tính (dùng 
cho việc phát hành và quản lý các chứng chỉ kỹ thuật số và khóa kỹ thuật số sử dụng cho 
việc xác thực hoặc nhận dạng các thẻ kết nối không dây tầm ngắn (thẻ NFC); phần mềm 
máy tính để mã hóa và xác thực dữ liệu; phần mềm máy tính để mã hóa; phần mềm máy 
tính để sử dụng trong việc mã hóa và giải mã các tập tin kỹ thuật số; phần mềm dùng cho 
thiết bị di động để tải và thực hiện chức năng kiểm soát truy cập để xác minh danh tính và 
truy cập hoặc từ chối quyền truy cập vào dữ liệu kỹ thuật số, cơ sở hạ tầng mnạng hoặc 
mạng máy tính; hệ thống và thiết bị kiểm soát truy cập vật lý, cụ thể là, thẻ thông minh, 
thẻ định danh (nhận dạng) bằng sóng radio (thẻ RFID), các thiết bị có khả năng kết nối 
không dây tầm ngắn (các thiết bị tích hợp công nghệ NFC), đầu đọc thẻ thông minh, đầu 
đọc thẻ định danh (nhận dạng) bằng sóng rađio (đầu đọc RFID), đầu đọc thẻ kết nối 
không dây tầm ngắn (đầu đọc NFC), bảng điều khiển hệ thống và các cửa phần cứng; hệ 
thống và thiết bị kiểm soát truy nhập logic, cụ thể là, thẻ thông minh, thẻ định danh (nhận 
dạng) bằng sóng Radio (thẻ RFID), các thiết bị có khả năng kết nối không dây tầm ngắn 
(các thiết bị tích hợp công nghệ NFC), đầu đọc thẻ thông minh, đầu đọc thẻ định danh 
(nhận dạng) bằng sóng radio (đầu đọc RFID), đầu đọc thẻ kết nối không đây tầm ngắn 
(đầu đọc NFC), bảng điều khiển hệ thống; hệ thống và thiết bị kiểm soát truy nhập vật lý 
và logic, cụ thể là, thẻ thông minh, thẻ định danh (nhận dạng) bằng sóng radio (thẻ 
RFID), các thiết bị có khả năng kết nối không dây tầm ngắn (các thiết bị tích hợp công 
nghệ NFC), đầu đọc thẻ thông minh, đầu đọc thẻ định danh (nhận dạng) bằng sóng radio 
(đầu đọc RFID), đầu đọc thẻ kết nối không dây tầm ngắn (đầu đọc NFC), bảng điều khiển 
hệ thống và các cửa phần cứng; thẻ thông minh được mã hóa chứa chương trình được sử 
dụng cho các hệ thống kiểm soát truy cập; đầu đọc thẻ điện tử; đầu đọc và ghi thẻ điện tử; 
thẻ điện tử sử dụng công nghệ định danh bằng sóng radio (thẻ RFID điện tử) và đầu đọc 
các thiết bị được tích hợp công nghệ kết nối không dây tầm ngắn (công nghệ NFC) và các 
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bộ điều khiển dùng để kiểm soát quyền truy cập vào một cơ sở; đầu đọc được trang bị 
công nghệ kết nối không dây tầm ngắn (công nghệ NFC ); máy in (dùng với máy tính); 
máy in màu (dùng với máy tính); máy in thẻ nhận dạng (dùng với máy tính); máy in nhãn 
mã vạch (dùng với máy tính); thẻ nhận dạng được in mã hóa; thẻ nhận dạng để trắng bằng 
nhựa được mã hóa; máy in thẻ nhận dạng điện tử (dùng với máy tính); phần mềm máy 
tính và phần cứng máy tính trong lĩnh vực kiểm soát các chức năng mạng và truy cập 
trong lĩnh vực mạng và bảo mật máy chủ; hệ thống kiểm soát truy cập điện tử bao gồm 
phần mềm máy tính và thẻ nhận dạng từ tính được mã hóa để theo dõi khách truy cập và 
quản lý sự kiện; thẻ nhớ quang học; thẻ nhận dạng có chứa thiết bị bảo mật quang học; 
thiết bị bảo mật quang học, cụ thể là các thẻ nhận dạng chống giả mạo chứng chỉ nhận 
dạng chứa dữ liệu ghi bằng laser và thông tin và hình ảnh có thể nhìn thấy bằng mắt 
thường, đầu đọc quang học cho thiết bị bảo mật quang học và máy viết điện tử cho việc 
ghi khắc laser lên các thẻ và tài liệu chứng thực; bộ nhớ quang học kích thước nhỏ như 
chiếc ví và các thẻ chứa thiết bị bảo mật quang học được sử dụng để chứa các dữ liệu 
được khi khắc bằng laser siêu nhỏ và các thông tin và hình ảnh có thể nhìn thấy bằng mắt 
thường; thiết bị mã hóa được sử dụng để ghi dữ liệu và thông tin và hình ảnh có thể nhìn 
thấy bằng mắt thường lên thiết bị bảo mật quang học; thiết bị đọc được sử dụng để đọc dữ 
liệu từ thiết bị bảo mật quang học. 

 

Nhóm 16: Thẻ nhựa dùng cho mục đích an ninh hoặc nhận dạng (không được mã hóa, 
không có từ tính); thẻ trắng (trống), cụ thể là, thẻ nhựa trắng có thể phân hủy sinh học  
(không được mã hóa, không có từ tính dùng cho mục đích nhận dạng) để tiếp nhận vật 
liệu in từ một máy in thẻ; thẻ được in, không mã hóa, dùng cho mục đích nhận dạng; thẻ 
nhựa trắng (trống), không mã hóa dùng cho mục đích nhận dạng; vật tư in để sản xuất thẻ 
nhận dạng, cụ thể là ruy băng in nhiệt.    

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm 
máy tính; cập nhật phân mềm máy tính; tư vấn về phần mềm máy tính; cung cấp tạm thời 
trực tuyến phần mềm không tải được và các ứng đụng để quản lý, định vị, kích hoạt và thu 
hồi các thẻ kết nối không dây tầm ngắn (thẻ NFC), khóa kỹ thuật số và dữ liệu nhận dạng; 
thiết kế phần mềm máy tính theo yêu cầu của khách hàng; phát triển phần mềm máy tính 
trong lĩnh vực ứng dụng di động; các dịch vụ kỹ thuật và các dịch vụ hỗ trợ khách hàng, 
cụ thể là, xử lý sự cố máy tính các vấn đề liên quan đến phần mềm để sử dụng trong việc 
phát hành và quản lý các chứng chỉ kỹ thuật số hoặc mã hóa các dữ liệu xác thực và nhận 
dạng được sử dụng trong các thẻ kết nối không dây tầm ngắn (thẻ NFC), khóa kỹ thuật số 
và dữ liệu nhận dạng; phát triển, thiết kế và thực hiện việc mã hóa chứng thực bảo mật và 
dữ liệu nhận dạng cho các thẻ kết nối không dây tầm ngắn (thẻ NFC), khóa kỹ thuật số và 
dữ liệu nhận dạng; phân tích khoa học và kỹ thuật trong lĩnh vực bảo mật, truy cập, ủy 
quyền, mã hóa chứng thực, và dữ liệu và hệ thống nhận dạng cho các thẻ kết nối không 
dây tầm ngắn thẻ NFC) và các thiết bị có khả năng kết nối không dây tầm ngắn, cụ thể là, 
điện thoại di động có khả năng kết nối không dây tầm ngắn, điện thoại thông minh và 
máy tính bảng; phát triển, tích hợp và vận hành hệ thống máy tính để hỗ trợ cho việc phát 
hành và quản lý các chứng chỉ kỹ thuật số cho các thẻ kết nối không dây tầm ngắn ( thẻ 
NFC) và các thiết bị có khả năng kết nối không dây tầm ngắn, cụ thể là, điện thoại di 
động có khả năng kết nối không dây tầm ngắn, điện thoại thông minh và máy tính bảng; 
phát triển và thiết lập các chỉ dẫn kỹ thuật và quy trình kiểm định trong lĩnh vực phát hành 
và quản lý các chứng chỉ kỹ thuật số cho các thẻ kết nối không dây tầm ngắn (thẻ NFC) 
vâ các thiết bị có tích hợp công nghệ kết nối không dây tầm ngắn (thiết bị NFC), cụ thể là, 
điện thoại di động có khả năng kết nối không dây tầm ngắn, điện thoại thông minh và 
máy tính bảng; dịch vụ máy tính, cụ thể là, phát hiện các thẻ kết nối không dây tầm ngắn 
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(thẻ NFC) có chứa virus, phần mềm độc hại và các mối đe dọa khác; thiết kế và cài đặt 
phần mềm và giải pháp công nghệ nhằm mục đích bảo vệ chống giả mạo, xáo trộn và 
chuyển đổi, và để đảm bảo tính toàn vẹn của các thẻ kết nối không dây tầm ngắn (thẻ 
NFC), dịch vụ phần mềm (phần mềm được cung cấp như một dịch vụ - Software as a 
service-SaaS) dùng cho các chứng chỉ di động trên không dùng cho việc dự liệu và quản 
lý công nghệ chứng chỉ di động trên không; dịch vụ mã hóa dữ liệu cho dữ liệu đại diện 
nhận đạng cho người khác; thiết kế cho người khác, các định dạng chứng chỉ di động định 
danh bằng sóng Radio (RFID) và dữ liệu bảo mật định định danh bằng sóng Radio 
(RFID) khác có liên quan, cụ thể là, thiết kế theo yêu cầu của khách hàng các định dạng 
chứng chỉ và ký hiệu nhận dạng dữ liệu đặc biệt được sử dụng trong thẻ, thẻ bỏ túi (loại 
mỏng, có vi mạch), thẻ dạng móc treo, thẻ nhận dạng (thẻ token) và các điện thoại thông 
minh có khả năng kết nối không dây tầm ngắn và các thiết bị chứng chỉ di động khác để 
sử dụng với hệ thống kiểm soát truy cập vật lý bảo mật và các ứng dụng hệ thống an ninh 
mạng; thiết kế và cung cấp cho người khác dữ liệu điện tử đồng bộ hóa bảo mật để sử 
dụng giữa các thiết bị xác thực và các chứng chỉ, cụ thể là, thẻ, thẻ bỏ túi (loại mỏng, có 
vi mạch), thẻ dạng móc treo, thẻ nhận dạng (thẻ token) và các điện thoại thông minh có 
khả năng kết nối không dây tầm ngắn và các thiết bị chứng chỉ di động khác để cho phép 
bảo vệ an toàn và vận chuyển dữ liệu chứng chỉ và thông tin khác liên quan đến bảo mật 
định danh bằng sóng Radio (RFID), cụ thể là, dịch vụ lập trình dữ liệu để làm phù hợp 
khả năng tương tác giữa các thiết bị xác thực hệ thống an ninh mạng và kiểm soát truy cập 
vật lý vâ các chứng chỉ bảo mật hệ thống, cụ thể là, thẻ, thẻ bỏ túi (loại mỏng, có vi 
mạch), thẻ dạng móc treo, thẻ nhận dạng (thẻ token) và các điện thoại thông minh có khả 
năng kết nối không dây tầm ngắn và các thiết bị chứng chỉ di động khác; cung cấp theo 
yêu cầu của khách hàng thiết kế đồ họa để cá nhân hóa các chứng chỉ di động sử dụng 
công nghệ định dạnh bằng sóng radio (RFID), cụ thể là, thẻ, thẻ bỏ túi (loại mỏng, có vi 
mạeh), thẻ dạng móc treo, thẻ nhận dạng (thẻ token) và các diện thoại thông minh có khả 
năng kết nối không dây tầm ngắn; dịch vụ ứng dụng khoa học công nghệ để quản lý vòng 
đời dữ liệu cho người khác, cụ thể là, phát hành, chứng thực và thu hồi quyền kỹ thuật số 
cho các hệ thống kiểm soát truy cập vật lý và lôgic; dịch vụ chứng thực chữ ký số cho dữ 
liệu đại diện nhận dạng cho ngươi khác, cụ thể là, mã hóa dữ liệu và bảo toàn dữ liệu; 
cung cấp dịch vụ thẩm định tính xác thực (dịch vụ ứng dụng khoa học công nghệ) cụ thể 
là cung cấp cho người khác dữ liệu đại diện nhận dạng đã được xác thực và ký bằng kỹ 
thuật số và đã được mã hóa dÓ sử dụng trong các giao dịch có giá trị được lưu trữ trên hệ 
thống kiểm soát truy cập vật lý điện tử và kiểm soát truy cập logic, các giao dịch liên 
quan đến nhận dạng bảo mật, và các giao dịch liên quan đến dữ liệu sinh trắc học, cụ thể 
là, phát hành, và xác nhận hợp lệ các chứng chỉ kỹ thuật số và các quyền truy cập; dịch vụ 
tạo lập và thực hiện các thủ tục và quy trình cho việc phát hành và quản lý khoá kỹ thuật 
số và chứng chỉ kỹ thuật số (dịch vụ ứng dụng khoa học công nghệ) cụ thể là cung cấp 
bảo đảm bảo mật và quản lý các khóa kỹ thuật số và các chứng chỉ kỹ thuật số trong lĩnh 
vực thẻ kết nối không dây tầm ngắn (thẻ IC) và điện thoại thông minh có khả năng kết nối 
không dây tầm ngắn; phát hành và quản lý các khóa kỹ thuật số và các chứng chỉ kỹ thuật 
số để xác thực hoặc nhận dạng các thẻ kết nối không dây tầm ngắn (thẻ NFC) và thiết bị 
có khả năng kết nối không dây tầm ngắn và điện thoại thông minh có khả năng kết nối 
không dây tầm ngắn trên Internet, mạng thiết bị di động và mạng máy tính khác; phát 
hành và xác nhận tính hợp lệ của các khóa kỹ thuật số và các chứng chỉ kỹ thuật số để sử 
dụng trong các thẻ kết nối không dây tầm ngắn (thẻ IC) và các thiết bị dược hỗ trợ kết nối 
không dây tầm ngắn, cụ thể là, điện thoại thông minh có khả năng kết nối không đây tầm 
ngắn, điện thoại thông minh và máy tính bảng; dịch vụ in bảo mật, cụ thể là, mã hóa 
thông tin nhận dạng và đồ họa trên các chứng chỉ cầm tay sử dụng công nghệ định danh 
bằng sóng rađio (RFID), cụ thể là, thẻ, thẻ bỏ túi (loại mỏng, có vi mạch), thẻ dạng móc 
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treo, thẻ nhận dạng (thẻ token) và các điện thoại thông minh có khả năng kết nối không 
dây tầm ngắn; xác minh, xác thực, cấp phép, quản trị và quản lý khóa kỹ thuật số và các 
chứng chỉ kỹ thuật số.  

 

 
(210) 4-2013-14507 (220) 05.07.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 20.7.1; 26.13.25 
(591) Xanh lam, xanh dương, vàng cam 
(731) Công ty TNHH thiết bị giáo 

dục và văn phòng phẩm Toàn 

Cầu   (VN) 

Thôn Nội, xã Đức Thượng, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH SHARETOLINK Việt 
Nam (VN SHARETOLINK COMPANY 
LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, vở, sách, báo; sách truyện, sổ tay.  
 

Nhóm 35: Mua bán sách, báo, truyện; mua bán văn phòng phẩm: giấy viết, giấy in, giấy 
phô tô, giấy nhắe việc, bưu thiếp, bìa cặp để kẹp tài liệu, niên lịch, tập anbum, vật đánh 
dấu trang sách, đồ dùng trong trường học: sách giáo khoa, bút, hộp đựng bút, tranh, ảnh 
phục vụ giáo dục, biểu đồ, bản đồ, sổ ghi điểm, thiết bị văn phòng: bàn, ghế, tủ văn 
phòng, sổ tay hướng dẫn, sổ sách kế toán, thiết bị đóng sách; mua bán máy tính, phần 
mềm máy tính, máy in, máy ảnh, máy quay phim, máy nghe nhạc, tai nghe, loa, âm ly và 
thiết bị viễn thông.  

 
Nhóm 41: Xuất bản sách, sách giáo khoa, tạp chí xuất bản định kỳ, tài liệu phục vụ cho 
giáo dục; xuất bản sách trực tuyến; cung cấp thông tin về giáo dục.  

 

 
(210) 4-2013-14943 (220) 10.07.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 24.9.1; 3.1.1; A3.1.24; 26.1.2; 
5.5.19; A26.11.12; 26.13.25 

(591) Xanh dương, đỏ, vàng ánh kim 
(731) Công ty cổ phần Phương Bình 

Anh   (VN) 

Số 2, ngách 438/36 phố Tây Sơn, tổ 7B, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu đồ uống có cồn. 
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(210) 4-2013-17151 (220) 01.08.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.4.4; A26.11.12; 3.1.6; 
A3.1.24; 26.13.25 

(591) Vàng, vàng nhạt, đỏ, xanh xám, xanh 
lam, xám, xanh lá cây, xanh lá mạ, cam, 
trắng, đen 

(731) Cơ sở chế biến thực phẩm 

Hồng Hưng  (VN) 

29/4 ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 29: Lạc đã chế biến; hạt đậu nành, đã bảo quản, cho thực phẩm; hạt điều đã chế 
biến; đậu đã được bảo quản.  

 

Nhóm 30: Cháo; mì dành cho trẻ em; nui sấy; cơm sấy; bánh kẹo; đồ ăn đã được chế biến 
trên cơ sở mì sợi.  

 
 

(210) 4-2013-17157 (220) 01.08.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(591) Xanh dương 
(731) CASHEW KABUSHIKI KAISHA 

(Cashew Company Limited)   (JP) 
1-407-1, Yoshino-cho, Kita-ku, Saitama-
shi, SAlTAMA, 331-8633, JAPAN 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 02: Vật liệu phủ bề mặt (sơn/lớp phủ ngoài sử dụng cho mục đích bảo vệ bề mặt 
của các sản phẩm hoặc bộ phận của sản phẩm làm bằng chất dẻo tránh bẩn, trầy xước, lão 
hoá bởi thời tiết hoặc ánh sáng mặt trời); vật liệu phủ bề mặt trên cơ sở chất dẻo(sơn/lớp 
phủ ngoài sử dụng cho mục đích bảo vệ bề mặt của các sản phẩm hoặc bộ phận của sản 
phẩm làm bằng chất dẻo tránh bẩn, trầy xước, lão hoá bởi thời tiết hoặc ánh sáng mặt 
trời); vật liệu phủ bề mặt trên cơ sở chất dẻo (sơn/lớp phủ ngoài sử dụng cho mục đích bảo 
vệ bề mặt của các sản phẩm hoặc bộ phận của sản phẩm làm bằng chất dẻo tránh bẩn, trầy 
xước, lão hoá bởi thời tiết hoặc ánh sáng mặt trời) dùng cho điện thoại di động, xe ôtô, 
sản phẩm điện tử, ti vi, thiết bị và dụng cụ âm thanh và hình ảnh, đầu đĩa MP3, máy ảnh, 
máy tính, linh kiện máy tính.  

 
 

(210) 4-2013-17396 (220) 05.08.2013 

 

 

(441) 25.03.2014 
(540) (531) A3.13.4; A3.13.24; 26.1.1 

(591) Cam, xanh lá cây 
(731) Hợp tác xã chăn nuôi ong 

Phong Thổ xã An Khang  (VN) 

Thôn Phúc Lộc A, xã An Khang, thành 
phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 
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(511)   Nhóm 30: Mật ong. 
 

 
(210) 4-2013-17404 (220) 05.08.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

ABEY'S HOLDINGS  (VN) 

Số 177 đường Trung Kính, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý quảng cáo, nghiên cứu về thương mại; đại lý thông tin thương mại, 

quảng cáo trên truyền hình, quảng cáo ngoài trời: dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng 
máy tính, điều tra thương mại, tư vấn nghiệp vụ thương mại: tổ chức hội chợ thương mại 
nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo, tổ chức sự kiện với mục đích quảng cáo. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản): đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; 
môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho thuê căn hộ.  

 
Nhóm 41: Trường đào tạo; học viện; dịch vụ về giáo dục giang dạy: trường nội trú; sản 
xuất phim: hãng phim dịch vụ trường quay; sản xuất các chương trình phát thanh và 
truyền hình, giải trí trên truyền hình.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện, nhà hàng ăn uống; nhà 
nghỉ du lịch: quán rượu nho: nhà hàng ăn uống tự phục vụ căng tin; quán ăn tự phục vụ.  

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện: phòng khám chữa bệnh: bệnh viện: bệnh xá: viện diều dưỡng, 
chăm sóc sức khỏe, dịch vụ trợ giúp y tế; nhà dưỡng bệnh.  

 

 
(210) 4-2013-17523 (220) 06.08.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) CYBERSOURCE CORPORATION  
(US) 
900 Metro Center Boulevard, Foster 
City, California 94404 U.S.A 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính toàn cầu dưới dạng cấp, xử lý và quản lý điện tử thẻ tín dụng 

và giao dịch kiểm tra điện tử thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ xác minh thanh 
toán và thẻ tín dụng; dịch vụ xử lý giao dịch thẻ tín dụng; dịch vụ xử lý giao dịch thanh 
toán cho người khác; dịch vụ hỗ trợ khách hàng xác định gian lận thẻ tín dụng khi xử lý 
giao dịch thanh toán; cung cấp dịch vụ phát hiện hoặc ngăn chặn gian lận các giao dịch 
thanh toán điện tử về viễn thông, ngân hàng và mua hàng trực tuyến thông qua mạng 
internet và mạng viễn thông toàn cầu được điều khiển bằng máy tính cho khách hàng; 
cung cấp dịch vụ phát hiện hoặc ngăn chặn gian lận giao dịch chuyển tiền điện tử, giao 
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dịch thẻ ghi nợ, giao dịch thẻ tín dụng và giao dịch kiểm tra điện tử thông qua mạng máy 
tính toàn cầu cho khách hàng; dịch vụ quản lý thanh toán được cung cấp thông qua mạng 
máy tính toàn cầu; dịch vụ tự động và quản lý thanh toán cho buôn bán thương mại điện 
tử; dịch vụ trực tuyến trong lĩnh vực chấp nhận thanh toán, xử lý thanh toán và bảo đảm 
thanh toán, và dịch vụ kiểm soát gian lận giao dịch thanh toán trực tuyến; cung cấp cho 
người sử dụng dịch vụ xác thực giao dịch thanh toán thương mại điện tử; cung cấp dịch vụ 
quản lý rủi ro tài chính cho các giao dịch kiểm tra điện tử và thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng và 
chuyển tiền điện tử thông qua mạng máy tính toàn cầu.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền điện tử tin nhắn, dữ liệu, tài liệu và phần mềm thông qua các 
thiết bị đầu cuối máy tính; cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu thanh toán và dữ liệu giao dịch 
thẻ tín dụng qua mạng máy tính toàn cầu. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ lưu trữ an toàn từ xa được lưu trữ trên máy tính. 
 

Nhóm 42: Cung cấp sự sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải xuống được để sử 
dụng trong dịch vụ xác minh thanh toán thẻ ngân hàng và thẻ tín dụng, dịch vụ xử lý giao 
dịch thẻ ngân hàng và thẻ tín dụng, dịch vụ phát hiện gian lận thẻ ngân hàng và thẻ tín 
đụng, dịch vụ xử lý giao dịch thanh toán điện tử, dịch vụ xử lý thanh toán qua ACH 
(mạng lưới giao dịch tài chính điện tử), dịch vụ xử lý và tính thuế bán hàng, dịch vụ thanh 
toán tự động, dịch vụ quản lý tài khoản, và dịch vụ quản lý cơ sở dữ liệu; dịch vụ hỗ trợ 
kỹ thuật, cụ thể là xử lý sự cố các vấn đề về phần mềm máy tính, và tích hợp các hệ thống 
và mạng máy tính; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật  cung cấp giao diện dễ sử dụng trong lĩnh vực 
xử lý thanh toán, kiểm xoát gian lận giao dịch thanh toán và quản lý bảo đảm thanh toán; 
dịch vụ tư vấn về chương trình máy tính sử dụng trong lĩnh vực xử lý và chấp nhận thanh 
toán, phân loại lệnh (yêu cầu) và kiểm soát gian lận giao dịch thanh toán, và quản lý bảo 
đảm thanh toán; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến phần cứng máy tính, phần mềm 
máy tính và vi chương trình; dịch vụ lập trình máy tính; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan 
đến mạng internet và dịch vụ tư vấn và cố vấn hệ thống máy tính liên quan đến các giao 
dịch trên mạng internet; dịch vụ liên quan đến việc thiết lập, thiết kế và phát triển các 
trang web; cung cấp phần mềm lưu trữ như dịch vụ phần mềm theo yêu cầu (SAAS), cụ 
thể là lưu trữ phần mềm cho việc sử dụng bởi người khác dùng trong quản lý dữ liệu thanh 
toán, trong các lĩnh vực xử lý thanh toán, quản lý gian lận, và quản lý an ninh thanh toán; 
cung cấp dịch vụ thu thập dữ liệu thanh toán được lưu trữ trên máy tính, cụ thể là cho thuê 
không gian lưu trữ trên máy tính chủ sữ liệu giao dịch thanh toán mua bán mà được thu 
thập và truyền trực tiếp tới mạng thanh toán, và cung cấp dịch vụ xác thực thẻ được lưu trữ 
trên máy tính, cụ thể là thay thế dữ liệu thanh toán mang tính cá nhân và bí mật bằng các 
biểu tượng nhận dạng duy nhất; cung cấp dịch vụ internet.  

 

 
(210) 4-2013-18001 (220) 09.08.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) NGK INSULATORS, LTD.   (JP) 
2-56 Suda-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi 
Aichi-ken 467-8530, Japan  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Bình lọc nước dùng cho mục đích gia dụng; bình lọc nước trực tiếp tại vòi dùng 
cho mục đích gia dụng; thiết bị lọc nước sử dụng trong công nghiệp, lõi lọc dùng cho bình 
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lọc nước dùng cho mục đích gia dụng; lõi lọc dùng cho bình lọc nước trực tiếp tại vòi 
dùng cho mục đích gia dụng; lõi lọc dùng cho thiết bị lọc nước sử dụng trong công 
nghiệp. 

 

 
(210) 4-2013-18285 (220) 14.08.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 5.7.1; 5.3.11; A5.3.13 
(591) Trắng, vàng nâu, nâu đất 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

tổng hợp An Du  (VN) 

Số 155, phố Triệu Việt Vương, phường 
Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2013-18408 (220) 15.08.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Đoàn Thị Việt Nga   (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2013-18409 (220) 15.08.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Đoàn Thị Việt Nga    (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-19126 (220) 22.08.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 1.5.1; 3.7.17; A3.7.24; 
26.13.1; 26.13.25 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

và xuất nhập khẩu Ngọc ánh  

(VN) 

Số 5, ngõ 379, phố Hoàng Hoa Thám, 
phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Vở học sinh bằng giấy; bao bì bằng giấy.  

 
 

(210) 4-2013-19468 (220) 27.08.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 1.15.23; A26.11.12; 25.7.20; 
15.1.13 

(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xuất nhập khẩu Timemart  

(VN) 

Số 7, ngách 161/17 ngõ 161 phố Thái 
Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 

bán lẻ, giới thiệu và trưng bày sản phẩm đồ gia dụng. 
 
 

(210) 4-2013-19668 (220) 28.08.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 17.3.1 
(731) Đỗ Quang Tùy  (VN) 

Số nhà 14, ngõ 27, phố Cát Linh, phường 
Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tranh tụng; dịch vụ tư vấn pháp luật trong lĩnh 

vực hình sự, dân sự, hành chính, đầu tư, thương mại, doanh nghiệp, hôn nhân gia đình, lao 
động; đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng (dịch vụ pháp lý); dịch vụ trọng tài trong 
lĩnh vực tranh chấp thương mại và dân sự; dịch vụ tư vấn luật thường xuyên cho tổ chức 
và cá nhân.  
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(210) 4-2013-20375 (220) 05.09.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC  
(US) 
200 East Daniels Road, Palatine, Illinois 
60067, United States of America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 11: Vỉ nướng thịt dùng điện; lò nướng bằng khói; thiết bị quay thịt dùng điện ; vỉ 

nướng dùng điện, thiết bị dạng lưới bằng kim loại để giữ đồ gia vị, ngô và khoai tây, giá 
để than và vỉ nướng ngoài trời, tất cả là bộ phận của vỉ nướng dùng điện; lò sưởi có thể di 
chuyển được, bộ đánh lửa của vỉ nướng dùng điện, đèn đuốc để ngoài trời dùng nhiên liệu 
dạng lỏng, đèn lồng đốt nến và các phụ tùng, cụ thể là cọc, giá đỡ, và móc treo; phụ tùng 
của vỉ nướng dùng điện, cụ thể là nắp vỉ nướng; nồi vỉ nướng dùng điện bằng kim loại và 
phụ kiện như vỉ lò nướng dùng điện sử dụng với nồi nướng, giá để nướng hoặc quay như 
giá dạng khung và giá dạng thanh bằng kim loại để giữ miếng thịt hoặc sườn khi nấu 
nướng và nắp đậy lắp phía trên của nồi vỉ nướng.  

 
Nhóm 16: Sách dạy nấu ăn.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ để xiên và nướng thức ăn; chổi để phết gia vị (giữ thực phẩm ướt trong 
quá trình nấu nướng); chảo lớn có dạng như cái bát để nấu nướng; khay hứng mỡ thịt quay 
cho món thịt nướng xiên; vỉ nướng thịt không dùng điện; vỉ nướng không dùng điện, dụng 
cụ dạng lưới bằng kim loại để giữ đồ gia vị, ngô và khoai tây, giá để than và vỉ nướng 
ngoài trời, tất cả là bộ phận của vỉ nướng không dùng điện; bộ đánh lửa của vỉ nướng 
không dùng điện; phụ tùng của vỉ nướng không dùng điện, cụ thể là nắp vỉ nướng; nồi vỉ 
nướng không dùng điện bằng kim loại và phụ kiện như vỉ lò nướng không dùng điện sử 
dụng với nồi nướng, dụng cụ để nướng hoặc quay như giá dạng khung và giá dạng thanh 
bằng kim loại để giữ miếng thịt hoặc sườn khi nấu nướng và nắp đậy lắp phía trên của nồi 
vỉ nướng.   

 

Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là mũ, áo phông, áo ấm dài tay, áo thun pô lô và áo kiểu đầu 
bếp trưởng.  

 

 
(210) 4-2013-20561 (220) 09.09.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.4; A26.11.12 
(591) Cam, đỏ, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Kyung Dong 

Hitec Việt Nam   (VN) 

666 Đỗ Đức Dục, xã Mễ Trì, huyện Từ 
liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Chăn điện, mÒn điện (không dùng cho mục đích y tế), thảm sưởi băng điện; 
đệm sưởi dùng điện; thiết bị sưởi ấm chạy điện; tấm sưởi ấm, tấm sưởi; thiết bị sưởi bỏ 
túi.  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
459 

(210) 4-2013-20870 (220) 11.09.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.3; A1.1.25 
(731) Công ty TNHH Sao Thiên Đỉnh  

(VN) 

17 Phạm Cự Lượng, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ dùng nhà bếp, cụ thể như: muỗng, nĩa, dao, muôi (vá), dụng cụ để 

vớt đồ ăn có lỗ (sãm).  
 

 
(210) 4-2013-21067 (220) 13.09.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH REDCO Việt Nam  

(VN) 

Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: sản phẩm vệ sinh dùng để làm sạch và trang điểm (dạng hóa mỹ 

phẩm), mỹ phẩm như: kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, sữa rữa mặt, xà phòng, hưng 
liệu (tinh dầu), nước hoa, chất khử mùi, chế phẩm làm thm phòng, kem đánh răng, nước 
rửa chén, đầu gội đầu, thực phẩm chức năng, băng vệ sinh, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, 
thực phẩm ăn kiêng dùng trong y học, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt côn trùng, thực phẩm và 
chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế, thực phẩm cho em bé, 
dược phẩm, sữa và các sn phẩm làm từ sữa, sữa đậu nành, thực phẩm ăn nhanh làm từ hoa 
quả, rau (đã chín/sấy khô), đồ uống kh"ng có cồn, nước ép trái cây (đồ uống), nước ép rau 
quả (đồ uống không dùng trong y tế), nước uống đóng chai (đồ uống), nước ngọt có ga 
(đồ uống), nước ngọt không ga (đồ uống), bia, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh, kẹo 
sản phẩm thực phẩm được chế biến từ thịt, dầu thực vật và mỡ ăn, đồ gia vị (thực phẩm), 
đồ uống có cồn (trừ bia), rượu, rượu cốc tai, nước ép trái cây có cồn, rượu khai vị, phân 
bón, vecni và sản phẩm dùng cho công nghiệp, phẩm màu cho thực phẩm, mực in, chế 
phẩm chống gỉ dùng để bảo vệ, chế phẩm dùng để bảo quản gỗ, dao dùng để cắt (dụng cụ 
cho nhà bếp), bơm tay, kéo, dụng cụ cầm tay để uốn tóc (không dùng điện), lưỡi dao cạo 
râu, công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, máy công cụ, văn phòng phẩm, hàng 
may mặc, giày dép, thức ăn cho động vật hạt giống, cà phê, chè (trà), ca cao, kem, hàng 
điện máy như: ti vi, tủ lạnh, lò vi sóng, máy giặt, dầu công nghiệp, mỡ c"ng nghiệp, chất 
bôi trơn (dầu nhờn), chế phẩm dùng để khử bụi, nhiên liệu, nến đốt sáng, thiết bị chiếu 
sáng, máy điều hòa không khí, máy sấy tóc, thiết bị dùng để nấu nướng: nồi cơm điện, 
chảo dán dùng điện, thiết bị cung cấp nước và thiết bị vệ sinh, ba lô, túi xách, ví (bóp), 
cặp đựng tài liệu, va li,ô" (dù), đồ đạc bằng gỗ như: tủ gỗ, bàn gỗ, ghế gỗ, gương soi, đồ 
gỗ văn phòng, đồ nghệ thuật bằng gỗ như: tượng gỗ, khung nh, giá sách, đồ chứa đựng 
dùng cho mục đích gia dụng và nhà bếp, đồ sứ dùng trong gia đình: cốc sứ, bát sứ, đồ 
bằng đất nung dùng trong gia đình: nồi đất, niêu đất, bàn chải đánh răng, đồ dùng trong 
nhà vệ sinh: bồn về sinh, bồn rửa mặt, bàn chi bồn cầu, dụng cụ dùng cho nhà vệ sinh, 
vải, chăn (mềm) để đắp, rèm cửa, khăn lau mặt bằng vải, khăn bàn bằng vải dệt, đồ vi 
dùng cho giường (trừ đệm, ruột gối), khuy, khóa keo, kẹp tóc, ống cuốn dùng để uốn tóc 
(dụng cụ cầm tay không dùng điện), đồ thêu ren, đăng ten, thuốc lá, thuốc lá điếu, bật lửa 
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cho người hút thuốc, diêm, giấy cuốn thuốc lá, tẩu hút thuốc lá, chất cách điện (cách ly), 
chất dẻo bán thành phẩm; cao su (thô hoặc bán thành phẩm); cao su tổng hợp, nhựa tổng 
hợp (bán thành phẩm), đệm cao su, giấy (tờ giấy), cặp kẹp tài liệu, sách, túi giấy (dùng để 
bao gói), danh thiếp, catalô, hoa tươi, hoa khô; quản lý kinh doanh; quảng cáo thương 
mại; quản lý giao dịch thương mại; hoạt động văn phòng như: sao chụp tài liệu. 

 
 

(210) 4-2013-21124 (220) 13.09.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 5.3.11; A5.3.13; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Trái cây lạ Việt Nam  

(VN) 

Lầu 6, số 41-43 Trần Cao Vân, phường 
6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi, bao gồm: trái thanh long, trái chôm chôm, trái chanh dây, trái sầu 

riêng, trái măng cụt, trái mãng cầu; rau nhiệt đới tươi: húng quế, ớt, ngò gai; hạt điều 
nhân (chưa xử lý). 

 
 

(210) 4-2013-21181 (220) 13.09.2013 

  (441) 25.03.2014 
(300) 85/904,458 15.04.2013 US 
(540) 

  

(731) AVERY DENNISON CORPORATION  
(US) 
150 North Orange Grove Boulevard, 
Pasadena California 91103, United States 
of America 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy vận hành bằng tay và bằng điện để phân phối dây buộc bằng chất dẻo 

dùng để buộc các vật dụng và hàng hóa với nhau dùng trong nhiều lĩnh vực, cụ thể là 
dùng trong bán lẻ, đóng (buộc) đồ, điện tử và máy móc tự động, và để phân phối dây buộc 
bằng chất dẻo để gắn nhãn, nhãn hàng hóa, thẻ và phương tiện đánh dấu khác cho hàng 
hóa. 

 
Nhóm 20: Khoá bằng chất dẻo để buộc các vật dụng và hàng hóa với nhau dùng trong 
nhiều lĩnh vực, bao gồm lĩnh vực bán lẻ, đóng (buộc) đồ, điện tử và máy móc tự động, và 
khoá bằng chất dẻo để buộc nhãn, nhãn hàng hóa, thẻ và phương tiện đánh dấu khác cho 
hàng hóa; dụng cụ bằng chất dẻo và bằng chất dẻo dễ uốn để bó chặt các vật dụng với 
nhau, cụ thể là chốt hình mỏ neo; dụng cụ bằng chất dẻo và bằng chất dẻo dễ uốn dùng để 
đóng gói, cụ thể là móc hình mỏ neo; dụng cụ bằng chất dẻo và bằng chất dẻo dễ uốn 
dùng để bó chặt hàng hóa, cụ thể là chốt hình mỏ neo; dụng cụ bằng chất dẻo và bằng 
chất dẻo dễ uốn dùng để buộc hàng hóa cho đến khi đóng gói, cụ thể là móc hình mỏ neo; 
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dụng cụ bằng chất dẻo và bằng chất dẻo dễ uốn dùng để buộc nhãn, nhãn hàng hóa, thẻ và 
phương tiện khác cho hàng hóa, cụ thể là móc hình mỏ neo; dụng cụ bằng chất dẻo dễ uốn 
dùng để bó chặt các vật dụng với nhau, cụ thể là chốt chặn; dụng cụ bằng chất dẻo dễ uốn 
dùng để đóng gói, cụ thể là chốt chặn; dụng cụ bằng chất dẻo dễ uốn dùng để bó chặt 
hàng hóa, cụ thể là chốt chặn; dụng cụ bằng chất dẻo dễ uốn dùng để bó chặt hàng hóa 
cho đến khi đóng gói, cụ thể là chốt chặn; dụng cụ bằng chất dẻo dễ uốn dùng để gắn 
nhãn, nhãn hàng hóa, thẻ và phương tiện khác cho hàng hóa, cụ thể là chốt chặn; dụng cụ 
bằng chất dẻo và bằng chất dẻo dễ uốn dưới dạng cuộn dùng để buộc chặt các vật dụng 
với nhau, cụ thể là chốt hình mỏ neo; dụng cụ bằng chất dẻo và bằng chất dẻo dễ uốn dưới 
dạng cuộn dùng để đóng gói, cụ thể là móc hình mỏ neo; dụng cụ bằng chất dẻo và bằng 
chất dẻo dễ uốn dưới dạng cuộn dùng để buộc chặt hàng hóa, cụ thể là chốt hình mỏ neo; 
dụng cụ bằng chất dẻo và bằng chất dẻo dễ uốn dưới dạng cuộn dùng bó chặt hàng hóa để 
đóng gói, cụ thể là chốt hình mỏ neo; dụng cụ bằng chất dẻo và bằng chất dẻo dễ uốn 
dưới dạng cuộn dùng để gắn nhãn, nhãn hàng hóa, thẻ và phương tiện khác cho hàng hóa, 
cụ thể là móc hình mỏ neo, dụng cụ bằng chất dẻo dễ uốn dưới dạng cuộn dùng để bó các 
vật dụng với nhau, cụ thể là chốt chặn; dụng cụ bằng chất dẻo dễ uốn dưới dạng cuộn 
dùng để đóng gói, cụ thể là chốt chặn; dụng cụ bằng chất dẻo dễ uốn dưới dạng cuộn 
dùng để bó chặt hàng hóa, cụ thể là chốt chặn; dụng cụ bằng chất dẻo dễ uốn dưới dạng 
cuộn dùng để bó chặt hàng hóa cho việc đóng gói, cụ thể là chốt chặn; dụng cụ bằng chất 
dẻo dễ uốn dưới dạng cuộn dùng để gắn nhãn, nhãn hàng hóa, thẻ và phương tiện khác 
cho hàng hóa, cụ thể là chốt chặn. 

 
 

(210) 4-2013-21301 (220) 16.09.2013

  (441) 25.03.2014
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.13.25
(591) Vàng, đỏ, trắng
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
Sinh Thái Vincom Village, phường Việt 
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán lẻ và bán buôn trong siêu thị và trung tâm thương mại các sản phẩm quần 

áo, giầy dép, mũ nón, dụng cụ thể dục thể thao, mỹ phẩm, dược phẩm, tivi, tủ lạnh, điều 
hòa, máy tính, điện thoại, giường tủ, thảm, đệm; tổ chức triển lãm và xúc tiến thương mại; 
quản lý kinh doanh; quảng cáo. 

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản; môi giới 
bất động sản.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ thể dục thể thao; dịch vụ phòng tập thể dục thể thao; công 
viên vui chơi giải trí; rạp chiếu phim. 
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(210) 4-2013-21428 (220) 17.09.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.11.13; 26.13.25 
(731) HAPPY GRASS MARKETING SDN. 

BHD  (MY) 
326 & 327, Jalan Tanjung off, Taman 
Juta, 82000 Pontian, Johor, Malaysia 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô và nấu chín; thạch trái cây; thạch cho thực 

phẩm; mứt (ướt); mứt quả (mứt ướt); trứng; sữa và các sản phẩm sữa; dầu ăn và mỡ ăn. 
 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); cà phê nhân tạo; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; 
bánh ngọt và bánh kẹo; mật ong, mật đường; men và bột nở. 

 

 
(210) 4-2013-21875 (220) 23.09.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất và thương mại NYNA  

(VN) 

Tổ 08 thị trấn Hà Lam, huyện Thăng 
Bình, tỉnh Quảng Nam  

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ; bỉm, tã lót trẻ em bằng giấy. 
 

Nhóm 16: Khăn ăn bằng giấy, khăn lau bằng giấy; giấy vệ sinh cuộn.  
 

 
(210) 4-2013-21896 (220) 23.09.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 22.1.1; 3.7.7; A3.7.24; 25.7.25 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất - kinh 

doanh thực phẩm chay âu 

Lạc   (VN) 

237 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chay: cánh gà chay, gà nửa con chay, gà miếng chiên chay, ham gà 

chay, ham thịt chay, đùi gà sả chay, sườn cốt lết nướng chay, thịt có tiêu chay, xúc xích 
thịt chay; tất cả các sản phẩm trên đều được làm từ đạm đậu nành (tinh chất đậu nành). 
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(210) 4-2013-21902 (220) 23.09.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.25 
(591) Xanh lá cây đậm, vàng chanh, đen, xanh 

lá cây nhạt 
(731) Công ty cổ phần Songwol 

Vina   (VN) 

Lô số 36-38-40, đường số 7, khu công 
nghiệp Tân Đức, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An  

 

(511)   Nhóm 24: Khăn bông; khăn tắm (bằng vải); khăn rửa mặt (bằng vải); khăn trải giường 
(bằng vải); khăn lau (bằng vải); khăn trải bàn (bằng vải). 

 

 
(210) 4-2013-21904 (220) 23.09.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.25 
(591) Xanh lá cây đậm, vàng chanh, đen, Xanh 

lá cây nhạt 
(731) Công ty cổ phần Songwol 

Vina   (VN) 

Lô số 36-38-40, đường số 7, khu công 
nghiệp Tân Đức, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An  

 

(511)   Nhóm 24: Khăn bông; khăn tắm (bằng vải); khăn rửa mặt (bằng vải); khăn trải giường 
(bằng vải); khăn lau (bằng vải); khăn trải bàn (bằng vải). 

 

 
(210) 4-2013-22143 (220) 25.09.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 5.3.11; A5.3.13; 26.13.25 
(591) Cam đỏ đậm, đen, trắng 
(731) 1. PT PURINUSA EKAPERSADA  (ID) 

Jl. M.H. Thamrin No.51, Jakarta 10350, 
Indonesia 
2. PT PINDO DELI PULP AND PAPER 
MILLS   (ID) 
Jl. M.H. Thamrin No.51, Jakarta 10350, 
Indonesia  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, bìa các tông và các sản phẩm làm từ các vật liệu này không được xếp 
trong các nhóm khác; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; ảnh chụp (được in); văn phòng 
phẩm; chất dính dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; bút lông để vẽ; máy chữ và 
đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc); đồ dùng giảng dạy và học tập (trừ thiết bị giảng dạy và 
học tập); vật liệu bằng chất dẻo để bao gói (không được xếp ở những nhóm khác), chữ in; 
bản in đúc. 
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(210) 4-2013-22144 (220) 25.09.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 5.3.11; A5.3.13; 26.13.25 
(591) Xanh lục đậm, xanh lục nhạt, đen, trắng 
(731) 1. PT PURINUSA EKAPERSADA   (ID) 

Jl. M.H. Thamrin No.51, Jakarta 10350, 
Indonesia  
2. PT PINDO DELI PULP AND PAPER 
MILLS    (ID) 
Jl. M.H. Thamrin No.51, Jakarta 10350, 
Indonesia   

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, bìa các tông và các sản phẩm làm từ các vật liệu này không được xếp 
trong các nhóm khác; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; ảnh chụp (được in); văn phòng 
phẩm; chất dính dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu dùng cho các nghệ 
sĩ; bút lông để vẽ; máy chữ và đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc); đồ dùng giảng dạy và học 
tập (trừ thiết bị giảng dạy và học tập); vật liệu bằng chất dẻo để bao gói (không được xếp 
ở những nhóm khác), chữ in; bản in đúc. 

 

 
(210) 4-2013-22304 (220) 26.09.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) HALLA VISTEON CLIMATE 

CONTROL CORP.   (KR) 
95, Sinilseo-ro, Daedeok-gu, Daejeon, 
Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nén dùng cho máy làm lạnh; máy nén; máy thổi; máy nén kiểu pít-tông; 
máy thổi ly tâm; máy thổi hướng trục; máy thổi tua-bin; máy thổi kiểu xoay; máy nén 
kiểu xoay; bơm cao áp. 

 

Nhóm 11: Máy điều hòa không khí dùng cho xe cộ; thiết bị sưởi dùng cho xe ô-tô; thiết bị 
làm tan băng cho xe ô-tô; hệ thống thông gió cho xe ô-tô; bộ tản nhiệt; bộ ngưng tụ khí; 
giàn bay hơi lạnh; tủ lạnh; thiết bị điều hòa không khí; thiết bị lọc không khí; bộ tản nhiệt 
dùng cho xe cộ; máy nén, bộ ngưng tụ khí, giàn sưởi, giàn bay hơi dùng cho thiết bị điều 
hòa không khí của xe ô-tô; khớp ly hợp nén dùng cho thiết bị điều hòa không khí của xe 
ô-tô; bộ tích nhiệt dùng cho xe ô-tô; quạt làm mát, quạt hút gió của xe ô-tô; thiết bị lọc 
không khí, thiết bị điều khiển, thiết bị làm sạch không khí, đèn báo hoạt động, mô-đun 
làm mát của thiết bị điều hòa không khí của xe ô-tô; thiết bị làm mát cho xe cộ chạy bằng 
điện; van tiết lưu nhiệt (bộ phận của thiết bị điều hoà không khí cho xe cộ); van cho hệ 
thống bơm nhiệt của xe điện.  

 

Nhóm 12: Thanh chắn va đập của xe ô-tô; bộ đầu xe ô-tô; giá để hàng cho xe ô-tô; bộ 
điều khiển cơ cấu truyền động cho xe cộ mặt đất; khớp ly hợp bơm nước cho xe cộ. 
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(210) 4-2013-22769 (220) 02.10.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 5.3.11; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Bình 

Khang   (VN) 

Phòng 106 - I4 ngõ 91/2 Lương Đình 
Của, phường Phương Mai, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt gia cầm sạch; thịt gia súc sạch; cá (thực phẩm dùng làm thức ăn cho 

người); tôm đã qua chế biến. 
 

Nhóm 31: Rau sạch (chưa qua chế biên); gia cầm sống (gà, vịt, ngan, ngỗng); cá sống; 
tôm sống; quả tươi; ngũ cốc (thức ăn cho người); thức ăn chăn nuôi (cho động vật).  

 

 
(210) 4-2013-23001 (220) 03.10.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) BEST DRIVEN LIMITED   (HK) 
30th Floor, New world Tower, 16-18 
Queen's Road Central, Hong Kong  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần cứng và phần mềm, cụ thể là dùng cho các trò chơi điện tử giải trí và sòng 

bạc, dùng cho các máy chơi trò chơi, máy giật xèng (đánh bài) hoặc máy chơi xổ số qua 
video, có hoặc không có tiền giải thưởng hay trò chơi may rủi của mạng viễn thông và 
/hoặc Internet, có hoặc không có tiền giải thưởng; phần mềm trò chơi máy tính dùng cho 
các máy chơi trò chơi gồm máy giật xèng hoặc thiết bị đầu cuối chơi xổ qua video; phần 
mềm máy tính và phần mềm trò chơi may rủi trên bất kỳ nền tảng máy tính nào, bao gồm 
chơi bàn giao tiếp người - máy cho trò chơi chuyên dụng, máy giật xèng qua video, máy 
giật xèng dạng quay, và thiết bị đầu cuối xổ số video; phần mềm máy tính cho phép người 
sử dụng truy cập và chơi trò chơi may rủi và trò chơi kiểu sòng bạc từ một cơ sở dữ liệu 
máy tính, qua mạng máy tính, qua mạng máy tính toàn cầu, qua mạng Internet hoặc bằng 
các phương tiện điện tử khác; phần mềm máy tính cho phép người sử dụng theo dõi và 
kiểm toán các tài khoản chơi game của họ trực tuyến; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng 
đồng xu; chương trình máy tính ghi sẵn; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải 
xuống được); máy tính tiền; máy tính; thiết bị xử lý dữ liệu; máy vi tính; phần mềm máy 
tính (ghi sẵn). 

 
Nhóm 28: Thiết bị ở sòng bạc, cụ thể là bàn Rulet (đánh bài), bánh xe Rulet (đánh bài); 
trò chơi sòng bạc có hoặc không có tiền giải thưởng; máy chơi trò chơi và máy đánh bạc, 
cụ thể là sử dụng thương mại trong sòng bạc và khu vui chơi giải trí; hoặc trò chơi may 
rủi, có hoặc không có tiền giải thưởng, thông qua internet và qua mạng viễn thông; trò 
chơi may rủi, có hoặc không có tiền giải thưởng, sử dụng các thiết bị viễn thông; máy có 
khe đút xu (máy đánh bạc) và/hoặc thiết bị đánh bạc điện tử sử dụng tiền có hoặc không 
có giải thưởng; thiết bị đánh bạc điện kỹ thuật hoặc điện tử, máy đánh bạc và máy đánh 
bạc tự động, máy có khe đút xu (máy đánh bạc) hoạt động bằng đồng xu, thẻ, tiền giấy, 
vé hoặc các phương tiện điện tử, từ tinh hoặc phương tiện lưu trữ sinh trắc học, cụ thể là 
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sử dụng thương mại trong sòng bạc và khu vui chơi giải trí, có hoặc không có giải thưởng; 
thiết bị điện, điện tử hoặc cơ điện dùng cho các trò chơi đánh bạc, xổ số hoặc trò chơi xổ 
số hình và dùng cho phòng cá cược, được kết nối mạng hoặc không kết nối mạng cụ thể là 
máy chơi trò đánh bạc, thẻ tiền hình tròn dẹt dùng cho trò chơi, máy trò chơi tự động vận 
hành bằng đồng xu; máy điện-khí nén và máy kéo điện (máy đánh bạc). 

 
Nhóm 35: Quản trị kinh doanh và quản lý kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn, khu nghỉ 
dưỡng, nhà nghỉ du lịch, căn hộ có phục vụ, địa điểm tổ chức, sự kiện thể thao và vui chơi 
giải trí, nhà hàng và sòng bạc; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực quản trị kinh doanh và quản 
lý kinh doanh khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà nghỉ du lịch, căn hộ có phục vụ, địa điểm 
tổ chức, sự kiện thể thao và vui chơi giải trí, nhà hàng và sòng bạc; dịch vụ quản trị và 
quản lý kinh doanh sòng bạc trực tuyến; nghiên cứu thị trường, các vấn đề liên quan tới 
khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà nghỉ du lịch, căn hộ dịch vụ, địa điểm tổ chức, sự kiện thể 
thao và vui chơi giải trí, nhà hàng, sòng bạc và dịch vụ tiếp thị, quảng bá, quảng cáo, 
khuyến mãi và bán lẻ liên quan tới khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà nghỉ du lịch, căn hộ 
có phục vụ, địa điểm tổ chức, sự kiện thể thao và vui chơi giải trí, nhà hàng và sòng bạc; 
quản lý chương trình có giải thưởng khuyến khích tạo điều kiện cho người tham gia được 
giảm giá và có giải thưởng miễn phí đối với hàng hóa và dịch vụ thông qua tư cách hội 
viên; dịch vụ cửa hàng bán lẻ và dịch vụ trung tâm mua sắm sản phẩm spa và làm đẹp, sản 
phẩm chăm sóc sức khỏe, cụ thể là kem dưỡng mặt, sữa dưỡng thể, dầu gội đầu, dầu xả 
tóc, kem tạo nếp tóc, kem ép tóc, keo tóc và keo xịt tóc, sữa rửa mặt, nước hoa hồng, tinh 
chất dưỡng, kem, sữa dưỡng da, mặt nạ, kem làm trắng da, đồ vệ sinh cá nhân, xà phòng, 
nước hoa, tinh dầu, kem làm đẹp, mặt nạ dạng đắp để làm đẹp da mặt, gel làm đẹp, mặt nạ 
làm đẹp, sữa làm đẹp, chế phẩm làm đẹp, mỹ phẩm, sữa tắm, sữa tắm dùng trong bồn tắm, 
kem giữa ẩm, đồ trang điểm dùng cho mặt, môi và má, phấn bột dùng cho mặt, nhũ dùng 
cho mặt, son môi, vật dụng dùng khi tắm rửa, mỹ phẩm, chìa khóa và phụ kiện của nó, 
bảng hiển thị quảng cáo, sản phẩm quang học, sản phẩm giải trí và đánh bạc, thiết bị điện 
và điện tử trong nước, cụ thể là tủ lạnh, máy làm lạnh, máy đông lạnh, lò vi sóng, băng 
video, đĩa CD, đĩa DVD, máy giặt, máy rửa bát, máy giặt ủi, máy giặt và sấy khô, máy 
trộn, máy xay, máy xay cà phê, máy làm sạch đồ gia dụng chạy bằng điện, máy hút bụi 
chân không, thiết bị đánh bóng sàn nhà, đèn chiếu sáng, bóng đèn điện, bàn là, nồi 
nấu/bếp, lò, máy sấy tóc, máy và thiết bị làm sạch không khí, máy khử trùng không khí, 
đồ trang trí bao gồm đồ trang trí tóc, cụ thể là lược, kẹp, ghim, đồ trang trí quần áo, cụ thể 
là khóa thắt lưng, cổ áo sơ mi, ghim cà vạt, thanh kẹp cà vạt, trâm cài tóc, vật nhọn trang 
trí mũ, giá treo khăn, đồ trang trí cây, cụ thể là chuông, quà lưu niệm và quà tặng, đồ 
trang sức, đồng hồ, đồng hồ đeo tay, văn phòng phẩm, ấn phẩm, đồ mỹ thuật và thiết bị 
chụp ảnh, đồ da, túi xách, hành lý, đồ đi du lịch, đồ đạc trong nhà và đồ phụ kiện trong 
nhà, đồ gỗ, đồ đựng trong gia đình, đồ gia dụng cụ thể là thìa gạn kem, phới trộn, dụng cụ 
lọc dạng lưới, bộ đồ ăn, kéo, bấm móng tay, lược và miếng bọt biển, bàn chải, đĩa, chén, 
kính làm bằng vật liệu nhựa, bàn chải đánh răng, bàn chải tắm, lược tròn, lược, giá đỡ nến, 
tấm lót cốc không làm bằng giấy, đồ chứa xà phòng, tách, bình hoa và đồ vải lanh trong 
gia đình, hàng dệt may, đồ kim chỉ, quần áo, giày dép, mũ nón, trò chơi, đồ thể thao, đồ 
dùng và thiết bị chơi gôn, thực phẩm, đồ uống, đồ đựng thực phẩm và đồ uống, thuốc lá; 
dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ sòng bạc có giảm giá và cung cấp các dịch vụ bổ sung cho khách hàng 
quen thường xuyên thông qua việc sử dụng một thẻ nhận dạng; dịch vụ giải trí; dịch vụ 
giải trí, cụ thể là thực hiện các giải đấu và trò chơi bacara (đánh bài) trực tiếp; dịch vụ 
sòng bạc; dịch vụ cờ bạc; đánh bạc; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho đánh bạc; đánh 
bạc tương tác; dịch vụ giải trí trên truyền hình; cung cấp và tổ chức các trò chơi và giải thi 
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đấu với mục đích giải trí; dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn cho các dịch vụ nêu 
trên; dịch vụ quản lý sòng bạc; dịch vụ câu lạc bộ khiêu vũ ban đêm (dịch vụ giải trí); 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ giải trí trong hộp đêm; dịch vụ giải trí sân khấu; dịch vụ giải trí 
sân khấu cụ thể là âm nhạc, khiêu vũ, hài kịch, kịch, ảo thuật; sản xuất chương trình biểu 
diễn; dịch vụ đại lý vé sân khấu; cung cấp dịch vụ hướng dẫn và đào tạo trong lĩnh vực 
đánh bạc, thể thao và giải trí; tổ chức và cung cấp tiện nghi cho các sự kiện đặc biệt về 
cuộc thi và các giải đấu trò chơi, sòng bạc; cung cấp dịch vụ sòng bạc và đánh bạc thông 
qua Internet và mạng máy tính toàn cầu; điều hành sòng bạc và đánh bạc, cá cược văn 
phòng, trò chơi bingo (trò chơi cờ bạc) và/hoặc cơ quan xổ số kiến thiết; điều hành cơ sở 
đánh bạc và/hoặc sòng bạc trực tuyến trên Internet và nền tảng cá cược; cung cấp dịch vụ 
thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên. 

 
Nhóm 43: Khách sạn; khu nghỉ dưỡng khách sạn; khu nghỉ dưỡng; nhà trọ và dịch vụ nhà 
hàng; sắp xếp đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
hỗ trợ, chăm sóc và thực hiện yêu cầu của khách hàng của khách sạn; đặt chỗ khách sạn 
cho người khác; cung cấp chỗ thuận tiện (tiện nghi ăn ở) cho hội nghị, cuộc họp xã hội, 
tiệc và buổi lễ, buổi huy động vốn và các sự kiện đặc biệt, cung cấp chỗ thuận tiện (tiện 
nghi ăn ở) cho hội thảo và hội nghị; dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn về các 
vấn đề nêu trên. 
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(511)   Nhóm 16: Sách hướng dẫn nấu ăn, sổ nhật ký, sổ tay, phần tiêu đề, phong bì [văn phòng 
phẩm], lịch, ấn phẩm, bản tin, danh thiếp, bưu thiếp, cái đựng thẻ, túi làm bằng giấy, băng 
dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng, văn phòng phẩm, băng dính và keo dính 
dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu của nghệ sỹ; tập anbom; túi [phong 
bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói, đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc, túi 
cho lò vi sóng, yếm dãi của trẻ em bằng giấy, bìa cặp để kẹp tài liệu, dải kim loại hoặc 
chất dẻo giữ gáy sách [vật liệu đóng sách], thiết bị đóng sách, vật dụng chắn giữ sách 
không bị đổ, cuốn sách nhỏ, vật dụng đánh dấu trang sách, sách, hộp bằng bìa cứng hoặc 
giấy, vật phẩm bằng bìa cứng, catalô, biểu đồ, bìa đỡ và kẹp tài liệu, kẹp cho văn phòng, 
bìa [văn phòng phẩm]; dao rọc giấy [đồ dùng văn phòng], bìa tệp hồ sơ [văn phòng 
phẩm], kẹp tài liệu [đồ dùng văn phòng], hộp dụng cụ vẽ, dụng cụ vẽ, vật liệu vẽ, vật 
phẩm tẩy xoá, khăn lau mặt bằng giấy, giấy lọc, vật dụng lọc cà phê bằng giấy, tờ rơi, 
dụng cụ gập giấy [đồ dùng văn phòng], thiếp chúc mừng, thẻ thư mục [văn phòng phẩm], 
ruy băng mực, tạp chí [định kỳ], bút lông để vẽ, bút, bút chì, tranh ảnh, bản vẽ, màng 
mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói, ảnh chân dung, khăn giấy dùng để tẩy trang, giấy 
vệ sinh, khăn lau bằng giấy, tập giấy viết, giấy viết, bảng viết; tất cả sản phẩm trong nhóm 
16.  
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Nhóm 21: Dụng cụ cho mục đích gia dụng và dụng cụ nhà bếp bao gồm nạo, dụng cụ 
xoắn mở nút chai, dụng cụ bóc vỏ, vật dụng để lọc dạng lưới, dụng cụ lắc và trộn, chổi 
làm sạch, vật dụng mở nút chai, dụng cụ ép tỏi, dụng cụ ép trái cây, bàn xẻng và dao để 
phết bơ, đồ chứa đựng bằng chất dẻo, bát, ca, thìa xúc đồ ăn và thìa xúc kem bằng chất 
dẻo, cái gắp mì ống bằng chất dẻo, thìa và muôi, vật dụng đỡ bảng ghi công thức nấu ăn 
bằng chất dẻo, thớt để cắt bằng chất dẻo, khối bằng chất dẻo để giữ dao; dụng cụ và đồ 
chứa dùng cho mục đích gia dụng và nhà bếp (không làm bằng kim loại chính xác hoặc 
không được phủ bằng kim loại chính xác); lược và bọt biển; bàn chải (trừ chổi quét sơn); 
vật liệu dùng để làm bàn chải; dụng cụ dùng cho mục đích làm sạch; bùi nhùi thép; kính 
thô hoặc bán thành phẩm [trừ kính xây dựng]; đồ thủy tinh, đồ sứ và đồ bằng đất nung 
không được bao gồm trong các nhóm khác; bình đựng nước, đồ đựng nước khác, bình giữ 
nhiệt, bình đựng nước và bình đựng nước dùng trong thể thao, và bất kỳ loại bình đựng 
nước cho ngươi tiêu dùng khác, bộ đồ ăn; bộ đồ nấu và giàn để bộ đồ nấu; bộ đồ ăn nhà 
bếp, đồ đựng dùng cho lò vi sóng, bộ đồ nướng, tấm dùng để làm bánh bằng chất dẻo; 
khay nướng bánh; khuôn bánh, khay xếp bánh, lồng bàn để đậy thức ăn; giá đỡ nến; đồ 
đựng kem, khay làm đá, lược và bọt biển; xô; hộp giữ lạnh mang đi được; đồ đựng cách 
nhiệt; vỏ bọc giữ nhiệt cho bình, bình cách nhiệt, đồ đựng phích; hộp đựng bữa ăn trưa, đồ 
đựng bánh bánh xăng-đuých tất cả các sản phẩm trên ở nhóm 21.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và xúc tiến bán hàng; cung cấp thông tin trong lĩnh vực bán 
các sản phẩm gia dụng và nhà bếp; điều hành kinh doanh, quản lý kinh doanh, các chức 
năng văn phòng.  

 

Nhóm 40: Cung cấp thông tin cho người tiêu dùng về cách bảo quản thực phẩm và xử lý 
thực phẩm thừa. 
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(511)   Nhóm 16: Sách hướng dẫn nấu ăn, sổ nhật ký, sổ tay, phần tiêu đề, phong bì [văn phòng 
phẩm], lịch, ấn phẩm, bản tin, danh thiếp, bưu thiếp, cái đựng thẻ, túi làm bằng giấy, băng 
dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng, văn phòng phẩm, băng dính và keo dính 
dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu của nghệ sỹ; tập anbom; túi [phong 
bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói, đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc, túi 
cho lò vi sóng, yếm dãi của trẻ em bằng giấy, bìa cặp để kẹp tài liệu, dải kim loại hoặc 
chất dẻo giữ gáy sách [vật liệu đóng sách], thiết bị đóng sách, vật dụng chăn giữ sách 
không bị đổ, cuốn sách nhỏ, vật dụng đánh dấu trang sách, sách, hộp bằng bìa cứng hoặc 
giấy, vật phẩm bằng bìa cứng, catalô, biểu đồ, bìa đỡ và kẹp tài liệu, kẹp cho văn phòng, 
bìa [văn phòng phẩm]; dao rọc giấy [đồ dùng văn phòng], bìa tệp hồ sơ [văn phòng 
phẩm], kẹp tài liệu [đồ dùng văn phòng], hộp dụng cụ vẽ, dụng cụ vẽ, vật liệu vẽ, vật 
phẩm tẩy xoá, khăn lau mặt bằng giấy, giấy lọc, vật dụng lọc cà phê bằng giấy, tờ rơi, 
dụng cụ gập giấy [đồ dùng văn phòng], thiếp chúc mừng, thẻ thư mục [văn phòng phẩm], 
ruy băng mực, tạp chí [định kỳ], bút lông để vẽ, bút, bút chì, tranh ảnh, bản vẽ, màng 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
469 

mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói, ảnh chân dung, khăn giấy dùng để tẩy trang, giấy vệ 
sinh, khăn lau bằng giấy, tập giấy viết, giấy viết, bảng viết; tất cả sản phẩm trong nhóm 16.  

 

Nhóm 21: Dụng cụ cho mục đích gia dụng và dụng cụ nhà bếp bao gồm nạo, dụng cụ 
xoắn mở nút chai, dụng cụ bóc vỏ, vật dụng để lọc dạng lưới, dụng cụ lắc và trộn, chổi 
làm sạch, vật dụng mở nút chai, dụng cụ ép tỏi, dụng cụ ép trái cây, bàn xẻng và dao để 
phết bơ đồ chứa đựng bằng chất dẻo, bát, ca, thìa xúc đồ ăn và thìa xúc kem bằng chất 
dẻo, cái gắp mì ống bằng chất dẻo, thìa và muôi, vật dụng đỡ bảng ghi công thức nấu ăn 
bằng chất dẻo, thớt để cắt bằng chất dẻo, khối bằng chất dẻo để giữ dao; dụng cụ và đồ 
chứa dùng cho mục đích gia dụng và nhà bếp (không làm băng kim loại chính xác hoặc 
không được phủ bằng kim loại chính xác); lược và bọt biển; bàn chải (trừ chổi quét sơn); 
vật liệu dùng để làm bàn chải; dụng cụ dùng cho mục đích làm sạch; bùi nhùi thép; kính 
thô hoặc bán thành phẩm [trừ kính xây dựng]; đồ thủy tinh, đồ sứ và đồ bằng đất nung 
không được bao gồm trong các nhóm khác; bình đựng nước, đồ đựng nước khác, bình giữ 
nhiệt, bình đựng nước và bình đựng nước dùng trong thể thao, và bất kỳ loại bình đựng 
nước cho người tiêu dùng khác, bộ đồ ăn; bộ đồ nấu và giàn để bộ đồ nấu; bộ đồ ăn nhà 
bếp, đồ đựng dùng cho lò vi sóng, bộ đồ nướng: tấm dùng để làm bánh bằng chất dẻo; 
khay nướng bánh; khuôn bánh, khay xếp bánh, lồng bàn để đậy thức ăn; giá đỡ nến; đồ 
đựng kem, khay làm đá, lược và bọt biển; xô; hộp giữ lạnh mang đi được; đồ đựng cách 
nhiệt; vỏ bọc giữ nhiệt cho bình, bình cách nhiệt, đồ đựng phích; hộp đựng bữa ăn trưa, đồ 
đựng bánh bánh xăng-đuých tất cả các sản phẩm trên ở nhóm 21.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và xúc tiến bán hàng; cung cấp thông tin trong lĩnh vực bán 
các sản phẩm gia dụng và nhà bếp; điều hành kinh doanh, quản lý kinh doanh, các chức 
năng văn phòng.  

 

Nhóm 40: Cung cấp thông tin cho người tiêu dùng về cách bảo quản thực phẩm và xử lý 
thực phẩm thừa. 

 

 
(210) 4-2013-23240 (220) 07.10.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) DELOITTE TOUCHE TOHMATSU  (CH)
Schutzengasse 1, 8001 Zurich, 
Switzerland  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ hỗ trợ văn phòng, 
cụ thể là: dịch vụ kế toán và làm sổ sách, dịch vụ kế toán và kiểm toán; dịch vụ lập bản 
khai thuế, lên kế hoạch thuế, tính toán và chi trả nghĩa vụ thuế và tư vấn thuế, dịch vụ tư 
vấn quản lý; hỗ trợ và cố vấn tổ chức, phân tích, lập kế hoạch, làm sổ sách, lưu giữ sổ 
sách, báo cáo kế toán quản lý và hoạt động kinh doanh; nghiên cứu và điều tra thị trường; 
dịch vụ tư vấn kinh doanh, tư vấn thương mại; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các 
giao dịch kinh doanh, cụ thể là hợp nhất, sáp nhập, truất quyền sở hữu, mua lại và sáp 
nhập doanh nghiệp bằng nguồn tài chính đi vay, dịch vụ quản lý điều hành; dịch vụ tư vấn 
kinh doanh liên quan đến tái cấu trúc kinh doanh, phá sản và trục trặc trong kinh doanh.  

 

Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản; dịch vụ lập kế hoạch, tư vấn và quản 
lý tài chính, dịch vụ bảo hiểm, tính toán bảo hiểm, phúc lợi, quản lý rủi ro, gián đoạn kinh 
doanh và xác định thiệt hại, bồi thường; dịch vụ đầu tư bất động sản, tài chính và quản lý 
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bất động sản; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến tài chính và chứng khoán; đánh giá, 
khảo sát và định giá kinh doanh và tài sản. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ, cụ thể là lập trình máy tính, sao chép các 
chương trình máy tính, cho thuê máy tính, cài đặt phần mềm máy tính, bảo dưỡng phần 
mềm máy tính, cập nhật phần mềm máy tính, phân tích hệ thống máy tính, dịch vụ bảo vệ 
máy tính không bị nhiễm vi rút, chuyển đổi tài  liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng 
điện tử, chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của chương trình máy tính (không phải là 
chuyển đổi vật lí), kiểm tra chất lượng, khôi phục dữ liệu máy tính và nghiên cứu, thiết kế 
có liên quan đến chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp, thiết kế và phát 
triển phần cứng và phần mềm máy tính; thiết kế và phát triển phần mềm và hệ thống máy 
tính theo yêu cầu; dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật và tư vấn trong lĩnh vực hệ thống thông 
tin và phần cứng, phần mềm máy tính và hệ thống tích hợp; dịch vụ nghiên cứu, cụ thể là 
dịch vụ nghiên cứu và triển khai (cho người khác); dịch vụ bảo vệ máy tính, an ninh và 
kiểm nghiệm máy tính.  

 

 
(210) 4-2013-23241 (220) 07.10.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) RICH PRODUCTS CORPORATION  (US)
One Robert Rich Way, Buffalo, NY USA 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 29: Kem phủ với thành phần chủ yếu là kem đánh dậy bọt làm từ sữa và kem phủ 
đánh dậy bọt chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành 
phần bơ sữa); kem đánh dậy bọt làm từ sữa và kem đánh dậy bọt chủ yếu dựa trên cơ sở 
dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); váng sữa làm từ sữa và 
váng sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần 
bơ sữa); kem đánh dậy bọt (dùng cho đồ uống) làm từ sữa và kem đánh dậy bọt (dùng cho 
đồ uống) chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần 
bơ sữa); sữa được dùng làm lớp phủ trên bề mặt thực phẩm (sản phẩm sữa) và kem đánh 
dậy bọt chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần 
bơ sữa) được dùng làm lớp phủ trên bề mặt thực phẩm; sữa được dùng làm nhân cho thực 
phẩm (sản phẩm sữa) và nhân cho thực phẩm) chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương 
và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); sữa được dùng làm kem phủ cho thực 
phẩm (sản phẩm sữa) và kem đánh dậy bọt chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc 
sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa) được dùng làm kem phủ cho thực phẩm; bơ với 
thành phần chủ yếu là từ sữa và kem đánh dậy bọt chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương 
và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); sản phẩm kem đánh dậy bọt; làm từ 
sữa và sản phẩm kem đánh dậy bọt chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu 
nành (thay thế thành phần bơ sữa); đồ uống trên cơ sở sữa và đồ uống dựa trên sản phẩm 
không chứa bơ sữa, chủ yếu dựa trên cơ sở đầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế 
thành phần bơ sữa); sữa và kem đánh dậy bọt chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương 
và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa) được dùng làm nguyên liệu làm kem 
lạnh; pho mát làm từ sữa và pho mát chủ yếu dựa trên kem đánh dậy bọt trên cơ sở dầu 
nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); bơ làm từ sữa và bơ chủ 
yếu dựa trên kem đánh dậy bọt trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế 
thành phần bơ sữa); sữa chua làm từ sữa và sữa chua chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương 
và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); đồ uống dựa trên sữa chua làm từ sữa 
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và sữa chua chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành 
phần bơ sữa); bột sữa chua làm từ sữa và bột sữa chua chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ 
tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); chế phẩm sữa chua làm từ sữa 
và chế phẩm sữa chua chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay 
thế thành phần bơ sữa); chất phết lên thực phẩm làm từ sữa và chất phết lên thực phẩm 
chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); 
sữa; sữa dạng bột; kem đánh dậy bọt dạng lỏng và bột kem (để pha cà phê) chủ yếu dựa 
trên cơ sở đầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); nhân (cho 
thực phẩm) được đánh dậy bọt làm từ sữa và nhân được đánh dậy bọt chủ yếu dựa trên cơ 
sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); kem đánh dậy bọt 
làm từ sữa và kem đánh dậy bọt chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu 
nành (thay thế thành phần bơ sữa) dùng làm nhân cho thực phẩm; hoa quả đã chế biến 
dùng làm nhân cho thực phẩm; trái cây và quả hạch dùng làm lớp phủ (cho thực phẩm); 
đánh đậy bọt hoặc không đánh dậy bọt, tất cả để đông lạnh hoặc không đông lạnh và sẵn 
sàng để dùng; trái cây dùng làm nhân (cho thực phẩm), được đánh dậy bọt hoặc không 
đánh dậy bọt, đông lạnh hoặc không đông lạnh và sẵn sàng để dùng; hoa quả dùng làm 
lớp phủ hoặc nhân cho bánh tráng miệng, sản phẩm bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo; 
kem đánh dậy bọt dùng trong sản xuất sản phẩm bánh mỳ hoặc bánh kẹo; thịt gia cầm 
nướng và thịt lợn nướng; thịt bò hun khói, thịt lợn và thịt gia cầm (không còn sống); thực 
phẩm đông lạnh chủ yêu bao gồm thịt và thịt gia cầm, cụ thể, thịt lợn nướng, thịt bò 
nướng, thịt gia cầm nướng, và thịt nướng làm nhân bánh mỳ kẹp; bơ; bơ thực vật; kem 
đánh dậy bọt dùng làm chất phết lên rau, được dùng để thay thế cho bơ thực vật hoặc bơ; 
thịt đã qua chế biến; thịt đã quan chế biến và thịt dùng làm món khai vị, để đông lạnh; đồ 
uống và nước cô đặc làm từ sữa nhân tạo; nước ép và nước ép cô đặc từ rau dùng để nấu 
ăn; thực phẩm đông lạnh chủ yếu bao gồm thịt bò với nước sốt thịt; trái cây và rau đã 
được bảo quản, phơi khô và nấu chín; thạch cho thực phẩm; mứt ướt; mứt quả (ướt); dầu 
có thể ăn được; chất béo có thể ăn được; lớp phủ cho thực phẩm làm tư quả hạch; lớp phủ 
cho thực phẩm làm từ dầu ăn được; hỗn hợp sữa và kem tươi; thực phẩm không làm từ sữa 
chủ yếu được làm từ dầu đậu nành; rau nhuyễn dạng kem sệt, dùng làm nhân cho thực 
phẩm; quả hạch, dùng làm nhân cho thực phẩm; trái cây, dùng làm chất phết cho thực 
phẩm; rau nhuyễn dạng kem sệt, dùng làm chất phết cho thực phẩm; quả hạch, dùng làm 
chất phết cho thực phẩm; sữa chua, dùng làm lớp phủ cho thực phẩm; sữa dừa, dùng làm 
lớp phủ cho thực phẩm; dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) là thành phần chủ yếu của 
chất làm trắng đồ uống; dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) là thành phần chủ yếu dùng 
làm lớp phủ cho thực phẩm; dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) là thành phần chủ yếu 
dùng làm nhân cho thực phẩm; dầu cỏ thể ăn được (dầu nhũ tương) là thành phần chủ yếu 
dùng làm lớp kem phủ cho thực phẩm; dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) là thành phần 
chủ yếu dùng làm chất phết cho thực phẩm; kem đánh dậy bọt chủ yếu dựa trên cơ sở dầu 
có thể ăn được (dầu nhũ tương) hoặc sữa đậu nành; váng sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu 
có thể ăn được (dầu nhũ tương) hoặc sữa đậu nành; kem đánh dậy bọt (dùng cho đồ uống) 
chủ yếu dựa trên cơ sở dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) vả sữa đậu nành; sữa đậu nành 
[dùng để thay thế sữa]; dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) hoặc sữa đậu nành dùng làm 
lớp kem cho thực phẩm (được đánh dậy bọt); kem đánh dậy bọt chủ yếu dựa trên cơ sở 
dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) hoặc sữa đậu nành sử dụng như chất thay thế cho sữa 
và kem làm từ sữa; trái cây nghiền nhuyễn để lạnh và không để lạnh, súp; thịt gia cầm 
nướng; thịt lợn nướng; thịt bò nướng; xúc xích nướng; thịt bò hun khói; thịt lợn hun khói; 
thịt gia cầm hun khói; xúc xích hun khói; thực phẩm đông lạnh chủ yếu bao gồm thịt, thịt 
bò, thịt lợn và thịt gia cầm, cụ thể: thịt lợn nướng, thịt bò nướng, thịt gia cầm nướng; thịt 
và thịt làm món khai vị đã chế biến, đông lạnh; thực phẩm đông lạnh chủ yếu bao gồm 
thịt, thịt bò, thịt lợn và thịt gia cầm. 
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Nhóm 30: Lớp kem phủ bánh ngọt, đông lạnh hoặc không đông lạnh, sẵn sử dụng hoặc 
không sẵn sử dụng; sôcôla; sôcôla nhân tạo, kẹo dẻo và kẹo dẻo nhân tạo dùng làm lớp 
phủ trên bề mặt bánh tráng miệng, bánh ngọt, bánh kẹo và sản phẩm bánh mì, đông lạnh 
hoặc không đông lạnh, sẵn sử dụng hoặc không sẵn sử dụng; sôcôla và sôcôla nhân tạo 
dùng làm lớp phủ trên bề mặt, lớp phủ xung quanh và nhân bánh ngọt; xirô dạng lỏng 
dùng làm lớp phủ trên bề mặt cho bánh tráng miệng, bánh ngọt; sản phẩm bánh mì; bánh 
tráng miệng; bột nhào để làm bánh mỳ; bột nhào để làm bánh mỳ dẹt; bột nhào (có thể 
lăn tròn); bột nhào để làm bánh pizza; bột nhào để làm bánh quy; bột nhào để lạnh; sản 
phẩm bánh mỳ để lạnh, tươi hoặc đã đóng gói, cụ thể: bánh mỳ vòng, vỏ bánh pizza, 
pizza, bánh calzone, bánh ngọt nhân kem, bánh ngọt nhân sôcôla, bánh nướng, bánh gatô 
nhỏ, bánh quy, bánh ngọt, bánh kem, bánh ngọt mousse, bánh cookie, bánh sôcôla nhỏ, 
bánh bao, bánh quế vòng, bánh rán, bánh sữa nhỏ, bánh nướng nhỏ, bánh sừng bò, bánh 
mỳ, bánh mỳ dẹt, bánh mỳ que, bánh mì nướng dẹt mềm, bánh eclair; bánh ngọt nướng; 
bánh xốp có nhiều bơ, bánh vòng, bánh kếp, bánh quế, bánh cre-pe, bánh hấp, bánh 
baklava, bánh biscotti, bánh putđing, bánh trộn táo và hạnh nhân phết kem, kẹo mềm, 
bánh nếp, bánh ngọt làm bằng trái cây tẩm đường; bánh tạc (nhân hoa quả), bánh tort, 
bánh nướng xốp (kiểu của người Anh), bánh bít cốt, bánh ngọt hình móng gấu, bánh gạo, 
bánh ngọt hình kẹo mút, bánh kem, bánh kẹp nhỏ, bánh nướng dạnh thanh, bánh ngọt hoa 
quả có nhiều lớp, bánh quy giòn, bánh ga tô nhân hoa quả, bánh kẹp, và bánh nướng xốp; 
hỗn hợp để làm sản phẩm bánh mỳ và bánh tráng miệng; cụ thể: bánh mỳ vòng, vỏ bánh 
pizza, pizza, bánh calzone, bánh ngọt nhân kem, bánh ngọt nhân sôcôla, bánh nướng, 
bánh gatô nhỏ, bánh quy, bánh ngọt, bánh kem, bánh ngọt mousse, bánh cookie, bánh 
sôcôla nhỏ, bánh bao, bánh quế vòng, bánh rán, bánh sữa nhỏ, bánh nướng nhỏ, bánh 
sừng bò, bánh mỳ, bánh mỳ dẹt, bánh mỳ que, bánh mì nướng dẹt mềm, bánh eclair, bánh 
ngọt nướng, bánh xốp có nhiều bơ, bánh vòng, bánh kếp, bánh quế, bánh kếp, bánh cre-
pe, bánh hấp, bánh baklava, bánh biscotti, bánh putđing, bánh trộn táo và hạnh nhân phết 
kem, kẹo mềm, bánh nếp, bánh ngọt làm bằng trái cây tẩm đường, bánh tạc (nhân hoa 
quả), bánh tort, bánh nướng xốp (kiểu của người Anh), bánh bít cốt, bánh ngọt hình móng 
gấu, bánh gạo, bánh ngọt hình kẹo mút, bánh kem, bánh kẹp nhỏ, bánh nướng dạnh thanh, 
bánh ngọt hoa quả có nhiều lớp, bánh quy giòn, bánh ga tô nhân hoa quả, bánh kẹp, và 
bánh nướng xốp; bánh putđing; bánh kem; bánh nướng nhỏ có phết kem; bánh bông lan 
sữa chua, để lạnh; kem lạnh; kem trái cây (để lạnh); kẹo mềm dùng trong sản xuất bánh 
tráng miệng, bánh nướng, sản phẩm bánh mỳ và bánh kẹo; nước xốt thịt; hỗn hợp gia vị 
dạng khô để làm nước xốt pho mát, thịt hầm, tương ớt, súp, và nước xốt (gia vị); hỗn hợp 
gia vị dạng khô cho thực phẩm; hỗn hợp gia vị cho thực phẩm; bánh sandwich bao gồm 
thịt, pho mát, trái cây và/hoặc rau; bánh cuộn bao gồm thịt, pho mát, trái cây và/hoặc rau; 
tương ớt; bánh pita bao gồm thịt, pho mát, trái cây và/hoặc rau, bánh nướng bao gồm thịt, 
pho mát, trái cây và/hoặc rau; nước xốt; nước xốt thịt quay; đồ gia vị để nướng thịt; bánh 
sandwich nướng; bánh sandwich bao gồm thịt, thịt bò, thịt lợn và thịt gia cầm; nước xốt 
pho mát, nước xốt cho thực phẩm; mỳ pasta được nhồi vào trong vỏ sò; chất làm ngọt tự 
nhiên, hương liệu (trừ tinh dầu), chất làm đặc và chất tạo nhũ tương (trong thực phẩm), 
dạng lỏng hoặc dạng khô được dùng làm nguyên liệu làm sinh tố; xi rô cho thực phẩm; 
hương liệu cho thực phẩm, ngoại trừ tinh dầu; bột làm bánh xèo; bột nhào; kẹo mềm 
(bánh kẹo); bánh kẹo; bánh quy; bột mỳ (bột nhào), bột nhào để làm bánh nướng (sẵn 
dùng); ngũ cốc đã chế biến; thực phẩm dựa trên cơ sở sôcôla; bánh gạo; ngũ cốc được 
dùng để làm lớp phủ cho thực phẩm; sôcôla được dùng để làm lớp phủ cho thực phẩm; bột 
mỳ được dùng làm nguyên liệu để làm lớp phủ cho thực phẩm; bánh bông lan; bánh mỳ 
nướng; bánh mì ngọt nhân kem sữa trứng; bánh xốp kem; bánh putđing lạnh có kem; kem 
mút (kem lạnh); ngũ cốc được dùng làm nguyên liệu để làm nhân cho thực phẩm; sôcôla 
được dùng làm nguyên liệu để làm nhân cho thực phẩm; ngũ cốc được dùng làm nguyên 
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liệu để chất phết cho thực phẩm; sôcôla dạng lỏng được dùng làm nguyên liệu để làm lớp 
phủ cho thực phẩm; thực phẩm sẵn dùng làm từ ngũ cốc và bột mỳ; lớp phủ và nhân cho 
bánh mỳ; lớp phủ và nhân cho bánh tráng miệng, bánh ngọt, bánh kẹo và sản phẩm bánh 
mỳ; đồ trang trí có thể ăn được cho bánh tráng miệng và sản phẩm bánh mỳ cụ thể là: kẹo 
mềm, bánh kẹo đường; sôcôla để lạnh được dùng làm nguyên liệu để làm lớp phủ và nhân 
cho bánh tráng miệng, bánh ngọt, bánh kẹo và sản phẩm bánh mỳ; đồ khô để làm bánh 
kem, thạch, bánh putding, kem, lớp phủ, sản phẩm bánh mỳ và sản phẩm bánh kẹo cụ thể 
là: bột mỳ, đường hoặc chất thay thế đường và gia vị; ca cao; trà; đồ uống trên cơ sở trà; 
đường; mật ong; thực phẩm làm từ bột mỳ; thực phẩm làm từ bột mỳ nghiền; bỏng ngô; 
bột đậu nành; tinh bột để làm thực hầm; muối để nấu ăn; nước tương; nấm men; chế phẩm 
tạo mùi thơm cho thực phẩm; chế phẩm làm cứng kem đánh dậy bọt; chế phẩm làm mềm 
thịt, cho mục đích gia dụng; bột gluten được chế biến thành thực phẩm; bánh putđing làm 
từ sữa và bánh putđing không chứa bơ; bánh ngọt làm từ sữa và bánh ngọt không chứa bơ; 
bánh nướng làm từ sữa và bánh nướng không chứa bơ; lớp phủ cho bánh tráng miệng, sản 
phẩm bánh mì, bánh ngọt và bánh kẹo làm từ caramel quả hạch. 
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(511)   Nhóm 29: Kem phủ với thành phần chủ yếu là kem đánh dậy bọt làm từ sữa và kem phủ 
đánh dậy bọt chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành 
phần bơ sữa); kem đánh dậy bọt làm từ sữa và kem đánh dậy bọt chủ yếu dựa trên cơ sở 
dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); váng sữa làm tư sữa và 
váng sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần 
bơ sữa); kem đánh dậy bọt (dùng cho đồ uống) làm từ sữa và kem đánh dậy bọt (dùng cho 
đồ uống) chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần 
bơ sữa); sữa được dùng làm lớp phủ trên bề mặt thực phẩm (sản phẩm sữa) và kem đánh 
dậy bọt chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần 
bơ sữa) được dùng làm lớp phủ trên bề mặt thực phẩm; sữa được dùng làm nhân cho thực 
phẩm (sản phẩm sữa) và nhân cho thực phẩm) chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương 
và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); sữa được dùng làm kem phủ cho thực 
phẩm (sản phẩm sữa) và kem đánh dậy bọt chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc 
sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa) được dùng làm kem phủ cho thực phẩm; bơ với 
thành phần chủ yếu là từ sữa và kem đánh dậy bọt chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương 
và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); sản phẩm kem đánh dậy bọt; làm từ 
sữa và sản phẩm kem đánh dậy bọt chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu 
nành (thay thế thành phần bơ sữa); đồ uống trên cơ sở sữa và đồ uống dựa trên sản phẩm 
không chứa bơ sữa, chủ yếu dựa trên cơ sở đầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế 
thành phần bơ sữa); sữa và kem đánh dậy bọt chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương 
và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa) được dùng làm nguyên liệu làm kem 
lạnh; pho mát làm từ sữa và pho mát chủ yếu dựa trên kem đánh dậy bọt trên cơ sở dầu 
nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); bơ làm từ sữa và bơ chủ 
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yếu dựa trên kem đánh dậy bọt trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế 
thành phần bơ sữa); sữa chua làm từ sữa và sữa chua chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương 
và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); đồ uống dựa trên sữa chua làm từ sữa 
và sữa chua chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành 
phần bơ sữa); bột sữa chua làm từ sữa và bột sữa chua chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ 
tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); chế phẩm sữa chua làm từ sữa 
và chế phẩm sữa chua chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay 
thế thành phần bơ sữa); chất phết lên thực phẩm làm từ sữa và chất phết lên thực phẩm 
chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); 
sữa; sữa dạng bột; kem đánh dậy bọt dạng lỏng và bột kem (để pha cà phê) chủ yếu dựa 
trên cơ sở đầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); nhân (cho 
thực phẩm) được đánh dậy bọt làm từ sữa và nhân được đánh dậy bọt chủ yếu dựa trên cơ 
sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); kem đánh dậy bọt 
làm từ sữa và kem đánh dậy bọt chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu 
nành (thay thế thành phần bơ sữa) dùng làm nhân cho thực phẩm; hoa quả đã chế biến 
dùng làm nhân cho thực phẩm; trái cây và quả hạch dùng làm lớp phủ (cho thực phẩm); 
đánh đậy bọt hoặc không đánh dậy bọt, tất cả để đông lạnh hoặc không đông lạnh và sẵn 
sàng để dùng; trái cây dùng làm nhân (cho thực phẩm), được đánh dậy bọt hoặc không 
đánh dậy bọt, đông lạnh hoặc không đông lạnh và sẵn sàng để dùng; hoa quả dùng làm 
lớp phủ hoặc nhân cho bánh tráng miệng, sản phẩm bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo; 
kem đánh dậy bọt dùng trong sản xuất sản phẩm bánh mỳ hoặc bánh kẹo; thịt gia cầm 
nướng và thịt lợn nướng; thịt bò hun khói, thịt lợn và thịt gia cầm (không còn sống); thực 
phẩm đông lạnh chủ yêu bao gồm thịt và thịt gia cầm, cụ thể, thịt lợn nướng, thịt bò 
nướng, thịt gia cầm nướng, và thịt nướng làm nhân bánh mỳ kẹp; bơ; bơ thực vật; kem 
đánh dậy bọt dùng làm chất phết lên rau, được dùng để thay thế cho bơ thực vật hoặc bơ; 
thịt đã qua chế biến; thịt đã quan chế biến và thịt dùng làm món khai vị, để đông lạnh; đồ 
uống và nước cô đặc làm từ sữa nhân tạo; nước ép và nước ép cô đặc từ rau dùng để nấu 
ăn; thực phẩm đông lạnh chủ yếu bao gồm thịt bò với nước sốt thịt; trái cây và rau đã 
được bảo quản, phơi khô và nấu chín; thạch cho thực phẩm; mút ướt; mút quả (ướt); dầu 
có thể ăn được; chất béo có thể ăn được; lớp phủ cho thực phẩm làm từ quả hạch; lớp phủ 
cho thực phẩm làm từ dầu ăn được; hỗn hợp sữa và kem tươi; thực phẩm không làm từ sữa 
chủ yếu được làm từ dầu đậu nành; rau nhuyễn dạng kem sệt, dùng làm nhân cho thực 
phẩm; quả hạch, dùng làm nhân cho thực phẩm; trái cây, dùng làm chất phết cho thực 
phẩm; rau nhuyễn dạng kem sệt, dùng làm chất phết cho thực phẩm; quả hạch, dùng làm 
chất phết cho thực phẩm; sữa chua, dùng làm lớp phủ cho thực phẩm; sữa dừa, dùng làm 
lớp phủ cho thực phẩm; dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) là thành phần chủ yếu của 
chất làm trắng đồ uống; dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) là thành phần chủ yếu dùng 
làm lớp phủ cho thực phẩm; dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) là thành phần chủ yếu 
dùng làm nhân cho thực phẩm; dầu cỏ thể ăn được (dầu nhũ tương) là thành phần chủ yếu 
dùng làm lớp kem phủ cho thực phẩm; dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) là thành phần 
chủ yếu dùng làm chất phết cho thực phẩm; kem đánh dậy bọt chủ yếu dựa trên cơ sở dầu 
có thể ăn được (dầu nhũ tương) hoặc sữa đậu nành; váng sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu 
có thể ăn được (dầu nhũ tương) hoặc sữa đậu nành; kem đánh dậy bọt (dùng cho đồ uống) 
chủ yếu dựa trên cơ sở dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) vả sữa đậu nành; sữa đậu nành 
[dùng để thay thế sữa]; dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) hoặc sữa đậu nành dùng làm 
lớp kem cho thực phẩm (được đánh dậy bọt); kem đánh dậy bọt chủ yếu dựa trên cơ sở 
dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) hoặc sữa đậu nành sử dụng như chất thay thế cho sữa 
và kem làm từ sữa; trái cây nghiền nhuyễn để lạnh và không để lạnh; súp; thịt gia cầm 
nướng; thịt lợn nướng; thịt bò nướng; xúc xích nướng; thịt bò hun khói; thịt lợn hun khói; 
thịt gia cầm hun khói; xúc xích hun khói; thực phẩm đông lạnh chủ yếu bao gồm thịt, thịt 
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bò, thịt lợn và thịt gia cầm, cụ thể: thịt lợn nướng, thịt bò nướng, thịt gia cầm nướng; thịt 
và thịt làm món khai vị đã chế biến, đông lạnh; thực phẩm đông lạnh chủ yếu bao gồm 
thịt, thịt bò, thịt lợn và thịt gia cầm. 

 

Nhóm 30: Lớp kem phủ bánh ngọt, đông lạnh hoặc không đông lạnh, sẵn sử dụng hoặc 
không sẵn sử dụng; sôcôla; sôcôla nhân tạo, kẹo dẻo và kẹo dẻo nhân tạo dùng làm lớp 
phủ trên bề mặt bánh tráng miệng, bánh ngọt, bánh kẹo và sản phẩm bánh mì, đông lạnh 
hoặc không đông lạnh, sẵn sử dụng hoặc không sẵn sử dụng; sôcôla và sôcôla nhân tạo 
dùng làm lớp phủ trên bề mặt, lớp phủ xung quanh và nhân bánh ngọt; xirô dạng lỏng 
dùng làm lớp phủ trên bề mặt cho bánh tráng miệng, bánh ngọt; sản phẩm bánh mì; bánh 
tráng miệng; bột nhào để làm bánh mỳ; bột nhào để làm bánh mỳ dẹt; bột nhào (có thể 
lăn tròn); bột nhào để làm bánh pizza; bột nhào để làm bánh quy; bột nhào để lạnh; sản 
phẩm bánh mỳ để lạnh, tươi hoặc đã đóng gói, cụ thể: bánh mỳ vòng, vỏ bánh pizza, 
pizza, bánh calzone, bánh ngọt nhân kem, bánh ngọt nhân sôcôla, bánh nướng, bánh gatô 
nhỏ, bánh quy, bánh ngọt, bánh kem, bánh ngọt mousse, bánh cookie, bánh sôcôla nhỏ, 
bánh bao, bánh quế vòng, bánh rán, bánh sữa nhỏ, bánh nướng nhỏ, bánh sừng bò, bánh 
mỳ, bánh mỳ dẹt, bánh mỳ que, bánh mì nướng dẹt mềm; bánh eclair, bánh ngọt nướng, 
bánh xốp có nhiều bơ, bánh vòng, bánh kếp, bánh quế, bánh cre-pe, bánh hấp, bánh 
baklava, bánh biscotti, bánh putđing, bánh trộn táo và hạnh nhân phết kem, kẹo mềm, 
bánh nếp, bánh ngọt làm bằng trái cây tẩm đường; bánh tạc (nhân hoa quả), bánh tort, 
bánh nướng xốp (kiểu của người Anh), bánh bít cốt, bánh ngọt hình móng gấu, bánh gạo, 
bánh ngọt hình kẹo mút, bánh kem, bánh kẹp nhỏ, bánh nướng dạnh thanh, bánh ngọt hoa 
quả có nhiều lớp, bánh quy giòn, bánh ga tô nhân hoa quả, bánh kẹp, và bánh nướng xốp; 
hỗn hợp để làm sản phẩm bánh mỳ và bánh tráng miệng; cụ thể: bánh mỳ vòng, vỏ bánh 
pizza, pizza, bánh calzone, bánh ngọt nhân kem, bánh ngọt nhân sôcôla, bánh nướng, 
bánh gatô nhỏ, bánh quy, bánh ngọt, bánh kem, bánh ngọt mousse, bánh cookie, bánh 
sôcôla nhỏ, bánh bao, bánh quế vòng, bánh rán, bánh sữa nhỏ, bánh nướng nhỏ, bánh 
sừng bò, bánh mỳ, bánh mỳ dẹt, bánh mỳ que, bánh mì nướng dẹt mềm, bánh eclair, bánh 
ngọt nướng, bánh xốp có nhiều bơ, bánh vòng, bánh kếp, bánh quế, bánh cre-pe, bánh 
hấp, bánh baklava, bánh biscotti, bánh putđing, banh trộn táo và hạnh nhân phết kem, kẹo 
mềm, bánh nếp, bánh ngọt làm bằng trái cây tẩm đường, bánh tạc (nhân hoa quả), bánh 
tort, bánh nướng xốp (kiểu của người Anh), bánh bít cốt, bánh ngọt hình móng gấu, bánh 
gạo, bánh ngọt hình kẹo mút, bánh kem, bánh kẹp nhỏ, bánh nướng dạnh thanh, bánh 
ngọt hoa quả có nhiều lớp, bánh quy giòn, bánh ga tô nhân hoa quả, bánh kẹp, và bánh 
nướng xốp; bánh putđing; bánh kem; bánh nướng nhỏ có phết kem; bánh bông lan sữa 
chua, để lạnh; kem lạnh; kem trái cây (để lạnh); kẹo mềm dùng trong sản xuất bánh tráng 
miệng, bánh nướng, sản phẩm bánh mỳ và bánh kẹo; nước xốt thịt; hỗn hợp gia vị dạng 
khô để làm nước xốt pho mát, thịt hầm, tương ớt, súp, và nước xốt (gia vị); hỗn hợp gia vị 
dạng khô cho thực phẩm; hỗn hợp gia vị cho thực phẩm; bánh sandwich bao gồm thịt, pho 
mát, trái cây và/hoặc rau; bánh cuộn bao gồm thịt, pho mát, trái cây và/hoặc rau; tương ớt; 
bánh pita bao gồm thịt, pho mát, trái cây và/hoặc rau, bánh nướng bao gồm thịt, pho mát, 
trái cây và/hoặc rau; nước xốt; nước xốt thịt quay; đồ gia vị để nướng thịt; bánh sandwich 
nướng; bánh sandwich bao gồm thịt, thịt bò, thịt lợn và thịt gia cầm; nước xốt pho mát, 
nước xốt cho thực phẩm; mỳ pasta được nhồi vào trong vỏ sò; chất làm ngọt tự nhiên, 
hương liệu (trừ tinh dầu), chất làm đặc và chất tạo nhũ tương (trong thực phẩm), dạng 
lỏng hoặc dạng khô được dùng làm nguyên liệu làm sinh tố; xi rô cho thực phẩm; hương 
liệu cho thực phẩm, ngoại trừ tinh đầu; bột làm bánh xèo; bột nhào; kẹo mềm (bánh kẹo); 
bánh kẹo; bánh quy; bột mỳ (bột nhào), bột nhào để làm bánh nướng (sẵn dùng); ngũ cốc 
đã chế biến; thực phẩm dựa trên cơ sở sôcôla; bánh gạo; ngũ cốc được dùng để làm lớp 
phủ cho thực phẩm; sôcôla được dùng để làm lớp phủ cho thực phẩm; bột mỳ được dùng 
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làm nguyên liệu để làm lớp phủ cho thực phẩm; bánh bông lan; bánh mỳ nướng; bánh mì 
ngọt nhân kem sữa trứng; bánh xốp kem; bánh putđing lạnh có kem; kem mút (kem lạnh); 
ngũ cốc được dùng làm nguyên liệu để làm nhân cho thực phẩm; sôcôla được dùng làm 
nguyên liệu để làm nhân cho thực phẩm; ngũ cốc được dùng làm nguyên liệu để chất phết 
cho thực phẩm; sôcôla dạng lỏng được dùng làm nguyên liệu để làm lớp phủ cho thực 
phẩm; thực phẩm sẵn dùng làm từ ngũ cốc và bột mỳ; lớp phủ và nhân cho bánh mỳ; lớp 
phủ và nhân cho bánh tráng miệng, bánh ngọt, bánh kẹo và sản phẩm bánh mỳ; đồ trang 
trí có thể ăn được cho bánh tráng miệng và sản phẩm bánh mỳ cụ thế là: kẹo mềm, bánh 
kẹo đường; sôcôla để lạnh được dùng làm nguyên liệu để làm lớp phủ và nhân cho bánh 
tráng miệng, bánh ngọt, bánh kẹo và sản phẩm bánh mỳ; đồ khô để làm bánh kem, thạch, 
bánh putding, kem, lớp phủ, sản phẩm bánh mỳ và sản phẩm bánh kẹo cụ thể là: bột mì, 
đường hoặc chất thay thế đường và gia vị; ca cao; trà; đồ uống trên cơ sở trà; đường; mật 
ong; thực phẩm làm từ bột mỳ; thực phẩm làm từ bột mỳ nghiền; bỏng ngô; bột đậu nành; 
tinh bột để làm thực hầm; muối để nấu ăn; nước tương; nấm men; chế phẩm tạo mùi thơm 
cho thực phẩm; chế phẩm làm cứng kem đánh dậy bọt; chế phẩm làm mềm thịt, cho mục 
đích gia dụng; bột gluten được chế biến thành thực phẩm; bánh putđing làm từ sữa và 
bánh putđing không chứa bơ; bánh ngọt làm từ sữa và bánh ngọt không chứa bơ; bánh 
nướng làm từ sữa và bánh nướng không chứa bơ; lớp phủ cho bánh tráng miệng, sản phẩm 
bánh mì, bánh ngọt và bánh kẹo làm từ caramel quả hạch. 

 

 
(210) 4-2013-23262 (220) 07.10.2013 

 

   

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 2.3.1; 5.3.9; 25.7.25; 26.1.2 

(591) Nâu đất, đen, cam, xanh lá cây, xanh lá 
cây đậm, tím, hồng, đỏ, trắng, xám, vàng 
đậm 

(731) UNIVERSAL PHARMACEUTICALS 
PTY LTD (CAN 091 508 397)   (AU) 
9-13 Carolyn Street, Silverwater NSW 
2128 Australia    

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

 
(210) 4-2013-23263 (220) 07.10.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 5.3.9; 26.1.2; 25.7.25 
(591) Vàng, vàng đồng, xanh ngọc, xanh rêu, 

xanh lá cây, xanh lá cây đậm, nâu nhạt, 
trắng, cam 

(731) UNIVERSAL PHARMACEUTICALS 
PTY LTD (CAN 091 508 397)   (AU) 
9-13 Carolyn Street, Silverwater NSW 
2128 Australia    

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
477 

(210) 4-2013-23293 (220) 08.10.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(591) Xanh dương, xám 
(731) Công ty TNHH thiết bị đo 

lường và điều khiển Đại Việt  

(VN) 

Số 11, đường 2G, khu dân cư Nam Hùng 
Vương - Bắc Trần Văn Kiểu, phường An 
Lạc, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 07: Mô tơ; máy phát điện; máy bơm; máy nén.  
 

Nhóm 09: Phần mềm tin học (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được); thiết bị đo lường; thiết 
bị kiểm tra dùng điện; thiết bị điều khiển từ xa; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị 
phân phối và điều khiển điện; máy biến thế điện. 

 
Nhóm 10: Thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng dùng cho 
mục đích y tế.  

 
Nhóm 12: Chuông chống trộm dùng cho xe cộ; thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ; thiết 
bị chỉ hướng cho xe đạp; xe đạp; tín hiệu điều hướng cho xe cộ; xe cộ chạy bằng điện. 

 
Nhóm 14: Đồng hồ. 

 
Nhóm 42: Lập trình máy vi tính; hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác 
liên quan đến máy vi tính, cụ thể là: cho thuê máy tính, dịch vụ cài đặt phần mềm máy 
tính, dịch vụ sao chép chương trình máy tính; tư vấn phần cứng và phần mềm máy tính; 
xử lý và khôi phục dữ liệu máy tính; thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; nghiên cứu 
và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật. 

 
 

(210) 4-2013-23308 (220) 08.10.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.2 
(591) Xanh lá, xanh lá nhạt, xanh đen, đen, 

trắng 
(731) Công ty TNHH MTV thương mại 

xuất nhập khẩu Cuộc Sống 

Tươi Đẹp  (VN) 

Số 8 Lưu Văn Lang, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại.  
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(210) 4-2013-23309 (220) 08.10.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH MTV thương mại 

xuất nhập khẩu Cuộc Sống 

Tươi Đẹp  (VN) 

Số 8 Lưu Văn Lang, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại. 

 

 
(210) 4-2013-23363 (220) 08.10.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Thiên Trường    (VN) 

Số 4, ngõ 87 Hoàng Đạo Thành, phường 
Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước. 

 

 
(210) 4-2013-23414 (220) 09.10.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Lê Sinh  (VN) 

44 Vũ Tùng, phường 1, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ trang sức, vàng bạc đá quý.  

 
 

(210) 4-2013-23418 (220) 09.10.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Doanh nghiệp tư nhân kinh 

doanh vàng Thanh Phúc  (VN) 

454 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quân 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng bạc đá quý, đồ trang sức. 
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(210) 4-2013-23487 (220) 09.10.2013 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.5.1; 1.13.1; A1.13.15 

(591) Đen, xanh lá cây 

(731) Công ty TNHH hệ thống cơ 

điện tử Xanh  (VN) 

2841 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính; thiết bị ngoại vi máy tính; điện thoại; máy truyền phát điện thoại; 

thiết bị đầu cuối (điện); thiết bị truyền phát tin hiệu điện tử; thiết bị để biên tập lại phim 

đã quay. 

 

Nhóm 35: Mua bán máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính, hóa chất, máy móc và thiết bị 

ngành ảnh và làm phim, vật tư xử lý môi trường, phân bón, thiết bị điện gia dụng (bao 

gồm: máy giặt, tủ lạnh, máy hút bụi, máy bơm, quạt máy, điều hoà, lò vi sóng, bếp điện 

từ), thiết bị điện gia dụng (bao gồm: ti vi, điện thoại, đầu đĩa DVD, máy nghe nhạc), máy 

móc thiết bị nhà bếp (gia dụng), thiết bị viễn thông và linh kiện thiết bị viễn thông; quảng 

cáo thương mại; sản xuất phim quảng cáo.  
 

 
(210) 4-2013-23515 (220) 09.10.2013 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

  

(731) HYTEM CO., LTD   (JP) 

2-10, Techno Plaza, Kakamigahara-shi, 

Gifu-ken, Japan  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 06: Chuồng gà bằng kim loại để chăn nuôi gà.  

 

Nhóm 07: Máy thổi khô phân gà cho chăn nuôi gà; máy cho vật nuôi ăn được cơ giới hóa, 

thiết bị cung cấp nước cho chăn nuôi gà; máy lượm trứng cho chăn nuôi gà; Thiết bị tiếp 

thức ăn dùng trong chăn nuôi gà; máy tập hợp (thu thập) lần lượt từng con gà cho chăn 

nuôi gà; máy ép thức ăn cho chăn nuôi gà, máy cắt thức ăn cho chăn nuôi gà, máy trộn 

thức ăn cho chăn nuôi gà; máy nghiền bánh-thức ăn cho chăn nuôi gà; máy nuôi gà con; 

lò ấp trứng.  
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(210) 4-2013-23571 (220) 10.10.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 5.5.16; 7.5.10; 7.5.15; A5.5.20; 
A26.11.8 

(591) Trắng, xanh dương 
(731) Tổng công ty cấp nước Sài 

Gòn- trách nhiệm hữu hạn 

Một Thành Viên   (VN) 

Số 1 Công Trường Quốc Tế, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 17: ống nước (bằng nhựa mềm); khớp nối nhựa mềm cho ống nước.  
 

Nhóm 19: ống nước (bằng nhựa cứng); ống nước bê tông dự ứng lực; ống nhựa lõi thủy tinh.  
 

Nhóm 35: Mua bán: vật tư, thiết bị và phụ tùng ngành cấp nước và thoát nước, các loại 
ống nước bằng nhựa, khớp nối ống nước, ống nước bê tông dự ứng lực; quản lý  hệ thống 
cấp nước và hệ thống khai thác nước.. 

 

Nhóm 39: Cung cấp nước (cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất và kinh doanh).  
 

Nhóm 40: Xử lý nước bao gồm: xử lý nước sạch. 
 
 

(210) 4-2013-23727 (220) 11.10.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) BEANS GROUP FOODS CO., LTD  (TW)
No. 31, Lane 226, Sec.2, Nankan Rd., 
Lujhu Township, Taoyuan County 
33855, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa có hương vị, đồ uống có khuẩn sữa lactobacillus, sữa gạo (thay thế sữa), 
sữa đậu nành, sữa bột, pho mát, thạch dùng cho thực phẩm, thạch có hương vị thảo mộc 
dùng cho thực phẩm, thạch có hương vị hạnh nhân dùng cho thực phẩm, rau và trái cây đã 
sấy khô, rau và trái cây khô (đã khử nước), rau và trái cây tẩm đường dạng bột.  

 

 
(210) 4-2013-23820 (220) 14.10.2013 

 

 

(441) 25.03.2014 
(540) (531) A3.7.24; 3.7.16; A26.11.12; 26.13.1 

(591) Xanh dương, xanh đen, đen, ghi 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại thiết bị Nam Anh  (VN) 

239/22/2J Tân Quý, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả; khẩu trang. 
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(210) 4-2013-23832 (220) 14.10.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Cam, xanh dương 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

Đức Tín  (VN) 

6/16 khu phố 4, phường Tân Chánh Hiệp, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phụ gia cho nhiên liệu (dầu, than); hóa chất tẩy rửa; chất xử lý nước. 
 

Nhóm 02: Chất chống ăn mòn kim loại. 
 

Nhóm 07: Máy bơm; máy nén khí; máy thổi khí; máy phát điện; thiết bị giặt là công 
nghiệp. 

 

Nhóm 11: Lò hơi; nồi hơi; lò nước nóng; nồi nước nóng; lò dầu tải nhiệt; nồi dầu tải nhiệt; 
bộ trao đổi nhiệt; bơm nhiệt; bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; thiết bị xử lý 
nước; thiết bị xử lý khói thải. 

 

 
(210) 4-2013-23853 (220) 14.10.2013 

  (441) 25.03.2014 
(300) 201371432 25.04.2013 RU 
(540) 

 

(731) FASHION ONE TELEVISION LLC  
(US) 
820 Meridian Ave, Suite 100, Miami 
Beach, FL, 33139, United States  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 38: Truyền hình. 
 

Nhóm 41: Sản xuất chương trình truyền hình giải trí.  
 
 

(210) 4-2013-23876 (220) 14.10.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 5.9.15; 5.9.21 
(591) Nâu, đỏ, xanh 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

kinh doanh dịch vụ tổng hợp 

VINGS  (VN) 

Tầng 6, 114 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống hoa quả; nước ép hoa quả; nước tinh khiết đóng chai.  
 

Nhóm 35: Bán lẻ và bán buôn thực phẩm đồ ăn và đồ uống; quảng cáo.  
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Nhóm 41: Tổ chức sự kiện vui chơi giải trí và văn hóa ăn uống; tổ chức ca múa nhạc phục 
vụ ăn uống.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống quà ba miền Bắc - Trung - Nam; cung 
cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  

 

Nhóm 45: Tổ chức tiệc sinh nhật cho khách hàng (tổ chức nghi lễ); tổ chức tiệc cưới cho 
khách hàng (tổ chức nghi lễ).  

 

 
(210) 4-2013-23877 (220) 14.10.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.6; A25.7.21 
(591) Đỏ, nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

kinh doanh dịch vụ tổng hợp 

VINGS    (VN) 

Tầng 6, 114 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống hoa quả; nước ép hoa quả; nước tinh khiết đóng chai.  
 

Nhóm 35: Bán lẻ và bán buôn thực phẩm đồ ăn và đồ uống; quảng cáo.  
 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện vui chơi giải trí và văn hóa ăn uống; tổ chức ca múa nhạc phục 
vụ ăn uống.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán rượu (bar); nhà hàng ăn đồ nướng và đồ nướng BBQ; 
cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  

 

Nhóm 45: Tổ chức tiệc sinh nhật cho khách hàng (tổ chức nghi lễ); tổ chức tiệc cưới cho 
khách hàng (tổ chức nghi lễ).  

 

 
(210) 4-2013-23884 (220) 14.10.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh dương, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Nhiệt Đới  

(VN) 

154 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Sách, báo, tạp chí. 
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(210) 4-2013-23944 (220) 15.10.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; 1.5.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng 
(731) Văn phòng luật sư Phúc Thọ  

(VN) 

Số 23, phố Hồ Đắc Di, phường Nam 
Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tố tụng; dịch vụ tư vấn pháp luật trong lĩnh vực 

hình sự, hành chính, đầu tư, thương mại, doanh nghiệp, hôn nhân và gia đình, lao động và 
hợp đồng; đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng (dịch vụ pháp lý); dịch vụ trọng tài trong 
lĩnh vực tranh chấp thương mại và dân sự; dịch vụ tư vấn luật thường xuyên cho tổ chức 
và cá nhân; dịch vụ về thoả thuận pháp lý (dịch vụ pháp lý); dịch vụ tư vấn về sở hữu trí 
tuệ; dịch vụ tư vấn về quyền tác giả. 

 

 
(210) 4-2013-24224 (220) 17.10.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Xám, trắng 
(731) LRC PRODUCTS LIMITED   (GB) 

103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, 
England   

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu 

mỡ và mài mòn; xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; chế phẩm đánh 
răng; chế phẩm mỹ phẩm không tẩm thuốc dạng mỡ dùng để chăm sóc bàn chân, chăm 
sóc cơ thể, chăm sóc da và trang điểm; kem (mỹ phẩm), mỹ phẩm dạng gel, nước thơm 
(mỹ phẩm), dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm, nhựa thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, 
phấn trang điểm, phấn rôm và mỹ phẩm dạng xịt dùng cho bàn chân, cơ thể, da; chế phẩm 
mỹ phẩm không tẩm thuốc dùng để điều trị, chăm sóc, làm sạch, làm dịu, tạo sức sống và 
thư giãn bàn chân, cơ thể, da; chế phẩm mỹ phẩm không tẩm thuốc dùng để tắm dạng 
muối, dạng dầu và dạng ngâm;  mỹ phẩm ngâm dạng viên nén dùng cho mục đích vệ 
sinh; chế phẩm vệ sinh không tẩm thuốc; chất khử mùi dùng cho con người; kem khử mùi 
cho con người, gel khử mùi cho con người, nước thơm khử mùi cho con người, bột khử 
mùi cho con người,  phấn rôm khử mùi cho con người và chế phẩm xịt khử mùi cho con 
người; chất khử mùi làm thơm chân tẩm vào đế trong của giầy, chất khử mùi cho bàn chân 
(chế phẩm vệ sinh không dùng cho mục đích y tế).    

 
Nhóm 05: Dược phẩm, sản phẩm và chế phẩm thuốc vệ sinh và thú y, chế phẩm vệ sinh 
dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh; 
chất dùng làm thuốc; cồn thuốc chữa bệnh; chế phẩm có tẩm thuốc dùng để chăm sóc bàn 
chân, cơ thể, da; kem, gel, nước thơm, dầu, nhựa thơm, bột, bột tan và chế phẩm xịt có 
tẩm thuốc để sử dụng trên bàn chân, cơ thể và da; chế phẩm có tẩm thuốc, vệ sinh hoặc 
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khử trùng dùng để điều trị bàn chân, cơ thể, da; chế phẩm và chất phụ gia dạng thuốc có 
tính trị liệu dùng để tắm dạng muối, dạng dầu và dạng ngâm; thuốc ngâm và chất ngâm 
khử trùng dạng viên nén; chế phẩm có tẩm thuốc hoặc chế phẩm dược chống mồ hôi; chất 
lỏng dạng thuốc dùng để xoa bóp; chế phẩm vệ sinh có tẩm thuốc; sản phẩm có tẩm thuốc 
hoặc dược phẩm dùng để chữa chai chân và chữa cước chân do trời lạnh; miếng lót và 
miếng đệm thuộc nhóm 05 dùng để ngăn ngừa bệnh viêm ngón chân và ngăn ngừa sự tăng 
độ dày của các vết chai ở da; chế phẩm có tẩm thuốc để điều trị bệnh móng chân mọc vào 
trong; miếng lót đế trong giầy có tẩm thuốc; vật liệu băng bó, cao dán, cao dán dạng 
nhẫn, cao dán dạng nhẫn để chữa chai chân, băng cao dính, vật liệu băng bó, băng gạc; 
chế phẩm khử trùng, sản phẩm diệt khuẩn, chất chống nấm; vật liệu tẩm chất chống nấm 
hoặc kết hợp thuốc chống nấm; băng gạc băng bó vết thương; miếng lót dùng trong y tế; 
thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ.    

 
Nhóm 08: Dụng cụ và đồ dùng cầm tay để cắt sửa và chăm sóc móng tay, móng chân; 
dụng cụ bấm móng, dũa móng, kéo, nhíp, bộ phận và phụ kiện cho các sản phẩm nêu trên.    

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, chỉnh hình, dụng cụ chỉnh hình, thiết bị và 
dụng cụ chữa bệnh về chân, thiết bị và dụng cụ chăm sóc chân (thiết bị y tế), thiết bị và 
dụng cụ nha khoa và thú y; chân tay giả, mắt giả và răng giả; thiết bị cố định chân tay giả; 
vật liệu để khâu vết thương; dụng cụ và thiết bị vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chỉnh 
hình và điều trị, chăm sóc chân, da; đệm chăm sóc bàn chân; phương tiện trợ giúp trong 
việc điều chỉnh bàn chân bao gồm hỗ trợ cấu trúc bàn chân; thiết bị tách và làm thẳng 
ngón chân; thiết bị chống cứng vùng da bị chai và chống viêm ngón chân; đệm gót chân 
và phần dưới gót chân; đệm lót bảo vệ xương bàn chân; vật chèn dùng trong giầy ống sử 
dụng vòng quanh chân và hỗ trợ chân; đế trong của giầy dùng để chỉnh hình dùng một lần 
có tính khử mùi dùng cho đồ đi chân chỉnh hình; đồ dệt kim tạo sức nén (dùng cho mục 
đích y tế), đồ dệt kim tạo sức nén có chia độ nén (dùng cho mục đích y tế); đồ dệt kim hỗ 
trợ y tế; đồ dệt kim dùng để chỉnh hình và trị liệu; hàng dệt kim dùng cho mục đích y tế, 
phẫu thuật và/hoặc phòng bệnh; tất dùng cho y tế và phẫu thuật; tất giúp giãn tĩnh mạch; 
thiết bị tập thể dục chân (thiết bị y tế); vật dụng chỉnh hình; thiết bị và dụng cụ đặt băng 
để băng bó; thiết bị cố định ngón tay và ngón chân; băng đàn hồi để băng bó cho các 
khớp xương; ghệt đàn hồi, khớp nối đầu gối đàn hồi, băng để băng bó đàn hồi, băng để 
băng bó vùng eo, băng để băng bó dùng cho mục đích chỉnh hình; thiết bị (dụng cụ) đo, 
kiểm tra và lấy dấu chân (thiết bị y tế), máy xoa bóp cơ thể; máy xoa bóp hoạt động bằng 
điện; máy xoa bóp chân; dụng cụ, thiết bị điều trị dùng cho xoa bóp/ hoặc tắm.    

 
Nhóm 25: Quần áo (trang phục), đồ đi chân, đồ đội đầu; phụ kiện cho đồ đi chân, đồ đi 
chân vệ sinh bao gồm giầy, dép lê, giày ống, dép xăng-đan, guốc; tất dài và ngắn; đế giày 
dép; đế trong cho đồ đi chân; đế đệm cho đồ đi chân; đồ dệt kim (quần áo bó và tất dài); 
tất. 

 
 

(210) 4-2013-24225 (220) 17.10.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) LRC PRODUCTS LIMITED   (GB) 
103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, 
England    

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu 
mỡ và mài mòn; xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; chế phẩm đánh 
răng; chế phẩm mỹ phẩm không tẩm thuốc dạng mỡ dùng để chăm sóc bàn chân, chăm 
sóc cơ thể, chăm sóc da và trang điểm; kem (mỹ phẩm), mỹ phẩm dạng gel, nước thơm 
(mỹ phẩm), dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm, nhựa thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, 
phấn trang điểm, phấn rôm và mỹ phẩm dạng xịt dùng cho bàn chân, cơ thể, da; chế phẩm 
mỹ phẩm không tẩm thuốc dùng để điều trị, chăm sóc, làm sạch, làm dịu, tạo sức sống và 
thư giãn bàn chân, cơ thể, da; chế phẩm mỹ phẩm không tẩm thuốc dùng để tắm dạng 
muối, dạng dầu và dạng ngâm;  mỹ phẩm ngâm dạng viên nén dùng cho mục đích vệ 
sinh; chế phẩm vệ sinh không tẩm thuốc; chất khử mùi dùng cho con người; kem khử mùi 
cho con người, gel khử mùi cho con người, nước thơm khử mùi cho con người, bột khử 
mùi cho con người,  phấn rôm khử mùi cho con người và chế phẩm xịt khử mùi cho con 
người; chất khử mùi làm thơm chân tẩm vào đế trong của giầy, chất khử mùi cho bàn chân 
(chế phẩm vệ sinh không dùng cho mục đích y tế).      

 
Nhóm 05: Dược phẩm, sản phẩm và chế phẩm thuốc vệ sinh và thú y, chế phẩm vệ sinh 
dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh; 
chất dùng làm thuốc; cồn thuốc chữa bệnh; chế phẩm có tẩm thuốc dùng để chăm sóc bàn 
chân, cơ thể, da; kem, gel, nước thơm, dầu, nhựa thơm, bột, bột tan và chế phẩm xịt có 
tẩm thuốc để sử dụng trên bàn chân, cơ thể và da; chế phẩm có tẩm thuốc, vệ sinh hoặc 
khử trùng dùng để điều trị bàn chân, cơ thể, da; chế phẩm và chất phụ gia dạng thuốc có 
tính trị liệu dùng để tắm dạng muối, dạng dầu và dạng ngâm; thuốc ngâm và chất ngâm 
khử trùng dạng viên nén; chế phẩm có tẩm thuốc hoặc chế phẩm dược chống mồ hôi; chất 
lỏng dạng thuốc dùng để xoa bóp; chế phẩm vệ sinh có tẩm thuốc; sản phẩm có tẩm thuốc 
hoặc dược phẩm dùng để chữa chai chân và chữa cước chân do trời lạnh; miếng lót và 
miếng đệm thuộc nhóm 05 dùng để ngăn ngừa bệnh viêm ngón chân và ngăn ngừa sự tăng 
độ dày của các vết chai ở da; chế phẩm có tẩm thuốc để điều trị bệnh móng chân mọc vào 
trong; miếng lót đế trong giầy có tẩm thuốc; vật liệu băng bó, cao dán, cao dán dạng 
nhẫn, cao dán dạng nhẫn để chữa chai chân, băng cao dính, vật liệu băng bó, băng gạc; 
chế phẩm khử trùng, sản phẩm diệt khuẩn, chất chống nấm; vật liệu tẩm chất chống nấm 
hoặc kết hợp thuốc chống nấm; băng gạc băng bó vết thương; miếng lót dùng trong y tế; 
thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ.    

 
Nhóm 08: Dụng cụ và đồ dùng cầm tay để cắt sửa và chăm sóc móng tay, móng chân; 
dụng cụ bấm móng, dũa móng, kéo, nhíp, bộ phận và phụ kiện cho các sản phẩm nêu trên.     

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, chỉnh hình, dụng cụ chỉnh hình, thiết bị và 
dụng cụ chữa bệnh về chân, thiết bị và dụng cụ chăm sóc chân (thiết bị y tế), thiết bị và 
dụng cụ nha khoa và thú y; chân tay giả, mắt giả và răng giả; thiết bị cố định chân tay giả; 
vật liệu để khâu vết thương; dụng cụ và thiết bị vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chỉnh 
hình và điều trị, chăm sóc chân, da; đệm chăm sóc bàn chân; phương tiện trợ giúp trong 
việc điều chỉnh bàn chân bao gồm hỗ trợ cấu trúc bàn chân; thiết bị tách và làm thẳng 
ngón chân; thiết bị chống cứng vùng da bị chai và chống viêm ngón chân; đệm gót chân 
và phần dưới gót chân; đệm lót bảo vệ xương bàn chân; vật chèn dùng trong giầy ống sử 
dụng vòng quanh chân và hỗ trợ chân; đế trong của giầy dùng để chỉnh hình dùng một lần 
có tính khử mùi dùng cho đồ đi chân chỉnh hình; đồ dệt kim tạo sức nén (dùng cho mục 
đích y tế), đồ dệt kim tạo sức nén có chia độ nén (dùng cho mục đích y tế); đồ dệt kim hỗ 
trợ y tế; đồ dệt kim dùng để chỉnh hình và trị liệu; hàng dệt kim dùng cho mục đích y tế, 
phẫu thuật và/hoặc phòng bệnh; tất dùng cho y tế và phẫu thuật; tất giúp giãn tĩnh mạch; 
thiết bị tập thể dục chân (thiết bị y tế); vật dụng chỉnh hình; thiết bị và dụng cụ đặt băng 
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để băng bó; thiết bị cố định ngón tay và ngón chân; băng đàn hồi để băng bó cho các 
khớp xương; ghệt đàn hồi, khớp nối đầu gối đàn hồi, băng để băng bó đàn hồi, băng để 
băng bó vùng eo, băng để băng bó dùng cho mục đích chỉnh hình; thiết bị (dụng cụ) đo, 
kiểm tra và lấy dấu chân (thiết bị y tế), máy xoa bóp cơ thể; máy xoa bóp hoạt động bằng 
điện; máy xoa bóp chân; dụng cụ, thiết bị điều trị dùng cho xoa bóp/ hoặc tắm.      

 
Nhóm 25: Quần áo (trang phục), đồ đi chân, đồ đội đầu; phụ kiện cho đồ đi chân, đồ đi 
chân vệ sinh bao gồm giầy, dép lê, giày ống, dép xăng-đan, guốc; tất dài và ngắn; đế giày 
dép; đế trong cho đồ đi chân; đế đệm cho đồ đi chân; đồ dệt kim; tất. 

 

 
(210) 4-2013-24303 (220) 18.10.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) VICEROY CAYMAN LIMITED   (KY) 

c/o Maples Corporate Services Limited, 
Ugland House, Grand Cayman, KY1 - 
1104, Cayman Islands 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tiếp thị bất động sản 
 

Nhóm 36: Dịch vụ sắp xếp việc cho thuê và hợp đồng cho thuê bất động sản; định giá và 
quản lý bất động sản; dịch vụ niêm yết tiền thuê căn hộ và tiền thuê nhà của bất động sản 
đã được phân loại; dịch vụ đại lý bất động sản mang tính thương mại; đánh giá bất động 
sản; dịch vụ mua lại liên quan đến đất đai, cụ thể là dịch vụ môi giới bất động sản; dịch 
vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ cung cấp cơ sở dữ liêu thông tin về danh sách bất động 
sản là nhà ở trong các khu dân cư và các nhà liên kề khác nhau; dịch vụ cung cấp thông 
tin trong lĩnh vực bất động sản như cho thuê, mua và bán các căn hộ, các căn hộ cao cấp, 
các biệt thự và các căn hộ nhỏ qua một cổng trang mạng điện tử; dịch vụ cung cấp thông 
tin trong lĩnh vực bất động sản qua kênh liên kết từ một trang mạng điện tử tới các trang 
mạng điện tử khác trong việc cung cấp thông tin bất động sản; dịch vụ cung cấp thông tin 
trong lĩnh vực bất động sản thông qua mạng Internet; dịch vụ cung cấp việc niêm yết về 
bất động sản và thông tin bất động sản qua mạng internet; dịch vụ phân chia phần vốn góp 
trong bất động sản, cụ thể là, quản lý và sắp xếp cho các đồng sở hữu bất động sản; dịch 
vụ tư vấn bất động sản; dịch vụ quản lý việc ủy thác đầu tư bất động sản; dịch vụ quản lý 
bất động sản; dịch vụ tư vấn quản lý bất động sản; dịch vụ niêm yết bất động sản dành 
cho các căn hộ, các căn hộ cao cấp, các biệt thự và các căn hộ nhỏ; dịch vụ quản lý bất 
động sản là các khu căn hộ nghỉ mát, các căn hộ cao cấp, các biệt thự và các căn hộ nhỏ; 
dịch vụ bất động sản, cụ thể là, quản lý tài sản cho thuê; dịch vụ bất động sản, cụ thể là 
cho thuê các căn hộ, các căn hộ cao cấp, các biệt thự và các căn hộ nhỏ bằng cách sử 
dụng việc thanh toán qua mỗi cú nhấp chuột quảng cáo lên một trên mạng máy tính toàn 
cầu; dịch vụ bất động sản, cụ thể là, cho thuê trong ngắn hạn các căn hộ, các căn hộ cao 
cấp, các biệt thự và các căn hộ nhỏ đầy đủ tiện nghi; dịch vụ bất động sản, cụ thể là, cho 
thuê và quản lý hộ người khác các khu căn hộ chung cư cao cấp nằm trong phạm vi phát 
triển/ mở rộng của khách sạn; dịch vụ bất động sản, cụ thể là, dịch vụ quản lý việc cho 
thuê các căn hộ, các căn hộ cao cấp, các biệt thự và  các căn hộ nhỏ; dịch vụ bất động sản, 
cụ thể là cho thuê, môi giới, cho thuê và quản lý các căn hộ, các căn hộ cao cấp, các biệt 
thự và các căn hộ nhỏ; dịch vụ bất động sản, cụ thể là, dịch vụ quản lý khu căn hộ chung 
cư cao cấp; dịch vụ luân phiên sử dụng bất động sản; dịch vụ luân phiên sử dụng bất động 
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sản nghỉ dưỡng; dịch vụ cho thuê các căn hộ, các căn hộ cao cấp, các biệt thự và căn hộ 
nhỏ.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng bất động sản và dịch vụ xây dựng sòng bạc; dịch vụ nhà ở, 
cụ thể là dịch vụ phát triển bất động sản, bao gồm: sửa chữa, hoàn thiện, xây dựng mới 
công trình; dịch vụ cung, cấp thông tin và chú giải trong lĩnh vực xây dựng bất động sản; 
dịch vụ xây dựng bất động sản và dịch vụ xây dựng khách sạn, khu nghỉ dưỡng, sòng bạc, 
nhà hàng, quầy rượu và câu lạc bộ đêm; dịch vụ chọn lựa công trình xây dựng; dịch vụ 
bảo trì, sửa chữa và làm sạch bất động sản; dịch vụ tân trang các khách sạn, khu nghỉ 
dưỡng, sòng bạc, nhà hàng, quầy rượu và các câu lạc bộ đêm.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quầy cốc- tai; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 
tiệc lớn (do nhà hàng thực hiện) và dịch vụ chuẩn bị các bữa tiệc lớn; dịch vụ quán nhậu; 
dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; cửa hàng cà phê (dịch vụ cung cấp đồ 
uống cà phê do nhà hàng thực hiện); dịch vụ căng tin; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vu 
quán rượu; dịch vụ cung cấp thực phẩm mang về (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung 
cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống và các 
bữa ăn (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nấu ăn; dịch vụ chuẩn bị thực phẩm; dịch vụ lưu 
trú tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ khách sạn cho những khách hàng ưu đãi; dịch vụ 
đặt chỗ trước nơi lưu trú; dịch vụ lưu trú và dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ chuẩn bị đồ ăn, thức uống, bữa ăn và đồ uống giải khát; dịch vụ 
đại lý lưu trú và tìm kiếm lưu trú cho người đi nghỉ mát, khách du lịch và lữ khách; dịch 
vụ đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ đại lý du lịch cho việc đặt chỗ ở và đặt chỗ 
trước nơi lưu trú và khách sạn; sắp xếp đồ ăn, thức uống, các bữa ăn và việc nấu nướng 
thuê cho các đám cưới; sắp xếp các địa điểm tổ chức tiệc cưới; dịch vụ trông nom và 
chăm sóc trẻ em (nhà trẻ); nhà khách; các dịch vụ trong lĩnh vực khách sạn (chỗ ở, đồ ăn 
và thức uống); cung cấp địa điểm cho các hội thảo, các cuộc triển lãm và các hội nghị; 
cho thuê và đặt phòng và cho thuê và đặt phòng phòng họp; cho thuê ghế, bàn, khăn trải 
bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; đặt chỗ trước nơi lưu trú và các bữa ăn ở khách sạn; dịch vụ 
nhà nghỉ dưỡng; dịch vụ đặt chỗ và cung cấp dịch vụ khách sạn và nơi lưu trú tạm thời và 
nhà hàng; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ cố vấn, tư vấn và thông tin liên quan đến các 
dịch vụ nêu trên.  

 

 
(210) 4-2013-24305 (220) 18.10.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.24; 26.11.3; A26.11.8 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu The Sun Việt 

Nam  (VN) 

Số 212 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử bao gồm điện thoại di động, máy tính 
bảng, thiết bị viễn thông (không bao gồm thiết bị phát, thu- phát sóng vô tuyến điện); bán 
buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy tính; bán lẻ máy vi tính, thiết bị 
ngoại vi, phần mềm máy tính và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh; bán 
lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh.  
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(210) 4-2013-24382 (220) 21.10.2013 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 3.7.10; 3.7.16; 26.5.1; 7.1.6 

(591) Vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất Yến sào 

Phan Thiết  (VN) 

88 Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm  
 

Nhóm 35: Bán buôn yến sào, nấm linh chi, thực phẩm chức năng, sữa.  
 

 
(210) 4-2013-24525 (220) 22.10.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Bùi Thị Bích Liên  (VN) 

167/37/47 Tây Sơn, phường Quang 
Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm và chất dùng để giặt và xả; chế phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm 
để cọ rửa và lau nhà; chế phẩm dùng để rửa bát đĩa; xà phòng và nước rửa tay (không 
chứa dược chất và không dùng cho mục đích y tế); sữa tắm và dầu gội; chế phẩm vệ sinh 
phụ nữ không chứa thuốc. 

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng trong ngành 
y; thực phẩm dành cho em bé; thực phẩm chức năng dành cho người cao tuổi và vận động 
viên; chế phẩm vệ sinh phụ nữ có chứa thuốc; chất tẩy uế (làm sạch) dùng cho môi trường 
chăn nuôi, thủy sản. 

 

Nhóm 29: Thịt và thực phẩm chế biến làm từ thịt gia súc, gia cầm; thực phẩm chế biến 
làm từ thủy hải sản; thực phẩm phẩm chế biến làm từ gia cầm; trứng, sữa và các sản phẩm 
sữa.  

 

Nhóm 31: Động vật sống; gia cầm sống; thủy hải sản sống; rau, củ và hoa, quả tươi; thức 
ăn gia súc; thức ăn gia cầm; thức ăn cho thủy hải sản; chất phụ gia cho thức ăn gia súc 
không dùng trong ngành y.  

 

Nhóm 32: Nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không cỏ cồn; đồ uống hoa quả và 
nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  

 

Nhóm 35: Mua bán: động vật, gia cầm và thủy hải sản sống, rau tươi, hoa quả tươi, các 
sản phẩm nông thủy sản, các sản phẩm lâm sản dùng làm thực phẩm (mộc nhĩ, nấm, 
măng, trám, mật ong), các sản phẩm lâm sản dùng cho mục đích làm gia vị, dược liệu 
(quế, hồi, sa nhân, sâm, thảo quả, nấm dược liệu, thảo dược), lương thực và thực phẩm 
khác; dịch vụ siêu thị bán lẻ: động vật, gia cầm và thủy hải sản sống, rau tươi, hoa quả 
tươi, các sản phẩm nông thủy sản, các sản phẩm lâm sản dùng làm thực phẩm (mộc nhĩ, 
nấm, măng, trám, mật ong), các sản phẩm lâm sản dùng cho mục đích làm gia vị, dược 
liệu (quế, hồi, sa nhân, sâm, thảo quả, nấm dược liệu, thảo dược), lương thực và thực 
phẩm khác, đồ gia dụng bao gồm các sản phẩm nhựa dùng trong gia đình (thùng, thùng 
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rác, xô, chậu, bàn, ghế, thau, gáo múc nước, chai, cốc, chén, bình, bát, rổ, rá, khay, sọt, 
bàn chải, chậu hoa, giá treo, hộp, kệ, tủ, mắc áo, móc treo, dây treo, thìa, dĩa), dụng cụ 
làm bếp, thiết bị điện dùng trong gia đình (nồi cơm điện, quạt, bàn là, ấm điện, đèn, lò, 
máy sưởi, bình thuỷ điện, bình nóng lạnh, phích điện), thiết bị làm lạnh, thiết bị nấu 
nướng, máy xay, ép, chế biến các loại, thiết bị làm sạch nhà cửa, thiết bị làm sạch quần 
áo, thiết bị làm mát, các loại máy gia dụng khác như máy mài dao, máy tạo độ ẩm; cửa 
hàng bán lẻ tổng hợp: động vật, gia cầm và thủy hải sản sống, rau tươi, hoa quả tươi, các 
sản phẩm nông thủy sản, các sản phẩm lâm sản dùng làm thực phẩm (mộc nhĩ, nấm, 
măng, trám, mật ong), các sản phẩm lâm sản dùng cho mục đích làm gia vị, dược liệu 
(quế, hồi, sa nhân, sâm, thảo quả, nấm dược liệu, thảo dược), lương thực và thực phẩm 
khác, đồ gia dụng bao gồm các sản phẩm nhựa dùng trong gia đình (thùng, thùng rác, xô, 
chậu, bàn, ghế, thau, gáo múc nước, chai, cốc, chén, bình, bát, rổ, rá, khay, sọt, bàn chải, 
chậu hoa, giá treo, hộp, kệ, tủ, mắc áo, móc treo, dây treo, thìa, dĩa), dụng cụ làm bếp, 
thiết bị điện dùng trong gia đình (nồi cơm điện, quạt, bàn là, ấm điện, đèn, lò, máy sưởi, 
bình thuỷ điện, bình nóng lạnh, phích điện), thiết bị làm lạnh, thiết bị nấu nướng, máy 
xay, ép, chế biến các loại, thiết bị làm sạch nhà cửa, thiết bị làm sạch quần áo, thiết bị làm 
mát, các loại máy gia dụng khác như máy mài dao, máy tạo độ ẩm.  

 
 

(210) 4-2013-24628 (220) 23.10.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ 
(731) Nguyễn Kim Việt  (VN) 

Thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi của máy vi tính, bộ điều biến (mô đem), máy phát [viễn thông]. 
 
 

(210) 4-2013-24629 (220) 23.10.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.11.3; A26.11.9 
(591) Xanh dương 
(731) Nguyễn Kim Việt   (VN) 

Thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi của máy vi tính, bộ điều biến (mô đem), máy phát [viễn thông]. 
 

 
(210) 4-2013-24642 (220) 23.10.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Phú An 

Gia  (VN) 

16/15 đường số 6, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hạt nhựa thô, hạt nhựa bán thânh phẩm.  
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(210) 4-2013-24702 (220) 23.10.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 18.3.2; 5.7.3; 26.1.2; 25.1.15 
(591) Vàng, trắng, xanh lá cây, đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần Bia Thanh 

Hóa   (VN) 

152- đường Quang Trung, phường Ngọc 
Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa  

 

(511)   Nhóm 32: Bia.  
 

 
(210) 4-2013-24720 (220) 23.10.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) FUTABA CORPORATION   (JP) 
629 Oshiba, Mobara-shi, Chiba-ken, 
Japan  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 07: Khuôn nhựa [bộ phận của máy móc], bộ phận của khuôn nhựa [bộ phận của 
máy móc], máy và thiết bị xửa lý chất dẻo, máy và thiết bị xử lý khuôn.  

 

Nhóm 09: Phần mềm dùng cho việc đo lường, thiết bị đo áp suất (bộ cảm biến) dùng cho 
việc đo áp suất của nhựa trong khuôn, bộ khuếch đại áp suất (bộ phận nằm trong hệ thống 
đo áp suất của nhựa trong khuôn), bộ cảm biến nhiệt độ, bộ khuếch đại nhiệt độ (bộ phận 
nằm trong hệ thống đo áp suất của nhựa trong khuôn), thiết bị đo tốc độ lượng chảy dùng 
cho việc đo lưu lượng dòng chảy của nhựa trong khuôn, bộ khuếch đại tốc độ dòng chảy 
(bộ phận nằm trong hệ thống đo áp suất của nhựa trong khuôn), hộp rơle (thiết bị để 
chuyển tiếp ampe và bộ cảm biến áp suất), cáp rơle (cáp để chuyển tiếp ampe và bộ cảm 
biến áp suất), bộ khuếch đại rơle. 

 

 
(210) 4-2013-24770 (220) 24.10.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) VISY R & D PTY LTD   (AU) 
Visy Technical and Innovation Centre, 
13 Reo Crescent, Campbellfield, 
VICTORIA, 3061, Australia  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 16: Hộp bao bì bằng giấy và các tông; giấy và các tông và hàng hóa làm bằng các 
vật liệu này không được xếp trong các nhóm khác; vật liệu để bao gói bằng chất dẻo, tinh 
bột, giấy, tấm bìa hoặc các tông; băng dính để đóng gói; màng bằng chất dẻo tráng keo để 
đóng gói; bao gói kín hơi bằng các tông, giấy dùng để bao gói, túi bằng giấy hoặc chất 
dẻo để bao gói, bao gói bằng chất dẻo có các bọt khí để đóng gói, màng thổi để bao gói, 
giấy bóng để đóng gói; hộp các tông gợn sóng gồm cả bao bì; bao bì gồm vỏ bọc trong 
suốt được dán lên bìa cứng để đóng gói; phong bì gồm cả loại để bao gói; lớp lót để bao 
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gói; màng mỏng không bằng kim loại để đóng gói; hộp bao bì có thể xếp gập được bằng 
tấm bìa hoặc các tông; hộp bao bì bằng tấm bìa, các tông và giấy; đồ chứa để đóng gói 
bằng xenluloza tái sinh; giấy gói bằng chất dẻo; màng mỏng bằng chất dẻo; tấm và màng 
bằng chất dẻo để bao gói; túi bằng politen (nhựa tổng hợp) để đóng gói; lưới bằng chất 
dẻo để bao gói và đóng gói; màng bằng nhựa tổng hợp PVC để bao gói hoặc đóng gói; 
bao gói bảo vệ bằng chất dẻo, giấy và các tông; màng bằng chất dẻo và chất dẻo để chống 
giả mạo dùng để bao gói; lưới có các bọt khí để bao gói; sách mỏng, tạp chí, sách, báo; ấn 
phẩm giấy.  

 
Nhóm 20: Hộp bằng chất dẻo để đóng gói; hộp đựng bằng chất dẻo để đóng gói; hộp đóng 
gói trứng bằng chất dẻo; nắp đậy đồ chứa bằng chất dẻo; đồ chứa đựng và nắp đậy không 
bằng kim loại để vận chuyển; khay không bằng kim loại có thể xếp chồng để xếp vật liệu; 
hộp đựng có thể xếp gập được (bằng chất dẻo, gỗ); tấm bằng nhựa trong suốt là bộ phận 
của đồ chứa đóng gói; bộ phận bằng chất dẻo dùng cho đồ chứa đóng gói; xô chứa bằng 
chất dẻo để đựng; hộp đựng thức ăn trong suốt sử dụng để đóng gói trong thương mại; 
khay bằng chất dẻo (đồ chứa) và chậu/bình chứa bằng chất dẻo được sử dụng trong đóng 
gói thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2013-24771 (220) 24.10.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) VISY R & D PTY LTD    (AU) 
Visy Technical and Innovation Centre, 
13 Reo Crescent, Campbellfield, 
VICTORIA, 3 061, Australia   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 16: Hộp bao bì bằng giấy và các tông; giấy và các tông và hàng hóa làm bằng các 
vật liệu này không được xếp trong các nhóm khác; vật liệu để bao gói bằng chất dẻo, tinh 
bột, giấy, tấm bìa hoặc các tông; băng dính để đóng gói; màng bằng chất dẻo tráng keo để 
đóng gói; bao gói kín hơi bằng các tông, giấy dùng để bao gói, túi bằng giấy hoặc chất 
dẻo để bao gói, bao gói bằng chất dẻo có các bọt khí để đóng gói, màng thổi để bao gói, 
giấy bóng để đóng gói; hộp các tông gợn sóng gồm cả bao bì; bao bì gồm vỏ bọc trong 
suốt được dán lên bìa cứng để đóng gói; phong bì gồm cả loại để bao gói; lớp lót để bao 
gói; màng mỏng không bằng kim loại để đóng gói; hộp bao bì có thể xếp gập được bằng 
tấm bìa hoặc các tông; hộp bao bì bằng tấm bìa, các tông và giấy; đồ chứa để đóng gói 
bằng xenluloza tái sinh; giấy gói bằng chất dẻo; màng mỏng bằng chất dẻo; tấm và màng 
bằng chất dẻo để bao gói; túi bằng politen (nhựa tổng hợp) để đóng gói; lưới bằng chất 
dẻo để bao gói và đóng gói; màng bằng nhựa tổng hợp PVC để bao gói hoặc đóng gói; 
bao gói bảo vệ bằng chất dẻo, giấy và các tông; màng bằng chất dẻo và chất dẻo để chống 
giả mạo dùng để bao gói; lưới có các bọt khí để bao gói; sách mỏng, tạp chí, sách, báo; ấn 
phẩm giấy.   

 

Nhóm 20: Hộp bằng chất dẻo để đóng gói; hộp đựng bằng chất dẻo để đóng gói; hộp đóng 
gói trứng bằng chất dẻo; nắp đậy đồ chứa bằng chất dẻo; đồ chứa đựng và nắp đậy không 
bằng kim loại để vận chuyển; khay không bằng kim loại có thể xếp chồng để xếp vật liệu; 
hộp đựng có thể xếp gập được (bằng chất dẻo, gỗ); tấm bằng nhựa trong suốt là bộ phận 
của đồ chứa đóng gói; bộ phận bằng chất dẻo dùng cho đồ chứa đóng gói; xô chứa bằng 
chất dẻo để đựng; hộp đựng thức ăn trong suốt sử dụng để đóng gói trong thương mại; 
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khay bằng chất dẻo (đồ chứa) và chậu/bình chứa bằng chất dẻo được sử dụng trong đóng 
gói thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2013-24772 (220) 24.10.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 24.15.2; A24.15.7 
(591) Xanh nước biển đậm, trắng 
(731) VISY R & D PTY LTD   (AU) 

Visy Technical and lnnovation Centre, 
13 Reo Crescent, Campbellfield, 
VICTORIA, 3 061, Australia  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 16: Hộp bao bì bằng giấy và các tông; giấy và các tông và hàng hóa làm bằng các 
vật liệu nào không được xếp trong các nhóm khác; vật liệu để bao gói bằng chất dẻo, tinh 
bột, giây, tấm bìa hoặc các tông, băng dính để đóng gói; màng bằng chất dẻo tráng keo để 
đóng gói; bao gói kín hơi bằng các tông, giấy dùng để bao gói, túi bằng giấy hoặc chất 
dẻo đê bao gói, bao gói bằng chất dẻo có các bọt khí để đóng gói, màng thổi để bao gói, 
giấy bóng để đóng gói; hộp các tông gợn sóng gồm cả bao bì; bao bì gồm vỏ bọc trong 
suốt được dán lên bìa cứng để đóng gói; phong bì gồm cả loại để bao gói; lớp lót để bao 
gói; màng mỏng không bằng kim loại để đóng gói; hộp bao bì có thể xếp gập được bằng 
tấm bìa hoặc các tông; hộp bao bì bằng tấm bìa, các tông và giấy; đồ chứa để đóng gói 
bằng xenluloza tái sinh; giấy gói bằng chất dẻo; màng mỏng bằng chất dẻo; tấm và màng 
bằng chất dẻo để bao gói; túi bằng politen (nhựa tổng hợp) để đóng gói; lưới bằng chất 
dẻo để bao gói và đóng gói; màng bằng nhựa tổng hợp PVC để bao gói hoặc đóng gói; 
bao gói bảo vệ bằng chất dẻo, giấy và các tông; màng bằng chất dẻo và chất dẻo để chống 
giả mạo dùng để bao gói; lưới có các bọt khí để bao gói; sách mỏng, tạp chí, sách, báo; ấn 
phẩm giấy.  

 

Nhóm 20: Hộp bằng chất dẻo để đóng gói; hộp đựng bằng chất dẻo để đóng gói; hộp đóng 
gói trứng bằng chất dẻo; nắp đậy đồ chứa bằng chất dẻo; đồ chứa đựng và nắp đậy không 
bằng kim loại để vận chuyển; khay không bằng kim loại có thể xếp chồng để xếp vật liệu; 
hộp đựng có thể xếp gập được (bằng chất dẻo, gỗ); tấm bằng nhựa trong suốt là bộ phận 
của đồ chứa đóng gói; bộ phận bằng chất dẻo dùng cho đồ chứa đóng gói; xô chứa bằng 
chất dẻo để đựng; hộp đựng thức ăn trong suốt sử dụng để đóng gói trong thương mại; 
khay bằng chất dẻo (đồ chứa) và chậu/bình chứa bằng chất dẻo được sử dụng trong đóng 
gói thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2013-24773 (220) 24.10.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 25.5.2 
(591) Xanh nước biển đậm, trắng 
(731) VISY R & D PTY LTD    (AU) 

Visy Technical and Innovation Centre, 
13 Reo Crescent, Campbellfield, 
VICTORIA, 3 061, Australia    

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 16: Hộp bao bì bằng giấy và các tông; giấy và các tông và hàng hóa làm bằng các 
vật liệu này không được xếp trong các nhóm khác; vật liệu để bao gói bằng chất dẻo, tinh 
bột, giấy, tấm bìa hoặc các tông; băng dính để đóng gói; màng bằng chất dẻo tráng keo để 
đóng gói; bao gói kín hơi bằng các tông, giấy dùng để bao gói, túi bằng giấy hoặc chất 
dẻo để bao gói, bao gói bằng chất dẻo có các bọt khí để đóng gói, màng thổi để bao gói, 
giấy bóng để đóng gói; hộp các tông gợn sóng gồm cả bao bì; bao bì gồm vỏ bọc trong 
suốt được dán lên bìa cứng để đóng gói; phong bì gồm cả loại để bao gói; lớp lót để bao 
gói; màng mỏng không bằng kim loại để đóng gói; hộp bao bì có thể xếp gập được bằng 
tấm bìa hoặc các tông; hộp bao bì bằng tấm bìa, các tông và giấy; đồ chứa để đóng gói 
bằng xenluloza tái sinh; giấy gói bằng chất dẻo; màng mỏng bằng chất dẻo; tấm và màng 
bằng chất dẻo để bao gói; túi bằng politen (nhựa tổng hợp) để đóng gói; lưới bằng chất 
dẻo để bao gói và đóng gói; màng bằng nhựa tổng hợp PVC để bao gói hoặc đóng gói; 
bao gói bảo vệ bằng chất dẻo, giấy và các tông; màng bằng chất dẻo và chất dẻo để chống 
giả mạo dùng để bao gói; lưới có các bọt khí để bao gói; sách mỏng, tạp chí, sách, báo; ấn 
phẩm giấy.   

 
Nhóm 20: Hộp bằng chất dẻo để đóng gói; hộp đựng bằng chất dẻo để đóng gói; hộp đóng 
gói trứng bằng chất dẻo; nắp đậy đồ chứa bằng chất dẻo; đồ chứa đựng và nắp đậy không 
bằng kim loại để vận chuyển; khay không bằng kim loại có thể xếp chồng để xếp vật liệu; 
hộp đựng có thể xếp gập được (bằng chất dẻo, gỗ); tấm bằng nhựa trong suốt là bộ phận 
của đồ chứa đóng gói; bộ phận bằng chất dẻo dùng cho đồ chứa đóng gói; xô chứa bằng 
chất dẻo để đựng; hộp đựng thức ăn trong suốt sử dụng để đóng gói trong thương mại; 
khay bằng chất dẻo (đồ chứa) và chậu/bình chứa bằng chất dẻo được sử dụng trong đóng 
gói thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2013-24879 (220) 25.10.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.17; 26.1.1 
(731) SYMANTEC CORPORATION   (US) 

350 Ellis Street, Mountain View, 
California 94043, United States of 
America  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm diệt vi-rút; phần mềm máy tính dùng để loại trừ đột nhập; phần 

mềm an ninh mạng; phần mềm an ninh cho doanh nghiệp; phần mềm tường lửa bảo vệ; 
phần mềm kiểm soát bí mật; phần mềm sàng lọc nội dung; phần mềm sao chép, cụ thể là 
phần mềm sao chép các bộ điều khiển phần cứng máy tính, phần mềm sao chép hệ thống 
hoạt động của máy tính, phần mềm sao chép các tập tin dữ liệu, phần mềm tái cấu hình 
máy tính cá nhân; phần mềm máy tính dùng để tạo mạng cá nhân ảo; phần mềm tiện ích 
máy tính; phần mềm tiện ích máy tính dùng để xóa bỏ các ứng dụng và phần mềm; phần 
mềm tiện ích để trang bị cho sử dụng máy tính ở các địa điểm hẻo lánh và thuận tiện cho 
việc liên lạc thông qua mạng giữa những người sử dụng di chuyển; phần mềm máy tính, 
cụ thể là, phần mềm tầng trung gian để tạo giao diện cho các ứng dụng của khách hàng và 
cơ sở dữ liệu tạo thành mạng lưới hoặc được đặt ở máy chủ; phần mềm máy tính dùng để 
cập nhập phần mềm máy tính khác; phầm mềm máy tính dùng trong ứng dụng nối mạng; 
phần mềm máy tính kết nối và quản lý các máy tính ở xa, dùng cho đồng bộ hóa tệp tin 
thông qua thư điện tử, để bảo vệ cho người sử dụng máy tính ở xa, để thực hiện các biện 
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pháp bảo vệ máy tính, mạng lưới và phần mềm cho người sử dụng máy tính ở xa; phần 
mềm máy tính để quản lý và chuyển đổi tập tin; phần mềm máy tính dùng cho liên lạc từ 
xa, cụ thể, dùng để kết nối đến và sử dụng một mạng máy tính ở xa, một máy tính ở xa và 
thiết bị di động; phần mềm máy tính sử dụng ở nhà hoặc các văn phòng ở xa dùng cho kết 
nối người sử dụng mạng máy tính với mạng toàn cầu; phần mềm máy tính và ổ dữ liệu 
dùng để chẩn đoán sự cố máy tính, sửa chữa và tải cấu hình máy tính, phần mềm máy tính 
và thiết bị ngoại vi của máy tính; thiết bị ngoại vi của máy tính dùng trong bảo vệ và lưu 
trữ dữ liệu và hệ thống an ninh mạng và internet; phần cứng máy tính; các thiết bị phần 
cứng máy tính cung cấp tường lửa, sàng lọc nội dung, cảnh báo sự xâm phạm, bảo vệ khỏi 
vi rút, kết nối mạng cá nhân ảo và các chức năng an ninh khác; chương trình máy tính cho 
các ứng dụng thông tin dữ liệu, và để mật hóa và thẩm định quyền các thông tin điện tử; 
phần mềm máy tính; phần mềm máy tính an ninh mạng mật mã và chức năng an ninh dữ 
liệu; phần mềm máy tính để xác nhập chuỗi thông tin và dữ liệu giữa các mạng máy tính; 
phần mềm máy tính để tự động hóa quá trình giải mã nhận dạng trên cơ sở dữ liệu hiện có 
liên quan đến việc phát hành và quản lý các chứng chỉ số sử dụng cho giải mã hoặc thẩm 
định các liên lạc kỹ thuật số, hoặc thẩm định các chữ ký điện tử trong các giao dịch và 
liên lạc điện tử, trên Internet và các mạng máy tính khác; phần mềm máy tính, cụ thể là, 
phần mềm mật hóa để bảo vệ sự chuyển phát của các thông tin kỹ thuật số, cụ thể là, các 
thông tin bí mật, thông tin tài chính và thông tin thẻ tín dụng qua Internet, cũng như thông 
qua các dạng liên lạc khác giữa các thiết bị vi tính; phần mềm máy tính dùng để kết nối 
các dịch vụ an ninh được quản lý, cụ thể là, dịch vụ cơ sở hạ tầng khóa công khai (Public 
key infrastructure - PKI), phát hành, xác nhận, quản lý các chứng chỉ kỹ thuật số và tích 
hợp phần mềm của công ty với mạng liên lạc, phần mềm và dịch vụ liên lạc hiện có; phần 
mềm máy tính dùng để phân tích và báo cáo về các dữ liệu ghi chép của tường lửa; phần 
mềm máy tính dùng trong an ninh nhận dạng; phần mềm máy tính dùng quản lý giải mã 
và nhận dạng trong an ninh thông tin; phần mềm máy tính dùng để truy cập các thông tin 
và dữ liệu kỹ thuật số; phần mềm máy tính để phát hiện gian lận trong nhận dạng; phần 
mềm và phần sụn máy tính dùng trong quản lý, truyền phát và lưu trữ dữ liệu và thông tin; 
phần mềm dùng cho nối mạng máy tính; phần mềm máy tính dùng trong điều hành các 
thư điện tử; phần mềm để giám sát các máy tính vì mục đích an ninh; phần mềm máy tính 
dùng với máy chủ dùng để điều khiển và quản lý các ứng dụng máy chủ; phần mềm máy 
tính dùng để truy cập dữ liệu; ấn phẩm điện tử có thể tải về có tính chất sách chỉ dẫn, sách 
trắng, các bài báo, và sách chỉ dẫn tài liệu kỹ thuật trong các lĩnh vực phần cứng và phần 
mềm máy tính, điện tử viễn thông kỹ thuật số, điện tử dân dụng và công nghệ thông tin; 
ấn phẩm điện tử có thể tải về.  

 

Nhóm 38: Cung cấp các diễn đàn trực tuyến để truyền tin nhắn giữa những người sử dụng 
máy tính liên quan đến máy tính, phần cứng máy tính, phần mềm máy tính, các thiết bị 
ngoại vi của máy tính, hệ thống máy tính, mạng máy tính, thiết bị liên quan đến máy tính, 
an ninh máy tính, công nghệ thông tin, công nghệ thương mại điện tử và công nghệ mạng 
máy tính toàn cầu, điện toán di động, mạng và thiết bị liên lạc, và dụng cụ và thiết bị điện 
tử viễn thông; cung cấp phòng nói chuyện trực tuyến để chuyển tin nhắn giữa những 
người sử dụng máy tính về máy tính, phần cứng máy tính, phần mềm máy tính, các thiết 
bị ngoại vi của máy tính, hệ thống máy tính, mạng máy tính, thiết bị liên quan đến máy 
tính, an ninh máy tính, công nghệ thông tin, công nghệ thương mại điện tử và công nghệ 
mạng máy tính toàn cầu, điện toán di động, mạng và thiết bị liên lạc, và máy móc và thiết 
bị điện tử viễn thông; dịch vụ truyền dẫn các phần mềm diệt vi-rút và các phần mềm an 
ninh mạng khác thông qua mạng máy tính toàn cầu và truyền phát điện tử các giao dịch 
thư điện tử và dữ liệu mã hóa và giải mã thông qua quản lý và chọn lọc thư gửi qua mạng 
máy tính toàn cầu; dịch vụ truy cập internet; cung cấp dịch vụ lưu trữ thư điện tử và tin 
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nhắn tức thời (dịch vụ viễn thông); dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các 
dịch vụ nói trên.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ lưu trữ dữ liệu điện tử; dịch vụ lưu trữ tài liệu điện tử và thư điện tử.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là nghiên cứu để tìm ra sự cố phần cứng máy 
tính và xử lý các sự cố phần mềm của máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; dịch 
vụ tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực cài đặt và bảo trì phần mềm máy tính; thông báo và cung 
cấp các thông tin cập nhật về phần mềm; cung cấp dịch vụ thẩm định tính xác thực (dịch 
vụ ứng dụng khoa học kỹ thuật); dịch vụ cấp phép và quản lý chứng chỉ kỹ thuật số để 
thẩm định hoặc mã hóa một liên lạc số hoặc thẩm định một chữ ký số trong một giao dịch 
hoặc liên lạc điện tử, thông qua Internet và các mạng máy tính và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật 
cho khách hàng liên quan đến dịch vụ này (dịch vụ ứng dụng khoa học kỹ thuật); các dịch 
vụ phát triển, thiết kế, thực hiện, kiểm tra, phân tích và tư vấn trong lĩnh vực an ninh, truy 
cập, ủy quyền, mã  hóa xác thực, và các hệ thống nhận dạng cho máy tính, phần cứng 
máy tính và mạng máy tính; phát triển, tích hợp, và vận hành hệ thống máy tính để hỗ trợ 
việc phát hành và quản lý các chứng chỉ kỹ thuật số; dịch vụ tạo lập và thực hiện các thủ 
tục và quy trình cho việc phát hành và quản lý chứng chỉ kỹ thuật số (dịch vụ ứng dụng 
khoa học kỹ thuật cao); các dịch vụ liên quan đến máy tính, cụ thể là, dịch vụ bảo vệ 
mạng máy tính và Internet đã được quản lý, cụ thể là, xác minh hạ tầng khóa công khai 
(PKI), chứng thực, phân phối và quản lý, phát hành chứng chỉ kỹ thuật số, xác minh và 
quản lý, và tích hợp phần mềm doanh nghiệp (dịch vụ ứng dụng khoa học kỹ thuật cao); 
dịch vụ máy tính, cụ thể là, cung cấp công cụ tìm kiếm để có thu thập dữ liệu trên mạng 
máy tính toàn cầu; dịch vụ tư vấn máy tính trong lĩnh vực hội nhập an ninh, an ninh mạng, 
kiến trúc mạng, công nghệ mã hóa và bảo mật máy tính; dịch vụ xác minh an ninh cho 
tường lửa mạng máy tính, máy chủ và thiết bị mạng khác từ các truy cập trái phép, cụ thể 
là, phân tích mạng lưới thông tin máy tính toàn cầu và lỗ hổng trong mạng máy tính nội 
bộ; dịch vụ ứng dụng khoa học kỹ thuật trong lưu trữ dữ liệu máy tính; dịch vụ cho thuê 
chỗ máy chủ internet để đặt website lên mạng (web hosting); dịch vụ máy tính, cụ thể là 
cung cấp để sử dụng tạm thời các ứng dụng phần mềm không tải xuống được để tạo lập và 
vận hành các trang web thương mại điện tử (dịch vụ ứng dụng khoa học kỹ thuật); dịch vụ 
hỗ trợ máy tính, cụ thể là, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và nâng cấp phần mềm; dịch vụ tư vấn 
máy tính liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ máy tính; dịch vụ của nhà cung cấp dịch 
vụ ứng dụng, cụ thể là cung cấp phần mềm trực tuyến và không tải xuống được để kiểm 
tra an ninh máy tính trong lĩnh vực an ninh máy tính và internet; cung cấp dịch vụ tư vấn 
để giúp triển khai, giám sát và quản lý các dự án công nghệ thông tin; cung cấp thông tin 
trong lĩnh vực công nghệ thông tin liên quan đến các thiết bị truyền thông, máy tính, phần 
cứng máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính, và các mạng máy tính; 
dịch vụ máy tính, cụ thể là, dịch vụ phục hồi dữ liệu; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là, 
cung cấp các chương trình và cơ sở dự phòng cho máy tính; dịch vụ bảo vệ máy tính khỏi 
vi-rút; dịch vụ phát triển, cập nhật, xuất bản, bảo trì phần mềm máy tính dùng cho mạng 
máy tính và máy tính độc lập trong các lĩnh vực an ninh, quản lý cơ sở dữ liệu, và bảo vệ 
chống vi-rút và giám sát các hệ thống an ninh; dịch vụ cung cấp thông tin trong lĩnh vực 
cơ sở dữ liệu máy tính, phần mềm máy tính, phần cứng máy tính và vận hành, thiết kế và 
phát triển mạng máy tính; dịch vụ phân loại và sàng lọc nội dung trang web (dịch vụ ứng 
dụng khoa học kỹ thuật); dịch vụ về an ninh mạng và internet; dịch vụ tư vấn về máy tính; 
dịch vụ tư vấn về máy tính trong lĩnh vực bảo mật máy tính; dịch vụ chẩn đoán (sự cố) 
máy tính; dịch vụ cung cấp thông tin trong lĩnh vực an ninh mạng và Internet; dịch vụ 
cung cấp thông tin kỹ thuật trong lĩnh vực ứng dụng phần mềm máy tính; cung cấp dịch 
vụ phần mềm ứng dụng; dịch vụ giám sát (kiểm tra) từ xa hoặc tại chỗ hệ thống máy tính; 
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dịch vụ giám sát hệ thống máy tính cho người khác và cung cấp các chương trình và 
phương tiện dự phòng cho máy tính; dịch vụ tích hợp hệ thống máy tính và mạng máy 
tính; dịch vụ máy tính, cụ thể là, cung cấp thông tin liên quan đến việc mã hóa và xác 
thực của các dữ liệu điện tử; dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực truyền thông kỹ thuật số, 
mã hóa dữ liệu, bảo mật máy tính, bảo mật thông tin liên lạc và phần mềm máy tính; dịch 
vụ mã hóa và giải mã dữ liệu và thông tin liên lạc; dịch vụ giám sát hệ thống máy tính vì 
mục đích an ninh; dịch vụ quản lý hạ tầng khóa công khai (Public Key Infrastructure - 
PKI), cụ thể là, dịch vụ an ninh ứng dụng và bảo mật hạ tầng mạng; cung cấp dịch vụ xác 
thực cho người sử dụng trong các giao dịch thương mại điện tử; cấp chứng nhận kỹ thuật 
số cho mục đích thẩm định nhận dạng (dịch vụ ứng dụng khoa học công nghệ); dịch vụ 
cung cấp thông tin trong lĩnh vực an ninh mạng máy tính toàn cầu và mạng điện tử để 
phòng chống vi-rút máy tính, và bảo mật phần cứng và phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2013-24891 (220) 25.10.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

   

(531) 2.1.1; 2.1.11 
(591) Vàng, đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Phạm Trường  (VN)

31 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hoà, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ. 
 

 
(210) 4-2013-24921 (220) 25.10.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) 1. ALDI GMBH & CO. KG   (DE) 
Burgstr. 37, D-45476 Mulheim an der 
Ruhr, Germany  
2. ALDI EINKAUF GMBH & CO. OHG  
(DE) 
Eckenbergstr. 16A, D-45307 Essen, 
Germany  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Phân tích công việc để xác định bộ kỹ năng làm việc và các yêu cầu khác đối 
với công việc cho người lao động; tư vấn quản lý kinh doanh và tổ chức doanh nghiệp; tư 
vấn quản lý nhân sự. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ cố vấn và quản lý tài chính; thông tin tài chính; lập kế hoạch và quản 
lý tài chính; quản lý căn hộ cho thuê; đánh giá bảo hiểm tai nạn; quản lý tài chính; tư vấn 
bảo hiểm.  

 

Nhóm 39: Chuyên chở hàng hóa; môi giới vận tải; cất giữ hàng hóa; thông tin về kho 
chứa; hậu cần vận tải; vận tải hàng hóa (bằng đường thủy); đóng gói hàng hóa. 
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Nhóm 41: Dịch vụ huấn luyện liên quan đến sử dụng thiết bị đập lửa; dịch vụ đào tạo liên 
quan đến tài chính; dịch vụ đào tạo liên quan đến sức khỏe và an toàn; dịch vụ đào tạo 
liên quan đến quản lý kinh doanh; dịch vụ đào tạo nhân viên; dịch vụ giáo dục liên quan 
đến đào tạo kinh doanh; dào tạo về bảo trì thiết bị ngành dệt; dịch vụ giáo dục liên quan 
đến việc sơ cứu; dịch vụ giáo dục nhằm cung cấp các khóa đào tạo và hướng dẫn; dịch vụ 
tư vấn liên quan đến đào tạo nhân viên; dịch vụ tư vấn liên quan đến giáo dục và đào tạo 
về quản lý và nhân sự; thiết lập các tiêu chuẩn giáo dục; tổ chức khóa đào tạo; đào tạo kỹ 
thuật liên quan đến an toàn.  

 

Nhóm 42: Tư vấn trong lĩnh vực an toàn lao động tại nơi làm việc cho phù hợp với các 
quy định của pháp luật hiện hành. 

 
Nhóm 45: Cứu hỏa; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; hòa giải; thanh tra về an 
toàn của nhà máy.  

 

 
(210) 4-2013-25117 (220) 28.10.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.3; 5.3.20; A5.7.23; 5.7.20; 5.9.14 
(591) Đỏ, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

xanh dương, vàng, da cam, đen, trắng 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp Mỹ 

Lộc  (VN) 

ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, huyện Cần 
Giuộc, tỉnh Long An  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán rau củ quả tươi. 
 

 
(210) 4-2013-25118 (220) 28.10.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.24; 5.9.24; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) Hợp tác xã rau an toàn Long 

Tuyền  (VN) 

428, KV Bình Thường A, Nguyễn Văn 
Trường, phường Long Tuyền, quận Bình 
Thủy, thành phố Cần Thơ  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 31: Rau màu, củ, quả tươi; giống cây trồng.  
 

Nhóm 35: Mua bán rau màu, củ, quả, vật tư nông nghiệp và giống rau màu.  
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(210) 4-2013-25497 (220) 31.10.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.10; 2.5.2; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Mỹ Nguyên  (VN) 

580/32 Âu Cơ, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng, xà phòng, dầu gội, sữa tắm, nước hoa, nước xúc miệng (không 

dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 21: Bàn chải đánh răng, bàn chải dùng cho cơ thể người, bàn chải làm sạch cho 
răng. 

 

 
(210) 4-2013-25597 (220) 31.10.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) PARSA HAAR- UND MODEARTIKEL 
GMBH   (DE) 
Breite Seite 3, 74889 Sinsheim, Germany 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Bộ dụng cụ cắt sửa móng tay, bộ dụng cụ để chăm sóc bàn chân, cụ thể là: kéo 

cắt móng, dụng cụ giũa móng, dụng cụ bấm móng, kìm cắt biểu bì, dụng cụ uốn lông mi, 
giũa (dụng cụ cầm tay), nhíp.  

 
Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp (mát-xa), cụ thể là: găng tay dùng để mát-xa, ống lăn dùng để 
mát- xa, dụng cụ mát-xa hình gai nhím.  

 
Nhóm 14: Đá quý, đồ trang sức thời trang, bùa hộ mạng (đồ trang sức), ghim cài (đồ trang 
sức), vòng đeo tay (đồ trang sức), trâm gài đầu (đồ trang sức), dây bằng kim loại quý (đồ 
trang sức), vòng cổ (đồ trang sức), trái tim bằng kim loại quý có thể lồng ảnh đeo ở cổ (đồ 
trang sức), nhẫn (đồ trang sức), vòng đeo chìa khóa.  

 
Nhóm 16: Dụng cụ gọt bút chì mỹ phẩm.  

 
Nhóm 18: Da, đồ giả da và các sản phẩm làm từ vật liệu này mà không ở các nhóm khác, 
cụ thể là túi xách tay, ví, vòng cổ dùng cho động vật, các đồ dùng khi đi du lịch như ví 
đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong), túi mỹ phẩm (chưa có đồ bên trong), túi đựng 
đồ vệ sinh cá nhân, túi du lịch.  

 
Nhóm 20: Gương.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp hoặc gia dụng cụ thể là: cốc đựng 
bàn chải đánh răng, đồ chứa đựng bàn chải đánh răng, hộp đựng xà phòng, dụng cụ chia 
xà phòng; lược; bọt biển cụ thể là: bọt biển dùng để vệ sinh, bọt biển để làm sạch, bọt 
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biển dùng khi trang điểm; nùi bông thoa phấn; bàn chải cụ thể là: bàn chải để chải tóc, 
bàn chải làm sạch mặt, bàn chải móng chân, móng tay, bàn chải cứng dùng cho ngựa, 
chổi (trừ chổi quét sơn), găng tay cho mục đích gia dụng, bọt biển để mát-xa, bàn chải 
m¸t-xa.  

 
Nhóm 23: Sợi và chỉ dùng cho ngành dệt.  

 
Nhóm 25: Tấm che mắt khi ngủ; mũ tắm; khăn quàng cổ; khăn rằn cụ thể là khăn quàng 
cổ và khăn vuông chùm đầu; thắt lưng (trang phục).  

 
Nhóm 26: Đăng ten và đồ để thêu trang trí, ruy băng và dải viền để trang trí quần áo; đồ 
trang trí tóc, băng buộc bóc, lưới bao tóc, kẹp tóc, kẹp tóc mai, ruy băng buộc tóc, kẹp 
cuốn tóc, cặp tóc, ghim nhỏ cài tóc; lô uốn tóc không dùng điện, không phải dụng cụ cầm 
tay; chun buộc tóc; đồ để khâu, trừ chỉ như cúc, khuy cài, ghim và kim khâu; miếng đính 
trang trí quần áo (đồ may vá); miếng dán nhiệt để trang trí đồ vải; hoa giả.  

 

 
(210) 4-2013-25598 (220) 31.10.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) PARSA HAAR- UND MODEARTIKEL 
GMBH    (DE) 
Breite Seite 3, 74889 Sinsheim, Germany  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Bộ dụng cụ cắt sửa móng tay, bộ dụng cụ để chăm sóc bàn chân, cụ thể là: kéo 

cắt móng, dụng cụ giũa móng, dụng cụ bấm móng, kìm cắt biểu bì, dụng cụ uốn lông mi, 
giũa (dụng cụ cầm tay), nhíp.   

 
Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp (mát-xa), cụ thể là: găng tay dùng để mát-xa, ống lăn dùng để 
mát- xa, dụng cụ mát-xa hình gai nhím.   

 
Nhóm 14: Đá quý, đồ trang sức thời trang, bùa hộ mạng (đồ trang sức), ghim cài (đồ trang 
sức), vòng đeo tay (đồ trang sức), trâm gài đầu (đồ trang sức), dây bằng kim loại quý (đồ 
trang sức), vòng cổ (đồ trang sức), trái tim bằng kim loại quý có thể lồng ảnh đeo ở cổ (đồ 
trang sức), nhẫn (đồ trang sức), vòng đeo chìa khóa.   

 
Nhóm 16: Dụng cụ gọt bút chì mỹ phẩm.   

 
Nhóm 18: Da, đồ giả da và các sản phẩm làm từ vật liệu này mà không ở các nhóm khác, 
cụ thể là túi xách tay, ví, vòng cổ dùng cho động vật, các đồ dùng khi đi du lịch như ví 
đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong), túi mỹ phẩm (chưa có đồ bên trong), túi đựng 
đồ vệ sinh cá nhân, túi du lịch. 

 
Nhóm 20: Gương.   

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp hoặc gia dụng cụ thể là: cốc đựng 
bàn chải đánh răng, đồ chứa đựng bàn chải đánh răng, hộp đựng xà phòng, dụng cụ chia 
xà phòng; lược; bọt biển cụ thể là: bọt biển dùng để vệ sinh, bọt biển để làm sạch, bọt 
biển dùng khi trang điểm; nùi bông thoa phấn; bàn chải cụ thể là: bàn chải để chải tóc, 
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bàn chải làm sạch mặt, bàn chải móng chân, móng tay, bàn chải cứng dùng cho ngựa, 
chổi (trừ chổi quét sơn), găng tay cho mục đích gia dụng, bọt biển để mát-xa, bàn chải 
m¸t-xa.   

 

Nhóm 23: Sợi và chỉ dùng cho ngành dệt.    
 

Nhóm 25: Tấm che mắt khi ngủ; mũ tắm; khăn quàng cổ; khăn rằn cụ thể là khăn quàng 
cổ và khăn vuông chùm đầu; thắt lưng (trang phục).   

 

Nhóm 26: Đăng ten và đồ để thêu trang trí, ruy băng và dải viền để trang trí quần áo; đồ 
trang trí tóc, băng buộc bóc, lưới bao tóc, kẹp tóc, kẹp tóc mai, ruy băng buộc tóc, kẹp 
cuốn tóc, cặp tóc, ghim nhỏ cài tóc; lô uốn tóc không dùng điện, không phải dụng cụ cầm 
tay; chun buộc tóc; đồ để khâu, trừ chỉ như cúc, khuy cài, ghim và kim khâu; miếng đính 
trang trí quần áo (đồ may vá); miếng dán nhiệt để trang trí đồ vải; hoa giả.  

 

 
(210) 4-2013-25728 (220) 01.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Dương Văn Trung   (VN) 

251 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2013-25729 (220) 01.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Dương Văn Trung    (VN) 

251 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2013-25762 (220) 04.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.    (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm trắng và các chất khác dùng để giặt; chế phẩm làm sạch, đánh 
bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; kem 
đánh răng; chế phẩm làm thơm phòng; chế phẩm để trang điểm hoặc vệ sinh cơ thể; chế 
phẩm cắt móng tay (chế phẩm chăm sóc móng); chất dính dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
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nước thơm dùng sau khi cạo râu/lông; chất chống đổ mồ hôi; chế phẩm chống tĩnh điện 
dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm tạo mùi thơm; vỏ cây thạch kiềm dùng để giặt; 
muối để tắm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; mặt nạ làm đẹp; muối để tẩy trắng; sô-đa 
để tẩy trắng; lơ để giặt; chế phẩm dạng xịt làm thơm mát hơi thở; miếng ngậm làm thơm 
mát hơi thở; chất hoá học làm sáng màu dùng cho mục đích gia dụng [giặt giũ]; chế phẩm 
để tẩy màu; bộ mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả; mỹ phẩm cho 
động vật; bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; kem dùng cho đồ da thuộc; chất tẩy nhờn; chất làm 
bóng răng giả; chế phẩm làm sạch răng giả; chất khử mùi dùng cho người; chất khử mùi 
dùng cho động vật và vật nuôi trong nhà; chất tẩy rửa; chất nhuộm màu (mỹ phẩm); nước 
hoa cô-lô-nhơ (eau de cologne); nước thơm để xức sau khi tắm; thuốc nhuộm tóc; màu 
nhuộm cho tóc; kem bôi tóc, gel vuốt tóc, dầu gội đầu, dầu xả và chế phẩm làm ẩm tóc; 
nước hoa; son môi; kem bôi và nước thơm cho da và mặt; móng (tay/chân) giả; dầu làm 
bóng móng và nước sơn móng và chất để pha loãng kèm theo; chế phẩm chống nắng; chế 
phẩm làm trắng [tẩy màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm; hương liệu làm bánh ngọt [tinh 
dầu]; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh thân thể; mỹ phẩm cho lông mày; bút chì 
kẻ lông mày; chất làm mềm vải [dùng cho mục đích giặt là]; lông mi giả; sáp đánh ván 
sàn; thuốc nhuộm màu tóc; nước xịt tóc; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm để giặt; chế phẩm 
ngâm giặt; hồ bột để giặt; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ 
phẩm); phấn trang điểm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; thuốc bôi lông mi mắt 
(mascara); nước súc miệng, không dùng cho mục đích y tế; hình dán nghệ thuật cho móng 
tay/chân; chế phẩm chăm sóc móng tay/chân; bút chì mỹ phẩm; chế phẩm làm bóng đồ 
đạc (đồ gỗ) và sàn nhà; sáp thơm bôi tóc dùng cho mục đích mỹ phẩm; hỗn hợp thơm làm 
từ cánh hoa khô và hương liệu [chất thơm]; đá bọt; vải nhám/ráp; giấy nhám/ráp; gỗ 
thơm; dầu gội cho vật nuôi; kem đánh giày; chế phẩm làm bóng giày; sáp đánh giày; chế 
phẩm làm nhẵn; xà phòng làm sáng bóng vải, sợi, hàng dệt; hồ bột để làm bóng vải sau 
khi giặt; chế phẩm làm rám nắng; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm; chế phẩm tẩy 
sơn; sáp làm rụng lông; sáp để giặt là; sáp đánh bóng; sáp cho đồ da; chế phẩm làm rụng 
lông; gel (gốc dầu mỏ) dùng cho mục đích mỹ phẩm; hình trang trí bóc dính được dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; thẻ hương [hương/nhang] ; nước thơm; giấy thấm dầu cho da 
(cho mục đích mỹ phẩm và làm sạch); giấy thấm cho mặt (cho mục đích mỹ phẩm và làm 
sạch); tất cả thuộc nhóm 3.   
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(731) SANRIO COMPANY, LTD.   (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay (thao tác thủ công); dao kéo; vũ khí đeo bên người 

(không bao gồm súng); kéo xén (tông đơ) để cắt râu; dụng cụ mở hộp (không dùng điện); 
hộp dao cạo; kìm cắt biểu bì; nhíp biểu bì; dụng cụ cắt; công cụ cắt; dụng cụ để gạn, chắt 
chất lỏng; dụng cụ vặt lông; dụng cụ rập nổi; dụng cụ cắt móng [dùng điện hoặc không 
dùng điện]; dụng cụ nhổ đinh; dụng cụ làm bóng móng tay; cái nĩa; dụng cụ làm vườn 
[công cụ cầm tay]; kéo xén (tông đơ) cắt tóc dùng cho cá nhân; dụng cụ cầm tay để làm 
xoăn tóc; nhíp nhổ lông, tóc; dụng cụ để xiên, chọc, đục băng, đá; cưa soi; dao; kéo xén 
cỏ; dây da để mài dao cạo; kích nâng [dụng cụ cầm tay]; giũa móng; giũa móng điện; kìm 
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nhổ dụng [dụng cụ cầm tay]; giũa hình kim; kìm bấm, tỉa, cắt móng; dụng cụ xâu kim; 
dụng cụ đục số; dụng cụ kẹp vỡ quả hạch không làm bằng kim loại; dụng cụ để tách, mở 
con hàu; bộ dụng để chăm sóc bàn chân; dụng cụ diệt vật ký sinh trên cây; lưỡi dao cạo; 
dây mài dao cạo; dao cạo dùng điện hoặc không dùng điện; kéo; dụng cụ mài sắc; thìa; 
bình phun [dụng cụ cầm tay]; con dấu [dụng cụ cầm tay]; kẹp gắp đường miếng; dụng cụ 
mở đồ hộp không dùng điện; dụng cụ thái rau và thịt, dao thái rau và thịt, dụng cụ cắt rau 
và thịt, dụng cụ cắt lát rau và thịt và bộ phận kèm theo; dao phạt; kẹp ép thẳng tóc; kẹp 
uốn tóc; bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay; hộp đựng đồ cạo râu; cái nhíp để nhổ; muôi múc 
rượu; dụng cụ cắt lát trứng, không chạy điện; dụng cụ cắt lát pho mát [không chạy  điện]; 
dụng cụ cắt bánh pizza [không chạy điện]; dùi cui; dụng cụ làm xoăn lông mi; bộ đồ ăn 
(dao kéo, dĩa và thìa); bàn là; tất cả thuộc nhóm 8. 
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(531) A1.1.10 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.   (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, 

báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cứu hộ và giảng dạy; thiết bị để ghi, truyền và tái tạo âm 
thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi âm thanh/hình ảnh; đĩa CD, đĩa 
DVD và phương tiện ghi kỹ thuật số khác; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; 
máy đếm tiền, máy vi tính, thiết bị và máy vi tính xử lý dữ liệu; phần mềm máy vi tính; 
thiết bị dập lửa; bàn tính; thiết bị giảng dạy nghe nhìn; ắc quy; hộp ắc quy; thiết bị sạc ắc 
quy; ống nhòm; máy tính; máy ảnh, máy quay phim điện ảnh, và bộ phận và chi tiết đi 
kèm; ống kính cho máy ảnh; dụng cụ đo sức chứa; phim hoạt hình; máy cát-xét; dây xích 
đeo của kính mắt; phim điện ảnh [đã lộ sáng]; đồng hồ chấm công; đầu chạy đĩa com-pắc; 
đĩa com-pắc [nghe - nhìn]; đĩa com-pắc [bộ nhớ chỉ để đọc]; chương trình điều hành máy 
vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính; phần mềm máy vi tính [ghi sẵn]; máy in dùng 
với máy vi tính; kính áp tròng; hộp đựng kính áp tròng; thước đo của thợ may; chuông cửa 
dùng điện; thiết bị dịch thuật bỏ túi điện tử; máy dập lửa; phim, đã lộ sáng; thiết bị báo 
cháy; đèn chớp; khung cho phim ảnh dương bản; thiết bị điều chỉnh nhiệt; máy hát tự 
động; thấu kính quang học; dụng cụ cân thư; đai an toàn; phao cứu sinh; áo phao cứu 
sinh; bè cứu sinh; khóa điện; khóa và chìa khóa điện tử; phương tiện mang dữ liệu từ tính; 
thẻ mã hóa từ tính; thiết bị mã hóa từ tính; nam châm; kính lúp; máy, thiết bị và dụng cụ 
đo; mi-crô (micro); kính hiển vi; tín hiệu bằng đèn neon; máy vi tính xách tay dạng nhỏ 
(notebook); bút điện tử; máy quay đĩa hát; máy copy (thiết bị sao chụp); máy tính bỏ túi; 
thiết bị chiếu hình (máy chiếu); màn hình chiếu; máy thu thanh (rađiô); máy ghi đĩa; thiết 
bị điều khiển từ xa; thước [dụng cụ đo]; cân; thẻ thông minh [thẻ tích hợp]; bộ dò khói; ổ 
cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác; thiết bị ghi âm thanh; đĩa ghi âm thanh; 
thiết bị tái tạo âm thanh; thiết bị truyền âm thanh; hộp đựng kính mắt; gọng kính mắt; 
kính đeo mắt; kính râm; cầu dao điện; ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật 
nối điện]; máy thu băng; thiết bị điện thoại, thiết bị nhận, truyền điện thoại, dây điện 
thoại; kính viễn vọng; ti vi; thiết bị thu hình; thiết bị chỉ báo nhiệt độ; hệ thống phòng 
trộm, chạy điện; nhiệt kế; máy điều nhiệt; băng ghi hình, hộp đựng băng trò chơi viđêô; 
thiết bị ghi hình; băng viđêô; màn hình viđêô; đầu ghi viđêô; thiết bị xử lý văn bản; đĩa 
com- pắc ghi hình; đĩa đa năng kỹ thuật số (vi-đê-ô); đầu chạy đĩa com-pắc ghi hình và 
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đĩa đa năng kỹ thuật số (vi-đê-ô); thiết bị nghe nhìn với thiết hát đi kèm; khung giữ, túi 
mang, hộp đựng cho băng cát-xét âm thanh và hình ảnh, đĩa com-pắc, đĩa la-ze, đĩa ghi 
hình và đĩa đa năng kỹ thuật số (vi-đê-ô); miếng đệm con chuột máy vi tính; điện thoại, 
điện thoại không dây, điện thoại sử dụng vùng phủ sóng chia ô, điện thoại di động, và bộ 
phận, chi tiết và phụ kiện đi kèm; vỏ bọc hay bao điện thoại di động; máy nhắn tin, và bộ 
phận và chi tiết đi kèm; vỏ bọc hay bao máy nhắn tin; túi, vỏ bọc, hộp đựng, túi mang và 
đồ chứa điện thoại di động và máy nhắn tin; tai nghe vòng qua đầu; tai nghe nhét vào tai; 
tai nghe nhét vào tai và micrô/loa-micrô dùng với điện thoại di động; thiết bị báo cuộc gọi 
cho điện thoại, điện thoại di động và máy nhắn tin; mặt nạ che mắt để che ánh sáng; nhật 
ký điện tử; chuông báo động chạy điện; đầu đọc mã vạch; dụng cụ đo khí áp; máy con ve; 
máy con ve chạy điện; bộ xử lý trung tâm [bộ xử lý cho máy vi tính]; con chip [mạch điện 
siêu nhỏ tích hợp]; máy ghi thời gian [thiết bị ghi thời gian]; bàn phím máy vi tính; thiết 
bị bộ nhớ máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; bộ ghép nối âm thanh; bộ nối [thiết bị 
xử lý dữ liệu]; vật mang dữ liệu quang học; đĩa quang; đĩa từ; thiết bị lặn; mặt nạ của thợ 
lặn; bộ quần áo lặn; bảng thông báo điện tử; bút điện tử [bộ hiển thị hình ảnh]; dây nhỏ 
đeo kính mắt; thị kính; tấm che chống chói mắt; máy fax; bộ lọc [nhiếp ảnh]; đĩa mềm; 
băng để lau đầu đọc [máy ghi âm]; dụng cụ đo độ ẩm; mạch tích hợp; thiết bị liên lạc; 
giao diện [cho máy vi tính]; máy lập hóa đơn; nắp che thấu kính; thiết bị băng từ [cho 
máy tính]; băng từ; thìa để đo; dụng cụ đếm nhịp khi tập chơi nhạc; bộ vi xử lý; mô-đem; 
máy đếm và phân loại tiền; màn hình [phần cứng máy vi tính]; công cụ giám sát [chương 
trình máy vi tính]; chuột máy vi tính [thiết bị xử lý dữ liệu]; sợi quang [dây dẫn tia sáng]; 
kính quang học; vật dùng quang học; thấu kính quang học; đồng hồ đo thời gian đỗ xe; 
thước đo góc [dụng cụ đo]; bộ thiết bị điện báo vô tuyến; bợ thiết bị điện thoại vô tuyến; 
máy quét [thiết bị xử lý dữ liệu]; chất bán dẫn; phim dương bản [nhiếp ảnh]; dải băng ghi 
âm thanh; thiết bị khử từ cho băng từ; dây điện báo; thiết bị điện báo; máy telex; máy 
phóng đại chữ; máy chữ điện báo; thiết bị phân phối vé; thiết bị truyền phát [viễn thông]; 
bộ máy phát [viễn thông]; dụng cụ đo chân không; điện thoại có hình; bộ báo hiệu bằng 
còi; phao bơi nhằm mục đích cứu hộ; nút lỗ tai cho thợ lặn; đồng hồ cát; kính bảo hộ cho 
thể thao; mũ bảo hiểm cho thể thao; thiết bị dẫn đường cho xe cộ [máy vi tính trên xe cộ]; 
chương trình trò chơi trên máy vi tính; máy nhịp (âm nhạc); ấn phẩm điện tử [có thể tải 
về]; chương trình máy tính [phần mềm có thể tải về]; máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá 
nhân; vệ tinh nhân tạo dùng cho mục đích khoa học; giá đỡ cổ tay khi sử dụng máy vi 
tính; dây đeo cho điện thoại di động; giá đỡ cho điện thoại di động; hình dán cho điện 
thoại di động; đầu cột ăng-ten cho điện thoại di động; mạch điện tử và bộ nhớ chỉ đọc 
(CD-ROMS) giúp ghi chương trình chạy tự động khi dùng dụng cụ âm nhạc điện tử; máy 
dịch thuật bỏ túi điện tử; máy nghe nhạc cầm tay; tập tin (file) hình ảnh có thể tải về; tập 
tin (file) âm nhạc có thể tải về; nhạc chuông có thể tải về cho điện thoại di động; đầu chạy 
đĩa DVD; thiết bị ứng dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS); ổ USB nhanh (USB flash 
drive); ổ đĩa cho máy vi tính; máy vi tính xách tay (laptop); đèn đi ốt phát quang [LED]; 
miếng đệm di chuyển con chuột máy vi tính; thiết bị bảo hộ dùng cho cá nhân phòng 
chống tai nạn; mặt nạ bảo hộ; dây đeo dùng cho điện thoại sử dụng vùng phủ sóng chia «; 
la bàn; đường nối điện; vỏ bọc cho ổ cắm điện cố định; bảng điều khiển phân phối [điện] ; 
bộ sử dụng điện thoại không dùng tay; ống vòi rồng chữa cháy; miệng ống vòi rồng chữa 
cháy; chương trình trò chơi cho máy trò chơi vi-đê-ô dùng đồng (tiền) xu để chơi; chương 
trình trò chơi cho máy trò chơi vi-đê-ô gia đình; thiết bị hỗ trợ cá nhân số hóa; nút tai để 
bơi; pin năng lượng mặt trời; máy vi tính đạng bảng; máy chụp ảnh/quay phim kỹ thuật 
số, phần mềm trò chơi máy vi tính dùng trên điện thoại di động và điện thoại sử dụng 
vùng phủ sóng chia ô (cell phone); tất cả thuộc nhóm 9.  
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(531) A1.1.10 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.   (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan
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(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng; đồ trang sức; đồ giả trang sức; đá quý; 

đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; ghim cài [đồ trang sức]; dây chuyền [đồ trang sức]; đồ 
nữ trang rẻ tiền; tiền xu; đồ lưu niệm, cụ thể là huy chương và tiền xu; khuy măng sét; hoa 
tai; dây vàng (đồ trang sức); đồ trang sức làm bằng vàng giả (đồ trang sức); hộp đựng 
châu báu; hộp đựng đồ trang sức; vòng cổ; ghim (đồ trang sức); ghim cài ve áo; nhẫn; 
tượng và tượng nhỏ bằng kim loại quý; kẹp calavát; đồng hồ, đồng hồ đeo tay và các phần 
và các bộ phận của chúng; dây đồng hồ đeo tay, quai  đồng hồ đeo tay, xích đồng hồ đeo 
tay; hộp đựng đồng hồ đeo tay; đồng hồ bấm giờ; đồ trang trí (đồ trang sức); ghim trang 
trí, ghim calavát; huy chương; vòng đeo khoá, đồ nữ trang rẻ tiền và dây đeo đồng hồ; 
xích đeo khoá và hộp đựng khoá bằng kim loại quý và/hoặc bằng đá quý; mặt dây chuyền; 
vòng tay [đồ trang sức]; hộp đựng đồng hồ đeo tay [để bày]; hộp đựng đồng hồ; đồng hồ 
và đồng hồ đeo tay chạy điện; đồng hồ mặt trời; kim cương; đồ giả nữ trang; đá bán quý; 
tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý; đồng hồ báo thức; khuy măng sét viền tay áo; 
ghim cổ cồn (ghim calavát); tượng [tượng nhỏ] bằng kim loại quý; mác làm bằng kim loại 
quý; đồ trang trí giày bằng kim loại quý; cúp (cúp phần thưởng) làm bằng kim loại quý; 
khiên tưởng niệm (đồ trang trí) làm bằng kim loại quý; tất cả thuộc nhóm 14. 

 

 
(210) 4-2013-25766 (220) 04.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.   (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 
Japan 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, bìa cứng và sản phẩm làm từ những nguyên liệu này, không thuộc các 

nhóm khác; ấn phẩm in; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; chất dính dùng 
cho văn phòng phẩm hay gia dụng; dụng cụ và vật liệu của nghệ sỹ; chổi sơn; máy đánh 
chữ và đồ dùng văn phòng; vật liệu dùng để hướng dẫn và giảng dạy; chất dẻo để bao gói 
(không thuộc các nhóm khác); chữ in; bản in đúc; lịch, sách, ca-ta-lô, bưu thiếp, áp phích 
quảng cáo, ấn phẩm định kỳ, xuất bản phẩm in, báo và tạp chí; thiệp chúc mừng; dụng cụ 
viết; con dấu bằng cao su; con tem và con dấu; miếng đệm dùng để đóng con dấu, hộp 
mực dấu; tập anbom ảnh; miếng lót bằng giấy để làm khung tranh, ảnh hoặc ảnh chụp; giá 
vẽ của họa sỹ; giá đựng ảnh chụp; mực; giấy ăn, giấy vệ sinh, khăn giấy để tẩy trang; 
khăn lau bằng giấy; tấm lót và miếng lót bằng giấy hoặc bìa cứng; giấy gói, giấy bọc và 
nguyên liệu dùng để bao gói; màu nước của họa sỹ; phiên bản đồ họa, chân dung; tờ in 
thạch bản; bút, bút chì, bút mực, bút bi; ngòi bút; ống cắm bút; ống cắm bút chì; lõi cho 
bút và dụng cụ viết; ruột bút chì; bút chì màu, bút sáp màu; hộp đựng bút và bút chì; cái 
gọt bút chì; máy gọt bút chì; cái kẹp giấy; cái chặn giấy; ghim cài giấy, đinh ấn để đính 
giấy vẽ vào bàn vẽ; bút màu; bút màu và hồ dán dùng cho văn phòng phẩm và gia dụng; 
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giấy bồi; khay và giá khay đựng tài liệu; cái đựng công văn; vật dụng mở tài liệu; băng 
dính và bộ phân phối băng đính; vật liệu, bảng, bút và dụng cụ để vẽ; hộp dụng cụ để vẽ; 
tập an-bom đựng tem và tiền xu; túi và phong bì; giấy thấm; vật dụng chăn giữ sách 
không bị đổ, vật dụng đánh dấu sách; vật dụng đánh dấu trang sách; giá nhỏ chia ngăn để 
đựng văn phòng phẩm; vải bạt để vẽ tranh; sổ tay; sổ ghi nhật ký; tập xếp giấy tờ/tài liệu 
(file); tập giấy viết, tập giấy ghi nhớ, giấy viết; giấy vẽ; hộp đựng đồ viết; phấn, bảng, 
bảng dán áp phích quảng cáo; bìa bọc hộ chiếu; bìa bọc quyển séc; băng đàn hồi; tranh; 
khuôn tô màu; vật phẩm tẩy xóa, cái tẩy, chất lỏng để tẩy xóa; vật dụng mở tài liệu chạy 
điện cho văn phòng; tờ giấy in sẵn khuông nhạc; bảng lau; đồ trang hoàng và trang trí làm 
bằng giấy và/hoặc bìa cứng; khăn giấy; khăn ăn bằng giấy; túi đựng đồ ăn trưa bằng giấy 
hoặc chất dẻo (dùng để bao gói); hòm và hộp bằng bìa cứng; sách tô màu; tập xếp báo cáo 
(file); giấy làm bìa sách; sổ tay bỏ túi; bút dạ; dây treo sách; bộ bút chì ruột đen; bộ bút 
chì màu; thước kẻ; giấy lót để viết; sổ ghi tay; cái kẹp; cái dập ghim; cái cắt băng; biển 
báo bằng giấy hoặc bìa cứng; thiết bị cắt vụn giấy dùng cho văn phòng; máy và thiết bị 
phủ/tráng chất dẻo dùng cho văn phòng; thiết bị đóng dán bảo vệ niêm phong bằng nhiệt 
chạy điện cho tài liệu và ảnh chụp dùng cho văn phòng; cái đựng thẻ làm bằng giấy hoặc 
chất dẻo và hộp đựng thẻ làm bằng giấy hoặc chất dẻo; đồ trang trí bằng giấy cho hộp 
đựng đồ ăn trưa hoặc thực phẩm; tập anbom; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất 
dẻo, để bao gói; bìa cặp để kẹp tài liệu; hộp bằng bìa cứng hoặc giấy; vật dụng giữ và hộp 
đựng dấu và con dấu; truyện tranh; com pa để vẽ; băng giấy và thẻ giấy để ghi chương 
trình máy tính; giấy sao chụp [văn phòng phẩm]; chất lỏng để xóa [đồ dùng văn phòng]; 
tập [file] đựng tài liệu; bao ngón tay [đồ dùng văn phòng]; cờ [bằng giấy]; dụng cụ gập 
giấy [đồ dùng văn phòng]; bìa cứng đã gập bằng giấy; băng phết gôm; khăn tay bằng 
giấy; thẻ thư mục; băng mực; bìa bọc sách bằng giấy; nhãn, không bằng vải; bản đồ; thiệp 
chúc mừng có nhạc; bản tin; tập giấy viết [văn phòng phẩm]; hộp màu vẽ [đồ dùng trong 
trường học]; sách mỏng; máy hủy giấy [dùng cho văn phòng]; ống đựng ruột bút chì; tem 
thư; giấy dính; khăn ăn bằng giấy; đinh ấn; vé; băng máy chữ; máy đánh chữ [dùng điện 
hoặc không dùng điện]; giấy bọc; bút lông để viết; phấn viết; bảng viết; bìa [văn phòng 
phẩm]; bìa bọc bằng giấy cho chậu trồng hoa; dụng cụ cắt giấy [đồ dùng văn phòng]; yếm 
bằng giấy; túi dùng để nấu ăn bằng lò vi song; cái lọc cà phê bằng giấy; cuốn sách nhỏ; 
mẫu thêu; dao dọc giấy [đồ dùng văn phòng]; khăn trải bàn bằng giấy; dải tràn bàn ăn 
bằng giấy; biển hiệu bằng giấy hoặc bìa cứng; thẻ cho phiếu thư mục; tập giấy; hình dán 
cho điện thoại di động; tranh vẽ, có khung hoặc không có khung; khăn lau bằng giấy; 
giấy vệ sinh; thiết bị ép dẻo tài liệu dùng cho văn phòng; hộp đựng mũ bằng bìa cứng; 
thiết bị dán nhãn bằng tay; bút đánh dấu; khay đựng màu vẽ; chổi sơn; bút lông dùng cho 
họa sỹ; tẩy cho bảng viết; giấy xuan dùng để vẽ và viết thư pháp Trung Quốc; bút chì bấm 
(có thể thay ruột chì); tất cả thuộc nhóm 16. 
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(511)   Nhóm 18: Da và giả da; da động vật; rương, hòm, vali và túi du lịch; ô, lọng và gậy 
chống; roi, bộ yên cương và đồ yên cương; túi, ví tiền, ví, hộp, hành lý, túi hay bao nhỏ 
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bằng da; cặp da; ba lô đeo vai; túi quần áo để đi du lịch; túi đi chợ; dải da; dây đeo vai 
bằng da; dây đai bằng da; gậy; ví đựng thẻ [ví đựng tiền]; vòng cổ cho động vật hoặc vật 
nuôi trong nhà; hộp đựng khoá bằng da; dây làm bằng da hoặc giả da; ví đựng đồ trang 
điểm (ví rỗng); rọ bịt mõm; túi đeo vai cho học sinh; quai đeo da; tay cầm vali; vali; bộ đồ 
du lịch bằng da; vali du lịch; vỏ bọc ô; cán ô; gậy chống có thể mở ra làm ghế ngồi; dây 
đai buộc hành lý; túi đi biển; cặp dẹt bằng da đựng tài liệu; hộp và hòm, bằng da hoặc giả 
da; túi xách tay; dây đeo bằng da; gậy leo núi; cặp chứa các vật dụng âm nhạc; túi lưới đi 
chợ; ba lô; cặp học sinh; túi đựng đồ nghề bằng da hoặc giả da [túi rỗng]; vali nhỏ; túi 
săn; túi, phong bì và túi nhỏ bằng da để bao gói; tấm phủ đồ đạc bằng da hoặc giả da; 
khung túi cầm tay; cái địu để địu trẻ sơ sinh; túi đi chợ có bánh xe; túi thể thao; quần áo 
cho vật nuôi; ruột động vật để làm xúc xích; dây đeo và túi đeo để giữ trẻ em; tấm phủ 
cho động vật; dây buộc, dây dắt và yên cho vật nuôi và động vật; khung túi cầm tay; tất cả 
thuộc nhóm 18.  
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(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà, gương soi, khung tranh; đệm lót hơi; đệm hơi; gối hơi; túi 
ngủ; tấm rèm bằng hạt cườm để trang trí; phụ kiện lắp ráp giường, không bằng kim loại; 
đồ dùng cho giường [trừ đồ vải]; giường ngủ cho vật nuôi trong nhà; thùng, không bằng 
kim loại; nắp chai, không bằng kim loại; giá nhiều ngăn để chai lọ; nút chai bằng lie; chìa 
khoá dạng thẻ bằng chất dẻo [không mã hoá]; tủ có ngăn kéo; chuông gió; móc treo quần 
áo không bằng kim loại; mắc áo; móc áo không bằng kim loại; giá treo áo; đồ chứa đựng, 
không bằng kim loại (để lưu kho, vận chuyển); vật dụng giữ rèm; móc rèm; thanh ray cho 
rèm; vòng treo rèm; thanh treo rèm; con lăn cho rèm; cái móc màn; nệm; bộ chia khăn, 
đặt cố định, không làm bằng kim loại; cũi cho vật nuôi; phụ kiện lắp ráp cho giường, đồ 
đạc trong nhà, cửa; khung thêu; quạt dùng cho cá nhân [không chạy điện]; tượng bằng gỗ, 
sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; màn chống nóng; bệ chậu hoa; giá để hoa; giá treo mũ; ghế 
cao cho trẻ em; số nhà, không bằng kim loại, không phản quang; hộp làm ổ cho vật nuôi; 
tấm nhận dạng, không bằng kim loại; tủ thư mục; khung tập đi cho trẻ em; tấm đệm cho 
cũi đẩy của trẻ em; đồ vật bơm hơi dùng cho quảng cáo; hộp thư, không bằng kim loại 
hoặc công trình xây; giá để thư; giá để tạp chí; đệm; thùng đựng bằng chất dẻo; gối; giá 
để bát đĩa; giá để cốc; biển đăng ký, không làm bằng kim loại; biển hiệu bằng gỗ hoặc 
chất dẻo; cán của dụng cụ cầm tay, không làm bằng kim loại; khay không làm bằng kim 
loại; đồ đan lát làm từ cây liễu gai; khung ảnh và tranh; dải viền trang trí bằng chất dẻo 
và/hoặc bằng gỗ dùng với phụ kiện gá lắp cửa sổ; đồ trang hoàng và đồ trang trí cho cửa 
sổ hoặc cửa ra vào làm bằng hoặc làm từ chất dẻo, sáp, gỗ, lie, lau, sậy, cói, sừng, xương, 
ngà voi, xương cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biển và thế phẩm của các vật liệu này; cái 
kẹp bịt kín cho túi; gối tựa đầu bơm hơi; đồ trang trí bằng chất dẻo cho thực phẩm hay 
hộp đựng đồ ăn trưa; hộp treo hay giữ chìa khóa; tủ đựng thuốc; vòng đeo chìa khóa và 
dây xích đeo chìa khóa, không bằng kim loại; cái chèn cửa; ghế bành; giỏ, không bằng 
kim loại; giường; ghế dài [đồ đạc]; hộp bằng gỗ hay chất dẻo; đồ gỗ mỹ thuật; tủ có ngăn 
chia; bàn để máy tính có bánh xe [đồ đạc]; thùng bằng gỗ hoặc chất dẻo; ghế ngồi; hòm 
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đựng đồ chơi; nút bằng lie; vật dụng che phủ quần áo [để cất giữ, lưu kho]; nôi cho trẻ 
em; mành tre; ghế xếp; bàn làm việc; quầy ăn di động [đồ đạc]; cái tựa đầu [đồ đạc]; bảng 
treo chìa khóa; giá sách thư viện; tủ có khóa; khóa [không dùng điện], không bằng kim 
loại; ma-nơ-canh; giá [đồ đạc]; giá cưa; đồ đạc trường học; ghế; ghế sofa; bàn; bàn dọn đồ 
uống trà có bánh xe; xe đẩy dọn trà; xe đẩy tay dùng cho máy tính [đồ đạc]; giá để «; 
giường cũi của trẻ em; tủ đựng chén bát; bảng niêm yết; xi phông cho ống tiêu nước [van], 
bằng chất dẻo; bàn trang điểm; ghế để chân và ghế đẩu; hòm mây đựng thực phẩm [rổ, 
giỏ]; móc không bằng kim loại cho giá mắc quần áo; thang bằng gỗ hoặc chất dẻo; tủ 
đựng thuốc; miếng lót có thể tháo ra được cho bồn rửa; biển tên, không bằng kim loại; 
biển số, không bằng kim loại; cọc móc và móc (chốt trụ) (không bằng kim loại); cũi đẩy 
cho trẻ em; thanh gỗ cho mèo cào chân; giá kệ; mành che cửa sổ bên trong nhà [mành che 
nắng] [đồ đạc]; tác phẩm nghệ thuật, bức tượng nhỏ và bức tượng và đồ trang trí/trang 
hoàng nhỏ làm bằng gỗ, li-e, lau, sậy, cói, sừng, xương, ngà voi, xương cá voi, vẩy, hổ  
phách, xà cừ, bọt biển và thế phẩm của các vật liệu này, hoặc làm bằng sáp, thạch cao 
hoặc chất dẻo; nắp chai; hộp thuốc [gỗ, chất dẻo]; mành che cửa sổ trong nhà; mành che 
cửa sổ trong nhà (đồ nội thất); tấm lót dùng để thay đồ cho trẻ em; bệ dùng để thay đồ 
cho trẻ em; túi ngủ đi cắm trại; giường ngủ cho vật nuôi; khóa, không bằng kim loại, cho 
xe cộ; giá để tạp chí; thẻ khoá bằng nhựa [không mã hoá]; khay, không bằng kim loại; 
tấm lót cho cũi đẩy của trẻ em; tay nắm cửa, không bằng kim loại; tất cả thuộc nhóm 20. 
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(511)   Nhóm 21: Vật dụng và đồ chứa đựng cho mục đích gia dụng hoặc nhà bếp; lược và miếng 

bọt biển; bàn chải (không kể bút lông); vật liệu làm bàn chải; đồ để lau dọn; sợi thép rối; 
thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng); đồ thủy tinh được sơn 
vẽ, đồ sứ để chứa đựng và đồ bằng đất nung để chứa đựng; chậu tắm cho trẻ em [có thể 
mang đi được]; rổ, dùng trong gia đình; ca; lồng chim; dụng cụ khuấy trộn không chạy 
điện cho mục đích gia dụng; ván để là; vật để xỏ giày; vật dụng mở nút chai; nút chai làm 
bằng/từ gốm, sứ Trung Quốc, thủy tinh, pha lê, đất nung, đất sét và sứ; chai lọ; bát; hộp xà 
phòng; thớt dùng để cắt bánh mỳ; xô; bộ đồ uống rượu [khay để phục vụ]; chuồng cho vật 
nuôi; khuôn bánh ngọt; khuôn bánh quế; vật dụng tắt nến; vòng trang trí chân nến; giá đỡ 
nến; hộp đựng kẹo; hộp đựng lược; đồ trang trí bằng sứ, đồ sứ; đũa; giá treo quần áo 
[hong khô]; khung căng quần áo; giẻ lau để làm sạch; cái lót cốc; thìa khuấy rượu cốc-tai; 
cái lọc cà phê; cối xay cà phê thao tác bằng tay; bình pha cà phê không dùng điện; bộ đồ 
uống cà phê; ấm pha cà phê không dùng điện; lược dùng điện; lược cho động vật; túi để 
đựng và phun kem phủ lên bề mặt bánh kẹo; khuôn dùng cho nhà bếp; nồi nấu ăn; cái 
xiên để nướng; xô đựng đá lạnh; vật dụng giữ lạnh mang đi được; dụng cụ làm lạnh thực 
phẩm có chứa chất lỏng trao đổi nhiệt dùng cho mục đích gia dụng; dụng cụ xoắn mở nút 
chai; dụng cụ mỹ phẩm; nắp đậy đĩa; tấm phủ cho chậu hoa; bát đĩa bằng sành; cốc; thớt 
để cắt dùng cho nhà bếp; bình thon cổ; chảo rán không dùng điện; đĩa đựng xà phòng; bộ 
phân phối xà phòng; bình đựng nước, cốc để uống, máng uống nước cho vật nuôi, bình để 
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uống; giàn phơi đồ đã giặt; thùng rác; cốc đựng trứng; máng đựng thức ăn gia súc; chậu 
hoa; dụng cụ bắt ruồi; găng tay dùng cho mục đích gia dụng; cốc nhỏ có chân; cái nạo; vỉ 
nướng không dùng điện; thùng chứa cách nhiệt; vật dụng hâm nóng bình sữa không dùng 
điện; giá đỡ cho cây và hoa (để bày biện, sắp xếp); nồi lẩu không dùng điện; xô đựng đá; 
khuôn làm đá viên; vỏ bọc ván để là; bình; ấm đun nước không dùng điện; giá đỡ dao; tay 
nắm bằng sứ; khay tròn có nhiều ô; bộ đồ để uống rượu; hộp đựng đồ ăn trưa; giá đỡ bảng 
thực đơn; hộp thiếc bảo quản thực phẩm; thìa trộn; giẻ lau sàn; vật dụng giữ khăn ăn; 
vòng đánh dấu khăn ăn; miệng vòi dùng cho bình tưới (dạng tia); vật dụng làm sạch dạng 
tấm/miếng; chảo không dùng điện; đĩa giấy; dụng cụ cắt bánh; cối xay hạt tiêu; lư đốt 
xông hương nước hoa, hương thơm, tinh dầu và nước thơm; bình xịt nước hoa; bình phun 
nước hoa; giỏ đồ dùng khi đi dã ngoại; con lợn tiết kiệm; nắp bình; ấm; nồi áp suất không 
dùng điện; thùng bỏ rác; lọ rắc muối; lọ rắc tiêu; chảo có thân dạng nồi không dùng điện; 
đĩa nhỏ; muỗng để múc; nùi để cọ rửa; chổi cạo râu; vật dụng giữ dáng cho áo sơ mi; bàn 
chải giày; vật dụng đón giày; cốt giày; cái sàng; thiết bị hấp thụ khói thuốc dùng cho mục 
đích gia dụng; giá giữ xà phòng; bát đựng xúp; bộ đựng đồ gia vị; giá để bọt biển; bọt 
biển cho mục đích gia dụng; giá để chổi cạo râu; tượng bằng sứ, sành hoặc thủy tinh; 
tượng nhỏ bằng sứ, sành hoặc thủy tinh; vật dụng để lọc dạng lưới; ống phun để tưới hoa 
và cây; cốc vại; quả cầu lọc để pha trà; hộp đựng trà; cái pha trà; bộ đồ uống trà; ấm trà; 
bàn chải vệ sinh; hộp đựng đồ trang điểm; giá để giấy vệ sinh; bọt biển dùng để vệ sinh; 
vật dụng phân phát giấy vệ sinh; dụng cụ dùng để vệ sinh; bàn chải đánh răng; bàn chải 
đánh răng, chạy điện; hộp đựng tăm; tăm; giá và vòng treo khăn tắm; thùng để rác; khay 
rải ổ cho vật nuôi; khay cho mục đích gia dụng; giá ba chân (đồ dùng trên bàn); vật dụng 
để treo và giữ phẳng cho quần; vật dụng giữ phẳng quần; bình đựng chất lỏng; hộp đựng 
đồ trang điểm (có đồ bên trong); hũ; khuôn bánh quế và bánh kếp, không dùng điện; 
khuôn dùng để nấu ăn và nướng bánh, không dùng điện; ván giặt; chậu giặt; bình tưới; 
dụng cụ để tưới cây; dụng cụ đánh xi giày; tác phẩm nghệ thuật bằng sứ, sành hoặc thủy 
tinh; đồ trang trí cho cửa sổ hoặc cửa ra vào làm bằng/từ gốm, sứ Trung Quốc, thủy tinh, 
pha lê, đất nung, sành hoặc sứ; hộp và đồ đựng thực phẩm; bẫy chuột; chỉ nha khoa; dây 
đeo/đai cho hộp đựng đồ ăn trưa và đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng hoặc nhà 
bếp; đồ đựng hương liệu và chất thơm; chai làm lạnh; hộp đựng bằng thủy tinh; chổi; vật 
dụng để chải; đĩa đựng bơ; nắp đậy đĩa bơ; vạc để nấu; dụng cụ lau chùi [vận hành bằng 
tay]; cái kẹp phơi quần áo; hộp giữ lạnh mang đi được, không dùng điện; lọ đựng bánh 
qui; dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; bàn chải lông mày; bàn chải đánh giày dép; chảo 
rán sâu lòng không dùng điện; phễu để rót; găng tay làm vườn; bình thót cổ bằng thuỷ 
tinh [đồ chứa đựng]; bình cách nhiệt; nùi bông để thoa phấn; dụng cụ lắc, trộn; bộ lọc trà, 
không bằng kim loại quý; vải lót và tấm khăn sử dụng nhiều mục đích dùng trong nhà 
hoặc nhà bếp; dụng cụ đánh kem, cái chày không dùng điện; đồ chứa bằng kim loại để 
làm đá và đồ uống ướp lạnh; dụng cụ cắt bánh qui; lọ nhỏ đựng đồ gia vị, giá để lọ gia vị; 
khăn lau bụi; bình lắc pha đồ uống cốc-tai; hộp đựng phấn bỏ túi; hộp đựng thuốc; vỏ bọc 
hộp đựng khăn giấy bằng gỗ, hoặc chất dẻo; giá để bàn chải đánh răng; dụng cụ cầm tay 
gắn chỉ nha khoa; đồ chứa đựng dùng trong gia đình; dụng cụ cho mục đích gia dụng và 
dùng trong gia đình; bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn]; ấm pha cà phê, không chạy điện; đồ 
chứa đựng dùng trong nhà bếp; vật dụng giữ khăn ăn; vòng đánh dấu khăn ăn; bộ đồ ăn, 
không phải dao, dĩa và thìa; hộp và hộp đựng cho mục đích gia dụng hoặc dùng trong gia 
đình; hộp đựng thuốc [gỗ, chất dẻo]; dụng cụ tẩy trang; ống hút để uống; dụng cụ khử 
mùi dùng cho cá nhân; giỏ đựng giấy rác; bát (bát to); cốc vại uống bia; thùng chứa cách 
nhiệt; bể cá trong nhà; vỏ bọc giữ ấm và/hoặc trang trí cho bình trà; thiết bị điện để thu 
hút và diệt trừ côn trùng; bùa may mắn; tất cả thuộc nhóm 21. 
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(511)   Nhóm 24: Vải dệt và đồ làm bằng vải dệt, vải không xếp vào các nhóm khác; khăn tay 
bằng vải; khăn ăn (bằng vải); khăn trải bàn không làm bằng giấy; tấm phủ giường; băng 
rôn; vải lanh choàng sau khi tắm; vải lanh trải giường, khăn trải giường; chăn đắp trên 
giường; mành bằng vải dệt; vải; hàng dệt phủ đồ đạc; tấm phủ đồ đạc bằng chất dẻo; vải 
phủ đệm; màn che ở cửa ra vào; vải giả da động vật; khăn tắm; cờ (không làm bằng giấy); 
găng tay lau dọn trong phòng tắm hay nhà vệ sinh; vải lanh dùng trong gia đình; nhãn 
[bằng vải]; khăn để tẩy trang (bằng vải); vải lót đĩa ở bàn; cái phủ nệm; găng hở ngón để 
lau rửa; màn; màn cửa bằng vải dệt; cái bọc gối; vật liệu bằng chất dẻo [thay thế cho vải]; 
mÒn đắp; mÒn du lịch; tấm vải [vải dệt thành tấm]; vải liệm; lụa; vải lụa; túi ngủ (chăn có 
hai lớp); khăn trải bàn bằng vải lanh; vải lót dưới đồ nóng để bảo vệ mặt bàn; thảm dệt để 
treo tường; vải bọc đồ đạc; đồ dệt để treo tường; bộ đồ giường; tấm phủ bằng vải cho cái 
đựng khăn ăn hay khăn lau; cái bọc quả đấm ở cửa ra vào bằng vải; cái phủ bệ toa-lét 
bằng vải; cái phủ nắp bồn cầu bằng vải; dụng cụ giữ màn hay dây kéo màn sang hai bên 
bằng vải dệt; cái lót cốc [khăn lót bằng vải lanh]; vải bông; khăn phủ giường [khăn trải 
giường]; vải để dệt; khăn mặt bằng vải dệt; vải nỉ; vải len tuyết xoăn; vải làm từ sợi gai 
dầu; khăn trải bàn [không làm bằng giấy]; vải nhung; vải len hay vải có pha len; khăn dệt  
để tẩy trang; vải dệt phủ hộp đựng khăn giấy; vải phủ nắm đấm ở cửa ra vào; vải phủ chai 
đựng thức ăn cho động vật nuôi; nhãn ghi tên (làm bằng các vật liệu thuộc nhóm này); 
nhãn được dệt; túi bằng vải hoặc lụa để trang trí; tấm phủ nắp bồn cầu bằng vải; khăn tắm 
bằng vải; vải lanh để làm tã lót. 
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(511)   Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi và vật để chơi; búp bê; đồ chơi bằng vải nhung; gấu bông; đồ 
chơi là nhân vật và bộ đồ chơi; bóng và bóng bay; đồ trang trí và vật trang trí cho cây 
thông Nô-en (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo); đồ vật thích hợp cho các buổi tiệc; xe cộ đồ 
chơi; xe cộ chạy điện đồ chơi; ván lướt sóng; ván trượt tuyết; giày trượt có bánh lăn; giày 
trượt băng; ván trượt; đệm lót bảo vệ hay vật dụng bảo vệ cho thể thao và trò chơi; súng 
hơi ngắn [đồ chơi]; bàn chơi cờ thỏ cáo; bóng cho trò chơi; quả chuông cho cây thông Nô-
en; bóng bi-a; bàn bi-a; gạch xây dựng [đồ chơi]; bàn cờ trò chơi; kẹo nổ [pháo giấy dùng 
trong lễ giáng sinh]; giày cao cổ gắn lưỡi trượt; máy móc và thiết bị chơi bow-ling; đồ 
chơi xây dựng; giá giữ nến cho cây thông Nô-en; bàn cờ; bộ cờ Dame [trò chơi]; trò chơi 
cờ; bàn cờ; cây thông Nô-en bằng vật liệu tổng hợp; giá đỡ cho cây thông Nô-en; thiết bị 
để làm ảo thuật; kẹo nổ [đồ chơi pháo hoa]; cốc đựng xúc xắc; phi tiêu; xúc xắc; giường 
cho búp bê; quần áo cho búp bê; nhà cho búp bê; phòng ở của búp bê; cờ đôminô; bàn 
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chơi cờ đam; cờ đam [trò chơi]; quả tạ tập thể dục; vật dụng bảo vệ khuỷu tay [dụng cụ 
thể thao]; dụng cụ tập luyện [dây chun kéo]; đồ để cưỡi ngựa; bình bú sữa cho búp bê; 
lưỡi câu; đồ câu cá; chân nhái để bơi; phao câu; đĩa bay [đồ chơi]; trò chơi tự động; gậy 
cho trò chơi; thiết bị cho trò chơi; máy trò chơi viđêô; trò chơi dễ mang đi với màn hình 
tinh thể lỏng; máy trò chơi viđêô có mái vòm; túi đựng vật dụng đánh gôn; gậy đánh gôn; 
găng tay đánh gôn; găng tay cho trò chơi và thể thao; trò đánh lửa [trò đùa nhả]; ống cuộn 
dây diều; diều; vật dụng bảo vệ đầu gối [dụng cụ thể thao]; bài mạt chược; hòn bi cho trò 
chơi; con rối; mặt nạ để diễn trên sâu khấu; mặt nạ đồ chơi; vật di động [đồ chơi]; mô 
hình thu nhỏ của xe cộ; vật dụng kỳ quặc cho các bữa tiệc, buổi khiêu vũ [đồ vật thích 
hợp cho buổi tiệc]; đệm lót bảo vệ [bộ phận của trang phục thể thao]; trò chơi trong nhà; 
ngòi nổ [đồ chơi]; đồ chơi súng ngắn; bóng để chơi; con rối bù nhìn; vợt; cái lúc lắc [đồ 
chơi]; trò chơi vòng; ngựa gỗ bập bênh (đồ chơi); ván trượt có bánh lăn; ván trượt có gắn 
buồm; ván trượt tuyết; xe trượt tuyết [dụng cụ thể thao]; cầu trượt [đồ chơi của trẻ em]; 
bong bóng xà phòng [đồ chơi]; con quay [đồ chơi]; ván nhún [dụng cụ thể thao]; xe đạp 
đặt cố định để tập luyện thể dục; bể bơi [đồ chơi]; chân có màng để bơi [chân nhái]; cái 
đu; bàn để đánh bóng bàn; đồ chơi cho vật nuôi trong nhà; ván lướt sóng; đồ chơi khi bơi, 
cho trò chơi, môn thể thao và các hoạt động dưới nước; bóng chơi trên bãi biển; máy giải 
trí, tự động và vận hành khi bỏ xu vào; túi đặc biệt thiết kế cho ván trượt tuyết và ván lướt 
sóng; thẻ chơi bài; vợt bắt bướm; bài lá; hoa giấy để ném trong lễ hội; giầy trượt pa-tanh; 
trò chơi ghép hình; kính vạn hoa; cột buồm cho ván trượt có gắn buồm; vợt hứng cá dùng 
cho người đi câu; xe cộ đồ chơi điều khiển bằng sóng vô tuyến; bánh xe quay của trò chơi 
Rulet; quả cầu tuyết; giày đi tuyết; bài Nhật Bản; áo phao; phao bơi; phao để tắm và bơi; 
dụng cụ nổi để bơi; phao tập bơi; đồ vật thích hợp cho các bữa tiệc bằng giấy; máy trò 
chơi viđêô có mái vòm; thiết bị rèn luyện thể hình; phỉnh dùng để đánh bạc; đồ chơi bằng 
vải nhung; thẻ cào để chơi xổ số; bộ mô hình thu nhỏ [đồ chơi]; máy chơi trò chơi 
Pachinko; bể bơi [đồ chơi]; máy có khe đút xu [máy đánh bạc].   
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(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, cacao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê; bột mỳ và 
sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì và bánh kẹo, kem; mật ong, mật đường (để làm 
thực phẩm); men, bột nở; muối, tương hạt cải; dấm và nước xốt; gia vị; kem lạnh; bánh 
bích quy; bột để làm bánh; đồ trang trí bánh ngọt có thể ăn được; hương liệu không phải 
là tinh dầu để làm bánh; bánh làm từ bột gạo; mứt và kẹo; sôcôla; đồ uống sôcôla có sữa; 
đồ uống trên cơ sở sôcôla; kẹo để trang trí cây Nô-en; đồ uống cacao có sữa; sản phẩm 
cacao; đồ uống trên cơ sở cacao; đồ uống cà phê; hương liệu cà phê; hỗn hợp và chất thay 
thế cho cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh bao, bánh quy dẹt; bỏng ngô; bánh bột 
ngô nướng; kem lạnh (có thể ăn được); bột ca ri; bánh làm từ trứng và sữa; bánh bột ngũ 
cốc nướng; hương liệu không phải là tinh dầu; bánh kẹo dạng đá lạnh; bánh gừng; si-rô, 
cụ thể là si rô ngô, mật đường và tinh bột để nấu nướng; các chất để pha chế thực phẩm 
hay đồ uống không phải là thuốc; nước xốt cà chua nấm; cam thảo (bánh kẹo); viên ngậm 
hình thoi (bánh kẹo); bánh nhân thịt; chất làm mềm thịt dùng trong gia đình; bánh kếp; 
kẹo có mùi thơm; bánh ngọt, bánh nướng, bánh bao; bánh patê; hạt tiêu; bánh pizza; bánh 
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pút-đinh; bánh bao ra-vi-ô-li; sữa ong chúa để ăn; mù tạc (wasabi); xì dầu; mì ống, mỳ dẹt 
và  mỳ sợi, bún, miến; mỳ Udon (mỳ kiểu Nhật Bản); su-shi; vani làm hương liệu; bánh 
quế; kem sữa chua (kem lạnh); bánh quy mặn hình que hay hình nút thừng; bánh kẹo 
hạnh nhân; chế phẩm hương thơm cho thực phẩm; chất liên kết để làm kem lạnh có thể 
ăn; ổ bánh mỳ; bánh bao nhân nho; bánh ngọt; ca-ra-men (kẹo); kẹo cao su không dùng 
trong y tế; bánh quy giòn; đá lạnh ăn được; nước mật đường; đá ăn được, tự nhiên hay 
nhân tạo; mỳ ống; bột bánh hạnh nhân, bánh hạnh nhân; nước xốt mayonnaise; bột yến 
mạch; hạt tiêu làm gia vị; bánh nướng; đồ gia vị (nước xốt); bánh bít cốt; muối ăn; bánh 
xăng-đuých; nước xốt cà chua; gia vị; kem trái cây (kem lạnh); mỳ sờ-pa-ghét-ti; mứt 
(kẹo), kẹo; bánh nhân ngọt; bột lúa mỳ; đồ gia vị trộn xa lát; nước xốt làm từ nước thịt; 
nước xốt cho mỳ ống; đồ ăn được chế biến trên cơ sở mì sợi; đồ ăn nhanh trên cơ sở ngũ 
cốc; đồ ăn nhanh làm từ gạo; kem trái cây (đá lạnh); mảnh ngô dẹt mỏng; bột ngô; bột 
ngô xay thô; mảnh yến mạch dẹt mỏng; glu-cô để nấu ăn; thanh ngũ cốc giàu protein; bột 
xay thô; thảo mộc đã bảo quản (gia vị); chất bổ sung glu-ten để nấu ăn; thạch trái cây 
(dạng bánh kẹo).   

 

 
(210) 4-2013-25783 (220) 04.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm trắng và các chất khác dùng để giặt; chế phẩm làm sạch, đánh 
bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; kem 
đánh răng; chế phẩm làm thơm phòng; chế phẩm để trang điểm hoặc vệ sinh cơ thể; chế 
phẩm cắt móng tay (chế phẩm chăm sóc móng); chất dính dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
nước thơm dùng sau khi cạo râu/lông; chất chống đổ mồ hôi; chế phẩm chống tĩnh điện 
dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm tạo mùi thơm; vỏ cây thạch kiềm dùng để giặt; 
muối để tắm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; mặt nạ làm đẹp; muối để tẩy trắng; sô-đa 
để tẩy trắng; lơ để giặt; chế phẩm dạng xịt làm thơm mát hơi thở; miếng ngậm làm thơm 
mát hơi thở; chất hoá học làm sáng màu dùng cho mục đích gia dụng [giặt giũ]; chế phẩm 
để tẩy màu; bộ mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả; mỹ phẩm cho 
động vật; bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; kem dùng cho đồ da thuộc; chất tẩy nhờn; chất làm 
bóng răng giả; chế phẩm làm sạch răng giả; chất khử mùi dùng cho người; chất khử mùi 
dùng cho động vật và vật nuôi trong nhà; chất tẩy rửa; chất nhuộm màu (mỹ phẩm); nước 
hoa cô-lô-nhơ (eau de cologne); nước thơm để xức sau khi tắm; thuốc nhuộm tóc; màu 
nhuộm cho tóc; kem bôi tóc, gel vuốt tóc, dầu gội đầu, dầu xả và chế phẩm làm ẩm tóc; 
nước hoa; son môi; kem bôi và nước thơm cho da và mặt; móng (tay/chân) giả; dầu làm 
bóng móng và nước sơn móng và chất để pha loãng kèm theo; chế phẩm chống nắng; chế 
phẩm làm trắng [tẩy màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm; hương liệu làm bánh ngọt [tinh 
dầu]; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh thân thể; mỹ phẩm cho lông mày; bút chì 
kẻ lông mày; chất làm mềm vải [dùng cho mục đích giặt là]; lông mi giả; sáp đánh ván 
sàn; thuốc nhuộm màu tóc; nước xịt tóc; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm để giặt; chế phẩm 
ngâm giặt; hồ bột để giặt; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ 
phẩm); phấn trang điểm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; thuốc bôi lông mi mắt 
(mascara); nước súc miệng, không dùng cho mục đích y tế; hình dán nghệ thuật cho móng 
tay/chân; chế phẩm chăm sóc móng tay/chân; bút chì mỹ phẩm; chế phẩm làm bóng đồ 
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đạc (đồ gỗ) và sàn nhà; sáp thơm bôi tóc dùng cho mục đích mỹ phẩm; hỗn hợp thơm làm 
từ cánh hoa khô và hương liệu [chất thơm]; đá bọt; vải nhám/ráp; giấy nhám/ráp; gỗ 
thơm; dầu gội cho vật nuôi; kem đánh giày; chế phẩm làm bóng giày; sáp đánh giày; chế 
phẩm làm nhẵn; xà phòng làm sáng bóng vải, sợi, hàng dệt; hồ bột để làm bóng vải sau 
khi giặt; chế phẩm làm rám nắng; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm; chế phẩm tẩy 
sơn; sáp làm rụng lông; sáp để giặt là; sáp đánh bóng; sáp cho đồ da; chế phẩm làm rụng 
lông; gel (gốc dầu mỏ) dùng cho mục đích mỹ phẩm; hình trang trí bóc dính được dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; thẻ hương [hương/nhang] ; nước thơm; giấy thấm dầu cho da 
(cho mục đích mỹ phẩm và làm sạch); giấy thấm cho mặt (cho mục đích mỹ phẩm và làm 
sạch); tất cả thuộc nhóm 3. 
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(511)   Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay (thao tác thủ công); dao kéo; vũ khí đeo bên người 
(không bao gồm súng); kéo xén (tông đơ) để cắt râu; dụng cụ mở hộp (không dùng điện); 
hộp dao cạo; kìm cắt biểu bì; nhíp biểu bì; dụng cụ cắt; công cụ cắt; dụng cụ để gạn, chắt 
chất lỏng; dụng cụ vặt lông; dụng cụ rập nổi; dụng cụ cắt móng [dùng điện hoặc không 
dùng điện]; dụng cụ nhổ đinh; dụng cụ làm bóng móng tay; cái nĩa; dụng cụ làm vườn 
[công cụ cầm tay]; kéo xén (tông đơ) cắt tóc dùng cho cá nhân; dụng cụ cầm tay để làm 
xoăn tóc; nhíp nhổ lông, tóc; dụng cụ để xiên, chọc, đục băng, đá; cưa soi; dao; kéo xén 
cỏ; dây da để mài dao cạo; kích nâng [dụng cụ cầm tay]; giũa móng; giũa móng điện; kìm 
nhổ dụng [dụng cụ cầm tay]; giũa hình kim; kìm bấm, tỉa, cắt móng; dụng cụ xâu kim; 
dụng cụ đục số; dụng cụ kẹp vỡ quả hạch không làm bằng kim loại; dụng cụ để tách, mở 
con hàu; bộ dụng để chăm sóc bàn chân; dụng cụ diệt vật ký sinh trên cây; lưỡi dao cạo; 
dây mài dao cạo; dao cạo dùng điện hoặc không dùng điện; kéo; dụng cụ mài sắc; thìa; 
bình phun [dụng cụ cầm tay]; con dấu [dụng cụ cầm tay]; kẹp gắp đường miếng; dụng cụ 
mở đồ hộp không dùng điện; dụng cụ thái rau và thịt, dao thái rau và thịt, dụng cụ cắt rau 
và thịt, dụng cụ cắt lát rau và thịt và bộ phận kèm theo; dao phạt; kẹp ép thẳng tóc; kẹp 
uốn tóc; bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay; hộp đựng đồ cạo râu; cái nhíp để nhổ; muôi múc 
rượu; dụng cụ cắt lát trứng, không chạy điện; dụng cụ cắt lát pho mát [không chạy  điện]; 
dụng cụ cắt bánh pizza [không chạy điện]; dùi cui; dụng cụ làm xoăn lông mi; bộ đồ ăn 
(dao kéo, dĩa và thìa); bàn là; tất cả thuộc nhóm 8. 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, 
báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cứu hộ và giảng dạy; thiết bị để ghi, truyền và tái tạo âm 
thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi âm thanh/hình ảnh; đĩa CD, đĩa 
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DVD và phương tiện ghi kỹ thuật số khác; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; 
máy đếm tiền, máy vi tính, thiết bị và máy vi tính xử lý dữ liệu; phần mềm máy vi tính; 
thiết bị dập lửa; bàn tính; thiết bị giảng dạy nghe nhìn; ắc quy; hộp ắc quy; thiết bị sạc ắc 
quy; ống nhòm; máy tính; máy ảnh, máy quay phim điện ảnh, và bộ phận và chi tiết đi 
kèm; ống kính cho máy ảnh; dụng cụ đo sức chứa; phim hoạt hình; máy cát-xét; dây xích 
đeo của kính mắt; phim điện ảnh [đã lộ sáng]; đồng hồ chấm công; đầu chạy đĩa com-pắc; 
đĩa com-pắc [nghe - nhìn]; đĩa com-pắc [bộ nhớ chỉ để đọc]; chương trình điều hành máy 
vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính; phần mềm máy vi tính [ghi sẵn]; máy in dùng 
với máy vi tính; kính áp tròng; hộp đựng kính áp tròng; thước đo của thợ may; chuông cửa 
dùng điện; thiết bị dịch thuật bỏ túi điện tử; máy dập lửa; phim, đã lộ sáng; thiết bị báo 
cháy; đèn chớp; khung cho phim ảnh dương bản; thiết bị điều chỉnh nhiệt; máy hát tự 
động; thấu kính quang học; dụng cụ cân thư; đai an toàn; phao cứu sinh; áo phao cứu 
sinh; bè cứu sinh; khóa điện; khóa và chìa khóa điện tử; phương tiện mang dữ liệu từ tính; 
thẻ mã hóa từ tính; thiết bị mã hóa từ tính; nam châm; kính lúp; máy, thiết bị và dụng cụ 
đo; mi-crô (micro); kính hiển vi; tín hiệu bằng đèn neon; máy vi tính xách tay dạng nhỏ 
(notebook); bút điện tử; máy quay đĩa hát; máy copy (thiết bị sao chụp); máy tính bỏ túi; 
thiết bị chiếu hình (máy chiếu); màn hình chiếu; máy thu thanh (rađiô); máy ghi đĩa; thiết 
bị điều khiển từ xa; thước [dụng cụ đo]; cân; thẻ thông minh [thẻ tích hợp]; bộ dò khói; ổ 
cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác; thiết bị ghi âm thanh; đĩa ghi âm thanh; 
thiết bị tái tạo âm thanh; thiết bị truyền âm thanh; hộp đựng kính mắt; gọng kính mắt; 
kính đeo mắt; kính râm; cầu dao điện; ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật 
nối điện]; máy thu băng; thiết bị điện thoại, thiết bị nhận, truyền điện thoại, dây điện 
thoại; kính viễn vọng; ti vi; thiết bị thu hình; thiết bị chỉ báo nhiệt độ; hệ thống phòng 
trộm, chạy điện; nhiệt kế; máy điều nhiệt; băng ghi hình, hộp đựng băng trò chơi viđêô; 
thiết bị ghi hình; băng viđêô; màn hình viđêô; đầu ghi viđêô; thiết bị xử lý văn bản; đĩa 
com- pắc ghi hình; đĩa đa năng kỹ thuật số (vi-đê-ô); đầu chạy đĩa com-pắc ghi hình và 
đĩa đa năng kỹ thuật số (vi-đê-ô); thiết bị nghe nhìn với thiết hát đi kèm; khung giữ, túi 
mang, hộp đựng cho băng cát-xét âm thanh và hình ảnh, đĩa com-pắc, đĩa la-ze, đĩa ghi 
hình và đĩa đa năng kỹ thuật số (vi-đê-ô); miếng đệm con chuột máy vi tính; điện thoại, 
điện thoại không dây, điện thoại sử dụng vùng phủ sóng chia ô, điện thoại di động, và bộ 
phận, chi tiết và phụ kiện đi kèm; vỏ bọc hay bao điện thoại di động; máy nhắn tin, và bộ 
phận và chi tiết đi kèm; vỏ bọc hay bao máy nhắn tin; túi, vỏ bọc, hộp đựng, túi mang và 
đồ chứa điện thoại di động và máy nhắn tin; tai nghe vòng qua đầu; tai nghe nhét vào tai; 
tai nghe nhét vào tai và micrô/loa-micrô dùng với điện thoại di động; thiết bị báo cuộc gọi 
cho điện thoại, điện thoại di động và máy nhắn tin; mặt nạ che mắt để che ánh sáng; nhật 
ký điện tử; chuông báo động chạy điện; đầu đọc mã vạch; dụng cụ đo khí áp; máy con ve; 
máy con ve chạy điện; bộ xử lý trung tâm [bộ xử lý cho máy vi tính]; con chip [mạch điện 
siêu nhỏ tích hợp]; máy ghi thời gian [thiết bị ghi thời gian]; bàn phím máy vi tính; thiết 
bị bộ nhớ máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; bộ ghép nối âm thanh; bộ nối [thiết bị 
xử lý dữ liệu]; vật mang dữ liệu quang học; đĩa quang; đĩa từ; thiết bị lặn; mặt nạ của thợ 
lặn; bộ quần áo lặn; bảng thông báo điện tử; bút điện tử [bộ hiển thị hình ảnh]; dây nhỏ 
đeo kính mắt; thị kính; tấm che chống chói mắt; máy fax; bộ lọc [nhiếp ảnh]; đĩa mềm; 
băng để lau đầu đọc [máy ghi âm]; dụng cụ đo độ ẩm; mạch tích hợp; thiết bị liên lạc; 
giao diện [cho máy vi tính]; máy lập hóa đơn; nắp che thấu kính; thiết bị băng từ [cho 
máy tính]; băng từ; thìa để đo; dụng cụ đếm nhịp khi tập chơi nhạc; bộ vi xử lý; mô-đem; 
máy đếm và phân loại tiền; màn hình [phần cứng máy vi tính]; công cụ giám sát [chương 
trình máy vi tính]; chuột máy vi tính [thiết bị xử lý dữ liệu]; sợi quang [dây dẫn tia sáng]; 
kính quang học; vật dùng quang học; thấu kính quang học; đồng hồ đo thời gian đỗ xe; 
thước đo góc [dụng cụ đo]; bộ thiết bị điện báo vô tuyến; bợ thiết bị điện thoại vô tuyến; 
máy quét [thiết bị xử lý dữ liệu]; chất bán dẫn; phim dương bản [nhiếp ảnh]; dải băng ghi 
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âm thanh; thiết bị khử từ cho băng từ; dây điện báo; thiết bị điện báo; máy telex; máy 
phóng đại chữ; máy chữ điện báo; thiết bị phân phối vé; thiết bị truyền phát [viễn thông]; 
bộ máy phát [viễn thông]; dụng cụ đo chân không; điện thoại có hình; bộ báo hiệu bằng 
còi; phao bơi nhằm mục đích cứu hộ; nút lỗ tai cho thợ lặn; đồng hồ cát; kính bảo hộ cho 
thể thao; mũ bảo hiểm cho thể thao; thiết bị dẫn đường cho xe cộ [máy vi tính trên xe cộ]; 
chương trình trò chơi trên máy vi tính; máy nhịp (âm nhạc); ấn phẩm điện tử [có thể tải 
về]; chương trình máy tính [phần mềm có thể tải về]; máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá 
nhân; vệ tinh nhân tạo dùng cho mục đích khoa học; giá đỡ cổ tay khi sử dụng máy vi 
tính; dây đeo cho điện thoại di động; giá đỡ cho điện thoại di động; hình dán cho điện 
thoại di động; đầu cột ăng-ten cho điện thoại di động; mạch điện tử và bộ nhớ chỉ đọc 
(CD-ROMS) giúp ghi chương trình chạy tự động khi dùng dụng cụ âm nhạc điện tử; máy 
dịch thuật bỏ túi điện tử; máy nghe nhạc cầm tay; tập tin (file) hình ảnh có thể tải về; tập 
tin (file) âm nhạc có thể tải về; nhạc chuông có thể tải về cho điện thoại di động; đầu chạy 
đĩa DVD; thiết bị ứng dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS); ổ USB nhanh (USB flash 
drive); ổ đĩa cho máy vi tính; máy vi tính xách tay (laptop); đèn đi ốt phát quang [LED]; 
miếng đệm di chuyển con chuột máy vi tính; thiết bị bảo hộ dùng cho cá nhân phòng 
chống tai nạn; mặt nạ bảo hộ; dây đeo dùng cho điện thoại sử dụng vùng phủ sóng chia «; 
la bàn; đường nối điện; vỏ bọc cho ổ cắm điện cố định; bảng điều khiển phân phối [điện] ; 
bộ sử dụng điện thoại không dùng tay; ống vòi rồng chữa cháy; miệng ống vòi rồng chữa 
cháy; chương trình trò chơi cho máy trò chơi vi-đê-ô dùng đồng (tiền) xu để chơi; chương 
trình trò chơi cho máy trò chơi vi-đê-ô gia đình; thiết bị hỗ trợ cá nhân số hóa; nút tai để 
bơi; pin năng lượng mặt trời; máy vi tính đạng bảng; máy chụp ảnh/quay phim kỹ thuật 
số, phần mềm trò chơi máy vi tính dùng trên điện thoại di động và điện thoại sử dụng 
vùng phủ sóng chia ô (cell phone); tất cả thuộc nhóm 9. 
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(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng; đồ trang sức; đồ giả trang sức; đá quý; 
đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; ghim cài [đồ trang sức]; dây chuyền [đồ trang sức]; đồ 
nữ trang rẻ tiền; tiền xu; đồ lưu niệm, cụ thể là huy chương và tiền xu; khuy măng sét; hoa 
tai; dây vàng (đồ trang sức); đồ trang sức làm bằng vàng giả (đồ trang sức); hộp đựng 
châu báu; hộp đựng đồ trang sức; vòng cổ; ghim (đồ trang sức); ghim cài ve áo; nhẫn; 
tượng và tượng nhỏ bằng kim loại quý; kẹp calavát; đồng hồ, đồng hồ đeo tay và các phần 
và các bộ phận của chúng; dây đồng hồ đeo tay, quai  đồng hồ đeo tay, xích đồng hồ đeo 
tay; hộp đựng đồng hồ đeo tay; đồng hồ bấm giờ; đồ trang trí (đồ trang sức); ghim trang 
trí, ghim calavát; huy chương; vòng đeo khoá, đồ nữ trang rẻ tiền và dây đeo đồng hồ; 
xích đeo khoá và hộp đựng khoá bằng kim loại quý và/hoặc bằng đá quý; mặt dây chuyền; 
vòng tay [đồ trang sức]; hộp đựng đồng hồ đeo tay [để bày]; hộp đựng đồng hồ; đồng hồ 
và đồng hồ đeo tay chạy điện; đồng hồ mặt trời; kim cương; đồ giả nữ trang; đá bán quý; 
tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý; đồng hồ báo thức; khuy măng sét viền tay áo; 
ghim cổ cồn (ghim calavát); tượng [tượng nhỏ] bằng kim loại quý; mác làm bằng kim loại 
quý; đồ trang trí giày bằng kim loại quý; cúp (cúp phần thưởng) làm bằng kim loại quý; 
khiên tưởng niệm (đồ trang trí) làm bằng kim loại quý; tất cả thuộc nhóm 14. 
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(511)   Nhóm 16: Giấy, bìa cứng và sản phẩm làm từ những nguyên liệu này, không thuộc các 
nhóm khác; ấn phẩm in; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; chất dính dùng 
cho văn phòng phẩm hay gia dụng; dụng cụ và vật liệu của nghệ sỹ; chổi sơn; máy đánh 
chữ và đồ dùng văn phòng; vật liệu dùng để hướng dẫn và giảng dạy; chất dẻo để bao gói 
(không thuộc các nhóm khác); chữ in; bản in đúc; lịch, sách, ca-ta-lô, bưu thiếp, áp phích 
quảng cáo, ấn phẩm định kỳ, xuất bản phẩm in, báo và tạp chí; thiệp chúc mừng; dụng cụ 
viết; con dấu bằng cao su; con tem và con dấu; miếng đệm dùng để đóng con dấu, hộp 
mực dấu; tập anbom ảnh; miếng lót bằng giấy để làm khung tranh, ảnh hoặc ảnh chụp; giá 
vẽ của họa sỹ; giá đựng ảnh chụp; mực; giấy ăn, giấy vệ sinh, khăn giấy để tẩy trang; 
khăn lau bằng giấy; tấm lót và miếng lót bằng giấy hoặc bìa cứng; giấy gói, giấy bọc và 
nguyên liệu dùng để bao gói; màu nước của họa sỹ; phiên bản đồ họa, chân dung; tờ in 
thạch bản; bút, bút chì, bút mực, bút bi; ngòi bút; ống cắm bút; ống cắm bút chì; lõi cho 
bút và dụng cụ viết; ruột bút chì; bút chì màu, bút sáp màu; hộp đựng bút và bút chì; cái 
gọt bút chì; máy gọt bút chì; cái kẹp giấy; cái chặn giấy; ghim cài giấy, đinh ấn để đính 
giấy vẽ vào bàn vẽ; bút màu; bút màu và hồ dán dùng cho văn phòng phẩm và gia dụng; 
giấy bồi; khay và giá khay đựng tài liệu; cái đựng công văn; vật dụng mở tài liệu; băng 
dính và bộ phân phối băng đính; vật liệu, bảng, bút và dụng cụ để vẽ; hộp dụng cụ để vẽ; 
tập an-bom đựng tem và tiền xu; túi và phong bì; giấy thấm; vật dụng chăn giữ sách 
không bị đổ, vật dụng đánh dấu sách; vật dụng đánh dấu trang sách; giá nhỏ chia ngăn để 
đựng văn phòng phẩm; vải bạt để vẽ tranh; sổ tay; sổ ghi nhật ký; tập xếp giấy tờ/tài liệu 
(file); tập giấy viết, tập giấy ghi nhớ, giấy viết; giấy vẽ; hộp đựng đồ viết; phấn, bảng, 
bảng dán áp phích quảng cáo; bìa bọc hộ chiếu; bìa bọc quyển séc; băng đàn hồi; tranh; 
khuôn tô màu; vật phẩm tẩy xóa, cái tẩy, chất lỏng để tẩy xóa; vật dụng mở tài liệu chạy 
điện cho văn phòng; tờ giấy in sẵn khuông nhạc; bảng lau; đồ trang hoàng và trang trí làm 
bằng giấy và/hoặc bìa cứng; khăn giấy; khăn ăn bằng giấy; túi đựng đồ ăn trưa bằng giấy 
hoặc chất dẻo (dùng để bao gói); hòm và hộp bằng bìa cứng; sách tô màu; tập xếp báo cáo 
(file); giấy làm bìa sách; sổ tay bỏ túi; bút dạ; dây treo sách; bộ bút chì ruột đen; bộ bút 
chì màu; thước kẻ; giấy lót để viết; sổ ghi tay; cái kẹp; cái dập ghim; cái cắt băng; biển 
báo bằng giấy hoặc bìa cứng; thiết bị cắt vụn giấy dùng cho văn phòng; máy và thiết bị 
phủ/tráng chất dẻo dùng cho văn phòng; thiết bị đóng dán bảo vệ niêm phong bằng nhiệt 
chạy điện cho tài liệu và ảnh chụp dùng cho văn phòng; cái đựng thẻ làm bằng giấy hoặc 
chất dẻo và hộp đựng thẻ làm bằng giấy hoặc chất dẻo; đồ trang trí bằng giấy cho hộp 
đựng đồ ăn trưa hoặc thực phẩm; tập anbom; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất 
dẻo, để bao gói; bìa cặp để kẹp tài liệu; hộp bằng bìa cứng hoặc giấy; vật dụng giữ và hộp 
đựng dấu và con dấu; truyện tranh; com pa để vẽ; băng giấy và thẻ giấy để ghi chương 
trình máy tính; giấy sao chụp [văn phòng phẩm]; chất lỏng để xóa [đồ dùng văn phòng]; 
tập [file] đựng tài liệu; bao ngón tay [đồ dùng văn phòng]; cờ [bằng giấy]; dụng cụ gập 
giấy [đồ dùng văn phòng]; bìa cứng đã gập bằng giấy; băng phết gôm; khăn tay bằng 
giấy; thẻ thư mục; băng mực; bìa bọc sách bằng giấy; nhãn, không bằng vải; bản đồ; thiệp 
chúc mừng có nhạc; bản tin; tập giấy viết [văn phòng phẩm]; hộp màu vẽ [đồ dùng trong 
trường học]; sách mỏng; máy hủy giấy [dùng cho văn phòng]; ống đựng ruột bút chì; tem 
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thư; giấy dính; khăn ăn bằng giấy; đinh ấn; vé; băng máy chữ; máy đánh chữ [dùng điện 
hoặc không dùng điện]; giấy bọc; bút lông để viết; phấn viết; bảng viết; bìa [văn phòng 
phẩm]; bìa bọc bằng giấy cho chậu trồng hoa; dụng cụ cắt giấy [đồ dùng văn phòng]; yếm 
bằng giấy; túi dùng để nấu ăn bằng lò vi song; cái lọc cà phê bằng giấy; cuốn sách nhỏ; 
mẫu thêu; dao dọc giấy [đồ dùng văn phòng]; khăn trải bàn bằng giấy; dải tràn bàn ăn 
bằng giấy; biển hiệu bằng giấy hoặc bìa cứng; thẻ cho phiếu thư mục; tập giấy; hình dán 
cho điện thoại di động; tranh vẽ, có khung hoặc không có khung; khăn lau bằng giấy; 
giấy vệ sinh; thiết bị ép dẻo tài liệu dùng cho văn phòng; hộp đựng mũ bằng bìa cứng; 
thiết bị dán nhãn bằng tay; bút đánh dấu; khay đựng màu vẽ; chổi sơn; bút lông dùng cho 
họa sỹ; tẩy cho bảng viết; giấy xuan dùng để vẽ và viết thư pháp Trung Quốc; bút chì bấm 
(có thể thay ruột chì); tất cả thuộc nhóm 16. 
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(511)   Nhóm 18: Da và giả da; da động vật; rương, hòm, vali và túi du lịch; ô, lọng và gậy 
chống; roi, bộ yên cương và đồ yên cương; túi, ví tiền, ví, hộp, hành lý, túi hay bao nhỏ 
bằng da; cặp da; ba lô đeo vai; túi quần áo để đi du lịch; túi đi chợ; dải da; dây đeo vai 
bằng da; dây đai bằng da; gậy; ví đựng thẻ [ví đựng tiền]; vòng cổ cho động vật hoặc vật 
nuôi trong nhà; hộp đựng khoá bằng da; dây làm bằng da hoặc giả da; ví đựng đồ trang 
điểm (ví rỗng); rọ bịt mõm; túi đeo vai cho học sinh; quai đeo da; tay cầm vali; vali; bộ đồ 
du lịch bằng da; vali du lịch; vỏ bọc ô; cán ô; gậy chống có thể mở ra làm ghế ngồi; dây 
đai buộc hành lý; túi đi biển; cặp dẹt bằng da đựng tài liệu; hộp và hòm, bằng da hoặc giả 
da; túi xách tay; dây đeo bằng da; gậy leo núi; cặp chứa các vật dụng âm nhạc; túi lưới đi 
chợ; ba lô; cặp học sinh; túi đựng đồ nghề bằng da hoặc giả da [túi rỗng]; vali nhỏ; túi 
săn; túi, phong bì và túi nhỏ bằng da để bao gói; tấm phủ đồ đạc bằng da hoặc giả da; 
khung túi cầm tay; cái địu để địu trẻ sơ sinh; túi đi chợ có bánh xe; túi thể thao; quần áo 
cho vật nuôi; ruột động vật để làm xúc xích; dây đeo và túi đeo để giữ trẻ em; tấm phủ 
cho động vật; dây buộc, dây dắt và yên cho vật nuôi và động vật; khung túi cầm tay; tất cả 
thuộc nhóm 18. 
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(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà, gương soi, khung tranh; đệm lót hơi; đệm hơi; gối hơi; túi 
ngủ; tấm rèm bằng hạt cườm để trang trí; phụ kiện lắp ráp giường, không bằng kim loại; 
đồ dùng cho giường [trừ đồ vải]; giường ngủ cho vật nuôi trong nhà; thùng, không bằng 
kim loại; nắp chai, không bằng kim loại; giá nhiều ngăn để chai lọ; nút chai bằng lie; chìa 
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khoá dạng thẻ bằng chất dẻo [không mã hoá]; tủ có ngăn kéo; chuông gió; móc treo quần 
áo không bằng kim loại; mắc áo; móc áo không bằng kim loại; giá treo áo; đồ chứa đựng, 
không bằng kim loại (để lưu kho, vận chuyển); vật dụng giữ rèm; móc rèm; thanh ray cho 
rèm; vòng treo rèm; thanh treo rèm; con lăn cho rèm; cái móc màn; nệm; bộ chia khăn, 
đặt cố định, không làm bằng kim loại; cũi cho vật nuôi; phụ kiện lắp ráp cho giường, đồ 
đạc trong nhà, cửa; khung thêu; quạt dùng cho cá nhân [không chạy điện]; tượng bằng gỗ, 
sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; màn chống nóng; bệ chậu hoa; giá để hoa; giá treo mũ; ghế 
cao cho trẻ em; số nhà, không bằng kim loại, không phản quang; hộp làm ổ cho vật nuôi; 
tấm nhận dạng, không bằng kim loại; tủ thư mục; khung tập đi cho trẻ em; tấm đệm cho 
cũi đẩy của trẻ em; đồ vật bơm hơi dùng cho quảng cáo; hộp thư, không bằng kim loại 
hoặc công trình xây; giá để thư; giá để tạp chí; đệm; thùng đựng bằng chất dẻo; gối; giá 
để bát đĩa; giá để cốc; biển đăng ký, không làm bằng kim loại; biển hiệu bằng gỗ hoặc 
chất dẻo; cán của dụng cụ cầm tay, không làm bằng kim loại; khay không làm bằng kim 
loại; đồ đan lát làm từ cây liễu gai; khung ảnh và tranh; dải viền trang trí bằng chất dẻo 
và/hoặc bằng gỗ dùng với phụ kiện gá lắp cửa sổ; đồ trang hoàng và đồ trang trí cho cửa 
sổ hoặc cửa ra vào làm bằng hoặc làm từ chất dẻo, sáp, gỗ, lie, lau, sậy, cói, sừng, xương, 
ngà voi, xương cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biển và thế phẩm của các vật liệu này; cái 
kẹp bịt kín cho túi; gối tựa đầu bơm hơi; đồ trang trí bằng chất dẻo cho thực phẩm hay 
hộp đựng đồ ăn trưa; hộp treo hay giữ chìa khóa; tủ đựng thuốc; vòng đeo chìa khóa và 
dây xích đeo chìa khóa, không bằng kim loại; cái chèn cửa; ghế bành; giỏ, không bằng 
kim loại; giường; ghế dài [đồ đạc]; hộp bằng gỗ hay chất dẻo; đồ gỗ mỹ thuật; tủ có ngăn 
chia; bàn để máy tính có bánh xe [đồ đạc]; thùng bằng gỗ hoặc chất dẻo; ghế ngồi; hòm 
đựng đồ chơi; nút bằng lie; vật dụng che phủ quần áo [để cất giữ, lưu kho]; nôi cho trẻ 
em; mành tre; ghế xếp; bàn làm việc; quầy ăn di động [đồ đạc]; cái tựa đầu [đồ đạc]; bảng 
treo chìa khóa; giá sách thư viện; tủ có khóa; khóa [không dùng điện], không bằng kim 
loại; ma-nơ-canh; giá [đồ đạc]; giá cưa; đồ đạc trường học; ghế; ghế sofa; bàn; bàn dọn đồ 
uống trà có bánh xe; xe đẩy dọn trà; xe đẩy tay dùng cho máy tính [đồ đạc]; giá để «; 
giường cũi của trẻ em; tủ đựng chén bát; bảng niêm yết; xi phông cho ống tiêu nước [van], 
bằng chất dẻo; bàn trang điểm; ghế để chân và ghế đẩu; hòm mây đựng thực phẩm [rổ, 
giỏ]; móc không bằng kim loại cho giá mắc quần áo; thang bằng gỗ hoặc chất dẻo; tủ 
đựng thuốc; miếng lót có thể tháo ra được cho bồn rửa; biển tên, không bằng kim loại; 
biển số, không bằng kim loại; cọc móc và móc (chốt trụ) (không bằng kim loại); cũi đẩy 
cho trẻ em; thanh gỗ cho mèo cào chân; giá kệ; mành che cửa sổ bên trong nhà [mành che 
nắng] [đồ đạc]; tác phẩm nghệ thuật, bức tượng nhỏ và bức tượng và đồ trang trí/trang 
hoàng nhỏ làm bằng gỗ, li-e, lau, sậy, cói, sừng, xương, ngà voi, xương cá voi, vẩy, hổ  
phách, xà cừ, bọt biển và thế phẩm của các vật liệu này, hoặc làm bằng sáp, thạch cao 
hoặc chất dẻo; nắp chai; hộp thuốc [gỗ, chất dẻo]; mành che cửa sổ trong nhà; mành che 
cửa sổ trong nhà (đồ nội thất); tấm lót dùng để thay đồ cho trẻ em; bệ dùng để thay đồ 
cho trẻ em; túi ngủ đi cắm trại; giường ngủ cho vật nuôi; khóa, không bằng kim loại, cho 
xe cộ; giá để tạp chí; thẻ khoá bằng nhựa [không mã hoá]; khay, không bằng kim loại; 
tấm lót cho cũi đẩy của trẻ em; tay nắm cửa, không bằng kim loại; tất cả thuộc nhóm 20.  
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(511)   Nhóm 21: Vật dụng và đồ chứa đựng cho mục đích gia dụng hoặc nhà bếp; lược và miếng 
bọt biển; bàn chải (không kể bút lông); vật liệu làm bàn chải; đồ để lau dọn; sợi thép rối; 
thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng); đồ thủy tinh được sơn 
vẽ, đồ sứ để chứa đựng và đồ bằng đất nung để chứa đựng; chậu tắm cho trẻ em [có thể 
mang đi được]; rổ, dùng trong gia đình; ca; lồng chim; dụng cụ khuấy trộn không chạy 
điện cho mục đích gia dụng; ván để là; vật để xỏ giày; vật dụng mở nút chai; nút chai làm 
bằng/từ gốm, sứ Trung Quốc, thủy tinh, pha lê, đất nung, đất sét và sứ; chai lọ; bát; hộp xà 
phòng; thớt dùng để cắt bánh mỳ; xô; bộ đồ uống rượu [khay để phục vụ]; chuồng cho vật 
nuôi; khuôn bánh ngọt; khuôn bánh quế; vật dụng tắt nến; vòng trang trí chân nến; giá đỡ 
nến; hộp đựng kẹo; hộp đựng lược; đồ trang trí bằng sứ, đồ sứ; đũa; giá treo quần áo 
[hong khô]; khung căng quần áo; giẻ lau để làm sạch; cái lót cốc; thìa khuấy rượu cốc-tai; 
cái lọc cà phê; cối xay cà phê (thao tác bằng tay); bình pha cà phê không dùng điện; bộ đồ 
uống cà phê; ấm pha cà phê không dùng điện; lược dùng điện; lược cho động vật; túi để 
đựng và phun kem phủ lên bề mặt bánh kẹo; khuôn dùng cho nhà bếp; nồi nấu ăn; cái 
xiên để nướng; xô đựng đá lạnh; vật dụng giữ lạnh mang đi được; dụng cụ làm lạnh thực 
phẩm có chứa chất lỏng trao đổi nhiệt dùng cho mục đích gia dụng; dụng cụ xoắn mở nút 
chai; dụng cụ mỹ phẩm; nắp đậy đĩa; tấm phủ cho chậu hoa; bát đĩa bằng sành; cốc; thớt 
để cắt dùng cho nhà bếp; bình thon cổ; chảo rán sâu lòng không dùng điện; đĩa đựng xà 
phòng; bộ phân phối xà phòng; bình đựng nước, cốc để uống, máng uống nước cho vật 
nuôi, bình để uống; giàn phơi đồ đã giặt; thùng rác; cốc đựng trứng; máng đựng thức ăn 
gia súc; chậu hoa; dụng cụ bắt ruồi; găng tay dùng cho mục đích gia dụng; cốc nhỏ có 
chân; cái nạo; vỉ nướng không dùng điện; thùng chứa cách nhiệt; vật dụng hâm nóng bình 
sữa không dùng điện; giá đỡ cho cây và hoa (để bày biện, sắp xếp); nồi lẩu không dùng 
điện); xô đựng đá; khuôn làm đá viên; vỏ bọc ván để là; bình; ấm đun nước không dùng 
điện; giá đỡ dao; tay nắm bằng sứ; khay tròn có nhiều ô; bộ đồ để uống rượu; hộp đựng đồ 
ăn trưa; giá đỡ bảng thực đơn; hộp thiếc bảo quản thực phẩm; thìa trộn; giẻ lau sàn; vật 
dụng giữ khăn ăn; vòng đánh dấu khăn ăn; miệng vòi dùng cho bình tưới (dạng tia); vật 
dụng làm sạch dạng tấm/miếng; chảo không dùng điện; đĩa giấy; dụng cụ cắt bánh; cối 
xay hạt tiêu; lư đốt xông hương nước hoa, hương thơm, tinh dầu và nước thơm; bình xịt 
nước hoa; bình phun nước hoa; giỏ đồ dùng khi đi dã ngoại; con lợn tiết kiệm; nắp bình; 
ấm; nồi áp suất không dùng điện; thùng bỏ rác; lọ rắc muối; lọ rắc tiêu; chảo có thân dạng 
nồi không dùng điện; đĩa nhỏ; muỗng để múc; nùi để cọ rửa; chổi cạo râu; vật dụng giữ 
dáng cho áo sơ mi; bàn chải giày; vật dụng đón giày; cốt giày; cái sàng; thiết bị hấp thụ 
khói thuốc dùng cho mục đích gia dụng; giá giữ xà phòng; bát đựng xúp; bộ đựng đồ gia 
vị; giá để bọt biển; bọt biển cho mục đích gia dụng; giá để chổi cạo râu; tượng bằng sứ, 
sành hoặc thủy tinh; tượng nhỏ bằng sứ, sành hoặc thủy tinh; vật dụng để lọc dạng lưới; 
ống phun để tưới hoa và cây; bộ đồ ăn ngoại trừ dao, thìa, dĩa; cốc vại; quả cầu lọc để pha 
trà; hộp đựng trà; cái pha trà; bộ đồ uống trà; ấm trà; bàn chải vệ sinh; hộp đựng đồ trang 
điểm; giá để giấy vệ sinh; bọt biển dùng để vệ sinh; vật dụng phân phát giấy vệ sinh; dụng 
cụ dùng để vệ sinh; bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng, chạy điện; hộp đựng tăm; 
tăm; giá và vòng treo khăn tắm; thùng để rác; khay rải ổ cho vật nuôi; khay cho mục đích 
gia dụng; giá ba chân (đồ dùng trên bàn); vật dụng để treo và giữ phẳng cho quần; vật 
dụng giữ phẳng quần; bình đựng chất lỏng; hộp đựng đồ trang điểm (có đồ bên trong); hũ; 
khuôn bánh quế và bánh kếp, không dùng điện; khuôn dùng để nấu ăn và nướng bánh, 
không dùng điện; ván giặt; chậu giặt; bình tưới; dụng cụ để tưới cây; dụng cụ đánh xi 
giày; tác phẩm nghệ thuật bằng sứ, sành hoặc thủy tinh; đồ trang trí cho cửa sổ hoặc cửa 
ra vào làm bằng/từ gốm, sứ Trung Quốc, thủy tinh, pha lê, đất nung, sành hoặc sứ; hộp và 
đồ đựng thực phẩm; bẫy chuột; chỉ nha khoa; dây đeo/đai cho hộp đựng đồ ăn trưa và đồ 
chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng hoặc nhà bếp; đồ đựng hương liệu và chất thơm; 
chai làm lạnh; hộp đựng bằng thủy tinh; chổi; vật dụng để chải; đĩa đựng bơ; nắp đậy đĩa 
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bơ; vạc để nấu; dụng cụ lau chùi [vận hành bằng tay]; cái kẹp phơi quần áo; hộp giữ lạnh 
mang đi được, không dùng điện; lọ đựng bánh qui; dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; bàn 
chải lông mày; bàn chải đánh giày dép; chảo rán không dùng điện; phễu để rót; găng tay 
làm vườn; bình thót cổ bằng thủy tinh [đồ chứa đựng]; bình cách nhiệt; nùi bông để thoa 
phấn; dụng cụ lắc, trộn; bộ lọc trà, không bằng kim loại quý; vải lót và tấm khăn sử dụng 
nhiều mục đích dùng trong nhà hoặc nhà bếp; dụng cụ đánh kem, cái chày không dùng 
điện; đồ chứa bằng kim loại để làm đá và đồ uống ướp lạnh; dụng cụ cắt bánh qui; lọ nhỏ 
đựng đồ gia vị, giá để lọ gia vị; khăn lau bụi; bình lắc pha đồ uống cốc-tai; hộp đựng phấn 
bỏ túi; hộp đựng thuốc; vỏ bọc hộp đựng khăn giấy bằng gỗ, hoặc chất dẻo; giá để bàn 
chải đánh răng; dụng cụ cầm tay gắn chỉ nha khoa; đồ chứa đựng dùng trong gia đình; 
dụng cụ cho mục đích gia dụng và dùng trong gia đình; bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn]; ấm 
pha cà phê, không chạy điện; đồ chứa đựng dùng trong nhà bếp; vật dụng giữ khăn ăn; 
vòng đánh dấu khăn ăn; hộp và hộp đựng cho mục đích gia dụng hoặc dùng trong gia 
đình; hộp đựng thuốc [gỗ, chất dẻo]; dụng cụ tẩy trang; ống hút để uống; dụng cụ khử 
mùi dùng cho cá nhân; giỏ đựng giấy rác; bát (bát to); cốc vại uống bia; thùng chứa cách 
nhiệt; bể cá trong nhà; vỏ bọc giữ ấm và/hoặc trang trí cho bình trà; thiết bị điện để thu 
hút và diệt trừ côn trùng; bùa may mắn (không bằng kim loại). 
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(511)   Nhóm 24: Vải dệt và đồ làm bằng vải dệt, vải không xếp vào các nhóm khác; khăn tay 

bằng vải; khăn ăn (bằng vải); khăn trải bàn không làm bằng giấy; tấm phủ giường; băng 
rôn; vải lanh choàng sau khi tắm; vải lanh trải giường, khăn trải giường; chăn đắp trên 
giường; mành bằng vải dệt; vải; hàng dệt phủ đồ đạc; tấm phủ đồ đạc bằng chất dẻo; vải 
phủ đệm; màn che ở cửa ra vào; vải giả da động vật; khăn tắm; cờ (không làm bằng giấy); 
găng tay lau dọn trong phòng tắm hay nhà vệ sinh; vải lanh dùng trong gia đình; nhãn 
[bằng vải]; khăn để tẩy trang (bằng vải); vải lót đĩa ở bàn; cái phủ nệm; găng hở ngón để 
lau rửa; màn; màn cửa bằng vải dệt; cái bọc gối; vật liệu bằng chất dẻo [thay thế cho vải]; 
mÒn đắp; mÒn du lịch; tấm vải [vải dệt thành tấm]; vải liệm; lụa; vải lụa; túi ngủ (chăn có 
hai lớp); khăn trải bàn bằng vải lanh; vải lót dưới đồ nóng để bảo vệ mặt bàn; thảm dệt để 
treo tường; vải bọc đồ đạc; đồ dệt để treo tường; bộ đồ giường; tấm phủ bằng vải cho cái 
đựng khăn ăn hay khăn lau; cái bọc quả đấm ở cửa ra vào bằng vải; cái phủ bệ toa-lét 
bằng vải; cái phủ nắp bồn cầu bằng vải; dụng cụ giữ màn hay dây kéo màn sang hai bên 
bằng vải dệt; cái lót cốc [khăn lót bằng vải lanh]; vải bông; khăn phủ giường [khăn trải 
giường]; vải để dệt; khăn mặt bằng vải dệt; vải nỉ; vải len tuyết xoăn; vải làm từ sợi gai 
dầu; khăn trải bàn [không làm bằng giấy]; vải nhung; vải len hay vải có pha len; khăn dệt  
để tẩy trang; vải dệt phủ hộp đựng khăn giấy; vải phủ nắm đấm ở cửa ra vào; vải phủ chai 
đựng thức ăn cho động vật nuôi; nhãn ghi tên (làm bằng các vật liệu thuộc nhóm này); 
nhãn được dệt; túi bằng vải hoặc lụa để trang trí; tấm phủ nắp bồn cầu bằng vải; khăn tắm 
bằng vải; vải lanh để làm tã lót.  
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(210) 4-2013-25795 (220) 04.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  

(731) SANRIO COMPANY, LTD.   (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 
Japan 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi và vật để chơi; búp bê; đồ chơi bằng vải nhung; gấu bông; đồ 
chơi là nhân vật và bộ đồ chơi; bóng và bóng bay; đồ trang trí và vật trang trí cho cây 

thông Nô-en (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo); đồ vật thích hợp cho các buổi tiệc; xe cộ đồ 

chơi; xe cộ chạy điện đồ chơi; ván lướt sóng; ván trượt tuyết; giày trượt có bánh lăn; giày 
trượt băng; ván trượt; đệm lót bảo vệ hay vật dụng bảo vệ cho thể thao và trò chơi; súng 

hơi ngắn [đồ chơi]; bàn chơi cờ thỏ cáo; bóng cho trò chơi; quả chuông cho cây thông Nô-

en; bóng bi-a; bàn bi-a; gạch xây dựng [đồ chơi]; bàn cờ trò chơi; kẹo nổ [pháo giấy dùng 
trong lễ giáng sinh]; giày cao cổ gắn lưỡi trượt; máy móc và thiết bị chơi bow-ling; đồ 

chơi xây dựng; giá giữ nến cho cây thông Nô-en; bàn cờ; bộ cờ Dame [trò chơi]; trò chơi 

cờ; bàn cờ; cây thông Nô-en bằng vật liệu tổng hợp; giá đỡ cho cây thông Nô-en; thiết bị 
để làm ảo thuật; kẹo nổ [đồ chơi pháo hoa]; cốc đựng xúc xắc; phi tiêu; xúc xắc; giường 

cho búp bê; quần áo cho búp bê; nhà cho búp bê; phòng ở của búp bê; cờ đôminô; bàn 

chơi cờ đam; cờ đam [trò chơi]; quả tạ tập thể dục; vật dụng bảo vệ khuỷu tay [dụng cụ 
thể thao]; dụng cụ tập luyện [dây chun kéo]; đồ để cưỡi ngựa; bình bú sữa cho búp bê; 

lưỡi câu; đồ câu cá; chân nhái để bơi; phao câu; đĩa bay [đồ chơi]; trò chơi tự động; gậy 

cho trò chơi; thiết bị cho trò chơi; máy trò chơi viđêô; trò chơi dễ mang đi với màn hình 
tinh thể lỏng; máy trò chơi viđêô có mái vòm; túi đựng vật dụng đánh gôn; gậy đánh gôn; 

găng tay đánh gôn; găng tay cho trò chơi và thể thao; trò đánh lửa [trò đùa nhả]; ống cuộn 
dây diều; diều; vật dụng bảo vệ đầu gối [dụng cụ thể thao]; bài mạt chược; hòn bi cho trò 

chơi; con rối; mặt nạ để diễn trên sâu khấu; mặt nạ đồ chơi; vật di động [đồ chơi]; mô 

hình thu nhỏ của xe cộ; vật dụng kỳ quặc cho các bữa tiệc, buổi khiêu vũ [đồ vật thích 
hợp cho buổi tiệc]; đệm lót bảo vệ [bộ phận của trang phục thể thao]; trò chơi trong nhà; 

ngòi nổ [đồ chơi]; đồ chơi súng ngắn; bóng để chơi; con rối bù nhìn; vợt; cái lúc lắc [đồ 

chơi]; trò chơi vòng; ngựa gỗ bập bênh (đồ chơi); ván trượt có bánh lăn; ván trượt có gắn 
buồm; ván trượt tuyết; xe trượt tuyết [dụng cụ thể thao]; cầu trượt [đồ chơi của trẻ em]; 

bong bóng xà phòng [đồ chơi]; con quay [đồ chơi]; ván nhún [dụng cụ thể thao]; xe đạp 

đặt cố định để tập luyện thể dục; bể bơi [đồ chơi]; chân có màng để bơi [chân nhái]; cái 
đu; bàn để đánh bóng bàn; đồ chơi cho vật nuôi trong nhà; ván lướt sóng; đồ chơi khi bơi, 

cho trò chơi, môn thể thao và các hoạt động dưới nước; bóng chơi trên bãi biển; máy giải 

trí, tự động và vận hành khi bỏ xu vào; túi đặc biệt thiết kế cho ván trượt tuyết và ván lướt 
sóng; thẻ chơi bài; vợt bắt bướm; bài lá; hoa giấy để ném trong lễ hội; giầy trượt pa-tanh; 

trò chơi ghép hình; kính vạn hoa; cột buồm cho ván trượt có gắn buồm; vợt hứng cá dùng 
cho người đi câu; xe cộ đồ chơi điều khiển bằng sóng vô tuyến; bánh xe quay của trò chơi 

Rulet; quả cầu tuyết; giày đi tuyết; bài Nhật Bản; áo phao; phao bơi; phao để tắm và bơi; 

dụng cụ nổi để bơi; phao tập bơi; đồ vật thích hợp cho các bữa tiệc bằng giấy; máy trò 
chơi viđêô có mái vòm; thiết bị rèn luyện thể hình; phỉnh dùng để đánh bạc; đồ chơi bằng 

vải nhung; thẻ cào để chơi xổ số; bộ mô hình thu nhỏ [đồ chơi]; máy chơi trò chơi 

Pachinko; bể bơi [đồ chơi]; máy có khe đút xu [máy đánh bạc].  
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(210) 4-2013-25796 (220) 04.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) SANRIO COMPANY, LTD.  (JP) 
1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, cacao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê; bột mỳ và 
sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì và bánh kẹo, kem; mật ong, mật đường (để làm 
thực phẩm); men, bột nở; muối, tương hạt cải; dấm và nước xốt; gia vị; kem lạnh; bánh 
bích quy; bột để làm bánh; đồ trang trí bánh ngọt có thể ăn được; hương liệu không phải 
là tinh dầu để làm bánh; bánh làm từ bột gạo; mứt và kẹo; sôcôla; đồ uống sôcôla có sữa; 
đồ uống trên cơ sở sôcôla; kẹo để trang trí cây Nô-en; đồ uống cacao có sữa; sản phẩm 
cacao; đồ uống trên cơ sở cacao; đồ uống cà phê; hương liệu cà phê; hỗn hợp và chất thay 
thế cho cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh bao, bánh quy dẹt; bỏng ngô; bánh bột 
ngô nướng; kem lạnh (có thể ăn được); bột ca ri; bánh làm từ trứng và sữa; bánh bột ngũ 
cốc nướng; hương liệu không phải là tinh dầu; bánh kẹo dạng đá lạnh; thạch trái cây 
(dạng bánh kẹo); bánh gừng; si-rô, cụ thể thể là si rô ngô, mật đường và tinh bột để nấu 
nướng; các chất để pha chế thực phẩm hay đồ uống không phải là thuốc; nước xốt cà chua 
nấm; cam thảo (bánh kẹo); viên ngậm hình thoi (bánh kẹo); bánh nhân thịt; chất làm mềm 
thịt dùng trong gia đình; bánh kếp; kẹo có mùi thơm; bánh ngọt, bánh nướng, bánh bao; 
bánh patê; hạt tiêu; bánh pizza; bánh pút-đinh; bánh bao ra-vi-ô-li; sữa ong chúa để ăn; 
mù tạc (wasabi); xì dầu; mì ống, mỳ dẹt và  mỳ sợi, bún, miến; mỳ Udon (mỳ kiểu Nhật 
Bản); su-shi; vani làm hương liệu; bánh quế; kem sữa chua (kem lạnh); bánh quy mặn 
hình que hay hình nút thừng; bánh kẹo hạnh nhân; chế phẩm hương thơm cho thực phẩm; 
chất liên kết để làm kem lạnh có thể ăn; ổ bánh mỳ; bánh bao nhân nho; bánh ngọt; ca-ra-
men (kẹo); kẹo cao su không dùng trong y tế; bánh quy giòn; đá lạnh ăn được; nước mật 
đường; đá ăn được, tự nhiên hay nhân tạo; mỳ ống; bột bánh hạnh nhân, bánh hạnh nhân; 
nước xốt mayonnaise; bột yến mạch; hạt tiêu làm gia vị; bánh nướng; đồ gia vị (nước xốt); 
bánh bít cốt; muối ăn; bánh xăng-đuých; nước xốt cà chua; gia vị; kem trái cây (kem 
lạnh); mỳ sờ-pa-ghét-ti; mứt (kẹo), kẹo; bánh nhân ngọt; bột lúa mỳ; đồ gia vị trộn xa lát; 
nước xốt làm từ nước thịt; nước xốt cho mỳ ống; đồ ăn được chế biến trên cơ sở mì sợi; đồ 
ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; đồ ăn nhanh làm từ gạo; kem trái cây (đá lạnh); mảnh ngô 
dẹt mỏng; bột ngô; bột ngô xay thô; mảnh yến mạch dẹt mỏng; glu-cô để nấu ăn; thanh 
ngũ cốc giàu protein; bột xay thô; thảo mộc đã bảo quản (gia vị); chất bổ sung glu-ten để 
nấu ăn.  

 

 
(210) 4-2013-25830 (220) 04.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) CREST LICENSING SYSTEMS 
LIMITED   (NZ) 
469 Moray Place, Dunedin 9054, New 
Zealand  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ làm sạch bao gồm dịch vụ làm sạch thương mại, làm sạch tòa nhà (bên 
trong và bên ngoài), làm sạch xe cộ, làm sạch trong nhà và quần áo, dịch vụ giặt khô.  
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(210) 4-2013-25836 (220) 04.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Sài Gòn Pinus   (VN) 

384 Minh Phụng, phường 09, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Găng tay cao su và ni-trin dùng một lần cho phòng thí nghiệm sử dụng; găng 
tay bảo hộ dùng cho mục đích công nghiệp; găng tay bảo hộ lao động (dùng để phòng 
chống tai nạn). 

 

Nhóm 21: Găng tay bằng len dùng để làm vườn, găng tay sử dụng cho mục đích gia dụng; 
găng tay gia dụng dùng cho mục đích thông thường; găng tay lao động (dùng để đánh 
bóng, không để phòng chống tai nạn). 

 
 

(210) 4-2013-25837 (220) 04.11.2013 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 18.5.1; A1.5.3 

(591) Xanh nước biển, đỏ 
(731) Công ty cổ phần xây dựng du 

lịch Hải Đăng  (VN) 

154 Phạm Phú Thứ, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; hướng dẫn khách du lịch.  
 
 

(210) 4-2013-25839 (220) 04.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 1.17.11; 26.1.2; A5.3.15; A5.3.14 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh lá nhạt 
(731) Công ty Cổ phần Thương mại 

Dược Sâm Ngọc Linh Quảng 

Nam  (VN) 

222 Huỳnh Thúc Kháng, phường An 
Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 
Nam  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 05: Rượu có chứa sâm ngọc linh; sâm ngọc linh kết hợp với mật ong; diệp linh 
sâm; nước bổ dưỡng có chứa sâm ngọc linh; trà túi lọc có chứa sâm ngọc linh (tất cả các 
sản phẩm trên đều dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ: dược phẩm, hóa dược và dược liệu, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, 
thực phẩm, nước giải khát, đồ thủ công mỹ nghệ. 
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(210) 4-2013-25896 (220) 04.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Công Nghiệp Hải 

Bắc  (VN) 

Số 125/109 Trường Chinh, phường Lãm 
Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 07: Thiết bị để gia công cơ khí.  
 

Nhóm 09: Thiết bị điện tử, tủ phân phối điện.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thiết bị điện tử, cung cấp thiết bị điện.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, lắp đặt và bảo trì các thiết bị điện tử, viễn thông, tin học.  
 

 
(210) 4-2013-26045 (220) 05.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.14; 24.13.1 
(591) Đỏ tươi, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Tuệ 

Tĩnh  (VN) 

Tổ 1, Giáp Nhất, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong 
y tế, vật tư y tế, thiết bị y tế, mỹ phẩm, thiết bị xử lý môi trường cụ thể là: hệ thống xử lý 
nước thải, hệ thống thiết bị thu hồi và tái chế dung môi, hệ thống thiết bị xử lý khí thải, 
hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, chế phẩm diệt khuẩn trong gia dụng và y tế, sinh 
phẩm y tế.  

 

 
(210) 4-2013-26107 (220) 06.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.3; 5.13.4 
(591) Vàng, xanh đậm, đỏ đun 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

môi trường làm việc Việt Nam  

(VN) 

Tầng 1, tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 
Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm; dịch vụ 
quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo và tổ chức sự kiện với mục đích 
quảng cáo. 

 

Nhóm 41: Giáo dục; tổ chức sự kiện với mục đích giải trí, văn hóa, giáo dục. 
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(210) 4-2013-26115 (220) 06.11.2013 

 

   

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 4.5.21; 4.5.2; 4.5.3; 24.9.1 

(731) Nguyễn Thanh Tâm  (VN) 

123 Trường Chinh, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi. 
 

 
(210) 4-2013-26183 (220) 06.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 5.3.11; 26.4.2; A26.11.8; A25.7.21 
(591) Trắng, xanh lá, xanh lam, xanh dương, 

đỏ 
(731) Phạm Thị Mỹ Hạnh   (VN) 

Thôn Mỹ Huệ, xã Bình Dương, huyện 
Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Nem tai (nem thịt); nem chua; chả. 
 

 
(210) 4-2013-26184 (220) 06.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.11; 25.7.25 
(591) Vàng, trắng, đen 
(731) PT. GAHYO SUKSES   (ID) 

J1 Jend Sudirman Kav 52-53, Lot 6, 
Jakarta Selatan, INDONESIA  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; quầy rượu nhỏ, căng-tin; dịch vụ cung 
cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quầy hàng phục vụ đồ ăn và thức uống (dịch 
vụ do nhà hàng thực hiện).  

 

 
(210) 4-2013-26185 (220) 06.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Đen, xám 
(731) Công ty TNHH LOTHO Việt Nam  

(VN) 

333 A đường Cửa Đại, phường Cẩm 
Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản, cho thuê căn hộ.  
 

Nhóm 43: Khách sạn; khu nghỉ dưỡng; nhà hàng ăn uống.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa); 
 

 
(210) 4-2013-26264 (220) 07.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Phòng Kinh tế thị xã Gò Công  

(VN) 

12 Trần Hưng Đạo, phường 2, thị xã Gò 
Công, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 31: Rau tươi: rau ăn lá, rau ăn thân, rau ăn củ, rau ăn hoa, rau ăn quả; các loại nấm 
thực phẩm tươi. 

 

Nhóm 35: Mua bán rau ăn: lá, thân; củ; hoa; quả, các loại nấm thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2013-26265 (220) 07.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá nhạt, xanh lá đậm, trắng 
(731) Phòng Kinh tế thị xã Gò Công  

(VN) 

12 Trần Hưng Đạo, phường 2, thị xã Gò 
Công, tỉnh Tiền Giang   

 

(511)   Nhóm 31: Rau tươi: rau ăn lá, rau ăn thân, rau ăn củ, rau ăn hoa, rau ăn quả; các loại nấm 
thực phẩm tươi. 

 

Nhóm 35: Mua bán rau ăn: lá, thân; củ; hoa; quả, các loại nấm thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2013-26269 (220) 07.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Đen, vàng 
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

phát triển thương hiệu Hoa 

Lan  (VN) 

Số 2 khu tập thể Bộ Tư lệnh Thông tin, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo: giới thiệu hàng hóa, sản phẩm, phát hành tờ rơi quảng cáo.  
 

Nhóm 38: Viễn thông: cho phép một người liên lạc với người khác bằng phương tiện cảm 
biến; truyền tin nhắn từ người này tới người khác.  
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Nhóm 39: Du lịch; vận chuyển hàng hóa, hành khách.  
 

Nhóm 41: Giải trí: giải trí, vui chơi, thu hút sự chú ý đến mọi người.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ ở cho khách du lịch, cụ thể là qua các hãng du lịch hoặc môi 
giới du lịch; cung cấp thực phẩm và đồ uống để tiêu dùng (do nhà hàng thực hiện) và các 
dịch vụ cung cấp chỗ ăn ở trong khách sạn, nhà trọ hoặc các cơ sở khác.  

 

 
(210) 4-2013-26295 (220) 07.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Nguyễn Thị Khuyên  (VN) 

Số 18C, 254 Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố. 
 

Nhóm 11: Thiết bị chạy điện dùng để hâm nóng bình sữa trẻ em; thiết bị sưởi ấm dành 
cho trẻ em; máy luộc trứng bằng điện, bếp điện, bếp từ, lò nướng. 

 

 
(210) 4-2013-26423 (220) 08.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) CHOW TAI FOOK JEWELLERY 

COMPANY LIMITED  (HK) 
38th Floor, New World Tower, 16-18 
Queen's Road Central, Hong Kong 

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng, hàng hóa làm từ kim loại này hoặc 
bọc bằng kim loại này mà không được xếp ở các nhóm khác, cụ thể là hợp kim của kim 
loại quý, huy hiệu bằng kim loại quý, hộp bằng kim loại quý hiếm, tượng bán thân bằng 
kim loại quý hiếm, tượng nhỏ bằng kim loại quý, đồ trang trí cho mũ bằng kim loại quý, 
thỏi kim loại quý, kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm, đồ trang trí giày bằng kim 
loại quý, tượng bằng kim loại quý), dây làm bằng kim loại quý (đồ trang sức, đồ kim 
hoàn), tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý; đồ trang sức; đồ trang sức cho y phục; đồ 
trang sức cho cơ thể; đồ trang sức làm bằng đá quý nhân tạo; đá quý; ngọc trai (đồ trang 
sức); đá quý nhân tạo; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; đồng hồ treo tường; đồng hồ để 
bàn; đồng hồ đeo tay; dây đồng hồ đeo tay; vỏ đồng hồ; hộp dùng cho ngành sản xuất 
đồng hồ; hộp đựng đồ trang sức; hộp đựng đồ kim hoàn; linh kiện và phụ kiện cho các sản 
phẩm nói trên. 

 

Nhóm 35: Tổ chức, tiến hành triển lãm và hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng 
hoặc quảng cáo; tổ chức, tiến hành triển lãm đồng hồ đeo tay, đồng hồ và đồ trang sức; tổ 
chức bán đấu giá; điều tra thương mại và thông tin về thương, mại; tư vấn tổ chức và quản 
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lý kinh doanh, dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh; chuẩn bị và giới thiệu những màn hình 
nghe nhìn cho mục đích quảng cáo; phân phát và phổ biến các thông báo quảng cáo; 
nghiên cứu thị trường và phân tích; marketing; dịch vụ xúc tiến bán hàng; chuẩn bị, phát 
hành và xuất bản vật liệu quảng cáo; lập kế hoạch kinh doanh; dịch vụ bán lẻ thông qua 
Internet, cụ thể là đồ trang sức, đồ trang sức cho y phục, đồ trang sức cho cơ thể, đồ trang 
sức từ đá nhân tạo, đá quý, ngọc trai (châu báu), đá quý nhân tạo, dụng cụ đo giờ và bấm 
giờ, đồng hồ treo tường, đồng hồ, đồng hồ đeo tay, dây đồng hồ đeo tay, dây đồng hồ đeo 
tay, hộp dùng trong ngành sản xuất đồng hồ, hộp đựng đồ trang sức, hộp nữ trang, ấn 
phẩm, ảnh chụp, xuất bản phẩm dạng in, tạp chí, cuốn sách mỏng, catalô, túi đựng làm 
bằng giấy, tài liệu tiếp thị, sách mỏng, tờ rơi, thiết bị và phụ kiện cho các hàng hóa nêu 
trên; giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ 
nghiên cứu tiếp thị; biên tập số liệu thống kê; dịch vụ tóm lược tin tức; đánh giá kinh 
doanh; ý kiến chuyên gia về kinh doanh; quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; giới 
thiệu sản phẩm cho mục đích quảng cáo; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác; 
quan hệ công chúng đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất đồng hồ và làm đồ trang sức; 
dịch vụ bán buôn và bán lẻ những kim loại quý và hợp kim của chúng, các sản phẩm làm 
từ kim loại này hoặc bọc bằng kim loại này như đồ kim hoàn, đồ trang sức cho y phục, đồ 
trang sức làm từ đá quý nhân tạo, đá quý, ngọc trai (đồ trang sức), đá quý nhân tạo, dụng 
cụ đo giờ và bấm giờ, đồng hồ, đồng hồ bỏ túi, đồng hồ đeo tay, dây đồng hồ đeo tay, hộp 
dùng cho ngành sản xuất đồng hồ, hộp đựng đồ trang sức, hộp nữ trang, ấn phẩm, ảnh 
chụp,  xuất bản phẩm dạng in, tạp chí, cuốn sách mỏng, catalo, túi đựng làm bằng giấy, 
tài liệu tiêp thị, sách mỏng, tờ rơi, thiết bị và phụ kiện cho các sản phẩm nói trên; dịch vụ 
thông tin và cố vấn liên quan đến tất cả những dịch vụ đã nói đến ở trên; dịch vụ đại lý 
xuất nhập khẩu kim loại quý, hợp kim của chúng và sản phẩm làm từ kim loại này hoặc 
bọc bằng kim loại này, đồ kim hoàn, đồ trang sức cho y phục, đồ trang sức cho cơ thể, đồ 
trang sức từ đá quý nhân tạo, đá quý, ngọc trai (đồ trang sức), đá quý nhân tạo, dụng cụ 
đo giờ và bấm giờ, đồng hồ, đồng hồ bỏ túi, đồng hồ đeo tay, dây đồng hồ đeo tay, hộp 
dùng cho ngành sản xuất đồng hồ, hộp đựng đồ trang sức, hộp nữ trang, ấn phẩm, ảnh 
chụp, xuất bản phẩm dạng in, tạp chí, cuốn sách mỏng, catalo, túi đựng làm bằng giấy, tài 
liệu tiếp thị, sách mỏng, tờ rơi, linh kiện và phụ kiện cho tất cả sản phẩm được nói đến ở 
trên thuộc nhóm 35. 

 
 

(210) 4-2013-26446 (220) 08.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

Chất lượng Vàng  (VN) 

F9-9-2D tổ 9a, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Van ga bằng kim loại. 
 

Nhóm 11: Bếp ga, bếp điện từ, quạt điện, lò nướng vi sóng, dây dẫn ga (bộ phận của bếp 
ga). 
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(210) 4-2013-26453 (220) 08.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) LG ELECTRONICS INC.   (KR) 
20 Yeouido-dong Yeongdeungpo-gu 
Seoul 150-721 Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy in xách tay (dùng với máy tính); phần mềm máy vi tính lưu động (được 
ghi sẵn); điện thoại; điện thoại không dây; thiết bị thông tin liên lạc xách tay cụ thể là: 
máy thu  phát cầm tay, máy điện đài xách tay, điện thoại dùng cho vệ tinh nhân tạo, máy 
tính xách tay loại nhỏ kỹ thuật số trợ giúp cá nhân; điện thoại di động; máy nghe nhạc 
MP3; bộ thu tín hiệu truyền hình; cái điều khiển từ xa cho ti vi; chíp (mạch tích hợp) dùng 
để cải thiện chất lượng hình ảnh của tivi; ổ cứng lưu trữ dữ liệu di động (USB); máy nghe 
nhạc sử dụng công nghệ truyền thông đa phương tiện kỹ thuật số qua vệ tinh; bộ ống nghe 
dùng cho điện thoại di động; bộ nạp điện xách tay dùng cho pin điện; an bom ảnh điện tử; 
khung ảnh điện tử kỹ thuật số; màn hình của máy tính; máy vi tính xách tay; máy vi tính; 
đầu máy quay đĩa đa năng kỹ thuật số; ổ đĩa cứng xách tay dùng cho máy vi tính; thiết bị 
ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh sử dụng trong viễn thông; thiết bị ghi, 
truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; thiết bị và dụng cụ nghe nhìn điện tử; máy 
nghe nhạc âm thanh nổi dùng cho cá nhân; phần mềm ứng dụng của máy vi tính (được ghi 
sẵn) sử dụng cho điện thoại di động; phần mềm ứng dụng của máy vi tính (được ghi sẵn) 
sử dụng cho ti vi; phần mềm ứng dụng của máy vi tính (được ghi sẵn) sử dụng cho màn 
hình máy vi tính cá nhân; phần mềm ứng dụng của máy vi tính (được ghi sẵn) sử dụng 
cho các thiết bị trong nhà; phần mềm ứng dụng của máy vi tính (được ghi sẵn) sử dụng 
cho tủ lạnh; phần mềm ứng dụng của máy ví tính (được ghi sẵn) sử dụng cho máy giặt; 
phần mềm ứng dụng của máy vi tính (được ghi sẵn) sử dụng cho máy hút bụi; phần mềm 
ứng dụng của máy vi tính (được ghi sẵn) sử dụng cho máy rửa bát đĩa; phần mềm ứng 
dụng của máy vi tính (được ghi sẵn) sử dụng cho lò. 

 

 
(210) 4-2013-26455 (220) 08.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ, ghi, xanh dương đậm 
(731) HAYASHIBARA CO., LTD.   (JP) 

675-1, Fujisaki, Naka-ku, Okayama-shi, 
Okayama, 702-8006 Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học và nhiếp ảnh, cũng như trong nông 
nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp (ngoại trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ 
cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô; 
phân bón; hợp chất chữa cháy; chế phẩm để tôi, ram và hàn (kim loại); hóa chất dùng để 
bảo quản thực phẩm; chất để thuộc da; chất dính dùng trong công nghiệp; hợp chất nitơ; 
hợp chất dị vòng (hợp chất hóa học); enzym dùng trong công nghiệp (hóa chất); chất làm 
ngọt nhân tạo (chế phẩm hóa học); chất nâng cao kết cấu (hóa chất); chất truyền (hóa 
chất); chất ổn định hóa học; chất chống thoái hóa (hóa chất); chất giữ độ ẩm (hóa chất); 
dung môi pha loãng (hóa chất), chất khử nước và chất truyền (hóa chất), tất cả bao gồm 
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cacbon hyđrat, sacarit, và các dẫn xuất của chúng, bao gồm glucoza, mantoza, 
mantooligosacarit, isomantooligosacarit, trehaloza, glycosyl trehaloza, mantiton, 
lactosucroza, glycosyl sueroza, tinh bột của mật đường dùng cho công nghiệp, polysaearit, 
eyclic tetrasaearit, cyclodextrin, alpha glycosyl rutin, alpha glycosyl hetperidin, 
alphaglyeosyl steviosit, axit atcobie glycosyl hóa để sử dụng trong ngành sản xuất thực 
phẩm, sản xuất mỹ phẩm, sản xuất các sản phẩm chăm sóc da, sản xuất dược phẩm và sản 
xuất các chế phẩm bằng chất dẻo; chất điều chỉnh độ pH, bao gồm axit atcobic để sử dụng 
trong ngành sản xuất thực phẩm, sản xuất mỹ phẩm, sản xuất các sản phẩm chăm sóc da, 
sản xuất dược phẩm và sản xuất các chế phẩm bằng chất dẻo; sản phẩm hóa học, bao 
gồm, axit khoáng, chất kiềm, muối khoáng, kim loại kiềm, phi kim, oxit, sulfua, carbua, 
chất thơm (hóa chất), lipit, halogen hữu cơ, cồn, phenol, ete, andehyt, xeton, axit hữu cơ, 
este, nitrat, cacbon hy®rat, monosaearit, polysacarit, protein, enzym, photphua và kim loại 
hữu cơ, tất cả dùng để sản xuất thực phẩm, sản xuất mỹ phẩm, sản xuất các sản phẩm 
chăm sóc da, sản xuất dược phẩm và sản xuất các chế phẩm bằng chất dẻo; hóa chất, bao 
gồm cacbon hyđrat, sacarit và các dẫn xuất của chúng, bao gồm glucoza, mantoza, 
mantooligosacarit, isomantooligosacarit, trehaloza, glycosyl trehaloza, mantiton, 
lactosucroza, glycosyl sucroza, tinh bột của mật đường dùng cho công nghiệp, polysacarit, 
cyclic tetrasacarit, cyelodextrin, alpha glycosyl rutin, alpha glycosyl hetperidin, alpha-
glycosyl steviosit, axit atcobic glycosyl hóa dùng để bảo quản thực phẩm; sản phẩm hóa 
học, bao gồm cacbon hyđrat, sacarit và dẫn xuất của chúng, bao gồm, glucoza, mantoza, 
mantooligosacarit, isomantooligosacarit, trehaloza, glycosyl trehaloza, mantiton, 
lactosucroza, glycosyl sucroza, tinh bột của mật đường dùng cho công nghiệp, polysacarit, 
cyclic tetrasacarit, cyclodextrin, alpha glycosyl rutin, alpha glycosyl hetperidin, 
alphaglycosyl steviosit, axit atcobic glycosyl hóa được sản xuất toàn bộ hoặc phần lớn từ 
tinh bột và/ hoặc tinh bột biến tính và/ hoặc các dẫn xuất của tinh bột, bao gồm, sacarit 
được sản xuất bằng quá trình lên men, để sử dụng trong bất kỳ ngành sản xuất thực phẩm, 
sản xuất mỹ phẩm, sản xuất các sản phẩm chăm sóc da, sản xuất dược phẩm và sản xuất 
các chế phẩm bằng chất dẻo; chất dính được sử dụng trong công nghiệp; chế phẩm điều 
hòa sinh trưởng cây trồng phân bón hóa học, phân bón tự nhiên, phân bón tổng hợp, đất 
cây trồng nhân tạo; chế phẩm hóa học dùng cho nhiếp ảnh; bột và tinh bột dùng cho mục 
đích công nghiệp; cacbon hyđrat, sacarit và các dẫn xuất của chúng, bao gồm, glucoza, 
mantoza, mantooligosacarit, isomantooligosacarit, trehaloza, glycosyl trehaloza, mantiton, 
lactosucroza, glycosyl sucroza, tinh bột của mật đường dùng cho công nghiệp, polysacarit, 
eyclic tetrasacarit, cyclodextrin, alpha glycosyl rutin, alpha glycosyl hetperidin, 
alphaglycosyl steviosit, axit glycosyl atcobic hóa để sử dụng trong ngành sản xuất thực 
phẩm, sản xuất mỹ phẩm, sản xuất các sản phẩm chăm sóc da, sản xuất dược phẩm và sản 
xuất các chế phẩm bằng chất dẻo; axit atcobic để sử dụng trong ngành sản xuất thực 
phẩm, sản xuất mỹ phẩm, sản xuất các sản phẩm chăm sóc da, sản xuất dược phẩm và sản 
xuất các chế phẩm bằng chất dẻo axit khoáng, chất kiềm, muối khoáng, kim loại kiềm, 
phi kim, oxit, sulfua, carbua, chất thơm (hóa chất), lipit, halogen hữu cơ, cồn, phenol, ete, 
andehyt, xeton, axit hữu cơ, este, nitrit, cacbon hy®rat, monosacarit, polysacarit, pr«tein, 
enzym, photphua và kim loại hữu cơ, tất cả dùng để sản xuất thực phẩm, sản xuất mỹ phẩm, 
sản xuất các sản phẩm chăm sóc da, sản xuất dược phẩm và sản xuất các chế phẩm bằng 
chất dẻo; gluten thực phẩm dùng để sản xuất thực phẩm; gluten thực phẩm để sử dụng cho 
công nghiệp thực phẩm; thành phần phụ gia nhân tạo dùng như hương liệu và nguyên liệu, 
bao gồm, chất cải thiện mùi vị và chất cải thiện chất lượng (hóa chất công nghiệp). 

 

Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy trắng (giặt giũ) và chế phẩm dùng để giặt; chế phẩm làm 
sạch; chế phẩm để đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ 
phẩm; nước xức tóc; kem đánh răng; chế phẩm chống tĩnh điện dùng cho mục đích gia 
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dụng; chế phẩm tẩy nhờn cho mục đích gia dụng; chế phẩm tẩy sạch gỉ sắt, gỉ kim loại; 
chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết; chất làm mềm vải dùng để giặt; chế phẩm 
để giặt; chất dính dùng để gắn tóc giả; chất dính dùng để gắn mi giả; hồ bột để giặt là; 
gelatin rong biển dùng để giặt; chế phẩm đánh bóng; chất tẩy rửa (không dùng trong hoạt 
động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm trang điểm.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực 
phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho 
em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán dùng cho mục đích y tế; vật 
liệu băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để hàn răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt 
động vật có hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; dược phẩm, chế phẩm thú y và chế phẩm vệ 
sinh bao gồm: giấy thấm dầu dùng cho mục đích y tế, mặt nạ vệ sinh dùng cho mục đích 
y tế, miếng gạc thấm hút dùng cho mục đích dược phẩm, vải gạc để băng bó, bao con 
nhộng rỗng dùng cho dược phẩm, miếng che mắt bị thương (dùng cho mục đích y tế), 
băng tai (dùng cho mục đích y tế), băng vệ sinh kinh nguyệt, băng vệ sinh dạng nút dùng 
khi có kinh nguyệt, khăn vệ sinh, quần lót vệ sinh, miếng lót vệ sinh tháo ra được, tã lót 
dùng cho người không kiềm chế được, quần lót vệ sinh dùng cho người không kiềm chế 
được, miếng lót vệ sinh tháo ra được dùng cho người không kiềm chế được, miếng đệm 
lót vệ sinh dùng cho người không kiềm chế được, bông thấm hút vệ sinh dùng cho người 
không kiềm chế được, cao dán (dùng cho mục đích y tế), băng dùng để băng bó, colođion 
dùng cho mục đích dược phẩm, miếng đệm chăm sóc ngực; vật liệu nha khoa; vòng đeo 
tay dùng cho mục đích y tế; tã lót dùng cho người không kiềm chế được; giấy bắt ruồi; 
giấy chống mọt cắn; lactoza dùng cho mục đích dược phẩm; sữa bột cho em bé; tinh dịch 
dùng cho thụ tinh nhân tạo.  

 

Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn hột và bột cọ sagu; bột mì 
và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo; đá lạnh (có thể ăn được); 
đường, mật ong, mật đường dùng cho thực phẩm; nấm men dùng cho thực phẩm, bột nở 
dùng cho thực phẩm; muối nấu ăn; mù tạc; giấm ăn, xốt (gia vị); gia vị; đá lạnh (đá ăn); ổ 
bánh mỳ nhỏ và bánh bao nhỏ, bánh kẹo kiểu Nhật và phương tây; gia vị; chất làm ngọt tự 
nhiên; hương liệu tự nhiên (trừ tinh dầu) làm chất thêm vào cho thức ăn và đồ uống; gia vị 
hoặc đồ gia vị bao gồm: gia vị cải thiện hương vị, gia vị cải thiện chất lượng thức ăn, gia 
vị ổn định chất lượng thức ăn, gia vị ướp làm ngon và chống hỏng thức ăn, gia vị ướp thức 
ăn chống oxy hóa, gia vị chống mất màu, gia vị làm chất độn, gia vị điều chỉnh độ pH, gia 
vị giữ ẩm và gia vị hút nước; đường, đường sacarit và các dẫn xuất của chúng bao gồm 
đường glucoza, đường mantoza, đường mantooligosacarit, đường isomantooligosacarit, 
đường trehaloza, đường glycosyl trehaloza, đường mantiton, đường lactosucroza, đường 
glycosyl sucroza, nước mật đường dạng bột, đường polysacarit, đường cylic tetrasacarit, 
đường cyclodextrin, đường alpha-glycosyl rutin, đường alpha glycosyl hetperidin, đường 
alpha-glycosyl steviosit, đường có chứa axit glycosyl atcorbic; đường cacbon hy®rat, 
đường sacarit và dẫn xuất của chúng bao gồm tinh bột và/hoặc tinh bột biến tính và hoặc 
dẫn xuất của tinh bột bao gồm tinh bột dong, bột mì, bột gạo, tinh bột ngô, tinh bột cọ 
sagu, bột khoai lang, bột khoai tây, bột kiều mạch, bột sắn hột, bột ngô, bột đậu dùng cho 
thực phẩm; tinh bột gạo và thực phẩm giàu tinh bột, bao gồm mì sợi (mì dẹt) được làm từ 
lúa mì, mảnh yến mạch dẹt mỏng đã qua chế biến, bột yến mạch, gạo sấy, gạo giàu chất 
dinh dưỡng, tấm bột mì được nhồi với thịt lợn băm nhỏ, mảnh ngô dẹt mỏng, thạch gạo 
nếp, gạo nhân tạo, mì sợi cho món mì ống, mì nguyên chất, mì sợi (mì dẹt) ăn liền được 
làm từ bột mì, mì sợi (mì dẹt) ăn liền được làm từ bột kiều mạch, mì sợi Trung quốc, mì 
sợi Trung Quốc ăn liền, ruột bánh mỳ, mì gạo, bánh mỳ làm từ bột mì có chứa gluten, 
cơm hộp, mỳ ống và bột gạo nhão; bánh kẹo tổng hợp ăn liền; gạo lứt; cháo yến mạch đã 
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xát vỏ; lúa mạch đã xát vỏ; bột và tinh bột, bao gồm tinh bột gạo, tinh bột dong, bột mì, 
bột gạo, tinh bột ngô, bột cọ sagu, bột khoai lang, bột khoai tây, bột kiều mạch, bột sắn 
hột, bột ngô, bột đậu dùng cho thực phẩm, thức ăn thay thế bữa ăn và thực phẩm làm từ 
đường cacbon hyđrat (không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y).  

 
 

(210) 4-2013-26639 (220) 11.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.15.15 
(591) Xanh đậm, tím, xanh hòa bình 
(731) Công ty TNHH đầu tư kinh 

doanh và dịch vụ Toàn Cầu 

VINGT  (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị Sinh
Thái Vincom Village, phường Việt Hưng,
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

Nhóm 35: Bán lẻ và bán buôn trong siêu thị và trung tâm thương mại các sản phẩm quần 
áo, giầy dép, mũ nón, dụng cụ thể dục và thể thao, đồ chơi, trò chơi, sách báo, văn phòng 
phẩm, băng đĩa, mỹ phẩm, dược phẩm, dụng cụ y tế, thuốc lá, rượu, bia, nước ngọt, nước 
khoáng, tivi, loa đài, tủ lạnh, điều hòa, máy tính và thiết bị ngoại vi, điện thoại, khóa, dao, 
kéo, sơn, kính, giường tủ, thảm, đệm; bán lẻ theo đơn đặt hàng các sản phẩm nói trên qua 
bưu điện hoặc qua internet; tổ chức triển lãm và xúc tiến thương mại; quảng cáo.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào cổng thông tin liên quan đến máy tính; 
dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu. 

 

Nhóm 40: May gia công trang phục quần áo; sản xuất gia công giày dép. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ thể dục, thể thao; dịch vụ phòng tập thể dục thể thao; công 
viên vui chơi giải trí và giáo dục; rạp chiếu phim; dịch vụ vui chơi giải trí; dịch vụ trung 
tâm chơi game điện tử.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; khách sạn và khu nghỉ dưỡng.  
 
 

(210) 4-2013-26652 (220) 12.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 9.9.1; A9.9.5 
(591) Đỏ, xanh. 
(731) Công ty TNHH Nam Đô Vi Na  

(VN) 

524/1 đường Kênh T31A - 17, ấp 3, xã 
Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 24: Tấm trải bàn làm việc bằng nhựa TPR.  
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(210) 4-2013-26665 (220) 12.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH phát triển 

thương mại điện tử Việt   (VN) 

Phòng số 1, tầng 1, nhà 29, ngõ 2, đường 
Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu và làm đại lý các mặt hàng vải, quần áo, đồ 
đi chân, đồ đội đầu, thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, 
giấy dán tường, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, đồ đạc (bàn, ghế, 
giường, tủ, giá, kệ), gương, khung ảnh, giấy, các tông, thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng 
hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm xoát, giám 
sát, cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, 
tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện và máy vi tính; hệ thống hoá thông tin 
vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính.  

 

Nhóm 41: Hoạt động đào tạo chuyên sâu; dịch vụ giáo dục giảng dạy tiếng Anh và tin 
học; dịch vụ khảo thí giáo dục; dịch vụ tổ chức và sắp xếp các cuộc hội thảo.  

 

Nhóm 42: Bảo dưỡng phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; khôi phục dữ liệu 
máy tính.  

 

 
(210) 4-2013-26673 (220) 12.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A25.1.10; 26.5.1 
(731) Công ty TNHH Inox Quang 

Trung   (VN) 

Số 21, ngõ 2, đường Quang Trung, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; chốt móc khóa bằng kim loại - cremon; khóa cửa bằng 
kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; chống cửa bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2013-26727 (220) 12.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Nguyễn Hưng Tuế  (VN) 

Xóm Độc Lập, xã La Phù, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại cho túi xách, khóa bằng kim loại cho xe cộ, khóa bằng kim 
loại, ngoại trừ khóa điện, khóa móc, khóa lò xo. 
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(210) 4-2013-26740 (220) 12.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Hộ kinh doanh Viên Sương Lợi  

(VN) 

159/15 Hà Tôn Quyền, phường 4, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Hương (nhang). 

 
 

(210) 4-2013-26766 (220) 12.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.6; 26.2.7; 26.1.5 
(591) Vàng, xanh da trời, đỏ, đen. 
(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

và thương mại Điểm Vàng  

(VN) 

Số 35, phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh 
Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước gội đầu và các sản phẩm dùng để dưỡng tóc, sữa tắm (các chế 

phẩm làm sạch, chăm sóc và bảo vệ làn da), nước giặt, nước xả vải (chất làm mềm vải và 
chất bảo dưỡng vải); nước rửa tay (không chứa dược chất và không dùng cho mục đích y 
tế).  

 
Nhóm 21: Bàn chải.  

 
Nhóm 24: Khăn mặt bằng vải; khăn ướt làm bằng vải. 

 
Nhóm 25: Quần áo; tất.  

 
 

(210) 4-2013-26782 (220) 12.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) CLAIR BEAUTY PTE., LTD.   (SG) 
31 Cantonment Road, Singapore 089747 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc y tế; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc cá nhân 

(sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp); nha khoa; cung cấp dịch vụ thông tin, tư vấn cho các dịch 
vụ nêu trên.  
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(210) 4-2013-26862 (220) 13.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(300) 302689183 30.07.2013 HK 
(540) 

  

(531) 25.7.25; A9.1.15; A9.1.22 
(591) Đen, trắng 
(731) BRUNET INTERNATIONAL (HONG 

KONG) LIMITED   (HK) 
16/F, Tower B, No. 223-231 Wai Yip 
Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong 
Kong 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 24: Vải và các sản phẩm làm bằng vải, cụ thể là vải ren; vải dệt thoi; vải dệt kim; nỉ 
và vải không dệt; khăn trải giường bằng vải và khăn trải bàn bằng vải; tấm phủ giường; vỏ 
gối; vỏ bọc ghế ngồi bằng vải; tấm trướng treo tường bằng vải; vải ren dệt; vải ren thêu. 

 

Nhóm 26: Ren/đăng ten và đồ thêu để trang trí; ruy băng và dải viền để trang trí quần áo; 
cúc/khuy thuộc nhóm này, móc và mắt cài khóa, kẹp và kim thuộc nhóm này; khuy lỗ 
dùng cho trang phục; dải băng; kim/que đan; đồ trang trí tóc. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ vải dệt thoi và bộ đồ dùng cho giường; dịch vụ 
bán buôn hoặc bán lẻ vải ren dệt và vải ren thêu. 

 

Nhóm 40: Xử lý hoặc gia công vải, quần áo hoặc da lông thú (bao gồm cả làm khô); may; 
thêu thùa, cho thuê máy móc và thiết bị dệt vải; cung cấp thông tin về xử lý vật liệu và 
cho thuê máy dệt kim. 

 

Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp, tạo bản vẽ phác thảo (dịch vụ thiết kế). 
 
 

(210) 4-2013-26863 (220) 13.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(300) 302689174 30.07.2013 HK 
(540) 

  

(531) A9.1.22; A9.1.15; 25.7.25 
(591) Đen, trắng 
(731) BRUNET INTERNATIONAL (HONG 

KONG) LIMITED   (HK) 
16/F, Tower B, No. 223-231 Wai Yip 
Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong 
Kong 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 24: Vải và các sản phẩm làm bằng vải, cụ thể là vải ren; vải dệt thoi; vải dệt kim; nỉ 
và vải không dệt; khăn trải giường bằng vải và khăn trải bàn bằng vải; tấm phủ giường; vỏ 
gối; vỏ bọc ghế ngồi bằng vải; tấm trướng treo tường làm bằng vải; vải ren dệt; vải ren 
thêu. 

 

Nhóm 26: Ren/đăng ten và đồ thêu để trang trí; ruy băng và dải viền để trang trí quần áo; 
cúc/khuy thuộc nhóm này, móc và mắt cài khóa, kẹp và kim thuộc nhóm này; khuy lỗ 
dùng cho trang phục; dải băng; kim/que đan; đồ trang trí tóc. 
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Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ vải dệt thoi và bộ đồ dùng cho giường; dịch vụ 
bán buôn hoặc bán lẻ vải ren dệt và vải ren thêu. 

 

Nhóm 40: Xử lý hoặc gia công vải, quần áo hoặc da lông thú (bao gồm cả làm khô); may, 
thêu thùa, cho thuê máy móc và thiết bị dệt vải; cung cấp thông tin về xử lý vật liệu và 
cho thuê máy dệt kim. 

 

Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp, tạo bản vẽ phác thảo (dịch vụ thiết kế). 
 

 
(210) 4-2013-26867 (220) 13.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540)   (531) 5.13.4; 26.4.7; A25.3.3; 24.7.3; A1.1.10 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh dương, vàng
(731) Công ty TNHH Bách Kỳ Phương  

(VN) 

11/9, tổ 44B, TT 361, phường Yên Hoà, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sát trùng; 
chế phẩm chống ký sinh trùng; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm điều 
trị da chai cứng; chế phẩm hóa dược; chất tẩy dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dược để 
chăm sóc da.  

 

Nhóm 10: Thiết bị xông hơi dùng trong ngành y; máy đo huyết áp; ống nghe (y tế); thiết 
bị dùng cho điều trị và tập vân động trong ngành vật lý trị liệu và phục hồi chức năng; 
thiết bị điều trị và tập phục hồi vận động trong thể thao; dụng cụ chỉnh hình.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế như bệnh viện, phòng khám đa khoa; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe.  

 
 

(210) 4-2013-26880 (220) 13.11.2013 

 

   

(441) 25.03.2014 
(540)   

(591) Trắng, xanh dương, xanh da trời, xanh 
ngọc 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

Polvita  (VN) 

A22 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2013-26881 (220) 13.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

   

(531) 19.7.1; 26.1.6; 3.2.1 
(591) Trắng, xanh dương, xanh ngọc 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Polvita  (VN) 

A22 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2013-26885 (220) 14.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(591) Đen, trắng, đỏ, đỏ đậm, be 
(731) Công ty cổ phần Toàn Phong  

(VN) 

Số 3, ngõ 379 Đội Cấn, phường Liễu 
Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh làm bằng gạo. 

 
 

(210) 4-2013-26960 (220) 14.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công sản phẩm cho người khác, cụ thể là bào chế và điều chế bán 

thành phẩm cây thuốc nam để cho người khác làm dược liệu.  
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(210) 4-2013-27058 (220) 15.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.8; A25.7.7; A25.7.4 
(591) Trắng, xanh, xám, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ công nghệ Nhất 

Trung  (VN) 

92/7/14 Trương Đình Hội, phường 16, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Cho thuê máy phát sáng, máy chiếu, màn hình led, âm thanh phục vụ hội nghị 
sự kiện, giải trí. 

 
 

(210) 4-2013-27065 (220) 15.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 25.5.1; 26.1.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH phát triển khoa

học quốc tế Trường Sinh  (VN) 

1335 đường Phạm Văn Đồng (km 10), tổ 
9, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, 
tỉnh Gia Lai 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho ngành thú y; thuốc thú y dùng cho thủy sản; chất 
diệt nấm, chất diệt trùng, chất diệt ký sinh.  

 

Nhóm 35: Mua bán thuốc thú y dùng trong nuôi trồng thủy sản; mua bán nguyên liệu chế 
biến thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm; mua bán chế phẩm sinh học phục vụ nuôi trồng 
thủy sản.  

 
 

(210) 4-2013-27066 (220) 15.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 25.5.1; 26.1.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH phát triển khoa

học quốc tế Trường Sinh   (VN)

1335 đường Phạm Văn Đồng (km 10), tổ 
9, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, 
tỉnh Gia Lai 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho ngành thú y; thuốc thú y dùng cho thủy sản; chất 
diệt nấm, chất diệt trùng, chất diệt ký sinh.   

 

Nhóm 35: Mua bán thuốc thú y dùng trong nuôi trồng thủy sản; mua bán nguyên liệu chế 
biến thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm; mua bán chế phẩm sinh học phục vụ nuôi trồng 
thủy sản.  
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(210) 4-2013-27067 (220) 15.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.1.2; 25.5.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH phát triển khoa

học quốc tế Trường Sinh   (VN)

1335 đường Phạm Văn Đồng (km 10), tổ 
9, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, 
tỉnh Gia Lai 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho ngành thú y; thuốc thú y dùng cho thủy sản; chất 
diệt nấm, chất diệt trùng, chất diệt ký sinh.   

 
Nhóm 35: Mua bán thuốc thú y dùng trong nuôi trồng thủy sản; mua bán nguyên liệu chế 
biến thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm; mua bán chế phẩm sinh học phục vụ nuôi trồng 
thủy sản.  

 

 
(210) 4-2013-27068 (220) 15.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.3.1; 25.5.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH phát triển khoa

học quốc tế Trường Sinh   (VN)

1335 đường Phạm Văn Đồng (km 10), tổ 
9, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, 
tỉnh Gia Lai 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho ngành thú y; thuốc thú y dùng cho thủy sản; chất 

diệt nấm, chất diệt trùng, chất diệt ký sinh.   
 

Nhóm 35: Mua bán thuốc thú y dùng trong nuôi trồng thủy sản; mua bán nguyên liệu chế 
biến thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm; mua bán chế phẩm sinh học phục vụ nuôi trồng 
thủy sản.  

 

 
(210) 4-2013-27069 (220) 15.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.1.2; 25.5.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH phát triển khoa

học quốc tế Trường Sinh   (VN)

1335 đường Phạm Văn Đồng (km 10), tổ 
9, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, 
tỉnh Gia Lai 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho ngành thú y; thuốc thú y dùng cho thủy sản; chất 
diệt nấm, chất diệt trùng, chất diệt ký sinh.   
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Nhóm 35: Mua bán thuốc thú y dùng trong nuôi trồng thủy sản; mua bán nguyên liệu chế 
biến thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm; mua bán chế phẩm sinh học phục vụ nuôi trồng 
thủy sản.  

 

 
(210) 4-2013-27070 (220) 15.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.1.2; 25.5.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH phát triển khoa

học quốc tế Trường Sinh  (VN) 

1335 đường Phạm Văn Đồng (km 10), tổ 
9, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, 
tỉnh Gia Lai 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho ngành thú y; thuốc thu y dùng cho thủy sản; chất 
diệt nấm, chất diệt trùng, chất diệt ký sinh.  

 

Nhóm 35: Mua bán thuốc thú y dùng trong nuôi trồng thủy sản; mua bán nguyên liệu chế 
biến thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm; mua bán chế phẩm sinh học phục vụ nuôi trồng 
thủy sản.  

 

 
(210) 4-2013-27071 (220) 15.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH phát triển khoa

học quốc tế Trường Sinh  (VN) 

1335 đường Phạm Văn Đồng (km 10), tổ 
9, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, 
tỉnh Gia Lai 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho ngành thú y; thuốc thú y dùng cho thủy sản; chất 
diệt nấm, chất diệt trùng, chất diệt ký sinh.  

 

Nhóm 35: Mua bán thuốc thú y dùng trong nuôi trồng thủy sản; mua bán nguyên liệu chế 
biến thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm; mua bán chế phẩm sinh học phục vụ nuôi trồng 
thủy sản. 

 

 
(210) 4-2013-27072 (220) 15.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH phát triển khoa

học quốc tế Trường Sinh  (VN) 

1335 đường Phạm Văn Đồng (km 10), tổ 
9, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, 
tỉnh Gia Lai 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho ngành thú y; thuốc thú y dùng cho thủy sản, chất 
diệt nấm, chất diệt trùng, chất diệt ký sinh. 
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Nhóm 35: Mua bán thuốc thú y dùng trong nuôi trồng thủy sản; mua bán nguyên liệu chế 
biến thức thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm; mua bán chế phẩm sinh học phục vụ nuôi 
trồng thủy sản. 

 
 

(210) 4-2013-27285 (220) 18.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.24; 26.4.2 
(731) WONDER S.r.l.   (IT) 

Via Lamarmora 7 - 59013 Montemurlo 
(PO) Italy  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn trải giường/ghế; khăn phủ gối; khăn ăn bằng vải dệt; miếng vải để lót đĩa 
ở bàn ăn; dải khăn trang trí; tấm phủ giường (bằng vải dệt); chăn bông; khăn phủ giường; 
khăn trải bàn; khăn trải giường bằng vải lanh; tấm trải giường; vỏ chăn lông vịt; khăn trải 
giường có ren; chăn lông vịt; khăn mặt/khăn tắm bằng vải dệt; chăn; tấm phủ (bằng vải 
dệt); chăn lông vịt gắn với vỏ bọc; mÒn bông; vỏ gối; vỏ gối tựa. 

 

 
(210) 4-2013-27294 (220) 18.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.21 
(591) Xanh nước biển 
(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại KOMIX    (VN) 

662/32 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; vật liệu sửa chữa bê tông dùng trong xây dựng.  
 
 

(210) 4-2013-27326 (220) 19.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần chế biến 

kinh doanh nông sản thực 

phẩm NOSAFOOD  (VN) 

E4/20 Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Th−c phẩm chức năng, viên, nang sâm tinh chế, viên nang hồng sâm tinh chế, 
chất bổ sung dinh dưỡng bao gồm vitamin C, chất bổ sung dinh dưỡng bao gồm collagen. 

 

Nhóm 30: Trà nhân sâm; bánh kẹo chứa nấm linh chi, bánh mì chứa nấm linh chi, bánh 
mứt.  
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(210) 4-2013-27328 (220) 19.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A5.11.2 
(591) Đỏ, vàng đồng 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

kinh doanh nông sản thực 

phẩm NOSAFOOD   (VN) 

E4/20 Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc,  
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng có chứa nhân sâm; thực phẩm chức năng có chứa nấm 
linh chi, thực phẩm chức năng có chứa hồng sâm; viên nang sâm tinh chế, viên nang hồng 
sâm tinh chế.  

 

Nhóm 29: Nấm linh chi đã qua chế biến dùng làrn thực phẩm; hồng sâm đã qua chế biến 
dùng làm thực phẩm; nhân sâm hấp chín và nhân sâm đã chế biến không dùng cho mục 
đích y tế.  

 

Nhóm 30: Trà nhân sâm; trà linh chi; bánh kẹo chứa nấm linh chi, bánh mì chứa nấm linh 
chi.  

 

Nhóm 31: Rau tươi, củ tươi, quả tươi sống, sâm tươi (sử dụng như rau, củ, quả tươi), nấm 
linh chi tươi (sử dụng như rau, củ, quả tươi), hồng sâm tươi hoặc chưa chế biến (sử dụng 
như rau, củ, quả tươi).  

 

Nhóm 32: Nước uống chiết xuất từ nấm linh chi, nước uống chiết xuất từ nhân sâm; nước 
uống chiết xuất từ hồng sâm, tất cả là đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2013-27329 (220) 19.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A5.11.2 
(591) Đỏ, vàng đồng 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

kinh doanh nông sản thực 

phẩm NOSAFOOD   (VN) 

E4/20 Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng có chứa nhân sâm; thực phẩm chức năng có chứa nấm 
linh chi, thực phẩm chức năng có chứa hồng sâm; viên nang sâm tinh chế, viên nang hồng 
sâm tinh chế.  

 

Nhóm 29: Nấm linh chi đã qua chế biến dùng làm thực phẩm; hồng sâm đã qua chế biến 
dùng làm thực phẩm; nhân sâm hấp chín và nhân sâm đã chế biến không dùng cho mục 
đích y tế. 

 

Nhóm 30: Trà nhân sâm; trà linh chi; bánh kẹo chứa nấm linh chi, bánh mì chứa nấm linh 
chi. 
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Nhóm 31: Rau tươi, củ tươi, quả tươi sống, sâm tươi (sử dụng như rau, củ, quả tươi), nấm 
linh chi tươi (sử dụng như rau, củ, quả tươi), hồng sâm tươi hoặc chưa chế biến (sử dụng 
như rau, củ, quả tươi).  

 

Nhóm 32: Nuớc uống có chiết xuất từ nấm linh chi, nước uống có chiết xuất từ nhân sâm; 
nước uống có chiết xuất từ hồng sâm, tất cả là đồ uống không cồn, không dùng cho mục 
đích y tế.  

 

 
(210) 4-2013-27401 (220) 19.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 1.3.1 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH VI NA  (VN) 

Số 64, quốc lộ 51, xã Phước Tân, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm.  
 

 
(210) 4-2013-27402 (220) 19.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Phạm Văn Thanh   (VN) 

Đội 1, xóm 9, xã Hồng Thuận, huyện 
Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước xúc miệng, không dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2013-27412 (220) 19.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.14; 26.4.1 
(731) THE BANGCHAK PETROLEUM 

PUBLIC COMPANY LIMITED   (TH) 
10th Floor, Building A Energy Complex, 
555/1 Vibhavadi Rangsit Road, 
Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu mỏ (dạng thô hoặc tinh chế); xăng; ben zen; dầu đi-ê-zen; dầu công 
nghiệp; dầu động cơ, dầu nhờn, mỡ công nghiệp, mỡ để bôi trơn. 

 

Nhóm 37: Trạm phục vụ xe cộ (nạp nhiên liệu và bảo dưỡng); trạm xăng dầu (dịch vụ nạp 
nhiên liệu cho xe cộ); rửa xe cộ; khoan giếng; khai thác mỏ, tra dầu mỡ xe cộ, lắp đặt và 
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sửa chữa thiết bị sưởi ấm; thay dầu nhờn cho xe cộ dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có 
động cơ; đắp lốp xe; đánh véc ni; sửa chữa xe cộ; đánh bóng xe cộ. 

 
 

(210) 4-2013-27422 (220) 19.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Lê Ngọc Hiếu  (VN) 

Đội 11, thôn Hà Nhai, xã Tịnh Hà, 
huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su, que thử thai, que thử rụng trứng.  
 
 

(210) 4-2013-27423 (220) 19.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Lê Ngọc Hiếu   (VN) 

Đội 11, thôn Hà Nhai, xã Tịnh Hà, 
huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi   

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su, que thử thai, que thử rụng trứng.  
 
 

(210) 4-2013-27424 (220) 19.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Cánh Đồng Vàng  (VN) 

144C Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng cho em bé; thực phẩm dinh dương ăn kiêng dùng cho 
mục đích y tế, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 

Nhóm 29: Sữa, các sản phẩm sữa; dầu thực vật; rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu 
chín; thịt đông được bảo quản; thực phẩm làm từ cá; súp; nước mắm; nước chấm có nguồn 
gốc tứ động vật (trên cơ sở nước mắm là chủ yếu); khoai tây rán giòn; sữa chua. 

 

Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; tinh bột cho thực phẩm; bún ăn liền; phở 
ăn liền; hủ tiếu ăn liền; miến ăn liền; mì ăn liền; đồ gia vị; xốt (gia vị); hạt nêm; nước 
tương; bánh kẹo; đường; trà (chè ), ca cao; sô-cô-la.  

 

Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước khoáng, nước có ga (đồ uống không cồn); đồ uống 
hoa quả và nước ép hoa quả; xy rô dùng cho đồ uống.  
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Nhóm 35: Bán buôn mì sợi, bún, bánh phở, miến, mì ăn liền và các sản phẩm chế biến từ 
ngũ cốc; các loại rau-củ tươi, đông lạnh; dầu ăn, nước mắm, bánh tráng, thực phẩm đông 
lạnh các loại, chả giò, nem, há cảo; nông, lâm sản nguyên liệu (cây rừng dùng làm thuốc 
chữa bệnh (dược liệu) hoặc ăn được, than củi, mật ong, thực vật làm cảnh) và động vật 
sống; gạo; đồ uống giải khát; bán lẻ lương thực, đồ uống có cồn, đồ uống không cồn, thực 
phẩm (bánh kẹo, đường, sữa, sô-cô-la, ca cao), thuốc lá thuốc lào; bán buôn hàng tiêu 
dùng (thực phẩm chức năng, mứt, trứng, cà phê, trà, kem lạnh, các sản phẩm từ sữa, đồ gia 
vị, hạt nêm, nước tương, các loại bột thô, tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột khác, thịt, 
thủy sản), yến sào, thiết bị vật tư ngành nuôi chim yến.  

 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy nội địa, vận tải hàng hóa ven biển 
và viễn dương; dịch vụ đóng gói. 

 

Nhóm 40: Bảo quản thực phẩm và đồ uống; xông khói thực phẩm; làm đông lạnh thực 
phẩm (thịt và các sản phẩm từ thịt; thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản); xay xát bột thô.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; phục vụ các món 
ăn, thức ăn chế biến sẵn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2013-27425 (220) 19.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Cánh Đồng Vàng  (VN) 

144C Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng cho em bé; thực phẩm dinh d−ong ăn kiêng dùng cho 
mục đích y tế, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 

Nhóm 29: Sữa, các sản phẩm sữa; dầu thực vật; rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu 
chín; thịt đông được bảo quản; thực phẩm làm từ cá; xúp; nước mắm; nước chấm có 
nguồn gốc từ động vật (trên cơ sở nước mắm là chủ yếu) ; khoai tây rán giòn; sữa chua. 

 

Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; tỉnh bột cho thực phẩm; bún ăn liền; phở 
ăn liền; hủ tiếu ăn liền; miến ăn liền; mì ăn liền; đồ gia vị; xốt (gia vị); hạt nêm; nước 
tương; bánh kẹo; đường; trà (chè), ca cao; sô-cô-la.  

 

Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước khoáng, nước có ga (đồ uống không cồn); đồ uống 
hoa quả và nước ép hoa quả; xy rô dùng cho đồ uống.  

 

Nhóm 35: Bán buôn mì sợi, bún, bánh phở, miến, mì ăn liền và các sản phẩm chế biến từ 
ngũ cốc; các loại rau-củ tươi, đông lạnh; dầu ăn, nước mắm, bánh tráng, thực phẩm đông 
lạnh các loại, chả giò, nem, há cảo; nông, lâm sản nguyên liệu (cây rừng dùng làm thuốc 
chữa bệnh (dược liệu) hoặc ăn được, than củi, mật ong, thực vật làm cảnh) và động vật 
sống; gạo; đồ uống giải khát; bán lẻ lương thực, đồ uống có cồn, đồ uống không cồn, thực 
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phẩm (bánh kẹo, đường, sữa, sô-cô-la, ca cao), thuốc lá, thuốc lào; bán buôn hàng tiêu 
dùng (thực phẩm chức năng, mứt, trứng, cà phê, trà, kem lạnh, các sản phẩm từ sữa, đồ gia 
vị, hạt nêm, nước tương, các loại bột thô, tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột khác, thịt, 
thủy sản), yến sào, thiết bị vật tư ngành nuôi chim yến.  

 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy nội địa, vận tải hàng hóa ven biển 
và viễn dương; dịch vụ đóng gói.  

 

Nhóm 40: Bảo quản thực phẩm và đồ uống; xông khói thực phẩm; làm đông lạnh thực 
phẩm (thịt và các sản phẩm từ thịt; thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản); xay xát bột thô. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; phục vụ các món 
ăn, thức ăn chế biến sẵn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2013-27426 (220) 19.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A25.1.10; 1.15.11 
(591) Đỏ, đen, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Cánh Đồng Vàng  (VN) 

144C Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng cho em bé; thực phẩm dinh d−ong ăn kiêng dùng cho 
mục đích y tế, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 

Nhóm 29: Sữa, các sản phẩm sữa; dầu thực vật; rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu 
chín; thịt đông được bảo quản; thực phẩm làm từ cá; xúp; nước mắm; nước chấm có 
nguồn gốc từ động vật (trên cơ sở nước mắm là chủ yếu); khoai tây rán giòn; sữa chua. 

 

Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; tinh bột cho thực phẩm; bún ăn liền; phở 
ăn liền; hủ tiếu ăn liền; miến ăn liền; mì ăn liền; đồ gia vị; xốt (gia vị); hạt nêm; nước 
tương; bánh kẹo; đường; trà (chè), ca cao; sô-cô-la.  

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước khoáng, nước có ga (đồ uống không cồn); đồ uống 
hoa quả và nước ép hoa quả; xy-rô dùng cho đồ uống.  

 

Nhóm 35: Bán buôn mì sợi, bún, bánh phở, miến, mì ăn liền và các sản phẩm chế biến từ 
ngũ cốc; các loại rau-củ tươi, đông lạnh; dầu ăn, nước mắm, bánh tráng, thực phẩm đông 
lạnh các loại, chả giò, nem, há cảo; nông, lâm sản nguyên liệu (cây rừng dùng làm thuốc 
chữa bệnh (dược liệu) hoặc ăn được, than củi, mật ong, thực vật làm cảnh) và động vật 
sống; gạo; đồ uống giải khát; bán lẻ lương thực, đồ uống có cồn, đồ uống không cồn, thực 
phẩm (bánh kẹo, đường, sữa, sô-cô-la, ca cao), thuốc lá, thuốc lào; bán buôn hàng tiêu 
dùng (thực phẩm chức năng, mứt, trứng, cà phê, trà, kem lạnh, các sản phẩm từ sữa, đồ gia 
vị, hạt nêm, nước tương, các loại bột thô, tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột khác, thịt, 
thủy sản), yến sào, thiết bị vật tư ngành nuôi chim yến.  
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(210) 4-2013-27427 (220) 19.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Cánh Đồng Vàng  (VN) 

144C Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng cho em bé; thực phẩm dinh dưỡng ăn kiêng dùng cho 
mục đích y tế, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 

Nhóm 29: Sữa, các sản phẩm sữa; dầu thực vật; rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu 
chín; thịt đông được bảo quản; thực phẩm làm từ cá; xúp; nước mắm; nước chấm có 
nguồn gốc từ động vật (trên cơ sở nước mắm là chủ yếu); khoai tây rán giòn; sữa chua. 

 

Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; tinh bột cho thực phẩm; bún ăn liền; phở 
ăn liền; hủ tiếu ăn liền; miến ăn liền; mì ăn liền; đồ gia vị; xốt (gia vị); hạt nêm; nước 
tương; bánh kẹo; đường; trà (chè ), ca cao; sô-cô-la.  

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước khoáng, nước có ga (đồ uống không có cồn); đồ 
uống hoa quả và nước ép hoa quả; xy-rô dùng cho đồ uống.  

 

Nhóm 35: Bán buôn mì sợi, bún, bánh phở, miến, mì ăn liền và các sản phẩm chế biến từ 
ngũ cốc; các loại rau-củ tươi, đông lạnh; dầu ăn, nước mắm, bánh tráng, thực phẩm đông 
lạnh các loại, chả giò, nem, há cảo; nông, lâm sản nguyên liệu (cây rừng dùng làm thuốc 
chữa bệnh (dược liệu) hoặc ăn được, than củi, mật ong, thực vật làm cảnh) và động vật 
sống; gạo; đồ uống giải khát; bán lẻ lương thực, đồ uống có cồn, đồ uống không cồn, thực 
phẩm (bánh kẹo, đường, sữa, sô-cô-la, ca cao), thuốc lá, thuốc lào; bán buôn hàng tiêu 
dùng (thực phẩm chức năng, mứt, trứng, cà phê, trà, kem lạnh, các sản phẩm từ sữa, đồ gia 
vị, hạt nêm, nước tương, các loại bột thô, tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột khác, thịt, 
thủy sản), yến sào, thiết bị vật tư ngành nuôi chim yến.  

 

 
(210) 4-2013-27440 (220) 20.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 4.3.3; A5.5.22; 5.5.19; A5.1.5; A5.1.16 
(731) Công ty TNHH Thiên Tân Phát  

(VN) 

Số 78, đường Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 

(511)   Nhóm 29: Lạp xưởng; thịt bò khô; trái cây sấy khô; củ quả sấy khô; nấm sấy khô. 
 

Nhóm 30: Kẹo dừa; kẹo chuối; kẹo lạc; kẹo trái cây; cà phê bột; cà phê hòa tan;  hạt ngũ 
cốc sấy khô; .  
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(210) 4-2013-27441 (220) 20.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 1.15.23; A1.1.10; 21.1.17 
(591) Xanh nước biển đậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

công nghệ Đông Nam á  (VN) 

Khu kho xăng, thôn Xuân Lễ, xã Tân 
Dân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Bồn nước i nốc bồn nước i nốc sử dụng năng lượng mặt trời; ống i nốc. 
 
 

(210) 4-2013-27461 (220) 20.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

   

(531) 26.1.2; A26.11.8 
(591) Xanh dương, đỏ, đen, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH Phương Nam 

Kính   (VN) 

29/4A ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ trang trí nội thất; xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và 
công cộng.  

 
 

(210) 4-2013-27548 (220) 21.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 6.1.2; A7.1.11; 7.1.24; A2.9.16 
(591) Đỏ, xanh lá, xanh dương đậm 
(731) Trường trung học phổ thông 

Đông Thạnh  (VN) 

ấp Bắc, xã Đông Thạnh, huyện Cần 
Giuộc, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 41: Học viện, trường đào tạo [giáo dục]; giáo dục, đào tạo. 
 
 

(210) 4-2013-27549 (220) 21.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 1.5.1; 26.13.25; 26.15.1; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng, đen, xám
(731) Trần Quang Tùng   (VN) 

P.709 B10 Kim Liên, phố Phạm Ngọc 
Thạch, phường Kim Liên, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: hàng nông sản, thủy sản, 
lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng cụ thể là: hàng điện tử và điện gia dụng (bao gồm: 
máy rửa bát đĩa, máy chế biến thực phẩm hoạt động theo nguyên lý điện cơ, máy chế biến 
thức ăn chạy điện, máy ép trái cây chạy điện sử dụng trong gia đình, máy xát (gạo) rau, 
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thiết bị giặt, máy giặt, máy giặt (dùng cho các xưởng, hiệu giặt lớn) chạy điện, máy đập, 
máy trộn khuấy chạy điện dùng cho gia đình, máy cắt bánh mỳ, dụng cụ mở đồ hộp chay 
điện, máy làm sạch, máy nghiền cà phê không dùng bằng tay, máy nghiền gia dụng chạy 
điện, dụng cụ ép lấy nước (từ rau quả, thịt) chạy điện, máy nghiền rác, máy huỷ rác, máy 
xay chạy điện dùng cho gia đình, máy mài, máy là, máy dùng cho nhà bếp chạy điện, dao 
điện, máy băm thịt, máy thái, cắt thịt, máy trộn chạy điện, máy nhào trộn, cái mở nắp hộp 
kim loại chạy điện, cái mở nắp hộp thiếc chạy điện, máy vắt khô quần áo dùng trong hiệu 
giặt lớn, ống rỗng dùng cho máy hút bụi, máy hút bụi, phụ kiện của máy hút bụi, đĩa 
compact (nghe, nhìn), đĩa quang, máy thu thanh, máy thu thanh đồng hồ, máy ghi âm siêu 
nhỏ, máy ghi âm thiết bị định vị âm thanh, thiết bị ghi âm thanh, vật mang để ghi âm, 
thiết bị để tái tạo âm thanh, thiết bị truyền âm thanh, máy đọc (nghe) đĩa laze, máy quay 
băng, máy thu hình (ti vi), thiết bị truyền hình, bóng bán dẫn điện tử, loa phóng thanh, 
đầu máy viđêô, pin để thắp sáng, pin dùng cho đèn bỏ túi, ắc quy điện, ắc quy điện dùng 
cho xe cộ, hộp đựng ắc quy, bộ sạc pin, thiết bị để nạp ắc quy điện, cáp điện, micrô (ống 
phóng thanh), ống nghe đài hoặc nghe điện thoại, tai nghe, thiết bị điện để hàn kín bao bì 
làm bằng chất dẻo, thiết bị điều hoà không khí, bộ dụng cụ lắp đặt điều hoà không khí, 
thiết bị làm lạnh không khí, mỏ đốt, bếp ga (khí cháy), bếp điện, thiết bị và dụng cụ để 
nấu nướng, dụng cụ nấu nướng dùng điện, dụng cụ và thiết bị làm mát, máy làm lạnh, 
quạt gió (điều hoà không khí), nồi hơi đốt bằng ga, đèn đốt bằng ga, bình nước nóng cho 
nhà tắm, thiết bị sưởi ấm, thiết bị làm nóng chạy điện, dụng cụ làm nóng, thiết bị đun 
nóng nước bằng điện, tấm sưởi nóng, lò khí nóng, tấm sưởi ấm, ấm đun nước dùng điện, 
bếp có lò nướng, bóng đèn chiếu sáng, bóng đèn điện, thiết bị chiếu sáng, nồi áp suất (nồi 
hấp) dùng điện, chảo nấu áp suất dùng điện, thiết bị và máy làm lạnh, ngăn tủ được làm 
lạnh, buồng lạnh, tủ lạnh (máy lạnh), lò sưởi (thiết bị sưởi nóng), lò nướng bánh mỳ chạy 
điện, bình pha cà phê dùng điện, máy pha cà phê chạy điện, chảo rán có đáy sâu dùng 
điện, bộ dụng cụ dùng để lọc nước uống, máy làm khô không khí (máy hút ẩm), máy sấy 
khô, hệ thống và thiết bị sấy khô, đèn điện, đèn dùng để trang trí trong ngày hội, máy làm 
kem, lò sấy hoa quả chạy điện, máy sấy khô tóc, que điện để đun nước, tủ đá, lò dùng để 
hấp (không phải dùng cho mục đích của phòng thí nghiệm), lò vi sóng (dụng cụ để nấu 
nướng), máy hâm nóng bát đĩa, máy đun nước, thiết bị để sản xuất hơi nước, quạt dùng 
cho cá nhân (không dùng điện), máy vi tính, máy tính bảng, sổ ghi chép điện tử, thiết bị 
điện tử số hoá cầm tay và di động, hàng điện lạnh, máy tính, hoá mỹ phẩm, thiết bị vệ 
sinh (bao gồm: sen vòi tắm, xy phông, dây bát sen tắm, dây cấp nước, vòi xịt nước dùng 
cho nhà vệ sinh và nhà tắm, gương và phụ kiện gương phòng tắm [như kệ kính, lô giấy vệ 
sinh, khay để ly, khay để xà phòng, khay treo khăn, vòng treo khăn], bồn cầu, bồn tiểu, bệ 
xí xổm, bệ xí bệt, bồn tắm và phụ kiện bồn tắm, buồng tắm, chậu rửa mặt [lavabol], vòi 
nước), dụng cụ cầm tay (bao gồm: búa, cưa, dao, bay xoa và đục, khớp nối dùng cho dụng 
cụ cầm tay để doa và vặn, cờ lê, cờ lê có hai đầu vặn, kìm siết hai chiều, cờ lê siết lực, 
khớp nối vặn cho cờ lê, tua vít, mỏ lết, dụng cụ vặn ốc, kìm, cờ lê đầu tròn, kìm có khoá 
ngàm, và tạp dề có các ngăn túi được thiết kế chuyên để đựng dụng cụ cầm tay [không 
phải quần áo], dụng cụ cắt gạch ngói bằng tay và lưỡi cắt dự phòng để thay thế, kìm bấm 
nhỏ, giũa, cái bào sàn nhà, dụng cụ cầm tay để phết chất keo dính, dụng cụ cầm tay để 
trét chất bít và những khe hở và khe nứt, kéo, chìa vặn mặt đầu [dụng cụ tháo lắp vít và 
đai ốc], chìa vặn kiểu ống lồng [dụng cụ siết mở bu lông và đai ốc], cái đục), thiết bị 
chiếu sáng, thiết bị nấu nướng, đồ trang sức, đồ kim hoàn, thiết bị văn phòng, văn phòng 
phẩm, giấy và giấy vệ sinh, đồ mỹ nghệ (giường, tủ, bàn, ghế làm từ gỗ), dụng cụ nhà 
bếp, quần áo, vải dệt, giày dép, mũ nón, thảm, chiếu, nệm chùi chân, chăn, ga, gối, đệm, 
đồ chơi, dụng cụ thể thao, thực phẩm, lương thực, gia vị, rau quả, đồ uống, rượu, bia, 
thuốc lá.  
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(210) 4-2013-27551 (220) 21.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Nguyễn 

Chiến  (VN) 

257/3 khu phố 1, phường Tân Chánh 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ lưu điện 

 
 

(210) 4-2013-27601 (220) 21.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(300) 1562941 14.06.2013 AU 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 1.15.23; 26.4.1; 25.5.25 
(591) Xám, trắng 
(731) AUSTRALIAN MERINO PTY LTD  

(AU) 
Level 30, 580 George Street, Sydney 
New South Wales 2000, Australia  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt.  
 

Nhóm 11: Máy sấy quần áo; thiết bị sấy khô quần áo sau khi đã giặt là xong; thiết bị sấy 
khô vải.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ marketing; quản lý 
kinh doanh; quản trị kinh doanh; tư vấn kinh doanh; dịch vụ cố vấn kinh doanh; tổ chức 
triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; thông tin kinh doanh; tổ chức các hội 
chợ thương mại cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn 
tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; tổ chức các buổi trình diễn thời trang cho 
mục đích quảng cáo và bán hàng. 

 

 
(210) 4-2013-27610 (220) 21.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 24.7.3; A1.1.10; 26.1.1; A26.11.12; 
26.11.3 

(591) Trắng, đen, đỏ, xanh dương, xám 
(731) Công ty TNHH dầu nhớt Vĩnh 

Hằng   (VN) 

981 Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Dầu phanh 
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Nhóm 04: Chất bôi trơn (dầu nhờn, dầu nhớt), dầu động cơ dạng lỏng, dầu công nghiệp, 
mỡ bôi trơn, dầu truyền động. 

 

 
(210) 4-2013-27704 (220) 22.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Trương Văn Chương   (VN) 

113 Trần Huy Liệu, phường 12, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức: vòng tay; dây chuyền; nhẫn; đồng hồ; hoa tai bằng kim loại. 
 

Nhóm 18: Túi xách các loại.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón), tất (vớ); thắt lưng (dây nịt). 
 
 

(210) 4-2013-27721 (220) 22.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(300) 12634453 23.05.2013 CN 
(540) 

 

(731) GUANGDONG OPPO MOBILE 
TELECOMMUNICATIONS CORP., 
LTD.  (CN) 
No.18 Haibin Road, Wusha, Chang'an, 
Dongguan, Guangdong, China 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 

xuống được]; chương trình trò chơi máy tính; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; 
điện thoại hình; điện thoại cầm đi được; điện thoại di động; pin điện; thiết bị sạc cho pin 
điện.  

 

(210) 4-2013-27723 (220) 22.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.13.25 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

BT Studio  (VN) 

57/62A Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Sản xuất phim quảng cáo. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế trang web và thiết kế đồ họa, dịch vụ lập trình máy vi tính 
(dịch vụ viết chương trình máy vi tính). 
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(210) 4-2013-27729 (220) 22.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 24.15.1; A24.15.8 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần POH HUAT 

Việt Nam  (VN) 

Đường 26, khu công nghiệp Sóng Thần 
2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất (bàn, ghế, tủ, giường, kệ). 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế trang trí nội thất. 
 

 
(210) 4-2013-27749 (220) 22.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(731) MURRAY GOULBURN CO-

OPERATIVE CO., LIMITED   (AU) 
Freshwater Place, Level 15/2 Southbank 
Boulevard, Southbank VIC 3006 Australia 

(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 
tư (LUVINA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Bột và đồ uống thay thế bữa ăn dùng cho y tế, chế phẩm dinh dưỡng dùng cho 
y tế; đồ uống dinh dưỡng dùng cho y tế; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho y tế; thực phẩm 
dinh dưỡng dùng trong khám chữa bệnh; sữa khuấy dinh dưỡng dùng cho y tế; chế phẩm 
sử dụng như chất phụ gia dinh dưỡng dùng cho thực phẩm (dùng cho y tế); sản phẩm từ 
sữa dùng cho y tế. 

 

Nhóm 29: Sản phẩm sữa; sữa; bơ; pho mát; kem; sữa chua; món tráng miệng bao gồm: 
sữa, bột sữa, váng sữa, bơ và pho mát; sản phẩm sữa ở dạng bột; bột trên cơ sở sữa có chất 
đạm bổ sung; sữa bột; đồ uống trên cơ sở sữa; bột trên cơ sở chất đạm dùng cho người; 
hỗn hợp đồ uống dinh dưỡng trên cơ sở chất đạm sử dụng như chất thay thế bữa ăn; nước 
còn lại sau khi sữa chua đông lại; chất đạm sữa chua; chất đạm sữa; chất đạm sữa dùng 
cho mục đích thay thế bữa ăn; chế phẩm thực phẩm trên cơ sở chất đạm làm chất bổ sung 
dinh dưỡng hoặc chất phụ gia dinh dưỡng (không dùng cho y tế). 

 

 
(210) 4-2013-27754 (220) 22.11.2013 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 26.1.1; 25.1.25; 25.7.25; A11.3.4 

(591) Đỏ, trắng vàng, xanh dương, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm và bánh kẹo Phạm 

Nguyên   (VN) 

613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo, trà, cà phê, ca cao.  
 

 
(210) 4-2013-27762 (220) 22.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.1.24; A26.11.12; 26.11.3 
(731) Công ty cổ phần Nông trại 

Sinh thái  (VN) 

Số 129 Nguyễn Trung Trực, khu phố 4, 
thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, 
tỉnh Kiên Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến như: thịt; cá; rau; củ; trứng; sữa.  
 

Nhóm 30: Bánh; kẹọ; bột ngũ cốc; kem lạnh; cà phê; bánh ăn nhanh (bánh snack); gia vị.  
 

Nhóm 31: Con giống gia súc như trâu bò; con giống thủy sản nước ngọt; cây giống (kể cả 
cây lâm nghiệp và cây cảnh); rau tươi; đậu tươi; hoa quả tươi; cây gia vị còn tươi; cây 
dược liệu còn tươi.  

 

Nhóm 32: Đồ uống hoa quả không chứa cồn; nước ép hoa quả; nước khoáng làm đồ uống; 
nước uống có ga; đồ uống không có cồn.  

 

Nhóm 33: Rượu; rượu vang; rượu rum; rượu uýt ki; rượu vodka.  
 

Nhóm 35: Mua bán: thịt, cá, rau, củ, trứng, sữa, bánh kẹo, bột ngũ cốc, kem, cà phê, thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở đậu, gia vị, máy cày, máy bừa, máy gieo hạt, máy gặt đập liên 
hợp, máy kéo được sử dụng trong nông nghiệp và lâm nghiệp, giống gia súc như trâu bò, 
giống thủy sản nước ngọt, giống cây trồng (kể cả cây lâm nghiệp và cây cảnh), rau, đậu, 
hoa quả, cây gia vị, cây dược liệu còn tươi, đồ uống hoa quả, nước ép hoa quả, nước 
khoáng làm đồ uống, nước uống có gaz, đồ uống không có cồn, rượu.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư về tài chính; đánh giá tiền tệ.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; đóng gói hàng hóa; lưu giữ hàng hoá; dịch vụ tham 
quan du lịch; vận chuyển hành khách bằng đường bộ; đặt chỗ cho các chuyến đi du lịch. 

 

Nhóm 40: Bảo quản thực phẩm; xông khói thực phẩm; làm đông lạnh thực phẩm; sấy khô 
thực phẩm; bảo quản rau quả.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ thử nghiệm và nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cửa 
hàng bán thức ăn nhanh (nhà hàng); dịch vụ quán rượu.  

 

Nhóm 44: Trồng rừng và chăm sóc rừng; nuôi súc vật như trâu bò; dịch vụ làm vườn hoa 
cây cảnh; chăm sóc vườn ươm cây.  
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(210) 4-2013-27765 (220) 22.11.2013 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

(531) 2.1.1; A2.1.23 

(731) HUANG, MING-CHEN   (TW) 

10F., No. 60, Ln. 15, Jiankang Rd., 

Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thư đặt hàng; dịch vụ bán hàng thực phẩm qua truyền hình; dịch vụ 

bán hàng thực phẩm qua internet; bán lẻ và bán buôn vật tư nông nghiệp; bán lẻ và bán 

buôn thực phẩm; bán lẻ và bán buôn đồ uống. 
 

 
(210) 4-2013-27783 (220) 25.11.2013 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.20 

(731) Công ty cổ phần mua sắm 

Hạnh Phúc  (VN) 

204 Nơ Trang Long, phường 12, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 

Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu: nước hoa, 

tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, mỹ phẩm dạng lỏng dùng cho toàn thân, dầu (mỹ 

phẩm), kem (mỹ phẩm), phấn (mỹ phẩm), kem dưỡng da, chất làm sạch da (mỹ phẩm), 

chế phẩm mỹ phẩm và mỹ phẩm dùng cho da khô lúc mang thai, mỹ phẩm dùng để tắm, 

mỹ phẩm chống nắng, mỹ phẩm dạng lỏng dùng để bôi tay, máy vi tính, thiết bị và linh 

kiện điện tử viễn thông, đồ điện gia dụng cụ thể là: đèn bàn, bàn là, quạt điện, máy hút 

bụi, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy pha cà phê, máy đánh trứng, máy làm sữa 

chua, máy vắt cam, giường tủ, bàn ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ 

đùng gia đình cụ thể là: máy hỗ trợ matxa da mặt, dụng cụ y tế, máy móc thiết bị và phụ 

tùng máy công nghiệp cụ thể là: máy và thiết bị đóng sách dùng cho mục đích công 

nghiệp, máy sản xuất thuốc lá cho mục đích công nghiệp, băng tải, trục cho máy, vòng bi 

cho ổ trục, ổ bi, lưỡi cắt, trục quay, tay quay, thực phẩm, dụng cụ thể dục thể thao, hàng 

may mặc, giày dép, hàng da và giả da cụ thể là: ví dạ hội, giày nâng chiều cao, sách, báo, 

tạp chí văn phòng phẩm, vật liệu và thiết bị xây dựng, đồ ngũ kim cụ thể là: vòi nước, 

tượng, khoá cửa, chốt cài, tay nắm cửa sổ và cửa ra vào, dụng cụ cầm tay như búa, cưa, 

tua vít, sơn, kính, kim loại và quặng kim loại, sản phẩm thời trang và du lịch, hàng thủ 

công mỹ nghệ. 
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(210) 4-2013-27786 (220) 25.11.2013 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 3.1.8; 3.1.16; A26.11.12; 2.9.1 

(591) Vàng, cam, đen 
(731) Nguyễn Quốc Phong  (VN) 

68A, ấp 3, xã Đông Thạnh, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Huấn luyện cho động vật, cụ thể là chó.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ thú y, chăm sóc vệ sinh sắc đẹp cho động vật cụ thể là chó; nhân giống 
cho động vật, cụ thể là chó.  

 

 
(210) 4-2013-27804 (220) 25.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.2; 26.4.7; 26.7.25 
(731) Công ty luật hợp danh Vạn 

Khánh  (VN) 

88 Hùng Vương, phường 1, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH IP CONSULT (IP 
CONSULT LTD. LLC.) 

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; tư vấn đầu tư; 
dịch vụ đại diện khách hàng đòi bồi thường bảo hiểm.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ tranh tụng; dịch vụ hoà giải; tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ quản lý 
quyền tác giả; dịch vụ trọng tài phân xử; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ tư vấn 
pháp lý; dịch vụ pháp lý; dịch vụ công chứng; dịch vụ đại diện ngoài tố tụng để thực thi 
luật.  

 

 
(210) 4-2013-27805 (220) 25.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty luật hợp danh Vạn 

Khánh  (VN) 

88 Hùng Vương, phường 1, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH IP CONSULT (IP 
CONSULT LTD. LLC.) 

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; tư vấn đầu tư; 
dịch vụ đại diện khách hàng đòi bồi thường bảo hiểm.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ tranh tụng; dịch vụ hoà giải; tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ quản lý 
quyền tác giả; dịch vụ trọng tài phân xử; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ tư vấn 
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pháp lý; dịch vụ pháp lý; dịch vụ công chứng; dịch vụ đại diện ngoài tố tụng để thực hiện 
các công việc liên quan đến pháp luật.  

 
 

(210) 4-2013-27808 (220) 25.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thị trường Châu á Thái Bình 

Dương   (VN) 

5/49 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Noì, queen Tân Phi, then phi Ha Chi 
Mina 

 
(511)   Ham 35: Nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận.  

 

 
(210) 4-2013-27860 (220) 25.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) WOLVERINE WORLD WIDE, INC.  

(US) 
9341 Courtland Drive, NE Rockford, MI 
49351, United States of America 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm chăm sóc đồ đi chân, cụ thể là, xi đánh giày, kem đánh giày, 

chất bảo quản da, chế phẩm làm sạch, chất tẩy rửa, xà phòng, chế phẩm loại bỏ vết bẩn, 
chế phẩm dưỡng giày, chế phẩm loại bỏ vết trầy xước.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ đánh giày có chứa xi đánh giày. 

 
Nhóm 26: Dây buộc giày. 

 

 
(210) 4-2013-27875 (220) 25.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 24.9.1; 26.4.2; A26.4.6 
(731) SUNSHINE INTERNATIONAL CO., 

LTD.   (TH) 
43/20-21 Moo 7, Lamlukka Road, Kukot 
Sub-district, Lamlukka District, 
Pathumthani, 12130 Thailand  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây đông lạnh; trái cây được bảo quản.  
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(210) 4-2013-27880 (220) 25.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Ngọc Sương  

(VN) 

33 Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo nguồn nhân lực; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá, cụ 
thể: tổ chức hội nghị, hội thảo, tổ chức các buổi trình diễn ca nhạc, hoà nhạc, chiếu phim; 
tổ chức các sự kiện về văn hoá giáo dục và nghệ thuật. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; cho thuê chỗ ở tạm thời; cung cấp thực 
phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); tổ chức tiệc lớn cụ thể là cung cấp thức ăn và 
đồ uống do nhà hàng thực hiện.   

 

 
(210) 4-2013-27881 (220) 25.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ngọc Sương  

(VN) 

33 Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo nguồn nhân lực; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá, cụ 
thể: tổ chức hội nghị, hội thảo, tổ chức các buổi trình diễn ca nhạc, hoà nhạc, chiếu phim; 
tổ chức các sự kiện về văn hoá giáo dục và nghệ thuật.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; cho thuê chỗ ở tạm thời; cung cấp thực 
phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); tổ chức tiệc lớn cụ thể là cung cấp thức ăn và 
đồ uống do nhà hàng thực hiện.   

 

 
(210) 4-2013-27901 (220) 25.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.1.1; 5.7.3; 25.1.25; 5.13.4 
(591) Vàng, đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Quân 

Tám  (VN) 

C098, tổ 6, khối 2, phường Sông Bằng, 
thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Men rượu.  
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(210) 4-2013-27902 (220) 25.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.1.1; 5.7.3; 25.1.25 
(591) Trắng, vàng, nâu, đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Quân 

Tám   (VN) 

C098, tổ 6, khối 2, phường Sông Bằng, 
thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Men rượu.  
 

 
(210) 4-2013-27903 (220) 25.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 5.7.3; 19.9.1; 5.13.4 
(591) Trắng, xanh dương sẫm, đỏ, nâu, vàng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Quân 

Tám  (VN) 

C098, tổ 6, khối 2, phường Sông Bằng, 
thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Men rượu. 
 

 
(210) 4-2013-27909 (220) 26.11.2013 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ 

(731) Hộ kinh doanh Vương Tấn 

Phát  (VN) 

51 Hùng Vương, ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi 
Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản. 
 
 

(210) 4-2013-27922 (220) 26.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thanh Hùng  (VN) 

320 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chụp hình. 
 

Nhóm 44: Trang điểm và các dịch vụ về trang điểm. 
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Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê áo cưới. 
 
 

(210) 4-2013-27924 (220) 26.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 1.15.23 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH thiết bị gia 

dụng Đông Nam á   (VN) 

A15TT Hà Thủy-Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố, máy xay đa năng, máy ép hoa quả, máy làm sữa đậu nành, 
máy xay thịt, máy hút bụi.  

 

Nhóm 08: Bàn là.  
 

Nhóm 11: ấm đun nước siêu tốc dùng điện, cây nước nóng lạnh, bình thủy điện, lò nướng, 
nồi nướng dùng điện, lò vi sóng, nồi hầm chậm dùng điện, nồi cơm điện, nồi áp suất dùng 
điện, bếp từ điện, bếp hồng ngoại, máy sấy quần áo, máy sấy tóc.  

 

Nhóm 21: Nồi áp suất không dùng điện, bộ nồi nấu không dùng điện, dụng cụ nấu ăn 
không dùng điện, chảo rán.  

 
 

(210) 4-2013-27962 (220) 26.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.1; A24.15.13; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh lá cây, đỏ 
(731) Nguyễn Duy Hiệp  (VN) 

796 An Dương Vương, phường 13, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp lương thực: cung cấp gạo; dịch vụ mua bán ga. 
 
 

(210) 4-2013-27964 (220) 26.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ PCS Việt 

Nam  (VN) 

128/18 Tân Hương, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Hộp mực in (bộ phận của máy in dùng với máy tính), phụ kiện máy vi tính, linh 
kiện của máy in dùng với máy tính.  
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(210) 4-2013-28004 (220) 26.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư SDS 

Việt Nam  (VN) 

618/A3 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán (mua bán) đồ dùng khác cho gia đình như: ổ khóa kỹ thuật số, dụng 
cụ điện cầm tay, máy khoan, máy mài, máy xịt rửa, máy cắt, máy đục, vật liệu, thiết bị lắp 
đặt trong xây dựng (ổ khóa kỹ thuật số, máy lọc nước cho gia đình, bình lọc nước, máy vi 
tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông như: bộ vi 
mạch điện tử (main), điện thoại; đấu giá sản phẩm như máy khoan, máy mài, máy xịt rửa, 
máy cắt, máy đục, ổ khóa kỹ thuật số.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống điện; sửa chữa thiết bị điện tử và quang học; lắp đặt hệ thống 
cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí; sữa chữa thiết bị điện; lắp đặt, sửa chữa: 
băng tải và băng chuyền các loại, thiết bị thuỷ lực, thiết bị khí nén, thiết bị điện. 

 
 

(210) 4-2013-28027 (220) 26.11.2013 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23; 25.7.20 

(731) Nguyễn Ngọc Toàn   (VN) 

Số 1-3 phố Lê Duẩn, phường Điện Biên, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn đồ thủy tinh bằng pha lê, đồ sứ, đồ nhựa, đồ gia dụng, cụ thể 
là ly, cốc, lọ hoa, bình đựng rượu, gạt tàn, biểu trưng, âu đựng hoa quả, kỷ vật chương, đồ 
lưu niệm, bát, đĩa, thìa, âu cơm, bộ ấm chén, nồi cơm điện, chảo; dịch vụ bán lẻ đồ thủy 
tinh bằng pha lê, đồ sứ, đồ nhựa, đồ gia dụng, cụ thể là ly, cốc, lọ hoa, bình đựng rượu, 
gạt tàn, biểu trưng, âu đựng hoa quả, kỷ vật chương, đồ lưu niệm, bát, đĩa, thìa, âu cơm, 
bộ ấm chén, nồi cơm điện, chảo; dịch vụ trưng bày, giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2013-28044 (220) 27.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại - dịch vụ Tân 

Công Quang    (VN) 

05/210 tổ 7, khu phố Hòa Lân 1, phường 
Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán keo dán dùng trong công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2013-28084 (220) 27.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.8; 26.11.2 
(591) Xanh dương, đen 
(731) SHAKTI PUMPS (INDIA) LTD.   (IN) 

Plot No. 401, Sector - 3, Pithampur - 
454774, Dist. - Dhar (M.P) - India  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm; động cơ, không dùng cho xe cộ mặt đất; máy bơm nước; bơm (bộ 

phận của máy móc, máy hoặc động cơ); động cơ, không dùng cho phương tiện giao thông 
đường bộ, bơm nhiên liệu tự điều chỉnh.  

 
Nhóm 09: Máy bơm cứu hỏa. 

 
 

(210) 4-2013-28094 (220) 27.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 16.3.1; 16.3.15 
(591) Đen, xanh dương, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH Truyền Thông 

ống Ngắm  (VN) 

12D Nguyễn Thức Đường, khu phố 3, 
phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận, sản xuất phim quảng cáo, 

tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo, cho thuê vật liệu quảng cáo. 
 

Nhóm 41:  Sản xuất phim trên băng hình, sản xuất phim video, hãng phim truyền hình. 
 
 

(210) 4-2013-28105 (220) 27.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) VIA MECHANICS, LTD.   (JP) 
2100, Kamiimaizumi, Ebina-Shi 
Kanagawa, Japan  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy khoan và các bộ phận của chúng; máy khoan dùng cho bảng mạch in; 

dụng cụ điện, cụ thể là máy cắt dùng cho bảng mạch in và các bộ phận của chúng; máy 
khoan lazer và các bộ phận của chúng; máy khoan laze không dùng trong y tế; máy khoan 
laser dùng cho bảng mạch in; máy cắt laze và các bộ phận của chúng; thiết bị gia công cơ 
khí bằng laze để sản xuất tấm pin mặt trời và các bộ phận của chúng; thiết bị gia công cơ 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
561 

khí bằng laze để sản xuất mạch tích hợp bán dẫn và các bộ phận của chúng; máy phơi 
sáng dùng cho bảng mạch in và các bộ phận của chúng; máy phơi sáng dùng cho các 
mạch tích hợp bán dẫn và các bộ phận của chúng; máy chế biến kim loại, thủy tinh, nhựa, 
gốm sứ và các bộ phận của chúng; máy hàn và các bộ phận của chúng; máy in và các bộ 
phận của chúng.  

 
Nhóm 09: Thiết bị tạo laze và hệ thống phân phối laze, không dùng cho mục đích y tế; 
máy kiểm tra cho bảng mạch in và các bộ phận của chúng; thiết bị kiểm tra và thử nghiệm 
cho các bộ phận và linh kiện điện tử.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy khoan, dụng cụ điện, máy khoan laze, 
máy chụp ảnh trực tiếp bằng laze, máy cắt laze, thiết bị gia công cơ khí bằng laze, máy 
chụp sáng; lắp đặt, bảo đưỡng và sửa chữa máy móc chế biến kim loại, kính, nhựa và gốm 
sứ; bảo dưỡng và sửa chữa máy hàn; bảo dưỡng và sửa chữa máy in.  

 

 
(210) 4-2013-28180 (220) 27.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.14; A26.11.12 
(591) Da cam, vàng, xanh lá cây, xanh lá mạ 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất khăn giấy Trung Thành  

(VN) 

Số 33, ngõ 175 đường Hồng Hà, phường 
Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ăn; giấy vệ sinh; giấy các tông; khăn giấy ướt; vở viết.  

 

 
(210) 4-2013-28188 (220) 28.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A5.1.5 
(591) Xanh lá, xanh lá đậm, xanh lá nhạt, nâu 
(731) Công ty cổ phần Bách Tùng  

(VN) 

302/1 khu phố 1A, phường An Phú, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 07: Băng tải cao su (máy móc).  
 

Nhóm 12: Băng tải trên không. 
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(210) 4-2013-28193 (220) 28.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A24.17.12 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thực phẩm Ân 

Nam  (VN) 

322 Điện Biên Phủ, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, hoa quả được bảo quản đông lạnh; dầu ô liu, mứt (ướt), sữa và các sản 
phẩm làm từ sữa.  

 

Nhóm 30: Trà, cà phê, nước tương (xì dầu); nước xốt (gia vị), gạo, dấm, gia vị, kem lạnh, 
bột và các sản phẩm làm từ bột, bánh, kẹo.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh, quản lý giao dịch kinh doanh; chức năng văn 
phòng.  

 

 
(210) 4-2013-28199 (220) 28.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH TORA HIRYO Việt 

Nam  (VN) 

Số 15, đường số 3, khu biệt thự Tấn 
Trường, phường Phú Thuận, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2013-28222 (220) 28.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A16.3.5; 2.3.1; 2.1.1 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển công nghệ truyền 

thông Nam Việt   (VN) 

Số 10 ngõ 381/55/6 đường Nguyễn 
Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Bán các thông tin (như tín hiệu đổ chuông, video clip) cho những người sử 
dụng điện thoại di động; phân phối dữ kiện/thông tin, tin nhắn cho điện thoại di động và 
các thiết bị không dây khác dùng cho mục đích thương mại.    

 

Nhóm 38: Dịch vụ ứng dụng internet trong viễn thông; dịch vụ giá trị gia tăng trên điện 
thoại di động; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; dịch vụ nhắn tin (điện thoại).  
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(210) 4-2013-28223 (220) 28.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.2; A9.1.20; 7.3.25; A7.3.9; 2.7.16 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển công nghệ truyền 

thông Nam Việt   (VN) 

Số 10 ngõ 381/55/6 đường Nguyễn 
Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Bán các thông tin (như tín hiệu đổ chuông, video clip) cho những người sử 

dụng điện thoại di động; phân phối dữ kiện/thông tin, tin nhắn cho điện thoại di động và 
các thiết bị không dây khác dùng cho mục đích thương mại.    

 
Nhóm 38: Dịch vụ ứng dụng internet trong viễn thông; dịch vụ giá trị gia tăng trên điện 
thoại di động; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; dịch vụ nhắn tin (điện thoại).  

 

 
(210) 4-2013-28224 (220) 28.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A25.7.2; A9.1.20; 7.3.25; A7.3.9 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển công nghệ truyền 

thông Nam Việt   (VN) 

Số 10 ngõ 381/55/6 đường Nguyễn 
Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Bán các thông tin (như tín hiệu đổ chuông, video clip) cho những người sử 

dụng điện thoại di động; phân phối dữ kiện/thông tin, tin nhắn cho điện thoại di động và 
các thiết bị không dây khác dùng cho mục đích thương mại.   

 
Nhóm 38: Dịch vụ ứng dụng internet trong viễn thông; dịch vụ giá trị gia tăng trên điện 
thoại di động; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; dịch vụ nhắn tin (điện thoại).  

 

 
(210) 4-2013-28269 (220) 28.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 5.9.6 
(591) Đen, trắng, vàng cam, xám trắng 
(731) Công ty TNHH phát triển 

thương hiệu Brandwork  (VN) 

Số 4A Lê Thánh Tông, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến, cụ thể là: thịt, cá, các loại rau, củ, quả đã qua chế 
biến; tỏi đã qua chế biến.  

 

 
(210) 4-2013-28283 (220) 28.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.6; 25.1.9; A5.1.5; 6.1.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, cam, đỏ, nâu, trắng, 

tím 
(731) Hộ kinh doanh thuốc cam 

Hươu Sao Vàng Ngọc Kim   (VN)

Số 9 phố Hoè Nhai, phường Nguyễn 
Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc cam trẻ em.  
 
 

(210) 4-2013-28286 (220) 28.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3 
(591) Đỏ, đen 
(731) Tập đoàn VINGROUP - Công ty 

CP   (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
Sinh Thái Vincom Village, phường Việt 
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ bán lẻ và bán buôn các mặt hàng hàng điện tử (ti-vi, loa, 
đài), thiết bị tin học, hàng điện lạnh (điều hòa, tủ lạnh), hàng điện dân dụng (quạt điện, 
máy giặt, bàn là), đồ nội thất (giường, bàn, tủ); tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; tổ 
chức sự kiện thương mại; dịch vụ bán lẻ theo đơn đặt hàng qua bưu điện, thư điện tử và 
trực tuyến các loại hàng hóa kể trên.  

 

Nhóm 36: Bất động sản; quản lý bất động sản, tòa nhà căn hộ, văn phòng và khu mua sắm 
(bất động sản); dịch vụ thẩm định bất động sản; cho thuê bất động sản, văn phòng, cửa 
hàng (bất động sản), gian hàng (bất động sản), quầy hàng (bất động sản) và nhà ở.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ lưu giữ hàng hóa trong kho hoặc trong tòa nhà để bảo quản hoặc bảo 
vệ; dịch vụ trông giữ xe ô tô, xe máy và xe đạp; du lịch; du lịch sinh thái.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng; 
cho thuê hội trường hội nghị và phòng cưới.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe; dịch vụ tắm 
hơi và xoa bóp.  
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(210) 4-2013-28366 (220) 29.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

quốc tế SARA  (VN) 

274 Trưng Nữ Vương, phường Bình 
Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, hóa chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt côn 

trùng, chất diệt cỏ, chất diệt sâu bọ).  
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là: chất diệt nấm, chất diệt côn trùng, chất diệt 
cỏ, chất diệt sâu bọ.  

 
Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.  

 
Nhóm 35: Mua bán phân bón, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật; mua bán giống cây trồng; 
mua bán thức ăn gia súc, gia cầm, thủy hải sản và các nguyên liệu làm thức ăn gia súc, gia 
cầm, thủy hải sản; mua bán hàng nông sản; mua bán hàng lưu niệm; mua bán vải sợi và 
quần áo may sẵn.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ; dịch vụ vận tải bằng đường thủy; đại 
lý bán, vé máy bay; dịch vụ chuyển phát hàng hóa; dịch vụ du lịch; lữ hành nội địa.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
Nhóm 44: Nuôi trồng thủy sản; lai tạo giống mới; ươm giống cây trồng.  

 
 

(210) 4-2013-28380 (220) 29.11.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Xanh dương 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông CENTECH  (VN) 

Phòng 1503, tầng 15, tòa nhà HITTC, số 
185 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng; dịch vụ cung cấp dữ liệu trong lĩnh vực viễn 
thông và dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng điện thoại di động; dịch vụ truyền thông tin 
trực tuyến. 
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(210) 4-2013-28447 (220) 29.11.2013 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 5.7.3; 25.1.15 

(731) Hộ kinh doanh Khổng Văn 

Bình  (VN) 

Số 076/BTH xã Phú Ngãi, huyện Ba Tri, 
tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 

 
(210) 4-2013-28448 (220) 29.11.2013 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 5.7.3; 25.1.15 

(591) Đỏ sậm, đỏ nhạt, vàng tươi 
(731) Hộ kinh doanh Khổng Văn 

Bình  (VN) 

Số 076/BTH, xã Phú Ngãi, huyện Ba Tri, 
tỉnh Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 

 
(210) 4-2013-28467 (220) 02.12.2013 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 

(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH Chí Thịnh  (VN) 

34C Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Nệm lò xo; nệm rơm; nệm mứt; nệm gòn; nệm cao su; nệm nuớc không dùng 
trong ngành y. 

 

Nhóm 24: Chăn (mÒn); vỏ gối; vỏ nệm; khăn lông phủ giường; rèm vải; ga trải giường 
(drap trải giường).  

 

 
(210) 4-2013-28501 (220) 02.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) NITTETSU MINING CO.,LTD  (JP) 
Yusen Building, 3-2, Marunouchi 2-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8377, 
Japan 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng để xử lý nước; hóa chất để xử lý chất thải; hóa chất làm sạch 
nước; chất làm đông (dùng trong công nghiệp) và chất keo tụ; hóa chất dùng trong công 
nghiệp; hóa chất để lọc (chế phẩm hóa học). 

 
 

(210) 4-2013-28502 (220) 02.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) NITTETSU MINING CO.,LTD   (JP) 

Yusen Building, 3-2, Marunouchi 2-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8377, 
Japan  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng để xử lý nước; hóa chất để xử lý chất thải; hóa chất làm sạch 

nước; chất làm đông (dùng trong công nghiệp) và chất keo tụ; hóa chất dùng trong công 
nghiệp; hóa chất để lọc (chế phẩm hóa học). 

 
 

(210) 4-2013-28511 (220) 02.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.1.4; A26.4.24 
(591) Trắng, xanh 
(731) Công ty TNHH dầu nhờn 

KENNEDY VN  (VN) 

69 Nguyễn Đức Cảnh, phường Thắng 
Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 
L¾k  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn và mỡ công nghiệp, nhiên liệu.  
 

Nhóm 35: Mua bán nhiên liệu, cụ thể: bán buôn dầu nhờn.  
 
 

(210) 4-2013-28515 (220) 02.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(591) Xanh, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH Tuấn Đăng  (VN) 

Tổ 22 Bắc Lãm, phường Phú Lương, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 21: Đũa 
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(210) 4-2013-28517 (220) 02.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.3.2; 3.7.17 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) BEIJING ZHIKE INVESTMENT AND 

MANAGEMENT CO., LTD   (CN) 
Room 277, Tower B No.9, Chaoqian 
Road Changping Park, Beijing Hi-Tech 
Industrial Park Zhong Guan Cun, 
Changping District, Beijing, 101102, 
China  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô; ô tô tải; máy kéo; xe máy; xe ô tô con; xe ô tô ca; xe nâng dỡ hành lý; xe 
cộ dùng để nâng hàng; rơ moóc (xe cộ); xe đẩy cuộn ống vòi; toa xe kéo; động cơ cho 
phương tiện giao thông trên bộ; xe trộn bê tông; xe cứu thương; xe tải dùng để làm sạch 
đường; xe tải tưới đường; xe chở khách; xe thể thao; xe ben (xe tải có thể nâng thùng ở 
một đầu để đổ các thứ đựng bên trong ra); xe cộ dùng để vận tải trong quân đội; xe công 
trình; khung gầm ô tô; xe đạp ba bánh để chở hàng.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho 
người khác; tổ chức triển lãm kỹ thuật hoặc thương mại; giới thiệu sản phẩm; hệ thống 
hóa thông tin vào dữ liệu máy tính; dịch vụ đấu thầu; tư vấn nghiệp vụ thương mại; dịch 
vụ nghiên cứu tiếp thị; thông tin về thương mại; tư vấn quản lý nhân sự; kế toán; dịch vụ 
hỗ trợ quản lý thương mại và công nghiệp.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; thông tin về lĩnh vực sửa chữa; cho thuê thiết bị xây dựng; 
cho thuê máy đào xúc; cho thuê xe ủi đất; cho thuê cần cẩu xây dựng; cho thuê máy quét 
đường; lát đường; sửa chữa đồ gỗ nhồi nệm; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; 
phục hồi lại máy móc động cơ bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; phục hồi lại máy 
móc bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và bảo 
dưỡng thiết bị chiếu sáng; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; dịch vụ rửa xe 
cộ; dịch vụ tra dầu mỡ, bôi trơn cho xe cộ; trạm dịch vụ để tiếp nhiên liệu và bảo dưỡng 
xe cộ; đánh bóng xe cộ; chống gỉ cho xe cộ; dịch vụ phun sơn cho xe cộ; lắp lại lốp xe cộ; 
vá lốp xe cao su; lắp đặt và sửa chữa chuông chống trộm. 

 

 
(210) 4-2013-28524 (220) 02.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) AIR BANK A.S.   (CZ) 
Hr¸skÐho 2231/25, CZ-148 00 Praha 11, 
Czech Republic 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; tư vấn và hỗ trợ quản lý kinh doanh; dự báo 
kinh tế và tư vấn kinh tế; nghiên cứu thị trường [kinh doanh]; cung cấp số liệu thống kê; 
nghiên cứu thống kê kinh doanh; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nói 
trên.  
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Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản; ngân hàng; tổ chức tín dụng; môi 
giới chứng khoán; làm thuê thủ tục hải quan [có thu phí] đánh giá tài chính; dịch vụ ngân 
hàng tại nhà; định giá gỗ (dịch vụ tài chính); quỹ tương trợ lẫn nhau [quỹ tài chính]; 
chuyển tiền vốn (điện tử); phân tích (tài chính); thông tin tài chính; tư vấn tài chính; quản 
lý tài chính, dịch vụ tài chinh; tài trợ tài chính; thế chấp ngân hàng; thông tin bảo hiểm; 
đầu tư vốn; chuyển nhượng nợ; dich vụ đại lý thu hồi nợ; đại lý bất động sản; bảo lãnh [tín 
dụng]; dịch vụ thẻ tín dụng; thông tin số liệu thị trường chứng khoán; thuê - mua tài 
chính; dịch vụ thanh lý phá sản kinh doanh (tài chính); môi giới tài chính; đánh giá tài 
chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; thẩm định bất động sản; gây quỹ từ thiện; xác 
minh séc; dịch vụ quỹ dự phòng; bảo lãnh phát hành bảo hiểm y tế; bảo lãnh phát hành 
bảo hiểm hàng hải; bảo lãnh phát hành bảo hiểm; bảo lãnh phát hành bảo hiểm nhân thọ; 
dịch vụ tính toán đền bù bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; cho thuê bất động sản; cho thuê văn 
phòng [bất động sản]; cho vay [tài chính]; cho vay có đảm bảo; dịch vụ đổi tiền; cho vay 
trả góp; dịch vụ gửi tiết kiệm tại ngân hàng; tín chấp [bảo lãnh tài chính]; quản lý bất 
động sản; bảo lãnh phát hành bảo hiểm tai nạn; gửi tài sản có giá trị [tại ngân hàng]; dịch 
vụ gửi tiền an toàn; dịch vụ thẻ ghi nợ; bảo lãnh phát hành bảo hiểm cháy nổ; dịch vụ thu 
tiền thuê [tổ chức tín dụng]; phát hành mã an ninh truy cập [tài khoản tiền gửi]; phát hành 
séc du lịch; phát hànn thẻ tín dụng; dịch vụ thanh toán lương hưu; cầm đồ; môi giới tín 
dụng; môi giới bảo hiểm; giải phóng các khoản vay [giao dịch tài chính].  

 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; cài đặt phần mềm 
máy tính tư vấn phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm 
máy tính; phục hồi dữ liệu máy tính; lập trình máy tính; phân tích hệ thống máy tính; tư 
vấn thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; cho thuê máy chủ trang tin điện tử; dịch vụ 
chống vi-rút bảo vệ máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; lưu trữ trang tin điện tử.  

 

 
(210) 4-2013-28525 (220) 02.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.9 
(591) Xanh lá mạ, đen 
(731) AIR BANK A.S.    (CZ) 

Hr¸skÐho 2231/25, CZ-148 00 Praha 11, 
Czech Republic   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; tư vấn và hỗ trợ quản lý kinh doanh; dự báo 
kinh tế và tư vấn kinh tế; nghiên cứu thị trường [kinh doanh]; cung cấp số liệu thống kê; 
nghiên cứu thống kê kinh doanh; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nói 
trên.   

 

Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản; ngân hàng; tổ chức tín dụng; môi 
giới chứng khoán; làm thuê thủ tục hải quan [có thu phí] đánh giá tài chính; dịch vụ ngân 
hàng tại nhà; định giá gỗ (dịch vụ tài chính); quỹ tương trợ lẫn nhau [quỹ tài chính]; 
chuyển tiền vốn (điện tử); phân tích (tài chính); thông tin tài chính; tư vấn tài chính; quản 
lý tài chính, dịch vụ tài chinh; tài trợ tài chính; thế chấp ngân hàng; thông tin bảo hiểm; 
đầu tư vốn; chuyển nhượng nợ; dich vụ đại lý thu hồi nợ; đại lý bất động sản; bảo lãnh [tín 
dụng]; dịch vụ thẻ tín dụng; thông tin số liệu thị trường chứng khoán; thuê - mua tài 
chính; dịch vụ thanh lý phá sản kinh doanh (tài chính); môi giới tài chính; đánh giá tài 
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chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; thẩm định bất động sản; gây quỹ từ thiện; xác 
minh séc; dịch vụ quỹ dự phòng; bảo lãnh phát hành bảo hiểm y tế; bảo lãnh phát hành 
bảo hiểm hàng hải; bảo lãnh phát hành bảo hiểm; bảo lãnh phát hành bảo hiểm nhân thọ; 
dịch vụ tính toán đền bù bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; cho thuê bất động sản; cho thuê văn 
phòng [bất động sản]; cho vay [tài chính]; cho vay có đảm bảo; dịch vụ đổi tiền; cho vay 
trả góp; dịch vụ gửi tiết kiệm tại ngân hàng; tín chấp [bảo lãnh tài chính]; quản lý bất 
động sản; bảo lãnh phát hành bảo hiểm tai nạn; gửi tài sản có giá trị [tại ngân hàng]; dịch 
vụ gửi tiền an toàn; dịch vụ thẻ ghi nợ; bảo lãnh phát hành bảo hiểm cháy nổ; dịch vụ thu 
tiền thuê [tổ chức tín dụng]; phát hành mã an ninh truy cập [tài khoản tiền gửi]; phát hành 
séc du lịch; phát hànn thẻ tín dụng; dịch vụ thanh toán lương hưu; cầm đồ; môi giới tín 
dụng; môi giới bảo hiểm; giải phóng các khoản vay [giao dịch tài chính].   

 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; cài đặt phần mềm 
máy tính tư vấn phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm 
máy tính; phục hồi dữ liệu máy tính; lập trình máy tính; phân tích hệ thống máy tính; tư 
vấn thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; cho thuê máy chủ trang tin điện tử; dịch vụ 
chống vi-rút bảo vệ máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; lưu trữ trang tin điện tử.  

 

 
(210) 4-2013-28526 (220) 02.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24; A26.11.9 
(591) Đen, trắng, xanh lá mạ 
(731) AIR BANK A.S.    (CZ) 

Hr¸skÐho 2231/25, CZ-148 00 Praha 11, 
Czech Republic   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; tư vấn và hỗ trợ quản lý kinh doanh; dự báo 
kinh tế và tư vấn kinh tế; nghiên cứu thị trường [kinh doanh]; cung cấp số liệu thống kê; 
nghiên cứu thống kê kinh doanh; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nói 
trên.   

 

Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản; ngân hàng; tổ chức tín dụng; môi 
giới chứng khoán; làm thuê thủ tục hải quan [có thu phí] đánh giá tài chính; dịch vụ ngân 
hàng tại nhà; định giá gỗ (dịch vụ tài chính); quỹ tương trợ lẫn nhau [quỹ tài chính]; 
chuyển tiền vốn (điện tử); phân tích (tài chính); thông tin tài chính; tư vấn tài chính; quản 
lý tài chính, dịch vụ tài chinh; tài trợ tài chính; thế chấp ngân hàng; thông tin bảo hiểm; 
đầu tư vốn; chuyển nhượng nợ; dich vụ đại lý thu hồi nợ; đại lý bất động sản; bảo lãnh [tín 
dụng]; dịch vụ thẻ tín dụng; thông tin số liệu thị trường chứng khoán; thuê - mua tài 
chính; dịch vụ thanh lý phá sản kinh doanh (tài chính); môi giới tài chính; đánh giá tài 
chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; thẩm định bất động sản; gây quỹ từ thiện; xác 
minh séc; dịch vụ quỹ dự phòng; bảo lãnh phát hành bảo hiểm y tế; bảo lãnh phát hành 
bảo hiểm hàng hải; bảo lãnh phát hành bảo hiểm; bảo lãnh phát hành bảo hiểm nhân thọ; 
dịch vụ tính toán đền bù bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; cho thuê bất động sản; cho thuê văn 
phòng [bất động sản]; cho vay [tài chính]; cho vay có đảm bảo; dịch vụ đổi tiền; cho vay 
trả góp; dịch vụ gửi tiết kiệm tại ngân hàng; tín chấp [bảo lãnh tài chính]; quản lý bất 
động sản; bảo lãnh phát hành bảo hiểm tai nạn; gửi tài sản có giá trị [tại ngân hàng]; dịch 
vụ gửi tiền an toàn; dịch vụ thẻ ghi nợ; bảo lãnh phát hành bảo hiểm cháy nổ; dịch vụ thu 
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tiền thuê [tổ chức tín dụng]; phát hành mã an ninh truy cập [tài khoản tiền gửi]; phát hành 
séc du lịch; phát hànn thẻ tín dụng; dịch vụ thanh toán lương hưu; cầm đồ; môi giới tín 
dụng; môi giới bảo hiểm; giải phóng các khoản vay [giao dịch tài chính].    

 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; cài đặt phần mềm 
máy tính tư vấn phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm 
máy tính; phục hồi dữ liệu máy tính; lập trình máy tính; phân tích hệ thống máy tính; tư 
vấn thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; cho thuê máy chủ trang tin điện tử; dịch vụ 
chống vi-rút bảo vệ máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; lưu trữ trang tin điện tử.  

 

 
(210) 4-2013-28602 (220) 03.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A9.7.22 
(591) Xanh lam, cam 
(731) Công ty phần mềm và truyền 

thông VASC Tập đoàn Bưu 

chính Viễn thông Việt Nam  

(VN) 

97 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy tính; hệ thống hóa 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác; 
quản lý tư liệu bằng máy tính; xử lý bài viết; văn bản. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; thông tin liên 
lạc bằng máy vi tính; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ bản tin điện tử; 
thư điện tử; gửi tin nhắn. 

 

Nhóm 41: Thông tin về giáo dục; dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ thư viện lưu động; 
xuất bản văn bản. 

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; 
dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; cho thuê 
máy chủ đặt web. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ đăng ký tên miền (dịch vụ phát lý); li-xăng phần mềm máy tính. 
 

 
(210) 4-2013-28606 (220) 03.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  
(531) A1.1.10; 26.1.1 
(731) Nguyễn Văn Hiện  (VN) 

Xóm Chùa, thôn Vĩnh Thế, xã Đại Xuân, 
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo mưa. 
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(210) 4-2013-28645 (220) 04.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A24.7.23; 24.7.1; 5.5.2; A5.5.20 
(591) Xanh tím than, xanh lá cây, xanh dương, 

đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần Quỳnh Thiên 

Phúc   (VN) 

Tổ 7, khu 8, phường Mông Dương, thành 
phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 30: Nước đá. 
 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai; đóng bình.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ: cung cấp nước; phân phối nước; cung cấp hơi nước bằng đường ống; 
cung cấp nước nóng bằng đường ống; vận tải hàng hóa đường bộ; cho thuê kho bãi và lưu 
giữ hàng hóa.  

 

 
(210) 4-2013-28649 (220) 04.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.2; A26.11.8 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

nhựa VI CO  (VN) 

60/29 A, Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy nước nóng năng lượng mặt trời.  

 
 

(210) 4-2013-28658 (220) 04.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(300) SN985076 25.09.2013 NZ 
(540) 

  

  
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước xúc miệng làm trắng răng dưới dạng mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Nước xúc miệng có chứa thuốc chứa florua làm trắng răng.  
 

Nhóm 21: Chỉ nha khoa; dụng cụ làm sạch răng bằng chỉ nha khoa; đầu thay thế cho dụng 
cụ làm sạch răng bằng chỉ nha khoa.  
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(210) 4-2013-28668 (220) 04.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 24.17.5; 24.13.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, xám 
(731) HEILIAN, PAO-YEE   (TW) 

1F., No.6, Ln. 27, Sec. 5, Minsheng E. 
Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, 
Taiwan  

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi cho thể thao; túi xách tay; túi sách học sinh; vali [hành lý]; ví đựng 

tiền.  
 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục); mũ; trang phục dệt kim; quần lót; dép; giày.  
 

 
(210) 4-2013-28687 (220) 04.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(731) Công ty TNHH cơ khí Thành 

Phát  (VN) 

Số 40/46 cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa nhựa lõi thép gia cường uPVC (khung kim loại), cửa nhôm kính, của cuốn 

(bằng kim loại), cửa kéo (bằng kim loại).  
 

 
(210) 4-2013-28714 (220) 04.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.1.24; 4.5.3; 4.5.2 
(731) LG CORP.   (KR) 

20 Yeouido-dong Yeongdeungpo-gu 
Seoul 150-721 Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi chân không chạy điện; cơ cấu giữ cân bằng trong máy 

(là bộ phận của máy); máy thổi (máy móc); máy lắp ráp hộp cụ thể là: máy làm sạch chạy 
điện; máy lắp ráp trụ cam cụ thể là: máy sàng rung (máy móc); khớp ly hợp (không dùng 
cho xe cộ mặt đất); cơ cấu nôi ghép không dùng cho xe cộ mặt đất; máy lọc; máy giảm 
chấn cụ thể là: bộ phận chống ma sát cho máy; máy bào chế thuốc (máy móc); đường ống 
dẫn trong máy (bộ phận của máy); bộ phận chốt trong máy (bộ phận của máy); miệng ống 
dẫn trong may (bộ phận của máy); nắp van ( bộ phận của máy); động cơ (không dùng cho 
xe cộ mặt đất); ô đựng bảng điều khiển trong máy cụ thể là ngăn chứa bảng điều khiển 
(bộ phận của máy); bàn máy (bộ phận của máy); máy sàng rung (máy móc); mâm cặp (là 
bộ phận của máy); hệ thống lò xo trong máy (bộ phận của máy); cơ cấu bàn xoa trong 
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máy (bộ phận của máy); cơ cấu ống dẫn trong máy cụ thể là: vòng ngoài ổ bi (bộ phận 
của máy); hộp ổ trục (bộ phận của máy móc); bộ lọc (bộ phận của máy móc hoặc động 
cơ); máy lắp ráp linh kiện điện tử (máy móc); máy bện dây điện (máy móc); máy gia 
nhiệt; ống dẫn trong máy (bộ phận của máy); đường ống dẫn nối trong máy (bộ phận của 
máy); cơ cấu lõi cuốn trong máy (bộ phận của máy), bộ phận bình chứa trong máy (bộ 
phận của máy); bộ phận dây cáp của máy (bộ phận của máy); công tắc của máy cụ thể là: 
nút ấn của máy (là bộ phận của máy); máy bơm.  

 

Nhóm 09: Màn hình hiển thì tinh thể lỏng dùng cho thiết bị điện tử; đèn chân không điện 
tử; màn hình phẳng của thiết bị hiển thị hình ảnh; máy chiếu hình sử dụng với màn hình 
tinh thể lỏng (thiết bị hiển thị); điện thoại; điện thoại di động; điện thoại di động có chức 
năng video; máy vi tính; chương trình vận hành máy vi tính (đã được ghi sẵn); màn hình 
hiển thị số của điện thoại bàn (thiết bị hiển thị); ổ đĩa CD-ROM; ti vi; đầu đĩa DVD; thiết 
bị âm thanh; giá đỡ chuyên dụng dùng cho thiết bị âm thanh (là bộ phận của thiết bị âm 
thanh); chân đế chuyên dụng dùng cho thiết bị âm thanh (là bộ phận của thiết bị âm 
thanh); dây cáp điện; tụ điện; chân để chuyên dụng dùng cho thiết bị thông tin liên lạc (là 
bộ phận của thiết bị thông tin liên lạc); mô-đun (bộ phận mạch tích hợp) có chức năng ghi 
hình; thiết bị thu âm thanh; dầu đọc máy quay đĩa điện tử; bộ cấp nguồn điện (bộ phận 
của thiết bị điện); thiết bị điều khiển từ xa, bộ cấp nguồn điện dòng điện xoay chiều và 
dòng điện một chiều (bộ phận của thiết bị điện); cầu dao điện; điện trở nhiệt (thiết bị 
điện); điện trở hai cực (thiết bị điện); khay thí nghiệm; trường dữ liệu song song (dữ liệu 
máy tính được ghi sẵn); mô-đun (bộ phận mạch tích hợp) có các hình đồ họa; chip (mạch 
tích hợp); dây cáp điện dùng để nối; chương trình máy tính dùng để thiết kế đồ họa 
(chương trình máy tính được ghi sẵn); ăng ten vòng; bình ắc quy; tai nghe, ống nói (cho 
thiết bị điện tử); cáp dữ liệu chương trình máy tính ghi sẵn); bộ lọc (nhiếp ảnh) bàn phím 
máy vi tính (phần cứng máy tính); micrô; bút điện tử (cho thiết bị hiển thị); mô đun nối 
dây (bộ phận mạch tích hợp); loa phóng thanh; chương trình hệ điều hành window cảm 
ứng (chương trình máy tính được ghi sẵn); pin hai cực; thiết bí đầm rung nhiều tần số 
(thiết bị liên lạc); chương trình hệ điều hành windows dùng cho màn hình tinh thể lỏng 
(chương trình máy vi tính được ghi sẵn); chấn lưu điện tử; đèn phòng tối (nhiềp ảnh); nam 
châm trang trí; đèn đi ốt phát quang (LED); nam châm đầu từ; nam châm; điện trở cụ thể 
là: điện trở có quấn dây (thiết bị điện), máy hát tự động cụ thể là: mặt quay tròn để đặt đĩa 
hát dÓ quay; cuộn dây điện sôlênôit; dây nối điện (dây diện); máy quay đĩa, máy biến thế 
điện (điện).  

 

Nhóm 11: Thiết bị làm nóng không khí cụ thể là: lò sưởi dùng trong gia đình; thiết bị điều 
hoà không khí; máy làm lạnh; tủ lạnh; ngăn làm lạnh; lò vi sóng dùng cho nấu nướng 
(thiết bị nấu nướng); bộ lọc (phụ tùng của trang thiết bị công nghiệp hoặc gia dụng dùng 
điện); thiết bị bay hơi không khí; thiết bị làm ẩm không khí (điều hòa không khí); máy 
làm đá lạnh chạy điện; ống mềm dùng cho máy điều hòa không khí (là bộ phận của máy 
điều hòa không khí); ống nhánh dùng cho máy điều hòa không khí (là bộ phận của máy 
điều hòa không khí); ống dẫn dùng cho máy điều hòa không khí (là bộ phận của máy điều 
hòa không khí); ống cuộn dùng cho máy điều hòa không khí (là bộ phận của máy điều 
hòa không khí); bồn rửa (thiết bị vệ sinh); vỏ bọc của ống dẫn dùng cho máy điều hòa 
không khí (là bộ phận của máy điều hòa không khi); giá treo chuyên dụng dùng cho máy 
điều hòa không khí (là bộ phận của máy điều hòa không khi); thiết bị tích nhiệt; giá treo 
chuyên dụng dùng cho máy làm đá lạnh (là bộ phận của máy làm đá lạnh); khung của 
máy làm đá lạnh (là bộ phận của máy làm đá lạnh); bộ lọc cụ thể là: bộ lọc của điều hòa 
không khí; các bộ phận của thiết bị gia nhiệt không khí cụ thể là: thiết bị sấy gia nhiệt; bộ 
cảm biến giảm nhiệt; chi tiết gia nhiệt; giá đỡ chuyên dụng dùng cho máy điều hòa không 
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khí (là bộ phận của máy điều hòa không khí); vỏ dùng cho máy điều hòa không khí (là bộ 
phận của máy điều hòa không khí) bao gồm bộ phận điều hòa không khí; ống xoăn (bộ 
phận của hệ thống chưng cất, đốt nóng hoặc làm lạnh); bình giảm áp cho hệ thống gia 
nhiệt trung tâm; máy ướp lạnh (máy làm lạnh); bộ ngưng tụ khí đốt (không phải bộ phận 
của máy) cụ thể là: bộ phận ngưng tụ; thiết bị làm bay hơi bao gồm cả bộ phận phần đuôi; 
quạt điện dùng cho cá nhân, vỉ nướng (thiết bị nấu nướng); thiết bí sưởi ấm chạy điện cụ 
thể là bộ phận giữ nhiệt; đui đèn (là bộ phận của đèn chiếu sáng); đui đèn điện tử cụ thể 
là: đui đèn dòng điện xoay chiều (là bộ phận của dèn điện); thiết bị thông gió (điều hòa 
không khí); bơm nhiệt, bộ trao đổi nhiệt (không là bộ phận của máy móc); cánh quạt điện 
(là bộ phận của quạt điện dùng cho cá nhân); ngăn làm lạnh; van điều nhiệt (bộ phận của 
hệ thống cấp nhiệt); buồng làm lạnh; thiết bị thu hồi nhiệt; thiết bị sưởi ầm bao gồm cả vỏ 
bọc của thiết bị sưởi ấm; đèn manhetron (đèn thắp sáng); bộ lọc (phụ tùng của trang thiết 
bị công nghiệp hoặc gia dụng), lò vi sóng dùng cho mục đích công nghiệp; khọang làm 
lạnh; thùng làm lạnh bao gồm cả nắp thùng làm lạnh; thiết bị làm đá lạnh cụ thể là: máy 
làm đá lạnh; nắp bịt ông dùng cho máy làm đá lạnh bao gồm cả: dầu ống xả của máy làm 
đá lạnh); nắp bít ống dùng cho máy làm đá lạnh bao gồm cả vòng nối ống của máy làm đá 
lạnh; thiết bị sấy khô; bộ phận đệm giáp nối giữa cửa tủ lạnh với tủ lạnh (là bộ phận của 
tủ lạnh); các bộ phận của vỉ nướng (thiết bị nấu nương) cụ thể là: bộ phận quạt, các bộ 
phận của thiết bị sưởi nóng cụ thể là: thanh chắn lò sưởi (dùng trong nhà), bộ tiết kiệm 
nhiên liệu không dùng cho động cơ điện và động cơ. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán các sản phẩm: máy giặt, máy hút bụi, thiết bị điều hòa không 
khí, thiết bị làm lạnh, điện thoại, điện thoại di động, thiết bị gia nhiệt không khí, lò vi 
sóng (thiết bị nấu nướng), đầu đọc đĩa DVD, máy thu hình, hệ thống âm thanh, các thiết 
bị lọc dùng trong gia đình, máy vi tính, khung ảnh kỹ thuật số, đầu chạy đĩa CD và các bộ 
phận của chúng; dịch vụ quảng cáo; nghiên cứu thị trường; giới thiệu sản phẩm, dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; phân phát 
hàng mẫu.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị điều hòa không khí; dịch vụ lắp 
đặt, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị làm lạnh; dịch vụ lắp dặt, sửa chữa và bảo dưỡng thiết 
bị điện; dịch vụ lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng điện thoại.  

 
 

(210) 4-2013-28725 (220) 04.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.1; 3.7.16; A26.4.24 
(591) Vàng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Hoàng Gia Việt  (VN) 

89/1472 Lê Đức Thọ, phường 17, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách, dây đai bằng da hoặc giả da.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, nón; thắt lưng (trang phục) bằng da hoặc giả da.  
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(210) 4-2013-28741 (220) 04.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) LE CORDON BLEU 

INTERNATIONAL B.V.   (NL) 
Herengracht 28 NL-1015 BL 
Amsterdam, The Netherlands   

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị giảng dạy; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, thiết 
bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều 
khiển năng lượng điện; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, đĩa compact, DVD; máy chiếu 
hình ảnh; máy ảnh; máy quay phim; thiết bị điều khiển điện tử, cơ cấu cho thiết bị được 
vận hành bằng đồng xu; máy đếm tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu; thiết bị dập lửa; 
phần mềm máy tính. 

 

Nhóm 16: Giấy, bìa cứng và vật phẩm bằng bìa cứng; ấn phẩm; sách; tạp chí định kỳ; báo 
chí; tạp chí về nghệ thuật nấu ăn và rượu nho; vật liệu đóng sách; ảnh chụp (được in); văn 
phòng phẩm; chất dính dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu của nghệ sĩ 
cụ thể là vật liệu vẽ; bút lông dùng cho họa sĩ; giá vẽ của họa sĩ; bảng pha màu của họa sĩ; 
bút lông để vẽ; máy chữ và đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc); đồ dùng để hướng dẫn và 
giảng dạy (ngoại trừ thiết bị); màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; chữ in; bản 
kẽm để in. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; cung cấp dịch vụ huấn luyện (đào tạo); cung 
cấp dịch vụ học viện (giáo dục); dịch vụ phóng viên tin tức; dịch vụ cho mượn sách; dịch 
vụ xuất bản sách; dịch vụ sản xuất nhạc, chương trình biểu diễn, chương trình phát thanh 
và truyền hình; dịch vụ sản xuất phim (trừ phim quảng cáo); dịch vụ tổ chức các chương 
trình biểu diễn, chương trình giải trí, chương trình giải trí phát thanh và truyền hình, các 
cuộc thi đấu thể thao và các hoạt động văn hóa; dịch vụ giải trí và dịch vụ tổ chức các 
cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ cho thuê phim, bản ghi âm, thiết bị chiếu phim, 
thiết bị dựng cảnh sân khấu và dụng cụ thể dục thể thao. 

 

 
(210) 4-2013-28742 (220) 04.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) LE CORDON BLEU 
INTERNATIONAL B.V.   (NL) 
Herengracht 28 NL-1015 BL 
Amsterdam, The Netherlands   

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị giảng dạy; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, thiết 
bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều 
khiển năng lượng điện; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, đĩa compact, DVD; máy chiếu 
hình ảnh; máy ảnh; máy quay phim; thiết bị điều khiển điện tử, cơ cấu cho thiết bị được 
vận hành bằng đồng xu; máy đếm tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu; thiết bị dập lửa; 
phần mềm máy tính.  
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Nhóm 16: Giấy, bìa cứng và vật phẩm bằng bìa cứng; ấn phẩm; sách; tạp chí định kỳ; báo 
chí; tạp chí về nghệ thuật nấu ăn và rượu nho; vật liệu đóng sách; ảnh chụp (được in); văn 
phòng phẩm; chất dính dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu của nghệ sĩ 
cụ thể là vật liệu vẽ; bút lông dùng cho họa sĩ; giá vẽ của họa sĩ; bảng pha màu của họa sĩ; 
bút lông để vẽ; máy chữ và đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc); đồ dùng để hướng dẫn và 
giảng dạy (ngoại trừ thiết bị); màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; chữ in; bản 
kẽm để in. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; cung cấp dịch vụ huấn luyện (đào tạo); cung 
cấp dịch vụ học viện (giáo dục); dịch vụ phóng viên tin tức; dịch vụ cho mượn sách; dịch 
vụ xuất bản sách; dịch vụ sản xuất nhạc, chương trình biểu diễn, chương trình phát thanh 
và truyền hình; dịch vụ sản xuất phim (trừ phim quảng cáo); dịch vụ tổ chức các chương 
trình biểu diễn, chương trình giải trí, chương trình giải trí phát thanh và truyền hình, các 
cuộc thi đấu thể thao và các hoạt động văn hóa; dịch vụ giải trí và dịch vụ tổ chức các 
cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ cho thuê phim, bản ghi âm, thiết bị chiếu phim, 
thiết bị dựng cảnh sân khấu và dụng cụ thể dục thể thao. 

 
 

(210) 4-2013-28743 (220) 04.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) LE CORDON BLEU 
INTERNATIONAL B.V.   (NL) 
Herengracht 28 NL-1015 BL 
Amsterdam, The Netherlands   

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị giảng dạy; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, thiết 
bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều 
khiển năng lượng điện; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, đĩa compact, DVD; máy chiếu 
hình ảnh; máy ảnh; máy quay phim; thiết bị điều khiển điện tử, cơ cấu cho thiết bị được 
vận hành bằng đồng xu; máy đếm tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu; thiết bị dập lửa; 
phần mềm máy tính.  

 

Nhóm 16: Giấy, bìa cứng và vật phẩm bằng bìa cứng; ấn phẩm; sách; tạp chí định kỳ; báo 
chí; tạp chí về nghệ thuật nấu ăn và rượu nho; vật liệu đóng sách; ảnh chụp (được in); văn 
phòng phẩm; chất dính dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu của nghệ sĩ 
cụ thể là vật liệu vẽ; bút lông dùng cho họa sĩ; giá vẽ của họa sĩ; bảng pha màu của họa sĩ; 
bút lông để vẽ; máy chữ và đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc); đồ dùng để hướng dẫn và 
giảng dạy (ngoại trừ thiết bị); màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; chữ in; bản 
kẽm để in. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; cung cấp dịch vụ huấn luyện (đào tạo); cung 
cấp dịch vụ học viện (giáo dục); dịch vụ phóng viên tin tức; dịch vụ cho mượn sách; dịch 
vụ xuất bản sách; dịch vụ sản xuất nhạc, chương trình biểu diễn, chương trình phát thanh 
và truyền hình; dịch vụ sản xuất phim (trừ phim quảng cáo); dịch vụ tổ chức các chương 
trình biểu diễn, chương trình giải trí, chương trình giải trí phát thanh và truyền hình, các 
cuộc thi đấu thể thao và các hoạt động văn hóa; dịch vụ giải trí và dịch vụ tổ chức các 
cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ cho thuê phim, bản ghi âm, thiết bị chiếu phim, 
thiết bị dựng cảnh sân khấu và dụng cụ thể dục thể thao.    
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(210) 4-2013-28744 (220) 04.12.2013 

 

 

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 5.5.16; 8.7.8; A5.5.21 

(731) SRINANAPORN MARKETING CO., 
LTD.    (TH) 
No. 325/6-9 Lanluang Road, Mahanak 
Square, Dusit, Bangkok 10300, Thailand 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh snack (thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc); bánh snack hải sản (thực 
phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc có chứa hải sản); bánh snack khoai tây (thực phẩm ăn 
nhanh làm từ ngũ cốc có chứa khoai tây); bánh bích quy; bánh ngọt; kẹo; bánh mì; bánh 
quy; bánh xốp; bỏng ngô.  

 

 
(210) 4-2013-28767 (220) 05.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.21; 26.3.23 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Lê Xuân Bình  (VN) 

324 Trường Chinh, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhãm 16: Catal«. 
 

Nhóm 20: Ghế ngồi; bàn làm việc; mặt bàn. 
 

Nhóm 24: Vải. 
 

Nhóm 25: Mũ nồi; mũ lưỡi trai; quần áo trang phục; quần áo may sẵn; dép, giày. 
 

Nhóm 35: Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại, quảng cáo trực tiếp trên máy tính, 
quảng cáo ngoài trời, quan hệ công chúng, quảng cáo, quảng cáo trÒn truyền hình, quảng 
cáo trên đài phát thanh, đại lý quảng cáo, quảng cáo qua thư. 

 

Nhóm 38: Truyền hình cáp, thông tinh liên lạc bằng cáp quang, dịch vụ bảng thông báo 
bằng điện tử; dịch vụ thư điện tử; gởi tin nhắn; dịch vụ truyền thanh, dịch vụ điện thoại. 

 

 
(210) 4-2013-28771 (220) 05.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 25.5.25; 25.5.2 
(591) Xanh da trời, xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại nội 

thất KVT  (VN) 

Số 156 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 
Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành 
phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; hàng ngũ kim bằng kim loại, cụ thể là: trụ 
inox; bản lÒ inox, tay nắm inox, kẹp inox, bu-l«ng inox, ª-cu inox. 
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(210) 4-2013-28832 (220) 05.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(591) Vàng, xanh, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại và dịch vụ vận 

tải Hoài Tiên  (VN) 

39 Lý Nhân Tông, phường Khuê Trung, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ vận chuyển hành khách.  
 

 
(210) 4-2013-28838 (220) 05.12.2013 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 24.9.1; 24.1.1; 5.5.1; 25.1.25; 25.1.6; 

4.1.3; 4.1.4 
(731) ĐỖ VŨ  (VN) 

124/6 Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, tổ chức sự kiện mục đích thương mại.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế: trang trí nội thất, bao bì, thời trang, đồ họa nghệ thuật.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
 

 
(210) 4-2013-28851 (220) 15.12.2013 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 2.3.5; A2.3.16; 26.1.2; 5.7.3; A6.19.9 

(591) Đỏ, trắng, đen, xanh dương, xanh lá cây, 
xanh rêu, nâu, vàng 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Bảy 

Hai Bảy  (VN) 

6 Bình Quới, phường 27, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bột đắp mặt nạ (mỹ phẩm); mặt nạ làm đẹp; kem làm trắng da; chế 
phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm; gel (từ dầu mỏ) dùng cho 
mục đích mỹ phẩm.  
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(210) 4-2013-28861 (220) 06.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.6; 26.4.1; 26.4.10 
(731) Công ty TNHH Năm Dũng  (VN) 

35 Hồ Học Lãm, phường 16, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 07: Máy thổi [máy móc]; băng tải; máy ly tâm; máy khuấy; thiết bị ngưng tụ; băng 
tải [máy móc]; máy cắt; máy xay bột; máy trộn; máy phân loại dùng trong công nghiệp; 
máy giặt. 

 

Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và máy làm lạnh; thiết bị sấy; hệ thống 
và thiết bị sấy khô; thiết bị đốt nóng; chi tiết gia nhiệt; bộ nung; thanh ghi lò; bộ đung 
nước nhúng chìm; thiết bị bay hơi; giàn bay hơi; bộ làm bốc hơi; bình giảm áp cho hệ 
thống gia nhiệt trung tâm; bình giảm khí cho hệ thống cấp nhiệt trung tâm; thiết bị gia 
nhiệt; thiết bị sấy khô đồ giặt là, dùng điện; thiết bị lọc dầu; thiết bị làm sạch dầu. 

 

Nhóm 29: Phi-lê cá; cá, được bảo quản. 
 

 
(210) 4-2013-28862 (220) 06.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.1.6; 26.4.10 
(731) Công ty TNHH Năm Dũng     (VN)

35 Hồ Học Lãm, phường 16, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh    

 

(511)   Nhóm 07: Máy thổi [máy móc]; băng tải; máy ly tâm; máy khuấy; thiết bị ngưng tụ; băng 
tải [máy móc]; máy cắt; máy xay bột; máy trộn; máy phân loại dùng trong công nghiệp; 
máy giặt.  

 

Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và máy làm lạnh; thiết bị sấy; hệ thống 
và thiết bị sấy khô; thiết bị đốt nóng; chi tiết gia nhiệt; bộ nung; thanh ghi lò; bộ đung 
nước nhúng chìm; thiết bị bay hơi; giàn bay hơi; bộ làm bốc hơi; bình giảm áp cho hệ 
thống gia nhiệt trung tâm; bình giảm khí cho hệ thống cấp nhiệt trung tâm; thiết bị gia 
nhiệt; thiết bị sấy khô đồ giặt là, dùng điện; thiết bị lọc dầu; thiết bị làm sạch dầu. 

 

Nhóm 29: Phi-lê cá; cá, được bảo quản. 
 
 

(210) 4-2013-28865 (220) 06.12.2013 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 5.3.20; 25.5.25; A2.3.16; 2.3.25 

(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh dương, xanh lá 
cây, hồng, cam 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Tất 

Thành   (VN) 

Nhà số 6, tổ 6A, phường Hoàng Văn 
Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2013-28869 (220) 06.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Đình Tuấn  (VN) 

Đội 5, thôn Huề Trì, xã An Phụ, huyện 
Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 

(740) Công ty Luật TNHH Luật Sư Của Bạn 
(YOUR LAWYER LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách/cầm tay; ví đựng tiền; ví bỏ túi; túi du lịch; vali.  
 

Nhóm 25: Quần áo, quần áo bò, quần áo công sở, giầy dép, thắt lưng (trang phục), áo 
phông. 

 
 

(210) 4-2013-28897 (220) 06.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1; 24.1.1; 25.1.25 
(731) WEGLOBE MARKETING SDN BHD  

(MY) 
Block 41 & 43, Jalan BRP 6/10, Bukit 
Rahman Putra, Seksyen U20, 47000 
Sungai Buloh, Selangor, Malaysia  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem mỹ phẩm; nước thơm 

dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; dầu gội đầu; xà phòng; chế phẩm để 
vệ sinh thân thể; nước hoa; mặt nạ làm đẹp [mỹ phẩm]; dầu xả dưỡng tóc; chế phẩm 
nhuộm tóc; chế phẩm làm thẳng tóc; chế phẩm tạo kiểu tóc; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm 
tạo sóng tóc.   

 
 

(210) 4-2013-28960 (220) 06.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.15; A25.3.3 
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH thương mại 

thiết bị y tế Sao Việt   (VN) 

Số 107-A12 phố Đại La, phường Đồng 
Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Băng gạc y tế; bông dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2013-28961 (220) 06.12.2013

  (441) 25.03.2014

(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.15; A25.3.3 

(591) Đỏ, xanh dương

(731) Công ty TNHH thương mại 

thiết bị y tế Sao Việt    (VN) 

Số 107-A12 phố Đại La, phường Đồng 

Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội   

 

(511)   Nhóm 05: Băng gạc y tế; bông dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2013-28962 (220) 06.12.2013

  (441) 25.03.2014

(540) 

 

(531) A5.3.15; A5.3.13; A25.3.3 

(591) Đỏ, xanh dương

(731) Công ty TNHH thương mại 

thiết bị y tế Sao Việt    (VN) 

Số 107-A12 phố Đại La, phường Đồng 

Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội   

 

(511)   Nhóm 05: Băng gạc y tế; bông dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2013-28966 (220) 06.12.2013

  (441) 25.03.2014

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.11; 25.1.6 

(591) Vàng, đỏ, trắng, đen, xám, nâu 

(731) Hứa Cao Trí  (VN) 

Số 3 - 14 chung cư Quân Sự, phường 9, 

quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 29: Xúc xích; thịt heo đã qua chế biến, thịt bò đã qua chế biến, thịt gà đã chế biến, 

hải sản chế biến; sữa chua; trái cây sấy khô; rau củ quả đã chế biến; đậu phộng đã qua chế 

biến; đậu hà lan đã được báo quản; hạt dẻ đã qua chế biến; hạt điều đã qua chế biến; kem 

(sản phẩm từ sữa); trứng; sữa.  

 

Nhóm 30: Bánh; kẹo; snack (bim bim); ngô (bắp) rang.  
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(210) 4-2013-28967 (220) 06.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.11; 25.1.6 
(591) Vàng, đỏ, trắng, đen, xám, nâu 
(731) Hứa Cao Trí  (VN) 

Số 3 - 14 chung cư quân sự, phường 9, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 29: Xúc xích; thịt heo đã qua chế biến, thịt bò đã qua chế biến, thịt gà đã chế biến, 
hải sản chế biến; sữa chua; trái cây sấy khô; rau củ quả đã chế biến; đậu phộng đã qua chế 
biến; đậu hà lan đã được báo quản; hạt dẻ đã qua chế biến; hạt điều đã qua chế biến; kem 
(sản phẩm từ sữa); trứng; sữa. 

 

Nhóm 30: Bánh; kẹo; snack (bim bim); ngô (bắp) rang.  
 

 
(210) 4-2013-28989 (220) 06.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) DIAMOND POINT SDN BHD   (MY) 
30, Jalan Puchong Intan satu, Taman 
Puchong Intan 1, Puchong, 47100, 
Selangor, Malaysia  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay bằng da thuộc; ví bằng da thuộc; túi cầm tay cho phụ nữ bằng da 
thuộc; cặp đựng tài liệu bằng da thuộc; túi đựng tài liệu bằng da thuộc.  

 

Nhóm 25: Trang phục như áo sơ mi, quần, áo thun, áo khoác, áo nịt len, thắt lưng (trang 
phục), giày, mũ lưỡi trai; đồ đội đầu, thắt lưng bằng da thuộc 

 

 
(210) 4-2013-29000 (220) 06.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Laboratoires ThÐa   (FR) 

Z.I. du BrÐzet, 12 Rue Louis BlÐriot, 
63100 Clermont-Ferrand, France  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm dùng để làm sạch và chăm sóc mắt và mí mắt, đặc biệt là 
gel, kem, khăn lau và nước thơm dùng làm mỹ phẩm để làm sạch và chăm sóc mắt và mí 
mắt, tinh dầu. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dùng trong nhãn khoa, thuốc dùng cho người, chế phẩm 
vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, chế phẩm 
được làm giàu vitamin, chất bổ sung thực phẩm hoặc dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, 
chất tẩy uế dùng cho y tế hoặc vệ sinh (trừ xà phòng), thuốc nhỏ mắt, thuốc mỡ dùng 
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trong nhãn khoa, chế phẩm làm sạch kính áp tròng, nước thơm, kem, gel dùng cho mục 
đích dược phẩm, chất sát trùng, thuốc giảm đau, thuốc an thần, thuốc kháng sinh, thuốc 
ngủ, chế phẩm vitamin.  

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế và phẫu thuật, chân tay giả và mắt giả, vật liệu để khâu 
vết thương, lọ dùng cho mục đích y tế, dụng cụ tiêm chích dùng cho phẫu thuật. 

 

Nhóm 35: Tổ chức triển lãm và hội chợ thương mại cho mục đích quảng cáo và/hoặc 
thương mại; quảng cáo; phân phát hàng mẫu; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; dịch 
vụ bán lẻ các chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc mắt và mí mắt, đặc biệt là gel, kem, khăn lau 
và nước thơm dùng làm mỹ phẩm để làm sạch và chăm sóc mắt và mí mắt, tinh dầu, dược 
phẩm, chế phẩm dùng trong nhãn khoa, thuốc dùng cho người, chế phẩm vệ sinh dùng 
cho mục đích y tế, chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, chế phẩm được làm giàu 
vitamin, chất bổ sung thực phẩm hoặc dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, chất tẩy uế 
dùng cho y tế hoặc vệ sinh (trừ xà phòng), thuốc nhỏ mắt, thuốc mỡ dùng trong nhãn 
khoa, chế phẩm làm sạch kính áp tròng, nước thơm, kem, gel dùng chọ mục đích dược 
phẩm, chất sát trùng, thuốc giảm đau, thuốc an thần, thuốc kháng sinh, thuốc ngủ, chế 
phẩm vitamin, thiết bị và dụng cụ y tế và phẫu thuật, chân tay giả và mắt giả, vật liệu để 
khâu vết thương, lọ dùng cho mục đích y tế, dụng cụ tiêm chích dùng cho phẫu thuật; 
dịch vụ bán buôn các chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc mắt và mí mắt, đặc biệt là gel, kem, 
khăn lau và nước thơm dùng làm mỹ phẩm để làm sạch và chăm sóc mắt và mí mắt, tinh 
dầu, dược phẩm, chế phẩm dùng trong nhãn khoa, thuốc dùng cho người, chế phẩm vệ 
sinh dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, chế phẩm được 
làm giàu vitamin, chất bổ sung thực phẩm hoặc dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, chất 
tẩy uế dùng cho y tế hoặc vệ sinh (trừ xà phòng), thuốc nhỏ mắt, thuốc mỡ dùng trong 
nhãn khoa, chế phẩm làm sạch kính áp tròng, nước thơm, kem, gel dùng cho mục đích 
dược phẩm, chất sát trùng, thuốc giảm đau, thuốc an thần, thuốc kháng sinh, thuốc ngủ, 
chế phẩm vitamin, thiết bị và dụng cụ y tế và phẫu thuật, chân tay giả và mắt giả, vật liệu 
để khâu vết thương, lọ dùng cho mục đích y tế, dụng cụ tiêm chích dùng cho phẫu thuật; 
dịch vụ nhập khẩu và dịch vụ đẩy mạnh việc bán các chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc mắt và 
mí mắt, đặc biệt là gel, kem, khăn lau và nước thơm dùng làm mỹ phẩm để làm sạch và 
chăm sóc mắt và mí mắt, tinh dầu, dược phẩm, chế phẩm dùng trong nhãn khoa, thuốc 
dùng cho người, chÓ phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế, chế phẩm được làm giàu vitamin, chất bổ sung thực phẩm hoặc dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế, chất tẩy uế dùng cho y tế hoặc vê sinh trừ xà phòng), thuốc nhỏ 
mắt, thuốc mỡ dùng trong nhãn khoa, chế phẩm làm sạch kinh áp tròng, nước thơm, kem, 
gel dùng cho mục đích dược phẩm, chất sát trùng, thuốc giảm đau, thuốc an thần, thuốc 
kháng sinh, thuốc ngủ, chế phẩm vitamin, thiết bị và dụng cụ y tế và phẫu thuật, chân tay 
giả vả mắt giả, vật liệu để khâu vết thương, lọ dùng cho mục đích y tế, dụng cụ tiêm chích 
dùng cho phẫu thuật; phổ biến các thông báo quảng cáo; dịch vụ phân phát sản phẩm cho 
mục đích quảng cáo (không bao gồm vận chuyển); dịch vụ phân phát tài liệu cho mục 
đích quảng cáo. 

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ đào tạo; xuất bản sách; sắp xếp và tiến hành hội nghị, hội 
thảo chuyên đề, hội thảo, cuộc họp, hội nghị chuyên đề, tổ chức triển lãm cho mục đích 
văn hoá hoặc giáo dục. 

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khoẻ, dịch vụ y tế, chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người, dịch 
vụ trợ giúp y tế, dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa, cố vấn về lĩnh vục dược học.  
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(210) 4-2013-29025 (220) 09.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.5; A1.11.8 
(731) Công ty TNHH Bảy Chín Bảy  

(VN) 

175 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ổ khóa các loại, khóa cửa các loại, thước các loại, đá mài các loại, đá 

cắt các loại, cờ lê các loại, mỏ lết các loại, kìm các loại, kéo các loại, que hàn các loại, 
giấy nhám các loại, mua bán nông sản, thực phẩm, thủy hải sản, thực phẩm chế biến, thực 
phẩm đóng hộp các loại, mua bán hàng thủ công mỹ nghệ như: bàn, ghế, giường, tủ, giá, 
kệ, mua bán văn phòng phẩm và linh kiện văn phòng phẩm, bán văn phòng phẩm, dụng cụ 
học sinh như: bút viết các loại, bút chì đen, bút chì màu các loại, thước kẻ các loại, sáp tô 
màu, hộp đựng bút chì, tủ để hồ sơ (đồ dùng văn phòng), compa, đồ gọt (chuốt) bút chì, 
gôm tẩy, đồ bấm kim, đồ bấm lỗ giấy, màu để vẽ, giấy ghi chú, giấy than, giấy in màu, 
giấy sao chụp, bút xóa, bút xóa kiểu kéo, tập vở học sinh, sổ tay, cặp học sinh túi đeo vai 
học sinh, cặp táp, phấn viết, phấn để đánh dấu, phấn cho thợ may, tẩy dùng cho bảng viết, 
hộp đựng đồ viết, bút lông để viết hoặc vẽ, giá nhỏ chia ngăn dùng để đựng văn phòng 
phẩm, bìa cứng hoặc bìa gỗ, bảng nhỏ học sinh, hộp mực dấu, mua bán máy tính tiền, 
máy tính, thiết bị máy tính, máy tính xách tay, dụng cụ đóng số tự động, pin, mua bán các 
loại hồ dán, chất keo để dán, chất kết dính cho các loại chất liệu, mua bán đồ da, đồ làm 
bằng da, đồ giả da bao gồm cả ba lô, túi xách, ví và vali du lịch, ô (dù), mua bán các loại 
vải và quần áo may sẵn, đồ đi chân, đồ đội đầu, dây thắt lưng (trang phục), mua bán hàng 
tiêu dùng như: mua bán kem đánh răng, bàn chải đánh răng, các sản phẩm dụng cụ chăm 
sóc răng miệng, mắt kính, dụng cụ làm móng, dụng cụ làm tóc, mỹ phẩm, các sản phẩm 
và dụng cụ chăm sóc sắc đẹp; quảng cáo; điều hành kinh doanh bao gồm cả dịch vụ 
nhượng quyền; quản lý kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2013-29026 (220) 09.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(731) Công ty TNHH Bảy Chín Bảy  

(VN) 

175 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán ổ khóa các loại, khóa cửa các loại, thước các loại, đá mài các loại, đá 
cắt các loại, cờ lê các loại, mỏ lết các loại, kìm các loại, kéo các loại, que hàn các loại, 
giấy nhám các loại, mua bán nông sản, thực phẩm, thủy hải sản, thực phẩm chế biến, thực 
phẩm đóng hộp các loại, mua bán hàng thủ công mỹ nghệ như: bàn, ghế, giường, tủ, giá, 
kệ, mua bán văn phòng phẩm và linh kiện văn phòng phẩm, bán văn phòng phẩm, dụng cụ 
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học sinh như: bút viết các loại, bút chì đen, bút chì màu các loại, thước kẻ các loại, sáp tô 
màu, hộp đựng bút chì, tủ để hồ sơ (đồ dùng văn phòng), compa, đồ gọt (chuốt) bút chì, 
gôm tẩy, đồ bấm kim, đồ bấm lỗ giấy, màu để vẽ, giấy ghi chú, giấy than, giấy in màu, 
giấy sao chụp, bút xóa, bút xóa kiểu kéo, tập vở học sinh, sổ tay, cặp học sinh túi đeo vai 
học sinh, cặp táp, phấn viết, phấn để đánh dấu, phấn cho thợ may, tẩy dùng cho bảng viết, 
hộp đựng đồ viết, bút lông để viết hoặc vẽ, giá nhỏ chia ngăn dùng để đựng văn phòng 
phẩm, bìa cứng hoặc bìa gỗ, bảng nhỏ học sinh, hộp mực dấu, mua bán máy tính tiền, 
máy tính, thiết bị máy tính, máy tính xách tay, dụng cụ đóng số tự động, pin, mua bán các 
loại hồ dán, chất keo để dán, chất kết dính cho các loại chất liệu, mua bán đồ da, đồ làm 
bằng da, đồ giả da bao gồm cả ba lô, túi xách, ví và vali du lịch, ô (dù), mua bán các loại 
vải và quần áo may sẵn, đồ đi chân, đồ đội đầu, dây thắt lưng (trang phục), mua bán hàng 
tiêu dùng như: mua bán kem đánh răng, bàn chải đánh răng, các sản phẩm dụng cụ chăm 
sóc răng miệng, mắt kính, dụng cụ làm móng, dụng cụ làm tóc, mỹ phẩm, các sản phẩm 
và dụng cụ chăm sóc sắc đẹp; quảng cáo; điều hành kinh doanh bao gồm cả dịch vụ 
nhượng quyền; quản lý kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2013-29027 (220) 09.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH Bảy Chín Bảy  

(VN) 

175 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán ổ khóa các loại, khóa cửa các loại, thước các loại, đá mài các loại, đá 
cắt các loại, cờ lê các loại, mỏ lết các loại, kìm các loại, kéo các loại, que hàn các loại, 
giấy nhám các loại, mua bán nông sản, thực phẩm, thủy hải sản, thực phẩm chế biến, thực 
phẩm đóng hộp các loại, mua bán hàng thủ công mỹ nghệ như: bàn, ghê, giường, tủ, giá, 
kệ, mua bán văn phòng phẩm và linh kiện văn phòng phẩm, bán văn phòng phẩm, dụng cụ 
học sinh như: bút viết các loại, bút chì đen, bút chì màu các loại, thước kẻ các loại, sáp tô 
màu, hộp đựng bút chì, tủ để hồ sơ (đồ dùng văn phòng), compa, đồ gọt (chuốt) bút chì, 
gôm tẩy, đồ bấm kim, đồ bấm lỗ giấy, màu để vẽ, giấy ghi chú, giấy than, giấy in màu, 
giấy sao chụp, bút xóa, bút xóa kiểu kéo, tập vở học sinh, sổ tay, cặp học sinh túi đeo vai 
học sinh, cặp táp, phấn viết, phấn để đánh dấu, phấn cho thợ may, tẩy dùng cho bảng viết, 
hộp đựng đồ viết, bút lông để viết hoặc vẽ, giá nhỏ chia ngăn dùng để đựng văn phòng 
phẩm, bìa cứng hoặc bìa gỗ, bảng nhỏ học sinh, hộp mực dấu, mua bán máy tính tiền, 
máy tính, thiết bị máy tính, máy tính xách tay, dụng cụ đóng số tự động, pin, mua bán các 
loại hồ dán, chất keo để dán, chất kết dính cho các loại chất liệu, mua bán đồ da, đồ làm 
bằng da, đồ giả da bao gồm cả ba lô, túi xách, ví và vali du lịch, ô (dù), mua bán các loại 
vải và quần áo may sẵn, đồ đi chân, đồ đội đầu, dây thắt lưng (trang phục), mua bán hàng 
tiêu dùng như: mua bán kem đánh răng, bàn chải đánh răng, các sản phẩm dụng cụ chăm 
sóc răng miệng, mắt kính, dụng cụ làm móng, dụng cụ làm tóc, mỹ phẩm, các sản phẩm 
và dụng cụ chăm sóc sắc đẹp; quảng cáo; điều hành kinh doanh bao gồm cả dịch vụ 
nhượng quyền; quản lý kinh doanh. 
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(210) 4-2013-29028 (220) 09.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Bảy Chín Bảy  

(VN) 

175 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán ổ khóa các loại, khóa cửa các loại, thước các loại, đá mài các loại, đá 
cắt các loại, cờ lê các loại, mỏ lết các loại, kìm các loại, kéo các loại, que hàn các loại, 
giấy nhám các loại, mua bán nông sản, thực phẩm, thủy hải sản, thực phẩm chế biến, thực 
phẩm đóng hộp các loại, mua bán hàng thủ công mỹ nghệ như: bàn, ghế, giường, tủ, giá, 
kệ, mua bán văn phòng phẩm và linh kiện văn phòng phẩm, bán văn phòng phẩm, dụng cụ 
học sinh như: bút viết các loại, bút chì đen, bút chì màu các loại, thước kẻ các loại, sáp tô 
màu, hộp đựng bút chì, tủ để hồ sơ (đồ dùng văn phòng), compa, đồ gọt (chuốt) bút chì, 
gôm tẩy, đồ bấm kim, đồ bấm lỗ giấy, màu để vẽ, giấy ghi chú, giấy than, giấy in màu, 
giấy sao chụp, bút xóa, bút xóa kiểu kéo, tập vở học sinh, sổ tay, cặp học sinh túi đeo vai 
học sinh, cặp táp, phấn viết, phấn để đánh dấu, phấn cho thợ may, tẩy dùng cho bảng viết, 
hộp đựng đồ viết, bút lông để viết hoặc vẽ, giá nhỏ chia ngăn dùng để đựng văn phòng 
phẩm, bìa cứng hoặc bìa gỗ, bảng nhỏ học sinh, hộp mực dấu, mua bán máy tính tiền, 
máy tính, thiết bị máy tính, máy tính xách tay, dụng cụ đóng số tự động, pin, mua bán các 
loại hồ dán, chất keo để dán, chất kết dính cho các loại chất liệu, mua bán đồ da, đồ làm 
bằng da, đồ giả da bao gồm cả ba lô, túi xách, ví và vali du lịch, ô (dù), mua bán các loại 
vải và quần áo may sẵn, đồ đi chân, đồ đội đầu, dây thắt lưng (trang phục), mua bán hàng 
tiêu dùng như: mua bán kem đánh răng, bàn chải đánh răng, các sản phẩm dụng cụ chăm 
sóc răng miệng, mắt kính, dụng cụ làm móng, dụng cụ làm tóc, mỹ phẩm, các sản phẩm 
và dụng cụ chăm sóc sắc đẹp; quảng cáo; điều hành kinh doanh bao gồm cả dịch vụ 
nhượng quyền; quản lý kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2013-29040 (220) 09.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25 
(731) JET ASIA AIRWAYS CO., LTD.   (TH) 

No. 999/9, the Offices at Central World, 
29th Floor, Unit 2914 and 2952, Rama I 
Road, Khwaeng Pathumwan, Khet 
Pathumwan, Bangkok, Thailand 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thuế quan, cụ thể là lập bản khai thuế, tư vấn thuế.  
 

Nhóm 36: Ước lượng chi phí các chuyến đi (tài chính); dịch vụ hải quan, cụ thể là dịch vụ 
bảo lãnh bằng tiền cho hàng hoá lưu kho hải quan, dịch vụ môi giới hải quan cho người 
khác, dịch vụ làm thủ tục hải quan (thông quan hàng hoá); dịch vụ xử lý thanh toán thuế.  

 

Nhóm 39: Vận tải bằng đường hàng không; cho thuê máy bay, thiết bị bay; vận chuyển 
hành khách; vận chuyển hàng hóa; dịch vụ cung cấp thông tin các chuyến đi; đặt chỗ cho 
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các chuyến đi, sắp xếp các chuyến du lịch; chương trình phần thưởng để quảng cáo du 
lịch cho khách hàng đi máy bay thường xuyên; ưu tiên lên máy bay cho khách hàng đi 
máy bay thường xuyên; ưu tiên làm thủ tục lên máy bay cho khách hàng đi máy bay 
thường xuyên; dịch vụ đặt chỗ và giữ chỗ các chuyến đi cho khách hàng đi máy bay 
thường xuyên; đổi hạng vé; dịch vụ tích lũy dặm bay thường xuyên để đổi các ưu tiên 
dành cho khách hàng. 

 

 
(210) 4-2013-29101 (220) 09.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh rêu, đỏ 
(731) Công ty TNHH tư vấn - kiểm 

toán S&S  (VN) 

41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Kế toán, kiểm toán. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo 
dưỡng phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2013-29124 (220) 30.08.2011 

  (441) 25.03.2014 
(300) 4020110038180 14.07.2011 KR 
(540) 

  

(531) 26.15.1; 26.1.1 
(731) KIM, KWANG MI   (KR) 

314-3, Neung-dong, Gwangjin-gu Seoul 
143-847 Republic of Korea  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 09: Bao đặc biệt cho thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, túi cho máy ảnh và thiết bị 
nhiếp ảnh; bao cho máy quay video xách tay có bộ phận ghi hình; hộp cho kính đeo mắt 
và kính râm, bao kính đeo mắt, bao cho máy thu thanh xách tay; bao cho máy quay đĩa 
compắc xách tay; bao cho máy nghe nhạc MP3, bao cho điện thoại đi động; bao cho máy 
xách tay; bao cho máy tính bảng; bao cho đĩa mềm và đĩa compắc (CD); bao cho thiết bị 
nhật ký điện tử; bao cho máy tính điện tử xách tay, bao cho thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá 
nhân (PDA); bộ nối điện cho hàng hóa điện tử, thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (PDA), 
điện thoại di động và máy tính bảng; thiết bị xạc cho pin điện; dock sạc cho hàng hóa 
điên tử, thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (PDA), điện thoại di động và máy tính bảng; 
thiết bị xạc cho pin điện; cáp sạc điện; cáp viễn thông cho thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá 
nhân (PDA), điện thoại di động, điện thoại thông minh và máy tính bảng dây đeo cho 
hàng hóa điện tử, thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (PDA), điện thoại di động, điện thoại 
thông minh và máy tính bảng; bao cho bộ nối điện của hàng hóa điện tử, thiết bị kỹ thuật 
số hỗ trợ cá nhân, điện thoại di động, điện thoại thông minh và máy tính bảng; tấm dán 
bảo vệ màn hình cửa hàng hóa điện tử, thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (PDA), điện 
thoại di động, điện thoại thông minh và máy tính bảng.  
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(210) 4-2013-29125 (220) 09.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.1 
(731) EDELWEISS GMBH & CO. KG.   (DE) 

Oberstdorfer strasse 7 - 87435 Kempten 
- Germany  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; các sản phẩm sữa pho-mát, cụ thể là sữa có bổ sung vitamin, sữa cho thêm 
hương liệu; món tráng miệng được làm từ sữa; pho-mát; sữa chua.  

 

 
(210) 4-2013-29144 (220) 09.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(591) Xanh dương đậm, trắng 
(731) ALTER FARMACIA, S.A.  (ES) 

Mateo Inurria, 30, 28036 - Madrid, Spain
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 29: Mứt (mứt ướt); mứt cam nhão; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa khuấy; dầu ôliu dùng 
cho thực phẩm; cùi của trái cây (trái cây đã chế biến); thực phẩm làm từ cá; sữa đậu nành 
(thay thế sữa); táo nghiền nhuyễn. 

 

Nhóm 30: Thực phẩm giàu tinh bột; bánh sữa; đồ uống trên cơ sở sôcôla; dung dịch ngâm 
trái cây, không phải thuốc; trà; bánh quy; chế phẩm ngũ cốc; mảnh ngô dẹt mỏng; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; đồ uống trên cơ sở trà.  

 

 
(210) 4-2013-29146 (220) 09.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Xanh lam, đen, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH giải pháp FNB  

(VN) 

Số 383 đường Hoàng Quốc Việt, phường 
Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy trộn, máy khuấy; máy cán; máy rửa bát đĩa; máy chế biến thức ăn dùng 
điện; máy xay; máy là; máy dùng cho nhà bếp dùng điện, máy băm thịt; máy thái thịt, 
máy đóng gói hàng; máy giặt. 

 

Nhóm 08: Dao kéo, dao băm thịt, dao thái thịt, dao lọc thịt, cái nĩa; cái muôi [dụng cụ 
cầm tay]; kéo; bàn xẻng [dụng cụ cầm tay]; thìa; bộ đồ ăn [dao; dĩa và thìa], cái kẹp, cái 
cặp, dụng cụ thái rau củ. 

 

Nhóm 11: Thiết bị làm lạnh đồ uống; hệ thống và thiết bị nấu nướng; tủ lạnh có cửa kính 
để trưng bày [tủ bày hàng], tủ bày hàng đông lạnh; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; lò vi 
sóng; lò hâm thức ăn; tủ lạnh; lò nướng bánh bằng điện; máy pha cà phê dùng điện; máy 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
590 

rang cà phê; hệ thống, thiết bị làm lạnh; đèn điện; bình đun nước nóng; thiết bị nướng, 
bồn rửa, buồng làm lạnh; máy sấy khô. 

 

Nhóm 20: Bàn bằng kim loại; giá để đồ. 
 

Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp.  
 
 

(210) 4-2013-29147 (220) 09.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.8 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại & 

dịch vụ kỹ thuật HPT Quốc Tế  

(VN) 

Số 6, ngõ 420, đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Bulong, ốc vít; tay nắm cửa bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; đinh; đai ốc 
bằng kim loại. 

 

Nhóm 07: ổ bi; vòng bi cho ổ trục; lưỡi cắt (bộ phận của máy); van xả, van thoát nước, 
vòi thoát nước, vòi xả nước; máy bơm; van [bộ phận của máy], máy nén dùng cho tủ lạnh.  

 

Nhóm 08: Bàn là điện. 
 

Nhóm 09: Cân đứng; tụ điện; công tắc điện; bản điều khiển [điện]; dây từ; điện trở.  
 

Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; đá dung nham núi lửa dùng cho vỉ nướng; vỉ 
nướng (thiết bị nấu nướng); kiềng bếp, vành bếp; thiết bị đốt nóng; thiết bị bay hơi; thiết 
bị gia nhiệt; vòi [van]; van điều nhiệt [bộ phận của hệ thống cấp nhiệt].  

 

Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; lắp đặt, sửa chữa thiết bị điện; 
lắp đặt, sửa chữa thiết bị làm lạnh; lắp đặt thiết bị bếp; lắp đặt sửa chữa lò đốt; lắp đặt và 
sửa chữa đường ống dẫn. 

 
 

(210) 4-2013-29259 (220) 10.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 3.9.1; A3.9.24; A3.9.4 
(591) Trắng, xanh dương, tím, vàng đậm 
(731) Công ty TNHH thương mại 

SAGA DU MEKONG (Saga du 

MÐkong)  (VN) 

1/21 Trần Quang Khải, phường Lộc Thọ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đội đầu, đồ đi chân, quần áo, cà vạt, chế phục, găng tay (trang phục).  
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(210) 4-2013-29267 (220) 10.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 24.17.17; 24.17.25 

(731) TRANSASIA AIRWAY 

CORPORATION   (TW) 
8F., No.9, Sec. 1, Tiding Blvd., Neihu 

Dist., Taipei City, Taiwan   

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng các phương tiện xe cộ; vận tải bằng đường không; dịch vụ ký kết 

hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường không; dịch vụ bốc và dỡ hàng hóa hoặc công 

te nơ hàng hóa; dịch vụ xếp hàng hóa hoặc công te nơ hàng hóa vào kho; dịch vụ cho thuê 
kho chứa hàng lạnh; dịch vụ cung cấp thông tin về kho chứa hàng hóa; dịch vụ nâng hàng 

hóa; dịch vụ đóng gói sản phẩm, dịch vụ đóng gói và buộc hàng hóa trước khi vận 

chuyển; dịch vụ vận tải hàng hóa nhanh; vận tải hàng hóa (bằng đường thủy); cho thuê 
công te nơ chứa hàng, cho thuê máy bay; cho thuê xe cộ; cho thuê xe ô tô lớn (nhà lưu 

động); cho thuê xe nâng hàng hóa; cho thuê tấm kê hàng dùng trong kho chứa, cho thuê 

cần trục (dùng để bốc và dỡ hàng tại cảng) và xe tải; cho thuê xe lăn; dịch vụ sắp xếp các 
chuyến du lịch; cung cấp thông tin du lịch; đại lý bán vé hành khách trong lĩnh vực giao 

nhận vận tải trong nước và nước ngoài; cung cấp thông tin về vận tải; dịch vụ kiểm tra xe 

cộ hoặc hàng hóa trước khi vận chuyển; dịch vụ cứu hộ (vận tải); dịch vụ kéo, các phương 
tiện xe cộ; dịch vụ khai thác mặt đất (dịch vụ trong hàng không, bao gồm tất cả các hoạt 

động vận hành máy móc và con người phục vụ cho máy bay khi đang ở dưới mặt dất); 

dịch vụ cho thuê nhà chứa máy bay và các thiết bị hỗ trợ dưới mặt đất (tại sân bay); dịch 
vụ môi giới vận tải.  

 

 
(210) 4-2013-29274 (220) 10.12.2013 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

(531) A1.1.10; 1.1.15 
(591) Cam, đen 

(731) Công ty cổ phần trang trí 

nội thất quảng cáo NEWSTAR  

(VN) 

414/9/4 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 

Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.  
 

Nhóm 37: Trang trí nội thất; tư vấn trang trí nội thất.  

 
Nhóm 42: Thiết kế nội thất; kiến trúc.  
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(210) 4-2013-29334 (220) 11.12.2013 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 2.7.13; 2.7.2; 24.17.15; 24.17.21 

(591) Ghi, trắng, xanh dương, đen 
(731) Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Chuyển giao Khoa học Công 

nghệ   (VN) 

Số 213 phố Mai Dịch, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ thiết bị dụng cụ thể dục thể thao, quần áo may sẵn, giày dép, 
túi xách và ba lô; hoạt động nhượng quyền thương mại mô hình phòng tập thể dục thể 
hình thể dục thẩm mỹ; hoạt động tư vấn thành lập mô hình phòng tập thể dục thể hình, thể 
dục thẩm mỹ. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính liên quan đến nhượng quyền thương mại mô hình phòng tập 
thể dục thể hình, thể dục thẩm mỹ.  

 

Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao, giải trí; hoạt động các phòng tập thể dục thể 
hình, thể dục thẩm mỹ.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ tắm hơi, massage để tăng cường sức khoẻ. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý liên quan đến nhượng quyền thương mại mô hình phòng tập 
thể dục thể hình, thể dục thẩm mỹ. 

 

 
(210) 4-2013-29348 (220) 11.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(591) đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

công nghệ thông tin Tây Đô  

(VN) 

Số 10 Phạm Hồng Thái, phường Nguyễn 
Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Chăn đệm, nệm điện (không dùng trong mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2013-29353 (220) 11.12.2013 

 

 

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 4.3.9; 24.17.15; 24.17.21 

(591) Vàng, nâu, xanh, đỏ 
(731) Phòng chẩn trị y học cổ 

truyền Khán Lân Đường  (VN) 

296 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền.  
 

 
(210) 4-2013-29359 (220) 11.12.2013 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

  

(731) TELIC INTERNATIONAL, LLC   (US) 

2740 S. Cole Road, Boise, Idaho 83709, 

U.S.A.  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đội đầu; đồ đi chân, cụ thể: dép, dép đi trong nhà. 
 

(210) 4-2013-29377 (220) 11.12.2013 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

(531) A5.5.21; 25.1.25; 2.1.22; 2.3.22 

(731) Công ty TNHH thương mại 

SAGA DU MEKONG (Saga du 

Mekong)  (VN) 

1/21 Trần Quang Khải, phường Lộc Thọ, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đội đầu, đồ đi chân, quần áo, cà vạt, chế phục, găng tay (trang phục).  
 

 
(210) 4-2013-29378 (220) 11.12.2013 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

(531) 2.1.8; 2.3.8; A2.1.16; A2.3.16; 26.2.7 

(731) Công ty TNHH thương mại 

SAGA DU MEKONG (Saga du 

MÐkong)   (VN) 

1/21 Trần Quang Khải, phường Lộc Thọ, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đội đầu, đồ đi chân, quần áo, cà vạt, chế phục, găng tay (trang phục).  
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(210) 4-2013-29379 (220) 11.12.2013 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

(531) A3.7.24; 3.7.17; 4.3.5; 26.1.1 

(731) Công ty TNHH thương mại 

SAGA DU MEKONG (Saga du 

MÐkong)   (VN) 

1/21 Trần Quang Khải, phường Lộc Thọ, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đội đầu, đồ đi chân, quần áo, cà vạt, chế phục, găng tay (trang phục).  
 

 
(210) 4-2013-29386 (220) 11.12.2013 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

  

(591) Đỏ, trắng 

(731) Hộ kinh doanh mỹ nghệ Khải 

Minh   (VN) 

Số 210/2 đường Nguyễn Trãi, phường 

Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 20: Hàng thủ công mỹ nghệ để trang trí được làm bằng mây tre lá; hàng lưu niệm 

(hàng thủ công mỹ nghệ để trang trí) được làm bằng gỗ.  
 

 
(210) 4-2013-29391 (220) 11.12.2013 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

  

(731) BYRON ORIGINS PTY LTD   (AU) 

13 Fox Valley Way, Lennox Head NSW 

2478, Australia  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; mỹ phẩm; tinh dầu; nước xức tóc; sữa rửa mặt; kem dưỡng dùng cho 

da măt; mặt nạ làm đẹp; sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da mặt; sản phẩm mỹ phẩm chăm 

sóc da; chế phẩm mỹ phẩm dùng ngoài da.  
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(210) 4-2013-29412 (220) 12.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.6 
(731) Công ty cổ phần giáo dục 

Novastars  (VN) 

27 ngõ 88 phố Tô Vĩnh Diện, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn).  
 

Nhóm 41: Tổ chức các sự kiện liên quan đến hoạt động văn hoá, giáo dục, giải trí; dịch vụ 
giáo dục đào tạo; dịch vụ giảng dạy; dịch vụ đào tạo giáo viên; dịch vụ tổ chức sắp xếp, 
cung cấp và bố trí các khóa đào tạo, các hoạt động giảng dạy, các hội nghị chuyên đề và 
hội thảo; dịch vụ tư vấn giáo dục và đào tạo; dịch vụ phổ biến các tài liệu giáo dục; dịch 
vụ cung cấp các phương tiện giáo dục và đào tạo (như máy chiếu, bảng tương tác); dịch vụ 
cung cấp thông tin về giáo dục và đào tạo (bao gồm cả trực tuyến); dịch vụ cung cấp xuất 
bản phẩm điện tử trực tuyến (không tải xuống được); trường mầm non. 

 

 
(210) 4-2013-29480 (220) 12.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 25.3.1; A25.3.11; 1.15.11 
(591) Xanh da trời, đỏ, vàng 
(731) MAPLETREE INVESTMENTS PTE 

LTD   (SG) 
10 Pasir Panjang Road, #13-01 
Mapletree Business City, Singapore 
117438    

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người 

khác]; quảng cáo; quảng cáo qua thư; trang trí các quầy kính cửa hàng; nghiên cứu thị 
trường; hỗ trợ quản lý kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; thông tin về thương mại; tư 
vấn quản lý kinh doanh; biên tập số liệu thống kê; thông tin thương mại và tư vấn tiêu 
dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu đùng], phổ biến các thông báo quảng cáo; giới thiệu sản 
phẩm; trưng bày sản phẩm; phân phát hàng mẫu; soạn thảo tài liệu quảng cáo; xuất bản tài 
liệu quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quảng cáo 
trên truyền hình; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục 
đích bán lẻ; nghiên cứu về thương mại; tư vấn nghiệp vụ thương mại; quản lý tư liệu bằng 
máy tính; xử lý văn bản; quản lý quá trình đặt hàng; xử lý về mặt hành chính các đơn đặt 
hàng; quản lý kinh doanh bán lẻ trực tuyến bao gồm cung cấp dịch vụ thông tin kinh 
doanh liên quan đến tổ chức, quản lý, thực hiện và thúc đẩy việc bán sản phẩm và dịch vụ 
thông qua hệ thống vi tính toàn cầu; sắp xếp bố trí hàng hóa cho người khác (vì lợi ích của 
người khác), nhằm tạo điều kiện cho khách hàng có thể xem và mua hàng một cách thuận 
tiện hơn trong một khu vực mua sắm, trong một cửa hàng tổng hợp, trong siêu thị, trong 
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khu vực mua sắm áo, hoặc từ catalogue hay trang veb trên internet chuyên mua bán hàng 
hóa nói chung qua thư từ hoặc qua các phương tiện viễn thông; cung cấp các dịch vụ nêu 
trên trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc internet.   

 
Nhóm 36: Tư vấn tài chính; thông tin về tài chính; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân 
hàng, bất động sản]; đánh giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; phân tích tài 
chính; môi giới chứng khoán; dịch vụ quản lý các tài khoản khách hàng; đánh giá bất 
động sản; định giá bất động sản; quản lý tài chính; cho thuê văn phòng [bất động sản]; 
cho thuê căn hộ; cho thuê phòng ở; quản lý bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất 
động sản; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; phát hành trái phiếu có giá trị; dịch vụ 
đổi tiền; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý hồ sơ bất động sản; tư vấn 
và cung cấp thông tin về tài sản (bất động sản).    

 
Nhóm 37: Bảo dưỡng tài sản; bảo dưỡng và sửa chữa phòng bọc thép; bảo dưỡng bể bơi; 
lắp đặt và bảo dưỡng đường ống dẫn; làm sạch toà nhà [bề mặt bên ngoài], làm sạch toà 
nhà [bên trong]; giám sát việc xây dựng công trình; rửa xe ô tô; làm sạch xe cộ; lắp đặt 
cửa ra vào và cửa sổ; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thang máy; lắp 
đặt và sửa chữa thiết bị báo động hoả hoạn; lắp đặt và sửa chữa máy điện thoại; dịch vụ tư 
vấn xây dựng thuộc nhóm này cho phát triển bất động sản; dịch vụ tư vấn xây dựng thuộc 
nhóm này cho nâng cấp bất động sản; dịch vụ xây dựng phát triển (xây dựng, sửa chữa) 
bất động sản thương mại bán lẻ, xây dựng phát triển bất động sản; phát triển (xây dựng, 
sửa chữa) tài sản.    

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế mỹ thuật, thiết kế nội thất trang trí cửa hàng, thiết kế 
đồ đạc cửa hàng, thiết kế các tài liệu tiếp thị và ấn phẩm in ấn dùng cho các cửa hàng bán 
lẻ; lập kế hoạch phát triển bất động sản; thiết kế dự án, cụ thể là thiết kế (kiến trúc) trung 
tâm mua sắm. 

 

 
(210) 4-2013-29488 (220) 12.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A9.7.19; 26.1.1; A11.1.2 
(591) Xanh dương, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH Minh Long I  

(VN) 

333 ấp Hưng Lộc, xã Hưng Định, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; kế toán; tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn điều hành kinh doanh; 
dịch vụ tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ 
thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; truyền hình; 
phát thanh; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; kết nối và chuyển hướng viễn thông; 
cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ truyền thanh; phát sóng truyền thanh, truyền hình 
không dây; cung cấp kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa.  
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Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức 
triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ 
cung cấp các tiện nghi giải trí; tổ chức và điều khiển hội thảo; sản xuất các chương trình 
phát thanh và truyền hình; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí].  

 

 
(210) 4-2013-29507 (220) 12.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) TUMBLR, INC.   (US) 

35 East 21st Street, 6th Floor, New York, 
New York 10010, United States of 
America 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính cho phép tải lên, tải xuống, truy cập, thông báo, hiển thị, 
đăng tải nhật ký cá nhân, kết nối, chia sẻ, hoặc cung cấp phương tiện truyền thông điện tử 
hay thông tin điện tử qua máy tính, qua mạng internet và qua mạng truyền thông khác; 
phần mềm ứng dụng máy tính cho các thiết bị truyền thông di động, cụ thể, phần mềm 
cho phép tải lên, tải xuống, truy cập, thông báo, hiển thị, đăng tải nhật ký cá nhân, kết 
nối, chia sẻ, hoặc cung cấp phương tiện truyền thông điện tử hay thông tin điện tử qua 
máy tính và mạng truyền thông khác; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được, cụ 
thể, các bài báo/tạp chí có nội dung đã được thiết lập cho người sử dụng trong lĩnh vực 
quan tâm chung; phần mềm có thể tải xuống được dùng cho máy tính, cho thiết bị truyền 
thông điện tử kỹ thuật số cầm tay di động, cho thiết bị truyền thông di động, và cho thiết 
bị truyền thông không dây và có dây dùng cho mạng xã hội; phần mềm tải xuống được có 
bản chất là phần mềm ứng dụng di động sử dụng với máy tính, với thiết bị truyền thông 
điện tử kỹ thuật số cầm tay di động, với thiết bị truyền thông di động, và với thiết bị 
truyền thông không dây và có dây nhằm tạo lập, chia sẻ, thông báo nội dung và đăng tải 
nhật ký cá nhân trên Internet; công cụ phát triển phần mềm máy tính; phần mềm máy tính 
để sử dụng như một giao diện lập trình ứng dụng (API) để hỗ trợ các phần mềm ứng dụng 
khác.     

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và tiếp thị được cung cấp bởi các phương tiện truyền thông 
tiếp thị gián tiếp, cụ thể, truyền thông xã hội, tiếp thị công cụ tra cứu, tiếp thị truy vấn, 
tiếp thị internet, tiếp thị di động, đăng tải nhật ký cá nhân và các kênh truyền thông thụ 
động, dễ chia sẻ và dễ phát tán khác; dịch vụ quảng cáo và hướng dẫn, cụ thể là khuếch 
trương các dịch vụ của người khác bằng việc cung cấp trang web đưa các đường dẫn đến 
các trang web của người khác; dịch vụ quảng cáo và tiếp thị trực tuyến cho người khác.    

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông qua mạng máy tính, cụ thể là cung cấp các phương tiện 
tương tác hữu hạn trực tuyến giữa những người sử dụng máy tính, máy tính xách tay và di 
động và với các thiết bị truyền thông có dây và không dây liên quan đến chủ đề quan tâm 
chung; dịch vụ viễn thông, cụ thể là truyền tin nhắn, văn bản, nội dung đa phương tiện, 
âm nhạc, video, âm thanh, hình ảnh động và hình ảnh thông qua mạng máy tính toàn cầu; 
cung cấp các đường dẫn truyền thông trực tuyến để chuyển người dùng sang các trang 
web khác; dịch vụ chia sẻ hình ảnh đồng cấp, cụ thể, truyền dẫn tập tin hình ảnh kỹ thuật 
số giữa những người sử dụng internet; phát tán âm thanh kỹ thuật số bằng sự truyền dẫn 
điện tử.    
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Nhóm 41: Dịch vụ xuất bản phẩm điện tử, cụ thể, xuất bản các tác phẩm trực tuyến cho 
người khác về các phương tiện điện tử, nội dung đa phương tiện, video, phim, hình ảnh, 
tranh ảnh, văn bản, ảnh chụp, nội dung do người dùng tạo ra, và thông tin liên quan thông 
qua mạng Internet và các mạng truyền thông khác về các vấn đề quan tâm chung; xuất 
bản trực tuyến các trang nhật ký cá nhân của người khác; dịch vụ xuất bản điện tử, cụ thể, 
xuất bản các tác phẩm dạng văn bản và đồ họa trực tuyến của người khác về các thông tin 
trong lĩnh vực giải trí, giáo dục, các vấn đề xã hội, chính trị, văn hóa, kinh tế, khoa học và 
các vấn đề thuộc mối quan tâm chung; xuất bản các ấn phẩm điện tử; các bài báo tạp chí 
trực tuyến, cụ thể, các trang nhật ký cá nhân về các vấn đề quan tâm chung; sắp xếp, tổ 
chức, tiến hành và đăng cai các sự kiện giải trí xã hội.   

 
Nhóm 42: Cung cấp phần mềm trực tuyến không tải xuống được cho mạng xã hội và chia 
sẻ phương tiện truyền thông và tiêu dùng thông qua mạng Internet; nhà cung cấp dịch vụ 
ứng dụng (ASP) về phần mềm cho phép hoặc tạo thuận lợi cho việc tải dữ liệu lên, tải dữ 
liệu xuống, sắp xếp, thông báo, hiển thị, đăng tải nhật ký cá nhân, kết nối, chia sẻ hoặc 
cung cấp phương tiện truyền thông điện tử hoặc cung câp thông tin về mạng truyền thông; 
cung cấp việc sử dụng tạm thời các ứng dụng phần mềm không tải xuống được cho mạng 
xã hội, cho việc tạo lập một cộng đồng ảo, và cho việc truyền tải âm thanh, video, âm 
nhạc, hình ảnh, văn bản, đồ họa và dữ liệu; cung cầp trang web về công nghệ mà cho phép 
người sử dụng có thể đăng tải và chia sẻ video, âm nhạc, hình ảnh, văn bản, đồ họa và dữ 
liệu; duy trì trang nhật ký cá nhân cho người khác; dịch vụ máy tính, cụ thể là tạo ra một 
cộng đồng trực tuyến cho người sử dụng để chia sẻ thông tin, hình ảnh, âm nhạc, âm 
thanh, nội dung video, để nhận phản hồi từ các thành viên khác, hình thành các cộng đồng 
ảo và tham gia vào mạng xã hội.    

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trên cơ sở Internet cho phép người sử dụng giao tiếp và 
chia sẻ, lưu trữ, truyền tải, xem, và tải xuống văn bản, hình ảnh, âm thanh và video, và các 
tài liệu đa phương tiện khác; dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; cung cấp trang web mạng xã 
hội nhằm mục đích giải trí.  

 

 
(210) 4-2013-29508 (220) 12.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) TUMBLR, INC.   (US) 

35 East 21st Street, 6th Floor, New York, 
New York 10010, United States of 
America 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính cho phép tải lên, tải xuống, truy cập, thông báo, hiển thị, 

đăng tải nhật ký cá nhân, kết nối, chia sẻ, hoặc cung cấp phương tiện truyền thông điện tử 
hay thông tin điện tử qua máy tính, qua mạng internet và qua mạng truyền thông khác; 
phần mềm ứng dụng máy tính cho các thiết bị truyền thông di động, cụ thể, phần mềm 
cho phép tải lên, tải xuống, truy cập, thông báo, hiển thị, đăng tải nhật ký cá nhân, kết 
nối, chia sẻ, hoặc cung cấp phương tiện truyền thông điện tử hay thông tin điện tử qua 
máy tính và mạng truyên thông khác; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được, cụ 
thể, các bài báo/tạp chí có nội dung đã được thiết lập cho người sử dụng trong lĩnh vực 
quan tâm chung; phần mềm có thể tải xuống được dùng cho máy tính, cho thiết bị truyền 
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thông điện tử kỹ thuật số cầm tay di động, cho thiết bị truyền thông di động, và cho thiết 
bị truyền thông không dây và có dây dùng cho mạng xã hội; phần mềm tải xuống được có 
bản chất là phần mềm ứng dụng di động sử dụng với máy tính, với thiết bị truyền thông 
điện tử kỹ thuật số cầm tay di động, với thiết bị truyền thông di động, và với thiết bị 
truyền thông không dây và có dây nhằm tạo lập, chia sẻ, thông báo nội dung và đăng tải 
nhật ký cá nhân trên Internet; công cụ phát triển phần mềm máy tính; phần mềm máy tính 
để sử dụng như một giao diện lập trình ứng dụng (API) để hỗ trợ các phần mềm ứng dụng 
khác.     

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và tiếp thị được cung cấp bởi các phương tiện truyền thông 
tiếp thị gián tiếp, cụ thể, truyền thông xã hội, tiếp thị công cụ tra cứu, tiếp thị truy vấn, 
tiếp thị internet, tiếp thị di động, đăng tải nhật ký cá nhân và các kênh truyền thông thụ 
động, dễ chia sẻ và dễ phát tán khác; dịch vụ quảng cáo và hướng dẫn, cụ thể là khuếch 
trương các dịch vụ của người khác bằng việc cung cấp trang web đưa các đường dẫn đến 
các trang web của người khác; dịch vụ quảng cáo và tiếp thị trực tuyến cho người khác.    

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông qua mạng máy tính, cụ thể là cung cấp các phương tiện 
tương tác hữu hạn trực tuyến giữa những người sử dụng máy tính, máy tính xách tay và di 
động và với các thiết bị truyền thông có dây và không dây liên quan đến các chủ đề quan 
tâm chung; dịch vụ viễn thông, cụ thể là truyền tin nhắn, văn bản, nội dung đa phương 
tiện, âm nhạc, video, âm thanh, hình ảnh động và hình ảnh thông qua mạng máy tính toàn 
cầu; cung cấp các đường dẫn truyền thông trực tuyến để chuyển người dùng sang các 
trang web khác; dịch vụ chia sẻ hình ảnh đồng cấp, cụ thể, truyền dẫn tập tin hình ảnh kỹ 
thuật số giữa những người sử dụng internet; phát tán âm thanh kỹ thuật số bằng sự truyền 
dẫn điện tử.    

 

Nhóm 41: Dịch vụ xuất bản phẩm điện tử, cụ thể, xuất bản các tác phẩm trực tuyến cho 
người khác về các phương tiện điện tử, nội dung đa phương tiện, video, phim, hình ảnh, 
tranh ảnh, văn bản, ảnh chụp, nội dung do người dùng tạo ra, và thông tin liên quan thông 
qua mạng Internet và các mạng truyền thông khác về các vấn đề quan tâm chung; xuất 
bản trực tuyến các trang nhật ký cá nhân của người khác; dịch vụ xuất bản điện tử, cụ thể, 
xuất bản các tác phẩm dạng văn bản và đồ họa trực tuyến của người khác về các thông tin 
trong lĩnh vực giải trí, giáo dục, các vấn đề xã hội, chính trị, văn hóa, kinh tế, khoa học và 
các vấn đề thuộc mối quan tâm chung; xuất bản các ấn phẩm điện tử; các bài báo tạp chí 
trực tuyến, cụ thể, các trang nhật ký cá nhân về các vấn đề quan tâm chung; sắp xếp, tổ 
chức, tiến hành và đăng cai các sự kiện giải trí xã hội.    

 

Nhóm 42: Cung cấp phần mềm trực tuyến không tải xuống được cho mạng xã hội và chia 
sẻ phương tiện truyền thông và tiêu dùng thông qua mạng Internet; nhà cung cấp dịch vụ 
ứng dụng (ASP) về phần mềm cho phép hoặc tạo thuận lợi cho việc tải dữ liệu lên, tải dữ 
liệu xuống, sắp xếp, thông báo, hiển thị, đăng tải nhật ký cá nhân, kết nối, chia sẻ hoặc 
cung cấp phương tiện truyền thông điện tử hoặc cung cấp thông tin về mạng truyền thông; 
cung cấp việc sử dụng tạm thời các ứng dụng phần mềm không tải xuống được cho mạng 
xã hội, cho việc tạo lập một cộng đồng ảo, và cho việc truyền tải âm thanh, video, âm 
nhạc, hình ảnh, văn bản, đồ họa và dữ liệu; cung cầp trang web về công nghệ mà cho phép 
người sử dụng có thể đăng tải và chia sẻ video, âm nhạc, hình ảnh, văn bản, dồ họa và dữ 
liệu; duy trì trang nhật ký cá nhân cho người khác; dịch vụ máy tính, cụ thể là tạo ra một 
cộng đồng trực tuyến cho người sử dụng để chia sẻ thông tin, hình ảnh, âm nhạc, âm 
thanh, nội dung video, để nhận phản hồi từ các thành viên khác, hình thành các cộng đồng 
ảo và tham gia vào mạng xã hội. 
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Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trên cơ sở Internet cho phép người sử dụng giao tiếp và 
chia sẻ, lưu trữ, truyền tải, xem, và tải xuống văn bản, hình ảnh, âm thanh và video, và các 
tài liệu da phương tiện khác; dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; cung cấp trang web mạng xã 
hội nhằm mục đích giải trí.  

 
 

(210) 4-2013-29585 (220) 13.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất Tân Hùng Cơ  (VN) 

7-9-11-13 đường 53A, phường Tân Tạo, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hạt phụ gia (hoá chất) dùng cho ngành công nghiệp. 
 

Nhóm 02: Hạt màu; bột màu. 
 
 

(210) 4-2013-29669 (220) 16.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.4.2 
(591) Vàng, xanh dương sẫm 
(731) 1. Công ty TNHH Hà Nội Chợ 

Lớn  (VN) 

Số 36 Phạm Văn Đồng, xã Cổ Nhuế, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

2. Công ty TNHH thương mại 

VHC  (VN) 

Số 399 Phạm Văn Đồng, xã Xuân Đỉnh, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ siêu thị bán 

các sản phẩm điện máy, điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, máy văn phòng, cụ thể là: điện 
thoại, máy vi tính, máy tính bảng, máy in, máy fax, máy scan, máy chiếu, máy hủy tài 
liệu, máy photocopy, tivi, loa đài, âm ly, đầu đĩa, dàn âm thanh, đầu kỹ thuật số, máy ghi 
âm, máy ghi hình, camera, máy ảnh, điều hòa, tủ lạnh, tủ đông lạnh, tủ làm mát, nồi cơm 
điện, bếp đun nấu, nồi điện, lò vi sóng, máy xay sinh tố, máy ép, máy nghiền thực phẩm, 
máy trộn thực phẩm, máy pha cà phê, máy làm sữa đậu nành, máy nướng bánh mỳ, máy 
hút mùi, ấm đun nước, bình nóng lạnh (thiết bị cung cấp nước nóng lạnh), máy lọc nước, 
cây nước nóng lạnh, máy sấy bát đĩa, máy rửa bát, máy hút bụi, máy giặt, máy sấy quần 
áo, máy sưởi, máy tạo độ ẩm, máy hút ẩm, đèn chiếu sáng, máy sấy tóc.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, lắp đặt, bảo hành, bảo dưỡng các sản phẩm điện máy, điện 
tử, điện lạnh, điện gia dụng, máy văn phòng.  
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(210) 4-2013-29687 (220) 16.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(300) 86/133,059 02.12.2013 US 
(540) 

 

(731) INDIAN MOTORCYCLE 
INTERNATIONAL, LLC   (US) 
2100 Highway 55 Medina, Minnesota 
55340 USA 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe mô tô và các linh kiện đi kèm của chúng. 
 

Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là áo sơ mi, áo vét (jacket), quần, mũ đội đầu, yếm dãi không 
làm bằng giấy và đồ đi chân. 

 
 

(210) 4-2013-29764 (220) 16.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 3.3.1; 26.4.2; 1.15.11 
(731) KPM TEXTILE COMPANY LIMITED  

(TH) 
88 Ratchaphruek Road, Talingchan, 
Bangkok 10170 Thailand  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 24: Vải pô-li-ét-xte; vải ni-lông.  
 
 

(210) 4-2013-29768 (220) 16.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) VINEYARD VINES LLC, A 
CONNECTICUT LIMITED LIABILITY 
COMPANY  (US) 
37 Brown House Road, Stamford, 
Connecticut 06902, USA   

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi lớn hai quai đeo vai, miệng túi để mở (túi tote); túi xách tay; túi vải thô, 
bạt, có dâu buôc miệng hoặc túi để đồ thể thao; ô dù; thắt lưng da; túi đựng đồ trang điểm 
và ví bóp dự tiệc cầm tay của phụ nữ.  

 

Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là áo tắm, áo khoác (jacket), quần, khăn quàng cổ, quần soóc, 
váy, áo sơ mi, tất, áo len dài tay, áo nỉ, quần nỉ, cà vạt, quần áo lót, áo váy, mũ, mũ lưỡi 
trai, lưỡi trai (để làm mũ), áo khoác choàng ngoài, áo vét, áo thun ngắn tay, thắt lưng, dép 
xỏ ngón, ủng, váy đầm, đồ quần áo mặc trong nhà, găng tay, găng tay hở ngón, dải khăn 
choàng qua vai, áo chẽn, dải băng buộc đầu.  
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(210) 4-2013-29832 (220) 17.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.5 
(591) Đỏ, xanh 
(731) GROWELL MANUFACTURING 

COMPANY LIMITED  (TH) 
25/8 Moo 3 T.Kokkra-Bue A.Muang 
Samutsakorn 74000 Thailand  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 07: Máy làm sạch bằng phương pháp thổi hạt chất mài mòn vào bề mặt cán gia 

công; máy phun (dùng để xử lý bề mặt kim loại như làm bền và/hoặc làm sạch bề mặt kim 
loại); máy gia công kim loại; máy công cụ; hệ thống hút bụi cho mục đích làm sạch; hệ 
thống khử bụi cho mục đích làm sạch.  

 
Nhóm 37: Làm sạch bề mặt bên ngoài tòa nhà; làm sạch bên trong tòa nhà; sơn nội thất và 
ngoại thất; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; xây 
dựng.  

 

 
(210) 4-2013-29845 (220) 17.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A26.11.8; 25.1.25; 3.7.17 
(591) Trắng, xanh da trời, cam 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ du lịch Thiên Phương  

(VN) 

Số 13 Đống Đa, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng ôtô, cho thuê xe, môi giới vận tải, vận chuyển hành khách, du 

lịch. 
 

 
(210) 4-2013-29945 (220) 18.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A3.1.24; 3.1.6 
(591) Đỏ, xám, vàng kem 
(731) Công ty TNHH đầu tư Nine 

Dargons  (VN) 

12 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 24: Vải; khăn trải bàn (không làm bằng giấy) và trải giường.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
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(210) 4-2013-29967 (220) 18.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 15.7.1 
(731) SAMGONG GEAR IND. CO., LTD.  (KR)

741-4, Gojan-dong, Namdong-gu, 
Incheon, 405-822, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Quốc tế TRUSTLAW 
(TRUSTLAW CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Bánh răng truyền động dùng cho xe cộ trên bộ; hộp số dùng cho xe cộ trên bộ; 
bánh răng truyền động thay đổi tốc độ dùng cho xe cộ trên bộ; khớp ly hợp dùng cho xe 
cộ trên bộ; bộ truyền động dùng cho xe cộ trên bộ; trục truyền động dùng cho xe cộ trên 
bộ; trục xe dùng cho xe cộ.  

 

 
(210) 4-2013-30045 (220) 18.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD  
(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Korea 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 11: Điều hoà không khí.  
 

 
(210) 4-2013-30112 (220) 19.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.13.1; A26.11.12; 26.11.3; 
A5.3.13 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

Việt Tú   (VN) 

Số nhà 41 ngõ 164 phố Vương Thừa Vũ, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Mực in các loại (mực in laser, hộp mực máy in laser có chứa mực, mực in phun, 
hộp mực máy in phun có chứa mực, mực dùng cho máy photocopy). 

 

 
(210) 4-2013-30225 (220) 20.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.13.25; 5.1.20; 26.15.15 
(591) Đen, trắng, nâu, xanh da trời, xanh lá cây
(731) Trương Thanh Khoan  (VN) 

Phú Lâm 3, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, 
tỉnh Đồng Nai 

(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Chế phẩm vi sinh kích thích cây dó tạo trầm hương nhân tạo; chế phẩm sinh 
học kích thích cây dó tạo trầm hương nhân tạo; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; 
chế phẩm làm trong/làm sạch. 

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, quảng cáo, trưng bày, đại lý, xuất nhập khẩu: chế phẩm vi 
sinh kích thích cây dó tạo trầm hương nhân tạo, chế phẩm sinh học kích thích cây dó tạo 
trầm hương nhân tạo, chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng, chế phẩm làm sạch, tinh 
dầu trầm, trầm hương, nước hoa có mùi hương trầm, trầm làm dược liệu, trà hương trầm 
(dùng cho mục đích y tế và không dùng cho mục đích y tế), đỏ trang sức từ trầm hương, 
kỳ nam, cây giống trầm hương (cây dó bầu), rượu trầm. 

 

 
(210) 4-2013-30300 (220) 20.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.5.1; A17.2.2 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư vàng 

Phó Quý  (VN) 

Số 30 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; vàng thô hoặc vàng dát mỏng; thỏi kim loại quý; kim cương; kim 

loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; đá quý.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán đồ trang sức, vàng thô hoặc vàng dát mỏng, vàng miếng, vàng 
trang sức, vàng tây, bạc, nhẫn, dây chuyền, đồ nghệ thuật bằng kim loại quý, thỏi kim loại 
quý, kim cương, kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm, đá quý; dịch vụ quảng cáo 
về đồ trang sức, vàng thô hoặc vàng dát mỏng, vàng miếng, vàng trang sức, vàng tây, bạc, 
nhẫn, dây chuyền, đồ nghệ thuật bằng kim loại quý, thỏi kim loại quý, kim cương, kim 
loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm, đá quý; dịch vụ giới thiệu đồ trang sức, vàng thô 
hoặc vàng dát mỏng, vàng miếng, vàng trang sức, vàng tây, bạc, nhẫn, dây chuyền, đồ 
nghệ thuật bằng kim loại quý, thỏi kim loại quý, kim cương, kim loại quý dạng thô hoặc 
bán thành phẩm, đá quý; dịch vụ cung cấp thông tin về kinh doanh đồ trang sức, vàng thô 
hoặc vàng dát mỏng, vàng miếng, vàng trang sức, vàng tây, bạc, nhẫn, dây chuyền, đồ 
nghệ thuật bằng kim loại quý, thỏi kim loại quý, kim cương, kim loại quý dạng thô hoặc 
bán thành phẩm, đá quý. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ thu đổi ngoại tệ; dịch vụ định giá đồ trang sức; dịch vụ cho thuê két an 
toàn để cất giữ đồ quý giá; ký gửi những đồ vật quý giá; định giá đồ cổ; định giá các tác 
phẩm nghệ thuật.  

 
Nhóm 40: Gia công các sản phẩm vàng, bạc, đá quý; chế tác các sản phẩm vàng, bạc, đá 
quý.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ giám định vàng, bạc, đá quý, đồ nữ trang.  
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(210) 4-2013-30301 (220) 20.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.5.1; A17.2.2 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư vàng 

Phó Quý   (VN) 

Số 30 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; vàng thô hoặc vàng dát mỏng; thỏi kim loại quý; kim cương; kim 
loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; đá quý.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán đồ trang sức, vàng thô hoặc vàng dát mỏng, vàng miếng, vàng 
trang sức, vàng tây, bạc, nhẫn, dây chuyền, đồ nghệ thuật bằng kim loại quý, thỏi kim loại 
quý, kim cương, kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm, đá quý; dịch vụ quảng cáo 
về đồ trang sức, vàng thô hoặc vàng dát mỏng, vàng miếng, vàng trang sức, vàng tây, bạc, 
nhẫn, dây chuyền, đồ nghệ thuật bằng kim loại quý, thỏi kim loại quý, kim cương, kim 
loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm, đá quý; dịch vụ giới thiệu đồ trang sức, vàng thô 
hoặc vàng dát mỏng, vàng miếng, vàng trang sức, vàng tây, bạc, nhẫn, dây chuyền, đồ 
nghệ thuật bằng kim loại quý, thỏi kim loại quý, kim cương, kim loại quý dạng thô hoặc 
bán thành phẩm, đá quý; dịch vụ cung cấp thông tin về kinh doanh đồ trang sức, vàng thô 
hoặc vàng dát mỏng, vàng miếng, vàng trang sức, vàng tây, bạc, nhẫn, dây chuyền, đồ 
nghệ thuật bằng kim loại quý, thỏi kim loại quý, kim cương, kim loại quý dạng thô hoặc 
bán thành phẩm, đá quý. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ thu đổi ngoại tệ; dịch vụ định giá đồ trang sức; dịch vụ cho thuê két an 
toàn để cất giữ đồ quý giá; ký gửi những đồ vật quý giá; định giá đồ cổ; định giá các tác 
phẩm nghệ thuật.  

 

Nhóm 40: Gia công các sản phẩm vàng, bạc, đá quý; chế tác các sản phẩm vàng, bạc, đá quý.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ giám định vàng, bạc, đá quý, đồ nữ trang.  
 
 

(210) 4-2013-30302 (220) 20.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.5.1; A17.2.2 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư vàng 

Phó Quý   (VN) 

Số 30 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; vàng thô hoặc vàng dát mỏng; thỏi kim loại quý; kim cương; kim 
loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; đá quý.  
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán đồ trang sức, vàng thô hoặc vàng dát mỏng, vàng miếng, vàng 
trang sức, vàng tây, bạc, nhẫn, dây chuyền, đồ nghệ thuật bằng kim loại quý, thỏi kim loại 
quý, kim cương, kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm, đá quý; dịch vụ quảng cáo 
về đồ trang sức, vàng thô hoặc vàng dát mỏng, vàng miếng, vàng trang sức, vàng tây, bạc, 
nhẫn, dây chuyền, đồ nghệ thuật bằng kim loại quý, thỏi kim loại quý, kim cương, kim 
loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm, đá quý; dịch vụ giới thiệu đồ trang sức, vàng thô 
hoặc vàng dát mỏng, vàng miếng, vàng trang sức, vàng tây, bạc, nhẫn, dây chuyền, đồ 
nghệ thuật bằng kim loại quý, thỏi kim loại quý, kim cương, kim loại quý dạng thô hoặc 
bán thành phẩm, đá quý; dịch vụ cung cấp thông tin về kinh doanh đồ trang sức, vàng thô 
hoặc vàng dát mỏng, vàng miếng, vàng trang sức, vàng tây, bạc, nhẫn, dây chuyền, đồ 
nghệ thuật bằng kim loại quý, thỏi kim loại quý, kim cương, kim loại quý dạng thô hoặc 
bán thành phẩm, đá quý. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ thu đổi ngoại tệ; dịch vụ định giá đồ trang sức; dịch vụ cho thuê két an 
toàn để cất giữ đồ quý giá; ký gửi những đồ vật quý giá; định giá đồ cổ; định giá các tác 
phẩm nghệ thuật.  

 

Nhóm 40: Gia công các sản phẩm vàng, bạc, đá quý; chế tác các sản phẩm vàng, bạc, đá quý. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ giám định vàng, bạc, đá quý, đồ nữ trang.  
 

 
(210) 4-2013-30407 (220) 23.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(300) 85/973,369 28.06.2013 US 
(540) 

  

(731) ASCENT SOLAR TECHNOLOGIES, 
INC.   (US) 
12300 Grant Street, Thornton, Colorado 
80241, Unlted States Of America  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 09: Hệ thống quang điện và tấm quang điện được tích hợp trong ba lô, cặp đựng tài 
liệu, cặp đựng hồ sơ, túi tote (túi bản to, rộng, có phần nắp luôn để mở), cặp đeo vai học 
sinh, túi clutch (túi cầm tay, cắp nách), túi xách tay), túi đựng đồ thể thao. 

 

Nhóm 18: Ba lô, cặp đựng tài liệu, cặp đựng hồ sơ, túi tote (túi bản to, rộng, có phần nắp 
luôn để mở), cặp đeo vai học sinh, túi clutch (túi cầm tay, cắp nách), túi xách tay, túi 
đựng đồ thể thao đều tích hợp hoặc gắn với tấm quang điện có thể tháo rời. 

 

 
(210) 4-2013-30408 (220) 23.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) KOBE LEATHER CLOTH 
KABUSHIKI KAISHA   (JP) 
2-5-12, Nishishiriikecho, Nagata-Ku, 
Kobe-City, Hyogo-Prefecture, Japan  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; giày ống; dép; đồ đi chân.  
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(210) 4-2013-30409 (220) 23.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần PFD Việt Nam  

(VN) 

69 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 
 

(210) 4-2013-30410 (220) 23.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.2; 15.1.13; 21.1.17 
(591) Xanh nhạt, đỏ 
(731) Diệp Văn Lập  (VN) 

407/14 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Bếp điện, bếp hồng ngoại, bếp từ, bình lọc nước, bình lọc nước bằng điện, bình 
nóng lạnh dùng điện.  

 

Nhóm 35: Mua bán bếp điện, bếp hồng ngoại, bếp từ, bình lọc nước, bình lọc nước bằng 
điện, bình nóng lạnh dùng điện.  

 

 
(210) 4-2013-30411 (220) 23.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.15; A5.3.13 
(731) SRI TRANG AGRO-INDUSTRY 

PUBLIC COMPANY LIMITED   (TH) 
No. 10 Soi 10, Petchkasem Road, Hat 
Yai District, Songkhla 90110, Thailand  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 10: Găng tay cao su dùng trong y tế.  
 

Nhóm 17: Cao su tờ xông khói; cao su định chuẩn kỹ thuật (cao su khối); nhựa mủ (latec) 
cô đặc (cao su); cao su tấm (bán thành phẩm); cao su (thô hoặc bán thành phẩm). 

 
 

(210) 4-2013-30412 (220) 23.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.22; 5.5.19; A26.4.24 
(591) Trắng, đen, ghi 
(731) SRI TRANG AGRO-INDUSTRY 

PUBLIC COMPANY LIMITED   (TH) 
No. 10 Soi 10, Petchkasem Road, Hat 
Yai District, Songkhla 90110, Thailand 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 10: Găng tay cao su dùng trong y tế.  
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Nhóm 17: Cao su tờ xông khói; cao su định chuẩn kỹ thuật (cao su khối); nhựa mủ (latec) 
cô đặc (cao su); cao su tấm (bán thành phẩm); cao su (thô hoặc bán thành phẩm).  

 

 
(210) 4-2013-30413 (220) 23.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ Lý Phú Vinh   (VN) 

153 Tôn Đản, phường Hòa An, quận 
Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 19: ống nhựa cứng dùng trong xây dựng công nghiệp và dân dụng.  
 

 
(210) 4-2013-30473 (220) 24.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Imexpharm   (VN) 

Số 04, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2013-30475 (220) 24.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.1; 26.1.1; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đen, đỏ, xanh dương, trắng, vàng, nâu 
(731) Công ty cổ phần ANKO Việt 

Nam  (VN) 

Km5, quốc lộ 1A, xã Tiên Tân, huyện 
Duy Tiên, tỉnh Hà Nam  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; sô-cô-la  
 

 
(210) 4-2013-30477 (220) 24.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) CHATEAU ANGELUS S.A.   (FR) 
Ch©teau de l' AngÐlus, F - 33330 SAINT 
EMILION, FRANCE  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang.  
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(210) 4-2013-30485 (220) 24.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(300) UK00003012668 04.07.2013 GB 
(540) 

  

(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(BRANDS) INC.   (US) 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, United 
States of America 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 
lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm.  

 
 

(210) 4-2013-30495 (220) 24.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(300) 011934593 26.06.2013 EP 
(540) 

  

(731) CARRIER CORPORATION   (US) 
One Carrier Place, Farmington, 
Connecticut 06034, United States of 
America  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị và hệ thống sưởi nóng, thông gió và điều hòa không khí, máy làm lạnh; 
bộ phận và thành phần cấu thành của các sản phẩm kể trên.  

 
 

(210) 4-2013-30496 (220) 24.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(300) 86/007264 11.07.2013 US 
(540) 

 

(731) BIOGEN IDEC MA INC.   (US) 
14 Cambridge Center, Cambridge, MA 
02142, USA  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho điều trị rối loạn hệ thần kinh. 
 
 

(210) 4-2013-30497 (220) 24.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) MERIAL LIMITED (a British 
corporation)   (GB) 
Sandringham House Sandringham 
Avenue Harlow Business Park Harlow 
Cm19 5qa United Kingdom  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 05: Vắcxin cho gia cầm.  
 

 
(210) 4-2013-30498 (220) 24.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) MERIAL LIMITED   (GB) 
Sandringham House Sandringham 
Avenue Harlow Business Park Harlow 
Cm19 5qa United Kingdom 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm thú y; sản phẩm thú y; vắc xin thú y.  
 

 
(210) 4-2013-30507 (220) 24.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.17; 24.15.1; 26.1.1; A26.1.24 
(731) GUANGZHOU LONGMEI 

COMPUTER TECHNOLOGY CO., 
LTD    (CN) 
Room 538, No.1023 Gaopu Road, 
Tianhe Software Park, Tianbe District, 
Guangzhou, Guangdong Province, China  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn nghiệp vụ thương mại; tổ chức hội chợ thương mại cho mục 
đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; hệ thống hoá thông tin vào 
cơ sở dữ liệu máy tính; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng 
máy tính; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hoá và dịch vụ cho người khác]; tra 
cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác; cho thuê thời gian quảng cáo trên các 
phương tiện truyền thông.  

 

 
(210) 4-2013-30510 (220) 24.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.15 
(731) KINDRACO HARDWARE SDN BHD  

(MY) 
Lot 1557, Kg. Jaya Industrial Area, Jalan 
Kusta, 47000 Sungai Buloh, Selangor 
Darul Ehsan, Malaysia  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: Phụ kiện của ống dẫn không bằng kim loại, bao gồm bộ chuyển đổi ống, bộ 
phận uốn cong ống, ống lót, bộ phận nối ống, ống khuỷu, bích ống, vòng đệm ống, vật 
liệu bọc ống, đầu nối ống, khớp nối ống, vòng kẹp ống, ống bọc ngoài, ổ nối ống, chốt nối 
ống và dầu nối ống chữ T.  
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(210) 4-2013-30531 (220) 24.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) SUNWORLD MOTO INDUSTRIAL 
CO., LTD.   (TW) 
1F, No. 132, Zhengnan 1ST ST, 
Yongkang Dist, Tainan City 710, Taiwan 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm dầu; máy bơm nhiên liệu tự điều chỉnh; hộ chế hòa khí dùng cho xe 
máy; khóa nhiên liệu cho động cơ, thiết bị kéo căng dây đai truyền động treo ngoài loại 
dùng cho xe cộ trên mặt đất. 

 

 
(210) 4-2013-30535 (220) 24.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.1; 26.4.1; 1.15.23 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) MUHAK CO., LTD.  (KR) 

6 Bongamgongdan 2-Gil, Masanhoewon-
gu, Changwon-si, Gyungsangnam-do, 
Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

 
(210) 4-2013-30538 (220) 24.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.25; 25.1.25 
(731) ALPARGATAS S.A.    (BR) 

Avenida Doutor Cardoso de Melo, No. 
1336, Vila Olimpia, S·o Paulo, SP 
04548-004, Brazil  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

Nhóm 26: Đăng ten và đồ để thêu trang trí, ruy băng và dải viền để trang trí quần áo, 
khuy, khuy bấm, khuy móc, kim khâu và kim băng, hoa giả. 

 

 
(210) 4-2013-30539 (220) 24.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A25.7.6; A25.7.7 
(731) ALPARGATAS S.A.   (BR) 

Avenida Doutor Cardoso de Melo, No. 
1336, Vila Olimpia, S·o Paulo, SP 
04548-004, Brazil 

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
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(511)   Nhóm 26: Đăng ten và đồ để thêu trang trí, ruy băng và dải viền để trang trí quần áo, 
khuy, khuy bấm, khuy móc, kim khâu và kim băng, hoa giả. 

 
 

(210) 4-2013-30556 (220) 25.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Đen, da cam 
(731) HORY CORPORATION   (JP) 

2-9-11, Tomioka, Koto-ku, Tokyo, Japan 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng cho dàn giáo bằng kim loại; bộ ghép nối bằng kim loại cho 
dàn giáo; bộ ghép nối bằng kim loại cho xà dầm; hệ thống cốp pha bằng kim loại; tay vịn 
bằng kim loại dùng cho dàn giáo; tấm đỡ ngón chân bằng kim loại dùng cho dàn giáo; 
ống bằng kim loại dùng cho dàn giáo; dầm kim loại dùng cho dàn giáo; tấm đỡ bàn chân 
bằng kim loại dùng cho dàn giáo; bu-lông kiểu bản lề bằng kim loại dùng cho dàn giáo; 
mỏ neo cắm vào tường bằng kim loại dùng cho dàn giáo.  

 
 

(210) 4-2013-30597 (220) 25.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.2; A26.3.6; A3.13.24 
(591) Xanh dương, hồng, trắng 
(731) BUSANBANK CO., LTD.   (KR) 

92, Beomil-ro, Dong-gu, Busan, KOREA 
(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng, các dịch vụ đầu tư ngân hàng; dịch vụ thẻ tín dụng, thẻ ghi 
nợ và thẻ trả tiền mua hàng; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ chuyển tiền; quản lý tài chính; dịch 
vụ cho vay cá nhân; đầu tư vốn; dịch vụ kiểm tra tài khoản; thanh toán qua ngân hàng; 
cho vay doanh nghiệp; cho vay tài chính; dịch vụ ủy thác đầu tư; cung cấp bảo lãnh tài 
chính; môi giới tiền tệ; phát hành ngân phiếu du lịch.  

 
 

(210) 4-2013-30598 (220) 25.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.2; A26.3.6; A3.13.24 
(731) BUSANBANK CO., LTD.   (KR) 

92, Beomil-ro, Dong-gu, Busan, KOREA
(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; các dịch vụ đầu tư ngân hàng; dịch vụ thẻ tín dụng, thẻ ghi 
nợ và thẻ trả tiền mua hàng; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ chuyển tiền; quản lý tài chính; dịch 
vụ cho vay cá nhân; đầu tư vốn; dịch vụ kiểm tra tài khoản; thanh toán qua ngân hàng; 
cho vay doanh nghiệp; cho vay tài chính; dịch vụ ủy thác đầu tư; cung cấp bảo lãnh tài 
chính; môi giới tiền tệ; phát hành ngân phiếu du lịch.  
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(210) 4-2013-30599 (220) 25.12.2013

  (441) 25.03.2014

(540) 

 

(531) 26.3.2; A26.3.6; A3.13.24 

(591) Xanh dương, hồng, trắng 

(731) BUSANBANK CO., LTD.   (KR)

92, Beomil-ro, Dong-gu, Busan, KOREA 

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Thẻ ngân hàng thông minh; thẻ tín dụng từ tính; thiết bị đọc thẻ tín dụng; máy 

tính; máy đếm tiền tự động; máy rút tiền tự động (ATM); máy đếm và phân loại tiền tự 

động; máy đếm và phân loại tiền; máy đếm tiền.  
 

(210) 4-2013-30610 (220) 25.12.2013 

  (441) 25.03.2014

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm Hà 

An   (VN) 

Tổ 16, phường Định Công, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2013-30635 (220) 25.12.2013

  (441) 25.03.2014

(540) 

 

(731) MEGABASS INC.   (JP) 

c/o 1590-1, Nishigasaki-cho, Higashi-ku, 

Hamamatsu-shi, Shizuoka 431-3115 

Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 28: Mồi câu cá (mồi giả); cần câu cá; dây câu cá; lưỡi câu cá; phao để câu; vật 

nặng buộc ở dây câu (cụ thể là chì lưới, dụng cụ câu cá); ống cuộn dây câu dùng để câu 

cá; giỏ câu (bẫy cá); mồi nhân tạo để câu cá.  
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(210) 4-2013-30690 (220) 25.12.2013

  (441) 25.03.2014

(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 5.9.19 

(591) Xanh lá cây, nâu, trắng 

(731) Công ty TNHH thương mại 

tổng hợp Trường Thành  (VN) 

Tầng 3, số 136G, phố Trấn Vũ, phường 

Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 

Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa đặc; sữa tươi; sữa chua; chế phẩm làm từ đậu nành.  
 

 
(210) 4-2013-30691 (220) 25.12.2013

  (441) 25.03.2014

(540) 

  

(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  

(KR) 

181, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, 

Seoul, Republic of Korea  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn nến trang điểm; son môi, phấn bôi mí mắt; chế phẩm mỹ phẩm 

để chăm sóc da, nước thơm dùng cho da; phấn sáp dùng cho mục đính mỹ phẩm; dầu gội 

đầu, kem đánh răng, mỹ phẩm cho động vật.  
 

 
(210) 4-2013-30692 (220) 25.12.2013

  (441) 25.03.2014

(540) 

 

(731) RATNAMANI HEALTHCARE 

PVT.LTD   (IN) 

Survey No. 750/1, Ahmedabad-Mehsana 

Highway. Village Indrad, Mr. Chhatral 

G.I.D.C. Taluka: Kadi, Dis: Mehsana-

382 721 (NG), India  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  
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(210) 4-2013-30693 (220) 25.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  

(731) RATNAMANI HEALTHCARE 

PVT.LTD   (IN) 
Survey No. 750/1, Ahmedabad-Mehsana 

Highway. Village Indrad, Mr. Chhatral 

G.I.D.C. Taluka: Kadi, Dis: Mehsana-
382 721 (NG), India  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2013-30718 (220) 26.12.2013 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 1.15.23; 15.7.1; 25.1.25 
(591) Trắng, xanh dương đậm 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ kỹ 

thuật Thịnh Vượng    (VN) 

Số 2 đường Trương Quốc Dung, phường 

8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện; mua bán dây cáp điện; mua bán hóa chất.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý môi trường; dịch vụ xử lý nước; dịch vụ xử lý rác thải.  

 

 
(210) 4-2013-30732 (220) 26.12.2013 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 3.7.17 

(591) Đỏ, đen. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

mỹ phẩm Sao Việt   (VN) 

69/2/9 đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm cụ thể là kem dưỡng da, sữa tắm, sữa rửa mặt, kem ngừa mụn, kem 

ngừa nám. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm cụ thể là kem dưỡng da; sữa tắm; sữa rửa mặt, kem ngừa 
mụn; kem ngừa nám. 
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(210) 4-2013-30733 (220) 26.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.17; A3.7.24; 26.1.1 

(731) Công ty cổ phần truyền 

thông và thương mại TTP 

Hoàng Gia  (VN) 

Số 46, ngách 143/145, phố Nguyễn 
Chính, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức bình chọn và trao giải thưởng cho các doanh nghiệp có hoạt 

động kinh doanh tốt nhằm tôn vinh doanh nghiệp và doanh nhân (mục đích thương mại và 
quảng cáo).  

 

 
(210) 4-2013-30734 (220) 26.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.17; A3.7.24; 26.1.1 

(731) Công ty cổ phần truyền 

thông và thương mại TTP 

Hoàng Gia  (VN) 

Số 46, ngách 143/145, phố Nguyễn 
Chính, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức bình chọn và trao giải thưởng cho các doanh nghiệp có hoạt 

động kinh doanh tốt nhằm tôn vinh doanh nghiệp và doanh nhân (mục đích thương mại và 
quảng cáo).  

 

 
(210) 4-2013-30736 (220) 26.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  

(731) THEFACESHOP CO., LTD.   (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 

Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn mỹ phẩm; dịch vụ bán lẻ mỹ phẩm; dịch vụ môi giới (đại lý 
mua và bán mỹ phẩm); dịch vụ làm đại lý trung gian thương mại liên quan đến phân phối 

mỹ phẩm; thu xếp việc bán mỹ phẩm; dịch vụ thu mua mỹ phẩm cho người khác (mua 

bán mỹ phẩm cho người khác); quảng cáo bán mỹ phẩm (cho người khác); đại lý xuất 
nhập khẩu mỹ phẩm; nghiên cứu tiếp thị mỹ phẩm; phân phát hàng mẫu mỹ phẩm; tư vấn 

nghiệp vụ thương mại liên quan đến mỹ phẩm.  
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(210) 4-2013-30783 (220) 26.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) NITTA CORPORATION   (JP) 
4-4-26, Sakuragawa, Naniwa-ku, Osaka 
556-0022, JAPAN  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; chất hút bám (hóa chất công nghiệp); hóa chất để lọc 
[chế phẩm hóa học].  

 

Nhóm 11: Bộ lọc hóa chất (phụ tùng của trang thiết bị công nghiệp hoặc gia dụng); bộ lọc 
cho máy và thiết bị làm sạch không khí (phụ tùng của trang thiết bị công nghiệp hoặc gia 
dụng); thiết bị điều hòa không khí; thiết bị nhiệt điện gia dụng, cụ thể là: thiết bị sưởi ấm 
chạy điện, hệ thống sưởi ấm, thiết bị làm lạnh không khí, máy và thiết bị làm sạch không 
khí, bộ trao đổi nhiệt, không là bộ phận của máy móc.  

 
 

(210) 4-2013-30788 (220) 26.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) LISHENG (FUJIAN) 
COMMUNICATIONS CO., LTD.   (CN) 
Eastern Part or Chongxiang Street, Hi-
Tech Park, Qingmeng Technology 
Industrial Zone, Quanzhou Economic-
Technological Development Area, 
Quanzhou City, Fujian Province, China  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ thiết bị điện thoại vô tuyến; điện thoại di động, máy bộ đàm xách tay, pin 
điện; loa; thiết bị truyền thông mạng, cụ thể là: mô đem, thiết bị liên lạc, thiết bị truyền 
phát [viễn thông].  

 

 
(210) 4-2013-30789 (220) 26.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) LISHENG (FUJIAN) 
COMMUNICATIONS CO., LTD.   (CN) 
Eastern Part or Chongxiang Street, Hi-
Tech Park, Qingmeng Technology 
Industrial Zone, Quanzhou Economic-
Technological Development Area, 
Quanzhou City, Fujian Province, China   

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ thiết bị điện thoại vô tuyến; điện thoại di động, máy bộ đàm xách tay, pin 
điện; loa; thiết bị truyền thông mạng, cụ thể là: mô đem, thiết bị liên lạc, thiết bị truyền 
phát [viễn thông].  
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(210) 4-2013-30799 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 1.5.1; A5.5.22 
(731) Công ty TNHH thương mại 

tổng hợp Hà Thảo   (VN) 

Thôn Hạ, phường Đình Bảng, thị xã Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Luật Cộng Đồng (CMW 
LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 16: Màng bọc thực phẩm bằng chất dẻo dùng để bao gói thực phẩm (như giấy bạc, 
nilon, màng PVC).  

 

 
(210) 4-2013-30800 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.5; 26.4.2; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Nâu, xanh lá cây, cam 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ may mặc 

Minh Quân  (VN) 

42/45/8 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồng phục.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ may quần áo, quần áo đồng phục.  
 

 
(210) 4-2013-30801 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A3.3.17; A3.7.24; A26.11.9 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH thực phẩm Việt 

ánh Sáng  (VN) 

Số 38 Phan Bá Phiến, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 
 

 
(210) 4-2013-30802 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(591) Xanh dương, vàng 
(731) Công ty TNHH thực phẩm Việt 

ánh Sáng   (VN) 

Số 38 Phan Bá Phiến, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
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(210) 4-2013-30803 (220) 27.12.2013

  (441) 25.03.2014
(540) 

 

(531) 2.9.1; 25.1.25
(731) Vũ Bá Toàn  (VN) 

55/16/3/15 đường Tây Lân, phường Bình 
Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2013-30804 (220) 27.12.2013

  (441) 25.03.2014
(540) 

 

(731) Vũ Bá Toàn  (VN) 

55/16/3/15 đường Tây Lân, phường Bình 
Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2013-30805 (220) 27.12.2013

  (441) 25.03.2014
(540) 

  

(731) Nguyễn Thu Huyền  (VN) 

Số 36, ngõ 50, phố Kim Hoa, phường 
Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ câu cá; lưỡi câu; cần câu; dây câu; túi đựng đồ đi câu; mồi câu cá.  

 

 
(210) 4-2013-30806 (220) 27.12.2013

  (441) 25.03.2014
(540) 

  

(731) CORDIS CORPORATION   (US)
430 Route 22, Bridgewater, NJ, U.S.A.  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ánh xạ bước dùng trong thiết bị định vị và cắt theo dạng sinh lý học 

điện tử. 
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(210) 4-2013-30820 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.22; 5.5.19; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Nam Lợi  (VN) 

¤ 8 lô A4 khu dân cư An Phú, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt, khăn giấy.  
 
 

(210) 4-2013-30821 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 1.15.9; A1.1.12 
(591) Xanh dương, tím, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Nam Lợi  (VN) 

¤ 8 lô A4 khu dân cư An Phú, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt, khăn giấy.  
 
 

(210) 4-2013-30822 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; 2.3.7; 2.3.25; 4.2.11 
(591) Xanh dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

chăm sóc sắc đẹp Dr. Nguyễn  

(VN) 

378, đường Phan Văn Trị, phường 5, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế, khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ  
 
 

(210) 4-2013-30823 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH phân phối sản 

xuất xuất nhập khẩu MT  (VN) 

275 A Khuông Việt, phường Phú Trung, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ vải, hàng may sẵn, giày dép, vali, cặp túi, ví hàng da và giả da 
khác  
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(210) 4-2013-30824 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.13.1 
(591) Hồng, đen, trắng, xanh lá cây, tím 
(731) Công ty TNHH TAISUN Việt Nam  

(VN) 

Lô A1-6, đường số N5, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh; băng vệ sinh kinh nguyệt; khăn vệ sinh, các loại khăn và gạc 
bông thấm dùng cho vệ sinh phụ nữ; tã giấy em bé; tã giấy người lớn.  

 

Nhóm 35: Mua bán: băng vệ sinh, bỉm (tã lót) trẻ em, người lớn bằng giấy, khăn lau bằng 
giấy, khăn ướt bằng giấy. 

 
 

(210) 4-2013-30825 (220) 27.12.2013 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 26.5.1; A5.5.20; 5.5.4; 5.5.19 

(731) Nguyễn Thị ái Trang  (VN) 

139 Lê Độ, phường Chính Gian, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì, bánh ngọt; hương liệu cho bánh ngọt; bánh kẹo; bột mì; men làm 
bánh mì. 

 
 

(210) 4-2013-30826 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.17; 4.5.2; 4.5.3; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần OPPLE Việt 

Nam   (VN) 

Tầng 1, 2 nhà B2, tổ 54, khu dự án nhà ở 
Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện], công tắc điện; 
aptomat; dây dẫn điện; ổn áp, bộ lưu điện.  

 

Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị điều hoà không khí, thiết bị 
khử mùi không khí, thiết bị cung cấp nước nóng lạnh; thiết bị lọc nước uống; hệ thống và 
thiết bị vệ sinh.  
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(210) 4-2013-30827 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Công nghệ 

Dầu nhờn Việt Nam  (VN) 

Số 81 ngõ 2, đường Hà Cầu, phường Hà 
Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn; dầu để bôi trơn; dầu động cơ; mỡ để bôi trơn; dầu bôi trơn dùng cho 
« tô; dầu bôi trơn dùng cho xe máy. 

 

 
(210) 4-2013-30828 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Công nghệ 

Dầu nhờn Việt Nam   (VN) 

Số 81 ngõ 2, đường Hà Cầu, phường Hà 
Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn; dầu để bôi trơn; dầu động cơ; mỡ để bôi trơn; dầu bôi trơn dùng cho 
« tô; dầu bôi trơn dùng cho xe máy. 

 

 
(210) 4-2013-30829 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Công nghệ 

Dầu nhờn Việt Nam   (VN) 

Số 81 ngõ 2, đường Hà Cầu, phường Hà 
Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn; dầu để bôi trơn; dầu động cơ; mỡ để bôi trơn; dầu bôi trơn dùng cho 
« tô; dầu bôi trơn dùng cho xe máy. 

 

 
(210) 4-2013-30833 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) SMITH & NEPHEW INC.   (US) 
1450 Brooks Road, Memphis, Tennessee 
38116, USA  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật chỉnh hình; thiết bị và dụng cụ y tế dùng trong 
chỉnh hình.  
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(210) 4-2013-30834 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) SMITH & NEPHEW INC.    (US) 
1450 Brooks Road, Memphis, Tennessee 
38116, USA   

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật chỉnh hình; thiết bị và dụng cụ y tế dùng trong 

chỉnh hình.  
 

 
(210) 4-2013-30846 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Lâm Đồng   (VN) 

Số 5, đường Bà Triệu, thành phố Đà Lạt, 
tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu, đồ uống có cồn.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ thương mại, cụ thể là: bán sỉ và lẻ các loại rượu.  
 

 
(210) 4-2013-30848 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.25 
(591) Tím, trắng 
(731) Nguyễn Thị Cẩm Nhung  (VN) 

Số 15, phố Hà Trung, phường Hàng 
Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; xoa bóp; dịch vụ trị liệu.  

 

 
(210) 4-2013-30849 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Xanh dương 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 

khẩu Giang Minh  (VN) 

5/1/19, tổ 4, KP 6, phường Trảng Dài, 
thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 29: Bò viên, cá viên, tôm viên, chả cá ống. 
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(210) 4-2013-30859 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) SHEANG LIH CYCLE INDUSTRY 
CO., LTD.   (TW) 
No. 7, Hwan Gong Rd., Yongkang Dist., 
Tainan City 71041, Taiwan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ bán đấu giá; dịch vụ dán áp phích quảng cáo; đại lý 

thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho 
mục đích bán lẻ; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ đại 
lý xuất nhập khẩu; quảng cáo trên đài phát thanh; cho thuê không gian quảng cáo; quảng 
cáo trên truyền hình.  

 

 
(210) 4-2013-30860 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) SHEANG LIH CYCLE INDUSTRY 
CO., LTD.    (TW) 
No. 7, Hwan Gong Rd., Yongkang Dist., 
Tainan City 71041, Taiwan   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Khung xe đạp; vành bánh xe đạp; nan hoa xe đạp; lốp xe đạp; xe đạp; xe thô xơ 

do súc vật kéo; vành bánh xe cộ; xe đẩy chở túi, bao tải; nan hoa của bánh xe cộ; chân 
chống xe đạp (bộ phận của xe đạp); xe đạp ba bánh; lốp liền săm cho xe đạp; xe điện; xe 
cút kít; xe lăn dùng cho người tàn tật; bánh xe đạp; bánh xe cộ.  

 

 
(210) 4-2013-30862 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A5.1.5; 26.4.2 
(591) Cam, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần Thu Hoạch 

Vàng  (VN) 

28 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy dẻo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; rau sấy; hải sản sấy; 

sữa; các sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 30: Sô cô la; cà phê; trà; ca cao; bánh ngọt; bột ngũ cốc.  
 

Nhóm 31: Trái cây tươi; rau tươi; hạt giống; cây trồng và hoa tự nhiên; thức ăn cho động vật.  
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Nhóm 32: Nước trái cây ép; đồ uống làm từ nước trái cây; nước giải khát (đồ uống không 
cồn).  

 

 
(210) 4-2013-30863 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 25.1.15; 5.7.14; 25.7.25 
(591) Đen, trắng, hồng tím, xanh lá cây, xanh 

nước biển, vàng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Thu Hoạch 

Vàng  (VN) 

28 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy dẻo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; rau sấy; hải sản sấy; 
sữa; các sản phẩm sữa.  

 

 
(210) 4-2013-30864 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 25.7.25; 25.1.15; 5.3.16 
(591) Đen, trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, 

nâu, vàng 
(731) Công ty cổ phần Thu Hoạch 

Vàng  (VN) 

28 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy dẻo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; rau sấy; hải sản sấy; 
sữa; các sản phẩm sữa.  

 

 
(210) 4-2013-30865 (220) 27.12.2013 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 25.1.15; 26.4.2; 26.1.1; 25.7.25 

(591) Đen, trắng, hồng tím, đỏ, hồng, xanh 
dương, xanh lá cây, xanh nước biển, vàng 

(731) Công ty cổ phần Thu Hoạch 

Vàng  (VN) 

28 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
626 

(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy dẻo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; rau sấy; hải sản sấy; 
sữa; các sản phẩm sữa.  

 

 
(210) 4-2013-30866 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.14; 25.7.25; 26.1.1; 5.7.12 
(591) Đen, trắng, hồng tím, cam, tím, xanh 

nước biển, xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty cổ phần Thu Hoạch 

Vàng  (VN) 

28 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy dẻo, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, rau sấy, hải sản sấy, 
sữa, các sản phẩm sữa. 

 

 
(210) 4-2013-30867 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.14 
(591) Xám, trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, 

nâu, vàng 
(731) Công ty cổ phần Thu Hoạch 

Vàng  (VN) 

28 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy dẻo, thực phẩm  ăn nhanh trên cơ sở trái cây, rau sấy, hải sản sấy, 
sữa, các sản phẩm sữa. 

 

 
(210) 4-2013-30868 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.14; 26.1.1; 25.1.15; 25.7.25 
(591) Đen, trắng, hồng cam, cam, hồng, xanh 

lá cây, xanh nước biển, vàng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Thu Hoạch 

Vàng  (VN) 

28 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy dẻo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; rau sấy; hải sản sấy, 
sữa; các sản phẩm sữa. 

 

 
(210) 4-2013-30869 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.14; 26.1.1; 25.1.15; 25.7.25 
(591) Đen, trắng, hồng, cam, xanh nước biển, 

xanh lá cây, nâu, vàng 
(731) Công ty cổ phần Thu Hoạch 

Vàng  (VN) 

28 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy dẻo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; rau sấy; hải sản sấy; 
sữa; các sản phẩm sữa. 

 

 
(210) 4-2013-30880 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.10; 26.1.2 
(591) Vàng, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

yến sào Gia Đạt   (VN) 

116/46B Cách Mạng Tháng Tám, 
phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, 
thành phố Cần Thơ  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến) đã qua sơ chế; sản phẩm làm từ yến sào (chè yến, súp 
yến), yến sào đã chưng cất, đóng hộp; vi cá.  

 

Nhóm 35: Mua bán yến sào (tổ chim yến) đã qua sơ chế, sản phẩm làm từ yến sào (chè 
yến, súp yến), yến sào đã chưng cất, đóng hộp, vi cá. 

 
 

(210) 4-2013-30881 (220) 27.12.2013 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 25.1.25; 25.1.9 

(591) Vàng, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thời trang mỹ phẩm LA LA  (VN)

Lầu 4, số 16/5 Đinh Tiên Hoàng, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giày dép thời trang. 
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(210) 4-2013-30882 (220) 27.12.2013 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 2.9.14; A2.9.15; 5.5.16; 26.1.1 

(591) Nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH Sivananda 

Yoga Vedanta  (VN) 

25 Trần Quý Khoách, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ thể dục thể thao, dịch vụ giải trí, dịch vụ luyện tập yoga. 
 

(210) 4-2013-30883 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 

mại dịch vụ Đại Hưng  (VN) 

1A13A tỉnh lộ 10, ấp 1, xã Phạm Văn 
Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Cái nối ống bằng nhựa cứng; ống nước bằng nhựa cứng.  
 

Nhóm 20: Van nhựa (không là bộ phận của máy). 
 

 
(210) 4-2013-30884 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.15.21 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Trần Long Hòa  (VN) 

1570/133B Võ Văn Kiệt, phường 7, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Vòi nước; vòi sen, thiết bị thoát nước trong phòng tắm, bộ xả bồn cầu; bộ xả 
lavabô; chậu rửa (lavabô). 

 

 
(210) 4-2013-30885 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 1.7.6; A1.1.10; A24.17.12; A5.5.20 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

đen, xanh lá, đỏ tươi, đỏ bộc đô, vàng, 
cam nhạt, xám, đen, trắng 

(731) Bùi Thanh Hải  (VN) 

137/58 đường Hoàng Văn Thụ, phường 
An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ Karaoke. 
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(210) 4-2013-30886 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược Đại 

Nam   (VN) 

T1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2013-30889 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuốc lá An Giang  (VN) 

23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Quý, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2013-30905 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1 
(731) SHANGHAI XINPENG PRINTING 

EQUIPMENT CO., LTD   (CN) 
#333 Changye RD, Sheshan Ind.Park, 
Songjiang District, Shanghai, China, 
201602  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 07: Lưỡi dao [bộ phận của máy móc]; lưỡi cưa [bộ phận của máy]; dụng cụ [bộ 
phận cửa máy]; máy in; dao điện; dụng cụ cắt [máy móc]. 

 

 
(210) 4-2013-30906 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) SHANGHAI XINPENG PRINTING 
EQUIPMENT CO., LTD    (CN) 
#333 Changye RD, Sheshan Ind.Park, 
Songjiang District, Shanghai, China, 
201602   

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 
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(511)   Nhóm 07: Lưỡi dao [bộ phận của máy móc]; lưỡi cưa [bộ phận của máy], dụng cụ [bộ 
phận của máy], máy in; dao điện; dụng cụ cắt [máy móc]. 

 
 

(210) 4-2013-30911 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Xanh da trời, da cam 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

VISOL Việt Nam  (VN) 

Số 15, ngõ 58/3 phố Trần Bình, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị tự động hóa, cụ thể là thiết bị điều khiển tự động, thiết bị điều khiển 

bằng tay; cầu dao điện; ổn áp điện; cầu chì; thiết bị cảm biến. 
 
 

(210) 4-2013-30920 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.4.1; A3.6.25 
(591) Xanh rêu, ghi 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xây dựng GECKO  (VN) 

808/5A quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng các loại, trang trí nội thất. 

 

 
(210) 4-2013-30921 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quốc Kỳ   (VN) 

Số 36/53 Vũ Trọng Phụng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
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(210) 4-2013-30922 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.9; 26.15.15 
(731) Cơ sở kinh doanh Hải Nam  

(VN) 

Số nhà 26, ngõ 55, đường Hồng Quang, 
phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện các loại; nồi cơm điện các loại; bếp từ các loại; bếp ga các loại. 
 

 
(210) 4-2013-30923 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(591) Đen 
(731) Công ty cổ phần thảo dược 

Thế Giới  (VN) 

1435 Nguyễn Văn Linh, khu phố Mỹ 
Toàn 2,  Phú Mỹ Hưng, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2013-30924 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 1.13.1; A1.13.15; 26.1.1; 1.17.25 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, vàng, 

trắng 
(731) Bệnh viện Ung bướu thành 

phố Cần Thơ  (VN) 

4 Châu Văn Liêm, phường An Lạc, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc sức khỏe; khám chữa bệnh.  
 

 
(210) 4-2013-30925 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Lâm Hưng  (VN) 

59/2 Mỹ Phú, phường Mỹ Quý, thành 
phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh trung thu. 
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(210) 4-2013-30926 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.4.2; 26.1.11 
(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần hợp tác 

công nghệ và thương mại 

quốc tế - TPG   (VN) 

Tầng 10, tòa nhà C'Land, số 156 Xã Đàn 
II, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo hiệu chống trộm; bảng điều khiển phân phối (điện); thiết bị báo 
cháy; thiết bị kiểm tra khí ga; bộ điều chỉnh ánh sáng đèn điện; thiết bị điều khiền từ xa, 
thiết bị điện động dùng đề điều khiển từ xa các tín hiệu. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; vật liệu xây dựng không bằng kim loại, gạch, 
đá hoa cương, ván gỗ dùng cho xây dựng, ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng; ống 
dẫn cứng không bằng kim loại; ống cứng dẫn nước không bằng kim loại. 

 
Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; đồ đạc văn phòng, tủ đựng nhiều ngăn kéo; đồ đạc nội thất 
từ nguyên liệu gỗ; đồ đạc nội thất từ nguyên liệu chất dẻo; kính và gương gắn vào các đồ 
đạc trang trí trong nhà. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo, đánh giá kính doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại, tư vấn tổ chức 
và quản lý kinh doanh; nghiên cứu thị trường; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); môi giới tín chỉ các-bon, đầu tư vốn; tư 
vấn tài chính; quản lý bất động sản; quỹ đầu tư. 

 
Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ về cách điện, cách nhiệt, cách âm 
trong xây dựng; nghề mộc; xây dựng; tư vấn xây dựng, lắp đặt và sửa chữa các thiết bị 
điện.  

 

Nhóm 39: Cho thuê tàu thuyền; lưu giữ tàu thuyền, sắp xếp các chuyến du lịch; đóng gói 
hàng hóa; dịch vụ lưu kho; tham quan (du lịch). 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển 
hội thảo; tổ chức các cuộc thi thể thao; tổ chức các cuộc thi (giáo dục và giải trí); tổ chức 
triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hoá. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiểm định [đo lường]; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế 
trang trí nội ngoại thất; khảo sát địa chất; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; đo đạc đất đai; dịch 
vụ lập quy hoạch đô thị; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; cho thuê không gian 
lưu trữ trong máy tính chủ [địa chỉ thông tin điện tử].  

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán cà phê, nhà nghỉ du lịch; nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ cung cấp phòng nghỉ khách sạn; dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2013-30927 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.1.24; A1.1.10; A26.11.9 
(731) Nhà máy in Bộ Tổng Tham Mưu  

(VN) 

Km 13 đường Ngọc Hồi, xã Ngũ Hiệp, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 
 

(210) 4-2013-30928 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(591) Xanh nước biển, vàng 
(731) Công ty TNHH Hải Nạp  (VN) 

Số 39 phố Nhân Hòa, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị nha khoa, thiết bị chỉnh hình, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị và dụng 
cụ phẫu thuật, thiết bị xét nghiệm dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2013-30929 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.5; A26.11.12; A5.3.13; 26.11.3 
(591) Xanh lá, trắng 
(731) Công ty cổ phần Xây dựng và 

Tư vấn đầu tư  (VN) 

269A Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2013-30940 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 

y tế Thanh Hoá   (VN) 

Số 232 đường Trần Phú, phường Lam 
Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hoá 

(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược.  
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(210) 4-2013-30941 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 

y tế Thanh Hoá   (VN) 

Số 232 đường Trần Phú, phường Lam 
Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hoá 

(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược.  
 

 
(210) 4-2013-30942 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 

y tế Thanh Hoá   (VN) 

Số 232 đường Trần Phú, phường Lam 
Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hoá 

(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược.  
 

 
(210) 4-2013-30943 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 

y tế Thanh Hoá   (VN) 

Số 232 đường Trần Phú, phường Lam 
Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hoá 

(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược.  
 

 
(210) 4-2013-30944 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 

y tế Thanh Hoá   (VN) 

Số 232 đường Trần Phú, phường Lam 
Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hoá 

(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược.  
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(210) 4-2013-30945 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thiết bị điện Tân 

Trường Hải   (VN) 

27/6/2 đường Bình Trị Đông, khu phố 1, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 

 

 
(210) 4-2013-30947 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 1.5.1; 26.1.2; 1.15.23 
(591) Xanh dương, đỏ, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

nghiên cứu thị trường AAA  

(VN) 

Số 22/27/6 Nguyễn Văn Vạn, phường 6, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; sữa rửa mặt; keo lột mụn (mỹ phẩm) và dung 

dịch vệ sinh dùng cho phụ nữ không chứa thuốc.  
 

Nhóm 29: Dầu thực vật và mỡ ăn dùng cho thực phẩm.  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo; đồ gia vị; bột làm từ ngũ cốc tất cả thuộc nhóm này.  
 

 
(210) 4-2013-30948 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A9.7.22; 20.7.1; A1.5.3; A16.1.6 
(731) Viện Nghiên cứu và Phát triển 

Công nghệ Giáo dục  (VN) 

Đường số 10, KDC Nam Long, phường 
Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố 
Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo; dạy nghề; tổ chức và điều hành hội thảo chuyên đề; tư vấn 

hợp tác trong nước và quốc tế về giáo dục; hợp tác giảng dạy trong nước và quốc tế.  
 

Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khoa học về giáo dục[con người]; dịch vụ 
phát triển và ứng dụng kiến thức khoa học giáo dục vào cuộc sống bao gồm cả sư phạm 
học và lý luận giáo dục.  
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(210) 4-2013-30949 (220) 30.12.2013 

 

 

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 1.5.1; 24.15.21 

(731) Trường trung cấp nghề Đông 

Dương  (VN) 

Đường số 10, KDC Nam Long, phường 
Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố 
Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo, dạy nghề.  
 

 
(210) 4-2013-30960 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ công nghệ Thành Phú  

(VN) 

33 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 09: Cầu chì; ổ cắm điện.   
 

Nhóm 11: Nồi cơm điện; đèn pin; bóng đèn.  
 

 
(210) 4-2013-30961 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Tân 

Hưng   (VN) 

300-302-296 Minh Phụng, phường 2, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Cái nồi ống bằng nhựa cứng; ống nước bằng nhựa cứng.  
 

 
(210) 4-2013-30962 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Minh Phát  (VN)

431 Hương Lộ 3, khu phố 8, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ.  
 

Nhóm 16: Keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình.  
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(210) 4-2013-30963 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 26.5.1 
(731) Lưu Thị Bích Nguyệt  (VN) 

24B8 tập thể Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, 
phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng; mỹ phẩm; thiết bị máy móc phục vụ chăm sóc 
sắc đẹp. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ dạy nghề đào tạo thẩm mỹ làm đẹp; khóa đào tạo về làm đẹp; hội thảo 
về làm đẹp; tổ chức sự kiện về chăm sóc sắc đẹp (không nhằm mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo).  

 

 
(210) 4-2013-30964 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Lại Văn Quang   (VN) 

Xóm 7, xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa 
Hưng, tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm, mắm tôm.  
 

 
(210) 4-2013-30965 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Lại Văn Quang  (VN) 

Xóm 7, xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa 
Hưng, tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm, mắm tôm. 
 

 
(210) 4-2013-30966 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, cam 
(731) Lê Trung Kiên  (VN) 

Nhà ông Cao Văn Dũng, đội 6, xã Giao 
Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh chông, bánh quy, bánh gạo, bánh gừng, kẹo lạc, kẹo vừng.  
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(210) 4-2013-30967 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Lê Trung Kiên  (VN) 

Nhà ông Cao Văn Dũng, đội 6, xã Giao 
Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh chông, bánh quy, bánh gạo, bánh gừng, kẹo lạc, kẹo vừng.  
 

 
(210) 4-2013-30969 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH nông nghiệp 

SWISS  (VN) 

42 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp. 
 

 
(210) 4-2013-30980 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm Gia 

Phát    (VN) 

Số nhà 15A, ngõ 193/53, đường Nam 
Dư, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2013-30981 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.1; A5.3.15 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, nâu, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm Gia 

Phát   (VN) 

Số nhà 15A, ngõ 193/53, đường Nam 
Dư, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-30982 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.5.1; A5.3.15 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, nâu, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm Gia 

Phát   (VN) 

Số nhà 15A, ngõ 193/53, đường Nam 
Dư, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc miệng, 
trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm kim 
tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm; mua 
bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn 
chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược 
liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2013-30983 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 16.3.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Kim 

Long   (VN) 

Lô số 2, khu A, tập thể Liên Cơ quan - 
Từ Liêm, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2013-30984 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Anh Vũ   (VN) 

Số 372/23B, đường Cách Mạng Tháng 8, 
phường 10, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2013-30985 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 2.3.1; A2.3.17; 7.3.4; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, hồng nhạt, nâu, ghi, đen, trắng
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thiết bị y tế Hải Yến    (VN) 

Tầng 3, P.306, số 120 Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2013-30986 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A5.5.21; A5.5.20; 2.7.1 
(591) Da cam, vàng, xanh nước biển, xanh 

nhạt, xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thiết bị y tế Hải Yến    (VN) 

Tầng 3, P.306, số 120 Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2013-30987 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 2.7.12; 2.9.22 
(591) Đỏ, nâu, nâu nhạt, hồng nhạt, vàng, xanh 

lá cây, xanh dương, ghi, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thiết bị y tế Hải Yến    (VN) 

Tầng 3, P.306, số 120 Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2013-30988 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 2.3.1; 25.1.25; 26.4.3; A2.3.16 
(591) Vàng, xanh nước biển, xanh dương, xanh 

lá cây, da cam, đen, trắng, tím 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

DP Thanh Xuân   (VN) 

Số 4, ngách 23 ngõ 21 phố Nguyễn Cao, 
phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2013-30989 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 

Minh   (VN) 

A8, lô 19, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2013-30997 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) TOYAMA TYRE CORP., LTD.   (CN) 

Unit 1005, Tower B, Huirong 
International Building, No.106, 
Lianhuachi East Road, Xuanwu District, 
Beijing, China  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Săm cho lốp xe bơm hơi; lốp xe đạp; lốp xe máy; vỏ bọc cho bánh xe bơm hơi 
(lốp); bánh xe bơm hơi (lốp xe); lốp đặc cho xe cộ; lốp bánh xe; lốp ô tô; săm cho xe đạp, 
xe máy; lốp liền cho xe đạp, xe máy.  

 

 
(210) 4-2013-30999 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1; 24.5.1 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Hàng Hải Việt Nam  (VN) 

Toà tháp A, toà nhà Sky Tower, số 88, 
phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; môi giới bảo hiểm; các dịch vụ về tín dụng bao gồm cả thẻ 
tín dụng; dịch vụ về bảo lãnh tài chính; giao dịch tiền tệ; kinh doanh tiền tệ; cung cấp tài 
chính cho thuê; các dịch vụ ủy thác tài chính; tiền gửi đảm bảo; quỹ tiết kiệm; tư vấn tài 
chính tiền tệ; tư vấn đầu tư phù hợp với các chức năng hoạt động của ngân hàng thương 
mại; dịch vụ ủy thác bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; định giá bất động sản; 
phát hành các loại thẻ như: thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước, thẻ thanh toán; thanh 
toán các loại thẻ như: thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước, thẻ thanh toán; dịch vụ ngân 
hàng tự động; dịch vụ chuyển tiền trong và ngoài nước; mua bán các loại ngoại tệ; hoán 
đổi có kỳ hạn theo tỷ giá thuận; thanh toán có kỳ hạn theo tỷ giá thuận. 

 
 

(210) 4-2013-31050 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.1.1; 26.3.1 
(591) Vàng, vàng đậm, xanh lá cây, kem, xanh 

da trời, xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH nhà nước một 

thành viên Yến Sào Khánh 

Hòa     (VN) 

248 Thống Nhất, phường Phương Sơn, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa   

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến; hạt điều rang chín; hạt điều rang muối; hạt điều chiên 
tẩm gia vị; hạt điều sấy khô, lạc (đậu phộng) đã chế biến.  

 
 

(210) 4-2013-31051 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.1.1; 3.7.10; 5.7.6 
(591) Xanh da trời, vàng, đen, đỏ, xanh dương, 

xanh lá cây, kem, cam, trắng 
(731) Công ty TNHH nhà nước một 

thành viên Yến Sào Khánh 

Hòa     (VN) 

248 Thống Nhất, phường Phương Sơn, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa   

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến; hạt điều rang chín; hạt điều rang muối; hạt điều chiên 
tẩm gia vị; hạt điều sấy khô; lạc (đậu phộng) đã chế biến.  

 

(210) 4-2013-31052 (220) 30.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

   

(531) 25.7.17; 26.4.2; 26.3.1; 26.1.1 
(591) Vàng, cam, vàng nhạt, đỏ, trắng, đen, 

xanh dương, xám, xanh lá cây, kem, 
xanh da trời 

(731) Công ty TNHH nhà nước một 

thành viên Yến Sào Khánh 

Hòa     (VN) 

248 Thống Nhất, phường Phương Sơn, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa   

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến; hạt điều rang chín; hạt điều rang muối; hạt điều chiên 
tẩm gia vị; hạt điều sấy khô; lạc (đậu phộng) đã chế biến. 

 
 

(210) 4-2013-31100 (220) 31.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 25.5.25 
(731) Công ty liên doanh TNHH 

ANOVA   (VN) 

36 Đại lộ Độc Lập, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y; thuốc thủy sản. 
 

Nhóm 31: Thức ăn cho động vật. 
 

 
(210) 4-2013-31101 (220) 31.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 25.5.25; A26.11.12 
(731) Công ty liên doanh TNHH 

ANOVA   (VN) 

36 Đại lộ Độc Lập, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y; thuốc thủy sản. 
 

Nhóm 31: Thức ăn cho động vật. 
 

 
(210) 4-2013-31103 (220) 31.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.1; 1.15.23 
(591) Đen, trắng, nâu. đỏ 
(731) Nguyễn Quốc Danh  (VN) 

Số nhà 25, hẻm 83, đường 3 Tháng 2, 
phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành 
phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột, cà phê rang xay, cà phê chế biến. 

 

 
(210) 4-2013-31104 (220) 31.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Trần Thuỵ Thúy Vi   (VN) 

184/54 Hoàng Hoa Thám, phường 5, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn cảc sản phẩm điện gia dụng như: nồi cơm điện, nồi áp suất, bếp hồng 

ngoại, bộ đồ dùng nhà bếp, chảo chống dính.  
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(210) 4-2013-31105 (220) 31.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Trần Thuỵ Thúy Vi   (VN) 

184/54 Hoàng Hoa Thám, phường 5, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn các sản phẩm điện gia dụng như: nồi cơm điện, nồi áp suất, bếp hồng 
ngoại, bộ đồ dùng nhà bếp, chảo chống dính.  

 

 
(210) 4-2013-31106 (220) 31.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.21; 5.5.19; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại 

VIETFARM  (VN) 

87-89 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

 
(210) 4-2013-31120 (220) 31.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Nam Lợi  (VN) 

¤ 8 Lô A4 khu dân cư An Phú, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt; khăn giấy. 
 

 
(210) 4-2013-31121 (220) 31.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược liệu Mường Thanh tỉnh 

Điện Biên  (VN) 

Số 142, tổ dân phố 4, phường Noong 
Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 
Biên  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vốt ca; rượu uýt ki; rượu mạnh (đồ uống); rượu gạo. 
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(210) 4-2013-31122 (220) 31.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và đầu tư Đồng 

Tân   (VN) 

29 đường ĐHT30, khu phố 4, phường 
Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2013-31123 (220) 31.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.9.1; A1.1.10; 5.7.3; 24.1.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh cô ban, xanh lá cây, đen, 

trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

VIETPRO   (VN) 

Số nhà 72, phố Phan Đình Phùng, 
phường Cẩm Thượng, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  
 

 
(210) 4-2013-31129 (220) 31.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Sunny Inter Pharma   (VN) 

Số 39, ngách 82, ngõ 72, phố Tôn Thất 
Tùng, phường Khương Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2013-31140 (220) 31.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) UNION MATERIAL CO., LTD.   (TW) 
No. 6-21, Shy-Shan, Dah-Tsuoh Li, 
Chunan, Miaoli County 350, Taiwan  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Khớp ly hợp cho xe cộ trên mặt đất; cơ cấu truyền động cho xe cộ mặt đất, bộ 
dẫn động cho xe cộ mặt  đất; bộ chuyển hướng cho xe cộ mặt đất, bộ phận chuyển hướng 
cho phương tiện giao thông; đai truyền động cho xe cộ mặt đất. 

 

 
(210) 4-2013-31142 (220) 31.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Tô Đại Hội  (VN) 

39 Nguyễn Văn Trỗi, phường 2, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc nhỏ mắt. 
 

 
(210) 4-2013-31143 (220) 31.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.8 
(591) Xanh cửu long, trắng 
(731) Công ty TNHH gia công lắp 

ráp điện - điện tử Thuận An  

(VN) 

55 Phan Ngọc Tòng, phường 2, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 09: Hàng điện, điện tử như: ampli loa thùng, đầu máy karaoke các loại.  
 

 
(210) 4-2013-31144 (220) 31.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A26.4.24 
(731) Lê Minh Dương  (VN) 

Số 6, tổ 58, thị trấn Đông Anh, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà); đồ uống từ chè có ướp hương; sản phẩm chiết xuất từ chè và chế 
phẩm trên cơ sở chè; cà phê; sản phẩm chiết xuất từ cà phê và chế phẩm trên cơ sở cà phê; 
cà phê nhân tạo (chất thay thế cà phê).  
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Nhóm 32: Nước (đồ uống); xi rô dùng làm đồ uống; nước có ga (đồ uống); nước ép trái 
cây; nước sô đa (đồ uống).  

 

 
(210) 4-2013-31145 (220) 31.12.2013 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

(531) 1.15.23; A26.11.12; 3.7.17; 26.11.3 

(591) Vàng nâu, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Phú Quốc Trần Thái  (VN) 

Số 295A đường 30/4, khu phố 1, thị trấn 
Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 

Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 36: Bất động sản gồm: dịch vụ nhà ở; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn 

hộ; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê văn 
phòng; cho thuê căn hộ; cho thuê phòng ở.  

 

Nhóm 39: Du lịch gồm: sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển; sắp xếp các chuyến du lịch, 
hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi, tham quan. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; chỗ ở tạm thời gồm; cho thuê chỗ ở 
tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà 

phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; đặt 
chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ du lịch.  

 

 
(210) 4-2013-31147 (220) 31.12.2013 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

(531) 26.4.2 

(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

DCORP   (VN) 

156 Nguyễn Phi Khanh, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính [phần mềm có thể tải xuống được]; phần mềm máy tính 

(ghi sẵn); bàn phím máy vi tính; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính, 
máy vi tính. 

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm; phân tích hệ thống 

máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng 

máy tính. 
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(210) 4-2013-31148 (220) 31.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.4 
(591) Đỏ, nâu 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất Yến sào Việt Nam  (VN) 

Số 114, Trần Phú, phường 7, thành phố 
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

 

(511)   Nhóm 32: Nước yến (đồ uống giải khát không có cồn, không dùng mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2013-31149 (220) 31.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) ETUDE CORPORATION   (KR) 
191, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, 
Seoul, Republic of Korea  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, phấn nền trang điểm; son môi; phấn bôi mí mắt; chế phẩm mỹ phẩm 
để chăm sóc da, nước thơm dùng cho da, phấn sáp dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu gội 
đầu, kem đánh răng, dầu gội cho động vật cảnh. 

 

 
(210) 4-2013-31160 (220) 31.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

phân bón Pháp Việt   (VN) 

37/247R Quang Trung, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích tăng trưởng cây trồng. 
 

 
(210) 4-2013-31161 (220) 31.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.6 
(591) Hồng 
(731) Lương Minh Sơn  (VN) 

204 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2013-31162 (220) 31.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) JAPI S/A INDUSTRIA E COMERCIO  
(BR) 
Av. Prof. Maria do Carmo G. Pellegrini, 
1000, 13209-500, JundiaÝ, S·o Paulo, 
Brazil  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 11: Vòi [vòi khoá], vòi hoa sen cầm tay dùng trong buồng vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2013-31164 (220) 31.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đại Việt 

Toàn Cầu  (VN) 

12C Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ. 

 

Nhóm 41: Giáo dục; tổ chức và đăng ký hội thảo chuyên đề; thông tin giải trí; trình diễn 
các buổi biểu diễn trực tiếp; dịch vụ phỏng vấn tin tức. 

 

 
(210) 4-2013-31168 (220) 31.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Quang Anh   (VN) 

83A Hòa Hưng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2013-31169 (220) 31.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Quang Anh   (VN) 

83A Hòa Hưng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
651 

(210) 4-2013-31171 (220) 31.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 8.7.11; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, trắng, da cam, đỏ mận, 

xanh lam 
(731) Hợp tác xã Sín Chéng   (VN) 

Thôn Mào Sao Chải, xã Sín Chéng, 
huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Trứng vịt. 
 

 
(210) 4-2013-31180 (220) 31.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) INSTITUT DE RECHERCHE 
BIOLOGIQUE    (FR) 
Parc D'Activite Sud Loire Bouffere 
85612 Montaigu Cedex France    

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng tổng hợp; chất bổ sung dinh dưỡng và chất bổ sung 
thực phẩm dựa trên cơ sở nhân sâm maca, tiamin và cây cam; chất bổ sung dinh dưỡng và 
chất bổ sung thực phẩm để giảm rối loạn tình dục; chất bổ sung dinh dưỡng và chất bổ 
sung thực phẩm để kích thích ham muốn; chất bổ sung dinh dưỡng và chất bổ sung thực 
phẩm để tăng trí tuệ và thể trạng; chất bổ sung dinh dưỡng cho mục đích y tế; thực phẩm 
dinh dưỡng và thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế dạng lỏng, bột, con nhộng, viên, 
viên nén, viên bao đường, túi bột; đồ uống dinh dưỡng cho mục đích y tế dạng lỏng, bột, 
con nhộng, viên, viên nén, viên bao đường, túi bột, chất bổ trợ sức khỏe, sản phẩm phục 
hồi sức khỏe, chất kích thích, đồ ăn nhẹ dạng thực phẩm ăn kiêng giàu prôtêin cho mục 
đích y tế; chế phẩm vitamin, vitamin, trà thảo dược cho mục đích y tế, trà thảo dược, dịch 
truyền dùng cho mục đích y tế, chế phẩm chứa nguyên tố vi lượng dùng cho người; chế 
phẩm thảo dược cho người; đồ uống ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm ăn kiêng 
dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế và cho người; chất 
ăn kiêng cho người; chất kích thích tình dục để làm tăng ham muốn và dẻo dai; chất bôi 
trơn bộ phận sinh dục cá nhân; dược phẩm; dược phẩm dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 
vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chất ăn 
kiêng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2013-31181 (220) 31.12.2013 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) INSTITUT DE RECHERCHE 
BIOLOGIQUE    (FR) 
Parc D'Activite Sud Loire Bouffere 
85612 Montaigu Cedex France  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng tổng hợp; chất bổ sung dinh dưỡng và chất bổ sung 
thực phẩm dựa trên cơ sở nhân sâm maca, tiamin và cây cam; chất bổ sung dinh dưỡng và 
chất bổ sung thực phẩm để giảm rối loạn tình dục; chất bổ sung dinh dưỡng và chất bổ 
sung thực phẩm để kích thích ham muốn; chất bổ sung dinh dưỡng và chất bổ sung thực 
phẩm để tăng trí tuệ và thể trạng; chất bổ sung dinh dưỡng cho mục đích y tế; thực phẩm 
dinh dưỡng và thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế dạng lỏng, bột, con nhộng, viên, 
viên nén, viên bao đường, tủi bột; đồ uống dinh dưỡng cho mục đích y tế dạng lỏng, bột, 
con nhộng, viên, viên nén, viên bao đường, túi bột, chất bổ trợ sức khỏe, sản phẩm phục 
hồi sức khỏe, chất kích thích, đồ ăn nhẹ dạng thực phẩm ăn kiêng giàu prôtêin cho mục 
đích y tế; chế phẩm vitamin, vitamin, trà thảo dược cho mục đích y tế, trà thảo dược, dịch 
truyền dùng cho mục đích y tế, chế phẩm chứa nguyên tố vi lượng dùng cho người; chế 
phẩm thảo dược cho người; đồ uống ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm ăn kiêng 
dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế và cho người; chất 
ăn kiêng cho người; chất kích thích tình dục để làm tăng ham muốn và dẻo dai; chất bôi 
trơn bộ phận sinh dục cá nhân; dượe phẩm; dược phẩm dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 
vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chất ăn 
kiêng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-00007 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất thuốc thú y Gấu Vàng  (VN)

458 Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho gia cầm; thức ăn cho thủy sản. 
 

 
(210) 4-2014-00010 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Xanh, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất thuốc thú y Gấu 

Vàng   (VN) 

458 Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho gia cầm; thức ăn cho thủy sản.  
 

 
(210) 4-2014-00012 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH công nghệ Anh 

Minh  (VN) 

Số 17/3, khu phố Bình Quới A, phường 
Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  
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(511)   Nhóm 09: Tủ thiết bị máy tính và phân cáp mạng máy tính (có chứa máy tính và các thiết 
bị mạng bên trong); giá treo thiết bị máy tính và phân cáp máy tính (có treo sẵn máy tính).  

 

Nhóm 20: Tủ chứa máy tính; giá treo máy tính; tủ chứa máy tính có gắn các thanh phân 
phối cáp; giá treo thiết bị máy tính có gắn thêm các thanh phân phối cáp (tất cả còn rỗng, 
dùng để chứa và treo máy tính). 

 
 

(210) 4-2014-00013 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Hoàng Hải  (VN) 

Số 3, D7, khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2014-00014 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Hoàng Hải  (VN) 

Số 3, D7, khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2014-00015 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Hoàng Hải  (VN) 

Số 3, D7, khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2014-00016 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Hoàng Hải  (VN) 

Số 3, D7, khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
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(210) 4-2014-00017 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Lam sẫm 
(731) Công ty TNHH L&S VINA  (VN) 

ấp Hòa Lân, xã Thuận Giao, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); quần áo may sẵn; bộ quần áo. 
 

 
(210) 4-2014-00018 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

trang trí nội thất Nam Vinh  

(VN) 

742 An Dương Vương, phường 13, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ).  
 

 
(210) 4-2014-00019 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.4.4; 26.4.2 
(591) Lam sẫm, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng Đại Hưng Gia  (VN) 

35 Thiên Hộ Dương, phường 1, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 
 

 
(210) 4-2014-00030 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 24.15.21; A26.11.8 
(591) Xanh cr«m, da cam 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xây dựng Đại 

Khánh  (VN) 

158/19 Bùi Minh Trực, phường 5, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; vali; vali du lịch; vali xách tay.  
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(210) 4-2014-00031 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

(531) 26.3.1 

(591) Đỏ, đen 

(731) Nguyễn Hưng Tuế  (VN) 

Xóm Độc Lập, xã La Phù, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay (kìm); dụng cụ vặn ốc, vít (cờ lê, mỏ lết, vòng miệng, cái T); 

dao cắt, xén gọt; tua vít. 
 

 
(210) 4-2014-00032 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

  

(731) Nguyễn Hưng Tuế  (VN) 

Xóm Độc Lập, xã La Phù, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại cho túi xách; khóa bằng kim loại cho xe cộ; khóa bằng 

kim loại, ngoại trừ khóa điện; khóa móc; khóa lò xo. 
 

 
(210) 4-2014-00033 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

  

(731) Nguyễn Hưng Tuế   (VN) 

Xóm Độc Lập, xã La Phù, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại cho túi xách; khóa bằng kim loại cho xe cộ; khóa bằng 

kim loại, ngoại trừ khóa điện; khóa móc; khóa lò xo.  
 

 
(210) 4-2014-00035 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

(531) A5.7.22; A5.3.15 

(591) Xanh, cam, đen, vàng 

(731) Công ty cổ phần trang trại 

nông sản Phủ Quỳ  (VN) 

Nhà bà Nguyễn Thị Hải Yến, xã Minh 

Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi. 
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(210) 4-2014-00037 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.2.7 
(591) Xanh da trời, đỏ 
(731) Công ty TNHH Truyền Thông 

và Hệ Thống  (VN) 

Phòng 11.2 A4 làng quốc tế Thăng Long, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị dùng để biên tập lại phim đã quay; phần mềm máy tính 

[ghi sẵn]; vật liệu cho mạch điện chính [dây, dây cáp]; máy thu thanh và thu hình; bộ thiết 
bị truyền phát [viễn thông]; bộ máy phát [viễn thông]. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; giới thiệu sản phẩm; 
trưng bày sản phẩm; quản lý tư liệu bằng máy tính; hỗ trợ điều hành hoặc công nghiệp, hỗ 
trợ quản lý hoặc công nghiệp. 

 
Nhóm 38: Truyền hình; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ hội thảo từ 
xa; dịch vụ tổ chức hội nghị qua điện thoại; phát chương trình truyền hình; dịch vụ truyền 
hình; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; phát thanh. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; dịch vụ trường quay; sản xuất các chương 
trình phát thanh và truyền hình, dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; dàn 
dựng băng hình, dàn dựng băng video; sắp xếp và tiến hành hội thảo [đào tạo], tổ chức và 
điều khiển hội thảo [đào tạo]. 

 
Nhóm 42: Tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; thiết kế phần mềm máy 
tính; thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, 
xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hóa 
chất; nghiên cứu dự án kỹ thuật; cho thuê máy tính. 

 
 

(210) 4-2014-00045 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25; 26.15.3; 14.1.18; 14.1.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần kim loại 

Comax Việt Nam   (VN) 

Khu công nghiệp Hố Nai, huyện Trảng 
Bom, tỉnh Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: ống thép. 
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(210) 4-2014-00050 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.25; A26.4.24 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

mắt kính ánh Rạng  (VN) 

2A Nguyễn Sơn Hà, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Mắt kính, các phụ kiện về mắt kính: tròng kính, gọng kính. 
 

 
(210) 4-2014-00051 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  

(VN) 

666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 04: Than làm từ gỗ (nhiên liệu, chất đốt). 
 
 

(210) 4-2014-00052 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  

(VN) 

666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 04: Than làm từ gỗ (nhiên liệu, chất đốt). 
 

 
(210) 4-2014-00053 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A26.11.8 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

công nghệ ô tô Việt Nam  (VN) 

Số 335 Tam Trinh, phường Hoàng Văn 
Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện tử dùng cho ô tô, cụ thể: loa, đài, đầu đọc đĩa CD, VCD, máy 
nghe nhạc MP3. 
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(210) 4-2014-00054 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(591) xanh da trời 
(731) Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Phát triển Tài năng Việt   (VN) 

Đội 3, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo  

 

 
(210) 4-2014-00055 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH An Hòa  (VN) 

17 Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Xuất bản phẩm điện tử (có thể tải xuống được), sách điện tử, phần mềm đọc 

sách điện tử.  
 

Nhóm 35: Mua bán sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; đại lý phát hành sách, báo (có nội 
dung được phép lưu hành).  

 
Nhóm 41: Xuất bản sách, tạp chí. 

 

 
(210) 4-2014-00058 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và đầu tư Đồng 

Tân   (VN) 

29 đường ĐHT30, khu phố 4, phường 
Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-00059 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và đầu tư Đồng 

Tân   (VN) 

29 đường ĐHT30, khu phố 4, phường 
Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00060 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và đầu tư Đồng 

Tân    (VN) 

29 đường ĐHT30, khu phố 4, phường 
Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00061 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và đầu tư Đồng 

Tân    (VN) 

29 đường ĐHT30, khu phố 4, phường 
Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-00062 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và đầu tư Đồng 

Tân    (VN) 

29 đường ĐHT30, khu phố 4, phường 
Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-00063 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh nước biển, tím, 

vàng, nâu nhạt, xanh nhạt, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên TM Phương 

Chi   (VN) 

Ngã tư Quán Gái, xã Hưng Thịnh, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dung trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00064 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Xanh lá cây, xanh dương nhạt, xanh lam, 
xanh dương sẫm, vàng, đỏ, đen, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên TM Phương 

Chi    (VN) 

Ngã tư Quán Gái, xã Hưng Thịnh, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-00065 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 2.5.1; A2.5.24; 26.4.2; A26.11.8 
(591) Xanh dương đậm, vàng, xanh lá cây, 

hồng sẫm, xanh dương nhạt, nâu, nâu 
nhạt, đen, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên TM Phương 

Chi    (VN) 

Ngã tư Quán Gái, xã Hưng Thịnh, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00066 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12; 26.4.2 
(591) Hồng sẫm, đỏ, đen, nâu, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên TM Phương 

Chi    (VN) 

Ngã tư Quán Gái, xã Hưng Thịnh, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-00068 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.1.6; 2.9.19; 2.9.22 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương sẫm, hồng 

sẫm, hồng, ghi, trắng 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED    (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakam District,
Samutprakam Province, Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến; trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 
phẩm) khô và nấu chín; sữa và các sản phẩm chế biến từ sữa; các loại dầu ăn.  

 

 
(210) 4-2014-00070 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 5.7.24 
(591) Xanh hòa bình, xanh sẫm, kem, đỏ, tím, 

vàng, xanh lá cây, nâu nhạt, đen, trắng 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED    (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn District,
Samutprakarn Province, Thailand   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến; trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 
phẩm) khô và nấu chín; sữa và các sản phẩm chế biến từ sữa; các loại dầu ăn.  

 

 
(210) 4-2014-00071 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Đồng 

Nai    (VN) 

221 B quốc lộ 15, phường Tân Tiến, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00072 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 

Pháp Anh   (VN) 

Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-00073 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 

Pháp Anh   (VN) 

Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00074 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

thiết bị điện Việt Nhật   (VN) 

Số 103 phố Quang Trung, phường Phan 
Bội Châu, quận Hồng Bàng, thành phố 
Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng: đèn điện, đèn chiếu sáng, đèn led, đèn compact.  
 

 
(210) 4-2014-00075 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, xanh 
(731) Công ty TNHH Bánh Xe Xoay  

(VN) 

137/5A Lê Văn Sĩ, phường 13, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Lốp xe, săm xe, lốp hơi dùng cho xe đạp, xe máy, xe ô tô; miếng vá bằng cao 
su sửa lốp xe. 

 
 

(210) 4-2014-00076 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Bánh Xe Xoay  

(VN) 

137/5A Lê Văn Sĩ, phường 13, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 12: Lốp xe, săm xe, lốp hơi dùng cho xe đạp, xe máy, xe ô tô; miếng vá bằng cao 
su sửa lốp xe. 

 
 

(210) 4-2014-00077 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.17; A5.3.13; A5.3.15; 1.15.5 
(591) Vàng kim loại, xanh nước biển, xanh cửu 

long 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

VINPEARL  (VN) 

Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Bất động sản; sàn bất động sản; mua và bán bất động sản; quản lý bất động sản, 
tòa nhà căn hộ, văn phòng và khu mua sắm (bất động sản); cho thuê bất động sản, văn 
phòng, cửa hàng, gian hàng, quầy hàng và nhà ở. 

 

Nhóm 39: Du lịch; du lịch sinh thái; du lịch lữ hành; đại lý du lịch; tổ chức du lịch theo 
nhóm; vận tải hành khách. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng 
(resort); cho thuê hội trường hội nghị và phòng cưới. 

 
 

(210) 4-2014-00078 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư kinh 

doanh và dịch vụ toàn cầu 

VINGT  (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
Sinh Thái Vincom Village, phường Việt 
Hưng, quận, Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm làm đẹp; nước hoa; dầu gội đầu; xà phòng; 
nước hoa. 

 

Nhóm 16: Túi, hộp, bao và gói làm bằng giấy dùng để đựng mỹ phẩm.  
 

Nhóm 35: Bán lẻ và bán buôn mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm làm đẹp, nước hoa, dầu gội 
đầu, xà phòng, nước hoa; bán lẻ theo đơn đặt hàng qua bưu điện, thư điện tử hoặc mạng 
trực tuyến các sản phẩm nói trên; quảng cáo. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ thể dục, thể thao và phục hồi sức khỏe; dịch vụ phòng tập 
thể dục thể thao. 
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Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; thẩm mỹ viện; spa phục hồi sức khỏe; mát-xa làm 
đẹp; vật lý trị liệu; tắm hơi. 

 

 
(210) 4-2014-00079 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(591) Hồng 
(731) Công ty TNHH đầu tư kinh 

doanh và dịch vụ toàn cầu 

VINGT   (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
Sinh Thái Vincom Village, phường Việt 
Hưng, quận, Long Biên, thành phố Hà 
Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm làm đẹp; nước hoa; dầu gội đầu; xà phòng; 
nước hoa.  

 

Nhóm 16: Túi, hộp, bao và gói làm bằng giấy dùng để đựng mỹ phẩm.   
 

Nhóm 35: Bán lẻ và bán buôn mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm làm đẹp, nước hoa, dầu gội 
đầu, xà phòng, nước hoa; bán lẻ theo đơn đặt hàng qua bưu điện, thư điện tử hoặc mạng 
trực tuyến các sản phẩm nói trên; quảng cáo.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ thể dục, thể thao và phục hồi sức khỏe; dịch vụ phòng tập 
thể dục thể thao.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; thẩm mỹ viện; spa phục hồi sức khỏe; mát-xa làm 
đẹp; vật lý trị liệu; tắm hơi. 

 

 
(210) 4-2014-00084 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm ¸ 

Châu  (VN) 

Khu phố 1B, phường An Phú, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 

(511)   Nhóm 30: Mỳ ăn liền; phở ăn liền; cháo ăn liền; hủ tiếu ăn liền; hạt nêm; bột canh.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán), xuất nhập khẩu các sản phẩm như: mỳ ăn liền, phở ăn 
liền, cháo ăn liền, hủ tiếu ăn liền, hạt nêm, bột canh. 
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(210) 4-2014-00087 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thiên Thảo  (VN) 

Số 28, ngõ 178 Thái Hà, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-00090 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

§¨k TÝn  (VN) 

Số 67 thôn Đức Lễ A, xã Đức Mạnh, 
huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2014-00091 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) BAFNA PHARMACEUTICALS LTD  
(IN) 
299, Thambu Chetty street, Chennai 600 
001, India  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dành cho người. 

 
 

(210) 4-2014-00092 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) BAFNA PHARMACEUTICALS LTD  
(IN) 
299, Thambu Chetty street, Chennai 600 
001, India   

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dành cho người. 
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(210) 4-2014-00093 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) BAFNA PHARMACEUTICALS LTD  
(IN) 
299, Thambu Chetty street, Chennai 600 
001, India   

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dành cho người. 
 

 
(210) 4-2014-00094 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.1 
(731) POWER SENSES MARKETING SDN 

BHD   (MY) 
No. 7, Jalan Tiaj 2/8, Taman Industri 
Alam Jaya, Bandar Puncak Alam, 42300 
Selangor, Malaysia  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột ăn liền, cụ thể là, bột đậu ăn liền, bột yến mạch ăn liền; món tráng miệng 
[thuộc bánh kẹo]; thực phẩm được chế biến dưới dạng đồ ăn nhanh, cụ thể là, thực phẩm 
ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo.  

 
 

(210) 4-2014-00095 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A1.5.3; A25.3.3; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư Thống Nhất  (VN) 

Số 30 đường Bùi Khắc Nhất, khu đô thị 
Bình Minh, phường Đông Hương, thành 
phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã qua chế biến; thịt gia súc, gia cầm; rau củ quả đã qua chế biến 
(bảo quản, phơi khô, cấp đông). 

 

Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị, linh kiện điện tử viễn thông, nông lâm sản; mua 
bán thủy hải sản, động vật sống; mua bán ô tô và phụ tùng ô tô; mua bán vật liệu xây 
dựng, đồ ngũ kim, sơn, kính và các thiết bị khác trong xây dựng; xuất nhập khẩu nông, 
lâm sản. 

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; tư vấn bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa, lắp đặt các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông; 
giám sát các công trình. 
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Nhóm 39: Vận tải hành khách, hàng hóa. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; khách sạn; lưu trú ngắn ngày. 
 

 
(210) 4-2014-00096 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A1.5.3 
(591) Đỏ, xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư Thống Nhất  (VN) 

Số 30 đường Bùi Khắc Nhất, khu đô thị 
Bình Minh, phường Đông Hương, thành 
phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Rau củ quả tươi (chưa qua chế biến); hạt giống; cây giống. 
 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch (kinh doanh); chức năng văn phòng; tư 
vấn quản lý doanh nghiệp; tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; tư vấn đấu thầu. 

 

Nhóm 37: Khai thác khoáng sản. 
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 
 

Nhóm 42: Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; thiết kế 
công trình xây dựng; hoạt động đo đạc bản đồ; tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công 
trình; thẩm tra dự án; khảo sát xây dựng; nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, cụ 
thể là khảo sát, phân tích và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

 

Nhóm 44: Trồng trọt cụ thể là: trồng rừng, trồng cây ăn quả, trồng cây nông nghiệp, rau 
màu, trồng cây cà phê, cây cao su, trồng hoa, cây cảnh; chăn nuôi cụ thể là: gia súc, gia 
cầm, nuôi trồng thủy sản; khai thác thủy sản. 

 

 
(210) 4-2014-00097 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) B'IN MUSIC INTERNATIONAL 
LIMITED   (TW) 
2F., 6F., 7F., No. 12, Ln. 33, Guangfu S. 
Rd., Songshan Dist., Taipei City 10563, 
Taiwan  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ đặt trước vé cho buổi hòa nhạc; sản xuất phim trừ phim 
quảng cáo; dịch vụ lồng tiếng; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; dịch vụ hoạt náo 
viên; sản xuất các buổi biểu diễn ca nhạc trực tiếp; dịch vụ soạn nhạc. 
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(210) 4-2014-00098 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) HOMELAND HOUSEWARES, LLC  
(US) 
11755 Wilshire Blvd, Suite 1200, Los 
Angeles, California 90025 USA  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy chế biến thức ăn dùng điện, cụ thể là chế biến sinh tố, kem, bánh kẹo và 
món tráng miệng trên cơ sở trái cây.  

 
 

(210) 4-2014-00099 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.1 
(591) Nâu, ghi nhạt 
(731) SINGTEX INDUSTRIAL CO., LTD.  

(TW) 
No. 10, Wuquan 2nd Rd., Xinzhuang 
Dist., New Taipei City 24892, Taiwan  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 22: Lông vũ dùng cho bộ đồ giường; sợi các bon [sợi thô] dùng cho ngành dệt; sợi 
dệt [sợi thô]; sợi dệt dạng thô; bông dạng thô.  

 

Nhóm 23: Sợi; chỉ bằng chất dẻo dùng cho ngành dệt; sợi và chỉ đã xe; sợi và chỉ bằng 
bông; sợi và chỉ đàn hồi dùng trong ngành dệt; sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo.  

 

Nhóm 24: Vải dệt từ vật liệu đàn hồi; vải; vải sử dụng trong ngành dệt; jecxi [vải]; vải dệt 
kim; vải tơ nhân tạo.  

 

Nhóm 25: Quần áo; áo choàng ngoài; áo nịt len [trang phục]; áo nịt len thể thao; quần áo 
lót thấm mồ hôi; đồng phục. 

 

 
(210) 4-2014-00100 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) SINGTEX INDUSTRIAL CO., LTD.  
(TW) 
No. 10, Wuquan 2nd Rd., Xinzhuang 
Dist., New Taipei City 24892, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 22: Lông vũ dùng cho bộ đồ giường; sợi các bon [sợi thô] dùng cho ngành dệt; sợi 
dệt [sợi thô]; sợi dệt dạng thô; bông dạng thô.   

 

Nhóm 23: Sợi; chỉ bằng chất dẻo dùng cho ngành dệt, sợi và chỉ đã xe; sợi và chỉ bằng 
bông; sợi và chỉ đàn hồi dùng trong ngành dệt; sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo.   
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Nhóm 24: Vải dệt từ vật liệu đàn hồi; vải; vải sử dụng trong ngành dệt; jecxi [vải]; vải dệt 
kim; vải tơ nhân tạo.   

 

Nhóm 25: Quần áo; áo choàng ngoài; áo nịt len [trang phục]; áo nịt len thể thao; quần áo 
lót thấm mồ hôi; đồng phục. 

 

 
(210) 4-2014-00101 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) SINGTEX INDUSTRIAL CO., LTD.  
(TW) 
No. 10, Wuquan 2nd Rd., Xinzhuang 
Dist., New Taipei City 24892, Taiwan   

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 22: Lông vũ dùng cho bộ đồ giường; sợi các bon [sợi thô] dùng cho ngành dệt; sợi 
dệt [sợi thô]; sợi dệt dạng thô; bông dạng thô.   

 

Nhóm 23: Sợi; chỉ bằng chất dẻo dùng cho ngành dệt, sợi và chỉ đã xe; sợi và chỉ bằng 
bông; sợi và chỉ đàn hồi dùng trong ngành dệt; sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo.   

 

Nhóm 24: Vải dệt từ vật liệu đàn hồi; vải; vải sử dụng trong ngành dệt; jecxi [vải]; vải dệt 
kim; vải tơ nhân tạo.   

 

Nhóm 25: Quần áo; áo choàng ngoài; áo nịt len [trang phục]; áo nịt len thể thao; quần áo 
lót thấm mồ hôi; đồng phục. 

 

 
(210) 4-2014-00102 (220) 02.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 25.1.25; A26.4.24; A5.5.20; A5.3.13 
(731) Công ty TNHH thực phẩm 

HANSUNG  (VN) 

Thôn Thọ Am, xã Liên Ninh, huyện 
Thành Trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2014-00103 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp  (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm, vỏ cây dùng cho 
dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế.  
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(210) 4-2014-00104 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 18.1.23; A18.1.9 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Hải Hưng Nam Thắng  

(VN) 

224A/2 khu phố 1B, phường An Phú, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ô tô và phụ tùng xe ô tô; mua bán các loại phương tiện giao thông 
có động cơ và phụ tùng của chúng; mua bán dầu nhớt, chất phụ gia dùng cho xe ô tô và xe 
có động cơ khác.  

 

 
(210) 4-2014-00105 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 24.9.1; A5.3.15; 26.1.1; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Vua Vi 

Sinh  (VN) 

Số 1076 tổ 1, khóm 2, phường Cái Vồn, 
thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long  

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt 
cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân bón dùng trong nông nghiệp. 

 

Nhóm 05: Chất diệt nấm; chất diệt cỏ; chế phẩm diệt trừ động vật gây hại. 
 

 
(210) 4-2014-00106 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Ngô Xuyên Sơn  (VN) 

139/6 Lê Thiệt, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống giải khát không có cồn. 
 

 
(210) 4-2014-00107 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Trần Thị Hồng Hạnh  (VN) 

198/8C Quang Trung, phường Thanh 
Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 05: Dầu dùng để xoa bóp. 
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(210) 4-2014-00108 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.3; 3.7.19; A25.3.3 
(731) Công ty trách nhiệm hũu hạn 

sản xuất hàng tiêu dùng Bình 

Tân   (VN) 

1016A Hương Lộ 2; khu phố 6, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân: giày- dép, giày thể thao, giày đế phẳng, dép xốp.  
 

Nhóm 35: Mua bán giày dép, vải sợi dệt, hàng may sẵn.  
 

 
(210) 4-2014-00109 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thực phẩm và 

nước giải khát RITA  (VN) 

Số 30 Vsip, đường số 4, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 32: Nước giải khát. 
 

 
(210) 4-2014-00110 (220) 03.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) A26.4.24; A5.5.20; 26.13.25; A2.3.2 

(591) Vàng, trắng, đen 
(731) Nguyễn Thị Mai  (VN) 

50 Hoàng Qúy, phường Trần Nguyên 
Hãn, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng  

 

(511)   Nhóm 44: Chăm sóc sắc đẹp (Spa); phun xăm thẩm mỹ. 
 

 
(210) 4-2014-00111 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, cam 
(731) Công ty luật TNHH một thành 

viên Phạm Mạnh Hùng  (VN) 

151 (lầu 1) Đào Duy Anh, phường 9, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý.  
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
673 

(210) 4-2014-00113 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH International 

Food Master  (VN) 

Số 188, đường số 10, phường 09, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; phở-hủ tiếu ăn liền; bún ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền, các loại 
nước sốt gia vị.  

 
 

(210) 4-2014-00114 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 6.1.2 
(591) Xanh dương, nâu, xanh lá 
(731) Công ty TNHH MEGABUILD 

CONSTRUCTION & ENGINEERING  

(VN) 

18 Đồng Nai, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa; lắp đặt: xây dựng đối với công trình xây dựng dân cư với 1 
và 2 nhà ở, công trình dân cư với nhiều nhà ở; sửa chữa các công trình xây dựng, hệ thống 
cấp, thoát nước, lò sưởi và điểu hòa không khí; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và 
điều hòa không khí.    

 
 

(210) 4-2014-00115 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH International 

Food Master  (VN) 

Số 188 đường số 10, phường 09, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; phở hủ tiếu ăn liền; bún ăn liền miến ăn liền; cháo ăn liền, các loại 
nước sốt gia vị.  

 
 

(210) 4-2014-00116 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.4; 26.1.1; 6.1.2; 26.1.2 
(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ, đen, trắng, xanh 

đen 
(731) Nguyễn Quốc Huy  (VN) 

ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; hóa chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, 
thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); chất kích thích tăng trưởng cho cây 
trồng.  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
674 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, hóa chất dùng trong nông nghiệp, chất kích thích tăng 
trưởng cho cây trồng; mua bán thực phẩm.  

 

(210) 4-2014-00119 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.5.7; A3.5.24; A3.5.25 
(591) Xanh, trắng, vàng, đen, xám 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Phát  (VN) 

Lô F5, đường số 5, khu công nghiệp 
Thịnh Phát, tỉnh lộ 830, ấp 3, xã Lương 
Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại, hương xua đổi côn trùng.  

 

 
(210) 4-2014-00120 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(591) Vàng, cam, hồng, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Phát  (VN) 

Lô F5, đường số 5, khu công nghiệp 
Thịnh Phát, tỉnh lộ 830, ấp 3, xã Lương 
Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại, hương xua đuổi côn trùng. 
 

 
(210) 4-2014-00121 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.5; 26.1.1 
(591) Nâu, trắng, vàng, đỏ, cam 
(731) Công ty cổ phần Học viện ẩm 

thực Hà Nội  (VN) 

Số 439B, tổ 30, cụm 4, phường Nhật Tân, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh, tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; 
tư vấn tổ chức kinh doanh. 

 
Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; học viện [giáo dục]  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2014-00122 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.1 
(591) đỏ, nâu, xanh rêu 
(731) Hộ kinh doanh cửa hàng hoa 

RO SA RI NA  (VN) 

378 Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hoa tươi. 
 

 
(210) 4-2014-00123 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.3; 24.1.1; 26.1.2; 25.1.6; A7.1.11; 
A7.1.9; A6.19.16 

(591) Xanh dương, vàng, đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại sản xuất phân 

bón Lúa Vàng  (VN) 

51 đường 27, khu phố 3, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp. 
 

 
(210) 4-2014-00124 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 6.1.2; 5.7.3; 1.3.1; 3.7.16 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ, đen, trắng, xanh 

lá cây 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất phân bón Bình Minh  (VN) 

287 Nguyễn Bình, ấp 1, xã Phú Xuân, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp.  
 

 
(210) 4-2014-00125 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(591) Vàng, đen 
(731) Công ty TNHH Thiện Nông  (VN)

C1/3 ấp 3, xã Bình Lợi, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng trong nông nghiệp. 
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(210) 4-2014-00126 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10 
(591) Vàng, đen, cam 
(731) Công ty TNHH thương mại xây 

dựng Lê Bảo  (VN) 

287 Nguyễn Bình, xã Phú Xuân, huyện 
Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn. 
 

 
(210) 4-2014-00127 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.21; 5.7.6; A5.7.23; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, cam, vàng, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất hạt điều Windy  (VN) 

42/6 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã qua chế biến. 
 
 

(210) 4-2014-00129 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

phần mềm dầu khí Q.M    (VN) 

5 khu phố 2 Phan Đình Phùng, phường 
Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  
 
 

(210) 4-2014-00130 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

phần mềm dầu khí Q.M    (VN) 

5 Khu phố 2 Phan Đình Phùng, phường 
Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính đã được ghi.  
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(210) 4-2014-00131 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

phần mềm dầu khí Q.M    (VN) 

5 Khu phố 2 Phan Đình Phùng, phường 
Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính đã được ghi.  
 

 
(210) 4-2014-00132 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.23; 26.15.15; 26.13.25; 7.3.11 
(591) Đỏ, xanh, trắng 
(731) Công ty CP dịch vụ thương 

mại và xây dựng Địa ốc Kim 

Oanh  (VN) 

Lô J53, đường NE8, Mỹ Phước 3, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 36: Bán buôn (kinh doanh) bất động sản, quản lý bất động sản. 
 

 
(210) 4-2014-00133 (220) 03.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 2.1.11; 2.5.5; 5.7.1; 8.1.6; A11.3.4; 

A8.1.16 
(591) Nâu, trắng, đỏ, xanh, đen, vàng 
(731) Hộ kinh doanh Phùng Ngọc  (VN)

11/24 Chu Văn An, phường 1, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật; dầu bơ (dầu thực vật); mỡ động vật (ăn được). 
 

 
(210) 4-2014-00134 (220) 03.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 2.5.2; 2.5.5; 2.1.11 

(591) Trắng, đen, đỏ, xanh, vàng, hồng 
(731) Hộ kinh doanh Phùng Ngọc  (VN)

11/24 Chu Văn An, phường 1, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật; dầu bơ (dầu thực vật); mỡ động vật (ăn được).  
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(210) 4-2014-00135 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt   (VN) 

Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00136 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt   (VN) 

Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00137 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt   (VN) 

Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00138 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt   (VN) 

Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-00139 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt   (VN) 

Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2014-00140 (220) 03.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 26.4.3; 26.3.2 

(731) Công ty TNHH dịch vụ tư vấn 

quảng cáo AN DU  (VN) 

172 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế website; cài đặt phần mềm máy tính; thiết kế đồ họa; tư vấn kỹ thuật 
phần cứng máy tính; thiết kế tạo mẫu thời trang; thiết kế trang trí nội ngoại thất. 

 
 

(210) 4-2014-00141 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Đỗ Xuân Hoàn  (VN) 

Phòng 505, số 227 đường Nguyễn Ngọc 
Nại, phường Phương Mai, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Súng phun sơn, máy sơn, súng phun keo (hồ) dính dùng điện.  
 
 

(210) 4-2014-00142 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Đỗ Xuân Hoàn  (VN) 

Phòng 505, số 227 đường Nguyễn Ngọc 
Nại, phường Phương Mai, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Súng phun sơn, máy sơn, súng phun keo (hồ) dính đùng điện.  
 
 

(210) 4-2014-00143 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Đỗ Xuân Hoàn  (VN) 

Phòng 505, số 227 đường Nguyễn Ngọc 
Nại, phường phương Mai, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Súng phun sơn, máy sơn, súng phun keo (hồ) dính dùng điện.  
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
680 

(210) 4-2014-00145 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A26.4.24; 7.3.11 
(731) Trần Quốc Hùng  (VN) 

Phòng 505, số 227 đường Nguyễn Ngọc 
Nại, phường Phương Mai, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo, rượu mạnh, đồ uống có chứa cồn (trừ bia).  
 

 
(210) 4-2014-00146 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) SWANCOR IND. CO., LTD.   (TW) 

No. 9 Industry South 6 Road, Nantou 
City 54066, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Nhựa nhân tạo dạng thô; chất kết dính để gắn lại đồ vật bị vỡ; chất dính dùng 
trong công nghiệp; gluten không dùng trong văn phòng hoặc gia đình; gôm arabic dùng 
trong công nghiệp; nhựa acrylic dạng thô; nhựa epoxy dạng thô; silicon; chế phẩm để xử 
lý bề mặt vải, giấy, da, tác nhân hoá học hoạt động bề mặt; nhựa tổng hợp dạng thô. 

 

 
(210) 4-2014-00147 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; 25.7.17; 26.1.1; 3.1.16 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, đỏ, xám, hồng
(731) Cơ sở chế biến men rượu Phúc 

Hưng   (VN) 

Đội 9, xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, 
tỉnh Nam Định 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Men rượu. 
 

 
(210) 4-2014-00148 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 18.5.1; 1.15.23; 1.5.1 
(591) Trắng, vàng, xanh lam, xanh da trời, 

xanh lá mạ 
(731) Công ty cổ phần du lịch Se 

Asia  (VN) 

21 Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 39: Lữ hành nội địa; lữ hành quốc tế; vận chuyển hành khách bằng đường bộ; đại 
lý vận chuyển hành khách. 

 

 
(210) 4-2014-00149 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Nâu đất, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và đầu tư xây dựng Ngân Hà  

(VN) 

Số 29, phố Thái Phiên, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch dùng cho xây dựng; gạch (vật liệu chịu lửa); gạch vuông lát nền, không 
bằng kim loại, dùng cho xây dựng; gạch vuông ốp tường, không bằng kim loại, dùng cho 
xây dựng. 

 

 
(210) 4-2014-00150 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 25.5.25 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH HAVY Việt Nam  

(VN) 

664/139 Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2014-00155 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và đầu tư Đồng 

Tân  (VN) 

29 đường ĐHT30, khu phố 4, phường 
Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-00156 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và đầu tư Đồng 

Tân   (VN) 

29 đường ĐHT30, khu phố 4, phường 
Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00157 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và đầu tư Đồng 

Tân   (VN) 

29 đường ĐHT30, khu phố 4, phường 
Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00158 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và đầu tư Đồng 

Tân  (VN) 

29 đường ĐHT30, khu phố 4, phường 
Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-00159 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và đầu tư Đồng 

Tân   (VN) 

29 đường ĐHT30, khu phố 4, phường 
Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-00160 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 

Minh  (VN) 

A8, lô 19, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-00161 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 

Minh   (VN) 

A8, lô 19, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-00162 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 

Minh   (VN) 

A8, lô 19, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-00163 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 

Minh   (VN) 

A8, lô 19, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-00164 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 

Minh   (VN) 

A8, lô 19, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-00167 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 3.7.17; 2.9.12; 18.3.23 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Nguyễn Hòa Ân  (VN) 

Số 71, phố Lý Nam Đế, phường Cửa 
Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, dầu gội đầu, keo dưỡng tóc, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, sữa tắm.  

 

 
(210) 4-2014-00168 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 3.7.17; 2.9.12; 18.3.23 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Nguyễn Hòa Ân  (VN) 

Số 71, phố Lý Nam Đế, phường Cửa 
Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh mua bán: mỹ phẩm, dầu gội đầu, keo dưỡng tóc, kem dưỡng da, 

sữa rửa mặt, sữa tắm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, dụng cụ trang tiểm chăm sóc sắc 
đẹp, dụng cụ cắt tóc, thiết bị cho phòng mát-xa. 

 

 
(210) 4-2014-00169 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 18.3.23; 2.9.19; 3.7.17 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Nguyễn Hòa Ân  (VN) 

Số 71, phố Lý Nam Đế, phường Cửa 
Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo dạy nghề: cắt tóc, trang điểm, sơn sửa móng tay, chăm sóc sắc 

đẹp. 
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(210) 4-2014-00170 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

  

(591) Da cam, trắng 

(731) Trần Quốc Hùng  (VN) 

Phòng 505, số 227 đường Nguyễn Ngọc 

Nại, phường Phương Mai, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo, rượu mạnh, đồ uống có chứa cồn (trừ bia).  
 

 
(210) 4-2014-00171 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

(531) 1.5.1; A1.1.10; 20.7.1 

(591) Xanh dương, trắng 

(731) Công ty TNHH Đầu Tư và tư 

vấn giáo dục quốc tế Đại 

Dương   (VN) 

37 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Đại lý vé máy bay.  

 

Nhóm 41: Giảng dạy; dịch thuật; tư vấn du học. 
 

 
(210) 4-2014-00172 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20; A26.4.24 

(591) Tím sẫm, vàng đồng 

(731) Ngô Liên Hòa  (VN) 

1 Xuân Diệu, phường Quảng An, quận 

Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch, chức năng văn phòng.  
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(210) 4-2014-00173 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15; 2.9.14; A2.9.15; 26.1.2; 
A5.5.20; A5.5.21; 6.1.2; A6.3.5 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh nước biển, xanh 
da trời 

(731) Cơ sở sản xuất và phân phối 

nước uống tinh khiết 

DAKAWA  (VN) 

Số 4, Buôn Cư Mlim, xã Ea Kao, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 

 

 
(210) 4-2014-00175 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương đậm 
(731) Đài phát thanh và truyền 

hình tỉnh Hậu Giang  (VN) 

Số 01 Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố 
Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh và truyền hình,dịch vụ truyền hình cáp, dịch vụ truyền 

thông, cụ thể là truyền âm thanh và hình ảnh được ghi liên tục thông qua mạng Internet, 
mạng cáp quang, mạng vô tuyến, qua vệ tinh hoặc qua mạng đa phương tiện tương tác; 
dịch vụ truyền phát âm thanh và hình ảnh qua mạng Internet.  

 

 
(210) 4-2014-00176 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh, vàng, cam, trắng, nâu 
(731) Công ty TNHH đầu tư phát 

triển Quốc tế Văn Long  (VN) 

Số 15 Trung tâm Giao thương Quốc Tế, 
thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc 
Ninh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh snach (Bim bim).  
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(210) 4-2014-00177 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Đen, xanh, vàng 
(731) Nguyễn Kim Tiến  (VN) 

Số 3, khu tập thể nhạc vũ kịch Việt Nam, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện về văn hóa và giải trí. 
 

(210) 4-2014-00178 (220) 03.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 25.1.25; 3.7.6; A3.7.24 

(731) Công ty TNHH ROYAL SWANS (VN)

11/15B Phạm Hùng (Chánh Hưng cũ), 
phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 41: Nhiếp ảnh, quay phim đám cưới. 
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất, bao bì, đồ họa nghệ thuật. 
 

Nhóm 45: Lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ.  
 
 

(210) 4-2014-00179 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần rượu bia NGK 

Hà Nội   (VN) 

217 phố Bùi Xương Trạch, phường 
Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 
 
 

(210) 4-2014-00180 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.24; A26.11.12; 3.7.17 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) Ngô Đức Phương   (VN) 

Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông, khăn giấy, giấy vệ sinh.  
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(210) 4-2014-00182 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần OPPLE Việt 

Nam   (VN) 

Tầng 1, 2 nhà B2, tổ 54, khu dự án nhà ở 
Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; công tắc điện; 
aptomat; dây dẫn điện; ổn áp; bộ lưu điện. 

 

Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị điều hoà không khí; thiết bị 
khử mùi không khí; thiết bị cung cấp nước nóng lạnh; thiết bị lọc nước uống; hệ thống và 
thiết bị vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2014-00183 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 24.17.5 
(731) Công ty cổ phần BIBICA  (VN) 

443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2014-00187 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Lê Văn Bình  

(VN) 

ấp Phú Ninh, xã Song Phú, huyện Tam 
Bình, tỉnh Vĩnh Long 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán men nấu rượu.  
 

 
(210) 4-2014-00188 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ, ghi, trắng 
(731) Công ty TNHH cơ khí công 

nghiệp An Lộc Phát   (VN) 

Tổ dân phố Phúc Tiến, phường Biên 
Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy cán tôn; máy cán xà gồ; máy chấn vòm, chấn góc; thiết bị nâng hạ, cầu 
trục, cổng trục.  

 

 
(210) 4-2014-00189 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 18.3.2 
(591) Xanh nước biển đậm, xanh nước biển 

nhạt, đỏ 
(731) Công ty TNHH du lịch truyền 

thông thương mại và dịch vụ 

Phú Thiện  (VN) 

Tòa nhà Bến Thành TSC, 186 - 188 Lê 
Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; hãng thông tin thương mại; giới thiệu sản phẩm; 
trưng bày sản phẩm; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; tổ chức hội chợ thương mại cho mục 
đích bán hàng hoặc quảng cáo. 

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị; sắp xếp và tiến hành hội nghị; tổ chức và điều 
khiển hội thảo; sắp xếp và tiến hành hội thảo; tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn]; 
sắp xếp và tiến hành hội thảo [tập huấn]; dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ; dịch vụ cắm trại 
ngày nghỉ [giải trí]; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]. 

 

 
(210) 4-2014-00190 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1 
(591) Trắng, xanh dương, xanh dương nhạt, đen
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

du lịch và sự kiện Tín Việt  (VN)

6 Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 39: Du lịch; đại lý bán vé máy bay, vé tàu hỏa, vé xe; dịch vụ du lịch lữ hành nội 
địa; cho thuê xe có động cơ. 

 

Nhóm 41: Giáo dục đào tạo; tổ chức hội thảo, hội nghị. 
 

 
(210) 4-2014-00191 (220) 03.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 25.7.20; A26.4.24; 25.7.25 

(591) đen mờ, xám trắng 
(731) LOUIS VUITTON MALLETIER   (FR) 

2 rue du Pont-Neuf, F-75001 Paris, France 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt, kính râm, gọng kính đeo mắt, mắt kính; hộp đựng kính mắt; điện 
thoại, điện thoại di động, điện thoại thông minh, máy tính bảng kỹ thuật số, thiết bị kỹ 
thuật số trợ giúp cá nhân (PDA) và đầu máy mp3; phụ kiện cho điện thoại, điện thoại di 
động, điện thoại thông minh, máy tính bảng, thiết bị kỹ thuật số trợ giúp cá nhân (PDA) 
và đầu máy mp3, cụ thể là vỏ ốp lưng, vỏ bọc, dây/đai đeo cổ cho các thiết bị trên; túi và 
vỏ/bao dùng cho điện thoại di động và thiết bị điện thoại. 

 

Nhóm 14: Đồ trang sức; dụng cụ đo thời gian (đồng hồ), dây đồng hồ đeo tay, đồng hồ bỏ 
túi và đồng hồ đeo tay, hộp đựng đồng hồ. 

 
 

(210) 4-2014-00192 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24; 26.4.1; A26.11.12 
(591) Đen, ghi 
(731) BROS HOLDING LIMITED   (HK) 

Flat F-G, 6/F., Leader Industrial Centre, 
Phase II, 188-202 Texaco Road, Tsuen 
Wan, New Territories, Hong Kong  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ bằng xơ dừa; sợi và chỉ bằng bông; sợi và chỉ dùng để mạng; sợi và 
chỉ đàn hồi dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ thêu; sợi thủy tinh dùng trong ngành dệt; sợi 
và chỉ gai dầu; sợi và chỉ đay; sợi và chỉ lanh; sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo; sợi và chỉ để khâu; 
sợi bông đã xe; sợi và chỉ đã xe; len đã xe thành sợi; chỉ, sợi và chỉ len; sợi và chỉ len đã xe.  

 
 

(210) 4-2014-00193 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) BROS HOLDING LIMITED    (HK) 
Flat F-G, 6/F., Leader Industrial Centre, 
Phase II, 188-202 Texaco Road, Tsuen 
Wan, New Territories, Hong Kong   

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ bằng xơ dừa; sợi và chỉ bằng bông; sợi và chỉ dùng để mạng; sợi và 
chỉ đàn hồi dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ thêu; sợi thủy tinh dùng trong ngành dệt; sợi 
và chỉ gai dầu; sợi và chỉ đay; sợi và chỉ lanh; sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo; sợi và chỉ để khâu; 
sợi bông đã xe; sợi và chỉ đã xe; len đã xe thành sợi; chỉ, sợi và chỉ len; sợi và chỉ len đã xe.  

 
 

(210) 4-2014-00194 (220) 03.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 5.7.3; 26.1.2 

(591) Đen, vàng, nâu 
(731) Hộ kinh doanh Hải Nam  (VN) 

11A Cao Thắng, phường 2, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu. 

 
 

(210) 4-2014-00195 (220) 03.01.2014

  (441) 25.03.2014
(540) 

  

(531) 26.4.3
(591) Đỏ, đen, xanh nước biển đậm 
(731) Công ty TNHH Như Hương  (VN) 

543 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (cà phê, trà); đại lý thông tin thương 

mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; 
quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2014-00196 (220) 03.01.2014

  (441) 25.03.2014
(540) 

  

(591) Đỏ
(731) Hộ kinh doanh Hoàng Thiếu 

Tịnh  (VN) 

Số 81-83 đường Phó Đức Chính, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (ốc vít, ống dẫn dầu, ống thép); đại lý 

thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho 
mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2014-00197 (220) 03.01.2014

  (441) 25.03.2014
(540) 

 

(591) Đỏ
(731) Công ty TNHH xây dựng C.A.D  

(VN) 

220/26 Võ Duy Ninh, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây lát; xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; lắp đặt đường ống; 

tư vấn xây dựng. 
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(210) 4-2014-00198 (220) 03.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 2.5.2; 26.1.1; A1.1.10; 9.7.1; A9.7.11 

(591) Cam, đen 
(731) Hộ kinh doanh Vinh Quang An 

Đông  (VN) 

Số 214 Nguyễn Thiện Thuật, phường 3, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (nón, nón bảo hiểm, khẩu trang, áo 
mưa); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính 
các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2014-00199 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; A26.11.8; A26.11.9; 26.11.3 
(591) Xanh nước biển, đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần hóa chất 

công nghiệp Tân Long  (VN) 

Phòng 810, nhà 18 T2, chung cư Trung 
Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn nhai cho động vật; cá còn sống; quả tươi; hạt (ngũ cốc); hạt (hạt 
giống); động vật sống. 

 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (thực phẩm); tổ chức triển lãm cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, 
xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 
 

(210) 4-2014-00200 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh dương, xanh lá, đỏ 
(731) Công ty TNHH giống cây 

trồng Thuận Thành  (VN) 

58/45 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 17: Màng mỏng bằng chất dẻo, không dùng để bao gói; tấm phủ bằng chất dẻo 
dùng cho mục đích nông nghiệp; vật liệu tổng hợp để ngăn cản bức xạ nhiệt. 

 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (hạt giống rau quả, màng phủ đất 
nông nghiệp); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về về mặt hành 
chính các đơn đặt hàng. 
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(210) 4-2014-00201 (220) 03.01.2014 

 

 

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 3.7.8; 8.1.18 

(731) Giang Phụng Bình  (VN) 

182/37 Tuệ Tĩnh, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa đông; nước sữa lên men (đồ uống từ sữa); kem đánh dậy bọt; kem (sản 
phẩm sữa). 

 
 

(210) 4-2014-00202 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Không Gian  (VN) 

Cụm công nghiệp Hắc Dịch 1, xã Hắc 
Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu  

 

(511)   Nhóm 40: Hàn; mạ điện; mạ kim loại; tráng mạ thiếc; xử lý kim loại. 
 
 

(210) 4-2014-00203 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.9; 26.1.2; 26.4.3 
(731) Công ty TNHH Universal Food 

Creation  (VN) 

8/15 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; 
nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 
 

(210) 4-2014-00204 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.15 
(591) Đỏ, cam, xanh dương, trắng, xám, xanh 

nước biển, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Việt SYN  (VN) 

Số 157, đường Nguyễn Chí Thanh, khu 
phố 4, thị trấn Dương Minh Châu, huyện 
Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt; dầu động cơ; dầu nhiên liệu; dầu điezel; dầu mazut; xăng.  
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(210) 4-2014-00205 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A25.3.3 
(591) Xanh dương, cam, trắng, đen 
(731) GOLD ROAST (SINGAPORE) PTE 

LTD   (SG) 
14 Woodlands Link, Singapore 738739 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; sản phẩm làm từ ngũ cốc dạng thanh; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở ngũ cốc; bữa ăn điểm tâm làm từ ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2014-00206 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thép Thái 

Bình Dương  (VN) 

Đường số 1, khu công nghiệp Thanh 
Vinh, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 06: Thép các loại. 
 

 
(210) 4-2014-00208 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A11.3.4; 26.1.1 
(591) Nâu, vàng, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH Thiết Kế và Tiếp 

Thị Quốc Tế   (VN) 

184/4F Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, hương liệu cà phê.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn 
và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  

 

 
(210) 4-2014-00209 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH điện - điện tử 

Quan Do  (VN) 

78/17/8 Cống Lở, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc - thiết bị nén thủy lực, máy móc - thiết bị đo lường, máy 

móc - thiết bị điều khiển tự động hóa, máy móc - thiết bị và dụng cụ y khoa, máy móc - 

thiết bị xử lý môi trường; mua bán container (công-te-nơ). 
 

 
(210) 4-2014-00210 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.1.6; A26.11.12 

(731) Công ty TNHH nhựa Sáng Hưng  

(VN) 

ấp 4, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh 

Long An 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 21: Sản phẩm nhựa như: bình; hộp; thùng; rổ; sọt; giỏ (tất cả dùng cho mục đích 

gia dụng). 
 

 
(210) 4-2014-00211 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.15.9; 26.15.11 

(591) Cam, vàng, xanh dương, trắng 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ Phú 

Nhuận   (VN) 

78A Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tăng âm (ampli); đầu máy đọc phát kỹ thuật số; đầu máy hát karaoke; ống 

nói; bộ trộn âm; loa; máy thu hình (tivi); điện thoại; đầu thu và phát sóng kỹ thuật số; 

thiết bị ghi hình quan sát (camera); máy tính bảng; điện thoại di động; hệ thống điện thoại 

nội bộ (Intercom); đầu thu truyền hình Internet; đầu thu truyền hình cáp quang; dậy cáp 

có đầu cắm để thu truyền tín hiệu phục vụ cho ngành điện tử; hệ thống điều khiển tự động 

từ xa cho các thao tác công nghiệp; thiết bị điều khiển chiếu sáng từ xa; thiết bị điều 

khiển hệ thống âm thanh từ xa; phần mềm (chương trình) hát karaoke được ghi trên đĩa; 

phần mềm (chương trình) tìm kiếm bài hát trên điện thoại, máy tính có thể tải xuống 

được. 

 

Nhóm 41: Sản xuất băng đĩa nhạc.  

 

Nhóm 42: Thiết kế, lập trình và gia công các chương trình phần mềm. 
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(210) 4-2014-00212 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.3; 26.1.1; 5.13.4 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại - dịch vụ Đệ Nhất  

(VN) 

162/60/2 Trần Quang Diệu, phường An 
Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần 
Thơ  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu (rượu nếp được nấu, chưng cất theo kiểu nấu rượu đế nếp truyền thống). 
 

 
(210) 4-2014-00213 (220) 03.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A25.7.7; 26.1.1 
(591) Xanh dương, hồng, vàng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

thương mại tổng hợp Tràng 

Tiền  (VN) 

192 Quốc Bảo, thị trấn Văn Điển, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh. 
 

 
(210) 4-2014-00214 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.2; A26.3.6; 24.15.21; 26.4.9 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đen 
(731) Công ty cổ phần QH Plus  (VN) 

R1-34, Hưng Gia 5, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Các cấu kiện kim loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sắt - thép, kim loại màu, hợp kim, vật tư xây dựng; mua 
bán hàng trang trí nội thất; mua bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; mua 
bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô, xe có động cơ, mô tô, xe máy. 

 

Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại, công trình kỹ thuật dân dụng, công trình công nghiệp; 
giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng - công nghiệp; chuẩn bị 
mặt bằng. 

 

Nhóm 40: Gia công cơ khí; rèn, dập, ép và cán kim loại. 
 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc, nội - ngoại thất công trình; thiết kế xây dựng công trình dân 
dụng và công nghiệp. 
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(210) 4-2014-00217 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.4.3; 26.1.11; 26.7.25 
(591) Đỏ, đen, xanh dương, xám 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Nguyên 

Hoành  (VN) 

85 Quách Đình Bảo, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Trần nhà bằng kim loại. 
 

Nhóm 11: Thiết bị dùng cho bồn tắm; phụ kiện bồn tắm; bồn tắm; chậu rửa gắn cố định; 
bồn rửa; bệ xí vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2014-00218 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; A26.4.24; 26.2.7; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH sản xuất và xuất

nhập khẩu Hoàng Anh  (VN) 

Số 12, cụm 1, khu Trung, xã Xuân Đỉnh, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trang, bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; bông dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; thuốc đánh răng; hương/nhang; khăn giấy được tẩm, thấm ướt nước 
thơm mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-00219 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; A26.4.24; 26.2.7; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH sản xuất và xuất

nhập khẩu Hoàng Anh   (VN) 

Số 12, cụm 1, khu Trung, xã Xuân Đỉnh, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Bông dùng cho mục đích y tế; bông thấm hút; bông khử trùng; bông vô trùng; 
băng vệ sinh; băng dính dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-00220 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24; 26.4.1; 26.2.7; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH sản xuất và xuất 

nhập khẩu Hoàng Anh   (VN) 

Số 12, cụm 1, khu Trung, xã Xuân Đỉnh, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 08: Kéo xén (tông đơ) để cạo râu; hộp dao cạo; dao cạo dùng điện hoặc không 
dùng điện; lưỡi dao cạo; lưỡi cắt; bộ đồ ăn (dao, dĩa và thìa). 

 

Nhóm 11: Bật lửa ga; lò nướng bánh mỳ; túi khử trùng dùng một lần; máy sấy tóc; thiết bị 
lọc nước uống; thiết bị lọc khí ga. 

 

Nhóm 20: Hộp bao bì bằng chất dẻo; đồ chứa đựng không bằng kim loại (để lưu kho, vận 
chuyển); đồ chứa đựng, không bằng kim loại cho nhiên liệu lỏng; thân bàn chải; nắp chai 
không bằng kim loại; móc treo quần áo không bằng kim loại. 

 

Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; chỉ tơ nha khoa; miếng cọ rửa dùng cho nhà bếp; rổ dùng 
trong gia đình; thùng rác; đĩa ăn dùng một lần; que nhựa có gắn bông ở hai đầu dùng để 
vệ sinh tai (tăm bông). 

 
 

(210) 4-2014-00221 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ L.O.T.A.B.E.E  (VN) 

Thôn 1, xóm Trại, xã Tây Tựu, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn tắm, khăn lau mặt bằng vải. 
 

Nhóm 25: Đồ lót nữ; quần áo nữ; quần áo nam; quần áo nữ, váy; tất ngắn cổ, tất cao cổ. 
 
 

(210) 4-2014-00222 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ L.O.T.A.B.E.E   (VN) 

Thôn 1, xóm Trại, xã Tây Tựu, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 24: Khăn tắm, khăn lau mặt bằng vải.  
 

Nhóm 25: Đồ lót nữ; quần áo nữ; quần áo nam; quần áo nữ, váy; tất ngắn cổ, tất cao cổ. 
 
 

(210) 4-2014-00223 (220) 06.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 5.5.19; 26.1.1; A5.5.21; 1.15.23 

(591) Trắng, đen, cam, xám, xanh lá cây 
(731) Nguyễn Văn Phương  (VN) 

Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; giấy lau mặt.  
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(210) 4-2014-00224 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH xử lý môi 

trường Đức Khánh   (VN) 

Số 19A/5, khu phố Tân Phú 2, phường 
Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-00225 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH xử lý môi 

trường Đức Khánh   (VN) 

Số 19A/5, khu phố Tân Phú 2, phường 
Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2014-00226 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xử lý môi 

trường Đức Khánh  (VN) 

Số 19A/5, khu phố Tân Phú 2, phường 
Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2014-00227 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 2.1.22; 2.7.11; 25.1.6; A5.1.5 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ, xanh lá cây 
(731) Cơ sở trà Kim Loan  (VN) 

485 Phan Chu Trinh, phường An Sơn, 
thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
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(210) 4-2014-00229 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 25.1.6; 2.1.22; 2.7.11 
(591) Đỏ, đen, vàng, xanh lá cây, xanh dương, 

xanh nước biển 
(731) Cơ sở trà Kim Loan  (VN) 

485 Phan Chu Trinh, phường An Sơn, 
thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 

 
 

(210) 4-2014-00230 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) AKZO NOBEL COATINGS 

INTERNATIONAL B.V.   (NL) 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, The 
Netherlands 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; véc ni; sơn mài; chất pha loãng, chất tạo màu, tất cả là phụ gia cho sơn, 

véc ni hoặc sơn mài; chất bảo quản chống rỉ và chống hư hỏng gỗ; chế phẩm sơn lót; chất 
nhuộm màu cho gỗ. 

 
Nhóm 09: Chương trình máy tính; phần mềm máy tính; thiết bị phân tích màu sắc; thiết bị 
đo màu sắc; thiết bị hiển thị màu sắc. 

 
 

(210) 4-2014-00231 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) AKZO NOBEL COATINGS 

INTERNATIONAL B.V.   (NL) 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, The 
Netherlands  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; véc ni; sơn mài; chất pha loãng, chất tạo màu, tất cả là phụ gia cho sơn, 

véc ni hoặc sơn mài; chất bảo quản chống rỉ và chống hư hỏng gỗ; chế phẩm sơn lót; chất 
nhuộm màu cho gỗ.  
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(210) 4-2014-00232 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương đậm, đỏ 
(731) Công ty TNHH môi giới dịch vụ 

Tuấn Phương   (VN) 

111/12A Trung Mỹ Tây 2A, khu phố 4, 
phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép. 

 

 
(210) 4-2014-00233 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Một thành viên 

sản xuất thương mại Hiếu 

Hương  (VN) 

28 Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt dùng cho cá nhân (dùng điện), bếp nấu ăn. 
 

Nhóm 14: Đồng hồ báo thức. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quạt dùng cho cá nhân (dùng điện), bếp nấu ăn, đồng hồ báo thức. 
 

 
(210) 4-2014-00234 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Một thành viên 

sản xuất thương mại Hiếu 

Hương   (VN) 

28 Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt dùng cho cá nhân (dùng điện), bếp nấu ăn.  
 

Nhóm 14: Đồng hồ báo thức.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quạt dùng cho cá nhân (dùng điện), bếp nấu ăn, đồng hồ báo thức. 
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(210) 4-2014-00235 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Một thành viên 

sản xuất thương mại Hiếu 

Hương   (VN) 

28 Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Quạt dùng cho cá nhân (dùng điện), bếp nấu ăn.  
 

Nhóm 14: Đồng hồ báo thức.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quạt dùng cho cá nhân (dùng điện), bếp nấu ăn, đồng hồ báo thức. 
 

(210) 4-2014-00236 (220) 06.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 26.1.1 

(591) Xanh, đỏ, xám, trắng 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 

Khắc Hân  (VN) 

Xuân Tân, xã Xuân Sơn, huyện Châu 
Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 29: Chả lụa. 
 

 
(210) 4-2014-00237 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 1.3.1; 5.1.1; A6.3.14; A6.3.20 
(591) Xanh lam, xanh da trời, xanh lá cây, 

trắng 
(731) Hợp tác xã rau sạch Mỹ Hưng  

(VN) 

Tổ 5/2, thông Hưng Mỹ, xã Bình Triều, 
huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 31: Rau tươi. 
 

 
(210) 4-2014-00238 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 1.3.1; 6.1.2; 26.3.2 
(731) Hộ kinh doanh cơ sở Khánh 

Giang  (VN) 

ấp Lộc Tân, xã Lộc Hưng, huyện Trảng 
Bàng, tỉnh Tây Ninh 

 

(511)   Nhóm 29: Ruốc sấy. 
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(210) 4-2014-00239 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.17 
(591) Hồng, xanh dương đậm, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH Minh Long Hưng  

(VN) 

63/15B Lã Xuân Oai, tổ 2, khu phố 2, 
phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; bộ áo liền quần [quần áo]; quần lót trẻ em; quần tã lót 
của trẻ em bằng vải dệt; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; bộ quần áo; mũ trùm đầu; đồng phục. 

 

 
(210) 4-2014-00245 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.5.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

ngọc, trắng 
(731) SHENZHEN NILLKIN TECHNOLOGY 

CO., LTD.  (CN) 
2F, A9 BLDG, Guigu Dongli LC 
Technology Area, Guiyue Rd, Guanlan 
Zhangge Community, Longhua New 
District, Shenzhen, Guangdong, China 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại; điện thoại di động; sạc pin dùng cho điện thoại di động; bao của 
điện thoại di động; ốp lưng của điện thoại di động; pin điện thoại di động; máy tính xách 
tay; bao của máy tính xách tay. 

 
 

(210) 4-2014-00246 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Xanh lá, đỏ 
(731) Trần Văn Hanh  (VN) 

Tổ 2, ấp An Hòa, xã Thanh An, huyện 
Bình Long, tỉnh Bình Phước 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hoa tươi. 
 
 

(210) 4-2014-00247 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(591) Xanh lá, đỏ 
(731) Trần Văn Hanh  (VN) 

Tổ 2, ấp An Hòa, xã Thanh An, huyện 
Bình Long, tỉnh Bình Phước 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hoa tươi. 
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(210) 4-2014-00248 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Trần Văn Hanh  (VN) 

Tổ 2, ấp An Hòa, xã Thanh An, huyện 
Bình Long, tỉnh Bình Phước 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hoa tươi. 
 

 
(210) 4-2014-00249 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 24.17.5 
(731) COLE HAAN LLC  (US) 

45 West 18th Street, 3rd Floor, New 
York, NY10011, United States of 
America 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 18: Cặp đựng tài liệu; ví da đựng tiền; va li; hòm đựng; túi du lịch; ba lô; túi da; túi 
xách tay; ví tiền cầm tay của phụ nữ; túi đi chợ bằng da; ví đựng chìa khóa làm bằng da; 
ví đựng danh thiếp; ví đựng thẻ tín dụng; ví kẹp tiền (cái kẹp tiền); túi đựng chìa khóa; túi 
khoác vai; túi đựng hành lý; ví loại nhỏ dùng cho phụ nữ; túi đựng dùng cho môn thể dục 
dụng cụ; túi thể thao; túi đi biển; ví tiền loại bỏ túi; «. 

 

Nhóm 25: Quần áo dùng cho nam giới, phụ nữ và trẻ em; quần bò (jean); quần lót; quần 
lót bó sát vào mông; áo sơ mi; áo phông ngắn tay; áo quây bó sát phần trên cơ thể dùng 
cho phụ nữ; áo may ô; váy ngắn; tất ngắn; áo vét (trang phục); áo choàng ngoài; quần 
soóc; áo bờ lu; áo len dài tay; áo gi lê; áo váy; khăn quàng cổ; găng tay; khăn choàng vai 
và đầu của phụ nữ; bộ quần áo liền nhau; áo choàng không tay; quần áo đi mưa; quần áo 
trượt tuyết; quần áo bơi; quần áo lót; áo may ô dùng cho nam vận động viên; trang phục 
dệt kim; ca vát; đồ đi chân; giầy cao cổ (bốt); giầy; giầy đế mềm; giầy dùng cho phụ nữ; 
xăng đan và dép lê; đồ đội đầu; mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); mũ có vành.  

 

 
(210) 4-2014-00250 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển Như Phát   (VN) 

392 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 07: Phụ tùng xe hơi và xe máy, cụ thể là pít tông (piston), bu-gi, vòng bi.  
 

Nhóm 09: Phụ tùng xe hơi và xe máy, cụ thể là bình xạc (bộ tích điện), mạch tích hợp 
(IC) của xe, mô-bin lửa, chụp bu-gi.  
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(210) 4-2014-00251 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.9.1; A3.9.24; A3.9.2 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển Như Phát   (VN) 

392 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 07: Phụ tùng xe hơi và xe máy, cụ thể là pít tông (piston), bu-gi, vòng bi.  
 

Nhóm 09: Phụ tùng xe hơi và xe máy, cụ thể là bình xạc (bộ tích điện), mạch tích hợp 
(IC) của xe, mô-bin lửa, chụp bu-gi.   

 
 

(210) 4-2014-00252 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Vàng, đen 
(731) Hộ kinh doanh Ngân Hường  (VN)

Đường Mạc Thanh Đạm, khu phố Long 
Liên, thị trấn Long Điền, huyện Long 
Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ trang trí nội thất, tủ, bàn, ghế gỗ các loại.  
 
 

(210) 4-2014-00255 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm DETAPHAM   (VN) 

40B đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2014-00256 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm DETAPHAM   (VN) 

40B đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2014-00257 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 

thương mại Hải Phong  (VN) 

Số nhà 60, ngõ 142 đường Ngô Gia Tự, 
phường Việt Hưng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-00258 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.2; 3.7.16; A3.7.24
(591) Xanh, vàng 
(731) Công ty cổ phần du lịch xanh 

Nha Trang   (VN) 

44 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lộc 
Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2014-00259 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(591) Trắng, đen, xanh 
(731) Công ty cổ phần cơ điện Trần 

Phó  (VN) 

41 Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 06: Đầu cốt đồng; thanh cái đồng; dây dẹt đồng; ống đồng thuộc các kích cỡ; dây 
nhôm; vật liệu xây dựng bằng kim loại (building materials of metal); kẹp để nối cáp hoặc 
ống bằng kim loại (clips of metal for cables and pipes); ống dẫn bằng kim loại của trang 
bị thông gió và điều hoà không khí; ống dẫn bằng kim loại, dây cáp (wire rope).  

 

Nhóm 09: Các loại dây cáp điện; ruột đồng dây điện; dây điện trần; dây điện bọc thuộc 
các kích cỡ; công tắc điện; bộ chuyển mạch diện; dây điện trong bộ ngắt điện; bộ nối điện 
và dây điện trong bộ nối điện; phích cắm điện; ổ cắm điện; bộ nắn điện; cầu chì; mối nối 
cầu chì; chấn lưu (ballats); hộp cầu dao điện và hộp của bộ chuyển mạch điện; dụng cụ 
điều chỉnh dòng điện còn dư; rơle điện; hệ thống chuông báo động; bộ cảm biến điện; dây 
cáp điện không bằng kim loại; bộ nối cáp điện và ống dẫn điện của dây cáp điện và dây 
điện không làm bằng kim loại; bộ ngắt mạch điện; bộ lưu điện; tủ phân phối điện; biến 
thế điện; cáp truyền tín hiệu âm thanh và hình ảnh; dây điện dùng cho ngành viễn thông; 
dây điện đánh lửa tự động; dây điện dùng để nối mạch; cáp đồng trục; cáp báo động cháy; 
dây điện thoại và dây điện tiếp đất; cáp âm tần và cáp an toàn; cáp dùng cho ti vi; cáp 
truyền điện ở dạng điện áp cao, trung bình và thấp.  
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Nhóm 11: Đèn chiếu sáng dùng cho gia đình; đèn chiếu sáng dùng cho công trình; đèn 
chiếu sáng dùng cho trang trí; đèn điện; đèn trần (nhà); đèn điện dùng cho cây Noel; vỏ 
đèn; bóng đèn (lamp chimneys); chao đèn; giá đỡ chao đèn; bộ phận đốt dùng cho đèn; 
bóng đèn chiếu sáng; bóng đèn điện; máng đèn; đèn pha bỏ túi; đèn pin bỏ túi; đèn dạ 
quang để chiếu sáng; đèn nê- ông; đèn huỳnh quang; đèn com-pắc; thiết bị chiếu sáng cho 
phương tiện; thiết bị chiếu sáng cho, xe cộ; đèn chiếu sáng an toàn; đèn điện dạng chuỗi 
dùng để trang trí các buổi tiệc; đèn chiếu sáng dùng cho sân khấu; đèn ngủ dùng điện; 
đèn treo tường; đèn chiếu sáng dùng cho phanh xe; đèn lùi dùng cho ô tô; đèn chiếu sáng 
dùng khi phanh khẩn cấp; đèn điện dùng cho lễ hội; đèn chiếu sáng hồng ngoại; đèn chiếu 
sáng ngoại thất.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dây điện, cáp điện, phích cắm điện, ổ cắm điện và các loại 
công tắc, bộ đóng mạch điện, rơle điện, hộp nối đầu dây điện, bảng điều khiển điện, đầu 
nối cáp, kẹp nối cáp, ổn áp điện, biến áp điện, máy điều áp diện, máy báo mất điện, công 
tơ điện, bộ lưu điện, tủ phân phối điện, cầu dao tự động, thiết bị chiếu sáng; dịch vụ mua 
bán thiết bị chiếu sáng dùng cho gia đình, thiết bị chiếu sáng dùng cho công trình, thiết bị 
chiếu sáng dùng cho trang trí.  

 

 
(210) 4-2014-00260 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.8 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH thiết bị điện 

Cường Thành  (VN) 

16/44 Nguyễn Hữu Dật, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 09: ổ cắm điện, cầu dao, tủ điện, công tắc điện, đồng hồ điện. 
 

Nhóm 11: Bóng đèn, quạt điện, ấm đun nước dùng điện, đui đèn điện, lò vi sóng (thiết bị 
nấu nướng), thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (LED). 

 

 
(210) 4-2014-00261 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Sunny Inter Pharma   (VN) 

Số 39, ngách 82, ngõ 72, phố Tôn Thất 
Tùng, phường Khương Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-00262 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Sunny Inter Pharma   (VN) 

Số 39, ngách 82, ngõ 72, phố Tôn Thất 
Tùng, phường Khương Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00263 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Sunny Inter Pharma   (VN) 

Số 39, ngách 82, ngõ 72, phố Tôn Thất 
Tùng, phường Khương Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00264 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 5.3.20; 24.17.21; 24.17.15; 2.9.25 
(591) Đỏ, da cam, vàng, xanh lá cây, xanh 

sẫm, đen, trắng 
(731) Nghiêm Minh Hoàng   (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-00265 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Tín   (VN) 

26/66 Phố Ga, thị trấn Thường Tín, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00266 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Lưu Đình Thắng  (VN) 

Xóm 4, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00267 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.3; A1.1.10; 24.1.1; 25.1.6 
(591) Đỏ, vàng, xanh côban, xanh lá cây, đen, 

trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

VIETPRO   (VN) 

Số nhà 72, phố Phan Đình Phùng, 
phường Cẩm Thượng, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn (kinh doanh) thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, 

cá; buôn bán lương thực, thực phẩm, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, ngô, gạo, bột ngũ 
cốc, bột cá; buôn bán rau tươi, thực phẩm cho động vật, cây giống, hạt giống thực vật, hoa 
tự nhiên, quả tươi; quảng cáo thương mại.  
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(210) 4-2014-00268 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.2.1; 25.5.25; 2.7.10 
(591) Vàng, đỏ, tím, xanh dương, xanh nhạt, 

xanh lá cây, nâu nhạt, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 

Minh   (VN) 

A8, lô 19, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-00269 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thái Minh   (VN) 

Số 1C, tổ 36, cụm 5, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc miệng, 
trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm, kim 
tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm; mua 
bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, ca cao, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn 
chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược 
liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2014-00270 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 10.3.7; 24.9.1; A9.7.25; 26.13.25; A5.5.20
(591) Đỏ, xanh sẫm, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Nam   (VN) 

Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc miệng, 

trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm, kim 

tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm; mua 

bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, ca cao, sữa và các sản phẩm từ sữa, 

thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn 
chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược 

liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-00271 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

(531) A19.13.21; 25.1.6; 25.1.15; 2.9.22 

(591) Xanh sẫm, xanh nước biển, vàng, xanh lá 
cây, đỏ, tím, đen, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm UNESFRANCE   (VN) 

Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, phường 

Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố 

Hà Nội 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dung cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-00272 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Khánh   (VN) 

Lô D5A Tân Kiên - Bình Lợi, khu công 

nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, xà phòng, chất tẩy rửa 

không chứa thuốc.  
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(210) 4-2014-00273 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Khánh   (VN) 

Lô D5A Tân Kiên-Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.   

 
 

(210) 4-2014-00274 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Khánh   (VN) 

Lô D5A Tân Kiên - Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, bánh, kẹo, bột ngũ cốc.  
 
 

(210) 4-2014-00275 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Tuấn Huy   (VN) 

Số 30, phố Thanh Am, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ăn, khăn bỏ túi bằng giấy, khăn giấy ướt, giấy vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2014-00276 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.23; 26.1.2; 1.15.15 
(591) Vàng nhũ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

nông dược bản H Mông Sa Pa  

(VN) 

Tổ 9B, đường Điện Biên Phủ, thị trấn Sa 
Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc miệng 
dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00277 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công thương 

nghiệp Minh Hưng  (VN) 

527-529 Bình Thới, phường 10, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; chế phẩm vỗ béo cho động vật; thức ăn tăng lực dùng 
cho súc vật; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho gia cầm; thức ăn cho thủy sản. 

 
 

(210) 4-2014-00278 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.16; 3.7.21 
(591) Xanh lam, đỏ, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Đại Dương  

(VN) 

48/12 đường số 10, khu phố 7, phường 
Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); ống nói 
(micro); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số. 

 
 

(210) 4-2014-00279 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.16; 3.7.21 
(591) Xanh lam, đỏ, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Đại Dương  

(VN) 

48/12 đường số 10, khu phố 7, phường 
Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); ống nói 
(micro); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số. 
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(210) 4-2014-00280 (220) 06.01.2014

  (441) 25.03.2014

(540) 

  

(531) 3.7.16; 3.7.21

(591) Xanh lam, đỏ, trắng 

(731) Hộ kinh doanh Đại Dương  

(VN) 

48/12 đường số 10, khu phố 7, phường 

Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); ống nói 

(micro); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số. 
 

 
(210) 4-2014-00281 (220) 06.01.2014

  (441) 25.03.2014

(540) 

  

(531) 26.4.2

(591) Đỏ, ghi xám, đen, trắng 

(731) Công ty TNHH phát triển nhà 

Thiên Sơn Kiến   (VN) 

196/1/1 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2014-00282 (220) 06.01.2014

  (441) 25.03.2014

(540) 

 

(531) A25.7.6; 26.3.1; 24.5.7 

(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Thuận Nông Phát  

(VN) 

59A Đỗ Công Tường, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón và thuốc trừ sâu bọ, thuốc diệt cỏ (thuốc bảo vệ thực vật). 
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(210) 4-2014-00285 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 25.5.25; 25.3.1; A25.3.3 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, cam, trắng 

(731) Công ty cổ phần chế biến 

hàng xuất khẩu Long An   (VN)

81B quốc lộ 62, phường 2, thành phố 

Tân An, tỉnh Long An  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 31: Hàng nông sản như: hạt điều tươi, lạc (đậu phộng) tươi, lúa, ngô (bắp) tươi, hạt 

đậu tươi. 
 

 
(210) 4-2014-00286 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  

(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  

(KR) 
181, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, 

Seoul, Republic of Korea  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, phấn nền trang điểm; son môi; phấn bôi mí mắt; chế phẩm mỹ phẩm 
để chăm sóc da; nước thơm dùng cho da; phấn sáp dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu gội 

đầu; kem đánh răng; dầu gội cho động vật cảnh. 
 

 
(210) 4-2014-00288 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  

(731) Trịnh Đình Anh   (VN) 

Kim Văn, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; mua bán, xuất nhập khẩu: nguyên vật liệu ngành in, máy 

móc ngành in, giấy, mực trong ngành in.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết, kế bao bì; thiết kế kiểu dáng công nghiệp; thiết kế biểu tượng 

(logo); thiết kế bảng hiệu.  
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(210) 4-2014-00290 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 21.3.1; 24.1.1; 25.1.6; 3.1.1; 3.3.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, trắng
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy ảnh kỹ thuật số; máy nghe nhạc cầm tay; máy vi tính 
xách tay có thể mang theo; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, dùng cho 
điện thoại thông minh và dùng cho máy tính bảng; pin điện có thể nạp lại dược; thiết bị 
nạp ắc quy; bao da chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; vỏ chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho 
điện thoại thông minh và dùng cho máy tính bảng; máy tính bảng; bộ thu tín hiệu truyền 
hình; hệ thống âm thanh điện tử cụ thể là: bộ khuếch đại âm thanh (âm-li); hộp đổi tín 
hiệu cáp truyền hình kỹ thuật số; máy đọc đĩa DVD; đèn đi ốt phát quang (LED); màn 
hình (phần cứng máy vi tính); kính mắt ba chiều (3D); máy vi tính; máy in dùng cho máy 
vi tính; chất bán dẫn. 

 

 
(210) 4-2014-00291 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt   (VN) 

Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2014-00292 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 

Linh  (VN) 

B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ.  
 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, mỹ phẩm, thiết bị và dụng cụ y tế, hóa chất.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; tổ chức cuộc thi sắc đẹp.  
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
718 

Nhóm 42: Nghiên cứu mỹ phẩm; nghiên cứu sinh học.  
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ trang điểm; chăm sóc sức khoẻ; cho thuê thiết bị y tế; 
dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc.  

 
 

(210) 4-2014-00293 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.8; 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, đỏ 
(731) Phạm Thu Thủy  (VN) 

Số 4, ngõ 26, phố Giáp Nhị, phường Thịnh
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
 

 
(210) 4-2014-00294 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Tổng công ty Hàng không 

Việt Nam  (VN) 

Số 200 phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa máy bay. 
 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa và hành khách bằng đường hàng không; vận chuyển (vận tải) 
trên không; cho thuê máy bay; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ cho thuê kho 
bãi; dịch vụ vận tải mặt đất. 

 

Nhóm 41: Huấn luyện đội bay; huấn luyện cho nhân viên hàng không khác; dịch vụ đào 
tạo lao động hàng không.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hàng không. 
 

 
(210) 4-2014-00296 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(591) Xanh da trời, trắng 
(731) Bùi Huy Ân  (VN) 

Thôn Minh Châu, xã Kim Bình, thành 
phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Lá cửa cuốn bằng kim loại; cửa cuốn bằng kim loại; cửa bằng kim loại; cửa sổ 
nâng hạ bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại. 
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Nhóm 07: Thiết bị động cơ (mô tơ) nâng hạ cửa cuốn; thiết bị kéo rèm cửa bằng điện, 
thiết bị đóng cửa bằng điện; thiết bị mở cửa bằng điện, máy phát điện. 

 

Nhóm 09: Lưu điện cửa cuốn; khóa điện; thiết bị điều khiển từ xa dùng cho cửa cuốn; cửa 
quay tự động. 

 

 
(210) 4-2014-00297 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) GUANGZHOU RAYTON LIGHTING 
TECHNOLOGY CO., LTD   (CN) 
South Fengshen Road, Motor City, 
Huadu District, Guangzhou, Guangdong, 
China  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn; đèn chiếu sáng; ống dạ quang 
để chiếu sáng; đèn cho ô tô, đèn ô tô; thiết bị chiếu sáng cho xe cộ; đèn axetilen; hệ thống 
và thiết bị nấu nướng; đèn an toàn cho thợ mỏ; bộ chống lóa mắt cho ô tô [phụ kiện của 
đèn].  

 

(210) 4-2014-00298 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV đào tạo 

sản xuất thương mại LYONA 

LÊ  (VN) 

22 đường số 4, khu phố 4, phường Linh 
Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-00299 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.24 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

BIG ROLLERS  (VN) 

S64-1 Sky Garden 3, đường Phạm Văn 
Nghị, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2014-00300 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 
(591) Đỏ, nâu 
(731) Công ty TNHH Sunjin Vina  (VN)

Lô II - 11 khu công nghiệp Hố Nai, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thức ăn cho thủy sản.  
 

 
(210) 4-2014-00301 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.2.7; 26.4.3; 26.1.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Thái Thị Lệ Thuỷ  (VN) 

52/3 Nguyễn Khuyến, phường Vĩnh Hải, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 41: Dạy vẽ; dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo.  
 

 
(210) 4-2014-00302 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

§¨k TÝn  (VN) 

Số 67, thôn Đức Lễ A, xã Đức Mạnh, 
huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2014-00303 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần Xu Hướng 

Thời Trang  (VN) 

128 Điện Biên Phủ, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa: mua bán quần áo trẻ sơ sinh, giường cũi gỗ, ghế gỗ, xe 
nhún, khăn gạc, miếng lót chống thấm, máy hâm nóng bình sữa, dụng cụ hút sữa bằng 
tay.  
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(210) 4-2014-00304 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Hồng sen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Xu Hướng 

Thời Trang  (VN) 

128 Điện Biên Phủ, phường17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa: phụ kiện (bao gồm: giày dép, ba lô, túi xách, phụ kiện tóc 
như băng đô, kẹp, cột tóc).  

 

 
(210) 4-2014-00305 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, tím sẫm, trắng 
(731) Công ty cổ phần Xu Hướng 

Thời Trang  (VN) 

128 Điện Biên Phủ, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa: quần áo trẻ em.  
 

 
(210) 4-2014-00306 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.23; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, trắng, tím 
(731) Công ty cổ phần Xu Hướng 

Thời Trang  (VN) 

128 Điện Biên Phủ, phường17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hoá: quần áo cho bà bầu. 
 

 
(210) 4-2014-00307 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Đại Hàn  

(VN) 

A5/2C ấp 1, Nguyễn Cửu Phú, xã Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 11: ống dẫn khí, hệ thống và thiết bị điều hòa không khí thiết bị thông gió, quạt 
thông gió làm mát; ống gió (dạng ống xoắn) dùng cho điều hòa không khí, thiết bị làm 
lạnh công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2014-00308 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.3.1; 25.5.25 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Đại Hàn  

(VN) 

A5/2C ấp 1, Nguyễn Cửu Phú, xã Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc dầu; thiết bị lọc mùi tĩnh điện; thiết bị lọc bụi công nghiệp; thiết bị 

xử lý khí thải công nghiệp; hệ thống hút bụi và xử lý khí thải. 
 
 

(210) 4-2014-00309 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ đậm, trắng, xám 
(731) Nguyễn Thị Thu Hằng  (VN) 

119 Lê Quý Đôn, phường Tân An, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo bầu; áo khoác; váy; đầm; quần áo cho trẻ em.  

 
 

(210) 4-2014-00310 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(591) Nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và truyền thông IVN Việt 

Nam  (VN) 

Số 24 ngõ 1 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo socola; kem socola (kem lạnh). 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
723 

(210) 4-2014-00313 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 

Tòa nhà Vinamilk, số 10, đường Tân 
Trào, phường Tân Phú, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; sữa chua; pho mát; bột dinh dưỡng có chứa sữa (sữa 
là chủ yếu). 

 
 

(210) 4-2014-00314 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 

Tòa nhà Vinamilk, số 10, đường Tân 
Trào, phường Tân Phú, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; pho mát; sữa chua; bột dinh dưỡng có chứa sữa (sữa 
là chủ yếu). 

 
 

(210) 4-2014-00315 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thời trang mỹ phẩm LA LA  

(VN) 

Lầu 4, số 16/5 Đinh Tiên Hoàng, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giày dép thời trang.  
 
 

(210) 4-2014-00317 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.25; 2.9.1; A26.11.8 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

và thương mại An Phương  

(VN) 

Số 64 Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm của ngành tóc, cụ thể là: dầu gội, dầu xả, chế phẩm 
phục hồi tóc, thuốc nhuộm tóc, các chế phẩm hóa chất phục vụ chăm sóc tóc; mua bán 
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các dụng cụ ngành tóc, cụ thể là: kéo, lược, tông đơ, kẹp, máy làm tóc, ma-nơ-canh; mua 
bán mỹ phẩm, cụ thể là: đồ trang điểm, đồ dưỡng da, nước hoa, tinh dầu; mua bán chất 
tẩy rửa dùng trong gia đình, cụ thể là: nước rửa bát, dung dịch tẩy rửa.  

 
 

(210) 4-2014-00318 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.1 
(591) Xanh lam, trắng 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế 
phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt), chất làm mềm vải (dùng để 
giặt), chế phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm tẩy vết bẩn; chế phẩm khử mùi và làm mới 
dùng cho quần áo và vải; xà phòng; xà phòng làm chuội bóng vải; chế phẩm dùng để giặt 
quần áo và giặt vải bằng tay; hồ bột dùng để hồ vải khi giặt; chế phẩm để làm sạch, chế 
phẩm để làm bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm để mài. 

 
 

(210) 4-2014-00319 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Delta   (VN) 

871 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Cây và hoa tươi; sinh vật cảnh; cây giống; hạt giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: cây và hoa tươi, sinh vật cảnh, cây giống, 
hạt giống.  

 
 

(210) 4-2014-00320 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Vĩnh An  

(VN) 

Số nhà 01, tổ 01, phố Tân Thịnh, phường 
Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú 
Thọ  

(740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 
PARTNERS JSC.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc dùng cho người; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y 
tế. 
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(210) 4-2014-00321 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Vĩnh 

Phó   (VN) 

Khu Nhà Vườn, đồi Ong Vang, phường 
Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú 
Thọ  

(740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 
PARTNERS JSC.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc dùng cho người; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-00322 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Vĩnh 

Phó  (VN) 

Khu Nhà Vườn, đồi Ong Vang, phường 
Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú 
Thọ  

(740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 
PARTNERS JSC.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc dùng cho người; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-00323 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược Vĩnh 

Phó  (VN) 

Khu Nhà Vườn, đồi Ong Vang, phường 
Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú 
Thọ  

(740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 
PARTNERS JSC.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc dùng cho người; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-00324 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược Vĩnh 

Phó   (VN) 

Khu Nhà Vườn, đồi Ong Vang, phường 
Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú 
Thọ  

(740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 
PARTNERS JSC.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc dùng cho người; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-00325 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược Vĩnh 

Phó   (VN) 

Khu Nhà Vườn, đồi Ong Vang, phường 
Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

(740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 
PARTNERS JSC.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc dùng cho người; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2014-00326 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Vĩnh 

Phó   (VN) 

Khu Nhà Vườn, đồi Ong Vang, phường 
Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

(740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 
PARTNERS JSC.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc dùng cho người; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2014-00327 (220) 07.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 26.4.2 

(591) Kem nhạt, xanh đen 
(731) Công ty TNHH môi giới dịch vụ 

Tuấn Phương  (VN) 

111/12A Trung Mỹ Tây 2A, khu phố 4, 
phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo & giày dép. 
 
 

(210) 4-2014-00328 (220) 07.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 26.4.2 

(591) Xanh dương đậm, trắng, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH môi giới dịch vụ 

Tuấn Phương   (VN) 

111/12A Trung Mỹ Tây 2A, khu phố 4, 
phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo & giày dép. 
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(210) 4-2014-00329 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A26.11.7 
(591) Nâu, vàng nâu, xanh lá đậm, đỏ đậm, 

đen 
(731) Công ty TNHH môi giới dịch vụ 

Tuấn Phương   (VN) 

111/12A Trung Mỹ Tây 2A, khu phố 4, 
phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo & giày dép. 

 
 

(210) 4-2014-00330 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Xám đậm, xám nhạt 
(731) Công ty TNHH môi giới dịch vụ 

Tuấn Phương   (VN) 

111/12A Trung Mỹ Tây 2A, khu phố 4, 
phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép. 

 
 

(210) 4-2014-00331 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.1.4; 3.1.16; A5.3.15; 26.1.2; A5.3.13 
(591) Xanh rêu, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xây dựng 

Cọp Sinh Thái  (VN) 

286 đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hóa chất để bảo quản thực phẩm; chất bảo quản nông sản. 
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(210) 4-2014-00332 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.1.4; A5.3.15; 3.1.16; A5.3.13; 26.1.2 
(591) Xanh rêu, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xây dựng 

Cọp Sinh Thái   (VN) 

286 đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; hoá chất để bảo quản thực phẩm; chất bảo quản nông sản. 
 

 
(210) 4-2014-00333 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần Liên Sơn 

Thăng Long  (VN) 

Phòng 208 K9 khu đô thị Việt Hưng, 
phường Giang Biên, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Công-ten-nơ (container) bằng kim loại để chứa hàng hay vận chuyển, công-ten-
nơ nối bằng kim loại. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, công nghiệp.  

 
Nhóm 39: Vận tải; vận tải hạng nặng, vận tải công-ten-nơ (container). 

 

 
(210) 4-2014-00334 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.12; A1.1.2 
(591) Xanh, đỏ, đen 
(731) Đặng Thị Thanh Ngân   (VN) 

Số 21, nhà E, tập thể Trương Định, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các hàng hóa, cụ thể là: hóa chất tẩy trắng chất hữu 
cơ, hóa chất dùng trong công nghiệp, chất dính dùng trong công nghiệp, phân bón, sơn, 
vecni, thuốc nhuộm, chất bảo quản gỗ, mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm, kem 
mỹ phẩm, nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, kem làm trắng da, thuốc đánh răng, 
xà phòng, dầu công nghiệp, mỡ công nghiệp, chất bôi trơn (dầu nhờn), chất ăn kiêng dùng 
trong ngành y, dược phẩm, thực phẩm chức năng, chất trừ động vật có hại, vật liệu xây 
dựng bằng kim loại, hộp két đựng tiền an toàn, máy công cụ, máy bơm nước, bộ khởi 
động dùng cho động cơ và máy nổ, dao, dao cạo dùng điện, cái kéo, cái thìa, máy tính bỏ 
túi, mũ bảo hiểm, bàn phím máy vi tính, bộ nhớ máy ví tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, 
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máy vi tính, điện thoại di động, phụ kiện của điện thoại di động (bao gồm pin, sạc, tai 
nghe), ống nghe điện thoại, dây điện thoại, thiết bị thu hình, máy thu thanh, máy bán 
hàng tự động, thiết bị và dụng cụ làm răng, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, bao cao su, 
đệm lót cho mục đích y tế, thiết bị nha khoa, máy trợ thính, máy đo huyết áp, thiết bị làm 
lạnh không khí, tủ bày hàng đông lạnh, máy sấy khô không khí, thiết bị chiếu sáng, đèn 
chiếu sáng, bếp nấu dùng gas, bếp nấu dùng điện, lò vi sóng (thiết bị nấu nướng), động cơ 
cho xe máy, khung (sườn) xe đạp, xe máy, xe đạp, xe chở khách, xe ôtô con, xe đẩy trẻ 
em, vỏ bọc yên xe đạp hoặc xe máy, mô hình đồ chơi dùng cho trẻ em (mô hình xe cộ, 
mô hình lắp ghép, xe đồ chơi), đồ trang sức [đồ kim hoàn], đồng hồ đeo tay, đồng hồ, 
nhạc cụ điện tử, đàn viôlông, sáo tre, màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói, giấy, 
cao su thô hoặc bán thành phẩm, vật liệu nhồi bằng cao su hoặc chất dẻo, bao, túi nhỏ 
bằng da hoặc vải dệt để bao gói, gạch vuông ốp tường không bằng kim loại dùng cho xây 
dựng, gỗ bán gia công, tấm ván [gỗ dùng cho xây dựng], vật liệu xây dựng không bằng 
kim loại, bàn, ghế, tủ, rèm cửa bằng gỗ, bàn chải, dụng cụ nhà bếp không bằng kim loại 
quí, pha lê, thuỷ tinh dùng cho mục đích gia đình, sợi dệt, sợi chỉ bông, sợi chỉ tơ nhân 
tạo, vải trải giường, vải, quần áo, giầy dép, mũ nón, túi sách bằng da hoặc bằng vải, kim 
khâu, khoá kéo, thảm chùi chân (ở cửa), giấy dán tường, thảm chống trơn, thiết bị tập thể 
dục, thiết bị rèn luyện thể hình, dụng cụ thể thao như vợt bóng bàn, vợt cầu lông, lưới cầu 
lông, bóng tenis, quả bóng đá, thịt, cá đã được chế biến, trứng, sữa, cà phê hạt chưa chế 
biến, cà phê đã qua chế biến, chè, bánh kẹo, đồ gia vị, hoa quả tươi, rau tươi, thức ăn cho 
súc vật, đồ uống không chứa cồn, bia, nước có ga, nước ép trái cây, nước khoáng [đồ 
uống], nước sạch đóng bình, đồ uống có cồn (trừ bia), rượu gạo, rượu vang, diêm, thuốc 
lá, bật lửa dùng cho người hút thuốc. 

 

 
(210) 4-2014-00335 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 2.7.12; A10.3.11; A10.3.13 
(591) Xanh, đỏ, đen, trắng 
(731) Đặng Thị Thanh Ngân   (VN) 

Số 21, nhà E, tập thể Trương Định, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu hàng hóa, cụ thể là: hóa chất tẩy trắng chất hữu cơ, 

hóa chất dùng trong công nghiệp, chất dính dùng trong công nghiệp, phân bón, sơn, vecni, 
thuốc nhuộm, chất bảo quản gỗ, mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm, kem mỹ 
phẩm, nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, kem làm trắng da, thuốc đánh răng, xà 
phòng, dầu công nghiệp, mỡ công nghiệp, chất bôi trơn (dầu nhờn), chất ăn kiêng dùng 
trong ngành y, dược phẩm, thực phẩm chức năng, chất trừ động vật có hại, vật liệu xây 
dựng bằng kim loại, hộp két đựng tiền an toàn, máy công cụ, máy bơm nước, bộ khởi 
động dùng cho động cơ và máy nổ, dao, dao cạo dùng điện, cái kéo, cái thìa, máy tính bỏ 
túi, mũ bảo hiểm, bàn phím máy vi tính, bộ nhớ máy ví tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, 
máy vi tính, điện thoại di động, phụ kiện của điện thoại di động (bao gồm pin, sạc, tai 
nghe), ống nghe điện thoại, dây điện thoại, thiết bị thu hình, máy thu thanh, máy bán 
hàng tự động, thiết bị và dụng cụ làm răng, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, bao cao su, 
đệm lót cho mục đích y tế, thiết bị nha khoa, máy trợ thính, máy đo huyết áp, thiết bị làm 
lạnh không khí, tủ bày hàng đông lạnh, máy sấy khô không khí, thiết bị chiếu sáng, đèn 
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chiếu sáng, bếp nấu dùng gas, bếp nấu dùng điện, lò vi sóng (thiết bị nấu nướng), động cơ 
cho xe máy, khung (sườn) xe đạp, xe máy, xe đạp, xe chở khách, xe ôtô con, xe đẩy trẻ 
em, vỏ bọc yên xe đạp hoặc xe máy, mô hình đồ chơi dùng cho trẻ em (mô hình xe cộ, 
mô hình lắp ghép, xe đồ chơi), đồ trang sức [đồ kim hoàn], đồng hồ đeo tay, đồng hồ, 
nhạc cụ điện tử, đàn viôlông, sáo tre, màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói, giấy, 
cao su thô hoặc bán thành phẩm, vật liệu nhồi bằng cao su hoặc chất dẻo, bao, túi nhỏ 
bằng da hoặc vải dệt để bao gói, gạch vuông ốp tường không bằng kim loại dùng cho xây 
dựng, gỗ bán gia công, tấm ván [gỗ dùng cho xây dựng], vật liệu xây dựng không bằng 
kim loại, bàn, ghế, tủ, rèm cửa bằng gỗ, bàn chải, dụng cụ nhà bếp không bằng kim loại 
quí, pha lê, thuỷ tinh dùng cho mục đích gia đình, sợi dệt, sợi chỉ bông, sợi chỉ tơ nhân 
tạo, vải trải giường, vải, quần áo, giầy dép, mũ nón, túi sách bằng da hoặc bằng vải, kim 
khâu, khoá kéo, thảm chùi chân (ở cửa), giấy dán tường, thảm chống trơn, thiết bị tập thể 
dục, thiết bị rèn luyện thể hình, dụng cụ thể thao như vợt bóng bàn, vợt cầu lông, lưới cầu 
lông, bóng tenis, quả bóng đá, thịt, cá đã được chế biến, trứng, sữa, cà phê hạt chưa chế 
biến, cà phê đã qua chế biến, chè, bánh kẹo, đồ gia vị, hoa quả tươi, rau tươi, thức ăn cho 
súc vật, đồ uống không chứa cồn, bia, nước có ga, nước ép trái cây, nước khoáng [đồ 
uống], nước sạch đóng bình, đồ uống có cồn (trừ bia), rượu gạo, rượu vang, diêm, thuốc 
lá, bật lửa dùng cho người hút thuốc. 

 

 
(210) 4-2014-00336 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ thực phẩm Đại Thành  

(VN) 

363/50 Đất Mới, khu phố 5, phường Bình 
Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng thủy sản đã qua chế biến như: cá, mực, tôm các loại; 

mua bán nước uống. 
 

 
(210) 4-2014-00337 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 24.9.1; 26.2.7; 25.5.25 
(591) Vàng, vàng kim loại, nâu xám, đỏ đô 
(731) Công ty TNHH King Rice Vina  

(VN) 

41/6B Phan Văn Hớn, ấp Nam Lân, xã 
Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật. 
 

Nhóm 30: Gạo; bánh gạo; bánh mì. 
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(210) 4-2014-00338 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24 
(731) Công ty TNHH phụ tùng ô tô 

ACB  (VN) 

471 đường Trần Khát Chân, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: ô tô xe máy, phụ tùng ô tô, xe máy. 

 
 

(210) 4-2014-00339 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.24; A18.1.9; 18.1.23 
(731) Công ty TNHH phụ tùng ô tô 

ACB   (VN) 

471 đường Trần Khát Chân, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: ô tô xe máy, phụ tùng ô tô, xe máy. 

 
 

(210) 4-2014-00340 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH phụ tùng ô tô 

ACB   (VN) 

471 đường Trần Khát Chân, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: ô tô xe máy, phụ tùng ô tô, xe máy. 

 
 

(210) 4-2014-00341 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.24 
(731) Công ty TNHH phụ tùng ô tô 

ACB   (VN) 

471 đường Trần Khát Chân, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: ô tô, xe máy, phụ tùng ô tô, xe máy. 
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(210) 4-2014-00342 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.24; 26.1.2 
(731) Công ty TNHH phụ tùng ô tô 

ACB   (VN) 

471 đường Trần Khát Chân, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: ô tô, xe máy, phụ tùng ô tô, xe máy. 
 

 
(210) 4-2014-00343 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.1.4; 1.5.1 
(591) Xanh dương đậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Minh 

Hoà  (VN) 

Lô đất B2-4-4, khu công nghiệp Nam 
Thăng Long, xã Thụy Phương, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Van và ống bằng kim loại.  
 

Nhóm 20: Van nhựa. 
 

 
(210) 4-2014-00344 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại Phan Thị  (VN) 

Số 7, ngách 49, ngõ 1, phố Khâm Thiên, 
phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội, dầu xả, chế phẩm hấp dưỡng tóc, sữa tắm, các chế phẩm dưỡng tóc. 
 

 
(210) 4-2014-00345 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại Phan Thị   (VN) 

Số 7, ngách 49, ngõ 1, phố Khâm Thiên, 
phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội, dầu xả, chế phẩm hấp dưỡng tóc, sữa tắm, các chế phẩm dưỡng tóc. 
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(210) 4-2014-00346 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 24.15.1; 17.1.1 
(591) Vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

thông tin Đông Nam á  (VN) 

Phòng 112, tầng 11, tòa nhà Viglacera, 
xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm 
máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2014-00349 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; A11.1.6 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Lợi Bảo Đạt  (VN)

46 An Điềm, phường 10, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2014-00350 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 25.5.1; 16.3.17 
(731) NAKAZONO KAGAKU KABUSHIKI 

KAISHA   (JP) 
1 - 100, Kaminabe 2-chome, Higashi-ku, 
Kumamoto-shi, Kumamoto-ken, Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp 
dầu thơm; dịch vụ trị liệu; chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương; dịch vụ cấy tóc; 
dịch vụ cắt sửa móng tay; cho thuê máy móc và thiết bị dùng trong thẩm mỹ viện và thẩm 
mỹ viện tóc.   

 

 
(210) 4-2014-00352 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 18.3.21; 26.3.2 
(731) Công ty TNHH thương mại Tân 

Quy Long  (VN) 

7/2 hương lộ 45, phường Ngọc Hiệp, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
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(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê, bột yến mạch, bánh kẹo, đồ gia vị. 
 

Nhóm 35: Mua bán: yến sào, tổ yến đã qua sơ chế và đóng hộp (dùng làm thực phẩm), trà, 
cà phê, bánh kẹo, đồ gia vị. 

 
 

(210) 4-2014-00353 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.1; 26.1.2 
(591) Nâu đen, nâu 
(731) Công ty cổ phần 

VINACOMMODITIES  (VN) 

Phòng 03-11, tầng 3, khách sạn Sofitel 
Plaza, số 1 đường Thanh Niên, phường 
Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở cacao; 
đồ uống trên cơ sở sô cô la.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán các sản phẩm như cà phê, chè (trà), cacao, đồ uống trên 
cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở cacao, đồ uống trên cơ sở sô cô la.  

 

(210) 4-2014-00354 (220) 07.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) A3.4.4; 3.4.7; 26.1.1; 25.1.25 

(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh lam 
(731) Công ty cổ phần Suối Nghệ  

(VN) 

400 Lê Hồng Phong, phường Thắng 
Tam, thành phố Vũng Tàu  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tăng lực (không chứa cồn và không dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2014-00355 (220) 07.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 25.1.25; 3.7.17; 26.4.1 

(591) Trắng, xanh, đen 
(731) Công ty TNHH Vạn Phát Long  

(VN) 

54 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê 
Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 29: Chả lợn (chả heo); chả bò.  
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(210) 4-2014-00356 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A19.3.24; A5.1.12; 5.7.21; A5.1.5; A8.1.10
(591) Xanh lá mạ, trắng, xanh lá cây, vàng, 

xanh lá cây đậm, đỏ, nâu, cam, đen, vàng 
nhạt 

(731) Công ty TNHH Vĩnh Tiến  (VN) 

60A4, khu phố 1, phường Phú Tân, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh ngọt; bánh nướng; bánh qui; bánh qui giòn; bánh gạo. 
 
 

(210) 4-2014-00357 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.1.2; 26.13.25; 5.3.20
(591) Đen, xanh dương, nâu, xanh lá non, đỏ. 
(731) Hộ kinh doanh Đặng Thị Cẩm  

(VN) 

11/18 khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, 
thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Giá thể (đất hữu cơ được làm tơi, xốp) để trồng cây. 
 

Nhóm 11: Đèn diệt khuẩn. 
 

Nhóm 21: Thiết bị điện để thu hút và diệt côn trùng. 
 

Nhóm 31: Hạt giống; cây giống; cây cảnh (cây kiểng); hoa cảnh (hoa kiểng); hoa phong lan. 
 

 
(210) 4-2014-00358 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.8 
(591) Đen, trắng, cam, vàng, nâu đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Ngọc 

Phong   (VN) 

110/27/3 đường TTH07, khu phố 4, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng 
thực hiện. 

 

 
(210) 4-2014-00359 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

  

(591) Vàng nâu 
(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 

học dược NANOGEN  (VN) 

Lô I-5C, khu công nghệ cao, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 

Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; dược phẩm dùng cho người. 
 

 
(210) 4-2014-00370 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

  
(591) Vàng nâu 

(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 

học dược NANOGEN   (VN) 

Lô I-5C, khu công nghệ cao, phường 

Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 

Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; dược phẩm dùng cho người; thực 
phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế, thực phẩm cho 

em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật.  
 

 
(210) 4-2014-00371 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

  
(591) Đỏ 

(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 

học dược NANOGEN   (VN) 

Lô I-5C, khu công nghệ cao, phường 

Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 

Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; dược phẩm dùng cho người; thực 

phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế, thực phẩm cho 
em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật.  
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(210) 4-2014-00372 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(591) Vàng 
(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 

học dược NANOGEN   (VN) 

Lô I-5C, khu công nghệ cao, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; dược phẩm dùng cho người; thực 
phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế, thực phẩm cho 
em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật.  

 

 
(210) 4-2014-00373 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 

học dược NANOGEN   (VN) 

Lô I-5C, khu công nghệ cao, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; dược phẩm dùng cho người; thực 
phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế, thực phẩm cho 
em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật.  

 
 

(210) 4-2014-00374 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Vàng, đen 
(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 

học dược NANOGEN   (VN) 

Lô I-5C, khu công nghệ cao, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; dược phẩm dùng cho người; thực 
phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế, thực phẩm cho 
em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật.  

 

 
(210) 4-2014-00375 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Xanh lá đậm 
(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 

học dược NANOGEN   (VN) 

Lô I-5C, khu công nghệ cao, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh  
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; dược phẩm dùng cho người; thực 
phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế, thực phẩm cho 

em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật.  
 

 
(210) 4-2014-00376 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

  
(591) Xanh biển 

(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 

học dược NANOGEN  (VN) 

Lô l-5C, khu công nghệ cao, phường 

Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; dược phẩm dùng cho người; thực 
phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế, thực phẩm cho 

em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật. 
 

 
(210) 4-2014-00377 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 

học dược NANOGEN  (VN) 

Lô l-5C, khu công nghệ cao, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 

Chí Minh   
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; dược phẩm dùng cho người; thực 

phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế, thực phẩm cho 
em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật. 

 

 
(210) 4-2014-00378 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

  

(591) Xanh biển 
(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 

học dược NANOGEN   (VN) 

Lô l-5C, khu công nghệ cao, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 

Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; dược phẩm dùng cho người. 
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(210) 4-2014-00379 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AGIMEXPHARM   (VN) 

Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00380 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm  (VN) 

Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00381 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Fulink Việt 

Nam   (VN) 

Số 96, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
740 

(210) 4-2014-00382 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Fulink Việt 

Nam   (VN) 

Số 96, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-00383 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần Fulink Việt 

Nam   (VN) 

Số 96, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-00384 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Fulink Việt 

Nam   (VN) 

Số 96, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-00385 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần Fulink Việt 

Nam     (VN) 

Số 96, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00386 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Fulink Việt 

Nam   (VN) 

Số 96, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-00387 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Fulink Việt 

Nam   (VN) 

Số 96, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-00388 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Fulink Việt 

Nam   (VN) 

Số 96, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-00389 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23; 26.3.4 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thái Minh   (VN) 

Số 1C, tổ 36, cụm 5, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc miệng, 
trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm, kim 
tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm; mua 
bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
đầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, ca cao, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn 
chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược 
liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-00390 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.6; 2.7.12; 2.7.10 
(591) Vàng, da cam, xanh nhạt, nâu nhạt, vàng 

nhạt, tím nhạt, hồng sẫm, đỏ, ghi, đen, trắng
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại LAVIT   (VN) 

Số 8/3 ngõ 72 phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-00391 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 3.11.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh nhạt, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Kim 

Long   (VN) 

Lô số 2, khu A tập thể Liên Cơ quan - Từ 
Liêm, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00392 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 5.5.16; A5.5.21 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Phạm Quang Tuấn   (VN) 

Phòng 30, tầng 2, nhà A1, khu tập thể 
Dệt 8/3, phường Quỳnh Mai, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh mua bán bia, rượu, thuốc lá, chè, cà phê, bánh kẹo, thực phẩm chức 
năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; xuất nhập khẩu bia, rượu, thuốc lá, chè, cà 
phê, bánh kẹo; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-00393 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Võ Minh Trang   (VN) 

Số 63, đường Tản Đà, phường 10, quận 
05, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Dao, thìa, đĩa ăn, kéo bằng inox.  
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(210) 4-2014-00394 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Võ Minh Trang   (VN) 

Số 63, đường Tản Đà, phường 10, quận 
05, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp bằng inox như: nồi, xoong, chảo, cặp lồng, phin cà phê, ấm 
đun nước (tất cả đều không dùng điện).  

 
 

(210) 4-2014-00395 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH vàng bạc đá 

quý Phúc Thiện  (VN) 

Số 100 Phạm Ngọc Thạch, phường Trung 
Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng bạc, đồ trang sức, đá quý. 
 
 

(210) 4-2014-00396 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH vàng bạc đá 

quý Phúc Thiện   (VN) 

Số 100 Phạm Ngọc Thạch, phường Trung 
Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng bạc, đồ trang sức, đá quý. 
 
 

(210) 4-2014-00397 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH vàng bạc đá 

quý Phúc Thiện   (VN) 

Số 100 Phạm Ngọc Thạch, phường Trung 
Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng bạc, đồ trang sức, đá quý. 
 

 
(210) 4-2014-00398 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH vàng bạc đá 

quý Phúc Thiện   (VN) 

Số 100 Phạm Ngọc Thạch, phường Trung 
Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng bạc, đồ trang sức, đá quý. 
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(210) 4-2014-00399 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) NUSCIENCE CORPORATION   (US) 
3102 Business Center Parkway, 
Lancaster, CA 93535, USA  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, thực phẩm cho em bé, thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế, chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, chất bổ sung protein dùng cho ăn 
kiêng, chất bổ sung dinh dưỡng, khoáng chất bổ sung cho thực phẩm, chế phẩm vitamin, 
enzyme dùng cho mục đích y tế, axit amin dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-00400 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Nam Cường SAlGON   (VN) 

131 Hùng Vương, phường 4, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; thực phẩm bổ dưỡng 
dùng trong ngành y.  

 

 
(210) 4-2014-00401 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 3.2.1; A3.2.24 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại - dịch vụ Việt 

Thắng   (VN) 

Cụm công nghiệp Eadar, huyện Eakar, 
tỉnh Đăklăk  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân các loại: ủng, giầy, dép.  
 
 

(210) 4-2014-00402 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA  (JP) 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, 
Japan  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 12: Xe máy; xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; xe tay ga; xe tay 
ga có ba bánh và các bộ phận hợp thành của chúng, cụ thể là bánh xe, lốp xe, bình đựng 

nhiên liệu, ghế ngồi, tấm phủ phía trước cho xe cộ, tấm phủ cạnh bên cho xe cộ, khung 

xe, tấm phủ thân cho xe cộ, giảm xóc, hộp đựng hành lý, kính chắn gió, chắn bùn, gương 
chiếu hậu, đệm chống va đập, tay lái, tấm bảo vệ chân dùng khi sử dụng xe cộ, tất cả dùng 

cho phương tiện giao thông trên bộ. 
 
 

(210) 4-2014-00403 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 7.3.2 
(591) Xanh da trời, lam sẫm, trắng 

(731) Công ty cổ phần AUSTDOOR 

Miền Bắc  (VN) 

Đường D3, khu công nghiệp Phố Nối A, 

xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng 

Yên 
 

(511)   Nhóm 06: Các loại cửa bằng kim loại: cửa cuốn, cửa sổ, cửa đi, vách ngăn bằng kim loại, 

khung của vách kính lớn cho các tòa nhà cao tầng bằng hợp kim nhôm, cửa và vách bằng 
kim loại; khung cửa bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại của tất cả các sản phẩm kể 

trên. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: cửa nhựa; cửa đi; kính dùng cho xây dựng; kính 

ngăn dùng cho xây dựng; kính tấm dùng cho cửa sổ, xây dựng; kính an toàn; kính màu 
dùng cho cửa sổ; cửa kính màu; vách ngăn bằng nhựa. 

 

 
(210) 4-2014-00404 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4; 26.4.9; 7.3.2 

(591) Xanh da trời, lam sẫm, trắng 

(731) Công ty cổ phần AUSTDOOR 

Miền Bắc   (VN) 

Đường D3, khu công nghiệp Phố Nối A, 

xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng 
Yên 

 

(511)   Nhóm 06: Các loại cửa bằng kim loại: cửa cuốn, cửa sổ; cửa đi, vách ngăn bằng kim loại; 
khung của vách kính lớn cho các tòa nhà cao tầng bằng hợp kim nhôm; cửa và vách bằng 

kim loại; khung cửa bằng kim loại; phu kiện bằng kim loại của tất cả các sản phẩm kể 
trên. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: cửa nhựa; cửa đi; kính dùng cho xây dựng; kinh 
ngăn dùng cho xây dựng; kính tấm dùng cho cửa sổ, xây dựng; kính an toàn, kính màu 

dùng cho cửa sổ; cửa kính màu; vách ngăn bằng nhựa. 
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(210) 4-2014-00405 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.1; 14.5.23; 14.5.21 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Trường Thiên Bảo  

(VN) 

Số 6 đường số 5A, cư xá Bình Thới, 

phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 06: Khóa; then ổ khóa; vòng cho ổ khóa; chìa khóa; vòng đeo chìa (tất cả đều làm 

bằng kim loại).  

 

Nhóm 12: Phụ kiện xe gắn máy như: ốp bảo vệ và trang trí cho thân xe, cốp xe, yếm 

(bửng) và chắn bùn của xe.  
 

 
(210) 4-2014-00406 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

(531) 9.9.1; A9.9.5; 26.1.1 

(591) Trắng, đỏ, hồng, tím, vàng, xanh lá cây, 

xanh dương, xanh đen, xanh dương đậm 

(731) Huỳnh Hữu Phúc  (VN) 

100/23 Đinh Tiên Hoàng, phường 1, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 41: Dạy hát; dạy múa; dạy nhạc; đào tạo múa hát cho nhân viên các công ty dự thi. 
 

 
(210) 4-2014-00407 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ và đầu tư NAOMI  (VN) 

11/13 Trần Văn Thành, phường 8, quận 

8, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ quán ăn nhanh.  
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(210) 4-2014-00408 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; A26.11.8; A5.3.13 
(731) Công ty TNHH Liên Minh Thời 

Trang   (VN) 

Cao ốc Bình Minh lầu 5, phòng 10, 
đường Lương Định Của, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn; giày (ủng) bảo hộ lao động; mặt nạ bảo 
hộ lao động; mũ bảo hộ của thợ hàn; quần áo bảo hộ lao động; kính bảo hộ. 

 

Nhóm 25: áo thun; tất ngắn cổ; tất cao cổ; tạp dề (trang phục); đồng phục. 
 
 

(210) 4-2014-00409 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dược Unipha   (VN) 

38/10 Nguyễn Giản Thanh, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-00410 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung ương VIDIPHA  (VN) 

184/2 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-00411 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung Ương VIDIPHA   (VN) 

184/2 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2014-00412 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 5.5.19; A5.5.22; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng nhạt 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Hữu Nghị   (VN) 

Số 122 phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội. 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kẹo; bánh trứng; bánh hạnh nhân [bánh nướng]; thực phẩm 
giàu tinh bột; tinh dầu dùng cho thực phẩm [trừ tinh dầu ete và dầu tinh dầu]; bạc hà cho 
kẹo bánh; bột làm bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2014-00413 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 25.1.25; 26.4.2; A8.1.16 
(591) Nâu, vàng kim, trắng 
(731) GFA GLOBAL CORP.   (VG) 

Arawak Chambers, Sea Meadow House, 
Blackburne Highway, P.O. Box 173, 
Road Town, Tortola, British Virgin 
Islands  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh, bánh ngọt, bánh xăng-đuých, bánh quế.  
 

Nhóm 32: Bia, đồ uống không cồn, chế phẩm dùng để pha đồ uống.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ nhượng quyền thương mại, bao gồm cả dịch vụ tư vấn nhượng quyền 
thương mại và dịch vụ hỗ trợ kinh doanh nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực thực 
phẩm và đồ uống, bán lẻ thực phẩm và đồ uống (không do chủ đơn chuẩn bị và chế biến); 
kiốt, cửa hàng hay cửa hiệu bán thực phẩm và đồ uống (không do chủ đơn chuẩn bị và chế 
biến). 

 

Nhóm 39: Đóng gói hàng hoá, đóng gói thực phẩm và đồ uống.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê, kiốt, cửa hàng hay cửa hiệu bán thực phẩm và 
đồ uống (do chủ đơn tự chuẩn bị và chế biến), cung cấp thực phẩm và đồ uống đem về (do 
chủ đơn tự chuẩn bị và chế biến tại nhà hàng ăn uống), cung cấp thực phẩm và đồ uống 
(do chủ đơn tự chuẩn bị và chế biến tại nhà hàng ăn uống). 

 

(210) 4-2014-00414 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH Mỹ Linh  (VN) 

19/9E Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Quí, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; chuyên chở bằng xe tải; vận chuyển hàng hóa; dịch vụ 

chuyển nhà. 
 

 
(210) 4-2014-00415 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

  

(591) Xanh dương đậm 

(731) Công ty TNHH Thiên Phú  (VN) 

279/7, ấp Quy Long, xã Thạnh Mỹ, 

huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; chất tẩy rửa, đánh bóng; chất chống đổ mồ hôi (chế phẩm 

vệ sinh thân thể). 
 

 
(210) 4-2014-00416 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

(531) A5.3.15; 26.11.1 

(591) Xanh dương, xanh lá cây 

(731) Công ty cổ phần thức ăn A NO 

VA  (VN) 

Cụm công nghiệp tập đoàn ANOVA, ấp 

4, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh 

Long An 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thức ăn gia cầm; thức ăn cho thủy sản.  
 

 
(210) 4-2014-00418 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

  

(731) Công ty cổ phần chế biến 

kinh doanh lương thực thực 

phẩm Hà Nội   (VN) 

67A Trương Định, phường Trương Định, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống); nước giải khát có ga và không 

có ga; nước ép hoa quả không chứa cồn; xi rô dùng cho đồ uống; bia. 
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(210) 4-2014-00419 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 3.13.1; A3.13.24; 26.7.25 
(591) Đen, trắng, xanh ngọc, xanh cổ vịt, xanh 

tím than 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại Phương Anh  (VN) 

45/3 Lương Ngọc Quyến, phường 13, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; cặp sách; va li; ba lô; ví.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 

 
(210) 4-2014-00420 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Chế biến 

Kinh doanh Lương thực Thực 

phẩm Hà Nội   (VN) 

67A Trương Định, phường Trương Định, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống); nước giải khát có ga và không 
có ga; đồ uống không chứa cồn; xi rô dùng cho đồ uống; bia.  

 

Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống hoa quả có cồn. 
 
 

(210) 4-2014-00421 (220) 07.01.2014 

 

 

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 26.13.1; 26.3.23; 1.15.5 

(591) Đen, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty cổ phần Bông Sen   (VN)

117-123 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
 

 
(210) 4-2014-00422 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sam   (VN) 

93 đường số 55, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ nấm bệnh cho cây trồng (dùng để trừ bệnh đạo ôn, khô vằn, bạc lá 
lem lép hạt trên cây lúa; thán thư trên cây xoài, cây ớt; mốc sương trên cây cà chua; phấn 
trắng trên cây nho, rỉ sắt trên cây cà phê, mốc sương, sương mai trên cây khoai tây; đốm 
lá trên cây đậu đỗ); thuốc trừ sâu nhện (dùng để diệt trừ tất cả các loại sâu, nhện phá hoại 
cây trồng), thuốc trừ ốc (dùng để trừ ốc bươu vàng, ốc sên); thuốc trừ cỏ (dùng để diệt trừ 
tất cả cảc loại cỏ hại cây trồng). 

 

 
(210) 4-2014-00423 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sam   (VN) 

93 đường số 55, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón lá; phân bón gốc; phân tưới rễ. 

 

 
(210) 4-2014-00424 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A17.2.2; 26.5.1 
(731) ESONIEE INTERNATIONAL CO., 

LTD  (TW) 
No.929, Yuan Tsao Rd. Yuan Lin Chen, 
Chung Hua Shien, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; quần áo ngủ; quần áo bơi; yếm; miếng lót nâng ngực; quần đùi; áo 

gi-lê; quần áo bó; áo nịt ngực; áo len dài tay. 
 

 
(210) 4-2014-00425 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) GIONEE COMMUNICATION 
EQUIPMENT CO., LTD. SHENZHEN  
(CN) 
21/F Times Technology Building, 
No.7028 Avenue Shennan, Futian 
District, Shenzhen, 518040, P.R. China 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại; điện thoại di động; thiết bị sạc cho pin điện; màn hình video; vỏ 
hộp loa; tai nghe; máy ảnh [chụp ảnh]; hệ thống phòng trộm, chạy điện; đồng hồ chấm 
công [thiết bị ghi thời gian]; máy vi tính. 
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(210) 4-2014-00426 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 3.3.3; 6.1.2; 5.1.1; A6.19.13 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, 

xanh lá cây đậm, xanh dương, đen, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Đỗ 

Hoàng Chương   (VN) 

636 Trần Phú, phường Lộc Tiến, thành 
phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà, trà ướp hương, cà phê.  
 

 
(210) 4-2014-00427 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm, xanh 

nước biển, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ Nhật Cường Phát  (VN) 

11B, đường Phạm Quý Thích, phường 
Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2014-00428 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đồ uống Việt  

(VN) 

B100 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có chứa cồn (trừ bia); anit (rượu mùi); rượu rum. 
 

 
(210) 4-2014-00429 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đồ uống Việt  

(VN) 

B100 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có chứa cồn (trừ bia); anit (rượu mùi); rượu rum. 
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(210) 4-2014-00430 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 6.1.2; 26.1.2 
(731) Công ty TNHH thương mại Hào 

Khảng  (VN) 

10/43 Mai Xuân Thưởng, phường 1, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn: thực phẩm chức năng, quần áo thể thao, dây câu cá, mồi câu cá giả, 
cần câu cá, thức ăn cho cá, bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2014-00431 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.9 
(731) Công ty TNHH thời trang KOS  

(VN) 

42/34 Nguyễn Đình Khơi, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn: vali, ba lô, cặp da, túi xách da, bóp ví da, bao da điện thoại, bao da 
máy tính bảng, dây nịt da, móc khóa da, túi chống sốc laptop. 

 

 
(210) 4-2014-00432 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại xây 

dựng và du lịch Hà Nội  (VN) 

4A-4B ngõ Bảo Khánh, phường Hàng 
Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn.  
 
 

(210) 4-2014-00433 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 3.13.1; A25.7.7; A25.7.6; A25.7.8 
(591) Vàng, xanh, tím, đen 
(731) Công ty TNHH VICKYDINH Quốc 

TẾ  (VN) 

Số nhà 57B phố Phạm Hồng Thái, 
phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt, kính áp tròng.  
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(210) 4-2014-00434 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; 1.15.23; A24.17.11 
(591) Xanh mạ non, xanh lá cây đậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm 

Tuyết Quỳnh  (VN) 

Số 23, ngõ 81 phố Trung Kính, phường 
Trung Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ chăm sóc sức khỏe (dịch vụ spa), 
dịch vụ tắm hơi, tắm nóng.  

 
 

(210) 4-2014-00435 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) VIGBHA HEALTHCARE PVT. LTD  
(IN) 
Flat No. S-2 Gemini Rahul Apartment, 
No.16, Rangarajapuram, 2nd Street, 
Kodambakkam, Chennai 600- 024, India

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
 
 

(210) 4-2014-00436 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần y dược 3T  (VN)

Số 74 Yên Lạc, phường Vĩnh Tuy, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2014-00437 (220) 08.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (731) HORY CORPORATION  (JP) 

2-9-11, Tomioka, Koto-ku, Tokyo, Japan

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng cho dàn giáo bằng kim loại; bộ ghép nối bằng kim loại cho 
dàn giáo; bộ ghép nối bằng kim loại cho xà dầm; hệ thống cốp pha bằng kim loại; tay vịn 
bằng kim loại dùng cho dàn giáo; tấm đỡ ngón chân bằng kim loại dùng cho dàn giáo; 
ống bằng kim loại dùng cho dàn giáo; dầm kim loại dùng cho dàn giáo; tấm đỡ bàn chân 
bằng kim loại dùng cho dàn giáo; bu-lông kiểu bản lề bằng kim loại dùng cho dàn giáo; 
mỏ neo cắm vào tường bằng kim loại dùng cho dàn giáo. 
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(210) 4-2014-00438 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A3.13.6 
(591) Đen, đỏ 
(731) Nguyễn Thị Hạ Uyên  (VN) 

Số 08, đường Nguyễn Thái Bình, phường 
4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo váy; váy; áo khoác trùm đầu; quần áo ngủ; mũ. 
 

 
(210) 4-2014-00439 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phát Huy  (VN) 

Khu 4, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân 
Lộc, tỉnh Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa; đồ uống trên cơ sở sữa (sữa là chủ yếu). 
 

 
(210) 4-2014-00441 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 1.5.1; 26.1.1 
(591) Trắng, vàng, cam, xanh lá cây, xanh da 

trời, đen 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Phong 

Phó  (VN) 

Khu 4, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân 
Lộc, tỉnh Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột; tinh bột sắn; bột sắn; bột mì; bột làm bánh ngọt; tinh bột cho thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-00442 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A3.9.4; A1.5.3 
(591) Xanh dương, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH Tài Tiến  (VN) 

F228, đường Võ Thị Sáu, phường Thống 
Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ thu gom và vận chuyển chất thải; dịch vụ hậu cần cảng nội địa 
(logistics). 

 

 
(210) 4-2014-00444 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Hùng Duyên  

(VN) 

5/1, KP 1, phường Tân Hiệp, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trứng gia cầm.  

 

 
(210) 4-2014-00445 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A5.11.5; A26.11.12; 26.2.7 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh lá cây, xanh 

dương, nâu 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thực phẩm ánh Nhi  (VN) 

Số 38, tổ 2, ấp 2, xã Sông Trầu, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Bò khô; ruốc bông (chà bông) nấm; bò viên nấm; mứt gừng.  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo dẻo nấm. 
 

 
(210) 4-2014-00446 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.3.23 
(731) Công ty TNHH nội thất C.O.T  

(VN) 

Số 80 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Luật Cộng Đồng (CMW 
LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 20: Tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; đồ gỗ nội thất như 

ghế gỗ; giường; tủ đựng quần áo, tủ đựng nhiều ngăn kéo; giá đồ đạc; đỗ gỗ mỹ thuật.  
 

Nhóm 42: Thiết kế đồ nội thất; thiết kế trang trí nội thất.  
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(210) 4-2014-00447 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.23 
(731) Công ty TNHH nội thất C.O.T (VN)

Số 80 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Luật Cộng Đồng (CMW 
LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 20: Tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; đồ gỗ nội thất như 
ghế gỗ; giường; tủ đựng quần áo, tủ đựng nhiều ngăn kéo; giá đồ đạc; đồ gỗ mỹ thuật.  

 

Nhóm 42: Thiết kế đồ nội thất; thiết kế trang trí nội thất.  
 

 
(210) 4-2014-00448 (220) 08.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 26.4.1; A26.11.12; 26.11.3; 26.13.25 

(591) Xanh dương, da cam, trắng 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Thành Tâm  (VN) 

62/1A Trương Công Định, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-00449 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.16; A5.5.21 
(591) Vàng, đen, đỏ, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Trần Kiếm 

Thành  (VN) 

700 - 704 Nguuyễn Chí Thanh, phường 
4, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại đồ vật thờ cúng như: tượng phật, tủ thờ, lư đồng, đỉnh đồng, 
tượng bằng đồng.  

 

 
(210) 4-2014-00450 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần trung tâm y 

khoa Nét Vạn Phúc  (VN) 

282 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; trung tâm chăm sóc sức khỏe; bệnh viện; dịch vụ trợ giúp 
y tế; dịch vụ vật lý trị liệu; dịch vụ y tế từ xa. 
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(210) 4-2014-00452 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH APPAREL FAR 

EASTERN (VIETNAM)   (VN) 

Số 46 đại lộ Tự Do, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); váy; tất (đồ đi chân); giày; đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2014-00455 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.1.6 
(591) Đỏ, đen, trắng, xanh lam, ngọc thạch, 

xám 
(731) Công ty TNHH Y M E VINA  (VN) 

45 đường Yersin, phường Hiệp Thành, 
thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ may (gia công may mặc như: quần áo, trang phục).  
 

 
(210) 4-2014-00456 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.3; 26.4.3; A11.1.6 
(591) Ngọc thạch, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư Châu 

Long  (VN) 

80 Trương Công Định, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Định giá bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất 
động sản; cho thuê bất động sản.  

 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn); đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn.  
 

Nhóm 45: Lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ.  
 

 
(210) 4-2014-00457 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.5 
(591) Xanh dương, xanh lục, cam, đỏ đậm 
(731) Công ty cổ phần đầu tư DOHA  

(VN) 

602 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; áo sơ mi; váy; giày; áo khoác ngoài; quần dài.  
 

Nhóm 28: Búp bê; đồ chơi.  
 

Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; cá đóng hộp.  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ đen; gia vị; sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]. 
 

Nhóm 33: Rượu vodka; rượu vang; rượu mạnh, rượu cồn; rượu etylic; đồ uống có cồn.   
 

 
(210) 4-2014-00459 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.14; 25.1.25 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Hộ kinh doanh Hoa Cỏ May  

(VN) 

420/8 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho người: săn sóc da mặt, thẩm mỹ.  

 

 
(210) 4-2014-00460 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại kỹ 

thuật Minh Đăng  (VN) 

546/36 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: băng tải cao su, băng tải PVC, băng tải PU, dây curoa, đai truyền 

động; mua bán các loại máy móc và thiết bị công nghiệp như: máy tách màu, máy làm 
bánh.  

 

 
(210) 4-2014-00461 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A25.3.3; 26.4.2 
(591) Trắng, lam sẫm 
(731) Công ty SUDIA Bình Dương  

(VN) 

Lô 03, khu công nghiệp Việt Hương, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ may (gia công may mặc như: quần áo, trang phục).  
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(210) 4-2014-00462 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 1.5.1 
(591) Lam sẫm, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Đông Thái  (VN) 

Kho 2, Lô O, đường số 10, khu công 
nghiệp Sóng Thần 1, huyện Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 20: Đệm lò xo; nệm, đệm.  
 

 
(210) 4-2014-00463 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.1.2; A17.2.2; 24.13.1 
(591) Xanh da trời, nâu đỏ, xanh lá cây, xám, 

trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Chí Anh Thành Tâm  (VN) 

136A Cống Lở, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại máy móc và thiết bị y tế.  
 

Nhóm 37: Sửa chữa máy móc, thiết bị y tế.  
 

 
(210) 4-2014-00464 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.16; 26.1.2; 1.15.15 
(591) Hồng, đỏ, xanh thổ, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Hạnh Phước  

(VN) 

D13/16 ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước (đồ uống).  
 

 
(210) 4-2014-00465 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15 
(591) Xanh lam, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại A.M.I  (VN) 

51/13 đường TA 32, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; keo/hồ/chất dính dùng trong công 
nghiệp.  

 
 

(210) 4-2014-00466 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.1.6 
(591) Đỏ, đen, trắng, xanh dương, xanh lá cây, 

xám 
(731) Công ty TNHH JME VINA  (VN) 

549/11 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp 
Thành, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ may (gia công may mặc như: quần áo, trang phục).  
 
 

(210) 4-2014-00469 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần năng lượng 

gas Miền Trung   (VN) 

Tầng 2, 107B Phan Thanh, phường Thạc 
Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ sang chiết, nạp ga.  
 
 

(210) 4-2014-00470 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.5.1; 9.1.10; A19.3.4; 26.1.6; 20.5.16 
(591) Vàng, vàng nhạt, trắng, hồng, hồng nhạt, 

da cam, da cam nhạt, đỏ, xanh nước 
biển, xanh nước biển nhạt, nâu, nâu nhạt, 
đen nhạt 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Dầu Khí Toàn Cầu  (VN) 

Tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần 
Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ quản lý chi trả thẻ quà tặng bằng máy cà thẻ; dịch vụ thẻ trả tiền và thẻ 
thanh toán bằng điện tử; dịch vụ cung cấp thẻ quà tặng (dịch vụ tài chính); dịch vụ chuyển 
tiền bằng điện tử; dịch vụ thanh toán điện tử; dịch vụ thẻ tín dụng. 
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(210) 4-2014-00471 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.1; 26.4.4; A24.15.7 
(591) Xanh cô ban, đen 
(731) Công ty TNHH đầu tư phát 

triển AQUAVIE  (VN) 

Xóm 1, thôn Thượng, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy gia công gỗ; máy cưa; máy bào; máy khoan; máy phay; máy đục lỗ mộng; 
máy cắt. 

 

 
(210) 4-2014-00472 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, cam 
(731) Công ty TNHH đầu tư phát 

triển AQUAVIE   (VN) 

Xóm 1, thôn Thượng, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy gia công gỗ; máy cưa; máy bào; máy khoan; máy phay; máy đục lỗ mộng; 
máy cắt. 

 

(210) 4-2014-00473 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH đầu tư phát 

triển AQUAVIE   (VN) 

Xóm 1, thôn Thượng, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy gia công gỗ; máy cưa; máy bào; máy khoan; máy phay; máy đục lỗ mộng; 
máy cắt. 

 

 
(210) 4-2014-00474 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1 
(591) Cam, đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH đầu tư phát 

triển AQUAVIE   (VN) 

Xóm 1, thôn Thượng, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy gia công gỗ; máy cưa; máy bào; máy khoan; máy phay; máy đục lỗ mộng; 
máy cắt. 
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(210) 4-2014-00475 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.4; A26.4.24 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư phát 

triển AQUAVIE   (VN) 

Xóm 1, thôn Thượng, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy gia công gỗ; máy cưa; máy bào; máy khoan; máy phay; máy đục lỗ mộng; 
máy cắt. 

 

 
(210) 4-2014-00476 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.7.25; 26.4.4; A26.11.9 
(591) Xanh da trời, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH đầu tư phát 

triển AQUAVIE   (VN) 

Xóm 1, thôn Thượng, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy gia công gỗ; máy cưa; máy bào; máy khoan; máy phay; máy đục lỗ mộng; 
máy cắt. 

 

 
(210) 4-2014-00477 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Tạ Duy Phương  (VN) 

Khu tập thể XNSX chuối xuất khẩu, phố 
Phú Bình, phường Phong Châu, thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; dầu gội đầu; phấn rôm; bột giặt; nước hoa; xà phòng.  
 

 
(210) 4-2014-00478 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(731) Lê Văn Nghĩa  (VN) 

Số nhà 31, đường Trần Thị Nam, phường 
Trường Thi, thành phố Thanh Hoá, tỉnh 
Thanh Hoá 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện (phương tiện giao thông).  
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu xe đạp, xe đạp điện và phụ tùng xe đạp xe đạp điện 
bao gồm: khung xe, xăm, lốp, xích, vành, nan hoa, yên, phanh, bàn đạp ghi đông (tay lái), 
chắn bùn, xe đạp, xe đạp điện.  

 

 
(210) 4-2014-00482 (220) 08.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 25.1.25; 1.15.5; 24.1.1; A26.11.12 

(591) Vàng, xanh dương, đỏ, trắng, cam 
(731) Công ty TNHH Yamaha Motor 

Việt Nam  (VN) 

Xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2014-00483 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.10; 26.1.1 
(591) Đen, vàng 
(731) Công ty TNHH Ngọc Loan  (VN) 

50B Trần Nhật Duật, phường Phước Hòa, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào thành phẩm; tổ yến đã qua tinh chế, sơ chế và đóng hộp (dùng làm 
món ăn).  

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: yến sào thành phẩm, tổ yến đã qua tinh chế, sơ 
chế và đóng hộp (dùng làm món ăn).  

 

 
(210) 4-2014-00484 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Đỏ xanh lá cây, xanh dương đậm, trắng 
(731) Đài phát thanh và truyền 

hình Đồng Nai  (VN) 

Đường Đồng Khởi, phường Tam Hoà, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh và truyền hình; dịch vụ truyền hình cáp; dịch vụ truyền 
thông, cụ thể là truyền âm thanh và hình ảnh được ghi liên tục thông qua mạng Internet, 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
766 

mạng cáp quang, mạng vô tuyến, qua vệ tinh hoặc qua mạng đa phương tiện tương tác; 
dịch vụ truyền phát âm thanh và hình ảnh qua mạng lnternet.  

 
 

(210) 4-2014-00485 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.1 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

sản xuất thương mại dịch vụ 

Ngọc Hưng  (VN) 

60/8 Phước Hưng, phường 8, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; quần áo; áo lót; quần lót.  
 
 

(210) 4-2014-00486 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương đậm 
(731) Đài phát thanh - truyền hình 

tỉnh Quảng Nam  (VN) 

Số 58 đường Hùng Vương, thành phố 
Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh và truyền hình dịch vụ truyền hình cáp; dịch vụ truyền 
thông, cụ thể là truyền âm thanh và hình ảnh được ghi liên tục thông qua mạng Internet, 
mạng cáp quang, mạng vô tuyến, qua vệ tinh hoặc qua mạng đa phương tiện tương tác, 
dịch vụ truyền phát âm thanh và hình ảnh qua mạng Internet.  

 
 

(210) 4-2014-00487 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; A26.11.13; 1.15.24 
(591) Trắng, xanh dương, xanh dương nhạt, 

xanh da trời 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Phúc Hưng  (VN) 

137 Huỳnh Thúc Kháng, phường Phú 
Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

 

(511)   Nhóm 17: ống (vòi) cấp nước, tưới nước; ống (vòi) cứu hỏa; ống mềm (không bằng kim 
loại); vòng chống rỉ nước; vật liệu chịu nhiệt dùng để cách điện, nhiệt; dải đệm dùng để 
bịt kín các khe hở ở cửa để tránh rò rỉ nước mưa hoặc gió. 
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(210) 4-2014-00488 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.1.24; 9.9.1; A9.9.5 
(731) Nguyễn Văn Hợp  (VN) 

Thôn Thần, xã Minh Đức, huyện ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 18: Va li; ví; túi xách; cặp xách; dây đeo vai (dây đai) bằng da. 
 

Nhóm 25: Quần; áo; thắt lưng (trang phục). 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu giày dép, quần áo, va li, ví, túi xách, cặp xách, thắt 
lưng. 

 

 
(210) 4-2014-00489 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.23 
(731) Nguyễn Văn Hợp   (VN) 

Thôn Thần, xã Minh Đức, huyện ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; thắt lưng (trang phục).  
 

 
(210) 4-2014-00490 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Nguyễn Văn Hợp   (VN) 

Thôn Thần, xã Minh Đức, huyện ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; thắt lưng (trang phục).  

 

 
(210) 4-2014-00491 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) THE DILLER CORPORATION  (US) 
10155 Reading Road, Cincinnati, Ohio 
45241, USA 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 17: Tấm lát dát mỏng được làm chủ yếu từ nhựa và vật liệu dát mỏng ở thể rắn 
được làm chủ yếu từ nhựa dùng để sản xuất các tấm lát bàn bếp, tấm lát chậu rửa mặt, tấm 
lát mặt bàn, tấm lát bồn rửa bát, tấm lát bồn tắm, tấm ốp tường, tấm lát sàn và đồ đạc.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng, cụ thể là tấm lát dát mỏng được làm từ nhựa dùng trong xây 
dựng và vật liệu dát mỏng ở thể rắn được làm chủ yếu từ nhựa ở dạng tấm và dạng miếng 
có hình lòng chảo dùng trong xây dựng.  

 

Nhóm 20: Tấm lát dát mỏng được làm từ nhựa được ép như là thành phần chính của đồ 
đạc. 

 

 
(210) 4-2014-00492 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) THEFACESHOP CO., LTD.   (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chống nắng không chứa dược phẩm; mỹ phẩm; mỹ phẩm, cụ thể là 
sữa rửa mặt, kem làm sạch, nhũ mắt, bút kẻ lông mày, phấn nền trang điểm, phấn trang 
điểm cho mặt, phấn hồng trang điểm và chế phẩm dạng xịt dưỡng da; chế phẩm tẩy trang; 
chế phẩm chăm sóc da không chứa dược phẩm, cụ thể là kem dưỡng da, nước thơm dưỡng 
da, chế phẩm dạng quánh (gel) dưỡng da, chế phẩm làm sáng da, chế phẩm làm sạch, chế 
phẩm cọ sạch, mặt nạ trang điểm và chế phẩm tẩy da chết; nước hoa; nước thơm, cụ thể là 
nước hoa cô-lô-nhơ và nước hoa dùng sau khi cạo râu; nước thơm thông thường, cụ thể là 
nước thơm dùng sau khi cạo râu, nước thơm dùng cho mặt, nước thơm dùng xức lên cơ 
thể, nước thơm làm sạch và nước thơm dùng dưỡng ẩm cho da; nước thơm dùng để thoa 
đều lên da; kem dưỡng, cụ thể là kem dưỡng toàn thân, kem dưỡng da và kem chống lão 
hóa; thuốc bôi mi mắt (mascara); chế phẩm kẻ viền cho mắt; son môi; kem nền trang 
điểm; phấn trang điểm dạng nén đựng trong hộp; kem dưỡng da không chứa dược phẩm 
dùng cho mục đích mát xa; chế phẩm chăm sóc móng; chế phẩm chăm sóc tóc và tạo kiểu 
cho tóc, cụ thể là dầu gội đầu, đầu xả, chế phẩm xịt dưỡng tóc sau khi gội xong và chế 
phẩm dạng đặc quánh dùng để dưỡng tóc; xà phòng dùng cho da; chế phẩm làm sạch toàn 
thân; chế phẩm làm trắng răng, cụ thể là kem đánh răng; tinh dầu; lông mi giả. 

 

 
(210) 4-2014-00493 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH may mặc Bảo 

Vy   (VN) 

55A Đào Sư Tích, ấp 3, xã Phước Kiển, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 25: áo khoác; váy đầm; quần; áo; mũ vải.  
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(210) 4-2014-00494 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

(531) 26.4.2 

(591) Trắng, xanh lá cây 

(731) Công ty TNHH công nghệ mới 

Việt Nam  (VN) 

453/37KD Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 

3, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2014-00495 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

(531) A5.5.21; 5.5.16; 26.1.2; 25.1.25 

(731) HUIAN ZHANGBAN SHENGFENG 

WOODCARVING ARTS & CRAFTS 

PLANT  (CN) 

Qianyin, Shangtang, Zhangban, Huian, 

Fujian, P.R. China 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; tượng bán 

thân bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; tượng nhỏ bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất 

dẻo; tượng sáp.  
 

 
(210) 4-2014-00496 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.1 

(731) Đinh Thị Thu Hải   (VN) 

Phòng 106 D18, tập thể Công ty Ong, 

phường Phương Mai, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; dịch vụ cố vấn 

điều hành kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn nghiệp 

vụ thương mại; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ 

chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức và điều 

khiển hội nghị chuyên đề; huấn luyện [đào tạo]. 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 
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(210) 4-2014-00497 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

BIOSUNZ Việt Nam   (VN) 

Tầng 2, số 17 đường Phạm Hùng, xã Mỹ 
Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-00498 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

BIOSUNZ Việt Nam   (VN) 

Tầng 2, số 17 đường Phạm Hùng, xã Mỹ 
Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00499 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần FULINK Việt 

Nam   (VN) 

Số 96, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 
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(210) 4-2014-00500 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần FULINK Việt 

Nam    (VN) 

Số 96, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00501 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần FULINK Việt 

Nam    (VN) 

Số 96, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00502 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần FULINK Việt 

Nam    (VN) 

Số 96, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
772 

(210) 4-2014-00503 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần FULINK Việt 

Nam    (VN) 

Số 96, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00504 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần FULINK Việt 

Nam    (VN) 

Số 96, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00505 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần FULINK Việt 

Nam    (VN) 

Số 96, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 
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(210) 4-2014-00506 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần FULINK Việt 

Nam    (VN) 

Số 96, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00507 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Melia   (VN) 

Số 56, hẻm 2, ngách 62, ngõ 254 đường 
Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00508 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 

B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 
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(210) 4-2014-00509 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế  (VN) 

B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00510 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế    (VN) 

B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00511 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 

B18-19 Khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 
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(210) 4-2014-00512 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế    (VN) 

B18-19 Khu B Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00514 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A26.1.24 
(731) Công ty TNHH phụ tùng ô tô 

ACB  (VN) 

471 đường Trần Khát Chân, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: ô tô, xe máy, phụ tùng ô tô, xe máy.  
 
 

(210) 4-2014-00515 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.4; 26.4.1 
(591) Đen, trắng, cam 
(731) Công ty TNHH Biểu Tượng 

Phương Bắc  (VN) 

Số 9A, tổ 87, phường ¤ Chợ Dừa, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, phát hành các tài liệu quảng cáo, tổ chức triển 
lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo, xuất bản những bài quảng cáo, cho thuê 
phương tiện quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2014-00516 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dầu khí toàn 

cầu Việt Nam  (VN) 

Số 75 Đức Giang, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn (dầu bôi trơn động cơ).  
 

Nhóm 35: Mua bán dầu nhờn (dầu bôi trơn động cơ).  
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 
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(210) 4-2014-00517 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dầu khí toàn 

cầu Việt Nam   (VN) 

Số 75 Đức Giang, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn (dầu bôi trơn động cơ).  
 

Nhóm 35: Mua bán sản phẩm dầu nhờn (dầu bôi trơn cho động cơ).  
 

 
(210) 4-2014-00518 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; 25.3.1 
(731) Công ty cổ phần dầu khí toàn 

cầu Việt Nam  (VN) 

Số 75 Đức Giang, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn (dầu bôi trơn động cơ).  
 

Nhóm 35: Mua bán dầu nhờn (dầu bôi trơn động cơ).  
 

 
(210) 4-2014-00519 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 25.3.1 
(731) Công ty cổ phần dầu khí toàn 

cầu Việt Nam  (VN) 

Số 75 Đức Giang, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn (dầu bôi trơn động cơ).  
 

Nhóm 35: Mua bán sản phẩm dầu nhờn (dầu bôi trơn cho động cơ).  
 

 
(210) 4-2014-00520 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.1 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại VITMA  (VN) 

số 24 đường 232 Cao Lỗ, phường 4, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh kinh nguyệt. 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 
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(210) 4-2014-00521 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.1; A1.1.10; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Xanh dương, xanh đen, xanh lá cây, trắng
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

thiết kế quảng cáo Ngôi Sao 

Mới  (VN) 

502/57A Huỳnh Tấn Phát, phường Bình 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý qụảng cáo; marketing; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ quảng 
cáo trực tuyến trên mạng máy tính; bố trí sắp đặt cho mục đích quảng cáo, phác thảo cách 
trình bày trên các tài liệu cho mục đích quảng cáo, dịch vụ maket cho mục đích quảng cáo.  

 

Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng các quầy, sạp hàng trong hội chợ; 
xây dựng; tư vấn xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; sơn, vẽ hoặc sửa chữa biển hiệu.  

 
 

(210) 4-2014-00522 (220) 08.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 26.1.2 

(731) SUNKIST GROWERS, INC.  (US) 
14130 Riverside Drive, Sherman Oaks, 
California 91423, United States of America

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; hỗn hợp trà ướp lạnh dạng bột; cà phê; đồ uống trên 
cơ sở cà phê; cacao; bột sôcôla; đồ uống trên cơ sở cacao; đồ uống trên cơ sở sôcôla; 
hương liệu (trừ tinh dầu); bánh kẹo và chất độn không chứa thuốc; sôcôla; kem lạnh, kem 
trái cây theo kiểu ý (kem gelato) [kem lạnh], kem trái cây [kem lạnh], kem có vị trái cây 
[kem lạnh], đá lạnh làm từ nước và bánh kẹo đông lạnh; kẹo; bạc hà cho bánh kẹo; kẹo 
cao su; bột khô trộn sẵn để làm bánh nướng xốp; bánh nướng xốp; bánh quy, bột trộn sẵn 
để làm bánh sôcôla hạnh nhân hương vị trái cây; hỗn hợp bột làm bánh mỳ; bánh ngọt, 
lớp phủ bánh ngọt, bột trộn sẵn để làm lớp phủ trên bề mặt bánh ngọt, bột nhồi, chất độn 
dùng cho bánh ngọt; bột mỳ, ngũ cốc và chế phẩm ngũ cốc, tất cả đối với thực phẩm; 
bánh làm từ ngũ cốc và hoa quả; bánh và đồ ăn nhẹ (snack foods) được làm trên cơ sở ngũ 
cốc; bánh và đồ ăn nhẹ được làm trên cơ sở hạt ngũ cốc; bánh và đồ ăn nhẹ được làm trên 
cơ sở yến mạch trộn với hoa quả khô, quả hạch và mật ong hoặc nước đường chưng; đồ 
gia vị, giấm, nước xốt, gia vị, nước xốt marinat, nước mật đường dùng làm thực phẩm. 

 
 

(210) 4-2014-00523 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.1; A25.7.3; A25.7.4 
(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Hoa Tuyến   (VN) 

Khu 4, phường Hải Hòa, thành phố 
Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 27: Thảm tre; thảm trúc; chiếu tre; chiếu trúc; chiếu cói đan.  
 

 
(210) 4-2014-00524 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A5.1.5; 5.1.1; A7.1.11; A26.11.8 
(591) Đen, nâu, nâu xám, trắng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ khách 

sạn Thanh Hiệp   (VN) 

Đường số 4, ấp 1, thị trấn Ngã Năm, 
huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán ăn; quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2014-00526 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 3.9.15; 3.9.18; 1.15.24; 26.2.7 
(591) Đỏ, vàng cam, xanh dương, xanh dương 

sẫm, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Đỗ Thị Thê  

(VN) 

¤ số 53/3+232/2 chợ Hạ Long 1, phường 
Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán chả mực, chả cá, chả tôm, nem hải sản.  

 
 

(210) 4-2014-00527 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A25.7.2 
(591) Đen, xanh cốm 
(731) Công ty cổ phần đầu tư công 

nghệ Phương Tùng   (VN) 

12 Lương Đình Của, KV1, phường Cái 
Khê, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; phần mềm máy vi tính. 
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(210) 4-2014-00528 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

(531) A25.7.2 

(591) Đen, xanh cốm 

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 

nghệ Phương Tùng   (VN) 

12 Lương Đình Của, KV1, phường Cái 

Khê, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: điện thoại, máy ảnh kỹ thuật số.  
 

 
(210) 4-2014-00529 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

(531) A1.1.10; 3.7.6 

(591) Hồng, trắng 

(731) Lương Minh Sơn   (VN) 

204 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê áo cưới.  
 

 
(210) 4-2014-00530 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

  

(731) ENGTEX DUCTILE IRON PIPE 

INDUSTRY SDN BHD   (MY) 

Lot 68, Jalan Gebeng 1/6, Gebeng 

Industrial Estate, 26080 Kuantan, 

Pahang, Malaysia  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 11: Vòi nước máy ở đường phố; hệ thống ống dẫn nước; hệ thống cung cấp nước; 

bộ phận và phụ tùng của vòi nước máy ở đường phố và ống dẫn nước, cụ thể là, vòi khóa 

cho ống dẫn; phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị và ống dẫn nước; phụ tùng an toàn 

dùng cho thiết bị và ống dẫn nước.  
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(210) 4-2014-00531 (220) 08.01.2014

  (441) 25.03.2014

(540) 

 

(731) JOYLONG AUTO SDN BHD 

(FORMERLY KNOWN AS BERJAYA 

JOY LONG AUTO SDN BHD)   (MY) 

No. 360, Wisma Sisters, 1st Floor, Jalan 

Dato Keramat, 10150 Georgetown, 

Penang, Malaysia  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô; xe tải chở hành lý hoặc người (xe cộ); bánh xe ô tô; gương cho xe cộ; cần 

gạt nước ở kính chắn gió xe cộ; cửa cho xe cộ.  
 

 
(210) 4-2014-00532 (220) 08.01.2014

  (441) 25.03.2014

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.3.23; 24.15.21; 26.1.10

(731) JOYLONG AUTO SDN BHD 

(FORMERLY KNOWN AS BERJAYA 

JOY LONG AUTO SDN BHD)   (MY) 

No. 360, Wisma Sisters, 1st Floor, Jalan 

Dato Keramat, 10150 Georgetown, 

Penang, Malaysia  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô; xe tải chở hành lý hoặc người (xe cộ); bánh xe ôtô; gương cho xe cộ; cần 

gạt nước ở kính chắn gió xe cộ; cửa cho xe cộ.  
 

 
(210) 4-2014-00533 (220) 08.01.2014

  (441) 25.03.2014

(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.4.24; 26.4.2

(591) Đen, trắng, vàng

(731) Công ty cổ phần thương mại 

và đầu tư Vạn Long  (VN) 

7/41 Trần Duy Hưng, phường Trung 

Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng ngoài trời; đèn chiếu sáng trong nhà.  
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(210) 4-2014-00534 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

(531) 3.5.19; A3.5.24 

(591) Xanh lá cây, trắng 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Cẩm 

Dương  (VN) 

43/18 (Lầu 1) Bình Tây, phường 1, quận 

6, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán ngũ cốc (lạc, vừng, đỗ, gạo, kê, cao lương, đậu tương), đậu xanh các 

loại.  
 

 
(210) 4-2014-00535 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

(531) A26.4.24 

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ đầu tư du lịch Miền 

Nam  (VN) 

158 Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ví đựng tiền; vali; túi du lịch; túi thể thao; ba lô. 

 

Nhóm 25: Quần áo thời trang các loại; váy; giày dép thời trang các loại; thắt lưng (trang 

phục); mũ; khăn choàng vai. 
 

 
(210) 4-2014-00536 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

(531) A5.3.13; 18.3.23; 26.1.1; A5.3.15 

(591) Xanh cốm, xanh lá cây 

(731) Công ty TNHH LEDO Quốc Tế  

(VN) 

Số 9, ngõ 1050, đường La Thành, 

phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu đồ nội ngoại thất phục vụ văn phòng, gia đình, trường 

học bằng gỗ và sắt; mua bán đồ gốm, đồ sứ, đồ nhựa, đồ thủy tinh gia dụng và trang trí 

nội ngoại thất; mua bán nhôm, sắt, thép, vật liệu xây dựng.  
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(210) 4-2014-00538 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.16; A5.5.21 
(591) Xanh, đỏ, ghi, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại - dịch vụ - xuất 

nhập khẩu ánh Dương   (VN) 

72/7A Giải Phóng, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ khám và chữa bệnh; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; 
dịch vụ tư vấn dược phẩm và y tế.  

 
 

(210) 4-2014-00539 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A25.3.3; 8.7.5; A8.1.16; A8.1.17 
(591) Vàng, xanh, trắng, đỏ 
(731) Nguyễn Thanh Hải  (VN) 

Khu dân cư ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh 
Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; bánh bao.  
 
 

(210) 4-2014-00541 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) SANOFI  (FR) 
54 rue La BoÐtie, 75008 Paris, France 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-00542 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.15.15; A1.1.9; A1.1.5 
(591) Vàng, cam, trắng, xanh dương, xanh 

dương sẫm, đen 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Tân Hoàng An  (VN) 

Số 301 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 28: Bài lá. 
 

 
(210) 4-2014-00543 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xây dựng 

Cọp Sinh Thái  (VN) 

286 đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2014-00544 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xây dựng 

Cọp Sinh Thái  (VN) 

286 đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2014-00545 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xây dựng 

Cọp Sinh Thái   (VN) 

286 đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2014-00546 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xây dựng 

Cọp Sinh Thái   (VN) 

286 đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2014-00547 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xây dựng 

Cọp Sinh Thái   (VN) 

286 đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-00549 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) EXULL CO., LTD.   (CN) 
Floor 4, B Building, Jian Fa Building, 
Hong shan road, Jin jiang city, Fujian 
province, China  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; quần áo bơi; áo mưa; trang phục dùng 
trong các lễ hội hoá trang, giày; mũ; trang phục dệt kim; ca vát; quần đùi nịt bụng cho 
phụ nữ; găng tay [trang phục]; mũ tắm.  

 

 
(210) 4-2014-00551 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) TRI-STAR INDUSTRIES PTE LTD  
(SG) 
36 Joo Koon Road, Singapore 628988  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Cực dương (a nốt).  
 

 
(210) 4-2014-00554 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(731) UBMi B.V.  (NL) 

De EntrÐe 73, Toren A, 1101 BH, 
Amsterdam Zuidoost, Netherlands  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Xúc tiến, tổ chức các hội chợ thương mại, trưng bày, triển lãm với mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo và cung cấp các thông tin liên quan; dịch vụ quảng cáo; cho 
thuê không gian quảng cáo trên các trang web.  
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(210) 4-2014-00555 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 2.3.1; A2.3.2 
(731) Cơ sở Phương Dung  (VN) 

290 Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ 

giải phẫu thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc da và tóc; dịch vụ tư vấn về thẩm mỹ.  
 

 
(210) 4-2014-00556 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển y tế Hinew  (VN) 

Khối Đoàn Kết, phường Vạn Phúc, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-00557 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển y tế Hinew    (VN) 

Khối Đoàn Kết, phường Vạn Phúc, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2014-00558 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển y tế Hinew  (VN) 

Số 75 Đức Giang, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2014-00559 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển y tế Hinew  (VN) 

Khối Đoàn Kết, phường Vạn Phúc, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2014-00560 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển y tế Hinew  (VN) 

Khối Đoàn Kết, phường Vạn Phúc, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2014-00561 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển y tế Hinew  (VN) 

Khối Đoàn Kết, phường Vạn Phúc, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2014-00565 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chế phẩm khác dùng để giặt là; chế phẩm làm sạch, 

đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 
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Nhóm 21: Dụng cụ mỹ phẩm, hộp đựng phấn bỏ túi dùng cho mỹ phẩm; bình phun nước 
hoa; bộ phân phối xà phòng, bình xịt nước hoa; vật dụng giữ bọt biển; lược và bọt biển; 
bàn chải (không kể bút lông). 

 
 

(210) 4-2014-00576 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 25.12.1 
(731) HARD ROCK LIMITED   (JE) 

13-14 Esplanade, St. Helier JE1 1BD 
Jersey  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và nhà hàng ăn uống; dịch vụ chăm sóc trẻ ban ngày.  
 
 

(210) 4-2014-00578 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) DORCO CO., LTD.   (KR) 
350 Kyungancheon-Ro, Cheoin-Gu, 
Yongin-Si, Kyunggi-Do, Republic of Korea

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 08: Dao cạo không dùng điện, dao cạo an toàn, dao cạo, lưỡi dao cạo, hộp đồ dao 
cạo, hộp dao cạo. 

 
 

(210) 4-2014-00580 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 3.9.14; A3.9.24 
(591) Ghi xám, đỏ, cam, trắng 
(731) Công ty TNHH may và in 

Hoàng Tấn   (VN) 

220/150/12 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2014-00583 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Ghi xám, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ sản xuất Tín Liên   (VN)

1018 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 11: Đèn; bóng đèn. 
 

 
(210) 4-2014-00584 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, xanh dương 

sẫm 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

dịch vụ chăm sóc y tế Vạn 

Phúc  (VN) 

112 đường Ngọc Lâm, phường Ngọc 
Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo. 
 

Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học. 
 

 
(210) 4-2014-00585 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 4.3.3; 25.1.25; 25.1.9; 26.3.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương đậm, ghi đậm, 

trắng, nâu, nâu đỏ 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại DA Việt Nam  (VN) 

Số 38, ngõ 130, tổ 7, đường Tựu Liệt, 
khu Quốc Bảo, thị trấn Văn Điển, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Giấy dùng cho xây dựng.  

 

 
(210) 4-2014-00587 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.15.25; 3.3.1; A3.3.24 
(591) Đỏ, vàng, trắng, nâu, đen 
(731) Lưu Mạnh Tiến  (VN) 

Số nhà 27 hẻm 426/48/52 đường Láng, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Sản xuất phim trừ phim quảng cáo; dàn dựng buổi biểu diễn; giải trí trên truyền 

hình; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất chương trình biểu diễn.  
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(210) 4-2014-00590 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; A26.3.6; 26.1.2; 24.15.21 
(591) Đỏ, trắng, xanh da trời, xanh lá cây, 

vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH An Thành Lộc  

(VN) 

113/25/2A đường TCH 13, phường Tân 
Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, vecni, sơn gỗ; chất bảo quản gỗ. 
 
 

(210) 4-2014-00591 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.13.25 
(731) Công ty cổ phần nhôm Xingfa 

- Nhà máy nhôm Xingfa  (VN) 

Số 7, ngõ Yên Thành, phố Cửa Bắc, 
phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm; dây nhôm; lá nhôm; vật liệu xây dựng bằng kim loại; khung kim loại 
dùng cho xây dựng; ống nhánh bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2014-00592 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 7.3.11; 7.1.24; A1.1.10 
(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 

doanh Hoàng Long  (VN) 

Số 187 Nguyễn Văn Linh, phường Kênh 
Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng 

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm; dây nhôm; lá nhôm; vật liệu xây dựng bằng kim loại; khung kim loại 
dùng trong xây dựng; ống nhánh bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2014-00593 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 3.5.3; A3.5.24 
(731) Công ty TNHH may Vạn Tường  

(VN) 

Số 208, đường Bình Giã, phường 8, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
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(210) 4-2014-00594 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.17; A5.3.13; A5.3.15 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại và dịch vụ NTV  

(VN) 

Tổ dân phố 1, thị trấn Châu ổ, huyện 
Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước. 

 

 
(210) 4-2014-00595 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 
(591) Xanh dương, đen 
(731) Công ty TNHH giải pháp phần 

mềm Nhất Tâm  (VN) 

36/5 Kinh Dương Vương, phường 13, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Lập trình máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; 
thiết kế phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; thiết kế hệ thống máy tính. 

 

 
(210) 4-2014-00596 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Bùi Thanh Hà  (VN) 

Số 29 ngõ 278 Nghi Tàm, phường Yên 
Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (đồng phục). 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo (đồng phục). 
 

 
(210) 4-2014-00597 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

REDCO Việt Nam  (VN) 

Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dùng trong trong y tế.  
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(210) 4-2014-00598 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần Huy Phong  

(VN) 

Số nhà A3, ngõ 217, đường Đê La 
Thành, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán rượu (đồ uống có cồn). 

 

 
(210) 4-2014-00601 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) MARKS AND SPENCER PLC   (GB) 

Waterside House, 35 North Wharf Road, 
London W2 1NW, United Kingdom 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm mỹ 

phẩm chăm sóc da; chế phẩm chăm sóc tóc và chế phẩm tạo kiểu tóc; bộ đồ mỹ phẩm và 
vệ sinh cá nhân để đi du lịch. 

 
Nhóm 18: Da và giả da; va li và túi du lịch; ô và ô che nắng; túi xách; ba lô; cặp đựng tài 
liệu; va li; dây đai hành lý; miếng thẻ ghi tên gắn vào hành lý; túi đựng đồ mỹ phẩm và vệ 
sinh [chưa có đồ bên trong]; túi đựng đồ trang điểm [chưa có đồ bên trong]; ví tiền; túi 
cầm tay của phụ nữ. 

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép và bít tất; mũ nón và khăn trùm đầu. 

 

 
(210) 4-2014-00602 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

Dược Khoa  (VN) 

Số 8, dãy A7, khu đô thị Đầm Trấu, 
phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu, mỹ phẩm, mỹ phẩm dùng để tắm, sữa tắm, xà phòng.  
 

Nhóm 05: Chế phẩm chống ký sinh trùng, hương xua đuổi côn trùng, thực phẩm ăn kiêng 
dùng trong y học, thực phẩm chức năng, dược phẩm. 
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(210) 4-2014-00603 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A7.1.11; 7.1.24; 4.5.2; 4.5.3 
(731) Nguyễn Thành Trung  (VN) 

Số nhà G3, ngõ 140 phố Nghĩa Dũng, 
phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tổ chức quyên góp quĩ từ thiện.  
 

 
(210) 4-2014-00604 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.11.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần bay á Châu  

(VN) 

32 ngõ 92 Định Công Hạ, phường Định 
công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: máy bay và vật tư phụ tùng máy bay.  
 

Nhóm 36: Tư vấn tài chính; tư vấn đầu tư tài chính trong lĩnh vực hàng không.  
 

Nhóm 39: Cho thuê máy bay; vận tải hành khách bằng đường hàng không; vận chuyển 
hành khách theo yêu cầu; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi trong hàng không; dịch vụ 
vận chuyển bằng máy bay. 

 

Nhóm 41: Đào tạo nhân viên hàng không (tiếp viên, phi công) (giáo dục); tham gia tổ 
chức các lớp đào tạo hội thảo những vấn đề liên quan đến đầu tư. 

 

 
(210) 4-2014-00606 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Tuyến Vinh  

(VN) 

P703, Smart View 161A-163-165 Trần 
Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 24: Vải không dệt. 
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(210) 4-2014-00607 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nguyễn Công 

Trí  (VN) 

194 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế thời trang (thiết kế tạo mẫu). 
 

 
(210) 4-2014-00608 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.6; 5.7.3; A25.1.10 
(591) Đỏ, vàng, xanh, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại và dịch vụ Trường An   (VN)

Thôn Yên Trạch, xã Trường Yên, huyện 
Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cơm cháy (cơm cháy được chế biến và đóng gói sẵn); gạo; bánh làm bằng gạo; 
thực phẩm ăn nhanh làm từ gạo; thực phẩm giàu tinh bột. 

 

 
(210) 4-2014-00609 (220) 09.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 5.7.3; 5.13.4; 1.5.1 

(591) Đỏ, vàng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH thương mại & 

sản xuất Mùa Vàng   (VN) 

Thôn Lỗ Xá, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay).  
 

Nhóm 35: Mua bán: bình phun thuốc trừ sâu.  
 

 
(210) 4-2014-00610 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.3.1 
(731) OPPEIN HOME GROUP INC.   (CN) 

#366 Guanghua 3rd Road, Baiyun 
District, Guangzhou, Guangdong, China 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; tủ nhiều ngăn; đồ đạc văn phòng; tủ đựng nhiều ngăn kéo; 
vật dụng cất giữ quần áo [tủ đựng quần áo]; giỏ, không bằng kim loại; cán chổi không 
bằng kim loại; gương soi; chùm chuông gió [trang trí]; hộp làm ổ; giá để bát đĩa; phụ kiện 
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lắp ráp của đồ đạc, không bằng kim loại; gối; mành che trong nhà có dát những thanh gỗ 
mỏng; mành tre.  

 

 
(210) 4-2014-00612 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trần Văn Thảo  

(VN) 

Cụm công nghiệp Châu Khê, thị xã Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 06: Sắt, thép xây dựng. 
 

 
(210) 4-2014-00613 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại thép Oanh Đương  

(VN) 

Khu phố Song Tháp, phường Châu Khê, 
thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 06: Sắt; thép xây dựng. 
 

 
(210) 4-2014-00614 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.9; 26.4.8; 7.3.2 
(591) Xanh, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH cơ khí xây 

dựng Hoàng Tâm  (VN) 

174/35 Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa chống cháy bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: cửa chống cháy bằng gỗ. 
 

Nhóm 40: Gia công cơ khí. 
 
 

(210) 4-2014-00615 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 25.1.25; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Quỳnh Việt  (VN) 

215/11 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang các loại. 
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(210) 4-2014-00617 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(591) Xanh nước biển 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Đông Tiến  (VN) 

1/4A, khu phố 2, đường 4, phường Tân 
Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 43: Căng tin (cung cấp suất ăn công nghiệp); dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; nhà hàng ăn 
uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2014-00618 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Xanh nước biển 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

máy móc thiết bị Hưng Phát  

(VN) 

207/35 Kinh Dương Vương, phường 12, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy sục khí; máy thổi (máy móc); bơm ly tâm; bơm khí nén; van xả; máy 

bơm. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (máy bơm, van xả); đại lý thông tin 
thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích 
bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; phổ biến 
các thông báo quảng cáo. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị tưới; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp 
đặt, bảo dưỡng đường ống dẫn. 

 

 
(210) 4-2014-00620 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.22; A5.5.20 
(591) Hồng, cam, xanh nước biển, đen 
(731) Công ty TNHH thời trang Mặt 

Trời Hồng  (VN) 

157-159 Trần Bình Trọng, phường 2, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (quần áo, giày dép); đại lý thông tin 

thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích 
bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 
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(210) 4-2014-00621 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

(531) A5.3.14; A5.3.13; 26.1.2; A26.11.12 

(591) Tím xanh, xanh lá, đỏ 

(731) Công ty TNHH giống cây 

trồng Thuận Thành  (VN) 

58/45 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới 

Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 17: Màng mỏng bằng chất dẻo, không dùng để bao gói; tấm phủ bằng chất dẻo 

dùng cho mục đích nông nghiệp; vật hệu tổng hợp để ngăn cản bức xạ nhiệt. 
 

 
(210) 4-2014-00622 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.2 

(591) Đỏ, đen, cam 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

Lực Ký  (VN) 

Cụm công nghiệp Hải Sơn, ấp Bình Tiên 

2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 

Long An  

 

(511)   Nhóm 06: Bu lông bằng kim loại; ốc vít bằng kim loại; chốt định vị bằng kim loại; vòng 

kẹp bằng kim loại (vòng đai để kết nối); đinh tán bằng kim loại; bản lề cánh dài bằng sắt 
 

 
(210) 4-2014-00623 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

(531) 26.4.2; A18.5.3; 24.15.21; 3.7.17 

(591) Xanh lá cây, trắng, vàng chanh 

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Gia Tiến  (VN) 

004 tầng 1, lô A, chung cư 207 Bùi Viện, 

phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (vé máy bay); đại lý thông tin thương 

mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; 

quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; phổ biến các thông 

báo quảng cáo. 
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(210) 4-2014-00624 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 24.15.1 
(591) Đỏ, xanh đen 
(731) Công ty TNHH TM DV Bảo 

Quyên  (VN) 

49/1 Nguyễn ái Quốc, phường Hố Nai, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh mua bán văn phòng phẩm, đồ dùng học tập.  
 

 
(210) 4-2014-00629 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xây dựng 

Cọp Sinh Thái  (VN) 

286 đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-00630 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A3.13.4; A3.13.24 
(591) Đen, tím 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Mỹ Thuận   (VN) 

Số 31 đường số 46, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép, mũ (nón), cà vạt.  
 

 
(210) 4-2014-00631 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.4 
(591) Tím 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Mỹ Thuận   (VN) 

Số 31 đường số 46, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép, mũ (nón), cà vạt.  
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(210) 4-2014-00632 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.4; A3.13.4; A3.13.24 
(591) Đen, tím, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Mỹ Thuận   (VN) 

Số 31 đường số 46, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép, mũ (nón), cà vạt. 
 

 
(210) 4-2014-00633 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 

xây dựng và thương mại Vĩnh 

Thịnh   (VN) 

Số 28 ngách 396/7 đường Trần Cung, xã 
Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ tránh thai, bao cao su.  
 

 
(210) 4-2014-00634 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.2; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty cổ phần ánh Dương 

Việt Nam   (VN) 

306 Điện Biên Phủ, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; bán vé máy bay; vận tải hành khách; cho 
thuê kho; cho thuê mặt bằng bến bãi.  

 

 
(210) 4-2014-00635 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ánh Dương 

Việt Nam   (VN) 

306 Điện Biên Phủ, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; bán vé máy bay; vận tải hành khách; cho 
thuê kho; cho thuê mặt bằng bến bãi.  

 
 

(210) 4-2014-00636 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Xanh rêu 
(731) Công ty cổ phần ánh Dương 

Việt Nam   (VN) 

306 Điện Biên Phủ, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; bán vé máy bay; vận tải hành khách; cho 
thuê kho; cho thuê mặt bằng bến bãi.  

 

 
(210) 4-2014-00637 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A5.1.12; A5.1.5; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, cam, xanh nhạt, nâu 
(731) 1. Đỗ Quốc Dũng  (VN) 

19 Đỗ Quang Đầu, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

2. Vũ Thị Trường Giang  (VN) 

242/21 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 30: Sô cô la; bánh kẹo; nước mật đường; mật ong; đường từ loại cây họ dừa, họ cọ; 
chất làm ngọt tự nhiên. 

 
 

(210) 4-2014-00638 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.8 
(731) Trần Đình Huy  (VN) 

120/29/19A2 Thích Quảng Đức, phường 
4, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 30: Sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); kem lạnh; bột làm kem lạnh; thực phẩm 
ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc (snack); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo (snack). 

 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước uống có ga; nước sinh tố; nước hoa quả; đồ uống hỗn 
hợp không cồn; xi rô cho đồ uống.  
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(210) 4-2014-00639 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.1; 1.15.23 
(591) Đen, xanh da trời, xanh lá cây, cam, 

hồng 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển BHT Việt Nam  (VN) 

Số 18, phố Tam Trinh, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 35: Sản xuất phim quảng cáo; giới thiệu trưng bày sản phẩm; quảng cáo; soạn thảo 
tài liệu cho quảng cáo; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; 
dịch vụ chào hàng trên phương tiện truyên thông.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình, dịch vụ truyền thanh; cho thuê thiết bị viễn thông; cho 
thuê thiết bị gửi tin nhắn; cho thuê thiết bị phát thanh; cho thuê thiết bị truyền hình.  

 

Nhóm 41: Phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình; cho thuê 
phim điện ảnh, phim video; cho thuê thiết bị quay phim; sáng tác nghệ thuật và giải trí; 
dịch vụ giới thiệu phim; dịch vụ thông tin liên quan đến giải trí.  

 
 

(210) 4-2014-00640 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 

Thảo  (VN) 

30 đường số 5, khu phố 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Cuốn sách nhỏ; lịch; truyện tranh; tạp chí [định kỳ]; báo chí, tạp chí xuất bản 
định kỳ.  

 

Nhóm 25: Quần áo, trang phục; áo váy; mũ; áo sơ mi; váy; áo khoác ngoài (trang phục); 
quần dài.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ quảng 
cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo ngoài trời; sản xuất phim quảng cáo, dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.  

 

Nhóm 40: Sửa quần áo cho vừa số đo, sửa lại quần áo (cải biến quần áo); xử lý vải; cắt 
vải; may quần áo; thêu thùa; dịch vụ may.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm, hộp đêm khiêu vũ 
hoặc giải trí; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; sản xuất phim trên băng hình, sản 
xuất phim video, hãng phim truyền hình; xuất bản sách; xuất bản sách và báo điện tử trực 
tuyến; xuất bản văn bản [không bao gồm những bài quảng cáo].  
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(210) 4-2014-00641 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thời trang 

Thảo  (VN) 

30 đường số 5, khu phố 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Cuốn sách nhỏ; lịch; truyện tranh; tạp chí [định kỳ]; báo chí; tạp chí xuất bản 
định kỳ.  

 

Nhóm 25: Quần áo, trang phục; áo váy; mũ; áo sơ mi; váy; áo khoác ngoài (trang phục); 
quần dài.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ quảng 
cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo ngoài trời; sản xuất phim quảng cáo; dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.  

 

Nhóm 40: Sửa quần áo cho vừa số đo, sửa lại quần áo (cải biến quần áo); xử lý vải; cắt 
vải; may quần áo; thêu thùa; dịch vụ may.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm, hộp đêm khiêu vũ 
hoặc giải trí; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; sản xuất phim trên băng hình, sản 
xuất phim video, hãng phim truyền hình; xuất bản sách; xuất bản sách và báo đíện tử trực 
tuyến; xuất bản văn bản [không bao gồm những bài quảng cáo].  

 
 

(210) 4-2014-00642 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) NORTHEAST PHARMACEUTICAL 
GROUP CO., LTD (NEPG)   (CN) 
Kunminghu Street, Economic & 
Technological Development Zone, 
Shenyang, People's Republic of China 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00643 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần FULINK Việt 

Nam   (VN) 

Số 96, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-00644 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần FULINK Việt 

Nam    (VN) 

Số 96, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-00645 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần FULINK Việt 

Nam  (VN) 

Số 96, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00646 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần FULINK Việt 

Nam   (VN) 

Số 96, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-00647 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần FULINK Việt 

Nam   (VN) 

Số 96, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00648 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần FULINK Việt 

Nam   (VN) 

Số 96, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00649 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần FULINK Việt 

Nam   (VN) 

Số 96, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-00650 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần FULINK Việt 

Nam   (VN) 

Số 96, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00651 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn   (VN) 

Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00652 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Minh   (VN) 

Nhà B1-9 khu đô thị 54 phố Hạ Đình, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-00653 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm và thương mại 

Phương Đông   (VN) 

Khu phố Và, phường Hạp Lĩnh, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-00654 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Tây   (VN) 

Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-00655 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Tô Thị Hoa  (VN) 

Số 16/1 tổ 10, thị trấn Thạnh Phú, huyện 
Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý: vàng, bạc, đồ trang sức; đá quý; kim cương; dây chuyền [đồ 

trang sức, đồ kim hoàn].  
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(210) 4-2014-00656 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh hạt điều rang 

muối Bà Tám Bình Dương (út 

Cảnh)   (VN) 

745 CMT8, khu 10, phường Chánh Nghĩa,
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: hạt điều, bánh ngọt, mứt, trà, cà phê.  
 

 
(210) 4-2014-00657 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) BRILLIANT MERCHANDISING SDN 
BHD   (MY) 
No.39, Jalan TPK 111, Taman 
Perindustrian Kinrara, 47100 Puchong, 
Selangor Malaysia  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Vali (hành lý); túi du lịch; ví bỏ túi; cặp sách; túi mua đồ; túi dành cho người 
leo nói.  

 

 
(210) 4-2014-00658 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) BRILLIANT MERCHANDISING SDN 
BHD   (MY) 
No.39, Jalan TPK 1/1, Taman 
Perindustrian Kinrara, 47100 Puchong, 
Selangor Malaysia  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Vali (hành lý); túi du lịch; ví bỏ túi; cặp sách; túi mua đồ; túi dành cho người 
leo nói. 

 

 
(210) 4-2014-00659 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) GUANGZHOU LONGMEI COMPUTER
TECHNOLOGY CO., LTD   (CN) 
Room 538, No. 1023 Gaopu Road, 
Tianhe Software Park, Tianhe District, 
Guangzhou, Guangdong Province, China

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn nghiệp vụ thương mại; tổ chức hội chợ thương mại cho mục 
đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; hệ thống hóa thông tin vào 
cơ sở dữ liệu máy tính; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng 
máy tính; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hoá và dịch vụ cho người khác]; tra 
cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác; cho thuê thời gian quảng cáo trên các 
phương tiện truyền thông.  

 

 
(210) 4-2014-00660 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; A26.11.12; 26.15.1 
(591) Đen, đỏ tươi, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần phân bón 

Sao Vàng  (VN) 

41-43 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng cho nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân bón.  

 

 
(210) 4-2014-00661 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Hoa Nhà Bếp  (VN) 

H18, đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: May xay sinh tố chạy bằng điện; máy ép trái cây chạy bằng điện; máy xay thịt 
chạy bằng điện; máy xay đa năng chạy bằng điện; máy giặt; máy hút bụi.   

 

Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng dùng điện; nồi cơm điện; nồi áp suất [nồi hấp], dùng điện; 
bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu nướng; ấm đun nước, dùng điện.  

 

Nhóm 21: Thiết bị nấu nướng không dùng điện, cụ thể là: xoong, chảo rán, nồi, ấm đun nước.  
 

 
(210) 4-2014-00662 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) ANGELIEBE CO.LTD.   (JP) 
5-4-22, Nakamachidai,Tsuzuki-ward, 
Yokohama-city, Kanagawa-prefecture, 
Japan  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; xà phòng; chất tẩy rửa (không dùng trong 
hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế).  
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Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân (không phải giày ống dùng trong thể thao).  
 

 
(210) 4-2014-00665 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.5.1 
(591) Đỏ, xanh nước biển đậm, xanh nước biển 

nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại AQUA - VINA  (VN) 

118/15B Phan Đình Phùng, phường An 
Lạc, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung cho vào cỏ khô (thức ăn vật nuôi) dùng trong ngành y; chế phẩm 

sinh học dùng cho ngành thú y; chế phẩm hoá học dùng cho thú y; thuốc dùng cho thú y; 
chất phụ gia cho thức ăn gia súc dùng trong ngành y; chế phẩm vitamin. 

 

(210) 4-2014-00666 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.10 
(591) Xanh da trời, xanh dương, xanh lá, đỏ, 

trắng 
(731) Hộ kinh doanh nha khoa An 

Bình  (VN) 

134/3 khu vực 3, phường An Bình, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện, nghề chữa răng. 

 

 
(210) 4-2014-00667 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Nâu, đen, vàng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân chế 

biến củ mì Hồng Phát  (VN) 

ấp Phước Bình 2, xã Suối Đá, huyện 
Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 30: Tinh bột sắn. 
 

Nhóm 35: Mua bán hàng nông sản như: tinh bột sắn, sắn (củ mì), lạc (đậu phộng), điều, 
ngô, khoai lang.  
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(210) 4-2014-00668 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.1.1 
(591) Xanh lá đậm, cam 
(731) Công ty TNHH khu du lịch 

sinh thái Vườn Xoài  (VN) 

114 ấp Tân Cang, xã Phước Tân, thành 
phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt đà điểu, trứng đà điểu, thịt heo, sữa bò tươi. 
 

Nhóm 31: Vật nuôi giống (đà điểu, cá sấu, heo, bò, khỉ, gà, ngựa). 
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2014-00669 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.1; 5.7.3; 2.3.1; 25.1.6 
(591) Đỏ, vàng, vàng cam, đen, trắng, xanh da 

trời 
(731) Công ty cổ phần Kvass Volga  

(VN) 

Số nhà 1, ngõ 189 đường Hoàng Hoa 
Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Cơ vát [đồ uống không chứa cồn].  

 
 

(210) 4-2014-00670 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đen, xám, trắng 
(731) LA KAFFA INTERNATIONAL CO., 

LTD.   (TW) 
2F., No.239, Ziqiang 5th Rd., Zhubei 
City, Hsinchu County 302, Taiwan  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống làm từ trà; đồ uống làm từ cà phê; đồ uống làm từ ca cao; đồ uống làm 

từ sôcôla; bánh quy; bánh mỳ; bánh ngọt; mỳ sợi. 
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(210) 4-2014-00671 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

(531) 6.1.2; A6.3.5 

(591) Xanh nước biển, xanh da trời, đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH thương mại 

Đông Nam á  (VN) 

Số 7, đường Hồ Sỹ Dương, khối Trường 

Tiến, phường Hưng Bình, thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước tinh khiết đóng chai (đồ uống).  
 

 
(210) 4-2014-00672 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

  

(731) Công ty TNHH SO LA THIÊN  (VN)

68 Vĩnh Hội, phường 04, quận 4, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 11: Hàng điện lạnh gia dụng như: máy điều hòa nhiệt độ, máy làm nóng lạnh nước 

uống, bình đun nước nóng nhà tắm, bếp gas, quạt phun hơi nước, tủ lạnh; lò vi sóng chạy 

bằng điện.  
 

 
(210) 4-2014-00673 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ kỹ thuật Hải Thịnh  

(VN) 

42 đường số 4, phường 4, quận 4, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 06: Khớp nối bằng kim loại dùng cho ống dẫn; van kim loại (không phải là bộ phận 

của máy móc); ống dẫn bằng kim loại; ống nối bằng kim loại; khớp nối ống dẫn bằng kim 

loại; ống dẫn bằng kim loại. 

 

Nhóm 09: Chuông cửa màn hình; thiết bị báo động, thiết bị báo cháy; thiết bị nhà thông 

minh bao gồm: màn hình hiển thị và thiết bị nối mạng.  
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(210) 4-2014-00675 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) AEON KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS AEON CO., LTD.)   (JP) 
1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 
Chiba 261-8515, Japan  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị bán lẻ (department store retail services) liên quan đến xe đạp 

hai bánh, xe đạp một bánh, xe đạp ba bánh, xe mô tô, xe có động cơ, và các bộ phận và 
phụ tùng liên quan của chúng, xe lăn và các bộ phận và phụ tùng liên quan của chúng, đèn 
pin cho xe đạp hai bánh, cho xe đạp một bánh, cho xe đạp ba bánh, cho xe máy, cho xe 
mô tô, quần áo, áo khoác ngoài chống gió, mũ bảo hiểm, găng tay, kính mắt, đồ bảo vệ cơ 
thể phòng chống tai nạn là quần áo, giầy dép, đồ đi chân, mũ, đồ đội đầu, kính đeo mắt; 
dịch vụ bán lẻ xe đạp, xe có động cơ, xe mô tô và các bộ phận và phụ tùng của chúng; tư 
vấn kinh doanh chuyên nghiệp; nghiên cứu và tìm hiểu thị trường; cung cấp thông tin 
thương mại và kinh doanh; đại lý xuất nhập khẩu; sao chép tài liệu; dịch vụ xúc tiến, 
quảng bá, thúc đẩy các chuyến du lịch cho người khác; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch 
vụ quản trị kinh doanh; quản lý kinh doanh các tổ hợp thương mại mua sắm hàng hóa; 
quản lý kinh doanh siêu thị bán hàng hóa, cửa hàng bách hóa tổng hợp thuận tiện cho 
người tiêu dùng, và các cửa hàng bán lẻ tạp hóa; cho thuê máy và thiết bị văn phòng (trừ 
máy fax và máy vi tính); dịch vụ quảng cáo được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu 
hoặc từ mạng máy tính toàn cầu internet (bao gồm cả các website); biên tập quảng cáo để 
sử dụng làm trang web trên mạng máy tính toàn cầu internet; dịch vụ thông tin kinh 
doanh được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc từ mạng máy tính toàn cầu 
internet; phổ biến quảng cáo cho người khác qua mạng thông tin liên lạc điện tử trực 
tuyến; mua sắm tại nhà thông qua mạng máy tính toàn cầu liên quan đến xe đạp hai bánh, 
xe đạp một bánh, xe đạp ba bánh, xe mô tô, xe có động cơ, và các bộ phận và phụ tùng 
liên quan của chúng, xe lăn và các bộ phận và phụ tùng liên quan của chúng, đèn pin cho 
xe đạp hai bánh, cho xe đạp một bánh, cho xe đạp ba bánh, cho xe máy, cho xe mô tô, 
quần áo, áo khoác ngoài chống gió, mũ bảo hiểm, găng tay, kính mắt, đồ bảo vệ cơ thể 
phòng chống tai nạn là quần áo, giày đép, đồ đi chân, mũ, đồ đội đầu, kính đeo mắt; dịch 
vụ nghiên cứu tiếp thị; dịch vụ bán đấu giá; phân tích giá thành; cho thuê chỗ để quảng 
cáo; xúc tiến bán hàng cho người khác; phân phát hàng mẫu; siêu thị bán lẻ hàng hóa trực 
tuyến (retail online department stores) liên quan đến xe đạp hai bánh, xe đạp một bánh, xe 
đạp ba bánh, xe mô tô, xe có động cơ, và các bộ phận và phụ tùng liên quan của chúng, xe 
lăn và các bộ phận và phụ tùng liên quan của chúng, đèn pin cho xe đạp hai bánh, cho xe 
đạp một bánh, cho xe đạp ba bánh, cho xe máy, cho xe mô tô, quần áo, áo khoác ngoài 
chống gió, mũ bảo hiểm, găng tay, kính mắt, đồ bảo vệ cơ thể phòng chống tai nạn là 
quần áo, giày dép, đồ đi chân, mũ, đồ đội đầu, kính đeo mắt; cửa hàng bách hóa bán lẻ 
thuận tiện cho người tiêu dùng (retail convenience stores) liên quan đến xe đạp hai bánh, 
xe đạp một bánh, xe đạp ba bánh, xe mô tô, xe có động cơ, và các bộ phận và phụ tùng 
liên quan của chúng, xe lăn và các bộ phận và phụ tùng liên quan của chúng, đèn pin cho 
xe đạp hai bánh, cho xe đạp một bánh, cho xe đạp ba bánh, cho xe máy, cho xe mô tô, 
quần áo, áo khoác ngoài chống gió, mũ bảo hiểm, găng tay, kính mắt, đồ bảo vệ cơ thể 
phòng chống tai nạn là quần áo, giày dép, đồ đi chân, mũ, đồ đội đầu, kính đeo mắt; cửa 
hàng bách hóa bán lẻ trực tuyến thuận tiện cho người tiêu dùng (retail online convenience 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
812 

stores) liên quan đến xe đạp hai bánh xe đạp một bánh, xe đạp ba bánh, xe mô tô, xe có 
động cơ, và các bộ phận và phụ tùng liên quan của chúng, xe lăn và các bộ phận và phụ 
tùng liên quan của chúng, đèn pin cho xe đạp hai bánh, cho xe đạp một bánh, cho xe đạp 
ba bánh, cho xe máy, cho xe mô tô, quần áo, áo khoác ngoài chống gió, mũ bảo hiểm, 
găng tay, kính mắt, đồ bảo vệ cơ thể phòng chống tai nạn là quần áo, giày dép, đồ đi chân, 
mũ, đồ đội đầu, kính đeo mắt; đặt mua hàng hóa trực tuyến bằng máy tính (computerized 
online ordering) đối với hàng hóa phổ thông và hàng hóa tiêu dùng phổ thông, cụ thể là xe 
đạp, xe mô tô, xe có động cơ, và các bộ phận và phụ tùng liên quan của chúng; dịch vụ 
cung cấp danh bạ thông tin thương mại trực tuyến; cung cấp hướng dẫn quảng cáo trực 
tuyến có thể tra cứu (tìm kiếm) được có nội dung về hàng hoá và dịch vụ của những người 
bán hàng trực tuyến khác; xử lý và quản lý cơ sở dữ liệu máy tính bao gồm biên tập và hệ 
thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên tập và cho thuê danh sách địa chỉ gửi 
thư; điều tra kinh doanh; dịch vụ quản trị kinh doanh để xử lý việc bán hàng trên mạng 
internet.    

 
Nhóm 37: Sửa chữa và bảo dưỡng xe đạp, xe có động cơ, xe mô tô, máy chiếu phim và 
thiết bị nhiếp ảnh, lò đốt, nồi hơi và bơm, máy làm đông lạnh, tủ lạnh và thiết bị làm lạnh; 
sửa chữa và bảo dưỡng máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính, mạch điện tử hay 
đĩa từ chứa dữ liệu được lập trình; sửa chữa điện thoại, rađiô và máy thu hình; phục chế đồ 
đạc (fumiture); sửa chữa ô và dù che mưa nắng; sửa chữa và bảo dưỡng dụng cụ âm nhạc; 
dịch vụ sửa chữa giày; sửa chữa và bảo dưỡng đồng hồ, đồng hồ đeo tay và dụng cụ đo 
thời gian; mài kéo và dao làm bếp; chăm sóc, làm sạch và sửa chữa bộ da lông thú; giặt, 
làm sạch, là và sửa chữa quần áo; xây dựng tòa nhà và giám sát xây dựng tòa nhà.    

 

 
(210) 4-2014-00676 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) AEON KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS AEON CO., LTD.)   (JP) 
1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 
Chiba 261-8515, Japan  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị bán lẻ (department store retail services) liên quan đến xe đạp 

hai bánh, xe đạp một bánh, xe đạp ba bánh, xe mô tô, xe có động cơ, và các bộ phận và 
phụ tùng liên quan của chúng, xe lăn và các bộ phận và phụ tùng liên quan của chúng, đèn 
pin cho xe đạp hai bánh, cho xe đạp một bánh, cho xe đạp ba bánh, cho xe máy, cho xe 
mô tô, quần áo, áo khoác ngoài chống gió, mũ bảo hiểm, găng tay, kính mắt, đồ bảo vệ cơ 
thể phòng chống tai nạn là quần áo, giầy dép, đồ đi chân, mũ, đồ đội đầu, kính đeo mắt; 
dịch vụ bán lẻ xe đạp, xe có động cơ, xe mô tô và các bộ phận và phụ tùng của chúng; tư 
vấn kinh doanh chuyên nghiệp; nghiên cứu và tìm hiểu thị trường; cung cấp thông tin 
thương mại và kinh doanh; đại lý xuất nhập khẩu; sao chép tài liệu; dịch vụ xúc tiến, 
quảng bá, thúc đẩy các chuyến du lịch cho người khác; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch 
vụ quản trị kinh doanh; quản lý kinh doanh các tổ hợp thương mại mua sắm hàng hóa; 
quản lý kinh doanh siêu thị bán hàng hóa, cửa hàng bách hóa tổng hợp thuận tiện cho 
người tiêu dùng, và các cửa hàng bán lẻ tạp hóa; cho thuê máy và thiết bị văn phòng (trừ 
máy fax và máy vi tính); dịch vụ quảng cáo được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu 
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hoặc từ mạng máy tính toàn cầu internet (bao gồm cả các website); biên tập quảng cáo để 
sử dụng làm trang web trên mạng máy tính toàn cầu internet; dịch vụ thông tin kinh 
doanh được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc từ mạng máy tính toàn cầu 
internet; phổ biến quảng cáo cho người khác qua mạng thông tin liên lạc điện tử trực 
tuyến; mua sắm tại nhà thông qua mạng máy tính toàn cầu liên quan đến xe đạp hai bánh, 
xe đạp một bánh, xe đạp ba bánh, xe mô tô, xe có động cơ, và các bộ phận và phụ tùng 
liên quan của chúng, xe lăn và các bộ phận và phụ tùng liên quan của chúng, đèn pin cho 
xe đạp hai bánh, cho xe đạp một bánh, cho xe đạp ba bánh, cho xe máy, cho xe mô tô, 
quần áo, áo khoác ngoài chống gió, mũ bảo hiểm, găng tay, kính mắt, đồ bảo vệ cơ thể 
phòng chống tai nạn là quần áo, giày đép, đồ đi chân, mũ, đồ đội đầu, kính đeo mắt; dịch 
vụ nghiên cứu tiếp thị; dịch vụ bán đấu giá; phân tích giá thành; cho thuê chỗ để quảng 
cáo; xúc tiến bán hàng cho người khác; phân phát hàng mẫu; siêu thị bán lẻ hàng hóa trực 
tuyến (retail online department stores) liên quan đến xe đạp hai bánh, xe đạp một bánh, xe 
đạp ba bánh, xe mô tô, xe có động cơ, và các bộ phận và phụ tùng liên quan của chúng, xe 
lăn và các bộ phận và phụ tùng liên quan của chúng, đèn pin cho xe đạp hai bánh, cho xe 
đạp một bánh, cho xe đạp ba bánh, cho xe máy, cho xe mô tô, quần áo, áo khoác ngoài 
chống gió, mũ bảo hiểm, găng tay, kính mắt, đồ bảo vệ cơ thể phòng chống tai nạn là 
quần áo, giày dép, đồ đi chân, mũ, đồ đội đầu, kính đeo mắt; cửa hàng bách hóa bán lẻ 
thuận tiện cho người tiêu dùng (retail convenience stores) liên quan đến xe đạp hai bánh, 
xe đạp một bánh, xe đạp ba bánh, xe mô tô, xe có động cơ, và các bộ phận và phụ tùng 
liên quan của chúng, xe lăn và các bộ phận và phụ tùng liên quan của chúng, đèn pin cho 
xe đạp hai bánh, cho xe đạp một bánh, cho xe đạp ba bánh, cho xe máy, cho xe mô tô, 
quần áo, áo khoác ngoài chống gió, mũ bảo hiểm, găng tay, kính mắt, đồ bảo vệ cơ thể 
phòng chống tai nạn là quần áo, giày dép, đồ đi chân, mũ, đồ đội đầu, kính đeo mắt; cửa 
hàng bách hóa bán lẻ trực tuyến thuận tiện cho người tiêu dùng (retail online convenience 
stores) liên quan đến xe đạp hai bánh xe đạp một bánh, xe đạp ba bánh, xe mô tô, xe có 
động cơ, và các bộ phận và phụ tùng liên quan của chúng, xe lăn và các bộ phận và phụ 
tùng liên quan của chúng, đèn pin cho xe đạp hai bánh, cho xe đạp một bánh, cho xe đạp 
ba bánh, cho xe máy, cho xe mô tô, quần áo, áo khoác ngoài chống gió, mũ bảo hiểm, 
găng tay, kính mắt, đồ bảo vệ cơ thể phòng chống tai nạn là quần áo, giày dép, đồ đi chân, 
mũ, đồ đội đầu, kính đeo mắt; đặt mua hàng hóa trực tuyến bằng máy tính (computerized 
online ordering) đối với hàng hóa phổ thông và hàng hóa tiêu dùng phổ thông, cụ thể là xe 
đạp, xe mô tô, xe có động cơ, và các bộ phận và phụ tùng liên quan của chúng; dịch vụ 
cung cấp danh bạ thông tin thương mại trực tuyến; cung cấp hướng dẫn quảng cáo trực 
tuyến có thể tra cứu (tìm kiếm) được có nội dung về hàng hoá và dịch vụ của những người 
bán hàng trực tuyến khác; xử lý và quản lý cơ sở dữ liệu máy tính bao gồm biên tập và hệ 
thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên tập và cho thuê danh sách địa chỉ gửi 
thư; điều tra kinh doanh; dịch vụ quản trị kinh doanh để xử lý việc bán hàng trên mạng 
internet.    

 

Nhóm 37: Sửa chữa và bảo dưỡng xe đạp, xe có động cơ, xe mô tô, máy chiếu phim và 
thiết bị nhiếp ảnh, lò đốt, nồi hơi và bơm, máy làm đông lạnh, tủ lạnh và thiết bị làm lạnh; 
sửa chữa và bảo dưỡng máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính, mạch điện tử hay 
đĩa từ chứa dữ liệu được lập trình; sửa chữa điện thoại, rađiô và máy thu hình; phục chế đồ 
đạc (fumiture); sửa chữa ô và dù che mưa nắng; sửa chữa và bảo dưỡng dụng cụ âm nhạc; 
dịch vụ sửa chữa giày; sửa chữa và bảo dưỡng đồng hồ, đồng hồ đeo tay và dụng cụ đo 
thời gian; mài kéo và dao làm bếp; chăm sóc, làm sạch và sửa chữa bộ da lông thú; giặt, 
làm sạch, là và sửa chữa quần áo; xây dựng tòa nhà và giám sát xây dựng tòa nhà.   
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(210) 4-2014-00677 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phúc Long  (VN) 

Số 4/1, đường số 3, cư xá Đô Thành, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem và gel điều trị mụn (không chứa dược chất, là mỹ phẩm), bộ mỹ phẩm; 
sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm chống nắng; chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da; kem làm trắng da (mỹ phẩm).  

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2014-00678 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A9.7.19; 25.1.25 
(591) Nâu đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH công nghệ thực 

phẩm S.K   (VN) 

10 đường số 20, khu phố 4, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây đông lạnh; sữa; bột đạm (làm từ sữa); mứt trái cây; dầu ăn; sữa bột 
(dùng làm bánh); bơ; bơ thực vật.  

 

Nhóm 30: Nguyên liệu sản xuất bánh kẹo, bao gồm: bột trộn sẵn làm bánh, bột cacao, bột 
cà phê, hương liệu dùng cho thực phẩm, men và phụ gia làm bánh, bột trộn sẵn làm kem; 
bánh; kẹo và kem lạnh. 

 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các loại bánh kẹo, đồ uống, nguyên liệu cho sản xuất bánh 
kẹo, kem ăn và đồ uống.  

 

 
(210) 4-2014-00679 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A3.7.24; 4.3.20 
(591) Cam 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại thiết bị văn 

phòng Phượng Hoàng  (VN) 

T83 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 
06, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 16: Túi giấy; túi (phong bì, bao giấy) dùng để bao gói; vỏ bọc chai bằng bìa cứng 
hoặc giấy; bao bì chai bằng bìa cứng hoặc giấy; hộp bằng bìa cứng hoặc giấy; giấy bao 
gói. 

 

 
(210) 4-2014-00680 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) VIACOM INTERNATIONAL INC.  

(US) 
1515 Broadway, New York, New York 
10036, United States of America  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo mặc ngoài; quần áo thể thao; quần áo mặc lúc thư giãn ngoài giờ làm 
việc; quần áo bình thường; quần áo bơi; quần áo ngủ; đồ đi chân và đồ đội đầu; áo phông 
ngắn tay; thắt lưng (trang phục); khăn quàng cổ; áo vét; bộ quần áo; quần dài; váy; tất dài; 
quần áo bó; ca vát; găng tay (trang phục); áo len dài tay; áo váy; áo choàng (áo bờ-lu); áo 
sơ mi; mũ; mũ lưỡi trai; giầy cao cổ (giày ống), giày, dép lê.  

 
Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; đồ giải trí tiêu khiển, cụ thể là bóng bay để chơi, bóng cho 
trò chơi, găng tay chơi bóng chày, gậy cho trò chơi, gạch xây dựng (đồ chơi), đĩa bay (đồ 
chơi) và diều; đồ chơi của trẻ con; búp bê; trò chơi vi-đê-ô và trò chơi có bàn để chơi (như 
cờ); dụng cụ thể dục thể thao không xếp trong các nhóm khác; đồ trang trí cho cây Noel 
(trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo); thiết bị trò chơi.  

 

 
(210) 4-2014-00681 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Bách Thông  (VN) 

Số 37B Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ 
sinh, chế phẩm vệ sinh đùng cho mục đích y tế, cao dán.  

 

 
(210) 4-2014-00682 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) SANOFI  (FR) 

54 rue La BoÐtie, 75008 Paris, France  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2014-00683 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hóa - dược 

phẩm MEKOPHAR  (VN) 

297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm được dành cho người.  

 
 

(210) 4-2014-00684 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần hóa - dược 

phẩm MEKOPHAR   (VN) 

297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm được dành cho người.  

 

 
(210) 4-2014-00685 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần hóa - dược 

phẩm MEKOPHAR   (VN) 

297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  

 

 
(210) 4-2014-00686 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần hóa - dược 

phẩm MEKOPHAR   (VN) 

297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  
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(210) 4-2014-00688 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) LEONIAn K.K  (JP) 

3-4-2, Kandaogawamachi, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; giầy đi bộ; đồ đội đầu; bít tất ngắn cổ và tất dài; găng tay 

(trang phục); khăn choàng cổ (có thể che được cả mũi và miệng); thắt lưng (trang phục).   
 

 
(210) 4-2014-00689 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS 

AG   (CH) 
Hegenheimermattweg 127, 4123 
Allschwil, Switzerland  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm dược; chất ăn kiêng dùng trong ngành y.  
 

 
(210) 4-2014-00690 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS 
AG   (CH) 
Hegenheimermattweg 127, 4123 
Allschwil, Switzerland  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm dược; chất ăn kiêng dùng trong ngành y.  

 

 
(210) 4-2014-00691 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 
(731) ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS 

AG    (CH) 
Hegenheimermattweg 127, 4123 
Allschwil, Switzerland   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm dược; chất ăn kiêng dùng trong ngành y.  
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(210) 4-2014-00692 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS 

AG    (CH) 
Hegenheimermattweg 127, 4123 
Allschwil, Switzerland   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm dược; chất ăn kiêng dùng trong ngành y.  

 

 
(210) 4-2014-00693 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS 

AG    (CH) 
Hegenheimermattweg 127, 4123 
Allschwil, Switzerland   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm dược; chất ăn kiêng dùng trong ngành y.  

 

 
(210) 4-2014-00694 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS 
AG    (CH) 
Hegenheimermattweg 127, 4123 
Allschwil, Switzerland   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm dược; chất ăn kiêng dùng trong ngành y.  

 

 
(210) 4-2014-00695 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS 
AG    (CH) 
Hegenheimermattweg 127, 4123 
Allschwil, Switzerland   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm dược; chất ăn kiêng dùng trong ngành y.  
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(210) 4-2014-00696 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS 

AG    (CH) 
Hegenheimermattweg 127, 4123 
Allschwil, Switzerland   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm dược; chất ăn kiêng dùng trong ngành y.  

 

 
(210) 4-2014-00697 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS 

AG    (CH) 
Hegenheimermattweg 127, 4123 
Allschwil, Switzerland   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm dược; chất ăn kiêng dùng trong ngành y.  

 

 
(210) 4-2014-00698 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS 
AG    (CH) 
Hegenheimermattweg 127, 4123 
Allschwil, Switzerland   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm dược; chất ăn kiêng dùng trong ngành y.  

 

 
(210) 4-2014-00699 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS 
AG    (CH) 
Hegenheimermattweg 127, 4123 
Allschwil, Switzerland   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm dược; chất ăn kiêng dùng trong ngành y.  
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(210) 4-2014-00700 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS 

AG    (CH) 
Hegenheimermattweg 127, 4123 
Allschwil, Switzerland   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm dược; chất ăn kiêng dùng trong ngành y.  

 

 
(210) 4-2014-00701 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS 

AG    (CH) 
Hegenheimermattweg 127, 4123 
Allschwil, Switzerland   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm dược; chất ăn kiêng dùng trong ngành y.  

 

 
(210) 4-2014-00702 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS 
AG    (CH) 
Hegenheimermattweg 127, 4123 
Allschwil, Switzerland   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm dược; chất ăn kiêng dùng trong ngành y.  

 

 
(210) 4-2014-00703 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS 
AG    (CH) 
Hegenheimermattweg 127, 4123 
Allschwil, Switzerland   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm dược; chất ăn kiêng dùng trong ngành y.  
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(210) 4-2014-00704 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS 

AG    (CH) 
Hegenheimermattweg 127, 4123 
Allschwil, Switzerland   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm dược; chất ăn kiêng dùng trong ngành y.  

 

 
(210) 4-2014-00705 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS 
AG    (CH) 
Hegenheimermattweg 127, 4123 
Allschwil, Switzerland   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm dược; chất ăn kiêng dùng trong ngành y.  

 

 
(210) 4-2014-00706 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS 

AG    (CH) 
Hegenheimermattweg 127, 4123 
Allschwil, Switzerland   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm dược; chất ăn kiêng dùng trong ngành y.  

 

 
(210) 4-2014-00707 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS 
AG    (CH) 
Hegenheimermattweg 127, 4123 
Allschwil, Switzerland   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm dược; chất ăn kiêng dùng trong ngành y.  
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(210) 4-2014-00708 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS 
AG    (CH) 
Hegenheimermattweg 127, 4123 
Allschwil, Switzerland   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm dược; chất ăn kiêng dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2014-00709 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A17.2.2; 26.5.1 
(731) Doanh nghiệp tư nhân kinh 

doanh vàng Kim Sen 10  (VN) 

Quầy 18A chợ Thiếc, phường 6, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng bạc đá quý; nữ trang bằng vàng bạc đá quý; vàng trang sức mỹ nghệ, đá 
bán quý, ngọc trai (đồ trang sức). 

 

 
(210) 4-2014-00710 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân kinh 

doanh vàng Kim Sen 10   (VN) 

Quầy 18A chợ Thiếc, phường 6, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng bạc đá quý; nữ trang bằng vàng bạc đá quý, vàng trang sức mỹ nghệ, đá 
bán quý; ngọc trai (đồ trang sức). 

 
 

(210) 4-2014-00711 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.5.1; A5.11.2; 26.4.2; 5.5.19; A5.1.7 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh lá cây, xanh lá cây 

đậm, xanh lá cây nhạt, nâu đỏ nhạt 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất - thương mại Tiến 

Nga   (VN) 

22/4 đường 32, phường Linh Đông, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 30: Chè (trà); trà nhân sâm (thành phần chính là trà, không dùng cho mục đích y 
tế); trà rau má (thành phần chính là trà); trà gừng (thành phần chính là trà); trà dừa (thành 
phần chính là trà); trà túi lọc. 

 

 
(210) 4-2014-00712 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 2.1.25; A2.1.23 
(591) Đen, trắng, tím, xanh chuối, da cam 

đậm, hồng, nâu, xám, xám nhạt 
(731) HARD ROCK LIMITED   (US) 

13-14 Esplanade, St. Helier JE1 1BD 
Jersey  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và nhà hàng ăn uống; dịch vụ chăm sóc trẻ ban ngày.  

 

 
(210) 4-2014-00714 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.1.14; 3.1.15; 3.13.1; 22.1.10 
(591) Đen, trắng, tím, hồng, xanh chuối, xanh 

da trời đậm, xám, xám nhạt, vàng đậm, 
vàng nhạt 

(731) Hard Rock Limited    (US) 
13-14 Esplanade, St. Helier JE1 1BD 
Jersey   

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và nhà hàng ăn uống; dịch vụ chăm sóc trẻ ban ngày.  

 

 
(210) 4-2014-00715 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 2.1.9; 22.1.1 
(591) Đen, trắng, tím, xanh chuối, xanh lá cây 

nhạt, nâu, nâu vàng, xanh lam, vàng, 
vàng đậm, xám, xám nhạt, đỏ cam, đỏ 

(731) Hard Rock Limited    (US) 
13-14 Esplanade, St. Helier JE1 1BD 
Jersey   

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và nhà hàng ăn uống; dịch vụ chăm sóc trẻ ban ngày.  
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(210) 4-2014-00716 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

(531) 3.1.14; A3.1.24; 22.1.15 

(591) Đen, trắng, xanh lam, xanh lam đậm, 

xanh đen, đỏ, nâu vàng, nâu nhạt, xám 

nhạt, tím 

(731) HARD ROCK LIMITED    (US) 

13-14 Esplanade, St. Helier JE1 1BD 

Jersey   

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và nhà hàng ăn uống; dịch vụ chăm sóc trẻ ban ngày.  
 

 
(210) 4-2014-00717 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

(531) 3.1.6; A3.1.23; A3.1.25 

(591) Đen, trắng, hồng, tím, xanh lam, nâu 

vàng 

(731) HARD ROCK LIMITED    (US) 

13-14 Esplanade, St. Helier JE1 1BD 

Jersey   

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và nhà hàng ăn uống; dịch vụ chăm sóc trẻ ban ngày.  
 

 
(210) 4-2014-00718 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

(531) 4.3.3; 1.5.1; 1.15.11 

(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh lá cây, xanh da 

trời, xanh dương 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại bao bì Kim Long  

(VN) 

239/58 Khuông Việt, phường Phú Trung, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 

Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 40: In ấn bao bì và biểu mẫu các loại; nghề in.  
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(210) 4-2014-00719 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.1; 26.4.2 
(731) YUNG CHAO ENTERPRISE CO., LTD.  

(TW) 
1F., No. 526 Tung Kuang Yuan Rd., 
Taichung, Taiwan  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy chế biến thức ăn dùng điện; máy cắt thức ăn cho mục đích công nghiệp; 
máy thái thức ăn dùng điện; máy xay cà phê chạy điện; máy xay thịt chạy điện; máy bào 
đá lạnh chạy điện; thiết bị cơ điện để chế biến thịt; may ép mía chạy điện; máy ép trái cây 
dùng điện cho mục đích gia dụng; máy xay đậu nành chạy điện; máy chế biến thức ăn 
dùng điện cho mục đích gia dụng; cái đánh kem chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; 
máy xay nghiền chạy điện cho mục đích gia dụng.  

 

 
(210) 4-2014-00720 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(731) YUNG CHAO ENTERPRISE CO., LTD.  

(TW) 
1F., No. 526 Tung Kuang Yuan Rd., 
Taichung, Taiwan  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy chế biến thức ăn dùng điện; máy cắt thức ăn cho mục đích công nghiệp; 
máy thái thức ăn dùng điện; máy xay cà phê chạy điện; máy xay thịt chạy điện; máy bào 
đá lạnh chạy điện; thiết bị cơ điện để chế biến thịt; máy ép mía chạy điện; máy ép trái cây 
dùng điện cho mục đích gia dụng; máy xay đậu nành chạy điện; máy chế biến thức ăn 
dùng điện cho mục đích gia dụng; cái đánh kem chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; 
máy xay nghiền chạy điện cho mục đích gia dụng.  

 
 

(210) 4-2014-00721 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa nông Lúa 

Vàng  (VN) 

Lô M8, đường N8, khu công nghiệp 
Nam Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu.  
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(210) 4-2014-00722 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược 

Danapha-Nanosome   (VN) 

253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh 
Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-00723 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Võ Tuấn   (VN) 

219/12 đường số 12, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (amply); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; 
bộ trộn âm (micxơ); ống nói (micro).  

 
 

(210) 4-2014-00724 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Gi Bi  (VN) 

196/20 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: mặt nạ dưỡng da. 
 
 

(210) 4-2014-00727 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A18.1.9; 18.1.23 
(591) Vàng, xanh lá, xanh dương, tím, đen, 

xám 
(731) Công ty TNHH sơn Minh Toàn  

(VN) 

65/1 ấp Trung Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Dung môi dùng cho sơn / sơn dầu / vecni. 
 

Nhóm 02: Sơn; sơn phủ. 
 

Nhóm 39: Cho thuê xe; vận tải bằng ô tô. 
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(210) 4-2014-00728 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ - đầu tư công nghệ 

Phương Nam  (VN) 

425/22 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính để bàn. 

 

 
(210) 4-2014-00730 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Thắng Lợi  (VN) 

B11 369 Trường Chinh, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-00731 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Thắng Lợi  (VN) 

B11 369 Trường Chinh, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-00732 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.14; A2.9.15; A26.11.12 
(591) Xanh da trời, vàng 
(731) Công ty TNHH đào tạo Aten  

(VN) 

175 Chùa Láng, phường Láng Thượng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); dịch vụ về giáo dục giảng dạy; 

hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); dịch vụ dạy dỗ; dịch vụ hướng 
dẫn, giảng dạy; dịch vụ phiên dịch viên; sắp xếp và tiến hành hội thảo [đào tạo]. 
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(210) 4-2014-00733 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.3.4 

(591) Đen, đỏ, vàng, xanh 

(731) Công ty TNHH phát triển kỹ 

thuật và vật liệu xây dựng 

Đại Viễn  (VN) 

18/6 Nguyễn Hiến Lê, phường 13, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất xây dựng; hóa chất phụ gia dùng cho vật liệu xây dựng; keo tạo bóng 

dùng cho vật liệu xây dựng, bột ôxit. 

 
Nhóm 20: Khuôn mẫu phi kim loại; khuôn mẫu nhựa, composit để đúc sản phẩm vật liệu 

xây dựng. 
 

 
(210) 4-2014-00734 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại xuất 

nhập khẩu mỹ phẩm Hoa 

Hướng Dương  (VN) 

41 đường 30 khu phố 5, phường Bình Trị 

Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) bôi da; kem tắm trắng da; lăn khử 
mùi; sữa rửa mặt; sữa tắm. 

 

 
(210) 4-2014-00735 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại xuất 

nhập khẩu mỹ phẩm Hoa 

Hướng Dương   (VN) 

41 đường 30 khu phố 5, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) bôi da; kem tắm trắng da; lăn khử 

mùi; sữa rửa mặt; sữa tắm. 
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(210) 4-2014-00736 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.1.10; A26.4.24; 
A25.7.21 

(731) Dương Văn Tân  (VN) 

Xóm 4, tổ 3, phường Chiềng Cơi, thành 
phố Sơn La, tỉnh Sơn La 

 

(511)   Nhóm 06: Lồng bắt cá bằng kim loại. 
 

Nhóm 22: Lưới bắt cá. 
 

Nhóm 28: Vợt bắt cá. 
 

 
(210) 4-2014-00737 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.2 
(731) Dương Văn Tân   (VN) 

Xóm 4, tổ 3, phường Chiềng Cơi, thành 
phố Sơn La, tỉnh Sơn La  

 

(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã chế biến (cá, tôm, cua, mực). 
 

 
(210) 4-2014-00738 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dầu khí Toàn 

Cầu Việt Nam  (VN) 

Số 75 Đức Giang, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn (dầu bôi trơn động cơ). 
 

Nhóm 35: Mua bán sản phẩm dầu nhờn (dầu bôi trơn cho động cơ).  
 
 

(210) 4-2014-00739 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(731) Công ty cổ phần nhãn hiệu 

UNI   (VN) 

Tầng 6, tòa nhà Vina Giầy, 180-182 Lý 
Chính Thắng, phường 09, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; mỹ phẩm; chất để tẩy rửa (dạng hóa mỹ phẩm); chế phẩm để 
làm sạch.  
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(210) 4-2014-00742 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất xuất 

nhập khẩu Hóa chất Việt Nam  

(VN) 

Lô G1, khu công nghiệp Tây Bắc Ga, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho công nghiệp, khoa học.  
 

Nhóm 35: Buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất.  
 

 
(210) 4-2014-00744 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.15 
(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ kỹ thuật Trung Nam  

(VN) 

Số 20, đường số 2, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước (máy lọc nước uống nóng lạnh, máy lọc nước trực tiếp nóng 
lạnh, máy lọc nước RO, máy lọc nước tinh khiết, máy lọc nước, máy lọc nước giếng 
khoan).  

 

Nhóm 35: Mua bán: máy lọc nước (máy lọc nước uống nóng lạnh, máy lọc nước trực tiếp 
nóng lạnh, máy lọc nước RO, máy lọc nước tinh khiết, máy lọc nước, máy lọc nước giếng 
khoan).  

 

 
(210) 4-2014-00745 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A9.7.22 
(591) Tím, trắng, xanh dương, vàng 
(731) Công ty TNHH Châu Lục Sao 

Việt  (VN) 

Số 52, đường C, khu Trung tâm hành 
chính, KP Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, 
thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục), dịch vụ giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn 
giảng dạy.  
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(210) 4-2014-00746 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 25.12.1; 26.4.2; 25.3.1 
(591) Đen, vàng, tím, hồng 
(731) Nguyễn Thị Tiếp  (VN) 

36/45/32/35/4 Bùi Tư Toàn, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 06: ổ khóa bằng kim loại, két sắt.  
 

 
(210) 4-2014-00747 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần 

SMARTMOTION Việt Nam  (VN) 

Số 20, ngách 66/16, đường Ngọc Thụy, 
phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Khung xe đạp; xe đạp; xe cộ chạy bằng điện; động cơ cho xe đạp.  
 

 
(210) 4-2014-00748 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(591) Đỏ, xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần 

SMARTMOTION Việt Nam   (VN) 

Số 20, ngách 66/16, đường Ngọc Thụy, 
phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Khung xe đạp; xe đạp; xe cộ chạy bằng điện; động cơ cho xe đạp.  
 

 
(210) 4-2014-00754 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 2.1.11; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH 3MC  (VN) 

Số 454 Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2014-00755 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần S.P.M  (VN) 

Lô 51, đường số 2, khu công nghiệp Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dùng cho sản phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2014-00756 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 19.7.1; 2.5.2; 1.3.1; 3.2.9 
(591) Đỏ, vàng, da cam, hồng, xanh lá cây, 

xanh da trời, xanh sẫm, xanh nhạt, ghi, 
đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 

Pháp Anh    (VN) 

Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00757 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.1.2; 26.3.2; A19.13.21; 
2.9.25; A26.4.24 

(591) Đỏ, vàng, tím, xanh da trời, xanh lá cây, 
đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 

Pháp Anh   (VN) 

Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-00758 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A26.11.9 
(591) Da cam, xanh hòa bình, trắng. 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

dược phẩm Việt Pháp  (VN) 

152B Nguyễn Viết Xuân, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc miệng, 
trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm, kim tiêm 
dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y 
tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm; mua bán điện 
cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội 
dầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực 
phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, ca cao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, 
cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn 
nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-00759 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tiến Lộc   (VN) 

Số 53 khu tập thể công ty xuất nhập khẩu 
thủy sản Hà Nội, phố Lê Văn Thiêm, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược vho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-00760 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Cường Phú   (VN) 

Số 30B, ngõ 477, đường Nguyễn Trãi, 
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
dung dịch muối biển chứa thuốc dùng trong y tế, nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, 
dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00761 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quốc Tế   (VN) 

Số nhà 40, đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00762 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Văn Lam   (VN) 

Số 34, ngách 155/206 Trường Chinh, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-00763 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Trần Đức Dũng  (VN) 

Xóm 11, xã Hồng Long, huyện Nam 
Đàn, tỉnh Nghệ An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-00764 (220) 10.01.2014 

 

 

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 26.13.25; 26.15.15 

(591) Xanh lá chuối, xanh dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Viện Gót  (VN) 

13A Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Bệnh viện, phòng khám bệnh, phòng chữa bệnh.  
 

 
(210) 4-2014-00765 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 1.17.11; 9.7.1; 3.7.17 
(591) Xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại & 

dịch vụ quốc tế Tầm Nhìn Mới  

(VN) 

Số nhà 141, tổ 1, phố Thạch Cầu, phường 
Long Biên, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 39: Lữ hành nội địa; lữ hành quốc tế; vận tải hàng hoá; vận chuyển hành khách; 
cho thuê xe chở khách; đặt chỗ cho các chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2014-00768 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại và dịch vụ J&V  (VN) 

Số 241 Lê Lợi, phường Lê Lợi, quận Ngô 
Quyền, thành phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện.  
 

 
(210) 4-2014-00769 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Leo  (VN) 

ấp Trung Hiệp, xã Hưng Khánh Trung, 
huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; kem ngăn ngừa mụn (mỹ phẩm); kem dưỡng da; kem 
chống nắng (mỹ phẩm); sữa rửa mặt. 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
836 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, sữa tắm, kem ngăn ngừa mụn (mỹ phẩm), kem dưỡng da, 
kem chống nắng (mỹ phẩm), sữa rửa mặt. 

 

 
(210) 4-2014-00770 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.5.20 
(591) Tím nhạt, cam nhạt, hồng 
(731) Nguyễn Văn Leo  (VN) 

ấp Trung Hiệp, xã Hưng Khánh Trung, 
huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; kem ngăn ngừa mụn (mỹ phẩm); kem dưỡng da; kem 
chống nắng (mỹ phẩm); sữa rửa mặt. 

 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, sữa tắm, kem ngăn ngừa mụn (mỹ phẩm), kem đưỡng da, 
kem chống nắng (mỹ phẩm), sữa rửa mặt. 

 

 
(210) 4-2014-00771 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3; 
1.15.5 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá 
(731) Công ty cổ phần cao su Hòa 

Bình  (VN) 

ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: cao su nguyên liệu, gỗ cây cao su, cao su chế biến.  
 

Nhóm 37: Khai thác gỗ. 
 

Nhóm 40: Sơ chế mủ cao su. 
 

Nhóm 44: Trồng cây cao su; khai thác mủ cao su (lấy mủ cao su từ trên cây xuống).  
 

 
(210) 4-2014-00772 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.13.25; 26.11.3; 7.1.6 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH HYOSUNG Việt 

Nam  (VN) 

Đường N2, khu công nghiệp Nhơn Trạch 
5, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: Dây thép, lưới thép.  
 

Nhóm 17: Sợi đàn hồi, không dùng trong ngành dệt; sợi lưu hóa; sợi bằng chất dẻo không 
dùng trong ngành dệt; sợi bằng cao su không dùng trong ngành dệt; vật liệu cao su để đắp 
lại lốp xe.  

 
Nhóm 22: Vật liệu sợi dệt dạng thô.  

 
Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt.  

 
Nhóm 35: Mua bán và nhập khẩu các loại sợi để dệt, sợi spandex.  

 
Nhóm 40: Gia công, xi mạ các loại sợi.  

 

 
(210) 4-2014-00773 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, đen, xanh lá cây, vàng, 

xám, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 

Thanh Hoàng Danh  (VN) 

129/644, KP 4, phường Tân Mai, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước khoáng (đồ uống không cồn); nước tinh khiết đóng 

chai.  
 

 
(210) 4-2014-00774 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.15; A11.3.3; 25.5.25 
(591) Đen, trắng, vàng, nâu, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ nông sản Thành Đạt  

(VN) 

269/111 Phan Huy ích, Phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, ca cao, gạo, bột sắn, trà (chè), hạt tiêu (gia vị).  
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(210) 4-2014-00775 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ nông sản Thành Đạt  

(VN) 

269/111 Phan Huy ích, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, ca cao, gạo, bột sắn, trà (chè), hạt tiêu (gia vị). 

 
 

(210) 4-2014-00776 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) EKSPRES T.H. SDN BHD  (MY) 

8, Jalan Bukit 5, Kawasan Perindustrian 
MIEL, Bandar Seri Alam, 81750 Masai, 
Johor, Malaysia 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ sơ sinh; núm vú giả cho trẻ em; bơm dùng để hút sữa mẹ; núm 

vú của bình sữa cho trẻ em bú; van của bình sữa cho trẻ em; bình sữa cho trẻ em; nệm cho 
việc sinh nở; núm vú cho trẻ bú bình; núm vú giả của bình sữa cho trẻ em.  

 
Nhóm 16: Bảng quảng cáo bằng giấy hoặc bìa cứng; túi [phong bì, bao nhỏ ]bằng giấy 
hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; lịch; nhãn để ghi thông tin, không bằng vải; tạp chí (định 
kỳ); bản tin giấy; giấy bao gói; sách mỏng; ấn phẩm; giấy gói quà.   

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ cung cấp thông tin về thương mại; tổ chức triển lãm cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quản lý tệp tin máy tính; quản lý thương mại việc 
li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; marketing; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; 
phân phát hàng mẫu; tổ chức các hội chợ quảng bá thương hiệu cho mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2014-00778 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Triều Nhật   (VN)

286-288 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; bánh trung thu.  
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(210) 4-2014-00779 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Triều Nhật   (VN)

286-288 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; bánh trung thu.  
 

 
(210) 4-2014-00780 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Triều Nhật  (VN) 

286-288 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; bánh trung thu.  
 

 
(210) 4-2014-00781 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Triều Nhật  (VN) 

286-288 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; bánh trung thu.  
 

 
(210) 4-2014-00782 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Triều Nhật   (VN)

286-288 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, bánh trung thu. 
 

(210) 4-2014-00783 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Triều Nhật  (VN) 

286-288 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; bánh trung thu.  
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(210) 4-2014-00784 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540)  (731) Công ty TNHH Triều Nhật   (VN)

286-288 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; bánh trung thu  
 
 

(210) 4-2014-00785 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.15.1 
(591) Đen, đỏ, vàng, vàng cam. 
(731) Công ty TNHH chế biến  tinh 

bột sắn NAILUN Việt Nam  (VN) 

ấp Hòa Vinh, xã Thành Tâm, huyện 
Chơn Thành, tỉnh Bình Phước  

 

(511)   Nhóm 01: Bột khoai tây dùng cho mục đích công nghiệp; bột dùng cho mục đích công 
nghiệp; tinh bột và các chế phẩm tinh bột dùng cho mục đích công nghiệp.  

 

Nhóm 30: Bột khoai tây (thực phẩm); tinh bột và các sản phẩm tinh bột dùng làm thực 
phẩm, ngô (nghiền); gạo; sắn; bột cọ sagu; bột và các loại thực phẩm làm từ ngũ cốc.  

 
 

(210) 4-2014-00789 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.6; A3.7.24 
(591) Vàng, da cam, xám, đen. 
(731) TUNG LING INDUSTRIAL CO., LTD.  

(TW) 
2F., No.1, Lane 50, Nan-Kang RD., 
Sec.3, Taipei, Taiwan   

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 14: Huy chương; huy chương kỷ niệm; đồng hồ đeo tay; đồng hồ; đồng hồ đeo tay 
hình thú; nhẫn (đồ trang sức); hoa tai; mặt dây chuyền; đồ trang sức.  

 
 

(210) 4-2014-00790 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.6; A3.7.24 
(591) Vàng, da cam, xám, đen. 
(731) TUNG LING INDUSTRIAL CO., LTD.  

(TW) 
2F., No.1, Lane 50, Nan-Kang RD., 
Sec.3, Taipei, Taiwan   

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 26: Đồ trang trí để treo điện thoại di động; kẹp tóc; vòng buộc tóc; dây búi tóc, đồ 
trang trí tóc, cúc (khuy) dây kẹp núm vú giả; ghim băng.  

 

 
(210) 4-2014-00791 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.6; A3.7.24 
(591) Vàng, da cam, xám, đen. 
(731) TUNG LING INDUSTRIAL CO., LTD.  

(TW) 
2F., No.1, Lane 50, Nan-Kang RD., 
Sec.3, Taipei, Taiwan   

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 27: Thảm bằng rơm; chiếu ngủ mùa hè; thảm trải sàn lông mềm; thảm; thảm chùi 
chân sau khi tắm, thảm chống trơn.  

 
 

(210) 4-2014-00792 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 1.7.6; A1.1.10; 5.7.21; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh iá cây nhạt, xanh 

dương, đỏ, vàng, đen, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Thị 

Hồng Minh  (VN) 

E3/54 ấp 6, xã Tân Nhựt, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu dừa (dạng nước quả nấu đông).  
 
 

(210) 4-2014-00794 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây. 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch [không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế] ; chế 
phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải [dùng để giặt], chế phẩm dùng để tẩy 
trắng; chế phẩm để làm sạch, chế phẩm dùng để đánh bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế 
phẩm để mài; chế phẩm dùng để rửa bát đĩa; xà phòng; nước rửa tay [không chứa dược 
chất và không dùng cho mục đích y tế]; khăn giấy được ngâm tẩm chế phẩm và chất dùng 
để làm sạch và đánh bóng [thuộc nhóm này]. 
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Nhóm 05: Chất tẩy uế (dùng cho mục đích.y tế), chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; 
chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế); chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại, côn trùng 
và động vật có hại; chất diệt nấm; chất sát trùng; chất diệt khuẩn; chất diệt ký sinh trùng; 
chất diệt tảo; thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; chất khử mùi (không dùng cho cá nhân); 
chế phẩm để làm mát không khí; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ.  

 
 

(210) 4-2014-00795 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(300) 063048 12.07.2013 JM 
(540) 

  

(731) APPLE INC.   (US) 
1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ cho các xuất bản phẩm điện tử được cung cấp qua 
Internet và các mạng thông tin liên lạc khác; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trong lĩnh vực: sách, 
tạp chí, ấn phẩm định kỳ, bản tin, tập san và các xuất bản phẩm khác theo rất nhiều các 
chủ đề được quan tâm chung, được cung cấp qua Internet và các mạng thông tin liên lạc 
khác; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các xuất bản phẩm điện tử được sử dụng trên các thiết bị 
điện tử kỹ thuật số di động cầm tay và các thiết bị diện tử tiêu dùng khác.  

 
 

(210) 4-2014-00796 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; 26.1.1 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH DAIRY PRO 

TRADE  (VN) 

85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa nước; sữa bột; sữa chua, sản phẩm từ sữa; sữa đậu nành [thay thế sữa]; đồ 
uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu.  

 
 

(210) 4-2014-00799 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.13.25; 26.15.15; 1.15.15 
(591) Xanh cửu long, xanh hòa bình, trắng. 
(731) Nguyễn Đặng Hoài Nam  (VN) 

65A Lương Hữu Khánh, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
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(210) 4-2014-00800 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(591) Xanh tím than, trắng. 
(731) Công ty cổ phần ngư cụ Hải 

Dương   (VN) 

51 liên khu 2-5, phường Bình Trị Đông, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 22: Lưới đánh cá.  
 
 

(210) 4-2014-00801 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ACECOOK 

Việt Nam   (VN) 

Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền.  
 
 

(210) 4-2014-00802 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25; A5.1.16; A5.1.5 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đen. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Biển 

Cát  (VN) 

8 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm 
Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 

 
(210) 4-2014-00803 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công Ty TNHH Núi Đá Vàng  (VN)

23/23 đường C1, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà các loại, cà phê các loại.  
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(210) 4-2014-00804 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Nâu, xám. 
(731) Công ty cổ phần nhà hàng 

Bách Việt   (VN) 

90 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức buổi tiệc (giải trí); tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo.  
 

 
(210) 4-2014-00805 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.3.15; 5.3.11 
(591) Nâu đỏ, nâu, cam. 
(731) Công ty cổ phần nhà hàng 

Bách Việt  (VN) 

90 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức buổi tiệc (giải trí); tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo.  
 

 
(210) 4-2014-00807 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công Ty TNHH Núi Đá Vàng  (VN)

23/23 đường C1, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà các loại, cà phê các loại. 
 

 
(210) 4-2014-00808 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Lâm Đình Tuấn Hải   (VN) 

307/37 Bàu Cát, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) (dùng cho trang phục); giầy dép; trang 
phục lót.  
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(210) 4-2014-00809 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24; 26.4.2; 26.7.25; A26.11.9 
(591) Vàng, cam, đen. 
(731) Hộ kinh doanh Từ Mỹ Nga  

(VN) 

Số 71 Ngô Quyền, phường Vĩnh Bảo, 
thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Giò chả chay (sản phẩm được làm từ ngũ cốc). 

 

 
(210) 4-2014-00810 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.24; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, xanh 

ngọc, đỏ, hồng đậm, hồng nhạt, vàng 
nhạt, trắng. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Satra - Tiền 

Giang   (VN) 

ấp Hòa Phúc, xã Hòa Khánh, huyện Cái 
Bè, tỉnh Tiền Giang  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống hoa quả (trái cây).  
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu hoa quả (trái cây); mua bán xuất nhập khẩu nông sản.  
 

 
(210) 4-2014-00811 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên NLINK Việt 

Nam   (VN) 

76 Trần Đình Xu, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; son môi, thuốc nhuộm tóc (mỹ phẩm), phấn trang điểm, nước sơn 

móng tay (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 
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(210) 4-2014-00812 (220) 10.01.2014 

 

 

(441) 25.03.2014 
(540) (531) A25.3.3 

(591) Xanh, trắng, xanh dương, xanh đậm. 
(731) Công ty cổ phần khoa học 

công nghệ cao Việt Đức   (VN) 

Số 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa 
Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2014-00813 (220) 10.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 3.13.1; 26.15.1; 26.1.6; 2.3.1; A25.3.3; 

24.15.21 
(591) Xanh, trắng, đen, vàng, đỏ, xanh đậm. 
(731) Công ty cổ phần khoa học 

công nghệ cao Việt Đức  (VN) 

Số 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa 
Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2014-00814 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) EASYWELL WATER SYSTEMS, INC.  
(TW) 
No. 222-1, sec.2, Chia Tung rd., 
Changhua city, Changhua county, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống; bộ lọc [phụ tùng của trang thiết bị công nghiệp hoặc gia 
dụng]; thiết bị lọc nước; hệ thống làm sạch nước; thiềt bị và máy móc để làm sạch nước; 
vòi hoa sen.  

 
 

(210) 4-2014-00816 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 3.11.17; 26.2.7; A26.11.12; A3.11.24 
(591) Đen, đỏ, xanh biển. 
(731) 1. Công ty cổ phần nông 

nghiệp Đại Dương Xanh  (VN) 

74/5A đường 36, khu phố 8, phường 
Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

2. Lê Thanh Anh Vũ  (VN) 

74/5A đường 36, khu phố 8, phường Linh 
Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
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(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân ủ, chế phẩm phân bón, phân bón có chứa nitơ, chất nền dùng để 
trồng cây không dùng đất (nông nghiệp), chế phẩm điều tiết sự sinh trưởng của cây.  

 
 

(210) 4-2014-00817 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây và xanh nước biển. 
(731) 1. Công ty cổ phần nông 

nghiệp Đại Dương Xanh   (VN) 

74/5A đường 36, khu phố 8, phường 
Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

2. Lê Thanh Anh Vũ  (VN) 

739/34 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân ủ, chế phẩm phân bón, phân bón có chứa nitơ, chất nền dùng để 
trồng cây không dùng đất (nông nghiệp), chế phẩm điều tiết sự sinh trưởng của cây. 

 
 

(210) 4-2014-00818 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.9.1; A3.9.24; A26.11.12; 1.15.15 
(591) Xanh biển, đen. 
(731) 1. Công ty cổ phần nông 

nghiệp Đại Dương Xanh   (VN) 

74/5A đường 36, khu phố 8, phường 
Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh   

2. Lê Thanh Anh Vũ  (VN) 

74/5a đường 36 - khu phố 8, phường 
Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân ủ, chế phẩm phân bón, phân bón có chứa nitơ, chất nền dùng để 
trồng cây không dùng đất (nông nghiệp), chế phẩm điều tiết sự sinh trưởng của cây.  

 
 

(210) 4-2014-00819 (220) 13.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) A25.7.3; 26.4.2 

(591) Đỏ, xanh, trắng. 
(731) Phạm Lâm Thanh Thúy   (VN) 

67 Nguyễn Thái Học, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán kính thuốc đeo mắt.  
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(210) 4-2014-00821 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần VTC dịch vụ 

di động  (VN) 

Số 65, phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 
PARTNERS JSC.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí cho trẻ em; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ 
giới thiệu phim. 

 

 
(210) 4-2014-00822 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3 
(731) Công ty TNHH South Lion Việt 

Nam  (VN) 

Số 84B Bạch Đằng, phường Chương 
Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng: gạch lát sàn; gạch ốp tường; ngói; vật liệu xây dựng không 
bằng kim loại; vật liệu xây dựng phi kim; đồ nghệ thuật bằng bê tông.  

 

Nhóm 35: Buôn bán: vật liệu xây dựng như gạch lát sàn; gạch ốp tường; ngói; thiết bị vệ 
sinh như bệt bồn cầu, chậu rửa, vòi sen, vòi nước, vòi xịt, vòi rửa. 

 

 
(210) 4-2014-00823 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần VTC dịch vụ 

di động   (VN) 

Số 65, phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 
PARTNERS JSC.) 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy di động (phần mềm có thể tải xuống được); phần mềm máy 
di động.  

 

 
(210) 4-2014-00824 (220) 13.01.2014 

 

 

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 3.7.6; A3.7.24 

(731) Hộ kinh doanh Minh Anh   (VN) 

30/20A Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo.  
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(210) 4-2014-00825 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 25.3.1; 26.13.25 
(591) Đỏ, nâu, xanh nõn chuối, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Âu Việt Cổ 

Đại  (VN) 

Thôn 7, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt khô các loại (đã qua chế biến). 
 
 

(210) 4-2014-00826 (220) 13.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 24.9.1; A9.7.25 

(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần Âu Việt Cổ 

Đại   (VN) 

Thôn 7, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 29: Thịt khô các loại (đã qua chế biến). 
 
 

(210) 4-2014-00827 (220) 13.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 3.4.7; 25.1.6; 26.1.1 

(591) Cam, nâu đen, vàng, đỏ đô. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Cát Thành  (VN) 

538/37 Đoàn Văn Bơ, phường 14, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Cồn cho mục đích dược phẩm; cồn dùng cho thực phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-00830 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Trắng, đen, da cam, da cam nhạt, da cam 
đậm. 

(731) Công ty TNHH bảo hiểm 

Hanwha Life Việt Nam  (VN) 

Tầng 14, toà nhà Fideco, 81-83-83B-85 
Hàm Nghi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tái bảo hiểm; quản lý quỹ; đầu tư 
vốn; quản lý quỹ lương hưu. 
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(210) 4-2014-00831 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.6 
(591) Trắng, đen, da cam, da cam nhạt, da cam 

đậm. 
(731) Công ty TNHH bảo hiểm 

Hanwha Life Việt Nam   (VN) 

Tầng 14, tòa nhà Fideco, 81-83-83B-85 
Hàm Nghi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tái bảo hiểm; quản lý quỹ; đầu tư 
vốn; quản lý quỹ lương hưu. 

 

 
(210) 4-2014-00832 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.15; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Đen, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

KOBEE Nhật Bản  (VN) 

Số 67 phố Hàm Tử Quan, phường Phúc 
Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 21: Tăm bông ngoáy tai.  
 

 
(210) 4-2014-00833 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.25; A3.6.25 
(591) Hồng, xanh lá, đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

KOBEE Nhật Bản   (VN) 

Số 67 phố Hàm Tử Quan, phường Phúc 
Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 21: Tăm bông ngoáy tai.  
 

 
(210) 4-2014-00834 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 1.5.1; A1.5.23; A16.1.16 
(591) Đỏ, xanh tím. 
(731) Công ty cổ phần Dinh Dưỡng 

Quốc Tế Đài Loan  (VN) 

Thôn Thọ Bình, xã Tân Dân, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi, cụ thể: thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn thủy sản. 
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(210) 4-2014-00835 (220) 13.01.2014

  (441) 25.03.2014
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.2 
(591) Xanh tím, xanh dương, đỏ thắm, xanh 

lam, da cam. 
(731) Công ty cổ phần Dinh Dưỡng 

Quốc Tế Đài Loan   (VN) 

Thôn Thọ Bình, xã Tân Dân, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi, cụ thể: thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn thủy sản. 

 

 
(210) 4-2014-00836 (220) 13.01.2014

  (441) 25.03.2014
(540) 

  

(731) Công ty TNHH VINA SA KÊ  (VN) 

Số 008, tổ 1, ấp Tân Hóa (cũ tổ 7, ấp Hóa 
Nhựt), xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, thức ăn thủy sản.  

 

 
(210) 4-2014-00837 (220) 13.01.2014

  (441) 25.03.2014
(540) 

 

(731) Phạm Tuấn Phong  (VN) 

Nhà số 6, ngõ 61 Nguyễn Viết Xuân, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm, mắm tôm. 
 

 
(210) 4-2014-00840 (220) 13.01.2014

  (441) 25.03.2014
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Phúc Quang Minh  

(VN) 

Số 9, ngõ 12, phố Hàm Nghi, thị trấn 
Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ lót nam; đồ lót nữ; quần áo nam; quần áo nữ; tất ngắn cổ, tất cao cổ.  
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(210) 4-2014-00841 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại đầu tư Duy Đông  

(VN) 

Số nhà 10, đường Hùng Vương, phường 
Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc 

 

(511)   Nhóm 14: Kim loại quý, đá quý, vàng bạc, đồ nữ trang, đồ trang sức. 
 

Nhóm 35: Mua bán kim loại quý, đá quý, vàng bạc, đồ nữ trang, đồ trang sức; mua bán « 
tô, xe máy. 

 

 
(210) 4-2014-00842 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư Duy Hiên  (VN) 

Tổ 14, đường Trần Hưng Đạo, phường 
Trưng Trắc, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc 

 

(511)   Nhóm 14: Kim loại quý, đá quý, vàng bạc, đồ nữ trang, đồ trang sức.  
 

Nhóm 35: Mua bán kim loại quý, đá quý, vàng bạc, đồ nữ trang, đồ trang sức; mua bán « 
tô, xe máy. 

 

 
(210) 4-2014-00843 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.1; A26.11.12; 1.15.23; A3.7.24 
(591) Vàng, tím, cam, hồng, xanh lá cây, xanh 

tím đậm. 
(731) Công ty cổ phần trò chơi SM  

(VN) 

Số 10/107 ngõ Quỳnh, phố Thanh Nhàn, 
phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính, phần mềm điện thoại, phần mềm ti vi thông 
minh, thiết kế website. 

 

 
(210) 4-2014-00844 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A25.3.3 
(731) Công ty TNHH ML CATERING  (VN)

A2, KDC Hà Đô, đường Trương Văn 
Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Tinh dầu, mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-00847 (220) 13.01.2014 

 

 

(441) 25.03.2014 
(540) (531) A26.11.8; A5.3.13; A26.11.12; 25.1.25 

(731) Trần Thị Lý  (VN) 

517 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm vĩnh viễn (phun xăm thẩm mỹ); chăm sóc da. 
 

(210) 4-2014-00848 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 25.12.1; A25.7.3 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm và nhạt, đỏ, cam.
(731) Trung tâm tiết kiệm năng 

lượng thành phố Hồ Chí Minh  

(VN) 

244 Điện Biện Phủ, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giảng dạy.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ ứng dụng công nghệ để phục vụ mục tiêu, yêu cầu tiết kiệm và sử dụng 
hiệu quả năng lượng; nghiên cứu dự án kỹ thuật (liên quan đến năng lượng); tư vấn các 
vấn đề liên quan đến năng lượng; cung cấp thông tin về lĩnh vực năng lượng.  

 
 

(210) 4-2014-00849 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.11; 26.1.2; 3.7.16 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dinh dưỡng nông nghiệp Quốc 

TẾ   (VN) 

1/27 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước,
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho thủy hải sản; chế phẩm sinh học dành cho ngành thú y; chế 
phẩm vi sinh dùng cho ngành thú y; chất dinh dưỡng cho ngành chăn nuôi gia súc 
(vitamin); chất dinh dưỡng dùng cho vi sinh vật.  

 

Nhóm 30: Gạo; bột đậu; ngô xay; hạt ngô mảnh dẹt; bột ngô, bột mì; bột sắn (bột khoai 
mì); bột đậu tương.   
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Nhóm 31: Heo giống; cá giống; gà giống; cây giống; chế phẩm vỗ béo vật nuôi; men 
dùng cho súc vật; chất bổ sung cho vào thức ăn gia súc (không dùng trong ngành y); bột 
cá dùng cho động vật; thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản.  

 

Nhóm 35: Mua bán: thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản, nguyên vật liệu dùng trong 
sản xuất thức ăn chăn nuôi, hóa chất xử lý trong công nghệ chế biến thực phẩm, nông 
thủy hải sản, vật tư và thiết bị phục vụ chăn nuôi, hóa chất, thuốc thú y.   

 
 

(210) 4-2014-00850 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(591) Trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dinh dưỡng nông nghiệp Quốc 

TẾ   (VN) 

1/27 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước,
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho thủy hải sản; chế phẩm sinh học dành cho ngành thú y; chế 
phẩm vi sinh dùng cho ngành thú y; chất dinh dưỡng cho ngành chăn nuôi gia súc 
(vitamin); chất dinh dưỡng dùng cho vi sinh vật.   

 

Nhóm 30: Gạo; bột đậu; ngô xay; hạt ngô mảnh dẹt; bột ngô; bột mì; bột khai mì (bột 
sắn); bột đậu tương.   

 

Nhóm 31: Heo giống; cá giống; gà giống; cây giống; chế phẩm vỗ béo vật nuôi; men 
dùng cho súc vật; chất bổ sung cho vào thức ăn gia súc (không dùng trong ngành y); bột 
cá dùng cho động vật; thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản.   

 

Nhóm 35: Mua bán: thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản, nguyên vật liệu dùng trong 
sản xuất thức ăn chăn nuôi, hóa chất xử lý trong công nghệ chế biến thực phẩm, nông 
thủy hải sản, vật tư và thiết bị phục vụ chăn nuôi, hóa chất, thuốc thú y.   

 
 

(210) 4-2014-00851 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.8 
(591) Trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dinh dưỡng nông nghiệp Quốc 

TẾ    (VN) 

1/27 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước,
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho thủy hải sản; chế phẩm sinh học dành cho ngành thú y; chế 
phẩm vi sinh dùng cho ngành thú y; chất dinh dưỡng cho ngành chăn nuôi gia súc 
(vitamin); chất dinh dưỡng dùng cho vi sinh vật.     
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Nhóm 30: Gạo; bột đậu; ngô xay; hạt ngô mảnh dẹt; bột ngô; bột mì; bột khai mì (bột 
sắn); bột đậu tương.     

 

Nhóm 31: Heo giống; cá giống; gà giống; cây giống; chế phẩm vỗ béo vật nuôi; men 
dùng cho súc vật; chất bổ sung cho vào thức ăn gia súc (không dùng trong ngành y); bột 
cá dùng cho động vật; thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản.     

 

Nhóm 35: Mua bán: thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản, nguyên vật liệu dùng trong 
sản xuất thức ăn chăn nuôi, hóa chất xử lý trong công nghệ chế biến thực phẩm, nông 
thủy hải sản, vật tư và thiết bị phục vụ chăn nuôi, hóa chất, thuốc thú y.   

 
 

(210) 4-2014-00852 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.11; 3.7.16 
(591) Trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dinh dưỡng nông nghiệp Quốc 

TẾ   (VN) 

1/27 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước,
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho thủy hải sản; chế phẩm sinh học dành cho ngành thú y; chế 
phẩm vi sinh dùng cho ngành thú y; chất dinh dưỡng cho ngành chăn nuôi gia súc 
(vitamin); chất dinh dưỡng dùng cho vi sinh vật.     

 

Nhóm 30: Gạo; bột đậu; ngô xay; hạt ngô mảnh dẹt; bột ngô; bột mì; bột khai mì (bột 
sắn); bột đậu tương.     

 

Nhóm 31: Heo giống; cá giống; gà giống; cây giống; chế phẩm vỗ béo vật nuôi; men 
dùng cho súc vật; chất bổ sung cho vào thức ăn gia súc (không dùng trong ngành y); bột 
cá dùng cho động vật; thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản.     

 

Nhóm 35: Mua bán: thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản, nguyên vật liệu dùng trong 
sản xuất thức ăn chăn nuôi, hóa chất xử lý trong công nghệ chế biến thực phẩm, nông 
thủy hải sản, vật tư và thiết bị phục vụ chăn nuôi, hóa chất, thuốc thú y.   

 
 

(210) 4-2014-00853 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh nước biển, đỏ, tím. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

A - HÒ  (VN) 

Số 109-111 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 
phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu  
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(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (đồ điện gia dụng); đại lý thông tin 
thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích 
bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị sưởi ấm; cho thuê máy làm sạch. 

 
 

(210) 4-2014-00854 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH đầu tư công 

nghệ viễn thông PT  (VN) 

170/6 An Dương Vương, phường 16, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Cáp sợi quang; bình ắc quy; bộ điều biến (modem); cột ăngten vô tuyến; bộ 

máy phát viễn thông; máy in dùng với máy vi tính; máy tính xách tay; camera. 
 
 

(210) 4-2014-00855 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 

thực phẩm Eneright  (VN) 

Số 76 D5, KĐT Đại Kim - Định Công, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm từ sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa và sản phẩm làm 
từ sữa. 

 
 

(210) 4-2014-00856 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Mỹ Lan  (VN) 

Khu công nghiệp Long Đức, thành phố 
Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy in phun dùng để in số và các tính năng bảo mật trên tờ vé số.  
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(210) 4-2014-00857 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.15; A26.11.8; 26.4.2 
(591) Xanh tím than, xanh lá cây, xanh lục, 

trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần Nông Việt  

(VN) 

367 A Tô Ngọc Vân, phường Thạnh 
Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuồc trừ bệnh cho cây trồng.  
 

Nhóm 35: Mua bán thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, vật tư nông nghiệp, hạt giống, thức 
ăn chăn nuôi; dịch vụ xuất nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, vật tư nông nghiệp, 
hạt giống, thức ăn chăn nuôi.  

 

 
(210) 4-2014-00858 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15; A26.11.8 
(591) Xanh tím than, xanh lá cây, xanh lục, 

trắng. 
(731) Công ty cổ phần Nông Việt  

(VN) 

367 A Tô Ngọc Vân, phường Thạnh 
Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh cho cây trồng. 
 

Nhóm 35: Mua bán thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, vật tư nông nghiệp, hạt giống, thức 
ăn chăn nuôi; dịch vụ xuất nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, vật tư nông nghiệp, 
hạt giống, thức ăn chăn nuôi.  

 

 
(210) 4-2014-00859 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần Nông Việt  

(VN) 

367 A Tô Ngọc Vân, phường Thạnh 
Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuồc trừ bệnh cho cây trồng.    
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(210) 4-2014-00860 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.23; 24.17.21; 24.17.15; 25.5.25 
(591) Đỏ, da cam, vàng nhạt, kem, xanh lá cây, 

xanh da trời, nâu nhạt, đen, trắng. 
(731) Nghiêm Minh Hoàng  (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00861 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A5.1.5; 24.17.21; 24.17.15; 25.5.25 
(591) Đỏ, hồng, kem, xanh lá cây, ghi, nâu 

nhạt, đen, trắng. 
(731) Nghiêm Minh Hoàng   (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục dích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00862 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 24.17.15; 24.17.21; A5.1.5; 2.9.22 
(591) Nâu, đỏ, cà phê sữa, xanh lá cây, đen, 

trắng. 
(731) Nghiêm Minh Hoàng    (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục dích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-00863 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A5.1.5; 25.5.25; 24.17.21; 2.9.25 
(591) Xanh lá cây sẫm, xanh lá cây nhạt, đỏ, 

da cam, đen, trắng. 
(731) Nghiêm Minh Hoàng    (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục dích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00864 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 24.17.21; 24.17.15; A5.1.5; 25.5.25 
(591) Xanh nước biển, xanh nhạt, da cam, 

xanh lá cây, đỏ, đen, trắng. 
(731) Nghiêm Minh Hoàng    (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục dích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00865 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.25; 24.17.21; 24.17.15; A5.1.5 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, đỏ, hồng, 

vàng, đen, trắng. 
(731) Nghiêm Minh Hoàng    (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục dích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-00866 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần Dược và Vật 

tư y tế Bình Thuận   (VN) 

192 Nguyễn Hội, KP1, phường Phú 
Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00867 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Dược và Vật 

tư y tế Bình Thuận   (VN) 

192 Nguyễn Hội, KP1, phường Phú 
Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-00868 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

EUROTEK-PHARM   (VN) 

Lô 4b, khu phát triển đô thị 4A, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-00869 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

EUROTEK-PHARM    (VN) 

Lô 4b, khu phát triển đô thị 4A, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-00870 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

HELLOPHARM  (VN) 

Số nhà 10 dãy C, ngõ 16 đường Ngô 
Quyền, phường Quang Trung, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00871 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt Mỹ   (VN) 

Nhà số 4, ngõ 36, phố Hoàng Ngọc 
Phách, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-00872 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 24.7.1; 21.3.1 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, đỏ, da cam, 

xanh nhạt, ghi, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần MISA   (VN) 

Nhà I, khách sạn La Thành, số 218 Đội 
Cấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (đã ghi sẵn) 
 
 

(210) 4-2014-00873 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 24.13.1; 1.15.9 
(731) Công ty TNHH phòng khám đa 

khoa Quang Minh  (VN) 

736A Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ y tế tại bệnh viện; chăm sóc y tế, chăm sóc sức 
khỏe; dịch vụ trị liệu; vật lý trị liệu; trung tâm chăm sóc sức khỏe; bệnh viện. 

 
 

(210) 4-2014-00874 (220) 13.01.2014 

 

 

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 24.13.1; 1.15.9 

(731) Công ty TNHH phòng khám đa 

khoa Quang Minh  (VN) 

736A Nguyễn Kiệm, phường 04, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ y tế tại bệnh viện; chăm sóc y tế; chăm sóc sức 
khỏe; dịch vụ trị liệu; vật lý trị liệu; trung tâm chăm sóc sức khỏe; bệnh viện. 

 
 

(210) 4-2014-00876 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) SANOFI-AVENTIS SINGAPORE PTE. 
LTD.   (SG) 
6, Raffles Quay, #18-00, 048580 
Singapore  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-00877 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) SANOFI-AVENTIS SINGAPORE PTE. 
LTD.    (SG) 
6, Raffles Quay, #18-00, 048580 
Singapore   

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-00878 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm U.N.I 

Việt Nam   (VN) 

Phòng 1216, tòa nhà CT 4C-X2, Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-00879 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm U.N.I 

Việt Nam    (VN) 

Phòng 1216, tòa nhà CT 4C-X2, Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-00880 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm U.N.I 

Việt Nam   (VN) 

Phòng 1216, toà nhà CT 4C-X2, Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2014-00882 (220) 13.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây nhạt, đỏ, xanh nước biển. 
(731) AIMEE CELESTE CIMA   (US) 

16870 Polish Town Rd., Lanexa VA 
23089, U.S.A.  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 41: Cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ giải trí; dịch vụ giáo dục; dịch 
vụ thư viện lưu động; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; huấn luyện [đào tạo]. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2014-00883 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.6; A1.1.10; 26.1.2 
(591) Nâu nhạt, nâu đậm, vàng nhạt, vàng 

đậm, xanh tím, xanh dương, đen, trắng, 
nâu đỏ. 

(731) Trần Văn Bi  (VN) 

Số 220 xã Tân Hòa, huyện Châu Thành 
A, tỉnh Hậu Giang 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2014-00884 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Cơ sở Đại Tài Phát  (VN) 

32/6C KV. Yên Thuận, phường Lê Bình, 
quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2014-00885 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 3.3.3; 3.3.15 
(731) Công ty TNHH FAR EAST FOAM 

Việt Nam  (VN) 

ấp Bình Khánh, xã Khánh Bình, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 20: Giường gỗ, nệm lò xo, nệm mút xốp, nệm cao su, gối.  
 

Nhóm 24: Vỏ nệm. 
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(210) 4-2014-00886 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ dược phẩm Anh Minh  

(VN) 

Số 53 đường 34, phường Bình Trị Đông B,
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-00887 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A3.13.24; A3.13.4; 1.15.15; A5.7.22 
(591) Xanh lá cây, vàng, đen, xanh lá cây đậm, 

đỏ, cam, xanh dương, xanh dương nhạt, 
nâu, trắng, xanh dương đậm, xám, cam 
đậm. 

(731) Công ty TNHH Thảo dược Việt  

(VN) 

257/3 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; kẹo chứa thuốc; 
trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho mục 
đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-00888 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.4; 24.13.1; 24.13.4 
(591) Xanh đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Kim Nga  (VN) 

249 đại lộ Bình Dương, tổ 22, khu phố 2, 
phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Các loại van công nghiệp (bộ phận của máy): van cổng, van cầu, van bi, van 
một chiều, rọ bơm, y lọc. 

 

Nhóm 35: Mua bán các loại van công nghiệp và các phụ kiện van. 
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(210) 4-2014-00889 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; 25.3.1; 26.4.4 
(591) Đỏ, đen, trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH thương mại BOO  

(VN) 

19A Đặng Trần Côn, phường Quốc Tử 
Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giầy dép, thắt lưng (trang phục). 
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo thời trang. 
 

 
(210) 4-2014-00890 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A25.3.3; A26.11.8 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH giáo dục Tiến 

BỘ  (VN) 

18 ngách 23, ngõ 82 Chùa Láng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); dịch vụ về giáo dục giảng dạy; 
hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); dịch vụ dạy dỗ, dịch vụ hướng 
dẫn, giảng dạy; dịch vụ phiên dịch viên; sắp xếp và tiến hành hội thảo [đào tạo]. 

 

 
(210) 4-2014-00891 (220) 13.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) A5.3.15; 25.1.25; 8.1.18; A26.11.8 

(591) Xanh dương đậm, đỏ đậm. 
(731) Dương Thị Thúy Hòa  (VN) 

79 đường C, khu Mỹ Thái 1, KĐT Phú 
Mỹ Hưng, phường Tân Phú, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh. 
 

 
(210) 4-2014-00892 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 

Tân Phát Thành  (VN) 

540 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường chống thấm làm từ nhựa đường; vữa xi măng chà ron gạch; vữa 
xây tô; keo dán (hỗn hợp xi măng và phụ gia). 

 

Nhóm 37: Thi công công trình công cộng; thi công công trình dân dụng. 
 

Nhóm 42: Thiết kế nội, ngoại thất. 
 

 
(210) 4-2014-00893 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) LUOYANG BEARING SCIENCE AND 
TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
No.6 Fenghua Road, High and New 
Technology Development Zone, 
Luoyang City, Henan Province, China  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: ổ bi [bộ phận của máy móc]; máy công cụ; máy xay; công cụ cắt [bộ phận của 
máy móc]; đá mài [bộ phận của máy móc]; thiết bị và máy đánh bóng [dùng điện]; máy 
hoàn thiện sản phẩm; trục động cơ điện; máy nghiền ngũ cốc.  

 
 

(210) 4-2014-00894 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) LUOYANG BEARING SCIENCE AND 
TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
No.6 Fenghua Road, High and New 
Technology Development Zone, 
Luoyang City, Henan Province, China  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; nghiên cứu dự án kỹ thuật; dịch vụ nghiên cứu và triển 
khai [cho người khác]; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; phân tích hóa học; kiểm tra 
chất lượng; nghiên cứu về cơ khí; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; phân 
tích hệ thống máy tính. 

 

 
(210) 4-2014-00896 (220) 13.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 1.5.1; 5.7.3 

(591) Vàng, đỏ, xanh. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Khương   (VN) 

Điện Tiền, xã Nguyệt Đức, huyện Thuận 
Thành, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 30: Bún ăn làm từ gạo. 
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(210) 4-2014-00897 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.1; A17.2.2 
(731) Nguyễn Thị Huyền Ngọc  (VN) 

Phòng 804, tầng 8, chung cư 195 Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày dép, mũ nón. 
 

 
(210) 4-2014-00898 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 
(U.K)  (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 
Company No. 07701858, United 
Kingdom  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-00899 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 
(U.K)   (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 
Company No. 07701858, United 
Kingdom  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-00900 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 
(U.K)   (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 
Company No. 07701858, United 
Kingdom  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-00901 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 
(U.K)   (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 
Company No. 07701858, United Kingdom 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-00902 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 
(U.K)   (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 
Company No. 07701858, United Kingdom 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-00903 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 
(U.K)   (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 
Company No. 07701858, United Kingdom 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-00904 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 
(U.K)   (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 
Company No. 07701858, United Kingdom 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 
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(210) 4-2014-00905 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 
(U.K)   (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 
Company No. 07701858, United Kingdom 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-00906 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần Quê Hương 

LIBERTY  (VN) 

63-65 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2014-00907 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.14; A5.3.13; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đen. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

BEONE Việt Nam  (VN) 

Số 150, phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dưới hình thức siêu thị các sản phẩm: lương thực, thực phẩm, đồ 
uống, thuốc lá, thuốc lào, nông lâm sản nguyên liệu và động vật sống, vải, len, sợi, chỉ 
khâu, hàng may sẵn, giầy dép, đồ dùng gia đình, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ 
tường, sàn, giường, tủ, bàn, ghế, đồ nội thất, đèn, bộ đèn điện, sách, báo, tạp chí văn 
phòng phẩm, thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh, hoa, cây cảnh, hàng lưu 
niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật, máy 
vi tính, thiết bị ngoại vi về phần mềm, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông, máy móc 
và thiết bị điện, vật liệu điện, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giầy, máy 
móc và thiết bị y tế, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp, hóa chất công 
nghiệp phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; dịch vụ xuất nhập khẩu; dịch vụ môi giới 
thương mại; dịch vụ đấu giá; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ tổ 
chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. 
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(210) 4-2014-00908 (220) 13.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(591) Xanh dương, đen. 
(731) Công ty cổ phần BEONE Việt 

Nam   (VN) 

Số 16BT1 Bắc Linh Đàm, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dưới hình thức siêu thị các sản phẩm: lương thực, thực phẩm, đồ 
uống, thuốc lá, thuốc lào, nông lâm sản nguyên liệu và động vật sống, vải, len, sợi, chỉ 
khâu, hàng may sẵn, giầy dép, đồ dùng gia đình, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ 
tường, sàn, giường, tủ, bàn, ghế, đồ nội thất, đèn, bộ đèn điện, sách, báo, tạp chí văn 
phòng phẩm, thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh, hoa, cây cảnh, hàng lưu 
niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, tranh, ảnh và các tác phẫm nghệ thuật, máy 
vi tính, thiết bị ngoại vi về phần mềm, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông, máy móc 
và thiết bị điện, vật liệu điện, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giầy, máy 
móc và thiết bị y tế, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp, hóa chất công 
nghiệp phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; dịch vụ xuất nhập khẩu; dịch vụ môi giới 
thương mại; dịch vụ đấu giá; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ tổ 
chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. 

 
 

(210) 4-2014-00911 (220) 14.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 5.7.21; 5.3.20; 5.5.19 

(591) Vàng, xanh, đỏ, nâu, trắng. 
(731) Trương Tuấn Anh  (VN) 

27 đường số 8, khu phố 5, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2014-00912 (220) 14.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 5.7.3; A1.1.10; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh lá. 
(731) Nguyễn Thị Lệ Dung  (VN) 

Số 321, tổ 07, ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Hội 
Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 31: Nếp giống, lúa giống. 
 

Nhóm 35: Mua bán: nếp giống; lúa giống; thuốc bảo vệ thực vật. 
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(210) 4-2014-00913 (220) 14.01.2014 

 

 

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 5.5.16; 5.5.19; 26.1.2; 5.9.19 

(591) Xanh dương, xanh lá, đỏ, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Ngọc Thủy  

(VN) 

Tổ 12 khóm Long An A, phường Long 
Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 30: Tương bột, tương xay. 
 

 
(210) 4-2014-00914 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.20; 1.15.15; A5.5.21 
(591) Xanh lá nhạt, xanh lá đậm, vàng tươi. 
(731) Hộ kinh doanh Cophamilk 

(Sữa Bắp Cô Phần)  (VN) 

Số 622 khóm Đông Thịnh 9, phường Mỹ 
Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa bắp (sữa được nấu từ bắp (ngô) tươi).  
 

 
(210) 4-2014-00915 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Khóa Kéo Hoàn 

MỸ  (VN) 

60/3 đại lộ Bình Dương, khu phố Tây, 
phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 26: Khóa kéo. 
 
 

(210) 4-2014-00916 (220) 14.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 3.1.14; 3.1.15; 14.5.21; 14.5.23 

(591) Đen, trắng, xanh, đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH Khóa Kéo Hoàn 

MỸ  (VN) 

60/3 đại lộ Bình Dương, khu phố Tây, 
phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 26: Khóa kéo. 
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(210) 4-2014-00917 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân kinh 

doanh Vàng Thanh Trúc  (VN) 

127 - 129 Minh Phụng, phường 09, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, kim loại quí; các loại trang sức được làm bằng vàng, bạc, kim loại 
và đá quí.  

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: vàng, bạc, kim loại và đá quí các loại. 
 
 

(210) 4-2014-00918 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.23 
(591) Cam, cam vàng, cam đỏ, đen, trắng, bạc. 
(731) Công ty cổ phần Mạng Tầm 

Nhìn Mới  (VN) 

Lầu 8, cao ốc văn phòng HDTC, số 36 
Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo: biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hóa thông 
tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; phổ biến các thông báo quảng cáo; thông tin kinh doanh; 
dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính.  

 

Nhóm 38: Viễn thông: thư điện tử; gửi tin nhắn; dịch vụ nhắn tin [bằng vô tuyến, điện 
thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác]. 

 

Nhóm 41: Giáo dục: thông tin giáo dục; thông tin giải trí tiêu khiển; dịch vụ cung cấp trò 
chơi trực tuyến từ mạng máy tính; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; cung cấp xuất bản 
ấn phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được, thông tin giải trí, thông tin về nơi giải trí. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng 
và phần mềm máy tính: lập trình máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác, 
tạo lập và duy trì trang điện tử cho công ty và cho người khác; cung cấp công cụ tìm kiếm 
trên internet; thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2014-00919 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị nha 

khoa Anh Và Em  (VN) 

Số 28A ngách 445/68, Nguyễn Khang, 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ y tế. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe con người và động vật. 
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(210) 4-2014-00922 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 5.5.16 
(591) Hồng, trắng, vàng nhạt, ghi nhạt, hồng 

đậm. 
(731) Wong Quốc Minh  (VN) 

119/47A22 Tân Hòa Đông, phường 14, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang cây). 

 

 
(210) 4-2014-00923 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A17.2.2; 26.2.7 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH cơ điện Minh 

Khoa  (VN) 

248 Độc Lập, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện. 

 

 
(210) 4-2014-00924 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A17.2.2; 26.2.7 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH cơ điện Minh 

Khoa   (VN) 

248 Độc Lập, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga. 

 

 
(210) 4-2014-00925 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A17.2.2; 26.2.7 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH cơ điện Minh 

Khoa   (VN) 

248 Độc Lập, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga. 
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(210) 4-2014-00926 (220) 14.01.2014

  (441) 25.03.2014

(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20

(591) Nâu, hồng.

(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại quốc tế Việt Sing  

(VN) 

Cụm CN Xuân Lâm, xã Xuân Lâm, 

huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ, bỉm dùng cho trẻ em (tã lót), bỉm dùng cho người lớn.  

 

Nhóm 10: Đệm lót dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-00927 (220) 14.01.2014

  (441) 25.03.2014

(540) 

  

(531) 3.13.1; A3.13.24

(591) Vàng, hồng, xanh dương 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại quốc tế Việt Sing  

(VN) 

Cụm CN Xuân Lâm, xã Xuân Lâm, 

huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ, bỉm dùng cho trẻ em (tã lót), bỉm dùng cho người lớn.  

 

Nhóm 10: Đệm lót dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-00928 (220) 14.01.2014

  (441) 25.03.2014

(540) 

  

(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Nâu, hồng.

(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại quốc tế Việt Sing  

(VN) 

Cụm CN Xuân Lâm, xã Xuân Lâm, 

huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ, bỉm dùng cho trẻ em (tã lót), bỉm dùng cho người lớn.  

 

Nhóm 10: Đệm lót dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-00929 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.5.20 
(591) Hồng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại quốc tế Việt Sing  

(VN) 

Cụm CN Xuân Lâm, xã Xuân Lâm, 
huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ, bỉm dùng cho trẻ em (tã lót), bỉm dùng cho người lớn.  
 

Nhóm 10: Đệm lót dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-00930 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(591) Hồng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất trà 

thương mại Quốc Tế Việt Sing  

(VN) 

Cụm CN Xuân Lâm, xã Xuân Lâm, 
huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ, bỉm dùng cho trẻ em (tã lót), bỉm dùng cho người lớn.  
 

Nhóm 10: Đệm lót dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-00931 (220) 14.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 3.7.3; A3.7.24; A11.3.7; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH Hoàn Vũ V.N  

(VN) 

144C Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Mỳ sợi ăn liền; miến ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; cháo ăn liền; chế phẩm 
ngũ cốc; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc. 

 
 

(210) 4-2014-00932 (220) 14.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 26.1.2; 25.1.6; 5.9.15; 5.9.21 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt
(731) Công ty TNHH Hoàn Vũ V.N   (VN)

144C Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 30: Gia vị; nước xốt, nước chấm (gia vị); thảo mộc làm gia vị; nước xốt cho sa-lat; 
muối dùng để nấu ăn; muối dùng để bảo quản thực phẩm. 

 
 

(210) 4-2014-00933 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.16; A26.4.6 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Hoàn Vũ V.N  

(VN) 

144C Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Mỳ sợi ăn liền; miến ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; cháo ăn liền; chế phẩm 

ngũ cốc; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2014-00934 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.3; A3.7.24; 2.9.1 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH Hoàn Vũ V.N  

(VN) 

144C Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Mỳ sợi ăn liền, miến ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; cháo ăn liền; chế phẩm 

ngũ cốc; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2014-00937 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A25.7.21; 26.4.2; 
A5.7.23 

(591) Nâu, xanh lá cây, vàng, trắng. 
(731) Nguyễn Hồng Thái  (VN) 

Số 20 ngõ 145, Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hoa quả tươi; bán hàng trực tuyến các sản phẩm hoa quả, cụ thể là giỏ 

hoa quả, xalat hoa quả; xuất nhập khẩu: trái cây tươi, rau củ quả tươi. 
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(210) 4-2014-00938 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.3.23; 24.13.1 
(591) Vàng, trắng, đen. 
(731) Bùi Minh Hoàng  (VN) 

918 nơ 6B bán đảo Linh Đàm, Nguyễn 
Duy Trinh, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Mũ lưỡi trai; quần áo da; găng tay (trang phục); mũ trùm đầu; khăn quàng cổ, 
áo dệt kim ngắn tay.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; cho thuê thời 
gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông. 

 

Nhóm 41: Học viện; dịch vụ câu lạc bộ; huấn luyện; cho thuê sân bãi thể thao; cho thuê 
các tiện nghi sân vận động. 

 

Nhóm 42: Kiến trúc; xác nhận giá trị tác phẩm nghệ thuật; thiết kế phần mềm máy tính; 
thiết lập bản vẽ xây dựng; thiết kế công nghiệp; thiết kế quần áo. 

 

 
(210) 4-2014-00940 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.15; 24.15.3; 1.15.23; 21.1.17 
(591) Xanh dương, đen, da cam đậm, da cam 

nhạt. 
(731) Nguyễn Thị Tố Uyên  (VN) 

P24A, khu tập thể trường Cao đẳng Du 
lịch Hà Nội, tổ 18, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 29: Tỏi được bảo quản. 
 

Nhóm 31: Củ tỏi tươi. 
 

Nhóm 35: Buôn bán các mặt hàng sau: tỏi, các sản phẩm từ tỏi và thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2014-00941 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 4.5.2; 4.5.3; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Cam, xanh lá cây, xanh dương đậm, 

hồng, đen. 
(731) Công ty T.N.H.H một thành 

viên thời trang đồng phục 

Funi Việt Nam  (VN) 

298/47 Cách Mạng Tháng 8, phường 
Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố 
Đà Nẵng 
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(511)   Nhóm 25: Hàng may mặc, cụ thể: đồng phúc nhà trường, đồng phục bệnh viện, đồng phục 
nhà hàng khách sạn, đồng phục thể thao, đồng phục công sở, đồng phục quảng cáo. 

 

Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng thời trang, cụ thể: quần, áo, giày dép, mũ nón; mua bán 
hàng may mặc các loại, cụ thể: đồng phục nhà trường, đồng phục bệnh viện, đồng phục 
nhà hàng khách sạn, đồng phục thể thao, đồng phục công sở, đồng phục quảng cáo; buôn 
bán vải các loại. 

 

 
(210) 4-2014-00942 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Năm Xanh  (VN) 

Tổ 1, thôn Liêm Lạc, phường Hòa Xuân, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại hạt điều; mua bán hạt đậu các loại. 
 
 

(210) 4-2014-00943 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Năm Xanh   (VN) 

Tổ 1, thôn Liêm Lạc, phường Hòa Xuân, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại hạt điều; mua bán hạt đậu các loại. 
 
 

(210) 4-2014-00944 (220) 14.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 26.1.1; 25.1.25 

(591) Vàng, xanh dương, đỏ, đen. 
(731) Nguyễn Thị Uyên  (VN) 

Điền Xá, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp chỗ ở 
tạm thời. 

 

 
(210) 4-2014-00945 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.16; A5.5.21 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, tím, 

hồng. 
(731) Công ty TNHH truyền thông 

và du lịch SAIGON STAR  (VN) 

62 Thành Thái, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch; tham quan (du lịch). 
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(210) 4-2014-00946 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên  (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dầu gió; dầu xoa bóp; dầu y tế; cao xoa bóp; cao dán; dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-00947 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dầu gió; dầu xoa bóp; dầu y tế; cao xoa bóp; cao dán; dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-00948 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dầu gió; dầu xoa bóp; dầu y tế; cao xoa bóp; cao dán; dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-00949 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần VITAL  (VN) 

A203 Tháp The Manor, đường Mễ Trì, 
xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; đồ uống có thành phần trà là chủ yếu; đồ uống trên cơ 

sở cà phê, đồ uống trên cơ sở ca cao. 
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Nhóm 32: Nước tinh khiết (đồ uống) (nước); bia; nước khoáng [đồ uống]; nước uống có 
ga; đồ uống không chứa cồn; đồ uống làm từ trái cây (không chứa cồn); nước ép trái cây; 
chế phẩm dùng để làm đồ uống (ngoại trừ chế phẩm để làm đồ uống làm từ chè, cà phê, 
ca cao, sữa). 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia; rượu khai vị; rượu táo; cốc-tai có chứa cồn (rượu cốc 
tai); rượu mạnh [đồ uống]; rượu vang; rượu uýt ki. 

 

 
(210) 4-2014-00950 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) EURODRUG LABORATORIES B.V  
(NL) 
Laan Copes van Cattenburch 74, 2585 
GD The Hague, The Netherlands.  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc đắp/thuốc rịt để tăng cường tuần hoàn máu ở chân dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-00954 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH công thương 

nghiệp Minh Hưng   (VN) 

527-529 Bình Thới, phường 10, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
quán ăn.  

 
 

(210) 4-2014-00955 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 1.5.1; A5.3.15; 5.7.6; 5.7.21 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, xanh rêu, đỏ, 

đen, xám, xanh lá non. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Minh Phương   (VN) 

Thôn Đồng Tiến, xã Phước Tân, huyện 
Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo hạt điều.  
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(210) 4-2014-00956 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 25.7.25; 5.5.19; 26.1.1; 25.7.17; 8.3.1 
(591) Vàng, da cam, trắng, da cam nhạt, xanh 

coban, xanh da trời, xanh lá cây, xanh lá 
cây nhạt, đỏ, nâu nhạt. 

(731) Công ty TNHH th−ong mại và 

xuất nhập khẩu Nhất Lâm  

(VN) 

Số 376 Xã Đàn, phường Nam Đồng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Phô mai, sữa chua, sữa, sữa chua nước, váng sữa.  
 

 
(210) 4-2014-00957 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Hoàng Văn Tuấn  (VN) 

Số nhà 25, ngõ 53, phố Bùi Thị Cúc, 
phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Bánh đậu xanh. 
 
 

(210) 4-2014-00958 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH Một Thành Viên 

Thức ăn Chăn Nuôi Tam Thiên  

(VN) 

Thôn Tiên Trung, xã ái Quốc, thành phố 
Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.  
 

 
(210) 4-2014-00959 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty Liên Doanh Phạm - 

ASSET  (VN) 

Lô D4/1, đường 1B, KCN Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Lạc (đậu phộng) đã chế biến, lạc (đậu phộng) da cá.  
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Nhóm 30: Bánh Snack, thạch hoa quả (bánh kẹo), bánh kẹo, bánh ngọt, đồ uống trên cơ 
sở café.  

 

 
(210) 4-2014-00960 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty liên doanh Phạm - 

ASSET   (VN) 

Lô D4/1, đường 1B, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Lạc (đậu phộng) đã chế biến, lạc (đậu phộng) da cá.  
 

Nhóm 30: Bánh ăn liền (bánh snack); thạch hoa quả (dạng bánh kẹo); bánh kẹo; bánh 
ngọt; đồ uống trên cơ sở cà phê.  

 

(210) 4-2014-00961 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm và thương mại 

Phương Đông   (VN) 

Khu phố Và, phường Hạp Lĩnh, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00962 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quốc Tế   (VN) 

Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-00963 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quốc Tế   (VN) 

Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00964 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 

B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00965 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế    (VN) 

B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-00966 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 

B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm đinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00967 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế    (VN) 

B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm đinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-00968 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế    (VN) 

B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm đinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-00969 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

NA VI   (VN) 

Số 26 Hàng Cấp, phường Quang Trung, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc miệng, 
trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm 
dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y 
tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm; mua bán điện 
cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội 
đầu,kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực 
phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, ca cao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, 
cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn 
nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-00970 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần y dược quốc 

tế Mỹ Đức   (VN) 

Số 80, đường Ngụy Như Kon Tum, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2014-00974 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.23; A26.11.12 
(591) Xanh lá. 
(731) Công ty cổ phần ESC Việt Nam  

(VN) 

07.03 Cao ốc Topaz 1, SaiGon Pearl, số 
92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: ổ cắm điện, phích cắm điện.  
 

Nhóm 11: Đồ dùng gia dụng dùng điện, cụ thể là: nồi cơm điện; bếp điện từ; máy sấy tóc; 
lò vi sóng; lò nướng; dụng cụ nấu nướng dùng điện; ấm đun nước dùng điện; nồi áp suất 
dùng điện; đèn điện, quạt điện.  
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(210) 4-2014-00975 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.11.3; 26.1.1; A26.1.24; 26.2.7; 
A26.11.12 

(591) Đen, trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại - dịch vụ Umi  (VN) 

26/4 ấp Chánh 2, đường Tân Xuân 4, xã 
Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại hàng hoá sau: quần áo, mỹ phẩm, đồ dùng trang điểm, nước 
hoa, nước thơm, vật phẩm vệ sinh, giày dép, hàng da, hàng giả da. 

 

Nhóm 40: May quần áo. 
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất, thiết kế quần áo. 
 

 
(210) 4-2014-00976 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.7.25; 26.15.1 
(591) Vàng, xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

du lịch viễn thông Văn Yến 

Vương  (VN) 

Số 62 phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị viễn thông bao gồm: thiết bị chuyển đổi quang điện; thiết bị chuyển 
đổi video quang; mô đun quang.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thiết bị viễn thông bao gồm: thiết bị chuyển đổi 
quang điện, thiết bị chuyển đổi video quang, mô đun quang.  

 

 
(210) 4-2014-00977 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A11.3.7 
(591) Vàng, xanh lá cây, tím, trắng. 
(731) Huỳnh Thị Thu  (VN) 

Số 69 Nguyễn Trãi, phường Thuận Hòa, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Kinh doanh nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2014-00980 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) BIOBANK CO., LTD   (JP) 
388-1, Hirata, Kita-ku, Okayama-shi, 
Okayama 700-0952, Japan 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng; thực phẩm bổ sung; chất bổ sung ăn kiêng cho người; 

chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng có sử dụng sáp ong. 
 

 
(210) 4-2014-00981 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) BIOBANK CO., LTD   (JP) 
388-1, Hirata, Kita-ku, Okayama-shi, 
Okayama 700-0952, Japan 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng; thực phẩm bổ sung; chất bổ sung ăn kiêng cho người; 

chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng có sử dụng sáp ong. 
 

 
(210) 4-2014-00982 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(731) BIOBANK CO., LTD   (JP) 

388-1, Hirata, Kita-ku, Okayama-shi, 
Okayama 700-0952, Japan 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng; thực phẩm bổ sung; chất bổ sung ăn kiêng cho người; 

chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng có sử dụng sáp ong. 
 

 
(210) 4-2014-00983 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(731) BIOBANK CO., LTD   (JP) 

388-1, Hirata, Kita-ku, Okayama-shi, 
Okayama 700-0952, Japan 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng; thực phẩm bổ sung; chất bổ sung ăn kiêng cho người; 

chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng có sử dụng sáp ong. 
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(210) 4-2014-00984 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) BIOBANK CO., LTD   (JP) 
388-1, Hirata, Kita-ku, Okayama-shi, 
Okayama 700-0952, Japan   

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng; thực phẩm bổ sung; chất bổ sung ăn kiêng cho người; 
chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng có sử dụng sáp ong. 

 

 
(210) 4-2014-00986 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Lê Thị Thanh Thủy  (VN) 

Cần Thạnh, xã Cần Đăng, huyện Châu 
Thành, tỉnh An Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đường, rượu, trà, cà phê.  
 

 
(210) 4-2014-00988 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Xanh dương. 
(731) Công ty TNHH CNA-HTE Việt 

Nam  (VN) 

Số 42 VSIP đường số 4, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm bằng kim loại như bảng hiệu bằng kim loại, tấm nâng hàng bằng 
kim loại, dây cáp bằng kim loại không dùng để dẫn điện, kẹp dây cáp và ống dẫn bằng 
kim loại, bộ siết dây cáp bằng kim loại, dây treo bằng kim loại cho việc vận chuyển hàng 
hoá có tải trọng lớn.  

 

Nhóm 09: Bảng điều khiển [điện]; dây cáp khởi động cho động cơ; bộ ngắt mạch điện; tủ 
phân phối [điện]; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử, bảng báo hiệu, phản quang hoặc cơ 
học.  

 

Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng cho xe cộ; đèn 
chiếu sáng; bóng đèn tín hiệu chỉ hướng dùng cho xe cộ; hệ thống chiếu sáng cho phương 
tiện hàng không; chụp đèn.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dụng cụ và thiết bị điện, đồ điện gia dụng và công nghiệp cụ 
thể là tụ điện, phích cắm điện, ổ cắm điện và các loại công tắc (dùng cho mục đích nối 
điện), bộ đóng mạch điện, rơ le điện, cáp dẫn điện, dây dẫn điện, bình ắc quy, bộ đảo 
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điện, thiết bị điện động cho điều khiển từ xa các tín hiệu, bộ điều chỉnh [biến đổi] ánh 
sáng [điện], thiết bị điều chỉnh điện, hệ thống điện cho việc điều khiển từ xa các thao tác 
công nghiệp, bảng thông báo điện tử, ống bọc ngoài mối nối cho dây cáp điện, hệ thống 
và thiết bị làm lạnh, hệ thống và thiết bị nấu nướng, hệ thống và thiết bị sấy, thiết bị và hệ 
thống thông gió [điều hoà không khí], bóng đèn tín hiệu chỉ hướng dùng cho xe cộ, hệ 
thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, vật liệu xây dựng, các sản phẩm bằng kim loại 
như bảng hiệu bằng kim loại, tấm nâng hàng bằng kim loại, dây cáp bằng kim loại không 
dùng để dẫn điện, kẹp dây cáp và ống dẫn bằng kim loại, bộ siết dây cáp bằng kim loại, 
dây treo bằng kim loại cho việc vận chuyển hàng hoá có tải trọng lớn.  

 
Nhóm 37: Thi công xây dựng và hoàn thiện các công trình xây dựng; lắp đặt hệ thống 
điện; lắp đặt hệ thống lò sưởi; lắp đặt hệ thống điều hòa không khí; lắp đặt hệ thống cấp 
thoát nước; lắp đặt hệ thống làm lạnh; lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy; lắp đặt các 
thiết bị âm thanh ánh sáng; lắp đặt máy phát điện và máy nén khí; tư vấn xây dựng; thông 
tin về xây dựng; lắp đặt các hệ thống biển báo cho nhà cao tầng và các công xưởng; lắp 
đặt bảng hiệu, hộp đèn; lắp đặt các hệ thống và nhà máy xử lý nước và nước thải như: 
nước thải đô thị, nước thải công nghiệp; bảo dưỡng bảo trì các hệ thống cơ điện và vệ sinh 
công nghiệp; giám sát các công trình trong lĩnh vực điện; giám sát việc xây dựng công 
trình.  

 
Nhóm 42: Thiết lập bản vẽ xây dựng; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết 
kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, 
hóa chất; thiết kế trang trí nội thất và ngoại thất công trình xây dựng; thiết kế kiến trúc 
cảnh quan đô thị; thiết kế bảng hiệu; nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; trồng các loại cây cảnh.  

 
 

(210) 4-2014-00989 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

EUPHARMA  (VN) 

Số 81 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-00990 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

EUPHARMA   (VN) 

Số 81 Nguyễn Chí Thanh, Tân Bình, tỉnh 
Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-00991 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

EUPHARMA   (VN) 

Số 81 Nguyễn Chí Thanh, Tân Bình, tỉnh 
Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-00992 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25; 26.2.1; 26.2.3; 26.7.25; 26.1.2 
(591) Đen, da cam. 
(731) TW RACING PARTS INC.   (TW) 

1F., No. 3, Gongyequ 10th Rd., Xitun 
Dist., Taichung city, Taiwan  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Giảm xóc cho xe cộ; phanh cho xe cộ; vành bánh xe cộ.  
 

 
(210) 4-2014-00994 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 5.5.19; A5.5.21; 5.5.7; 5.5.8 
(591) Xanh đậm, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 

VELMAR   (VN) 

Lô B2, khu công nghiệp Sông Mây, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm.  
 

 
(210) 4-2014-00995 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(591) Đen, đỏ. 
(731) Công ty Phillips Seafood Việt 

Nam (PHILLIPS SEAFOOD 

VIETNAM CO., LTD.)  (VN) 

Lô B3, B4 khu công nghiệp Suối Dầu, 
huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Các loại hải sản chế biến, cua thịt đã qua chế biến; thực phẩm chế biến từ hải 
sản được đóng hộp, đóng gói hoặc được bảo quản dưới hình thức khác.  
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(210) 4-2014-00996 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.2; A26.4.24 
(591) Đen, vàng. 
(731) ADEM LOCKTRONICS SYSTEM SDN 

BHD   (MY) 
No. 29, Jalan 1/149J, Bandar Baru Sri 
Petaling, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Thẻ truy cập điện tử đã mã hóa dùng cho khóa an toàn; phần mềm máy tính 
dùng cho hệ thống truy cập trên cơ sở điện tử; hệ thống kiểm soát truy cập tự động trên cơ 
sở sinh trắc, tất cả thuộc nhóm 09.  

 
 

(210) 4-2014-00997 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 

xây dựng Xuân Sơn  (VN) 

Thôn Vũ Di, xã Vũ Di, huyện Vĩnh 
Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; văn phòng phẩm; keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia 
đình.  

 

 
(210) 4-2014-00999 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Đen, vàng. 
(731) Công ty TNHH Tiệp Phát  (VN) 

Lô C2-5, đường VL3, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc 2, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy phun xịt (dùng phun xịt thuốc trừ sâu, hóa chất, phân bón dạng bột và hạt. 
 

Nhóm 35: Mua bán: máy phun xịt (dùng phun xịt thuốc trừ sâu, hóa chất, phân bón dạng 
bột và hạt). 

 

 
(210) 4-2014-01000 (220) 14.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Văn Đức Hoan  (VN) 

16 Trần Hưng Đạo, khối 2A, thị trấn Ea 
Kar, huyện Ea Kar, tỉnh §¾k L¾k  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2014-01001 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Bình  (VN) 

Thôn 4, xã Bình Giang, huyện Thăng 
Bình, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh, khăn vệ sinh phụ nữ. 
 

 
(210) 4-2014-01002 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.2.3; 26.2.1; 26.2.7 
(591) Xanh lá cây, tím đậm, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH khu dân cư 

LEADGROUP  (VN) 

ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh khách sạn; hỗ trợ quản lý doanh nghiệp thương mại hoặc 
công nghiệp; đại lý thông tin thương mại. 

 

Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản; định giá bất động sản; môi giới bất 
động sản; quản lý bất động sản; đầu tư vốn; quỹ đầu tư; cho thuê văn phòng (bất động 
sản); cho thuê nhà ở; cho thuê căn hộ. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; giám sát xây dựng công trình; cung cấp thông 
tin về xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; xây dựng nhà máy, làm sạch tòa nhà (bề 
mặt bên ngoài); làm sạch tòa nhà (bề mặt bên trong); dịch vụ chống thấm (xây dựng), 
dịch vụ làm kín công trình; dịch vụ cách điện trong xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; 
xây dựng công trình dưới nước; xây dựng và sửa chữa kho chứa hàng. 

 

Nhóm 42: Thiết kế bản vẽ xây dựng, thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ; cho thuê nhà di động (không có 
phương tiện giao thông); dịch vụ đặt chỗ ở; cho thuê phòng trọ tạm thời; nhà nghỉ cho 
khách du lịch.  

 

 
(210) 4-2014-01003 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.4 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Hà Phương  (VN) 

Khối Bạch Đằng, phường Vạn Phúc, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Thanh nhựa UPVC dùng cho cửa sổ; khung cửa (không bằng kim loại); tấm cửa 
(không bằng kim loại).  
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: thanh nhựa UPVC dùng cho cửa sổ, 
khung cửa (không bằng kim loại), tấm cửa (không bằng kim loại). 

 
 

(210) 4-2014-01004 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) CHLITINA INTELLIGENCE LIMITED  
(VG) 
OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm làm sạch; tinh dầu; 
chất nhuộm màu (mỹ phẩm); nước xức tóc (mỹ phẩm); nước hoa; xà phông; gel xoa bóp 
không dùng cho mục đích y tế (mỹ phẩm).  

 

Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực 
phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm vitamin; trà thảo dược dùng cho 
mục đích y tế; nước thơm dùng cho mục đích dược phẩm (dược phẩm); chế phẩm dược.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ 
marketing; dịch vụ hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; dịch vụ cung cấp thông tin về 
thương mại trên mạng máy tính; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ các sản phẩm sau: mỹ 
phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, chế phẩm làm sạch, tinh dầu, chất nhuộm màu 
(mỹ phẩm), nước xức tóc (mỹ phẩm), nước hoa, xà phòng, gel xoa bóp không dùng cho 
mục đích y tế (mỹ phẩm), chất bổ sung dinh dưỡng, đồ uống kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế, thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, chế phẩm vitamin, trà thảo 
dược dùng cho mục đích y tế, nước thơm dùng cho mục đích dược phẩm (dược phẩm), chế 
phẩm dược ; dịch vụ bán hàng trực tuyến trên mạng máy tính các sản phẩm sau: mỹ 
phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, chế phẩm làm sạch, tinh dầu, chất nhuộm màu 
(mỹ phẩm), nước xức tóc (mỹ phẩm), nước hoa, xà phòng, gel xoa bóp không dùng cho 
mục đích y tế (mỹ phẩm), chất bổ sung dinh dưỡng, đồ uống kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế, thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, chế phẩm vitamin, trà thảo 
dược dùng cho mục đích y tế, nước thơm dùng cho mục đích dược phẩm (dược phẩm), chế 
phẩm dược.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; dịch vụ thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ 
chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ thẩm mỹ viện (chăm sóc sắc đẹp cho người); dịch vụ cắt sửa 
móng tay (chăm sóc sắc đẹp cho người); dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm 
(chăm sóc sửc khỏe); dịch vụ tư vấn sức khỏe (chăm sóc sức khỏe); xoa bóp; dịch vụ tắm 
hơi.  

 
 

(210) 4-2014-01005 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) OJI NEPIA KABUSHIKI KAISHA 
(A/T/A OJI NEPIA CO., LTD.)   (JP) 
5-12-8, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 05: Tã lót (tã trẻ em); quần tã trẻ em; quần tã trẻ em dưới dạng tã lót; khăn tã trẻ 
em (tã lót); bỉm trẻ em (tã lót); tã lót có miếng lót dùng để thấm hút dùng cho bỉm trẻ em 
(tã lót); khăn giấy được ngâm, tẩm, thấm ướt nước thơm dược phẩm; khăn giấy ướt được 
nhúng tẩm nước thơm dược phẩm (dùng trong y tế), khăn giấy tiệt trùng dược nhúng tẩm 
nước thơm dược phẩm (dùng trong y tế).  

 
Nhóm 16: Khăn lau bằng giấy, khăn giấy ướt; khăn giấy tẩm nước; giấy vệ sinh; khăn 
giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn tay bỏ túi bằng giây; khăn ăn vệ sinh bằng giấy; 
khăn lau bụi bằng giấy; khăn lau tay bằng giấy; khăn lau bụi bàn ăn bằng giấy; khăn giấy 
dùng một lần không tẩm hóa chất hoặc hợp chất (khăn lau bằng giấy).  

 
 

(210) 4-2014-01006 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Nguyễn Thị Minh Đức  (VN) 

189/8 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; chè. 

 
 

(210) 4-2014-01007 (220) 04.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Nguyễn Thị Minh Đức  (VN) 

189/8 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; chè (trà). 

 
 

(210) 4-2014-01008 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 3.9.16; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH Sa Mỹ An  (VN) 

101-104 Lê Lai, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2014-01009 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân du lịch 

Quê Dừa  (VN) 

Số 107/3 ấp 3, xã Tân Thạch, huyện 
Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bánh tráng sữa. 
 

 
(210) 4-2014-01010 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Cam, xám. 
(731) Công ty cổ phần giao nhận 

NOVA  (VN) 

Tòa nhà Centec 72-74 Nguyễn Thị Minh 
Khai, phường 6, quận 3, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải. 
 

 
(210) 4-2014-01011 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thực phẩm FUGI  

(VN) 

Số 38 đường Đại Cồ Việt, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa chua; đồ uống làm từ sữa (sữa chiếm ưu thế); sữa đậu nành; sản phẩm 
sữa; đồ uống trên cơ sở sữa với trứng và/hoặc kem sữa, không chứa cồn; dầu ăn; bơ. 

 

Nhóm 30: Kem lạnh; sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); chất liên kết cho kem lạnh; 
kem tráng miệng (bánh kẹo); bột cho kem; kem trái cây (đá lạnh). 

 
 

(210) 4-2014-01012 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.10; 25.12.1; 26.4.2; A25.7.2 
(591) Đỏ, trắng, tím, tím nhạt, vàng. 
(731) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  

(US) 
300 Park Avenue, New York, New York 
10022, United States of America 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng. 
 

 
(210) 4-2014-01013 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ điện tử viễn thông 

Ngọc Vũ  (VN) 

Xóm Bãi, xã Hòa Xá, huyện ứng Hòa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại cố định, điện thoại di động, máy fax, máy bộ đàm, thiết bị 
viễn thông, ô tô, xe máy, thiết bị phụ tùng ô tô, xe máy, bếp ga. 

 

 
(210) 4-2014-01015 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(591) Trắng, xanh, đen. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Oai Phát   (VN) 

189D, đường Mã Lò, khu phố 10, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh bao làm từ bột mì. 
 

 
(210) 4-2014-01016 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Trương Phát  

(VN) 

634/46/44 tỉnh lộ 10, khu phố 16, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Tương ớt, tương cà, tương xí muội, sa tế, tương ăn phở (gia vị), đồ gia vị.  
 
 

(210) 4-2014-01017 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Tín Thành Phú  (VN) 

B12/28A Thích Thiện Hòa, ấp 2, xã Lê 
Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 
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(210) 4-2014-01018 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.1; 24.15.21 
(591) Đen, xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Tín Thành Phú   (VN) 

B12/28A Thích Thiện Hòa, ấp 2, xã Lê 
Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 

 

 
(210) 4-2014-01019 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, xanh lá. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Tín Thành Phú   (VN) 

B12/28A Thích Thiện Hòa, ấp 2, xã Lê 
Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 
 

 
(210) 4-2014-01020 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Tín Thành Phú   (VN) 

B12/28A Thích Thiện Hòa, ấp 2, xã Lê 
Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

(210) 4-2014-01021 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Tín Thành Phú   (VN) 

B12/28A Thích Thiện Hòa, ấp 2, xã Lê 
Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2014-01022 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(591) Xanh dương, vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Tín Thành Phú   (VN) 

B12/28A Thích Thiện Hòa, ấp 2, xã Lê 
Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2014-01023 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 16.3.17; A11.3.3 
(591) Xanh ngọc đậm, đen. 
(731) Trần Mạnh Trúc   (VN) 

An Dưỡng, xã Bình An, huyện Thăng 
Bình, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2014-01027 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(591) Trắng, đỏ hồng. 
(731) Công ty TNHH Giấy Xanh  (VN) 

35 Ngô Quyền, phường Thọ Quang, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn lau mặt bằng giấy; giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn lau bằng giấy; 

giấy viết. 
 

 
(210) 4-2014-01028 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH Giấy Xanh   (VN) 

35 Ngô Quyền, phường Thọ Quang, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 16: Khăn lau mặt bằng giấy; giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn lau bằng giấy; 

giấy viết. 
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(210) 4-2014-01029 (220) 15.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) A5.5.21; A5.5.20; A5.3.13; A5.3.15 

(591) Trắng, đen, xanh cốm, xanh lá cây, vàng.
(731) Công ty TNHH Giấy Xanh   (VN) 

35 Ngô Quyền, phường Thọ Quang, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 16: Khăn lau mặt bằng giấy; giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn lau bằng giấy; 
giấy viết. 

 
 

(210) 4-2014-01030 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh đùi trừu 

Thuận Tuấn   (VN) 

Số 3/6 đường Nguyễn Văn Thủ, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; cửa hàng ăn uống; cung cấp thức ăn do nhà hàng 
thực hiện.  

 

 
(210) 4-2014-01031 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) KOWA COMPANY, LTD.   (JP) 
6-29, Nishiki 3-chome, Naka-ku, 
Nagoya, Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2014-01032 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) IL YANG PHARM. CO., LTD.   (KR) 
182-4, Hagal-dong, Giheung-gu, 
Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm dược tác động lên hệ thần kinh trung ương; chế 
phẩm dược tác động lên hệ thần kinh ngoại biên; chế phẩm dược tác động lên các cơ quan 
tiêu hóa; chế phẩm dược tác động đến sự trao đổi chất; thuốc chữa bệnh dùng cho các cơ 
quan thuộc giác quan; chế phẩm dược dùng cho các cơ quan hô hấp. 
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(210) 4-2014-01033 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 1.5.1 
(591) Trắng, xanh nước biển, vàng. 
(731) Công ty TNHH Ngân Anh   (VN) 

378/4 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ nấm bệnh).  
 

 
(210) 4-2014-01034 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.1.4 
(591) Trắng, xanh nước biển, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Ngân Anh   (VN) 

378/4 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ nấm bệnh).  
 
 

(210) 4-2014-01035 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23; 3.7.17 
(591) Nâu, nâu đậm. 
(731) Công ty TNHH THANAKHA  (VN) 

25AB2 đường Xuân Thủy, khu dân cư 
Cái Sơn Hàng Bàng, phường An Bình, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-01036 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 7.1.15; A5.3.15 
(591) Vàng nhạt, xanh lá mạ, xanh lá cây, 

trắng, đỏ, đen, xám, nâu. 
(731) Công ty TNHH thương mại Hồ 

Bửu   (VN) 

99 Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông 
(A ĐÔNG IP CONSULTANCY CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: xăng, dầu, dầu nhờn (dầu nhớt), mỡ bôi trơn. 
 

 
(210) 4-2014-01038 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A14.1.2; 1.15.23; A25.3.15; 26.13.25 
(731) Nguyễn Tại Hồng  (VN) 

Thôn Giẽ Thượng, xã Phú Yên, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Giầy dép các loại (bằng da, giả da, nhựa hoặc cao su).  
 
 

(210) 4-2014-01039 (220) 15.01.2014 

 

 

(441) 25.03.2014 
(540) (731) Đỗ Ngọc Quỳnh  (VN) 

Thôn Giẽ Hạ, xã Phú Yên, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giầy dép các loại (bằng da, giả da, nhựa hoặc cao su).  
 

 
(210) 4-2014-01040 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Đại  (VN) 

Thôn Thần, xã Minh Dức, huyện ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Giầy dép các loại (bằng da, giả da, nhựa hoặc cao su).  
 

 
(210) 4-2014-01041 (220) 15.01.2014 

 

 

(441) 25.03.2014 
(540) (731) Nguyễn Văn Hảo  (VN) 

Thôn Thần, xã Minh Đức, huyện ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Giầy dép các loại (bằng da, giả da, nhựa hoặc cao su).  
 

 
(210) 4-2014-01042 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 24.17.21; 24.17.15; A5.1.5; 25.5.25 
(591) Đỏ, vàng nhạt, vàng, hồng phấn, xanh lá 

cây, xanh dương, xanh nhạt, đen, trắng. 
(731) Nghiêm Minh Hoàng   (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-01043 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 24.17.21; 24.17.15; A5.1.5; 25.5.25 
(591) Xanh sẫm, đỏ, vàng nhạt, xanh lá cây, 

xanh nhạt, ghi nhạt, đen, trắng. 
(731) Nghiêm Minh Hoàng   (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-01044 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A5.1.5; 25.5.25; 24.17.21; 24.17.15 
(591) Xanh hòa bình, đỏ, xanh lá cây, xanh da 

trời, vàng, nâu nhạt, xanh ngọc nhạt, đen, 
trắng. 

(731) Nghiêm Minh Hoàng   (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-01045 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm và thiết bị y tế 

Tuệ Minh   (VN) 

Phòng 806, nhà 17 T9, khu đô thị Trung 
Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
904 

(511)   Nhóm 05: Dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế, dược phẩm, thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế, 
nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-01046 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Shine Pharma    (VN) 

3/38/40 Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-01047 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Shine Pharma     (VN) 

3/38/40 Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-01048 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Shine Pharma     (VN) 

3/38/40 Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-01049 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Shine Pharma   (VN) 

3/38/40 Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-01050 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Shine Pharma     (VN) 

3/38/40 Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-01051 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.11; 3.2.1; A3.2.24; 25.1.9; A25.3.3; 
A26.11.12; 26.11.3 

(591) Xanh nước biển, xanh sẫm, xanh da trời, 
hồng, hồng nhạt, xanh lá cây, vàng, da 
cam, đen, trắng. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và đầu tư Thiên 

Vinh  (VN) 

Số 9, hẻm 43/49/8 phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-01052 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 25.1.6; A2.1.23; A2.3.23; 2.1.2 
(591) Đỏ vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần bia, rượu Sài 

Gòn - Đồng Xuân   (VN) 

Khu 6, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh 
Ba, tỉnh Phú Thọ  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang, rượu hoa quả, rượu gạo, rượu vốtca, rượu uýtky, rượu branđi.  
 

 
(210) 4-2014-01053 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A2.1.23; A2.3.23; 2.1.2 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần bia, rượu Sài 

Gòn - Đồng Xuân    (VN) 

Khu 6, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh 
Ba, tỉnh Phú Thọ 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang, rượu hoa quả, rượu gạo, rượu vốtca, rượu uýtky, rượu branđi.  
 

 
(210) 4-2014-01054 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A8.1.16; A8.1.17; A25.7.21; A26.11.9 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, đỏ, hồng, trắng.
(731) Hộ kinh doanh Hiệp Lợi  (VN) 

Tổ 6, ấp 1, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 
Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ga tô; bánh ga tô trang trí kem.  
 

Nhóm 35: Mua bán bánh ga tô, bánh ga tô trang trí kem.  
 

 
(210) 4-2014-01055 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) LUISSIER BORDEAU CHESNEL  (FR) 
72470 CHAMPAGNE - France  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 29: Thịt, gia cầm và thú săn không còn sống, chiết xuất của thịt, chế phẩm có 
nguồn gốc từ thịt, sản phẩm thịt lợn ướp, cụ thể là chả lợn, thịt giăm bông, xúc xích, thịt 
ướp muối, cá không còn sống, chế phẩm có nguồn gốc từ cá, sữa, pho mát, và các sản 
phẩm sữa, dầu và mỡ có thể ăn được. 

 

 
(210) 4-2014-01058 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Doanh nghiệp tư nhân du lịch 

Quê Dừa  (VN) 

Số 107/3, ấp 3, xã Tân Thạch, huyện 
Châu Thành, tỉnh Bến Tre  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Mật ong và sữa ong chúa (dùng trong ngành y). 
 

Nhóm 30: Mật ong; nước mật dùng cho thực phẩm; keo ong dùng làm thực phẩm cho 
người; sữa ong chúa (không dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2014-01059 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân du lịch 

Quê Dừa   (VN) 

Số 107/3, ấp 3, xã Tân Thạch, huyện 
Châu Thành, tỉnh Bến Tre  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 

 

 
(210) 4-2014-01060 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân du lịch 

Quê Dừa   (VN) 

Số 107/3, ấp 3, xã Tân Thạch, huyện 
Châu Thành, tỉnh Bến Tre  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
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(210) 4-2014-01063 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

(531) 26.3.1 

(591) Đỏ, đen. 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ thời trang Duy 

Nguyễn  (VN) 

Số 246 đường Nghi Tàm, phường Yên 

Phụ, quân Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 

& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 

 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo thời trang. 
 

 
(210) 4-2014-01064 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

  

(731) HOME BOX OFFICE, INC.   (US) 

1100 Avenue of the Americas, New 

York, NY 10036, United States of 

America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp các chương trình giáo 

dục và giải trí bao gồm các chương trình truyền hình cáp, chương trình truyền hình chất 

lượng cao hoặc trả phí và chương trình truyền hình; dịch vụ tương tác trực tuyến, cụ thể là, 

cung cấp các thông tin và hình ảnh đồ họa mang tính giáo dục và giải trí thông qua mạng 

máy tính toàn cầu. 
 

 
(210) 4-2014-01066 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.1.2; 25.5.25 

(591) Đỏ; đen; trắng. 

(731) Võ Văn Tài  (VN) 

Xóm 3, xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ, 

tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 28: Thiết bị tập thể dục; máy để tập luyện thể dục.  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
909 

(210) 4-2014-01067 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần BKAV  (VN) 

Tầng 2, tòa nhà HH1, khu đô thị Yên 
Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính, phần mềm máy vi tính, chương trình máy vi tính. 
 

Nhóm 35: Mua bán phần mềm máy vi tính. 
 

 
(210) 4-2014-01068 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.23 
(591) Đỏ booc đô, xám. 
(731) ALDI GMBH & CO.KG  (DE) 

Burgstr. 37, D-45476 Mulheim an der 
Rubr, Germany  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo cụ thể là quần áo làm việc (lao động) thuộc nhóm này; đồ đi chân cụ 

thể là guốc.  
 

 
(210) 4-2014-01069 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.4.4; 25.1.25 
(731) Công ty cổ phần Tư vấn và 

Thiết kế Kiến trúc Việt Nam 

(DAC)   (VN) 

Lô C2A, cụm sản xuất tiểu thủ công 
nghiệp và công nghiệp nhỏ, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ tư vấn xây dựng; dịch vụ giám sát xây dựng; dịch vụ 

cung cấp các thông tin về xây dựng; dịch vụ cho thuê thiết bị xây dựng.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn kiến trúc; dịch vụ thiết lập bản vẽ xây dựng; dịch vụ trang trí 
(thiết kế) nội thất; dịch vụ nghiên cứu địa chất; dịch vụ thiết kế quy hoạch tổng thể, quy 
hoạch chi tiết các khu (công trình) xây dựng.  
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(210) 4-2014-01070 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Đỗ Quang Trung  (VN) 

Ngõ 3, thôn Giẽ Thượng, xã Phú Yên, 
huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Ví da; túi xách; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ba lô.  
 

Nhóm 25: Giày dép; găng tay [trang phục]; thắt lưng [trang phục].  
 

 
(210) 4-2014-01071 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A3.6.11 
(731) Nguyễn Thành Đồng  (VN) 

Ngõ 21, thôn Giẽ Thượng, xã Phú Yên, 
huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép; găng tay [trang phục]; thắt lưng [trang phục].  
 

 
(210) 4-2014-01072 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 3.1.4; 26.3.1; 3.1.16 
(731) Hoàng Văn Cường  (VN) 

Số nhà 192, tổ 37, thị trấn Đông Anh, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép; găng tay [trang phục]; thắt lưng [trang phục].  
 

 
(210) 4-2014-01073 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH hoá mỹ phẩm 

Tân Định  (VN) 

137/92 Âu Dương Lân, phường 2, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật; nước hoa; tinh dầu; 
kem dưỡng da; kem đánh răng; kem dao cạo râu; nước rửa tay; gel rửa tay; dầu gội; sữa 
tắm; dầu xả; kem dưỡng tóc; thuốc nhuộm tóc; kem tẩy lông. 
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(210) 4-2014-01074 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12 

(591) Xám, vàng, đen. 

(731) Công ty TNHH thương mại -

dịch vụ S.D.M  (VN) 

50 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy tính và linh kiện, thiết bị máy tính, vật tư ngành tin học, sản 

phẩm phần mềm tin học, kim khí điện máy, máy văn phòng, linh kiện sản phẩm điện, 

hàng điện tử, tổng đài điện thoại, thiết bị viễn thông (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện 

kinh doanh theo quy định của pháp luật), thiết bị y tế (chỉ hoạt động khi được cấp giấy 

chứng nhận có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật), máy móc thiết bị 

thể dục thể thao, thẩm mỹ, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh). 
 

 
(210) 4-2014-01075 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

  

(591) Xanh, đen. 

(731) Dương Công Khanh  (VN) 

87/57/44A Đinh Tiên Hoàng, phường 7, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 41: Cung cấp phòng tập có dụng cụ thể dục; huấn luyện thể dục và thể dục thẩm 

mỹ. 
 

 
(210) 4-2014-01081 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty TNHH Youngone Nam 

Định   (VN) 

Khu công nghiệp Hòa Xá, thành phố 

Nam Định, tỉnh Nam Định 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Miếng lót dùng cho áo khoác (bộ phận của áo) và miếng lót dùng cho giày. 
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(210) 4-2014-01087 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 
(U.K)  (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 
Company No. 07701858, United Kingdom 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-01088 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 
(U.K)   (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 
Company No. 07701858, United Kingdom 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-01089 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 
(U.K)   (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 
Company No. 07701858, United Kingdom 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2014-01090 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 
(U.K)   (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 
Company No. 07701858, United Kingdom 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-01091 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 
(U.K)   (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 
Company No. 07701858, United Kingdom 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-01092 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 
(U.K)   (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 
Company No. 07701858, United Kingdom 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-01093 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 
(U.K)   (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 
Company No. 07701858, United Kingdom 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-01094 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 
(U.K)   (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 
Company No. 07701858, United Kingdom 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-01095 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 
(U.K)   (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 
Company No. 07701858, United 
Kingdom  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-01096 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 
(U.K)   (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 
Company No. 07701858, United 
Kingdom  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-01099 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 3.1.1; A26.4.24; 1.15.5; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, ghi. 
(731) DOGAN OPTIK SANAYI VE 

TICARET LIMITED SIRKETI   (TR) 
Sirinevler mh. Mithatpasa cd. Hakan is. 
Merkezi. No:2 Kat:8 D:23-24 
Bahcelievler- Istanbul Turkey  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính râm; thấu kính quang học; hộp đựng kính quang học; các 
bộ phận của kính đeo mắt, cụ thể là, mắt kính râm, gọng kính, vành đeo tai của kính đeo 
mắt, mắt kính đeo mắt, chốt nối gọng kính và khung mắt kính, đinh vít, cầu nối hai khung 
mặt kính, miếng đệm dùng để đỡ khung mắt kính trên mũi, khung trước của kính đeo mắt, 
mắt kính mẫu.  

 

Nhóm 14: Đồ trang sức; hộp đựng đồ trang sức [hộp nhỏ]; đá quý; kim loại quý, dạng thô 
hoặc bán thành phẩm; đá bán quý; vàng thô hoặc vàng dát mỏng; khuy măng sét; ghim 
cài ca vát; đồng hồ; đồng hồ chạy điện; vỏ đồng hồ; đồng hồ bỏ túi; vỏ đồng hồ đeo tay; 
đồng hồ đeo tay; dây đeo của đồng hồ đeo tay.  
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Nhóm 25: Trang phục; tất ngắn cổ; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ kính đeo mắt, đồ trang sức, đồng hồ và 
trang phục, bằng phương tiện truyền thông điện tử hoặc qua thư đặt hàng qua catalog.  

 
 

(210) 4-2014-01100 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) KUMHO ELECTRIC INC.   (KR) 
418 Mapo-dong, Mapo-gu, Seoul 121-
150, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bằng điện; đèn huỳnh quang; bóng đèn điện được chiếu 
sáng bằng đèn đi-ốt phát quang [LED]; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi-ốt phát quang 
[LED]; ống phóng điện, để thắp sáng thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi-ốt phát quang 
[LED]; hệ thống thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi-ốt phát quang [LED].  

 
 

(210) 4-2014-01101 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 1.7.6; 3.7.3; A3.7.24 
(731) Nguyễn Thị Minh Nguyệt   (VN) 

301 nhà Z7, tập thể Bách Khoa, phường 
Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; dây lưng bằng vải (trang phục); tất; cà vạt.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm: quần áo, giày dép, 
mũ nón, đồ đi chân, đồ đội đầu, túi xách, dây lưng, ví da.  

 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang; thiết kế đồ họa.  
 

 
(210) 4-2014-01103 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.4.18; 3.7.11; 26.1.2; 26.4.9 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, nâu. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dinh dưỡng nông nghiệp Quốc 

TẾ   (VN) 

1/27 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước,
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, gia cầm; phụ gia thức ăn cho gia súc, gia cầm.  
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(210) 4-2014-01104 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.11; 3.7.3; 26.1.2; 25.1.15 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, đỏ. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dinh dưỡng nông nghiệp Quốc 

TẾ   (VN) 

1/27 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, gia cầm; phụ gia thức ăn cho gia súc, gia cầm.  

 

 
(210) 4-2014-01105 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.11; 26.1.2; 3.4.18; 25.1.15 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, xanh dương, đỏ.
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dinh dưỡng nông nghiệp Quốc 

TẾ    (VN) 

1/27 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, gia cầm; phụ gia thức ăn cho gia súc, gia cầm.  

 

 
(210) 4-2014-01106 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 3.7.11; 3.4.18; 25.1.15 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, vàng, đỏ. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dinh dưỡng nông nghiệp Quốc 

TẾ   (VN) 

1/27 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, gia cầm; phụ gia thức ăn cho gia súc, gia cầm.  
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(210) 4-2014-01114 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 1.3.1; 1.15.23; 26.13.1; 26.4.1 

(591) Đỏ, xanh rêu, vàng nhạt, đen, trắng. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Phương Nam   (VN) 

366 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi 

Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố 
Cần Thơ  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem ngăn ngừa mụn (kem trị mụn); kem dưỡng trắng, giữ ẩm và tái 

tạo da; kem chống nám, làm trắng da, làm mờ vết thâm và tàn nhang. 
 

 
(210) 4-2014-01115 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Chẩn   (VN) 

ấp Bằng Lăng, xã Tân Lập, huyện Tân 

Thạnh, tỉnh Long An  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu; rượu nếp.  
 

 
(210) 4-2014-01116 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

(531) 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, da cam. 

(731) Công ty TNHH du lịch BEST 

INDOCHINA  (VN) 

Số 27, ngõ 282, đường Lạc Long Quân, 

phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận tải hàng hóa; lữ hành nội địa và quốc tế; cho thuê 

kho bãi; đại lý bán vé máy bay.  
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(210) 4-2014-01117 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A5.3.15; A5.5.22; A5.5.20 
(591) Đỏ, xanh, trắng. 
(731) Trung tâm ứng dụng và 

Thông tin Khoa học Công 

nghệ Quảng Nam   (VN) 

Số 54 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, 
tỉnh Quảng Nam  

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học không dùng cho y tế, thú y.  
 

 
(210) 4-2014-01119 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.15.15; 26.13.25; A5.5.20; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, ghi, đen. 
(731) Nguyễn Công Minh  (VN) 

Số 231 Giảng Võ, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 16: Sách; vở; hộp bút; truyện tranh; bút; mực; giấy; tạp chí (định kỳ); tranh ảnh; 
văn phòng phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-01121 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Phương Linh  (VN) 

58 nhà E, khu đô thị Đại Kim, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-01122 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Phương Linh   (VN) 

58 nhà E, khu đô thị Đại Kim, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-01123 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Nguyễn Văn Tuyền  (VN) 

Phòng 209, tòa nhà 5B, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-01124 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Nguyễn Văn Tuyền  (VN) 

Phòng 209, tòa nhà 5B, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-01125 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Nguyễn Văn Tuyền  (VN) 

Phòng 209, tòa nhà 5B, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-01126 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Nguyễn Văn Tuyền  (VN) 

Phòng 209, tòa nhà 5B, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-01127 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tuyền  (VN) 

Phòng 209, tòa nhà 5B, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2014-01128 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Kella  (VN) 

1298 Quang Trung, phường 4, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm nhuộm tóc; keo xịt tóc; chất dính dùng cho mỹ phẩm; chế phẩm để 
uốn cong dùng cho tóc; mỹ phẩm; nước xức tóc. 

 

 
(210) 4-2014-01129 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.10; 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, ghi. 
(731) Hoàng Thu Ngàn  (VN) 

Phòng 301 nhà C1, khu đô thị Mỹ Đình 
1, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám và chữa bệnh răng, hàm, mặt.  
 

 
(210) 4-2014-01130 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AM VI   (VN) 

Lô B14-3,4 đường N13, khu công nghiệp 
Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2014-01131 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AM VI   (VN) 

Lô B14-3, 4 đường N13, khu công 
nghiệp Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2014-01132 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AM VI    (VN) 

Lô B14-3, 4 đường N13, khu công 
nghiệp Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2014-01133 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AM VI  (VN) 

Lô B14-3, 4 đường N13, khu công 
nghiệp Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-01134 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AM VI    (VN) 

Lô B14-3, 4 đường N13, khu công 
nghiệp Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-01135 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AM VI   (VN) 

Lô B14-3, 4 đường N13, khu công 
nghiệp Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2014-01136 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AM VI    (VN) 

Lô B14-3, 4 đường N13, khu công 
nghiệp Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-01137 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AM VI  (VN) 

Lô B14-3, 4 đường N13, khu công 
nghiệp Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-01138 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AM VI    (VN) 

Lô B14-3, 4 đường N13, khu công 
nghiệp Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-01139 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AM VI    (VN) 

Lô B14-3, 4 đường N13, khu công 
nghiệp Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2014-01140 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AM VI  (VN) 

Lô B14-3, 4 đường N13, khu công 
nghiệp Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-01141 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AM VI  (VN) 

Lô B14-3, 4 đường N13, khu công 
nghiệp Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-01142 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AM VI  (VN) 

Lô B14-3, 4 đường N13, khu công 
nghiệp Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-01143 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AM VI  (VN) 

Lô B14-3, 4 đường N13, khu công 
nghiệp Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2014-01144 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AM VI  (VN) 

Lô B14-3, 4 đường N13, khu công 
nghiệp Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-01145 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AM VI  (VN) 

Lô B14-3, 4 đường N13, khu công 
nghiệp Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-01146 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AM VI  (VN) 

Lô B14-3, 4 đường N13, khu công 
nghiệp Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-01147 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AM VI  (VN) 

Lô B14-3, 4 đường N13, khu công 
nghiệp Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2014-01148 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AM VI  (VN) 

Lô B14-3, 4 đường N13, khu công 
nghiệp Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2014-01149 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AM VI  (VN) 

Lô B14-3, 4 đường N13, khu công 
nghiệp Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2014-01150 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AM VI    (VN) 

Lô B14-3, 4 đường N13, khu công 
nghiệp Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2014-01151 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AM VI  (VN) 

Lô B14-3, 4 đường N13, khu công 
nghiệp Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2014-01152 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AM VI  (VN) 

Lô B14-3, 4 đường N13, khu công 
nghiệp Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2014-01153 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AM VI   (VN) 

Lô B14-3, 4 đường N13, khu công 
nghiệp Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2014-01154 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AM VI  (VN) 

Lô B14-3, 4 đường N13, khu công 
nghiệp Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2014-01155 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AM VI  (VN) 

Lô B14-3, 4 đường N13, khu công 
nghiệp Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2014-01156 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AM VI  (VN) 

Lô B14-3, 4 đường N13, khu công 
nghiệp Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2014-01157 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AM VI  (VN) 

Lô B14-3, 4 đường N13, khu công 
nghiệp Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2014-01158 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AM VI  (VN) 

Lô B14-3, 4 đường N13, khu công 
nghiệp Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2014-01159 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Gia Phan   (VN) 

248/33/17 Nguyễn Thái Bình, phường 
12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2014-01160 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Gia Phan   (VN) 

248/33/17 Nguyễn Thái Bình, phường 
12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2014-01161 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

mậu dịch Nại Lực Quảng Tây  

(CN) 

265- 5, 6 Wangzhou Road, NanNing 
city, China 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, matit phủ bề mặt kim loại. 
 

 
(210) 4-2014-01162 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 25.5.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen, vàng. 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

mậu dịch Nại Lực Quảng Tây  

(CN) 

265- 5, 6 Wangzhou Road, NanNing 
city, China 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, matit phủ bề mặt kim loại. 
 

 
(210) 4-2014-01165 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Hàn Việt Hải  (VN) 

2106/3A khu phố 3, phường An Phú 
Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Đệm ngủ, đệm lò xo, gối, đệm nước không dùng trong ngành y, nệm ghế, gối 
dựa lưng.  
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Nhóm 24: Chăn, vỏ đệm, vỏ gối, khăn trải giường bằng vải, màn ngủ.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: chăn, ga, gối, đệm, màn ngủ, khăn trải giường, khăn 
trải bàn, vỏ gối, vỏ đệm.  

 

 
(210) 4-2014-01167 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A25.7.3; A25.7.4; 26.3.4 
(591) Xanh lá cây, xám, vàng. 
(731) Công ty TNHH Nhật Đạt Hân  

(VN) 

Số 52/5, đường Dương Công Khi, ấp 1, 
xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in. 

 

 
(210) 4-2014-01168 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Xanh lam, trắng. 
(731) Công ty TNHH xơ sợi Trần 

Quang  (VN) 

1730D tổ 19, khu phố Phước Thái, thị 
trấn Thái Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 20: Gối; nệm (đệm). 
 

Nhóm 24: Chăn; ga (khăn trải giường).  
 

 
(210) 4-2014-01169 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 24.9.1; 5.3.20; 5.7.3; 25.1.6; 3.1.1; 
A3.1.24; 26.1.1 

(591) Đen, vàng, đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Thái Hà  (VN) 

57/17 đường Bàu Cát 9, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: áo mưa. 
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(210) 4-2014-01170 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

(531) 26.7.25; 26.4.1; 26.4.2; 26.5.1 

(591) Đen, xanh lam, lam sẫm. 

(731) Công ty TNHH Panko Vina  (VN)

Lô I - 1, 2, 3, 4 - CN, khu công nghiệp 

Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương  

 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa (dùng cho mục đích vệ sinh). 

 

Nhóm 18: Da thuộc, vật liệu giả da, sợi da, da thô.  

 

Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2014-01171 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

(531) 26.1.1 

(591) Da cam, đỏ, đen, trắng, ngọc thạch. 

(731) Lê Bá Chất  (VN) 

48/5A khu phố 6, đường số 3, phường 

Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: bánh mì, xôi, bánh bao.  
 

 
(210) 4-2014-01172 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

(531) 3.5.1; 3.5.20; A3.5.24; 2.9.1; 1.15.24 

(591) Trắng, đỏ. 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất Gia Định  (VN) 

Cụm công nghiệp Đức Hòa Hạ (lô 6), ấp 

Bình Tiền, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 10: Núm vú, chai sữa cho trẻ em bú (bình sữa cho trẻ em bú). 

 

Nhóm 18: Địu em bé, địu trẻ em.  

 

Nhóm 20: Gối, đệm lót (thuộc nhóm 20), ghế. 
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(210) 4-2014-01173 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.4; 26.4.3; 26.7.25; A25.7.7 
(591) Đỏ, da cam, vàng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

tranh đá quý Việt Hoàng  

(VN) 

42/339 Huỳnh Đình Hai, phường 24, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 14: Tranh đá quý; đá mã não (đá phong thủy); đồ trang sức từ đá quý nhân tạo. 
 
 

(210) 4-2014-01174 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(591) Xám tro, trắng. 
(731) Công ty TNHH Mi Mi US  (VN) 

400/15 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 7, thị 
trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 28: Dụng cụ rèn luyện hình thể. 
 

 
(210) 4-2014-01175 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY  (US) 
1007 Market Street, Wilmington, 
Delaware 19898, United States of 
America 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ sâu dùng để xử lý hạt nông nghiệp. 
 

 
(210) 4-2014-01176 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) AKZO NOBEL COATINGS 
INTERNATIONAL B.V.   (NL) 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, The 
Netherlands 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 19: Vữa không trộn cát dùng cho xây dựng.  
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(210) 4-2014-01180 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.1; A9.3.9; 9.5.18 
(731) Công ty TNHH Gôn Mai  (VN) 

Số 20, đường C18, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Luật TNHH Phương Bắc và 
Đồng sự (PBC PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân.  
 
 

(210) 4-2014-01181 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Suất ăn Hàng không Việt Nam  

(VN) 

Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 2,
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 
 

(210) 4-2014-01182 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Suất ăn Hàng không Việt Nam  

(VN) 

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 2, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 
 

(210) 4-2014-01183 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Suất ăn Hàng không Việt Nam  

(VN) 

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 2, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2014-01184 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24; 26.4.1 
(731) Công ty TNHH PSC Quốc Tế  

(VN) 

149/20/7 Nguyễn Duy Cung, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; kem ngăn ngừa mụn (mỹ phẩm); kem dưỡng da; kem 
chống nắng (mỹ phẩm); sữa rửa mặt. 

 

 
(210) 4-2014-01185 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.1.24 
(731) Công ty TNHH PSC Quốc Tế  

(VN) 

149/20/7 Nguyễn Duy Cung, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; kem ngăn ngừa mụn (mỹ phẩm); kem dưỡng da; kem 
chống nắng (mỹ phẩm); sữa rửa mặt. 

 

 
(210) 4-2014-01187 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) KAKUTA HANBAI CO., LTD.  (JP) 
6-15-12, Nishi-Ooi, Shinagawa-Ku, 
Tokyo 140-0015, JAPAN 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Vật dụng để dỡ, giữ dụng cụ của máy móc; dụng cụ cầm tay, không vận hành 
thủ công. 

 

Nhóm 08: Kẹp dùng cho thợ mộc hoặc thợ đóng thùng; ôtô; ôtô bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2014-01188 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) YOUNG-JIN, KIM  (KR) 
144-2102, Yedang Maeul Lotte Castle 
Apt., Seoku-dong, Hwaseong-si, 
Gyeonggi-do, Korea 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 25: Giầy thể thao; giầy chơi bóng rổ; giầy ống dùng trong đá bóng; giầy; giầy chơi 
gôn; giầy dùng cho trẻ em; giầy cao cổ dùng cho trẻ em; giầy da; dép đi trong nhà bằng 
da; giầy cao cổ; dép đi trong nhà; giầy ống leo núi; giầy chơi ten-nít; giầy chơi bóng 
chuyền; giầy dành cho phụ nữ; giầy dùng trong làm việc; giầy ống dùng trong làm việc.  

 
 

(210) 4-2014-01190 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) AMPHI PTE LTD  (SG) 
1 North Bridge Road # 19-04/05, High 
Street Centre, Singapore 179094  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 
 
 

(210) 4-2014-01191 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) AMPHI PTE LTD   (SG) 
1 North Bridge Road # 19-04/05, High 
Street Centre, Singapore 179094  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 
 
 

(210) 4-2014-01193 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) AMPHI PTE LTD   (SG) 
1 North Bridge Road # 19-04/05, High 
Street Centre, Singapore 179094  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 
 

 
(210) 4-2014-01194 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) AMPHI PTE LTD   (SG) 
1 North Bridge Road # 19-04/05, High 
Street Centre, Singapore 179094  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 
 

 
(210) 4-2014-01195 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

  
(731) AMPHI PTE LTD   (SG) 

1 North Bridge Road # 19-04/05, High 

Street Centre, Singapore 179094  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 
 

 
(210) 4-2014-01197 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12 

(591) Xanh nước biển đậm, xanh nước biển 

nhạt, đen, trắng, tím. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

LS Việt Nam   (VN) 

Số 32, ngách 35/69, phố Khương Hạ, 
phường Khương Đình, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm hóa dược; thuốc dùng cho người; chế phẩm dược, dược phẩm; chất 

bổ sung cazein dùng cho ăn kiêng; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; thực 

phẩm cho em bé. 
 

 
(210) 4-2014-01200 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  

(731) JAMES HARDIE TECHNOLOGY 
LIMITED  (IR) 

Europa House, Second Floor, Harcourt 

Centre, Harcourt Street, Dublin 2, Ireland
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để thông gió, phân phối nước và thiết bị vệ sinh; thiết bị khử phế phẩm 

(chất thải/nước thải), bao gồm cả hệ thống khử phế phẩm cấp liệu bằng trọng lực (hệ 

thống khử phế phẩm cấp liệu tự chảy) dùng cho các toà nhà cao tầng, các thiết bị/hệ thống 
đó không phải là máy khử nước/chất thải hoặc máy lèn chặt/nén chặt phế phẩm. 
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(210) 4-2014-01201 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH vật tư nông 

nghiệp Khánh Linh  (VN) 

A0-10 đường số 3, khu dân cư Khang 
Điền - Dương Đình Hội, phường Phước 
Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-01202 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH vật tư nông 

nghiệp Khánh Linh  (VN) 

A0-10 đường số 3, khu dân cư Khang 
Điền - Dương Đình Hội, phường Phước 
Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-01203 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH vật tư nông 

nghiệp Khánh Linh  (VN) 

A0-10 đường số 3, khu dân cư Khang 
Điền - Dương Đình Hội, phường Phước 
Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-01204 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH vật tư nông 

nghiệp Khánh Linh  (VN) 

A0-10 đường số 3, khu dân cư Khang 
Điền - Dương Đình Hội, phường Phước 
Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2014-01205 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH vật tư nông 

nghiệp Khánh Linh  (VN) 

A0-10 đường số 3, khu dân cư Khang 
Điền - Dương Đình Hội, phường Phước 
Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2014-01206 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A5.1.16; A9.7.25; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) MR. CHALERMCHAI 

WAJEETAWEESIN   (TH) 
95/427 Borommaratchachonnani Rd, 
Arun Ammarin Bangkoknoi, Bangkok 
Thailand 10700  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 25: Giày. 
 
 

(210) 4-2014-01207 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; 5.5.19; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh da trời, tím than. 
(731) Nguyễn Mạnh Hà  (VN) 

Số 50, đường 5, khu tập thể F361, đường 
An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: Cuốn sách nhỏ; sách; lịch; vật phẩm bằng bìa cứng; truyện tranh; sổ tay hướng 
dẫn; sổ tay; sách mỏng; bưu thiếp; xuất bản phẩm dạng in. 

 
 

(210) 4-2014-01208 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.2.7; A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) Lê Khánh Toàn   (VN) 

Số 5 ngách 132/64, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý.  
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(210) 4-2014-01209 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Hoàng Hữu Khắc  (VN) 

Khu phố 2, thị trấn Đồng Nai, huyện Cát 
Tiên, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa đi bằng kim loại, cửa sổ bằng kim loại, khung cửa bằng kim loại, khung 
cửa sổ bằng kim loại, cột để dán quảng cáo bằng kim loại.  

 

Nhóm 20: Bàn, ghế, tủ, giường, ghế võng, đồ nội thất bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2014-01210 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) SANOFI  (FR) 
54 rue La BoÐtie, 75008 Paris, FRANCE 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-01211 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) SANOFI   (FR) 
54 rue La BoÐtie, 75008 Paris, FRANCE 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-01212 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) SANOFI   (FR) 
54 rue La BoÐtie, 75008 Paris, FRANCE 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-01213 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) SANOFI   (FR) 
54 rue La BoÐtie, 75008 Paris, FRANCE 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-01214 (220) 16.01.2014 

 

 

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 3.2.7; A3.2.24 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Sức Mạnh ánh 

Sáng  (VN) 

223 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 
Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; tinh bột để ăn kiêng hoặc dùng cho mục đích y 
tế; xi rô dùng cho mục đích dược phẩm. 

 

Nhóm 30: Cà phê nhân tạo; hương liệu cho đồ uống (trừ tinh dầu); rễ rau diếp xoăn (chất 
thay thế cà phê); chế phẩm dinh dưỡng sử dụng như chất thay thế cà phê; cà phê; đồ uống 
trên cơ sở cà phê. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước 
quả cô đặc (không có cồn); đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng 
cho mục đích y tế); nước ép rau (đồ uống); đồ uống trên cơ sở mật ong (không chứa cồn).  

 

Nhóm 35: Mua bán đồ uống không cồn, đồ uống dùng cho người ăn kiêng hoặc phù hợp 
với mục đích y tế, thực phẩm, bánh kẹo, nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, dụng cụ y 
tế, thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2014-01217 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) ROTHMANS OF PALL MALL 
LIMITED   (CH) 
Zaehlerweg 4, Zug CH 6300, Switzerland  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 
lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc không bằng 
kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút thuốc 
lá, diêm.  

 
 

(210) 4-2014-01218 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 26.4.9; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh dương, xanh da trời, đỏ. 
(731) ROTHMANS OF PALL MALL 

LIMITED   (CH) 
Zaehlerweg 4, Zug CH 6300, Switzerland   

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 
lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc không bằng 
kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút thuốc 
lá, diêm.  

 

 
(210) 4-2014-01219 (220) 16.01.2014 

 

 

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 3.1.1; A3.1.24; 26.4.2 

(591) Vàng đồng, đen 
(731) ROTHMANS OF PALL MALL 

LIMITED   (CH) 
Zaehlerweg 4, Zug CH 6300, Switzerland 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 
lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc không bằng 
kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút thuốc 
lá, diêm.  

 

 
(210) 4-2014-01220 (220) 16.01.2014 

 

 

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 3.1.1; A3.1.24; 26.4.2 

(731) ROTHMANS OF PALL MALL 
LIMITED   (CH) 
Zaehlerweg 4, Zug CH 6300, Switzerland   

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 
lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc không bằng 
kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút thuốc 
lá, diêm.  

 
 

(210) 4-2014-01221 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.9; 26.4.2; A26.4.24 
(731) ROTHMANS OF PALL MALL 

LIMITED   (CH) 
Zaehlerweg 4, Zug CH 6300, Switzerland   

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 
lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc không bằng 
kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút thuốc 
lá, diêm.  

 

 
(210) 4-2014-01222 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Thái Đạt  (VN) 

70/3 đường số 1, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất xử lý nước thải; hoá chất xử lý nước cất, hoá chất khử nước dùng cho 

công nghiệp; hóa chất để làm sạch nước; chế phẩm để lọc gạn.  
 

 
(210) 4-2014-01223 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23 
(591) Đỏ. 
(731) ZHIHUAN HUANG   (CN) 

the East Three Straight Road, Jieyang 
Economic Development Testing Zone, 
Jieyang, Guangdong, China 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy sấy tóc. 
 

 
(210) 4-2014-01224 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại mỹ phẩm New One 

Việt Nam   (VN) 

273/16/19/4 Tân Hòa Đông, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2014-01225 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân dệt 

Thiên Ân   (VN) 

Số 577, đường quốc lộ 13, khu phố 5, 
phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 20: Gối; nệm; giường gỗ; ghế salon bằng gỗ; bàn gỗ, tủ gỗ; hộp gỗ.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm dệt may gia dụng (chăn, gối, vỏ gối (bao gối), khăn trải 
giường, khăn trải bàn, nệm); mua bán sản phẩm gỗ gia dụng (giường, ghế salon, bàn, tủ, 
hộp).  

 

 
(210) 4-2014-01226 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân dệt 

Thiên Ân  (VN) 

Số 577, đường quốc lộ 13, khu phố 5, 
phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 20: Gối; nệm; giường gỗ; ghế salon bằng gỗ; bàn gỗ, tủ gỗ.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm dệt may gia dụng (chăn, gối , vỏ gối (bao gối), khăn trải 
giường, khăn trải bàn, nệm), mua bán sản phẩm gỗ gia dụng (giường, ghế salon, bàn, tủ, 
hộp). 

 

 
(210) 4-2014-01227 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân dệt 

Thiên Ân   (VN) 

Số 577, đường quốc lộ 13, khu phố 5, 
phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 20: Gối; nệm.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm dệt may gia dụng (chăn, gối, vỏ gối (bao gối), khăn trải 
giường, khăn trải bàn, nệm). 
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(210) 4-2014-01228 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A1.5.3; A1.1.10; 26.1.2; A1.1.12 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Nguyễn Kim Thoát  (VN) 

Số 5C, miếu 2 Xã, phường Dư Hàng, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện dùng cho cá nhân; quạt gió của máy hút khói; quạt gió (điều hòa 
không khí); quạt (bộ phận của hệ thống điều hòa không khí). 

 

 
(210) 4-2014-01230 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(591) Vàng, trắng. 
(731) CROSS COMPANY INC.   (JP) 

2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, 
Okayama 700-0903, Japan  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng 
cho mục đích y tế; kem đánh răng; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế; mỹ 
phẩm chăm sóc da, cụ thể là kem dưỡng da, mỹ phẩm dạng lỏng thoa ngoài da, sữa dưỡng 
da dạng lỏng, dầu làm sạch da, kem làm sạch da, kem làm sạch da dạng bọt, gel làm sạch 
da; mỹ phẩm để trang điểm, cụ thể là kem nền, phấn trang điểm mặt, phấn má, chì kẻ 
mắt, phấn mắt, mỹ phẩm tô đậm lông mi mắt (mascara), chì màu kẻ lông mày, son môi; 
mỹ phẩm chống nắng cụ thể là kem chống nắng, mỹ phẩm dạng lỏng thoa ngoài da để 
chống nắng; mỹ phẩm chăm sóc và dưỡng thể cụ thể là mỹ phẩm dạng lỏng xức cơ thể, 
kem dưỡng thể, sữa tắm dưỡng thể, xà phòng tắm dưỡng thể, kem rửa tay, sơn móng (tay, 
chân), chế phẩm tẩy sơn móng (tay, chân); mỹ phẩm để tắm cụ thể là muối để tắm, dầu 
tắm, kem tắm, sữa tắm dạng gel; mỹ phẩm chăm sóc tóc cụ thể là dầu gội đầu, dung dịch 
nhuộm màu cho tóc (sau khi gội), dầu xả dưỡng tóc, keo xịt tạo kiểu tóc, keo bọt tạo kiểu 
tóc, kem tạo kiểu tóc, sáp tạo kiểu tóc, kem dưỡng tóc; nước thơm Cô-lô-nhơ; chất khử 
mùi dùng để chăm sóc cơ thể; mỹ phẩm dạng lỏng dùng sau khi cạo râu; chế phẩm để cạo 
râu; nước hoa; hương liệu [tinh dầu]; hương thơm để thắp và chất thơm; móng (chân, tay) 
nhân tạo; chất dính để cố định móng (chân, tay) nhân tạo; lông mi nhân tạo; chất dính để 
cố định lông mi nhân tạo.  

 

Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; đá quý và đá quý giả; đá bán quý; 
đá quý làm đồ trang sức; đồ trang sức; đồ trang sức thời trang rẻ tiền; kim cương; đồ trang 
sức bằng hổ phách vàng; đồ trang sức có tráng men; hạt ngọc trai giả làm từ hổ phách [hổ 
phách nén]; hoa tai; ghim cài để trang sức; ghim cài cà vạt; kẹp cài cà vạt; khuy măng sét; 
huy hiệu bằng kim loại quý; huy chương; vòng đeo chìa khóa là đồ trang sức được làm 
bằng kim loại quý; hộp đựng đồ trang sức loại nhỏ; hộp đựng đồ kim hoàn; hộp bằng kim 
loại quý; đồ trang trí cho mũ bằng kim loại quý; đồ trang trí cho giày bằng kim loại quý; 
đồng hồ; đồng hồ đeo tay; dây đeo đồng hồ đeo tay; dây đeo đồng hồ đeo tay dạng liền 
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sợi luồn qua hai tai đeo của đồng hồ (watch bands); dây đeo đồng hồ đeo tay gắn với hai 
tai đeo đồng hồ (watch straps); dây xích đồng hồ bỏ túi.  

 
Nhóm 18: Cặp da (attaché cases); túi đeo lưng; túi thể thao; túi dùng ở bãi biển; túi xách 
tay có hai quai ở hai bên (túi Boston); cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví đựng danh thiếp; ví 
đựng thẻ điện thoại; túi mua hàng; túi đựng hành lí xách tay mang theo người; ví đựng 
tiền xu; túi đựng mỹ phẩm không chứa đồ bên trong; ví đựng thẻ tín dụng; túi đựng quần 
áo đi du lịch; túi xách tay có miệng túi mở bằng bản lề (túi Gladstone); túi đựng đồ tập 
thể dục (gym bags); túi xách tay; bao nhỏ bằng da để đựng hay móc chìa khóa; ví đựng 
danh thiếp bằng da; ví kẹp danh thiếp bằng da; ví bỏ túi cho nam giới; ví nữ giới; ba lô; túi 
và cặp dùng cho học sinh; túi khoác vai; va li xách tay; túi có hai quai để xách hay đeo vai 
(tote bags); túi du lịch; va li [hành lý]; túi đeo hông; da giả; da và lông thú, thô hoặc ban 
thành phẩm; ô; dù che nắng; bao (vỏ) «. 

 
Nhóm 25: Quần áo; quần áo bơi; cà vạt; khăn choàng đầu, vai và cổ; khăn choàng 
(shawls); khăn choàng cổ lớn (có thể che được cả mũi và miệng); găng tay (quần áo); bít 
tất ngắn cổ; quần áo bó; quần ống bó (leggings); dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; dây 
nịt để kéo giữ tất dài và tất cao cổ; dây đeo quần; dải khăn choàng qua vai thể hiện chức 
tước hay giải thưởng; thắt lưng quần áo; đồ đội đầu; đồ đi chân.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ và bán buôn tại siêu thị, cửa hàng, thông qua thư đặt hàng từ ca-
ta-lô, thông qua các phương tiện truyền thông điện tử bao gồm trang web trực tuyến và 
các chương trình mua bán trên tivi, cho các sản phẩm là xà phòng, chất tẩy rửa, kem đánh 
răng, nước súc miệng, mỹ phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm để trang điểm, mỹ phẩm chăm 
sóc và dưỡng thể, mỹ phẩm để tắm và mỹ phẩm chăm sóc tóc, mỹ phẩm chống nắng, 
nước thơm Cô-lô-nhơ, chất khử mùi dùng để chăm sóc cơ thể, mỹ phẩm dạng lỏng dùng 
sau khi cạo râu, chế phẩm để cạo râu, nước hoa, hương liệu [tinh dầu], hương thơm để 
thắp và chất thơm, móng (tay, chân) nhân tạo, lông mi nhân tạo, kim loại quý dạng thô 
hoặc bán thành phẩm, đá quý và đá quý giả, đá bán quý, đá quý làm đồ trang sức, đồ 
trang sức, đồ trang sức thời trang rẻ tiền, kim cương, đồ trang sức bằng hổ phách vàng, đồ 
trang sức có tráng men, hạt ngọc trai giả làm từ hổ phách [hổ phách nén], hoa tai, ghim 
cài để trang sức, ghim cài cà vạt, kẹp cài cà vạt, khuy măng sét, huy hiệu bằng kim loại 
quý, huy chương, vòng đeo chìa khóa là đồ trang sức được làm bằng kim loại quý, hộp 
đựng đồ trang sức loại nhỏ, hộp đựng đồ kim hoàn, đồ trang trí cho mũ bằng kim loại quý, 
đồ trang trí cho giầy bằng kim loại quý, đồng hồ, đồng hồ đeo tay, dây đeo đồng hồ đeo 
tay, dây đeo đồng hồ đeo tay dạng liền sợi luồn qua hai tai đeo của đồng hồ (watch 
bands), dây đeo đồng hồ đeo tay gắn với hai tai đeo đồng hồ (watch straps), dây xích 
đồng hồ bỏ túi, cặp da (attaché cases), túi đeo lưng, túi thể thao, túi dùng ở bãi biển, túi 
xách tay có hai quai ở hai bên (túi Boston), cặp đựng giấy tờ, tài liệu, ví đựng danh thiếp, 
ví đựng thẻ điện thoại, túi mua hàng, túi đựng hành lí xách tay mang theo người, ví đựng 
tiền xu, túi đựng mỹ phẩm không chứa đồ bên trong, ví đựng thẻ tín dụng, túi đựng quần 
áo đi du lịch, túi xách tay có miệng túi mở bằng bản lề (túi Gladstone), túi đựng đồ tập thể 
dục (gym bags), túi xách tay, bao nhỏ bằng da để đựng hay móc chìa khóa, ví đựng danh 
thiếp bằng da, ví kẹp danh thiếp bằng da, ví bỏ túi cho nam giới, ví nữ giới, ba lô, túi và 
cặp dùng cho học sinh, túi khoác vai, va li xách tay, túi có hai quai để xách hay đeo vai 
(tote bags), túi du lịch, va li [hành lý], túi đeo hông, da giả, da và lông thú thô hoặc bán 
thành phẩm, ô, dù che nắng, bao (vỏ) ô, quần áo, quần áo bơi, cà vạt, khăn choàng đầu, 
vai và cổ, khăn choàng (shawls), khăn choàng cổ lớn (có thể che được cả mũi và miệng), 
găng tay (quần áo), bít tất ngắn cổ, quần áo bó, quần ống bó (leggings), dây nịt để kéo giữ 
tất chân ngắn cổ, dây nịt để kéo giữ tất dài và tất cao cổ, dây đeo quần, dải khăn choàng 
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qua vai thể hiện chức tước hay giải thưởng, thắt lưng quần áo, đồ đội đâu và đồ đi chân, 
thực phẩm và đồ uống; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho 
mục đích bán lẻ; quảng cáo; bán đấu giá; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ khuyến 
mại thúc đẩy bán hàng cho ngươi khác; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa 
và dịch vụ cho người khác]. 

 

 
(210) 4-2014-01231 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh nước biển, xám, trắng. 
(731) GUMYOUNG GENERAL CO., LTD.  

(KR) 
3Fl., Jung Ang Bldg., 240-10, NonHyun-
Dong, KangNam-Gu, Seoul, Korea 135-
011  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nâng (thang máy); xích nâng (bộ phận của máy); thang máy (không dùng 
để kéo người trượt tuyết); thang cuốn.  

 

 
(210) 4-2014-01232 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.17; 3.7.16; 26.1.2; 25.1.9 
(591) Xanh ngọc bích, vàng, nâu. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Lợi Thanh Bình   (VN) 

148 Đội Cung, phường 9, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào đã qua chế biến.  
 

Nhóm 35: Mua bán yến sào. 
 

 
(210) 4-2014-01233 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 

khẩu Việt Thái   (VN) 

49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem tắm trắng da, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm 
(mỹ phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da.  
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(210) 4-2014-01234 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ẩm thực Sức 

Khỏe Việt  (VN) 

Tổ 10, khu 3, phường Bãi Cháy, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh làm bằng bột ngũ cốc, bột mì, bột gạo, bột ngô, bột đỗ, bột sắn. 
 

 
(210) 4-2014-01235 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần quốc tế 

NAKATA   (VN) 

Khu 1, xã Phạm Kha, huyện Thanh 
Miện, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu [dụng cụ cầm tay]  
 

 
(210) 4-2014-01236 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Linh   (VN) 

Số 13B, tổ 49, phường Nghĩa Đô, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-01237 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Linh    (VN) 

Số 13B, tổ 49, phường Nghĩa Đô, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-01238 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A6.19.9; 2.7.14; A3.4.4; A5.11.13 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, da cam, 

xanh da trời, nâu đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

nông nghiệp Cánh Đồng Vàng  

(VN) 

Số 9 Cầu Lộc Hà, xã Mai Lâm, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  

 

 
(210) 4-2014-01239 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A5.1.5; 24.17.15; 24.17.21; 25.5.25 
(591) Đỏ, hồng nhạt, xanh lá cây, vàng, xanh 

da trời, đen, trắng. 
(731) Nghiêm Minh Hoàng   (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-01240 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 24.17.15; 24.17.21; 2.3.1; 25.5.25 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, đỏ, xanh 

dương, ghi nhạt, nâu, đen, trắng. 
(731) Nghiêm Minh Hoàng   (VN) 

Số 6, ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-01241 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 24.17.15; 24.17.21; 2.9.25; 25.5.25 
(591) Hồng sẫm, hồng nhạt, vàng, da cam, 

xanh lá cây, đỏ, đen, trắng. 
(731) Nghiêm Minh Hoàng  (VN) 

Số 64, ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-01242 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 24.17.21; 24.17.15; 5.5.19; 25.5.25 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh dương nhạt, xanh 

lá cây, vàng, tím, hồng nhạt, đen, trắng. 
(731) Nghiêm Minh Hoàng  (VN) 

Số 64, ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-01243 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakam Province, 
Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-01245 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED    (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, 
Thailand  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-01248 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Khang Thái  (VN) 

87 Trần Não, phường Bình An, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 

 

 
(210) 4-2014-01249 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Khang Thái  (VN) 

87 Trần Não, phường Bình An, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  

 

 
(210) 4-2014-01250 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Khang Thái   (VN) 

87 Trần Não, phường Bình An, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng: nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 
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(210) 4-2014-01251 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Khang Thái   (VN) 

87 Trần Não, phường Bình An, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng: nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 
 
 

(210) 4-2014-01252 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Khang Thái   (VN) 

87 Trần Não, phường Bình An, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng: nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 
 
 

(210) 4-2014-01253 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Khang Thái   (VN) 

87 Trần Não, phường Bình An, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng: nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 
 

 
(210) 4-2014-01254 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Khang Thái   (VN) 

87 Trần Não, phường Bình An, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng: nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc (mỹ phẩm). 
 

 
(210) 4-2014-01255 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Khang Thái   (VN) 

87 Trần Não, phường Bình An, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng: nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 
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(210) 4-2014-01256 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Khang Thái   (VN) 

87 Trần Não, phường Bình An, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng: nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 

 
 

(210) 4-2014-01257 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Khang Thái   (VN) 

87 Trần Não, phường Bình An, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng: nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 

 

 
(210) 4-2014-01258 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Lê Thị Bé  (VN) 

ấp Đình, xã Tân Phú Trung, huyện Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; căng tin; dịch vụ cung cấp thực phẩm (cho liên 

hoan, tiệc) (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thức ăn theo hợp đồng (do nhà hàng 
thực hiện); dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện) . 

 
 

(210) 4-2014-01259 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.15.1 
(591) Xanh, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ thiết bị giám sát 

Bảo Toàn  (VN) 

300D.08 Lô D Khu 300 đường Bến 
Chương Dương, phường Cầu Kho, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Máy quay phim; thiết bị giám sát dùng điện; công cụ giám sát [chương trình 

máy tính]; dụng cụ quan sát; hệ thống phòng trộm, chạy điện.  
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(210) 4-2014-01260 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.1; 26.1.1; 1.3.1; 1.15.11 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) CHEN GANG   (CN) 

2 Xuanzhuang hamlet, Qianhuang town, 
Changzhou city, Jiangsu province, China 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 27: Thảm chùi chân ở cửa; tấm thảm phủ sản nhà; thảm cỏ nhân tạo; thảm dùng 
cho ô tô; thảm dùng ở phòng tập thể dục; thảm dầy trải sàn (thường nhỏ). 

 
 

(210) 4-2014-01261 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Đen, hồng. 
(731) SOKI CO., LTD.    (JP) 

1-3-16-308, Tairamachi, Meguro-ku, 
Tokyo, Japan  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-01263 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.4 
(731) KAWAI MUSICAL INSTRUMENTS 

MANUFACTURING CO., LTD.   (JP) 
No. 200, Terajima-cho, Naka-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 15: Nhạc cụ.  
 

 
(210) 4-2014-01264 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.1; 3.7.16; A1.5.3 
(591) Đen, xanh dương, trắng, đỏ, vàng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Minh Châu  (VN) 

Đường 206, xã Trưng Trắc, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 19: ống nhựa cứng dùng trong xây dựng; mái che tường bằng nhựa cho các công 
trình xây dựng;. vật liệu xây dựng bằng nhựa; tấm lợp mái bằng nhựa; cửa bằng nhựa; lớp 
ốp bằng nhựa cho các công trình xây dựng. 

 

Nhóm 35: Mua bán: tấm lợp bằng nhựa, vật liệu xây dựng bằng nhựa, cửa nhựa; đại lý 
xuất nhập khẩu; quảng cáo; dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ khảo sát kinh doanh 
thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-01265 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 25.3.1; A25.3.3 
(591) Trắng, đen, hồng. 
(731) Công ty TNHH xây dựng thương

mại dịch vụ Tín Phong  (VN) 

176M KP1, phường Trung Mỹ Tây, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Cầu cắt chì có tải (LBFCO) polyme; van chống sét; hộp đấu cáp ngầm co nhiệt; hộp 
đấu cáp ngầm co nguội (rút); hộp nối cáp ngầm co nhiệt; hộp nối cáp ngầm co nguội (rút). 

 

Nhóm 35: Mua bán; xuất nhập khẩu: cầu cắt chì có tải (LBFCO) polyme, van chống sét, 
hộp đấu cáp ngầm co nhiệt, hộp đấu cáp ngầm co nguội (rút), hộp nối cáp ngầm co nhiệt, 
hộp nối cáp ngầm co nguội (rút). 

 

 
(210) 4-2014-01266 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; A26.11.8; 26.11.3 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Hoàn Mỹ   (VN) 

Thôn Hán Lữ, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch lát (không bằng kim loại dùng cho xây dựng); gạch men (không bằng 
kim loại); ngói (không bằng kim loại); đá lát sàn (không bằng kim loại). 

 

 
(210) 4-2014-01267 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A26.11.8; 26.11.3 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Hoàn Mỹ    (VN) 

Thôn Hán Lữ, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 19: Gạch lát (không bằng kim loại dùng cho xây dựng); gạch men (không bằng 
kim loại); ngói (không bằng kim loại); đá lát sàn (không bằng kim loại). 

 

 
(210) 4-2014-01268 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần rượu Yên Bái  

(VN) 

Tổ 13, phường Đồng Tâm, thành phố 
Yên Bái, tỉnh Yên Bái 

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; rượu ngô; rượu táo mèo; rượu chuối hột; rượu mận; rượu mơ. 
 
 

(210) 4-2014-01270 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Trắng, xanh, đỏ. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Bảo Khang  (VN) 

Số 284/1, đường Nguyễn Văn Nghi, phường
7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; cà vạt; mũ (nón). 
 
 

(210) 4-2014-01272 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 2.3.25; A2.3.16 
(731) HUANG, HUNG - CHANG  (TW) 

No.43, Alley 12, Lane 9, Fuqian 1st, 
West Central Dist., Tainan City, Taiwan 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 25: Yếm (quần áo); quần áo mặc bên trong (bó sát người); quần áo lót; quần áo 
ngủ; áo chẽn ngực [đồ lót]; áo nịt bụng.  

 

 
(210) 4-2014-01273 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Vàng, xanh lam. 
(731) INTER IKEA SYSTEMS B.V.   (NL) 

Olof Palmestraat 1, NL-2616 LN Delft, 
The Netherlands  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 18: Da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; vật liệu giả da; đồ làm từ da hoặc giả da, 
bao gồm túi, túi xách to đi mua hàng, va li (hành lý), túi du lịch, ví và ví bỏ túi ; « và dù. 

 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón (tất cả thuộc nhóm 25); bít tất, tạp dề (trang phục); 
khăn quàng cổ.  

 

Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), động vật có vỏ cứng không còn sống, gia cầm 
(không còn sống) và thú săn (không còn sống); trái cây và rau củ được bảo quản, phơi khô 
và nấu chín; thạch cho thực phẩm, mứt ướt; mứt trái cây ướt và dưa muối; sản phẩm sữa. 

 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; đường; bánh mỳ; bánh ngọt và bánh kẹo; đá ăn; kem 
lạnh; sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); món ăn có thành phần chính từ mì hoặc gạo, 
dưới dạng bánh xăng- đuých và sa lát, cụ thể là bánh xăng-đuých (bánh mỳ kẹp nhân), 
món sa lát mì; thực phẩm ăn nhanh có thành phần chính từ hoặc chứa bột mỳ, ngũ cốc 
hoặc hạt ngũ cốc; bánh quy, bánh quy dạng thanh, bánh quy giòn, sôcôla và thực phẩm ăn 
nhanh dạng thanh trên cơ sở sôcôla; mật ong, mù tạc; giấm ăn, xốt (gia vị), nước xốt cho 
sa lát, nước chấm cho sa lát; gia vị. 

 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng và nước uống có ga và đồ uống không cồn khác; đồ uống làm 
từ nước ép trái cây không cồn; nước ép trái cây (đồ uống); si rô và các chế phẩm khác 
dùng để làm đồ uống.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, dịch vụ đặt hàng, dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trực tuyến, dịch vụ cửa hàng bách hóa (tất cả liên quan đến các hàng hóa ban gồm 
chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt là; chế phẩm làm sạch, đánh bóng, cọ rửa 
và mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; kem đánh răng; dụng 
cụ cầm tay, cụ thể là, mũi khoan, cái đục, dụng cụ khoan, cái giũa, dụng cụ bào, cái kẹp 
(cái kìm), cái cưa, cái nạo, cái xẻng, ổ cắm điện, đui đèn, thước vuông, và cờ-lê; đồ dao 
kéo, cụ thể là, dao, dĩa, thìa, dụng cụ kẹp vỏ hạt quả không làm bằng kim loại quý; dụng 
cụ mở hộp, bàn xẻng và kéo; vũ khí đeo bên người; dao cạo; thiết bị và dụng cụ để truyền 
dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển điện; thiết bị ghi, truyền 
hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật dụng kê tay dùng với máy vi tính; thùng đựng 
loa; máy vi tính; phần mềm máy tính; đồ nội thất dùng cho máy vi tính, thiết bị ngoại vi 
máy tính; thiết bị điện; bộ đấu nối điện; vỏ bọc ổ điện; nam châm; đồng hồ cát cơ học; bộ 
điều chỉnh ánh sáng điện; công tắc điện (cầu dao điện); cái cân; máy đếm tiền, máy tính; 
thiết bị dập lửa; thiết bị chiếu sáng, sưởi ấm, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp 
nước và thiết bị vệ sinh; giấy, bìa cứng, hộp làm bằng bìa cứng, hộp bìa cứng (các-tông) 
đựng hàng, thẻ treo hàng bằng bìa cứng; ấn phẩm in, cụ thể là, tạp chí, báo, sách; ảnh 
chụp; văn phòng phẩm; chất dính dùng cho văn phòng phẩm hoặc mục đích gia dụng; tài 
liệu hướng dẫn và giảng dạy in sẵn trong lĩnh vực thiết kế nội thất, quy hoạch nhà bếp; vật 
liệu đóng gói bằng chất dẻo, cụ thể là, túi bằng chất dẻo dùng để bao gói; vật liệu gói 
bằng chất dẻo dùng để bọc hoặc đóng gói; catalô; ấn phẩm định kỳ; đồ da hoặc đồ giả da; 
vải và hàng dệt, vải dệt dùng trong sản xuất đồ đạc, rèm, chăn và gối, đồ phủ giường và 
bàn, khăn trải giường, vỏ gối, mÒn bông, tấm phủ giường và màn; đồ nội thất; đồ làm từ 
da hoặc giả da, bao gồm túi, túi xách to đi mua hàng, va li (hành lý), túi du lịch, ví và ví 
bỏ túi, ô và dù; đồ thủy tinh đựng đồ uống, bát đĩa bằng thủy tinh và đồ nấu ăn bằng thủy 
tinh; ấm pha cà phê (không dùng điện), bộ đồ uống trà (không làm bằng kim loại quý); 
dụng cụ và đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng hoặc nhà bếp; lược và bọt biển; bàn 
chải (không kể bút lông); vật liệu làm bàn chải; vật dụng để làm sạch; bùi nhùi thép để 
làm sạch; thủy tinh/kính thô hoặc bán thành phẩm (trừ thủy tinh/kính dùng trong xây 
dựng); quần áo, giày dép, mũ nón, bít tất, tạp dề (trang phục), khăn quàng cổ; trò chơi và 
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đồ chơi; dụng cụ tập thể dục và thể thao; đồ trang hoàng và trang trí cho cây Nô-en, thú 
nhồi bông đồ chơi, xe tải đồ chơi, đồ chơi để cười, lều đồ chơi cho trẻ em và gạch đồ chơi, 
cái đu cho trẻ em, ngựa gỗ bập bênh, túi lưới, điều; cà phê, chè (trà), ca cao, đường, bánh 
mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo, đá ăn, kem lạnh, sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh), món 
ăn có thành phần chính từ mì hoặc gạo, dưới dạng bánh xăng-đuých và sa lát, cụ thể là 
bánh xăng-đuých (bánh mỳ kẹp nhân), món sa lát mì, thực phẩm ăn nhanh có thành phần 
chính từ hoặc chứa bột mỳ, ngũ cốc hoặc hạt ngũ cốc; bánh quy, bánh quy dạng thanh, 
bánh quy giòn, sôcôla và thực phẩm ăn nhanh dạng thanh trên cơ sở sôcôla, mật ong, mù 
tạc, giấm ăn, xốt (gia vị), nước xốt cho sa lát, nước chấm cho sa lát, gia vị; bia, nước 
khoáng và nước uống có ga và đồ uống không cồn khác, đồ uống làm từ nước ép trái cây 
không cồn; nước ép trái cây; si rô và các chế phẩm khác dùng để làm đồ uống; đồ đạc 
trong nhà, gương, khung ảnh; đồ bằng gỗ, li-e, lau sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, 
xương cá voi, vỏ sò, hổ phách, xà- cừ, đất sét trắng và chất liệu thay thế cho tất cả các 
nguyên liệu trên, hoặc làm bằng chất dẻo); dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng 
hóa và dịch vụ cho người khác); nhượng quyền thương mại, cụ thể là, cung cấp sự hỗ trợ 
chuyên môn trong việc thành lập và/hoặc điều hành các cửa hàng bách hóa bán lẻ; dịch vụ 
phân mục hàng hóa, bao gồm biên tập, sắp xếp và công bố các cuốn catalô về hàng hóa; 
quảng cáo; quảng cáo qua thư trực tiếp; phân phát hàng mẫu; tổ chức trưng bày và triển 
lãm cho mục đích thương mại và quảng cáo; dịch vụ hỗ trợ kinh doanh để giới thiệu sản 
phẩm mới ra thị trường; tiếp thị; quảng cáo tại các điểm bán hàng; quảng cáo bán hàng 
(xúc tiến bán hàng); hỗ trợ điều hành kinh doanh; quản trị kinh doanh; cung cấp thông tin 
liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); 
nhà hàng ăn uống và dịch vụ quán ăn nhỏ; căng-tin và điểm bán đồ ăn nhanh (do nhà 
hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu, quán rượu nhỏ; quán ăn tự phục vụ; cửa hàng cà phê; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ phục vụ và cung cấp thực phẩm và đồ uống bởi nhà 
hàng bán lẻ; cung cấp thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên.  

 
 

(210) 4-2014-01274 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) INTER IKEA SYSTEMS B.V.  (NL) 
Olof Palmestraat 1, NL-2616 LN Delft, 
The Netherlands  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 18: Da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; vật liệu giả da; đồ làm từ da hoặc giả da, 
bao gồm túi, túi xách to đi mua hàng, va li (hành lý), túi du lịch, ví và ví bỏ túi; ô và dù. 

 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón (tất cả thuộc nhóm 25); bít tất, tạp dề (trang phục); 
khăn quàng cổ.  

 

Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), động vật có vỏ cứng không còn sống, gia cầm 
(không còn sống) và thú săn (không còn sống); trái cây và rau củ được bảo quản, phơi khô 
và nấu chín; thạch cho thực phẩm, mứt ướt; mứt trái cây ướt và dưa muối; sản phẩm sữa. 

 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; đường; bánh mỳ; bánh ngọt và bánh kẹo; đá ăn; kem 
lạnh; sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); món ăn có thành phần chính từ mì hoặc gạo, 
dưới dạng bánh xăng- đuých và sa lát, cụ thể là bánh xăng-đuých (bánh mỳ kẹp nhân), 
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món sa lát mì; thực phẩm ăn nhanh có thành phần chính từ hoặc chứa bột mỳ, ngũ cốc 
hoặc hạt ngũ cốc; bánh quy, bánh quy dạng thanh, bánh quy giòn, sôcôla và thực phẩm ăn 
nhanh dạng thanh trên cơ sở sôcôla; mật ong, mù tạc; giấm ăn, xốt (gia vị), nước xốt cho 
sa lát, nước chấm cho sa lát; gia vị. 

 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống) và nước uống có ga và đồ uống không cồn khác; 
đồ uống làm từ nước ép trái cây không cồn; nước ép trái cây; si rô và các chế phẩm khác 
dùng để làm đồ uống. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, dịch vụ đặt hàng, dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trực tuyến, dịch vụ cửa hàng bách hóa (tất cả liên quan đến các hàng hóa bao gồm 
chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt là; chế phẩm làm sạch, đánh bóng, cọ rửa 
và mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; kem đánh răng; dụng 
cụ cầm tay, cụ thể là, mũi khoan, cái đục, dụng cụ khoan, cái giũa, dụng cụ bào, cái kẹp 
(cái kìm), cái cưa, cái nạo, cái xẻng, ổ cắm điện, đui đèn, thước vuông, và cờ-lê; đồ dao 
kéo, cụ thể là, dao, dĩa, thìa, dụng cụ kẹp vỡ hạt quả không làm bằng kim loại quý; dụng 
cụ mở hộp, bàn xẻng và kéo; vũ khí đeo bên người; dao cạo; thiết bị và dụng cụ để truyền 
dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển điện; thiết bị ghi, truyền 
hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật dụng kê tay dùng với máy vi tính; thùng đựng 
loa; máy vi tính; phần mềm máy tính; đồ nội thất dùng cho máy vi tính, thiết bị ngoại vi 
máy tính; thiết bị điện; bộ đấu nối điện; vỏ bọc ổ điện; nam châm; đồng hồ cát cơ học; bộ 
điều chỉnh ánh sáng điện; công tắc điện (cầu dao điện); cái cân; máy đếm tiền, máy tính; 
thiết bị dập lửa; thiết bị chiếu sáng, sưởi ấm, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp 
nước và thiết bị vệ sinh; giấy, bìa cứng, hộp làm bằng bìa cứng, hộp bìa cứng (các-tông) 
đựng hàng, thẻ treo hàng bằng bìa cứng; ấn phẩm in, cụ thể là, tạp chí, báo, sách; ảnh 
chụp; văn phòng phẩm; chất dính dùng cho văn phòng phẩm hoặc mục đích gia dụng; tài 
liệu hướng dẫn và giảng dạy in sẵn trong lĩnh vực thiết kế nội thất, quy hoạch nhà bếp; vật 
liệu đóng gói bằng chất dẻo, cụ thể là, túi bằng chất dẻo dùng để bao gói; vật liệu gói 
bằng chất dẻo dùng để bọc hoặc đóng gói; catalô; ấn phẩm định kỳ; đồ da hoặc đồ giả da; 
vải và hàng dệt, vải dệt dùng trong sản xuất đồ đạc, rèm, chăn và gối, đồ phủ giường và 
bàn, khăn trải giường, vỏ gối, mÒn bông, tấm phủ giường và màn; đồ nội thất; đồ làm từ 
da hoặc giả da, bao gồm túi, túi xách to đi mua hàng, va li (hành lý), túi du lịch, ví và ví 
bỏ túi, ô và dù; đồ thủy tinh đựng đồ uống, bát đĩa bằng thủy tinh và đồ nấu ăn bằng thủy 
tinh; ấm pha cà phê (không dùng điện), bộ đồ uống trà (không làm bằng kim loại quý); 
dụng cụ và đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng hoặc nhà bếp; lược và bọt biển; bàn 
chải (không kể bút lông); vật liệu làm bàn chải; vật dụng để làm sạch; bùi nhùi thép để 
làm sạch; thủy tinh/kính thô hoặc bán thành phẩm (trừ thủy tinh/kính dùng trong xây 
dựng); quần áo, giày dép, mũ nón, bít tất, tạp dề (trang phục), khăn quàng cổ; trò chơi và 
đồ chơi; dụng cụ tập thể dục và thể thao; đồ trang hoàng và trang trí cho cây Nô-en, thú 
nhồi bông đồ chơi, xe tải đồ chơi, đồ chơi để cưỡi, lều đồ chơi cho trẻ em và gạch đồ chơi, 
cái đu cho trẻ em, ngựa gỗ bập bênh, túi lưới, diều; cà phê, chè (trà), ca cao, đường, bánh 
mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo, đá ăn, kem lạnh, sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh), món 
ăn có thành phần chính từ mì hoặc gạo, dưới dạng bánh xăng-đuých và sa lát, cụ thể là 
bánh xăng-đuých (bánh mỳ kẹp nhân), món sa lát mì, thực phẩm ăn nhanh có thành phần 
chính từ hoặc chứa bột mỳ, ngũ cốc hoặc hạt ngũ cốc; bánh quy, bánh quy dạng thanh, 
bánh quy giòn, sôcôla và thực phẩm ăn nhanh dạng thanh trên cơ sở sôcôla, mật ong, mù 
tạc, giấm ăn, xốt (gia vị), nước xốt cho sa lát, nước chấm cho sa lát, gia vị; bia, nước 
khoáng và nước uống có ga và đồ uống không cồn khác, đồ uống làm từ nước ép trái cây 
không cồn; nước ép trái cây; si rô và các chế phẩm khác dùng để làm đồ uống; đồ đạc 
trong nhà, gương, khung ảnh; đồ bằng gỗ li-e, lau sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, 
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xương cá voi, vỏ sò, hổ phách, xà cừ, đất sét trắng và chất liệu thay thế cho tất cả các 
nguyên liệu trên, hoặc làm bằng chất dẻo); dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng 
hóa và dịch vụ cho người khác); nhượng quyền thương mại, cụ thể là, cung cấp sự hỗ trợ 
chuyên môn trong việc thành lập và/hoặc điều hành các cửa hàng bách hóa bán lẻ; dịch vụ 
phân mục hàng hóa, bao gồm biên tập, sắp xếp và công bố các cuốn catalô về hàng hóa; 
quảng cáo; quảng cáo qua thư trực tiếp; phân phát hàng mẫu; tổ chức trưng bày và triển 
lãm cho mục đích thương mại và quảng cáo; dịch vụ hỗ trợ kinh doanh để giới thiệu sản 
phẩm mới ra thị trường; tiếp thị; quảng cáo tại các điểm bán hàng; quảng cáo bán hàng 
(xúc tiến bán hàng); hỗ trợ điều hành kinh doanh; quản trị kinh doanh; cung cấp thông tin 
liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); 
nhà hàng ăn uống và dịch vụ quán ăn nhỏ; căng-tin và điểm bán đồ ăn nhanh (do nhà 
hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu, quán rượu nhỏ; quán ăn tự phục vụ; cửa hàng cà phê; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ phục vụ và cung cấp thực phẩm và đồ uống bởi nhà 
hàng bán lẻ; cung cấp thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên. 

 

 
(210) 4-2014-01275 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.24; 26.11.1; 26.3.1 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Techone Việt 

Nam  (VN) 

Số 20, ngõ 08, phố Hoa Lư, phường Lê 
Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội   

(740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 
tư (INTRACO LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính bàn; màn hình máy tính; vỏ máy tính xách tay; vỏ điện thoại di động; 
bao đựng máy tính xách tay (phụ kiện của máy tính xách tay); bao đựng điện thoại di 
động (phụ kiện của điện thoại di động); điện thoại di động; máy tính xách tay; cái nạp 
pin; tai nghe; thiết bị tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; thiết bị truyền âm thanh hoặc hình 
ảnh; thiết bị để ghi âm thanh hoặc hình ảnh; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; máy in để 
dùng với máy vi tính; điện thoại bàn; loa; micro; máy quay phim. 

 

 
(210) 4-2014-01276 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.1.24 
(591) Vàng nhạt, đen. 
(731) Công ty TNHH Techone Việt 

Nam   (VN) 

Số 20, ngõ 08, phố Hoa Lư, phường Lê 
Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội   

(740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 
tư (INTRACO LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 09: Máy tính bàn; màn hình máy tính; vỏ máy tính xách tay; vỏ điện thoại di động; 

bao đựng máy tính xách tay (phụ kiện của máy tính xách tay); bao đựng điện thoại di 

động (phụ kiện của điện thoại di động); điện thoại di động; máy tính xách tay; cái nạp 

pin; tai nghe; thiết bị tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; thiết bị truyền âm thanh hoặc hình 

ảnh; thiết bị để ghi âm thanh hoặc hình ảnh; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; máy in để 

dùng với máy vi tính; điện thoại bàn; loa; micro; máy quay phim. 
 

 
(210) 4-2014-01277 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty TNHH Dược phẩm Minh 

TÊn   (VN) 

487 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-01278 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty TNHH Dược phẩm Minh 

TÊn   (VN) 

487 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-01279 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty TNHH Dược phẩm Minh 

TÊn   (VN) 

487 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2014-01280 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Minh 

TÊn   (VN) 

487 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2014-01281 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.3.1 
(731) CLUB M.Y.N PTE. LTD.   (SG) 

420, North Bridge Road, #05-02, North 
Bridge Center, Singapore 188727  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm trang điểm; chế phẩm chống 
nắng (mỹ phẩm); mỹ phẩm dùng cho tóc; sản phẩm giúp cho người thon thả (mỹ phẩm), 
không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm để vệ sinh thân thể.  

 
 

(210) 4-2014-01282 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) WOO SOOI PENG   (MY) 
No.13, Persiaran Perindustrian Pengkalan 
29A, Taman Industri Sri Pengkalan, 
31500 Lahat, Ipoh, Perak, Malaysia 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày lười; giày đi chân (không phải giày thể thao); giày vải; giày cao cổ; dép đi 
trong nhà; giày cao gót. 

 
 

(210) 4-2014-01283 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) LINHAI GANGLONG GLASSES CO., 
LTD.   (CN) 
Shangduntou Village, Duqiao Town, 
Linhai City, Zhejiang Province, China  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Bao kính đeo mắt; kính đeo mắt [quang học]; mắt kính đeo mắt; gọng kính đeo 
mắt; kính đeo mắt; kính râm.  
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(210) 4-2014-01284 (220) 16.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) HARVESTIME AUSTRALIA PTY 
LTD.   (AU) 
P.O.Box 280, Gordon, NSW 2072, 
Australia  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây đông lạnh; trái cây cô đặc; trái cây xay; cùi của trái cây; trái cây 
nghiền; rau đông lạnh; trái cây hữu cơ đông lạnh; rau hữu cơ đông lạnh.  

 

 
(210) 4-2014-01287 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Trần Thị Thủy  (VN) 

Thôn Bảng Sơn 1, xã Cam Nghĩa, huyện 
Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 

 
(210) 4-2014-01288 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.15; 26.11.1; 26.2.7 
(591) Xanh lá, xanh cửu long, đỏ. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

kinh doanh Bảo Lâm  (VN) 

Số 4, ngõ 36 đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc đông dược; thực phẩm chức năng dùng cho ngành y.  
 

 
(210) 4-2014-01289 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.25 
(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 

và thương mại úc Việt  (VN) 

399B Trường Chinh, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; tấm kéo dùng cho giường bệnh; đồ đạc được chế tạo 
đặc biệt cho mục đích y tế; nhiệt kế cho mục đích y tế; thiết bị đo huyết áp; máy đo nhịp 
tim. 
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(210) 4-2014-01290 (220) 17.01.2014

  (441) 25.03.2014
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.5 
(591) Trắng, xanh.
(731) Công ty cổ phần MANPOWER 

Việt Nam  (VN) 

Số 5, N5B, khu dự án nhà ở Mỹ Đình, xã 
Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý nhân sự; tuyển dụng lao động; văn phòng giới thiệu việc làm; 

dịch vụ tổ chức lao động để đạt hiệu suất cao.  
 

 
(210) 4-2014-01291 (220) 17.01.2014

  (441) 25.03.2014
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.2
(731) Công ty cổ phần Sao Thái 

Dương  (VN) 

Số 92 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm, mắm tôm; thịt, cá, gia cầm; chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo 

quản, phơi khô hoặc nấu chín; trứng; dầu thực vật và mỡ ăn.  
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia), rượu các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán nước mắm, mắm tôm; thịt, cá, gia cầm; chất chiết ra từ thịt; rau, quả 
được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; trứng; dầu thực vật và mỡ ăn, bia; đồ uống có cồn 
(trừ bia), rượu các loại.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vũ trường, các dịch vụ có mục đích chính là giải trí, vui chơi, tiêu 
khiển cho mọi người, thu hút sự chú ý.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng, ăn uống công cộng (do nhà hàng thực hiện), dịch 
vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện), cửa hàng ăn uống giải khát.  

 

 
(210) 4-2014-01292 (220) 17.01.2014

  (441) 25.03.2014
(540) 

  

(531) 1.5.1
(731) Nguyễn Quý Dương   (VN) 

Số 17, khu B, Z176, xã Dương Xá, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm sạch nước; thiết bị lọc nước. 
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(210) 4-2014-01294 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH phụ tùng ô tô 

ACB   (VN) 

471 đường Trần Khát Chân, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: ô tô, xe máy, phụ tùng ô tô, xe máy.  
 
 

(210) 4-2014-01295 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.7; 26.15.15; 17.2.25 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH phân bón Con 

Cò Pháp  (VN) 

ấp 1, thị trấn Ngã Năm, huyện Ngã Năm, 
tỉnh Sóc Trăng 

(740) Công ty TNHH SHARETOLINK Việt 
Nam (VN SHARETOLINK COMPANY 
LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối phân bón. 
 
 

(210) 4-2014-01296 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.1 
(591) Nâu, xanh lá cây. 
(731) Trương Nguyên Khanh  (VN) 

11/52 Đỗ Thừa Luông, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa. 
 
 

(210) 4-2014-01297 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược phẩm Trung Ương 1  (VN) 

356A đường Giải Phóng, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-01298 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược phẩm Trung Ương 1   (VN) 

356A đường Giải Phóng, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-01300 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) UNIVERSAL NUTRIBEVERAGE 

SDN. BHD.   (MY) 
4, Jalan Dawai 16/2, 40200 Shah Alam, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước trái cây cô đặc (không có cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước trái 
cây uống liền (không có cồn, không dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2014-01301 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A1.1.10 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, vàng, đỏ, 

trắng. 
(731) Hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp thị trấn Đô Lương  

(VN) 

Khối 8, thị trấn Đô Lương, huyện Đô 
Lương, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo lạc, bánh đa, kẹo dồi, bánh ong, kẹo cu đơ các loại.  
 

 
(210) 4-2014-01302 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.13.25 
(731) NASSAU CO., LTD.   (KR) 

156-1, Nae-dong, Ojeong-gu, Bucheon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; dụng cụ thể dục và thể thao (không thuộc các nhóm khác); 
bóng đánh gôn; bóng rổ; bóng chuyền; bóng đá; bóng chơi ném bóng gỗ; bóng chày 
(không mềm); bóng chơi môn pôlô dưới nước; bóng chơi quần vợt (không mềm); bóng 
chơi bóng bàn; quả cầu lông; vợt cầu lông; vợt bóng bàn; vợt chơi quần vợt.  

 

 
(210) 4-2014-01303 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, 
INC.   (US) 
Neenah, Wisconsin 54956, U.S.A.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ, miếng đệm lót vệ sinh, miếng lót của quần lót [vệ sinh] và 
băng vệ sinh dạng ống.  

 

 
(210) 4-2014-01304 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất nhựa 

và thương mại Lý Xuân Lan  

(VN) 

B11/35 ấp 2 Trần Đại Nghĩa, xã Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 17: ống nước bằng nhựa mềm. 
 

Nhóm 19: ống nước bằng nhựa cứng. 
 

Nhóm 35: Mua bán ống nước bằng nhựa, van nước bằng nhựa, ống nối bằng nhựa, khớp 
nối bằng nhựa, hạt nhựa. 

 
 

(210) 4-2014-01309 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 15.7.1; 26.3.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 

Đại Bảo Anh  (VN) 

847 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sắt thép. 
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(210) 4-2014-01310 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A25.7.21; 26.4.2 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Nam Thiên Sơn  (VN) 

1/45 Nguyễn Văn Quá, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Vòng bi dùng cho động cơ ô tô, xe máy, máy móc công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2014-01311 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Hùng Cường   (VN) 

Số 13 ngõ 612/50 Đê La Thành, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú tạm thời. 
 

 
(210) 4-2014-01312 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh vườn ẩm thực 

Hoàng Phố  (VN) 

135§ quốc lộ 60, xã Bình Phú, thành phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2014-01313 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.13; 26.1.1; 26.1.5 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

và hội chợ thương mại 

VINEXAD  (VN) 

Số 9 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  
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(210) 4-2014-01315 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1; 24.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Cẩm Tú  

(VN) 

382/16 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 
Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: áo dài (trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam).  
 

 
(210) 4-2014-01316 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Tân Cường Hoa  

(VN) 

157/68/1 Mai Xuân Thưởng, phường 4, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình: ly nhựa.  
 
 

(210) 4-2014-01317 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm Phúc Vinh  (VN) 

156 Nguyễn Chế Nghĩa, phường 12, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2014-01318 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 4.3.3; 1.5.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Cao Đông Phương  (VN) 

347 Lê Đại Hành, phường 13, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào; hạt điều đã chế biến; mít sấy; sen sấy; đậu sấy; khoai sấy. 
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Nhóm 30: Kẹo, cà phê; trà (chè); socola; bánh kẹo.  
 

Nhóm 32: Nước giải khát bằng trái cây; đồ uống trên cơ sở mật ong không chứa cồn; đồ 
uống không cồn. 

 

Nhóm 35: Mua bán: cà phê, bánh, kẹo, mứt, yến sào, cacao. 
 

 
(210) 4-2014-01319 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh, trắng, vàng. 
(731) Thạch Thị Trơn  (VN) 

ấp Kim Câu, xã Kim Hòa, huyện Cầu 
Ngang, tỉnh Trà Vinh 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh tét, bánh chưng, bánh giò. 
 

 
(210) 4-2014-01320 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược Phương Minh   (VN) 

Số 52 H2, ngõ 33 Nguyễn An Ninh, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-01321 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược Phương Minh    (VN) 

Số 52 H2, ngõ 33 Nguyễn An Ninh, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-01322 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược Phương Minh    (VN) 

Số 52 H2, ngõ 33 Nguyễn An Ninh, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-01323 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, 
Thailand  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến; trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 
phẩm) khô và nấu chín; sữa và sản phẩm chế biến từ sữa; các loại dầu ăn. 

 

 
(210) 4-2014-01324 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, 
Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến; trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 
phẩm) khô và nấu chín; sữa và sản phẩm sữa; các loại dầu ăn. 
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(210) 4-2014-01325 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, 
Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến; trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 

phẩm) khô và nấu chín; sữa và sản phẩm sữa; các loại dầu ăn. 
 

 
(210) 4-2014-01326 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, 
Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến; trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 

phẩm) khô và nấu chín; sữa và sản phẩm sữa; các loại dầu ăn. 
 

 
(210) 4-2014-01327 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, 
Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-01328 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, 
Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-01329 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm ích Nhân  (VN) 

Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, xà phòng, chất tẩy rửa 
không chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2014-01330 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.8; 1.5.1; 26.4.4 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Dương Anh I&E Việt Nam  (VN) 

Số nhà 22 ngõ Thịnh Hào 3, đường Tôn 
Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) hàng hóa: quần áo, chăn, đệm, màn, rèm, gối, ga trải 
giường, giày dép, đồ dùng gia đình, lương thực, thực phẩm, sản phẩm sữa, bánh mứt, kẹo, 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, nước tinh lọc, nước ngọt, rượu, bia, thuốc lá, hàng da và giả 
da, dược phẩm, thực phẩm chức năng, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, đồ dùng nhà bếp và nhà vệ 
sinh, giường, tủ, bàn ghế, đèn điện, đồ gốm sứ, thủy tinh; xuất nhập khẩu hàng hóa. 
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(210) 4-2014-01331 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.2.7; A14.7.7 
(591) Xanh sẫm, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Dương Anh I&E Việt Nam   (VN) 

Số nhà 22 ngõ Thịnh Hào 3, đường Tôn 
Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ thụt khai thông đường ống bị tắc; bàn chải cọ rửa; bàn chải vệ sinh; 

dụng cụ dùng để làm sạch nhà vệ sinh. 
 

(210) 4-2014-01332 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.4; A3.7.24 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Dương Anh I&E Việt Nam   (VN) 

Số nhà 22 ngõ Thịnh Hào 3, đường Tôn 
Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, kem làm trắng da, chế phẩm dùng cho trang điểm và 

làm đẹp (đồ trang điểm).  
 

 
(210) 4-2014-01333 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A5.1.5; A5.1.16 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Dương Anh I&E Việt Nam   (VN) 

Số nhà 22 ngõ Thịnh Hào 3, đường Tôn 
Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ dùng nhà bếp như: bộ nồi nấu không dùng điện; dụng cụ nấu ăn không 

dùng điện; thớt (dùng để thái thịt); giá để úp bát đĩa; dụng cụ ép trái cây không dùng điện 
(dùng cho mục đích gia dụng).  
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(210) 4-2014-01334 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh bò bía Đồng 

Tam  (VN) 

165/1 Y Ngông, phường Tân Thành, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tráng bò bía, bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2014-01335 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Miana  (VN) 

Số 171B, phố Mai Hắc Đế, phường Lê 
Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang, cặp, vali, túi, ví, giầy dép. 
 

 
(210) 4-2014-01337 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 15.7.1; A26.11.12; 26.11.3; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần cao su Đồng 

Phó  (VN) 

Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh 
Bình Phước  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu cao su thiên nhiên, cao su sơ chế và hóa chất phân 

bón; dịch vụ đại lý cao su và hóa chất phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-01338 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Lý Tiểu Nguyệt  (VN) 

228 quốc lộ 28, xã Tân Châu, huyện Di 
Linh, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2014-01339 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Tâm Thành Nhân   (VN)

49 Bùi Huy Bích, phường Tự An, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa các loại được làm bằng vật liệu kim loại.  
 

Nhóm 19: Cửa các loại được làm bằng vật liệu phi kim loại.  
 

 
(210) 4-2014-01340 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Bắc Mỹ 

Thuận  (VN) 

347 ấp Hòa, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, 
tỉnh Tiền Giang 

 

(511)   Nhóm 29: Nấm linh chi (đã chế biến, không dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 30: Trà linh chi túi lọc (không dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 33: Rượu linh chi (không dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2014-01341 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Sáu 

Ngộ  (VN) 

Số 215/3, ấp 3, xã An Hóa, huyện Châu 
Thành, tỉnh Bến Tre 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Kim loại quý: vàng, bạc; đồ trang sức; đá quý; kim cương; dây chuyền [đồ 
trang sức, đồ kim hoàn]. 

 

 
(210) 4-2014-01342 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Phát hành Đĩa 

than Số 1  (VN) 

76 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
quán ăn; quán ăn lưu động; cửa hàng thức ăn nhanh (do nhà hàng thực hiện); quán giải 
khát. 

 
 

(210) 4-2014-01343 (220) 17.01.2014

  (441) 25.03.2014
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Phát hành Đĩa 

than Số 1   (VN) 

76 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 

quán ăn; quán ăn lưu động; cửa hàng thức ăn nhanh (do nhà hàng thực hiện); quán giải 
khát. 

 
 

(210) 4-2014-01344 (220) 17.01.2014

  (441) 25.03.2014
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.3.1; 7.15.22 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương đậm. 
(731) Công ty cổ phần gạch ngói 

Nhị Hiệp   (VN) 

1/8 Quyết Thắng, phường Bình Thắng, 
thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch; ngói (không bằng kim loại); đá xây dựng. 

 
 

(210) 4-2014-01345 (220) 17.01.2014

  (441) 25.03.2014
(540) 

 

(591) Đỏ.
(731) Trần Hồng Hạnh  (VN) 

340 đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2014-01346 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 24.9.1; A26.4.24 
(591) Đen, trắng. 
(731) Trần Hồng Hạnh  (VN) 

340 đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dụng cụ chăm sóc sắc đẹp.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc da, tóc; dịch vụ chăm sóc sức 
khoẻ (spa), chăm sóc cơ thể, xoa bóp; dịch vụ khám chữa bệnh, phòng khám đông y.  

 

 
(210) 4-2014-01347 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ. 
(731) Trần Hồng Hạnh  (VN) 

340 đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-01348 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.3; 5.3.20 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời. 
(731) Lý Thanh Tường Vi  (VN) 

36/32/8/9-14 đường D2, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kem; bánh ngọt; bánh mặn; bánh trung thu; bánh mì. 
 
 

(210) 4-2014-01350 (220) 17.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 7.1.24; A7.1.11; 3.7.16; 3.7.17; 26.1.2 

(591) Xanh, đen. 
(731) Bùi Phi Yến  (VN) 

88D Trần Huy Liệu, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào chế biến; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào đã chưng cất 
đóng hộp.  

 

Nhóm 35: Mua bán: yến sào và các sản phẩm từ yến; sâm, vi cá. 
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(210) 4-2014-01351 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH VINAFRUIT  (VN) 

38 Trần Minh Quyền, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Nước trái cây; sinh tố trái cây; nước quả ép (tất cả là đồ uống không cồn). 
 

 
(210) 4-2014-01352 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH VINAFRUIT   (VN) 

38 Trần Minh Quyền, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 32: Nước trái cây; sinh tố trái cây; nước quả ép (tất cả là đồ uống không cồn). 
 

 
(210) 4-2014-01354 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Kao Corporation)  (JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh dùng cho trang điểm; xà phòng; dầu dưỡng da 
không chứa dược chất; chất dưỡng da; chế phẩm (mỹ phẩm) dùng để tắm không chứa 
dược chất; muối tắm không chứa dược chất; kem dưỡng toàn thân, tay và mắt không chứa 
dược chất; chế phẩm làm đẹp chăm sóc da; chế phẩm chăm sóc toàn thân không chứa 
dược chất; sữa tắm; xà phòng tắm toàn thân và rửa tay; xà phòng dạng dung dịch; bọt tẩy 
rửa; chất tẩy rửa tay và mặt; dầu tắm không chứa dược chất; sữa tắm không chứa dược 
chất, kem và dầu thoa mặt không chứa dược chất; phấn trang điểm cho mặt (mỹ phẩm); 
kem dưỡng ẩm không chứa dược chất; kem dưỡng ẩm cho da; chế phẩm chống nắng (mỹ 
phẩm); chế phẩm tắm nắng (mỹ phẩm); chế phẩm rửa tay dạng dung dịch; chế phẩm làm 
sạch; khăn lau dùng cho mục đích trang điểm; giấy lau tẩm dầu thơm (mỹ phẩm); chế 
phẩm chăm sóc da không chứa dược chất; kem mỹ phẩm ướp lạnh không sử dụng cho y 
tế; phấn rôm (mỹ phẩm); chất làm se da cho mục đích trang điểm. 

 
 

(210) 4-2014-01355 (220) 17.01.2014 

 

 

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 26.1.2; 26.4.9; 26.4.4 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương, đen. 
(731) Công ty TNHH Dương Cơ  (VN) 

95 đường số 19, phường 8, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy đóng gói; máy dán nhãn; máy hàn miệng bao; máy chiết rót; máy ép 
gạch; máy in date (ngày tháng). 
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(210) 4-2014-01356 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4; A26.11.12; 1.15.9; A1.1.12; 
1.5.1; A5.3.14; A26.4.24; 24.17.5 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 
nhạt. 

(731) EVA AIRWAYS CORPORATION  (TW)
No. 376, Sec. 1, Hsin-Nan Rd., Luchu, 
Taoyuan Hsien, Taiwan 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm cụ thể là: báo chí, ảnh chụp (được in), tạp chí (định kỳ), sách, tạp chí 
xuất bản định kỳ, bản tin; cuốn sách nhỏ về lĩnh vực máy vi tính, về lĩnh vực trò chơi máy 
vi tính, về lĩnh vực mạng thông tin toàn cầu, về lĩnh vực du lịch, về lĩnh vực giải trí, về 
lĩnh vực tin tức, về lĩnh vực văn học và truyện; tạp chí ảnh (tạp chí xuất bản định kỳ); 
phiếu (danh thiếp) cụ thể là: thiếp chúc mừng (bằng giấy), thẻ ghi chú (văn phòng phẩm), 
danh thiếp (bằng giấy), thiếp chúc mừng Giáng sinh (bằng giấy), bưu ảnh (danh thiếp), 
bưu thiếp (danh thiếp); lịch để lập kế hoạch (văn phòng phẩm); lịch; ống cắm bút và bút 
chì để trên bàn làm việc; giá để lọ mực (đồ dùng văn phòng); giá nhỏ đựng văn phòng 
phẩm để trên bàn làm việc (đồ dùng văn phòng); giá nhỏ đựng sổ tay để trên bàn làm việc 
(đồ dùng văn phòng); giá nhỏ đựng danh thiếp để trên bàn làm việc (đồ dùng văn phòng); 
giá nhỏ đựng tài liệu để trên bàn làm việc (đồ dùng văn phòng); vật liệu dùng để viết cụ 
thể là: bút và bút chì, nhãn để dán trên hành lý (ấn phẩm).  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường không; dịch vụ vận chuyển hành khách 
bằng đường không; dịch vụ bốc hàng hóa hoặc bốc dỡ côngtenơ hàng hóa (dịch vụ dỡ 
hàng); dịch vụ xếp hàng hóa hoặc xếp côngtenơ hàng hóa vào kho (dịch vụ lưu kho); dịch 
vụ cho thuê máy bay chuyên chở hàng hóa (không kèm theo phi công); dịch vụ sắp xếp 
các chuyến du lịch; dịch vụ du lịch cụ thể là: đặt chỗ cho các chuyến đi và đặt chỗ cho 
việc vận tải; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi nội địa và đặt chỗ cho các chuyến đi công 
tác nước ngoài (dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi); dịch vụ thông tin về lĩnh vực du lịch 
(du lịch); thông tin về lĩnh vực vận tải; dịch vụ giao hàng qua mạng máy tính (dịch vụ 
giao hàng).  

 

 
(210) 4-2014-01357 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.4; 1.5.1; A1.1.12; A5.3.14; 
A26.4.24; A26.11.12; 1.15.9; 24.17.5 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây nhạt, xanh dương 
nhạt, xanh dương đậm. 

(731) EVA AIRWAYS CORPORATION  (TW)
No. 376, Sec. 1, Hsin-Nan Rd., Luchu, 
Taoyuan Hsien, Taiwan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm cụ thể là: báo chí, ảnh chụp (được in), tạp chí (định kỳ), sách, tạp chí 
xuất bản định kỳ, bản tin; cuốn sách nhỏ về lĩnh vực máy vi tính, về lĩnh vực trò chơi máy 
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vi tính, về lĩnh vực mạng thông tin toàn cầu, về lĩnh vực du lịch, về lĩnh vực giải trí, về 
lĩnh vực tin tức, về lĩnh vực văn học và truyện; tạp chí ảnh (tạp chí xuất bản định kỳ); 
phiếu (danh thiếp) cụ thể là: thiếp chúc mừng (bằng giấy), thẻ ghi chú (văn phòng phẩm), 
danh thiếp (bằng giấy), thiếp chúc mừng Giáng sinh (bằng giấy), bưu ảnh (danh thiếp), 
bưu thiếp (danh thiếp); lịch để lập kế hoạch (văn phòng phẩm); lịch; ống cắm bút và bút 
chì để trên bàn làm việc; giá để lọ mực (đồ dùng văn phòng); giá nhỏ đựng văn phòng 
phẩm để trên bàn làm việc (đồ dùng văn phòng); giá nhỏ đựng sổ tay để trên bàn làm việc 
(dồ dùng văn phòng); giá nhỏ đựng danh thiếp để trên bàn làm việc (đồ dùng văn phòng); 
giá nhỏ đựng tài liệu để trên bàn làm việc (đồ dùng văn phòng); vật liệu dùng để viết cụ 
thể là: bút và bút chì, nhãn để dán trên hành lý (ấn phẩm).  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường không; dịch vụ vận chuyển hành khách 
bằng đường không; dịch vụ bốc hàng hóa hoặc bốc dỡ côngtenơ hàng hóa (dịch vụ dỡ 
hàng); dịch vụ xếp hàng hóa hoặc xếp côngtenơ hàng hóa vào kho (dịch vụ lưu kho); dịch 
vụ cho thuê máy bay chuyên chở hàng hóa (không kèm theo phi công); dịch vụ sắp xếp 
các chuyến du lịch; dịch vụ du lịch cụ thể là: đặt chỗ cho các chuyến đi và đặt chỗ cho 
việc vận tải; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi nội địa và đặt chỗ cho các chuyến đi công 
tác nước ngoài (dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi); dịch vụ thông tin về lĩnh vực du lịch 
(du lịch); thông tin về lĩnh vực vận tải; dịch vụ giao hàng qua mạng máy tính (dịch vụ 
giao hàng).  

 

 
(210) 4-2014-01358 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.4; A1.1.5; A1.1.12; A5.3.14; 
1.15.9; A26.11.12; 24.17.5; A26.4.24 

(591) Đen, trắng, vàng đậm, vàng nhạt. 
(731) EVA AIRWAYS CORPORATION  (TW)

No. 376, Sec. 1, Hsin-Nan Rd., Luchu, 
Taoyuan Hsien, Taiwan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm cụ thể là: báo chí, ảnh chụp (được in), tạp chí (định kỳ), sách, tạp chí 
xuất bản định kỳ, bản tin; cuốn sách nhỏ về lĩnh vực máy vi tính, về lĩnh vực trò chơi máy 
vi tính, về lĩnh vực mạng thông tin toàn cầu, về lĩnh vực du lịch, về lĩnh vực giải trí, về 
lĩnh vực tin tức, về lĩnh vực văn học và truyện; tạp chí ảnh (tạp chí xuất bản định kỳ); 
phiếu (danh thiếp) cụ thể là: thiếp chúc mừng (bằng giấy), thẻ ghi chú (văn phòng phẩm), 
danh thiếp (bằng giấy), thiếp chúc mừng Giáng sinh (bằng giấy), bưu ảnh (danh thiếp), 
bưu thiếp (danh thiếp); lịch để lập kế hoạch (văn phòng phẩm); lịch; ống cắm bút và bút 
chì để trên bàn làm việc; giá để lọ mực (đồ dùng văn phòng); giá nhỏ đựng văn phòng 
phẩm để trên bàn làm việc (đồ dùng văn phòng); giá nhỏ đựng sổ tay để trên bàn làm việc 
(dồ dùng văn phòng); giá nhỏ đựng danh thiếp để trên bàn làm việc (đồ dùng văn phòng); 
giá nhỏ đựng tài liệu để trên bàn làm việc (đồ dùng văn phòng); vật liệu dùng để viết cụ 
thể là: bút và bút chì, nhãn để dán trên hành lý (ấn phẩm).  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường không; dịch vụ vận chuyển hành khách 
bằng đường không; dịch vụ bốc hàng hóa hoặc bốc dỡ côngtenơ hàng hóa (dịch vụ dỡ 
hàng); dịch vụ xếp hàng hóa hoặc xếp côngtenơ hàng hóa vào kho (dịch vụ lưu kho); dịch 
vụ cho thuê máy bay chuyên chở hàng hóa (không kèm theo phi công); dịch vụ sắp xếp 
các chuyến du lịch; dịch vụ du lịch cụ thể là: đặt chỗ cho các chuyến đi và đặt chỗ cho 
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việc vận tải; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi nội địa và đặt chỗ cho các chuyến đi công 
tác nước ngoài (dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi); dịch vụ thông tin về lĩnh vực du lịch 
(du lịch); thông tin về lĩnh vực vận tải; dịch vụ giao hàng qua mạng máy tính (dịch vụ 
giao hàng).  

 

 
(210) 4-2014-01359 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.4; 1.5.1; A1.1.12; A5.3.14; 
A26.11.12; 1.15.9; 24.17.5; A26.4.24 

(591) Đen, trắng, tím đậm, tím nhạt. 
(731) EVA AIRWAYS CORPORATION  (TW)

No. 376, Sec. 1, Hsin-Nan Rd., Luchu, 
Taoyuan Hsien, Taiwan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm cụ thể là: báo chí, ảnh chụp (được in), tạp chí (định kỳ), sách, tạp chí 
xuất bản định kỳ, bản tin; cuốn sách nhỏ về lĩnh vực máy vi tính, về lĩnh vực trò chơi máy 
vi tính, về lĩnh vực mạng thông tin toàn cầu, về lĩnh vực du lịch, về lĩnh vực giải trí, về 
lĩnh vực tin tức, về lĩnh vực văn học và truyện; tạp chí ảnh (tạp chí xuất bản định kỳ); 
phiếu (danh thiếp) cụ thể là: thiếp chúc mừng (bằng giấy), thẻ ghi chú (văn phòng phẩm), 
danh thiếp (bằng giấy), thiếp chúc mừng Giáng sinh (bằng giấy), bưu ảnh (danh thiếp), 
bưu thiếp (danh thiếp); lịch để lập kế hoạch (văn phòng phẩm); lịch; ống cắm bút và bút 
chì để trên bàn làm việc; giá để lọ mực (đồ dùng văn phòng); giá nhỏ đựng văn phòng 
phẩm để trên bàn làm việc (đồ dùng văn phòng); giá nhỏ đựng sổ tay để trên bàn làm việc 
(dồ dùng văn phòng); giá nhỏ đựng danh thiếp để trên bàn làm việc (đồ dùng văn phòng); 
giá nhỏ đựng tài liệu để trên bàn làm việc (đồ dùng văn phòng); vật liệu dùng để viết cụ 
thể là: bút và bút chì, nhãn để dán trên hành lý (ấn phẩm).  

 

Nhóm 39:  Vụ vận tải hàng hóa bằng đường không; dịch vụ vận chuyển hành khách bằng 
đường không; dịch vụ bốc hàng hóa hoặc bốc dỡ côngtenơ hàng hóa (dịch vụ dỡ hàng); 
dịch vụ xếp hàng hóa hoặc xếp côngtenơ hàng hóa vào kho (dịch vụ lưu kho); dịch vụ cho 
thuê máy bay chuyên chở hàng hóa (không kèm theo phi công); dịch vụ sắp xếp các 
chuyến du lịch; dịch vụ du lịch cụ thể là: đặt chỗ cho các chuyến đi và đặt chỗ cho việc 
vận tải; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi nội địa và đặt chỗ cho các chuyến đi công tác 
nước ngoài (dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi); dịch vụ thông tin về lĩnh vực du lịch (du 
lịch); thông tin về lĩnh vực vận tải; dịch vụ giao hàng qua mạng máy tính (dịch vụ giao 
hàng).  

 

 
(210) 4-2014-01360 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A26.11.8; A26.11.7; 26.3.23 
(591) Trắng, đen, tím, đỏ, xám. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Y Lực Đạt  (VN) 

ST542 ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại như: bột bả trét tường; đá ốp lát; ván sàn và tấm 

sàn phi kim loại. 
 

 
(210) 4-2014-01361 (220) 17.01.2014

  (441) 25.03.2014

(540) 

 

(531) 26.3.23

(591) Xanh dương, đỏ.

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Y Lực Đạt  (VN) 

ST542 ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại như: bột bả trét tường; đá ốp lát; ván sàn và tấm 

lát sàn phi kim loại. 
 

 
(210) 4-2014-01362 (220) 17.01.2014

  (441) 25.03.2014

(540) 

 

(531) 26.3.23

(591) Xanh lá, đỏ cam, vàng. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Y Lực Đạt   (VN) 

ST542 ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại như: bột bả trét tường; đá ốp lát; ván sàn và tấm 

lát sàn phi kim loại. 
 

 
(210) 4-2014-01363 (220) 17.01.2014

  (441) 25.03.2014

(540) 

 

(531) 26.1.2; A25.3.3; 25.5.1 

(591) Vàng, xanh lá, trắng, xanh dương, xanh 

đen. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Kim Hương Sơn  

(VN) 

477/5 Nguyễn Văn Công, phường 3, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: nước hoa, máy móc và thiết bị ngành y tế; bán buôn thực phẩm: 

đường, sữa, bánh kẹo, thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2014-01364 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.3; 25.12.1; 26.2.7 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, xanh lá cây, da cam, vàng, ghi. 
(731) UNILEVER N.V.     (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế 
phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt), chất làm mềm vải (dùng để 
giặt), chế phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm tẩy vết bẩn; chế phẩm khử mùi và làm mới 
dùng cho quần áo và vải; xà phòng; xà phòng làm chuội bóng vải; chế phẩm dùng để giặt 
quần áo và giặt vải bằng tay; hồ bột dùng để hồ vải khi giặt; chế phẩm để làm sạch, chế 
phẩm để làm bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm để mài. 

 
 

(210) 4-2014-01366 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.3 
(591) Đỏ, trắng, ghi, đen. 
(731) UNILEVER N.V.    (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands   

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế 
phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt), chất làm mềm vải (dùng để 
giặt), chế phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm tẩy vết bẩn; chế phẩm khử mùi và làm mới 
dùng cho quần áo và vải; xà phòng; xà phòng làm chuội bóng vải; chế phẩm dùng để giặt 
quần áo và giặt vải bằng tay; hồ bột dùng để hồ vải khi giặt; chế phẩm để làm sạch, chế 
phẩm để làm bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm để mài. 

 
 

(210) 4-2014-01367 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.3.23; 26.1.10 
(591) Xanh da trời, đen. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư HHK 

(VN) 

Tầng 5, số 123B Trần Đăng Ninh, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy khoan mỏ; máy trộn bê tông; băng tải(máy móc); máy xay; máy nghiền 
dùng trong công nghiệp; máy nghiền.  
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Nhóm 12: Động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; thân xe và vỏ xe ô tô; xe ô tô; xe 
trộn bê tông; xe tải; săm và lốp ô tô. 

 

Nhóm 37: Xây dựng nhà máy, xí nghiệp; cho thuê thiết bị xây dựng; cho thuê máy đào, 
máy xúc; khai thác mỏ; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; dịch vụ khai thác đá. 

 

Nhóm 39: Cho thuê xe; chuyên chở bằng xe tải; dịch vụ lưu kho; dịch vụ vận tải; dịch vụ 
giao hàng; vận chuyển hàng hóa.  

 
 

(210) 4-2014-01368 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4; 25.5.25 
(591) Đen, đỏ, ghi. 
(731) CHANTO AIR HYDRAULICS CO., 

LTD.   (TW) 
No.19-2, Yuying Rd., East District, 
Taichung City, Taiwan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Xi lanh thủy lực dùng cho máy móc; xi lanh khí nén dùng cho máy móc; bộ lọc 
(bộ phận của máy móc hoặc động cơ); van sô lê nô it (bộ phận của máy); máy ép (máy 
dùng cho mục đích công nghiệp); van (bộ phận của máy).  

 

 
(210) 4-2014-01369 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) AKTIEBOLAGET ELECTROLUX  
(SE) 
SE-105 45 Stockholm, Sweden  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi chân không và các bộ phận của chúng như ống vòi, miệng vòi, ống 
hút bụi, túi đựng rác và bộ lọc bụi.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ thông tin cho khách hàng liên quan đến việc bán máy hút bụi chân 
không và các bộ phận của chúng như ống vòi, miệng vòi, ống hút bụi, túi đựng rác và bộ 
lọc bụi; dịch vụ quảng cáo trong ngành công nghiệp và thương mại; dịch vụ trang trí quầy 
hàng.  

 

 
(210) 4-2014-01370 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.24; 26.4.2; 24.17.5 
(731) EVA AIRWAYS CORPORATION  (TW)

No. 376, Sec. 1, Hsin-Nan Rd., Luchu, 
Taoyuan Hsien, Taiwan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 16: ấn phẩm cụ thể là: báo chí, ảnh chụp (được in), tạp chí (định kỳ), sách, tạp chí 
xuất bản định kỳ, bản tin; cuốn sách nhỏ về lĩnh vực máy vi tính, về lĩnh vực trò chơi máy 
vi tính, về lĩnh vực mạng thông tin toàn cầu, về lĩnh vực du lịch, về lĩnh vực giải trí, về 
lĩnh vực tin tức, về lĩnh vực văn học và truyện; tạp chí ảnh (tạp chí xuất bản định kỳ); 
phiếu (danh thiếp) cụ thể là: thiếp chúc mừng (bằng giấy), thẻ ghi chú (văn phòng phẩm), 
danh thiếp (bằng giấy), thiếp chúc mừng Giáng sinh (bằng giấy), bưu ảnh (danh thiếp), 
bưu thiếp (danh thiếp); lịch để lập kế hoạch (văn phòng phẩm); lịch; ống cắm bút và bút 
chì để trên bàn làm việc; giá để lọ mực (đồ dùng văn phòng); giá nhỏ đựng văn phòng 
phẩm để trên bàn làm việc (đồ dùng văn phòng); giá nhỏ đựng sổ tay để trên bàn làm việc 
(đồ dùng văn phòng); giá nhỏ đựng danh thiếp để trên bàn làm việc (đồ dùng văn phòng); 
giá nhỏ đựng tài liệu để trên bàn làm việc (đồ dùng văn phòng); vật liệu dùng để viết cụ 
thể là: bút và bút chì, nhãn để dán trên hành lý (ấn phẩm).  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường không; dịch vụ vận chuyển hành khách 
bằng đường không; dịch vụ bốc hàng hóa hoặc bốc dỡ côngtenơ hàng hóa (dịch vụ dỡ 
hàng); dịch vụ xếp hàng hóa hoặc xếp côngtenơ hàng hóa vào kho (dịch vụ lưu kho); dịch 
vụ cho thuê máy bay chuyên chở hàng hóa (không kèm theo phi công); dịch vụ sắp xếp 
các chuyến du lịch; dịch vụ du lịch cụ thể là: đặt chỗ cho các chuyến đi và đặt chỗ cho 
việc vận tải; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi nội địa và đặt chỗ cho các chuyến đi công 
tác nước ngoài (dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi); dịch vụ thông tin về lĩnh vực du lịch 
(du lịch); thông tin về lĩnh vực vận tải; dịch vụ giao hàng qua mạng máy tính (dịch vụ 
giao hàng).  

 

 
(210) 4-2014-01372 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) BONCHON INTERNATIONAL, INC.  
(KR) 
48, Myeongnyesandan2-ro, Jang-an-eup, 
Gijang-gun, Busan, Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Vỏ bao điện thoại. 
 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm.  
 

Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 28: Đồ chơi. 
 

Nhóm 29: Các sản phẩm thịt.  
 

Nhóm 30: Nước chấm; gia vị.  
 

Nhóm 35: Nhượng quyền thương mại.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2014-01373 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 1.15.21 
(591) Đen, đỏ, trắng. 
(731) BONCHON INTERNATlONAL, INC.  

(KR) 
48, Myeongnyesandan2-ro, Jang-an-eup, 
Gijang-gun, Busan, Korea  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Vỏ bao điện thoại. 
 

Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 29: Các sản phẩm thịt. 
 

Nhóm 30: Nước chấm; gia vị. 
 

Nhóm 35: Nhượng quyền thương mại. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2014-01374 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) BONCHON INTERNATlONAL, INC.  

(KR) 
48, Myeongnyesandan2-ro, Jang-an-eup, 
Gijang-gun, Busan, Korea  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Vỏ bao điện thoại. 
 

Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 29: Các sản phẩm thịt. 
 

Nhóm 30: Nước chấm; gia vị. 
 

Nhóm 35: Nhượng quyền thương mại. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2014-01375 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3 
(591) Đen, đỏ, trắng. 
(731) BONCHON INTERNATlONAL, INC.  

(KR) 
48, Myeongnyesandan2-ro, Jang-an-eup, 
Gijang-gun, Busan, Korea  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Vỏ bao điện thoại. 
 

Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 29: Các sản phẩm thịt. 
 

Nhóm 30: Nước chấm; gia vị. 
 

Nhóm 35: Nhượng quyền thương mại. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2014-01376 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH phát triển 

thương mại Linh Duy  (VN) 

Nhà 53, phố Bồ Đề, phường Bồ Đề, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống phục vụ đồ ăn nhanh; 
dịch vụ quán bán đồ uống cốc-tai; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu 
động.  

 

 
(210) 4-2014-01377 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.4; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, tím, xanh. 
(731) Cao Thị Hương  (VN) 

Đội 4, Ngô Xá, xã Vĩnh Xá, huyện Kim 
Động, tỉnh Hưng Yên  

(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nối mi nghệ thuật; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ xăm nghệ thuật; dịch 
vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ làm tóc.  

 

 
(210) 4-2014-01379 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.21; 5.9.24; 4.3.3; 4.3.9; 4.3.7 
(591) Đen, trắng, cam, đỏ, xanh lá cây, xanh 

dương, nâu, tím, xám. 
(731) Công ty TNHH VINA SA KÊ  (VN) 

Số 008, tổ 1, ấp Tân Hóa (Cũ: tổ 7, ấp 
Hóa Nhựt), xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.  

 

 
(210) 4-2014-01380 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 3.9.14; A26.3.5; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Nâu, đỏ, trắng, đen, xanh dương, vàng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Rạng Đông 

(Rando)   (VN) 

Lô 8, khu D1, KCN Tân Thới Hiệp, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: áo mưa, quần áo.  
 

 
(210) 4-2014-01381 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A26.3.5; 26.3.4; A26.4.24; 26.4.2 
(731) Hộ kinh doanh cá thể á Châu  

(VN) 

331/14 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh (ampli); đầu đọc và ghi đĩa hình và tiếng; loa; thiết bị 

thu hình; ống phóng thanh (micro).  
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(210) 4-2014-01382 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 7.3.11; 7.1.24; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh da trời. 
(731) VICTORIA HOTELS (HK) LIMlTED  

(HK) 
1201 Dominion Center, No. 43-59 
Queen's Road East, HongKong 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; cho thuê tàu thuyền; vận tải bằng tàu thuyền; tham 

quan [du lịch]; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch.  
 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà 
phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà nghỉ du lịch; nhà hàng 
ăn uống.  

 

 
(210) 4-2014-01383 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) VICTORIA HOTELS (HK) LIMITED  

(HK) 
1201 Dominion Center, No. 43-59 
Queen's Road East, HongKong  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; cho thuê tàu thuyền; vận tải bằng tàu thuyền, tham 
quan [du lịch]; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch.  

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà 
phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà nghỉ du lịch; nhà hàng 
ăn uống.  

 

 
(210) 4-2014-01384 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược phẩm Trung Ương 2   (VN) 

334 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2014-01385 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược phẩm Trung Ương 2   (VN) 

334 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2014-01390 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Phạm Phát   (VN) 

Số nhà 86, tổ 21B, phường Cẩm Thịnh, 
thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Lưới sàng (bộ phận của máy dùng để sàng hoặc tuyển than).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: lưới sàng 
(bộ phận của máy dùng để sàng hoặc tuyển than).  

 

 
(210) 4-2014-01391 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A26.1.24 
(731) UBMI B.V.  (NL) 

De EntrÐe 73, Toren A, 1101 BH, 
Amsterdam Zuidoost, Netherlands  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Xuất bản phẩm; ấn phẩm, thư thông tin, danh bạ, tạp chí, tất cả có thể được tải 
xuống qua mạng internet; đĩa DVD và đĩa CD.  

 

Nhóm 16: Xuất bản phẩm, tạp chí, sách, báo cáo và các giấy tờ thông tin dạng in.  
 

Nhóm 35: Xúc tiến, tổ chức các hội chợ thương mại, trưng bày, triển lãm với mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo liên quan đến lĩnh vực thực phẩm, đồ uống và cung cấp các 
thông tin liên quan; dịch vụ quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo trên các trang web.  

 

Nhóm 41: Tổ chức hội nghị, hội thảo, hội nghị chuyên đề, các sự kiện thường niên và 
cung cấp các thông tin liên quan; tổ chức lễ trao giải thưởng; cung cấp xuất bản phẩm, 
danh bạ, tạp chí, báo chí, tất cả đều có thể tải xuống hay truyền tải qua mạng internet.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
990 

(210) 4-2014-01392 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.23 
(591) Màu đỏ, xanh lá cây, xanh da trời, xanh 

nước biển. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thiên An  (VN) 

Số 52, N11, làn 2 đường Hoàng Văn 
Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố 
Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: máy vi tính, linh kiện máy tính, thiết bị ngoại vi (cụ thể là 

màn hình máy tính, chuột máy tính, ổ đĩa máy tính bàn phím máy tính, máy in, máy fax, 
máy chiếu, ổ quang CD, VCD), phần mềm, thiết bị điện tử (cụ thể là ti vi, đài cát-xét, loa, 
âm ly, máy ghi âm, máy quay phim, máy chụp ảnh), linh kiện điện tử (cụ thể là: điện trở, 
cuộn cảm, tụ điện, đi ốt, bóng bán dẫn, bộ cảm biến, ăng ten), thiết bị viễn thông, thiết bị 
nghe nhìn (cụ thể là loa máy tính, tai nghe, webcam)  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm; dịch vụ gia công phần mềm; dịch vụ cho thuê phần 
mềm; dịch vụ chuyển giao công nghệ.  

 
 

(210) 4-2014-01393 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh da trời, xanh lá cây, xanh lá 

mạ, vàng nhạt. 
(731) Vũ Thị Lan   (VN) 

Tổ 7 Huyền Kỳ, phường Phú Lãm, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn lót; sơn phủ.  

 

 
(210) 4-2014-01394 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Hoàng Thanh Huyền  (VN) 

Số 24/1 ngõ 14, phố Trần Điền, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm: quần áo trẻ em, sữa và các sản phẩm 

từ sữa dành cho trẻ em.  
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(210) 4-2014-01395 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Trần Toàn Phát  (VN) 

246/9 Bình Quới, phường 28, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý. 
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

Nhóm 32: Bia, nước khoáng (đồ uống), nước uống có ga và các loại đồ uống không có 
cồn. 

 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện. 
 

 
(210) 4-2014-01397 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.23; 24.15.21; 24.15.2 
(591) Đỏ, xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu Vi 

Nguyễn  (VN) 

Tầng 3, số 124 Lý Thái Tông, phường 
Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố 
Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-01398 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; 24.9.1 
(591) Hồng, trắng. 
(731) Nguyễn Mạnh Hùng   (VN) 

Số nhà 100, ngõ 580, đường Trường 
Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo ngủ, quần áo may sẵn, quần áo trẻ em.  
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(210) 4-2014-01399 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.2.1; A3.2.24; A3.6.25; 26.4.4; 25.5.25 
(591) Tím, trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH Thái Hoa Đô   (VN)

P101/56 Đào Tấn, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (thực hiện bởi nhà hàng); nhà hàng ăn 
uống; nhà hàng ăn tự phục vụ; dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2014-01400 (220) 20.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 26.3.1; A26.11.8 

(591) Đỏ, trắng, xanh lam, xanh lục. 
(731) Văn phòng luật sư Hoàng 

Hùng  (VN) 

Số 12K3, Nguyễn Phong Sắc, phường 
Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; tư vấn về Sở hữu 
trí tuệ; dịch vụ hòa giải; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ tranh tụng.  

 

 
(210) 4-2014-01401 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) SUN ELECTRIC LIMITED  (HK) 
Unit 1005, 10/F, Prosperous BLDG, 48-
52 Des Voeux Road, Central Hong 
Kong, Hong Kong  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe máy điện; xe máy; xe đạp điện. 
 
 

(210) 4-2014-01402 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) SUN ELECTRIC LIMITED   (HK) 
Unit 1005, 10/F, Prosperous BLDG, 48-
52 Des Voeux Road, Central Hong 
Kong, Hong Kong 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe máy điện; xe máy; xe đạp điện. 
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(210) 4-2014-01403 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) SUN ELECTRIC LIMITED   (HK) 
Unit 1005, 10/F, Prosperous BLDG, 48-
52 Des Voeux Road, Central Hong 
Kong, Hong Kong  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe máy điện; xe máy; xe đạp điện. 
 

 
(210) 4-2014-01404 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) SUN ELECTRIC LIMITED   (HK) 
Unit 1005, 10/F, Prosperous BLDG, 48-
52 Des Voeux Road, Central Hong 
Kong, Hong Kong 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe máy điện; xe máy; xe đạp điện. 
 

 
(210) 4-2014-01405 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.15; 18.3.2; 5.7.3; 25.5.25 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng, vàng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần Bia Thanh 

Hóa   (VN) 

152 đường Quang Trung, phường Ngọc 
Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa  

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

 
(210) 4-2014-01407 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.4.2; 3.7.17; A26.11.8; 24.5.5 
(591) Đỏ, vàng, xanh đậm, xanh nhạt, trắng, 

nâu. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Cao Đại An Khang  (VN) 

Số 2, phố Bồ Xuyên, tổ 15 phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 33: Rượu cồn [đồ uống]; rượu gạo; rượu thuốc, rượu táo mèo, rượu nếp, rượu trắng. 
 

 
(210) 4-2014-01408 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.17; 24.5.5; A26.11.8; 26.4.2 

(591) Vàng, xanh, nâu. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Cao Đại An Khang  (VN) 

Số 2, phố Bồ Xuyên, tổ 15 phường Bồ 

Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 

CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu cồn [đồ uống]; rượu gạo; rượu thuốc, rượu táo mèo, rượu nếp, rượu trắng. 

 

 
(210) 4-2014-01409 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên  (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2014-01410 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 
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(210) 4-2014-01411 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-01412 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-01413 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-01414 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 
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(210) 4-2014-01415 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-01416 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-01417 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-01418 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo, thuốc đông y. 
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(210) 4-2014-01419 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dược 
thảo, thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-01420 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dược 
thảo, thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-01421 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dược 
thảo, thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-01422 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dược 
thảo, thuốc đông y. 
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(210) 4-2014-01423 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dược 
thảo, thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-01424 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dược 
thảo, thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-01425 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dược 
thảo, thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-01426 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dược 
thảo, thuốc đông y. 
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(210) 4-2014-01427 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dược 
thảo, thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-01428 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dược 
thảo, thuốc đông y. 

 
 

(210) 4-2014-01429 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dược 
thảo, thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-01430 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dược 
thảo, thuốc đông y. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
1000 

(210) 4-2014-01431 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dược 
thảo, thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-01432 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-01433 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-01434 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
1001 

(210) 4-2014-01435 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-01436 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-01437 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-01438 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
1002 

(210) 4-2014-01439 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-01440 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-01441 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-01442 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
1003 

(210) 4-2014-01443 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

(210) 4-2014-01444 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-01445 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-01446 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
1004 

(210) 4-2014-01447 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dược 
thảo, thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-01448 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dược 
thảo, thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-01449 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dược 
thảo, thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-01450 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
1005 

(210) 4-2014-01451 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

 Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(731) 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-01452 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-01453 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo, thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-01454 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo, thuốc đông y. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
1006 

(210) 4-2014-01455 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo, thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-01456 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-01457 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-01458 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
1007 

(210) 4-2014-01459 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-01460 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-01461 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh    

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-01462 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
1008 

(210) 4-2014-01463 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-01464 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-01465 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-01466 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
1009 

(210) 4-2014-01467 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 
(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-01468 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-01469 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-01470 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
1010 

(210) 4-2014-01471 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-01472 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-01473 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-01474 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
1011 

(210) 4-2014-01475 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A3.7.24; 3.7.21; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh, vàng nhạt, trắng. 
(731) Trần Hữu Tuấn  (VN) 

Số 149 đường Nguyễn Trung Thiên, 
phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho chim.  
 

 
(210) 4-2014-01476 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.17; 25.1.25 
(591) Vàng đồng. 
(731) Công ty cổ phần du lịch và 

khách sạn Ngân Hà  (VN) 

Số 158 Trần Phú, phường Nguyễn Du, 
thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống (do nhà hàng 
thực hiện).  

 

 
(210) 4-2014-01477 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-01478 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
1012 

(210) 4-2014-01479 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-01480 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-01481 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-01482 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
1013 

(210) 4-2014-01483 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-01484 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-01485 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-01486 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo, thuốc đông y. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
1014 

(210) 4-2014-01487 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo, thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2014-01488 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo, thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2014-01489 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo, thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2014-01490 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(731) SEXY HAIR CONCEPTS LLC   (US) 

21551 Prairie Street, Chatsworth, 
CALIFORNIA 91311, USA  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
1015 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; thuốc nhuộm tóc; dầu xả dưỡng tóc; kem bọt (mousse) chải tóc; 
keo xịt tóc; gel vuốt tóc; kem dùng cho tóc; sáp bôi dưỡng tóc; dung dịch dưỡng tóc tạo 
màu; dầu xả tóc siêu mượt; dầu thơm tóc; chế phẩm làm bóng tóc; sáp bôi thơm tóc; chế 
phẩm làm thơm và chăm sóc tóc. 

 

 
(210) 4-2014-01491 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(591) Đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH kỹ thuật số 

Bảo Bảo  (VN) 

Phòng 1901, tòa nhà Saigon Trade 
Center, số 37 Tôn Đức Thắng, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính ghi sẵn; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể 

tải xuống được); phần mềm máy vi tính (ghi sẵn); chương trình máy vi tính.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo, đại lý quảng cáo.  
 

Nhóm 42: Lập trình máy tính, dịch vụ sao chép chương trình máy tính, dịch vụ cài đặt 
phần mềm máy tính, bảo trì phần mềm máy tính, tư vấn phần mềm máy tính, thiết kế 
phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2014-01492 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.3; 25.1.6; A5.1.16 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Vượng  

(VN) 

62/4C khu phố 1, thị trấn Hóc Môn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 30: Bún ăn liền, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo.  

 

 
(210) 4-2014-01493 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH Sơn Tùng  (VN) 

39/5 Hoàng Dư Khương, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép, mũ (nón) (trang phục thuộc nhóm này). 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
1016 

(210) 4-2014-01495 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.10; 26.1.2 
(591) Xanh lá, xanh da trời, ghi. 
(731) Phòng khám nha khoa Châu ¸ 

Thái Bình Dương  (VN) 

148 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Chữa răng; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc. 

 
 

(210) 4-2014-01496 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Nguyễn Văn Năm  (VN) 

Thôn Làng Mãn 1, xã Thái Hòa, huyện 
Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lào đóng gói các loại. 

 

 
(210) 4-2014-01498 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Cơ sở Phan Thanh Tuấn  (VN) 

408D/16 Nguyễn Sơn, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); ống nói 

(micro); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số. 
 
 

(210) 4-2014-01499 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH LV Việt Nam  

(VN) 

41 Hồ Ngọc Cân, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột; sữa nước. 
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(210) 4-2014-01500 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  

(591) Đen, trắng, vàng, vàng nhạt. 

(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm Thái Minh   (VN) 

11 xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; cháo ăn liền; lát mỏng ngũ 

cốc sấy khô. 
 

 
(210) 4-2014-01501 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

(531) 25.1.6; A25.7.21; 3.7.3; 24.1.1 
(591) Trắng, nâu, vàng. 

(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm Thái Minh    (VN) 

11 xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; cháo ăn liền; lát mỏng ngũ 

cốc sấy khô. 
 

 
(210) 4-2014-01506 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

(531) 3.1.14; 26.1.1; 25.1.6; 3.1.16 
(591) Cam, xanh ghi, nâu, trắng. 

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 

Tân Hoàng Minh   (VN) 

320 Đồng Đen, phường 10, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ gia xây dựng như: sơn, chất chống thấm, bột trét tường, chất làm 

rắn mặt sàn, vữa xây dựng, keo dán gạch (keo chà ron), keo dán gạch, xi măng. 
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(210) 4-2014-01507 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

(531) 15.7.1 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất Vạn Lợi  (VN) 

50 Tây Lân, khu phố 7, phường Bình Trị 

Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng điện lạnh dân dụng, công nghiệp và linh kiện của chúng như: 

máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, máy lọc nước, máy nước nóng, máy lọc không khí; 

mua bán đồ gia dụng như: quạt điện, quạt máy; mua bán điện cơ và thiết bị của chúng 

như: đèn điện, cảm biến, ổn áp, chuôi đèn, ổ cắm điện, công tắc điện, máy phát điện, máy 

bơm nước, máy phun áp lực, mua bán khuôn mẫu. 
 

 
(210) 4-2014-01508 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Da Ni Việt Nam  

(VN) 

Tổ 24B ngõ 230 phường Thanh Lương, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2014-01511 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

  

(591) Vàng. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Nguyên 

Hiếu Phát  (VN) 

69/4/K6 Phạm Văn Chiêu, phường 14, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Men xử lý chống tắc nghẽn hầm cầu, bể phốt; men xử lý đáy ao hồ nuôi tôm, cá.  
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(210) 4-2014-01512 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.25; A26.1.24; 26.3.23; 25.1.5 
(591) Đen, trắng, bạc. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Kimhana  (VN) 

101 đường Thảo Điền, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện. 
 

 
(210) 4-2014-01513 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.14; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh sẫm, xanh hòa bình, 

trắng. 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, Thailand

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-01514 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12; A5.3.13; 5.3.9 
(591) Xanh hòa bình, xanh sẫm, xanh lá cây, 

xanh cốm, vàng, ghi, trắng. 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, Thailand

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-01515 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 5.3.9; A5.3.13 
(591) Xanh hòa bình, xanh sẫm, xanh lá cây, 

xanh cốm, vàng, ghi, trắng. 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, Thailand

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-01516 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, Thailand

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-01517 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh hòa bình, xanh sẫm, xanh lá cây, 

ghi nhạt, đen, trắng. 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, 
Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-01518 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.8; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Vàng, đỏ, đen. 
(731) Hộ kinh doanh thời trang 

U30-40  (VN) 

130 đường Nguyễn Tri Phương, phường 
7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo người lớn, quần áo trẻ em, quần áo trẻ sơ sinh, dép, mũ vải và giầy vải 

cho trẻ em. 
 

 
(210) 4-2014-01519 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 4.5.2; 4.5.3; A26.11.8 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh thời trang 

U30-40   (VN) 

130 đường Nguyễn Tri Phương, phường 
7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo người lớn, quần áo trẻ em, quần áo trẻ sơ sinh, dép, mũ vải và giầy vải 

cho trẻ em. 
 

 
(210) 4-2014-01520 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A26.11.8 
(591) Đen, đỏ, vàng. 
(731) Hộ kinh doanh thời trang 

U30-40   (VN) 

130 đường Nguyễn Tri Phương, phường 
7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo người lớn, quần áo trẻ em, quần áo trẻ sơ sinh, dép, mũ vải và giầy vải 
cho trẻ em. 

 

 
(210) 4-2014-01521 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dịch vụ mua sắm T&T  (VN) 

A27/7 quốc lộ 50, xã Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu (mỹ phẩm). 

 

Nhóm 35: Mua bán: tinh dầu (mỹ phẩm). 
 

 
(210) 4-2014-01522 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thủy 

sản Tong Wei- Farm  (VN) 

Thôn Mỹ Tường 2, xã Nhơn Hải, huyện 

Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 31: Thủy sản giống. 

 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) thủy sản (giống), thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-01523 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.24; 26.4.2 

(731) Công ty TNHH nghiên cứu sản 

xuất tinh dầu HANDA  (VN) 

239 đường 9, khu phố 5, phường Phước 

Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2014-01524 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 3.4.11; 26.4.1 
(731) Cơ sở kinh doanh dê, cừu 

Triệu Tín   (VN) 

Thôn Phước Khánh, xã Phước Thuận, 
huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) dê, cừu, thịt dê, thịt cừu.  

 
 

(210) 4-2014-01525 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xuất nhập khẩu Mobell  (VN) 

340D Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động, thiết bị điện thoại, máy ghi âm, máy tính xách tay, 

máy tính bảng.  
 
 

(210) 4-2014-01529 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Nguyễn Thị Muốt  (VN) 

84 Cách Mạng Tháng Tám, phường 2, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da. 

 
 

(210) 4-2014-01530 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại Thái Bình   (VN) 

Số 26 B Phan Chu Trinh, phường Hiệp 
Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội; xà phòng; sữa tắm; nước rửa chén bát; nước tẩy rửa (không 

dùng trong sản xuất). 
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(210) 4-2014-01531 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 1.15.15; A5.5.20 
(591) Vàng, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại Thái Bình   (VN) 

Số 26 B Phan Chu Trinh, phường Hiệp 
Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa (sữa tươi nguyên chất thanh trùng, tiệt trùng; sữa 
tươi tiệt trùng không đường, có đường; sữa tươi thanh trùng không đường, có đường).  

 
 

(210) 4-2014-01532 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại Thái Bình   (VN) 

Số 26 B Phan Chu Trinh, phường Hiệp 
Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng như là: xi măng, sắt, gạch; mua bán đồ trang trí nội 
thất như là: bàn, ghế, tủ.  

 
 

(210) 4-2014-01533 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 7.3.11 
(591) Xanh, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại Thái Bình   (VN) 

Số 26 B Phan Chu Trinh, phường Hiệp 
Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội; xà phòng; sữa tắm; nước rửa chén bát; nước tẩy rửa (không 
dùng trong sản xuất).  

 
 

(210) 4-2014-01534 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1 
(591) Cam, trắng, nâu. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại Thái Bình   (VN) 

Số 26 B Phan Chu Trinh, phường Hiệp 
Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê, đường, sữa, bánh, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc.  
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(210) 4-2014-01535 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

phân bón Pháp Việt   (VN) 

37/247R Quang Trung, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, thuốc kích thích tăng trưởng cây trồng.  
 

 
(210) 4-2014-01536 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 3.3.1; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH may Trần Trúc  

(VN) 

292-294 Nguyễn Văn Luông, phường 12, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần thun; áo thun; đồ lót nam; đồ lót nữ.  
 

 
(210) 4-2014-01537 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A5.7.23; A25.7.21; A5.3.15; A5.5.20; 5.5.1
(591) Đỏ, xanh. 
(731) Nguyễn Văn Kiên  (VN) 

Số 125 đường Điện Biên Phủ, phường 
Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 
Tháp 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước uống đóng chai; nước uống tinh khiết.  
 

Nhóm 35: Mua bán: nước khoáng, nước uống đóng chai, nước uống tinh khiết  
 

 
(210) 4-2014-01540 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm U.N.I 

Việt Nam  (VN) 

Phòng 1216, toà nhà CT 4C - X2, Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2014-01541 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm U.N.I 

Việt Nam   (VN) 

Phòng 1216, toà nhà CT 4C - X2, Bắc 

Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2014-01542 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.2 

(591) Xanh ngọc, xanh hòa bình, xanh lá cây, 

xanh tím than, da cam, vàng. 

(731) Công ty TNHH năng lượng 

Mekong Delta  (VN) 

Số 19/2 ấp Tân Hiệp, xã Tân Hạnh, 

huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 04: Củi đốt; than củi; trấu ép (củi trấu). 
 

 
(210) 4-2014-01544 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

(531) 26.4.9; 26.4.1; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Trắng, đỏ, vàng, nâu. 

(731) ELITEX CO., LTD.  (TH) 

95/15, Nares Road, Siphaya Sub-district, 

Bangrak District, Bangkok, 10500, 

Thailand  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 25: áo sơ mi dành cho trẻ em; áo phông ngắn tay dành cho trẻ em; bộ quần áo 

dành cho trẻ em; áo gilê dành cho trẻ em; quần sóoc dành cho trẻ em; quần dài dành cho 

trẻ em; áo váy dành cho trẻ em; váy dành cho trẻ em. 
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(210) 4-2014-01545 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1 
(591) Xanh dương, xám. 
(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Tân 

Sơn  (VN) 

51/12A đường 38, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán kim loại và quặng kim loại như inốc, thép.  
 
 

(210) 4-2014-01546 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 
(U.K)   (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN 145DZ, 
Company No. 07701858, United Kingdom 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.   
 
 

(210) 4-2014-01547 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 
(U.K)    (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 
Company No. 07701858, United Kingdom 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-01548 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 
(U.K)    (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 
Company No. 07701858, United Kingdom 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-01550 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang     (VN) 

288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-01551 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang    (VN) 

288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-01552 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang   (VN) 

288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-01553 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang    (VN) 

288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-01554 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang     (VN) 

288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-01555 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang    (VN) 

288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-01556 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang    (VN) 

288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-01557 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang    (VN) 

288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-01558 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang    (VN) 

288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2014-01559 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang    (VN) 

288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-01560 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Lâm Đồng   (VN) 

Số 5, đường Bà Triệu, thành phố Đà Lạt, 
tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 29: Mứt ướt, rau củ quả phơi khô - sấy. 
 

Nhóm 30: Nông sản chế biến: chè (trà), cà phê, ca cao, gạo, bột sắn, bột mì.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn, nước ép trái cây, si rô dùng cho đồ uống, nước uống có 
gas.  

 
Nhóm 33: Rượu, đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ thương mại, cụ thể là: bán sỉ và lẻ các loại rượu, nước uống có gas, sản 
phẩm nông sản đã chế biến, chè (trà), các loại mứt quả.  
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(210) 4-2014-01561 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) UNILEVER N.V.  (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; kem nước đá (để ăn); bánh kẹo đông lạnh. 
 

 
(210) 4-2014-01562 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 4.2.11; 2.1.1; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) STARBUCKS CORPORATION (D/B/A 

STARBUCKS COFFEE COMPANY)  
(US) 
2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, United States of 
America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa, đồ uống làm từ sữa có hương vị, món sữa khuấy và đồ uống được chế trên 
cơ sở sữa; mứt trái cây (mứt ướt), xốt trái cây, cụ thể là: trái cây nghiền nhuyễn, hỗn hợp 
nhão từ trái cây, trái cây được hầm nhừ, nước chiết ra từ trái cây dùng làm thức ăn và nước 
ép trái cây để nấu nướng, món thạch hay món nấu đông, cụ thể là: thạch trái cây (nước 
quả nấu đông), món thịt nấu đông, thạch cho thực phẩm, đồ phết lên thực phẩm, cụ thể là: 
bơ và mứt ướt, sữa đông, và trái cây được bảo quản. 

 

Nhóm 32: Nước uống (không cồn) và các đồ uống không cồn khác, nước ngọt (đồ uống 
không cồn), nước trái cây (đồ uống không cồn) và nước ép trái cây, nước trái cây và nước 
ngọt có chứa nước ép trái cây (đồ uống không cồn), hỗn hợp dạng lỏng và bột (chế phẩm) 
dùng để pha chế đồ uống; chế phẩm dạng hỗn hợp chế biến sẵn dùng để pha chế đồ uống; 
si rô tạo hương vị dùng để pha chế đồ uống; nước đóng chai có hương vị và không có 
hương vị (đồ uống không cồn), nước uống có ga (không cồn), nước khoáng (đồ uống 
không cồn), đồ uống có ga được chế biến trên cơ sở trái cây và nước ép từ trái cây hay rau 
củ (không cồn) và đồ uống xô-đa (không cồn); đồ uống trái cây ướp lạnh (không cồn) và 
đồ uống được chế biến trên cơ sở trái cây được ướp lạnh (không cồn). 

 
 

(210) 4-2014-01564 (220) 20.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 3.7.17; 18.1.21; 26.1.1 

(731) BERTAZZONI S.P.A.   (IT) 
Via Palazzina 8, I-42016 Guastalla 
(Reggio Emilia), Italia 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt, máy rửa bát đĩa.  
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Nhóm 11: Lò nướng bánh; lò vi sóng; bếp nấu; vành bếp; mặt bếp; thiết bị sưởi trong nhà; 
bồn rửa bát và chậu rửa (bộ phận của thiết bị vệ sinh); chụp hút tạo khoảng chênh (áp 
lực); chụp hông gió; máy pha cà phê dùng điện; thiết bị nấu nướng và phụ kiện kèm theo, 
bao gồm tấm chắn chống bắn nước, vỉ tappen yaki (vỉ sắt để nấu nướng), vành bếp, vỉ 
nướng bánh, xiên nướng, vỉ nướng, máy để rán; dụng cụ nấu nướng dùng điện; vỉ để quay, 
nướng; tủ lạnh; máy ướp lạnh; bật lửa ga. 

 

 
(210) 4-2014-01565 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc tóc và điều trị tóc (mỹ phẩm), cụ thể là dầu gội đầu, chế 

phẩm tẩy trắng, nhuộm và phủ màu cho tóc, chế phẩm uốn tóc cố định và chế phẩm duỗi 
tóc, nước xức tạo nếp tóc, chế phẩm dưỡng tóc và xả tóc, chế phẩm xịt tóc, chế phẩm tạo 
kiểu tóc, chế phẩm dạng bọt cho tóc, nước xức tóc, sáp vuốt tóc, keo xịt tóc. 

 

 
(210) 4-2014-01566 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc tóc và điều trị tóc (mỹ phẩm), cụ thể là dầu gội đầu, chế 
phẩm tẩy trắng, nhuộm và phủ màu cho tóc, chế phẩm uốn tóc cố định và chế phẩm duỗi 
tóc, nước xức tạo nếp tóc, chế phẩm dưỡng tóc và xả tóc, chế phẩm xịt tóc, chế phẩm tạo 
kiểu tóc, chế phẩm dạng bọt cho tóc, nước xức tóc, sáp vuốt tóc, keo xịt tóc. 

 

 
(210) 4-2014-01567 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc tóc và điều trị tóc (mỹ phẩm), cụ thể là dầu gội đầu, chế 
phẩm tẩy trắng, nhuộm và phủ màu cho tóc, chế phẩm uốn tóc cố định và chế phẩm duỗi 
tóc, nước xức tạo nếp tóc, chế phẩm dưỡng tóc và xả tóc, chế phẩm xịt tóc, chế phẩm tạo 
kiểu tóc, chế phẩm dạng bọt cho tóc, nước xức tóc, sáp vuốt tóc, keo xịt tóc. 

 

 
(210) 4-2014-01568 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc tóc và điều trị tóc (mỹ phẩm), cụ thể là dầu gội đầu, chế 
phẩm tẩy trắng, nhuộm và phủ màu cho tóc, chế phẩm uốn tóc cố định và chế phẩm duỗi 
tóc, nước xức tạo nếp tóc, chế phẩm dưỡng tóc và xả tóc, chế phẩm xịt tóc, chế phẩm tạo 
kiểu tóc, chế phẩm dạng bọt cho tóc, nước xức tóc, sáp vuốt tóc, keo xịt tóc. 

 

 
(210) 4-2014-01569 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc tóc và điều trị tóc (mỹ phẩm), cụ thể là dầu gội đầu, chế 
phẩm tẩy trắng, nhuộm và phủ màu cho tóc, chế phẩm uốn tóc cố định và chế phẩm duỗi 
tóc, nước xức tạo nếp tóc, chế phẩm dưỡng tóc và xả tóc, chế phẩm xịt tóc, chế phẩm tạo 
kiểu tóc, chế phẩm dạng bọt cho tóc, nước xức tóc, sáp vuốt tóc, keo xịt tóc. 

 

 
(210) 4-2014-01570 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc tóc và điều trị tóc (mỹ phẩm), cụ thể là dầu gội đầu, chế 
phẩm tẩy trắng, nhuộm và phủ màu cho tóc, chế phẩm uốn tóc cố định và chế phẩm duỗi 
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tóc, nước xức tạo nếp tóc, chế phẩm dưỡng tóc và xả tóc, chế phẩm xịt tóc, chế phẩm tạo 
kiểu tóc, chế phẩm dạng bọt cho tóc, nước xức tóc, sáp vuốt tóc, keo xịt tóc. 

 

 
(210) 4-2014-01571 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc tóc và điều trị tóc (mỹ phẩm), cụ thể là dầu gội đầu, chế 
phẩm tẩy trắng, nhuộm và phủ màu cho tóc, chế phẩm uốn tóc cố định và chế phẩm duỗi 
tóc, nước xức tạo nếp tóc, chế phẩm dưỡng tóc và xả tóc, chế phẩm xịt tóc, chế phẩm tạo 
kiểu tóc, chế phẩm dạng bọt cho tóc, nước xức tóc, sáp vuốt tóc, keo xịt tóc. 

 

 
(210) 4-2014-01572 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS KAO CORPORATION)   (JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc tóc và điều trị tóc (mỹ phẩm), cụ thể là dầu gội đầu, chế 
phẩm tẩy trắng, nhuộm và phủ màu cho tóc, chế phẩm uốn tóc cố định và chế phẩm duỗi 
tóc, nước xức tạo nếp tóc, chế phẩm dưỡng tóc và xả tóc, chế phẩm xịt tóc, chế phẩm tạo 
kiểu tóc, chế phẩm dạng bọt cho tóc, nước xức tóc, sáp vuốt tóc, keo xịt tóc. 

 

 
(210) 4-2014-01573 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS KAO CORPORATION) 
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc tóc và điều trị tóc (mỹ phẩm), cụ thể là dầu gội đầu, chế 
phẩm tẩy trắng, nhuộm và phủ màu cho tóc, chế phẩm uốn tóc cố định và chế phẩm duỗi 
tóc, nước xức tạo nếp tóc, chế phẩm dưỡng tóc và xả tóc, chế phẩm xịt tóc, chế phẩm tạo 
kiểu tóc, chế phẩm dạng bọt cho tóc, nước xức tóc, sáp vuốt tóc, keo xịt tóc. 
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(210) 4-2014-01574 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24; 26.4.2 
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc tóc và điều trị tóc (mỹ phẩm), cụ thể là dầu gội đầu, chế 

phẩm tẩy trắng, nhuộm và phủ màu cho tóc, chế phẩm uốn tóc cố định và chế phẩm duỗi 
tóc, nước xức tạo nếp tóc, chế phẩm dưỡng tóc và xả tóc, chế phẩm xịt tóc, chế phẩm tạo 
kiểu tóc, chế phẩm dạng bọt cho tóc, nước xức tóc, sáp vuốt tóc, keo xịt tóc. 

 

 
(210) 4-2014-01575 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)   (JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc tóc và điều trị tóc (mỹ phẩm), cụ thể là dầu gội đầu, chế 

phẩm tẩy trắng, nhuộm và phủ màu cho tóc, chế phẩm uốn tóc cố định và chế phẩm duỗi 
tóc, nước xức tạo nếp tóc, chế phẩm dưỡng tóc và xả tóc, chế phẩm xịt tóc, chế phẩm tạo 
kiểu tóc, chế phẩm dạng bọt cho tóc, nước xức tóc, sáp vuốt tóc, keo xịt tóc. 

 

 
(210) 4-2014-01576 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS KAO CORPORATION)   (JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc tóc và điều trị tóc (mỹ phẩm), cụ thể là dầu gội đầu, chế 

phẩm tẩy trắng, nhuộm và phủ màu cho tóc, chế phẩm uốn tóc cố định và chế phẩm duỗi 
tóc, nước xức tạo nếp tóc, chế phẩm dưỡng tóc và xả tóc, chế phẩm xịt tóc, chế phẩm tạo 
kiểu tóc, chế phẩm dạng bọt cho tóc, nước xức tóc, sáp vuốt tóc, keo xịt tóc. 
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(210) 4-2014-01578 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A25.7.5; 26.13.25; 26.15.15 
(591) Xanh, đỏ, cam. 
(731) Phạm Lâm Phúc  (VN) 

Phòng 7.01 lô 6, chung cư Phú Thọ, 
phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh (mua bán) giày dép; kinh doanh (mua bán) phụ kiện giày dép. 
 

 
(210) 4-2014-01581 (220) 20.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 3.4.7; 26.1.1 

(731) TP4 INTERNATIONAL CO., LTD.  (TH)
670/374 Soi Kwanpattana, Asoke-
dindaeng Rd., Dindaeng, Bangkok 
10400, Thailand  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dầu thơm thảo dược; dầu xoa bóp; muối để hít ngửi (dùng cho mục đích y tế); 
gạc thảo dược; trà nhuận tràng; viên con nhộng thảo dược. 

 

 
(210) 4-2014-01582 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) DINDAN TECHNICAL CO., LTD   (TH)
27 Soi LuanJerAusorn 2, Sukhumvit Rd., 
Bangna Subdist, Bangna Dist, Bangkok 
10260 Thailand 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy làm mát tủ điều khiển. 
 
 

(210) 4-2014-01584 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hiệp Phong  (VN) 

Phòng 806 toà nhà H10 Vinaconex 6, 
ngõ 475, đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung 
dinh dưỡng dùng trong ngành y.  
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(210) 4-2014-01586 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A26.1.24; 20.5.7 
(731) NATTHAPONG SALES & SERVICE 

CO., LTD.  (TH) 
119, 119/1 Assadang Rd., 
Wangburapapirhom Sub-District, 
Pranakorn District, Bangkok 10200, 
Thailand  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh công suất; thiết bị trộn âm thanh; máy ghi âm; bộ hiệu 
chỉnh âm thanh; thiết bị phân tần (âm thanh); phím điều chỉnh âm thanh; bộ trộn âm công 
suất; loa di động kèm theo bộ khuếch đại âm thanh; micrô (ống nói); micrô (ống nói) 
không dây; tai nghe; loa phóng thanh; hộp loa; dây cáp điện; hệ thống thiết bị âm thanh - 
hình ảnh hội thảo; hệ thống camera quan sát bảo vệ (CCTV); máy đọc đĩa DVD. 

 
 

(210) 4-2014-01587 (220) 21.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 26.1.1; 25.1.6 

(591) Vàng đậm. 
(731) Công ty cổ phần quốc tế 

Diplomat  (VN) 

76-78 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2014-01588 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 18.3.23; A5.3.13; 18.3.2 
(591) Xanh nước biển, trắng, da cam. 
(731) Công ty cổ phần Toàn Phong  

(VN) 

12-11A khu Trung Yên, phường Trung 
Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng hải sản. 
 

 
(210) 4-2014-01589 (220) 21.01.2014 

 

 

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 9.7.1; 3.7.16; A3.7.24; 2.1.12 

(591) Đỏ, vàng, xanh dương, nâu. 
(731) Công ty cổ phần Tháp Ngà  (VN)

168 Nguyễn Hữu Thọ, ấp 3, xã Phước Kiển,
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2014-01590 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.3.1 
(591) Vàng, trắng. 
(731) Nguyễn Văn Vinh  (VN) 

162/46A, Trần Quang Diệu, phường An 
Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần 
Thơ 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 

 
(210) 4-2014-01591 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sơn SPANYC  

(VN) 

Khu công nghiệp Phố Nối B, ngã tư Phố 
Nối, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng 
Yên  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn phủ trong và ngoài nhà, sơn trang trí, sơn chịu hóa chất, sơn chống bụi, sơn 
chống rỉ mau khô, chất kết dính dùng cho sơn dầu.  

 

 
(210) 4-2014-01592 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sơn SPANYC  

(VN) 

Khu công nghiệp Phố Nối B, ngã tư Phố 
Nối, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng 
Yên 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn phủ trong và ngoài nhà, sơn trang trí, sơn chịu hóa chất, sơn chống bụi, sơn 
chống rỉ mau khô, chất kết dính dùng cho sơn dầu.  

 

 
(210) 4-2014-01593 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.21 
(731) Công ty cổ phần Brandtalk  

(VN) 

Tòa nhà Capital Tower, lầu 09, số 06 
Nguyễn Khắc Viện, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; quảng 
cáo; đại lý quảng cáo; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; hỗ trợ việc quản lý kinh 
doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; marketing; nghiên cứu thị 
trường; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị; quan hệ công chúng; xuất bản tài liệu quảng cáo; dịch 
vụ khuyến mại (cho người khác). 

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác, tạo 
lập và duy trì trang tin điện tử cho người khác; thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết kế công 
nghiệp, thiết lập bản vẽ công nghiệp; dịch vụ thiết kế bao bì; dịch vụ thiết kế kiểu dáng 
công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2014-01595 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Hoạt  (VN) 

Xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Két an toàn, tủ an toàn. 
 

 
(210) 4-2014-01596 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TV.PHARM  (VN) 

27 Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 9, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé. 

 

 
(210) 4-2014-01597 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TV.PHARM   (VN) 

27 Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 9, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé. 

 

 
(210) 4-2014-01598 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TV.PHARM   (VN) 

27 Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 9, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé. 

 

 
(210) 4-2014-01599 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 6.1.2; 24.1.1 
(731) Công ty TNHH câu lạc bộ Biển 

Mũi Né  (VN) 

69 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm 
Tiến, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 39: Cho thuê xe cộ; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; 
tham quan (du lịch). 

 

Nhóm 41: Dịch vụ vũ trường; dịch vụ giải trí; cung cấp tiện nghi thể thao; cung cấp tiện 
nghi giải trí; cung cấp dịch vụ hát karaoke; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán cà 
phê; dịch vụ quầy rượu, dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2014-01600 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh dương, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Thành Long  (VN) 

Số 30 Hàng Tre, phường Lý Thái Tổ, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy và thiết bị làm sạch; máy phun rửa áp lực.  
 

Nhóm 35: Mua bán máy và thiết bị làm sạch, máy phun rửa áp lực.  
 

 
(210) 4-2014-01601 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, đen. 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại in Minh Mẫn  (VN) 

14/5 Bàu Bàng, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in. 
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(210) 4-2014-01602 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(591) Xanh lá cây đậm. 
(731) Công ty TNHH thiết bị điện 

Nhật Nam  (VN) 

18D, Cộng Hòa, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Đồ dùng gia dụng dùng điện, cụ thể là: nồi cơm điện, bếp điện từ, máy sấy tóc, 

lò vi sóng, lò nướng; dụng cụ nấu nướng dùng điện; ấm đun nước, dùng điện; nồi áp suất 
dùng điện; đèn điện; bếp nấu; tất cả các sản phẩm thuộc nhóm này.  

 
Nhóm 21: Đồ dùng gia dụng không sử dụng điện, cụ thể là: dụng cụ nhà bếp, chảo để rán; 
nồi inôc (không sử dụng điện). 

 
 

(210) 4-2014-01603 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ PTX Gia Đạt  (VN) 

Số 229, đường Tên Lửa, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Linh kiện xe gắn máy thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2014-01604 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ PTX Gia Đạt   (VN) 

Số 229, đường Tên Lửa, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Linh kiện xe gắn máy thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2014-01605 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; 26.1.2; 26.3.23 
(591) Xám đậm, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

¸ Vương  (VN) 

50/1 Thống Nhất, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (đồ nội thất, đồ điện gia dụng, sơn, 
kính); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính 
các đơn đặt hàng. 

 
 

(210) 4-2014-01606 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; 2.9.10; A5.5.21 
(591) Xanh dương nhạt, đen, xanh đen. 
(731) Công ty TNHH Dịch vụ và 

Thương mại Nha khoa Bình 

Dương  (VN) 

494 - 496 đại lộ Bình Dương, phường 
Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 44: Chữa răng; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ 
dược sỹ kê đơn thuốc; dịch vụ trị liệu. 

 
 

(210) 4-2014-01607 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 7.3.11 
(591) Đỏ đậm, tím. 
(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại dịch vụ Thuận 

Thiên Phát  (VN) 

248 Gò Dưa, khu phố 2, phường Tam 
Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây lát; xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; lắp đặt đường ống; 
tư vấn xây dựng. 

 
 

(210) 4-2014-01608 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng, tím, vàng hổ phách.
(731) Hộ kinh doanh MiMi  (VN) 

91 + 93 Trần Thiện Chánh, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (nước giải khát); quản lý quá trình đặt 
hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; phổ biến các thông báo quảng cáo. 

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ lồng nhạc; cung cấp dịch 
vụ hát karaoke. 
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(210) 4-2014-01609 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Đỏ, hồng đậm, xanh lá, xanh nước biển. 
(731) Hộ kinh doanh MiMi   (VN) 

91 + 93 Trần Thiện Chánh, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (nước giải khát); quản lý quá trình đặt 
hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; phổ biến các thông báo quảng cáo. 

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ lồng nhạc; cung cấp dịch 
vụ hát karaoke. 

 

 
(210) 4-2014-01610 (220) 21.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 11.3.14; A11.3.3 

(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh 
da trời. 

(731) Đinh Tân Cảnh  (VN) 

1189/88 Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc 
Phát, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê. 
 

 
(210) 4-2014-01611 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A5.13.10; 5.7.20; 17.2.25; 26.1.2; 
26.15.15 

(591) Đỏ, trắng, vàng sậm. 
(731) Trần Văn Cưng   (VN) 

ấp Tân Thạnh, xã Phong Hòa, huyện Lai 
Vung, tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 31: Dưa hấu tươi. 
 
 

(210) 4-2014-01612 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.14; A2.9.15 
(731) Công ty cổ phần WLIKE đa 

Quốc gia  (VN) 

Số 7, tổ 9, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Phương tiện phát triển phần mềm máy tính để kết nối mạng xã hội ảo, để xây 
dựng các ứng dụng mạng xã hội ảo và cho phép truy tìm, tải lên, truy cập và quản lý dữ 
liệu; giao diện lập trình ứng dụng cho phần mềm của bên thứ ba và cho dịch vụ trực tuyến 
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để kết nối mạng xã hội ảo, để xây dựng các ứng dụng mạng xã hội ảo và cho phép truy 
tìm, tải lên, truy cập và quản lý dữ liệu, phần mềm để tải lên, gửi bài, trình bày, hiển thị, 
nhận biết, viết nhật ký, chia sẻ hoặc cung cấp thông tin hoặc phương tiện điện tử qua 
mạng internet hoặc mạng liên lạc khác.  

 

Nhóm 38: Cung cấp dịch vụ kênh tán gẫu trực tuyến và bảng thông báo điện tử cho người 
sử dụng đã đăng ký để truyền tin nhắn liên quan đến cuộc sống sinh viên, các sản phẩm 
thiết yếu, mục rao vặt, cộng đồng ảo, mạng xã hội ảo, chia sẻ hình ảnh và truyền hình 
ảnh; cung cấp các dịch vụ liên quan đến các kênh tán gẫu trực tuyến để truyền các tin 
nhắn và thông tư thư mục trực tuyến cho những người sử dụng đã đăng ký liên quan đến 
các lĩnh vực cuộc sống sinh viên, các truyền tin nhắn và văn bản chuyển mạch toàn cầu, 
dịch vụ gửi tin nhắn điện tử và báo cuộc gọi tra cứu thông tin người sử dụng, tìm kiếm 
người sử dụng, gửi tin nhắn đến người sử dụng, gửi dịch vụ phát thanh, truyền hình qua 
mạng internet và các mạng liên lạc khác, cụ thể là tải lên hình ảnh động; cung cấp dịch vụ 
truy cập thông tin, âm thanh,hình ảnh qua các trang web, diễn đàn trực tuyến, kênh tán 
gẫu ảo, các danh sách thư điện tử và các trang nhật ký điện tử qua mạng internet; cung 
cấp dịch vụ truy cập tới các cơ sở dữ liệu máy tính; truyền phát điện tử các tin nhắn và dữ 
liệu tức thời.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là, lưu trữ các phần mềm chạy trên nền web trực 
tuyến cho người khác để tổ chức và thực hiện các cuộc gặp gỡ, hội họp và thảo luận tương 
tác trực tuyến; và các dịch vụ máy tính cung cấp các trang web tùy biến để thể hiện những 
thông tin, tiểu sử và thông tin cá nhân do người dùng đưa lên; cung cấp dịch vụ ứng dụng 
(ASP) chuyên các phần mềm cho phép tải lên, gửi bài, trình bày, hiển thị, nhận biết, viết 
nhật ký, chia sẻ hoặc cung cấp môi trường hoặc thông tin điện tử khác qua mạng internet 
hoặc mạng liên lạc khác; cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời các phần mềm ứng dụng loại 
không tải về được dùng cho các trang rao vặt, cộng đồng ảo, mạng xã hội ảo, chia sẻ hình 
ảnh, chia sẻ hình ảnh động và truyền hình ánh.  

 

 
(210) 4-2014-01613 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Chân Trời Việt  (VN) 

14/12 Hoàng Dư Khương, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Băng ghi âm, đĩa ghi âm, băng ghi hình, đĩa ghi hình.  
 

Nhóm 41: Biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp. 
 

 
(210) 4-2014-01615 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Trần Hoàng Giang  (VN) 

Số 227 Khâm Thiên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo thợ cắt tóc; dịch vụ đào tạo thợ chăm sóc tóc.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ căt tóc; dịch vụ chăm sóc tóc. 
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(210) 4-2014-01616 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hạnh Nguyên Vina  (VN) 

Thôn Phú Hiệp 2, xã Hòa Hiệp Trung, 
huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y thuỷ sản. 
 

(210) 4-2014-01618 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Thủy 

Sản Đắc Lộc   (VN) 

Số 35 Nguyễn Đình Chiểu, phường 7, 
thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

 

(511)   Nhóm 44: Nuôi trồng thủy sản.  
 

 
(210) 4-2014-01619 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Sản Xuất và Thương Mại 

Hoàng Long Vina   (VN) 

Lô B3 - B4 khu công nghiệp Hòa Hiệp, 
huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-01620 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24; 26.4.9 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên INTCON   (VN) 

Số 25 Lưu Quý Kỳ, phường Hòa Cường 
Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình công nghiệp và công trình dân dụng: công trình giao 
thông, thủy lợi, thủy điện, công trình điện có cấp điện 35KV; công trình cấp thoát nước và 
trang trí nội thất; các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp; lắp đặt hệ thống 
cơ - điện - lạnh, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị công nghệ; khai thác đá xây dựng, 
cát, sỏi.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kỹ thuật xây dựng; lập dự án các công trình công nghiệp, giao 
thông, thủy lợi.  
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(210) 4-2014-01621 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.10; 3.7.16 
(591) Đen, xanh lá cây. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Lý Nam Dương (LND CO., LTD)  

(VN) 

Số 283 Tôn Đức Thắng, tổ 56, phường 
Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố 
Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; công cụ nông nghiệp (trừ dụng cụ thao tác thủ công); phụ 
tùng máy nông nghiệp: bơm, kim phun, ti bơm; má phanh không dùng cho xe cộ, xéc 
măng phanh không dùng cho xe cộ.  

 
Nhóm 12: Phụ tùng xe máy, xe ô tô: xích, vành, nan hoa; má phanh, xéc măng phanh xe, 
vòng găng phanh xe; moay- ¬ cho xe.  

 

 
(210) 4-2014-01622 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 1.3.1 
(591) Đen, đỏ. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Lý Nam Dương (LND CO., LTD)  

(VN) 

Số 283 Tôn Đức Thắng, tổ 56, phường 
Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố 
Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; công cụ nông nghiệp (trừ dụng cụ thao tác thủ công); phụ 
tùng máy nông nghiệp: bơm, kim phun, ti bơm; má phanh không dùng cho xe cộ, xéc 
măng phanh không dùng cho xe cộ.  

 

Nhóm 12: Phụ tùng xe máy, xe ô tô: xích, vành, nan hoa; má phanh, xéc măng phanh xe, 
vòng găng phanh xe; moay- ¬ cho xe.  

 

 
(210) 4-2014-01623 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.13.25 
(591) Đen, đỏ, xanh đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Lý Nam Dương (LND CO., LTD)  

(VN) 

Số 283 Tôn Đức Thắng, tổ 56, phường 
Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố 
Đà Nẵng 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
1047 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; công cụ nông nghiệp (trừ dụng cụ thao tác thủ công); phụ 
tùng máy nông nghiệp: bơm, kim phun, ti bơm; má phanh không dùng cho xe cộ, xéc 
măng phanh không dùng cho xe cộ.   

 

 
(210) 4-2014-01625 (220) 21.01.2014

  (441) 25.03.2014
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.13.25
(591) Cam, trắng.
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại - kỹ thuật Phúc 

Thông  (VN) 

D3, khu nhà Thương Mại, số 319 đường 
Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính, lắp đặt và sửa chữa điện thoại, 

lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm, lắp đặt và sửa chữa camera.  
 

 
(210) 4-2014-01626 (220) 21.01.2014

  (441) 25.03.2014
(540) 

  

(531) 26.1.1
(591) Đỏ, xanh đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH SIMBA ECO  (VN) 

Số 20 Tâm Tâm Xã, khu phố 4, phường 
Linh Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy chế biến thực phẩm chạy bằng điện cụ thể như: máy làm phở, máy làm 

bánh ướt, máy làm bún, máy làm bánh hỏi, máy làm sợi mì.  
 

 
(210) 4-2014-01627 (220) 21.01.2014

  (441) 25.03.2014
(540) 

  

(731) ORACLE INTERNATIONAL 
CORPORATION   (US) 
500 Oracle Parkway, Redwood City, 
California, 94065 U.S.A.  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo sơ mi; áo vét (quần áo); mũ; giày.  
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(210) 4-2014-01628 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 24.9.1; 3.9.1 
(591) Vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất Cát Vương  

(VN) 

Tổ dân phố Lục Độ, thị trấn Cát Hải, 
huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
 

 
(210) 4-2014-01630 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

và phát triển Hà An  (VN) 

Số 9 phố Phạm Sư Mạnh, phường Tràng 
Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán rượu, bia, thuốc lá, thực phẩm.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện, nhà hàng ăn 
uống, quán ăn, quán rượu nhỏ, quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2014-01632 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.5.1; A26.5.24; 4.1.3 
(731) MONTES S.A.   (CL) 

Av. Del Valle No. 945, Of. 2611, Ciudad 
Empresarial, Huechuraba, Santiago, 
Chile  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang. 
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(210) 4-2014-01633 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 
(531) 3.7.6 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Nhật Thành   (VN) 

36 đường 3643B Phạm Thế Hiển, phường 
7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 08: Bình xịt thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay).  
 

 
(210) 4-2014-01634 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Trắng, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH thực phẩm 

thương mại Đại Phát  (VN) 

Số 32, đường số 6, khu công nghiệp Sóng 
Thần II, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh mặn; bánh mì; bánh nướng; bánh trung thu; kẹo. 
 

 
(210) 4-2014-01635 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A26.1.24 
(731) Công ty TNHH Thanh Huyền  

(VN) 

Số nhà 25A, ngõ 84 Lĩnh Nam, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 25: áo, quần, tất, mũ, thắt lưng (trang phục), giày. 
 

 
(210) 4-2014-01636 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) ALTICOR INC.   (US) 
7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 
49355, U.S.A. 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ đánh giá phong cách sống trong sự kết hợp với quản lý cân nặng, dinh 
dưỡng và rèn luyện cơ thể. 
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(210) 4-2014-01637 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) SOUTHERN CROSS BIOCHEMICAL 
(THAILAND) CO., LTD.  (TH) 
160 Soi Amornpannakorn, Suan Siam 
Road, Kannayao, Bangkok 10230, 
Thailand 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm sinh học được dùng như chất bổ sung ăn kiêng cho động vật.  
 

 
(210) 4-2014-01638 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) SOUTHERN CROSS BIOCHEMICAL 
(THAILAND) CO., LTD.   (TH) 
160 Soi Amornpannakorn, Suan Siam 
Road, Kannayao, Bangkok 10230, 
Thailand  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học dùng để xử lý hệ thống nước thải. 
 

 
(210) 4-2014-01639 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) SOUTHERN CROSS BIOCHEMICAL 
(THAILAND) CO., LTD.   (TH) 
160 Soi Amornpannakorn, Suan Siam 
Road, Kannayao, Bangkok 10230, 
Thailand  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng để diệt ấu trùng muỗi (thuốc trừ sâu và chất trừ động 
vật có hại). 

 

 
(210) 4-2014-01641 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; A26.4.24 
(731) Công ty cổ phần du lịch quốc 

tế Kim Túc  (VN) 

Số 7 Ngõ Gạch, phường Hàng Buồm, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2014-01642 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 1.13.1 

(731) Công ty TNHH Global 

Nutrition Việt Nam  (VN) 

Lầu 6, tòa nhà Minh Tinh, 115-115A Võ 

Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố 

Hồ Chí Minh  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: nguyên liệu, thuốc thú y, chất dinh dưỡng, chất phụ 

gia dùng trong thức ăn cho: gia cầm, gia súc, thủy sản, vật nuôi; nguyên liệu, chất dinh 
dưỡng, chất phụ gia dùng trong thực phẩm cho người.  

 

 
(210) 4-2014-01643 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  

(731) Công ty TNHH Global 

Nutrition Việt Nam  (VN) 

Lầu 6, tòa nhà Minh Tinh, 115-115A Võ 

Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố 

Hồ Chí Minh  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: nguyên liệu, thuốc thú y, chất dinh dưỡng, chất phụ 

gia dùng trong thức ăn cho: gia cầm, gia súc, thủy sản, vật nuôi; nguyên liệu, chất dinh 
dưỡng, chất phụ gia dùng trong thực phẩm cho người.  

 

 
(210) 4-2014-01644 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  

(731) Công ty TNHH Global 

Nutrition Việt Nam  (VN) 

Lầu 6, tòa nhà Minh Tinh, 115-115A Võ 

Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố 

Hồ Chí Minh  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: nguyên liệu, thuốc thú y, chất dinh dưỡng, chất phụ 

gia dùng trong thức ăn cho: gia cầm, gia súc, thủy sản, vật nuôi; nguyên liệu, chất dinh 
dưỡng, chất phụ gia dùng trong thực phẩm cho người.  
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(210) 4-2014-01645 (220) 21.01.2014

  (441) 25.03.2014
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Global 

Nutrition Việt Nam   (VN) 

Lầu 6, tòa nhà Minh Tinh, 115-115A Võ 
Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: nguyên liệu, thuốc thú y, chất dinh dưỡng, chất phụ 

gia dùng trong thức ăn cho: gia cầm, gia súc, thủy sản, vật nuôi; nguyên liệu, chất dinh 
dưỡng, chất phụ gia dùng trong thực phẩm cho người.  

 

 
(210) 4-2014-01646 (220) 21.01.2014

  (441) 25.03.2014
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Global 

Nutrition Việt Nam   (VN) 

Lầu 6, tòa nhà Minh Tinh, 115-115A Võ 
Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: nguyên liệu, thuốc thú y, chất dinh dưỡng, chất phụ 

gia dùng trong thức ăn cho: gia cầm, gia súc, thủy sản, vật nuôi; nguyên liệu, chất dinh 
dưỡng, chất phụ gia dùng trong thực phẩm cho người.  

 

 
(210) 4-2014-01647 (220) 21.01.2014

  (441) 25.03.2014
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Global 

Nutrition Việt Nam   (VN) 

Lầu 6, tòa nhà Minh Tinh, 115-115A Võ 
Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: nguyên liệu, thuốc thú y, chất dinh dưỡng, chất phụ 

gia dùng trong thức ăn cho: gia cầm, gia súc, thủy sản, vật nuôi; nguyên liệu, chất dinh 
dưỡng, chất phụ gia dùng trong thực phẩm cho người.  
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(210) 4-2014-01648 (220) 21.01.2014

  (441) 25.03.2014
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Global 

Nutrition Việt Nam  (VN) 

Lầu 6, tòa nhà Minh Tinh, 115-115A Võ 
Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: nguyên liệu, thuốc thú y, chất dinh dưỡng, chất phụ 

gia dùng trong thức ăn cho: gia cầm, gia súc, thủy sản, vật nuôi; nguyên liệu, chất dinh 
dưỡng, chất phụ gia dùng trong thực phẩm cho người.  

 

 
(210) 4-2014-01649 (220) 21.01.2014

  (441) 25.03.2014
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Global 

Nutrition Việt Nam   (VN) 

Lầu 6, tòa nhà Minh Tinh, 115-115A Võ 
Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: nguyên liệu, thuốc thú y, chất dinh dưỡng, chất phụ 

gia dùng trong thức ăn cho: gia cầm, gia súc, thủy sản, vật nuôi; nguyên liệu, chất dinh 
dưỡng, chất phụ gia dùng trong thực phẩm cho người.  

 

 
(210) 4-2014-01650 (220) 21.01.2014

  (441) 25.03.2014
(540) 

  

(731) Công ty TNHH GLOBAL 

NUTRITION Việt Nam   (VN) 

Lầu 6, tòa nhà Minh Tinh, 115-115A Võ 
Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: nguyên liệu, thuốc thú y, chất dinh dưỡng, chất phụ 

gia dùng trong thức ăn cho; gia cầm, gia súc, thủy sản, vật nuôi; nguyên liệu, chất dinh 
dưỡng, chất phụ gia dùng trong thực phẩm cho người.  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 
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(210) 4-2014-01651 (220) 21.01.2014

  (441) 25.03.2014
(540) 

  

(731) Công ty TNHH GLOBAL 

NUTRITION Việt Nam   (VN) 

Lầu 6, tòa nhà Minh Tinh, 115-115A Võ 
Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: nguyên liệu, thuốc thú y, chất dinh dưỡng, chất phụ 

gia dùng trong thức ăn cho; gia cầm, gia súc, thủy sản, vật nuôi; nguyên liệu, chất dinh 
dưỡng, chất phụ gia dùng trong thực phẩm cho người.  

 

 
(210) 4-2014-01652 (220) 21.01.2014

  (441) 25.03.2014
(540) 

  

(731) Công ty TNHH GLOBAL 

NUTRITION Việt Nam  (VN) 

Lầu 6, tòa nhà Minh Tinh, 115-115A Võ 
Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: nguyên liệu, thuốc thú y, chất dinh dưỡng, chất phụ 

gia dùng trong thức ăn cho; gia cầm, gia súc, thủy sản, vật nuôi; nguyên liệu, chất dinh 
dưỡng, chất phụ gia dùng trong thực phẩm cho người.  

 

 
(210) 4-2014-01653 (220) 21.01.2014

  (441) 25.03.2014
(540) 

  

(731) Công ty TNHH GLOBAL 

NUTRITION Việt Nam   (VN) 

Lầu 6, tòa nhà Minh Tinh, 115-115A Võ 
Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: nguyên liệu, thuốc thú y, chất dinh dưỡng, chất phụ 

gia dùng trong thức ăn cho; gia cầm, gia súc, thủy sản, vật nuôi; nguyên liệu, chất dinh 
dưỡng, chất phụ gia dùng trong thực phẩm cho người.  
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(210) 4-2014-01654 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH GLOBAL 

NUTRITION Việt Nam   (VN) 

Lầu 6, tòa nhà Minh Tinh, 115-115A Võ 
Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: nguyên liệu, thuốc thú y, chất dinh dưỡng, chất phụ 

gia dùng trong thức ăn cho; gia cầm, gia súc, thủy sản, vật nuôi; nguyên liệu, chất dinh 
dưỡng, chất phụ gia dùng trong thực phẩm cho người.  

 

 
(210) 4-2014-01655 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) THONG FOOK CORPORATION SDN. 
BHD.  (MY) 
A-2-2, No.1 Persiaran Greentown 2, 
Greentown Business Centre, 30450 Ipoh, 
Perak, Malaysia 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời; 

cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt chỗ trước nơi lưu 
trú tạm thời; dịch vụ quầy rượu; đặt chỗ trọ; nhà trọ; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục 
vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; đặt chỗ khách sạn; cho thuê 
ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; cho thuê phòng họp; cho thuê chỗ ở tạm 
thời; cho thuê lều trại; đặt chỗ trước (chỗ ở tạm thời); dịch vụ tiền sảnh khách sạn; nhà 
hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ; nhà nghỉ du lịch; tất cả đều 
thuộc nhóm 43. 

 

 
(210) 4-2014-01657 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 1.17.11; 26.4.3; A26.11.8 
(591) Xanh nước biển, trắng, ghi, đỏ, xanh lá 

mạ, vàng. 
(731) Công ty TNHH dịch thuật - 

thương mại và du lịch Tre 

Việt   (VN) 

Số 14, tổ 11, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải; du lịch. 
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(210) 4-2014-01658 (220) 21.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 2.5.2; 26.1.2; 3.7.17; A3.7.24; A5.13.8; 

26.4.1 
(591) Hồng sẫm, da cam, xanh sẫm, tím, vàng, 

nâu nhạt, xanh lá cây, xanh cô ban, đỏ, 
đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EU    (VN) 

Số 1, ngách 1/10, ngõ 1, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-01659 (220) 21.01.2014 

 

 

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 2.5.2; 3.7.17; A3.7.24; 26.1.2 

(591) Hồng sẫm, hồng, xanh sẫm, xanh cô ban, 
vàng, nâu nhạt, ghi, đỏ, đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EU    (VN) 

Số 1, ngách 1/10, ngõ 1, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-01660 (220) 21.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 26.4.1; 26.1.2; 3.7.17; A3.7.24 

(591) Xanh dương sẫm, đỏ, xanh lá cây, vàng, 
da cam, hồng, sẫm, hồng, xanh cô ban, 
tím, đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EU    (VN) 

Số 1, ngách 1/10, ngõ 1, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-01661 (220) 21.01.2014

  (441) 25.03.2014

(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.1.2; 3.7.17; A3.7.24 

(591) Xanh dương sẫm, vàng, xanh lá cây, 

xanh cô ban, nâu nhạt, đỏ, tím, tím nhạt, 

đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EU   (VN) 

Số 1, ngách 1/10, ngõ 1, phố Thúy Lĩnh, 

phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-01662 (220) 21.01.2014

  (441) 25.03.2014

(540) 

  

(531) 26.4.1; 2.5.2; 3.7.17; A1.1.10 

(591) Vàng, xanh dương sẫm, xanh lá cây, 

xanh côban, nâu nhạt, đỏ, đỏ nhạt, đen, 

trắng. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EU   (VN) 

Số 1, ngách 1/10, ngõ 1, phố Thúy Lĩnh, 

phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-01663 (220) 21.01.2014 

 

 

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 2.5.2; 5.7.8; 3.7.17; A3.7.24 

(591) Vàng, xanh lá cây, xanh côban, nâu nhạt, 
đỏ, xanh sẫm, hồng nhạt, đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EU    (VN) 

Số 1, ngách 1/10, ngõ 1, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-01664 (220) 21.01.2014 

 

 

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 26.4.1; 26.1.2; 3.7.17; A3.7.24 

(591) Vàng, xanh dương sẫm, da cam, xanh lá 
cây, xanh côban, nâu nhạt, đỏ, hồng 
nhạt, đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EU    (VN) 

Số 1, ngách 1/10, ngõ 1, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-01665 (220) 21.01.2014 

 

 

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 26.4.1; 26.1.2; 3.7.17; A3.7.24 

(591) Da cam, xanh cốm, vàng, xanh lá cây, 
xanh côban, nâu nhạt, đỏ, xanh dương 
sẫm, hồng sẫm, đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EU    (VN) 

Số 1, ngách 1/10, ngõ 1, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-01666 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AGIMEXPHARM   (VN) 

Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-01667 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

3/2   (VN) 

10 Công trường Quốc tế, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tể, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-01668 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn   (VN) 

Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-01669 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) ECMI TRADE FAIRS S.E.A SDN BHD  
(MY) 
23-6, Subang Business Centre, Jalan USJ 
9/5Q, 47260 Subang Jaya, Selangor, 
Malaysia 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 35: Sắp xếp triển lãm cho mục đích quảng cáo; sắp xếp triển lãm cho mục đích 
kinh doanh; sắp xếp triển lãm cho mục đích thương mại; sắp xếp triển lãm cho mục đích 
kinh doanh buôn bán; tiến hành triển lãm cho mục đích quảng cáo; tiến hành triển lãm 
cho mục đích kinh doanh; tiến hành triển lãm cho mục đích thương mại; tiến hành triển 
lãm cho mục đích kinh doanh buôn bán; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; dịch vụ quản lý sự kiện (tổ chức triển lãm hoặc hội chợ thương mại cho mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo).  

 

 
(210) 4-2014-01681 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại - sản xuất Thái Kim Long  

(VN) 

1039 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn trang trí. 
 

 
(210) 4-2014-01683 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Nam Cường Hà Nội   (VN) 

Lô 24, đường Đông A, khu đô thị mới 
Hòa Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh 
Nam Định 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán, cho thuê nhà; quản lý tòa nhà (dịch vụ bất động sản); cho thuê căn 
hộ; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; khai thác nước khoáng.  
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Nhóm 43: Kinh doanh khách sạn; nhà hàng ăn uống.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc vườn hoa cây cảnh.  
 

 
(210) 4-2014-01687 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Chế biến 

Kinh doanh Lương thực Thực 

phẩm Hà Nội  (VN) 

67A Trương Định, phường Trương Định, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống); nước giải khát có ga và không 

có ga; nước ép hoa quả không chứa cồn; đồ uống không chứa cồn được bổ sung vitamin 
và khoáng chất không dùng cho mục đích y tế; xi rô dùng để pha chế đồ uống; bia.  

 
Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống hoa quả có cồn.  

 

(210) 4-2014-01688 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Hỷ Phát   (VN) 

766/7 Lạc Long Quân, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước. 
 

 
(210) 4-2014-01689 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

thương mại - dịch vụ Phúc 

Vân An   (VN) 

6D khu phố 2, phường 8, thành phố Bến 
Tre, tỉnh Bến Tre  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2014-01700 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(591) Xanh lam, trắng. 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the 
Netherlands  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế 

phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt), chất làm mềm vải (dùng để 
giặt), chế phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm tẩy vết bẩn; chế phẩm khử mùi và làm mới 
dùng cho quần áo và vải; xà phòng; xà phòng làm chuội bóng vải; chế phẩm dùng để giặt 
quần áo và giặt vải bằng tay; hồ bột dùng để hồ vải khi giặt; chế phẩm để làm sạch, chế 
phẩm để làm bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm để mài.  

 

 
(210) 4-2014-01701 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lam, xanh dương, xanh lá cây, 

trắng. 
(731) Unilever N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the 
Netherlands   

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế 

phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt), chất làm mềm vải (dùng để 
giặt), chế phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm tẩy vết bẩn; chế phẩm khử mùi và làm mới 
dùng cho quần áo và vải; xà phòng; xà phòng làm chuội bóng vải; chế phẩm dùng để giặt 
quần áo và giặt vải bằng tay; hồ bột dùng để hồ vải khi giặt; chế phẩm để làm sạch, chế 
phẩm để làm bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm để mài. 

 

 
(210) 4-2014-01702 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô  (VN) 

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn, kẹo, mứt kẹo; chè (trà), cà phê, bột ngũ cốc.  
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(210) 4-2014-01703 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô  (VN) 

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn, kẹo, mứt kẹo; chè (trà), cà phê, bột ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2014-01704 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt Phúc   (VN) 

155A Trần Hưng Đạo, phường An Phú, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-01705 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt Phúc    (VN) 

155A Trần Hưng Đạo, phường An Phú, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ   

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-01720 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Khôi 

Phát  (VN) 

298/3 Tân Hòa Đông, khu phố 12, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; nước hoa; kem (mỹ phẩm) bôi da; sữa rửa mặt; sữa 
tắm; kem và bột tắm trắng. 
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(210) 4-2014-01721 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Khôi 

Phát   (VN) 

298/3 Tân Hòa Đông, khu phố 12, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; nước hoa; kem (mỹ phẩm) bôi da; sữa rửa mặt; sữa 

tắm; kem và bột tắm trắng. 
 

 
(210) 4-2014-01722 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất hóa 

mỹ phẩm Vĩnh An   (VN) 

5 Nguyễn Quí Yêm, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; nước hoa; kem (mỹ phẩm) bôi da; sữa rửa mặt; sữa 

tắm; kem và bột tắm trắng. 
 

 
(210) 4-2014-01723 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất và thương mại mỹ 

phẩm Anh Vy   (VN) 

216/2 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; sữa tắm; kem (mỹ phẩm) tắm trắng da; kem (mỹ 

phẩm) chống nhăn da; kem (mỹ phẩm) rửa mặt; dầu gội đầu. 
 

 
(210) 4-2014-01724 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 5.5.1; A5.5.21; 2.9.14; A2.9.15 
(731) Công ty TNHH phẫu thuật 

thẩm mỹ Duy Thiện  (VN) 

226 Phan Văn Hân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Bao gồm những dịch vụ săn sóc sức khỏe và sắc đẹp. 
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(210) 4-2014-01725 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Rosaka  (VN) 

¤ B02, lô D13, khu đô thị mới Nghĩa 
Đô, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ Karaoke; cung cấp dịch vụ hát Karaoke. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ 
quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; 
nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ du lịch. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho người, dịch vụ mát-xa. 
 

 
(210) 4-2014-01726 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần y dược 3T  

(VN) 

Số 74 Yên Lạc, phường Vĩnh Tuy, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc. 
 

 
(210) 4-2014-01727 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.8 
(731) Công ty cổ phần đầu tư công 

nghệ Ngôi Sao Châu á  (VN) 

Tầng 3, tòa nhà trung tâm thương mại 
Interserco, số 17, đường Phạm Hùng, xã 
Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt thông gió. 
 

Nhóm 35: Mua bán quạt thông gió. 
 

 
(210) 4-2014-01728 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ thẫm, trắng. 
(731) Lưu Thị Bình Dân  (VN) 

51 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản, cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 
bất động; định giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản. 

 

 
(210) 4-2014-01729 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) MEDOCHEMIE LIMITED (CY)  (CY) 

1-10, Constantinoupoleos Str., 3011 
Limassol, Cyprus  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-01730 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) MEDOCHEMIE LIMITED (CY)  (CY) 
1-10, Constantinoupoleos Str., 3011 
Limassol, Cyprus  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-01731 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) MEDOCHEMIE LIMITED (CY)  (CY) 
1-10, Constantinoupoleos Str., 3011 
Limassol, Cyprus  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-01732 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) MEDOCHEMIE LIMITED (CY)  (CY) 
1-10, Constantinoupoleos Str., 3011 
Limassol, Cyprus  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-01733 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) MEDOCHEMIE LIMITED (CY)  (CY) 
1-10, Constantinoupoleos Str., 3011 
Limassol, Cyprus  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-01734 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) MEDOCHEMIE LIMITED (CY)  (CY) 
1-10, Constantinoupoleos Str., 3011 
Limassol, Cyprus  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-01735 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) MEDOCHEMIE LIMITED (CY)  (CY) 
1-10, Constantinoupoleos Str., 3011 
Limassol, Cyprus  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-01736 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.21; 6.1.2 
(591) Trắng, nâu. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư SDS 

Việt Nam  (VN) 

618/A3 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nhang thơm các loại. 
 

 
(210) 4-2014-01738 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) MEDIPHARMCO USA INC.  (US) 
39 Hayward St. Unit 8, Braintree, MA 
02184, USA 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 
 

(210) 4-2014-01739 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Việt 

Lâm  (VN) 

Tổ 16, Lâm Du, phường Bồ Đề, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-01740 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Việt 

Lâm   (VN) 

Tổ 16, Lâm Du, phường Bồ Đề, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-01741 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Việt 

Lâm   (VN) 

Tổ 16, Lâm Du, phường Bồ Đề, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-01742 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Việt 

Lâm   (VN) 

Tổ 16, Lâm Du, phường Bồ Đề, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-01743 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Việt 

Lâm   (VN) 

Tổ 16, Lâm Du, phường Bồ Đề, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2014-01744 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.16; A3.7.24 
(591) Cam, đen, trắng. 
(731) Trường Đại học Mỹ thuật 

thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

5 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo về lĩnh vực mỹ thuật.  

 

 
(210) 4-2014-01751 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) AKZO NOBEL COATINGS 
INTERNATIONAL B.V.   (NL) 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, The 
Netherlands  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; véc ni; chất để pha loãng, chất tạo màu, tất cả là phụ gia cho 

thuốc màu, véc ni hoặc sơn; chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ; chất nhuộm màu dùng 
cho gỗ. 

 

 
(210) 4-2014-01752 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Huỳnh Quốc Tuấn  (VN) 

20 đường số 20, khu phố 5, phường Linh 
Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem tắm trắng, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm (mỹ 

phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da. 
 

 
(210) 4-2014-01753 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

hóa mỹ phẩm Duy Quang   (VN)

197 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem ngừa mụn nám da; kem tắm trắng da, kem chống nhăn da; 

kem rửa mặt; kem ngừa tàn nhang (tất cả là mỹ phẩm).  
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(210) 4-2014-01754 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại Thái 

Khải Hoàn   (VN) 

210/98 Nguyễn Văn Luông, phường 11, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa rửa mặt; kem bột tắm trắng da (mỹ phẩm); sữa 
tắm (mỹ phẩm); phấn trang điểm; son.  

 

 
(210) 4-2014-01755 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  

(731) Lê Quang Thắng  (VN) 

Số 8, ngõ 10, đường Nguyễn Trãi, 
phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch. 

 

 
(210) 4-2014-01756 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  

(731) VASANT SALIAN  (PH) 
#10A Montmarte St. Merville Subd. 

Paranaque City, Philippines 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  
 

 
(210) 4-2014-01757 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

  
(731) VASANT SALIAN   (PH) 

#10A Montmarte St. Merville Subd. 

Paranaque City, Philippines 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  
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(210) 4-2014-01758 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  

(731) VASANT SALIAN    (PH) 

#10A Montmarte St. Merville Subd. 
Paranaque City, Philippines   

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  
 

 
(210) 4-2014-01759 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

  
(731) VASANT SALIAN    (PH) 

#10A Montmarte St. Merville Subd. 

Paranaque City, Philippines  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  

 

 
(210) 4-2014-01761 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.14 

(591) Xanh lam, trắng, cam. 

(731) Công ty TNHH Tân Nhật Minh  

(VN) 

Đội 9, xã Hải Xuân, thành phố Móng 
Cái, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quạt điện, máy sản xuất cửa nhựa, máy sản xuất cửa nhôm. 
 

 
(210) 4-2014-01762 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

  
(591) Xanh dương. 

(731) Công ty TNHH thương mại Việt 

Nam - Thái Bình Dương   (VN) 

Số 7/299, đường Cầu Giấy, phường Dịch 

Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Phụ gia bê tông (không phải hóa chất).  
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(210) 4-2014-01763 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 1.15.23 
(591) Xanh dương, vàng. 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

thông tin Đông Nam á  (VN) 

Phòng 112, tầng 11, tòa nhà Viglacera, 
xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; tư vấn nghiệp vụ thương mại. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp diễn đàn trực tuyến để trao đổi thông tin theo chủ đề.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
 

Nhóm 45: Tư vấn pháp lý. 
 
 

(210) 4-2014-01764 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24; 3.7.17 
(591) Đen, trắng, xanh lá mạ. 
(731) Ngô Đức Phương  (VN) 

Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: giấy, các tông, khăn giấy, giấy vệ sinh.  
 
 

(210) 4-2014-01768 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Ngô Đức Phương   (VN) 

Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: giấy, các tông, khăn giấy, giấy vệ sinh.  
 
 

(210) 4-2014-01769 (220) 22.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 4.3.20; 4.3.3; 4.3.9; 3.11.11; 4.3.25 

(731) Tạ Thị Thuỷ Oanh  (VN) 

86 Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
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(210) 4-2014-01770 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Hồ Hoàng Oanh  (VN) 

Số 116 Cầu Xéo, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-01771 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 

Cường Hằng   (VN) 

Số 2B, ngách 123/2, phố Khương 
Thượng, phường Khương Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; kính mắt. 
 

Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất: bàn, ghế, tủ, kệ, giường, giá đỡ.  
 

Nhóm 35: Mua bán: mũ bảo hiểm, kính mắt.  
 

 
(210) 4-2014-01772 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 24.9.1 
(591) Vàng gold, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ YMY&CO  (VN) 

171 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng tiêu dùng (quần áo thời trang, hàng may mặc, giày dép, hàng da 
và giả da). 

 

Nhóm 39: Đóng gói và lưu giữ hàng hóa. 
 

(210) 4-2014-01773 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Trịnh Duy Hưng  (VN) 

36 phố Hàng Thiếc, phường Hàng Gai, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 01: Hoá chất để lọc [chế phẩm hóa học]; vật liệu lọc [chất khoáng/chất vô cơ]; vật 
liệu lọc [nhựa dạng thô/chưa xử lý]; vật liệu lọc [nguồn gốc thực vật]. 

 

 
(210) 4-2014-01774 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.4.13; A3.4.2; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, cam, cam nhạt, nâu nhạt, đỏ, 

vàng. 
(731) Công ty TNHH BEEFSTEAK ONLY  

(VN) 

71/1/45 đường 30/4, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán giải khát; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 

hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2014-01775 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 5.5.16; A5.5.21; A5.5.20; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh lá, hồng, trắng. 
(731) Trần Lệ Nguyệt  (VN) 

59 Trần Chánh Chiếu, phường 14, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 29: Các thực phẩm chay làm từ rau, củ, quả: thịt dê chay, nấm hầu thủ, sủi cảo 

chay, barbecue chay, xá xíu chay, sườn chua chay. 
 

Nhóm 35: Mua bán các thực phẩm chay làm từ rau, củ, quả: thịt dê chay, nấm hầu thủ, sủi 
cảo chay, barbecue chay, xá xíu chay, há cảo chay, sườn non chay, chà bông chay, cá cơm 
chay, tóp mỡ chay, dưa món chay, lạp xưởng chay, xúc - xích chay, bò viên chay, càng 
cua chay, thịt gà chay, cá viên chay, cá thu chay, cá ngừ chay.  

 

 
(210) 4-2014-01776 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Đoàn Văn Soát   (VN) 

Thôn Miễu Lãng, xã Đồng Lạc, huyện 
Nam Sách, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 11: Vòi nước, vòi hoa sen, chậu rửa (bộ phận của thiết bị vệ sinh). 
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(210) 4-2014-01777 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

(531) 24.9.1; 24.13.1 

(591) Đen, vàng. 

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư thương mại Vương Hoàng  

(VN) 

35C đường 3/2, phường 11, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 

LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 36: Tư vấn đầu tư chứng khoán; dịch vụ tư vấn đầu tư, dịch vụ môi giới bất động 

sản; dịch vụ tư vấn đầu tư tài chính; dịch vụ tư vấn bất động sản.  
 

 
(210) 4-2014-01778 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.2 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Công ty TNHH vận tải Thảo 

Hồng  (VN) 

125 A, Võ Thị Sáu, thị trấn Long Điền, 

huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa -  Vũng 

Tàu  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 

LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 39: Du lịch lữ hành, dịch vụ vận tải hàng hóa, dịch vụ vận chuyển hành khách, dịch 

vụ vận chuyển hành khách bằng taxi, đại lý bán vé máy bay, tàu thủy, tàu hỏa. 
 

 
(210) 4-2014-01779 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.5 

(731) Trần Đức Thắng  (VN) 

Xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, 

tỉnh Cà Mau. 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Con giống thủy sản.  
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(210) 4-2014-01781 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ HK Việt Nam   (VN) 

27B/9 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: hải sản chế biến, cá, mực, tôm, cua, ốc, gạo, bún 
khô, mì, miến, gia vị, hủ tiếu. 

 
 

(210) 4-2014-01783 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.22; 25.7.25 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng.
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Nệm Việt  (VN) 

23 đường số 85, phường Tân Quy, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Nệm các loại. 
 

 
(210) 4-2014-01784 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.16; A5.5.20; 25.7.25 
(591) Xanh lá cây, hồng, vàng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Nệm Việt  (VN) 

23 đường số 85, phường Tân Quy, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 20: Nệm các loại. 
 
 

(210) 4-2014-01787 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 25.7.25; A5.5.22 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng.
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Nệm Việt   (VN) 

23 đường số 85, phường Tân Quy, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 20: Nệm các loại. 
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(210) 4-2014-01790 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 5.5.16; A5.5.20; 25.1.25; 6.1.2 
(591) Xanh, hồng, vàng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Nệm Việt  (VN) 

23 đường số 85, phường Tân Quy, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Nệm. 
 

 
(210) 4-2014-01791 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.13.1; 26.2.7; 26.13.25 
(591) Hồng phấn, xanh côban, vàng, xanh lá 

cây, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-01792 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.2.7; 26.4.9; 26.13.25 
(591) Hồng phấn, xanh côban, vàng, xanh lá 

cây, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-01793 (220) 22.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 26.4.2; 26.2.7; 26.4.9; 26.13.1 

(591) Hồng phấn, xanh côban, vàng, xanh lá 
cây, xanh da trời, hồng sẫm, đen, trắng. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-01794 (220) 22.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 26.4.2; 26.2.7; 26.13.1; 26.4.9 

(591) Hồng phấn, xanh côban, vàng, xanh lá 
cây, xanh sẫm, hồng sẫm, đen, trắng. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-01795 (220) 22.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 26.4.2; 26.2.7; 26.4.9; 26.13.1 

(591) Hồng phấn, đỏ, da cam, xanh côban, 
vàng, xanh lá cây, đen, trắng. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-01796 (220) 22.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 26.4.2; 26.4.9; 26.13.1; 26.2.7 

(591) Hồng phấn, tím, hồng sẫm, xanh cô ban, 
vàng, xanh lá cây, đen, trắng. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-01797 (220) 22.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 26.4.2; 26.4.9; 26.13.1; 26.2.7 

(591) Hồng phấn, xanh côban, vàng, xanh lá 
cây, đen, trắng. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-01798 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt - Pháp   (VN) 

11B phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-01799 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương   (VN) 

Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-01800 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm-dược liệu OPODIS  

(VN) 

Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-01801 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A3.11.2; 26.1.2 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm Nam 

Thiên Bảo   (VN) 

19 đường 30, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-01803 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.9; 1.5.1; A15.9.11; 16.1.4 
(591) Da cam, đỏ, xanh nước biển, xanh lam, 

trắng, đen. 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị nhận tín hiệu máy thu hình; điện thoại di động; máy ghi hình kỹ thuật 
số; thiết bị chạy chương trình truyền thông cầm tay; máy tính cầm tay; tai nghe không dây 
cho điện thoại di động, điện thoại thông minh và máy tính bảng; pin có thể sạc nhiều lần; 
thiết bị sạc pin; bao da dùng cho điện thoại di động, điện thoại thông minh và máy tính 
bảng; bao lật cho điện thoại di động, điện thoại thông minh và máy tính bảng; máy tính 
bảng; bộ điện tử âm thanh cụ thể là hệ thống âm thanh vòm; bộ thu tín hiệu kỹ thuật số 
dùng với máy thu hình và các thiết bị tương tự khác; thiết bị chạy DVD; màn hình hiển thị 
đèn đi ốt phát quang [đèn Led]; màn hình máy tính (phần cứng máy tính); kính xem 
không gian ba chiều (3D); máy tính; máy in dùng cho máy tính; chíp bán dẫn (bộ vi xử 
lý).  

 

 
(210) 4-2014-01804 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.7; 16.1.4 
(591) Xanh da trời, đen. 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.   (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị nhận tín hiệu máy thu hình; điện thoại di động; máy ghi hình kỹ thuật 
số; thiết bị chạy chương trình truyền thông cầm tay; máy tính cầm tay; tai nghe không dây 
cho điện thoại di động, điện thoại thông minh và máy tính bảng; pin có thể sạc nhiều lần; 
thiết bị sạc pin; bao da dùng cho điện thoại di động, điện thoại thông minh và máy tính 
bảng; bao lật cho điện thoại di động, điện thoại thông minh và máy tính bảng; máy tính 
bảng; bộ điện tử âm thanh cụ thế là hệ thống âm thanh vòm; bộ thu tín hiệu kỹ thuật số 
dùng với máy thu hình và các thiết bị tương tự khác; thiết bị chạy DVD; màn hình hiển thị 
đèn đi ốt phát quang [đèn Led]; màn hình máy tính (phần cứng máy tính); kính xem 
không gian ba chiều (3D); máy tính; máy in dùng cho máy tính; chíp bán dẫn (bộ vi xử 
lý).  
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(210) 4-2014-01805 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 21.3.1; 2.1.8; A2.1.16 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, trắng, đen. 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị nhận tín hiệu máy thu hình; điện thoại di động; máy ghi hình kỹ thuật 
số; thiết bị chạy chương trình truyền thông cầm tay; máy tính cầm tay; tai nghe không dây 
cho điện thoại di động, điện thoại thông minh và máy tính bảng; pin có thể sạc nhiều lần; 
thiết bị sạc pin; bao da dùng cho điện thoại di động, điện thoại thông minh và máy tính 
bảng; bao lật cho điện thoại di động, điện thoại thông minh và máy tính bảng; máy tính 
bảng; bộ điện tử âm thanh cụ thế là hệ thống âm thanh vòm; bộ thu tín hiệu kỹ thuật số 
dùng với máy thu hình và các thiết bị tương tự khác; thiết bị chạy DVD; màn hình hiển thị 
đèn đi ốt phát quang [đèn Led]; màn hình máy tính (phần cứng máy tính); kính xem 
không gian ba chiều (3D); máy tính; máy in dùng cho máy tính; chíp bán dẫn (bộ vi xử 
lý). 

 
 

(210) 4-2014-01807 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu thương mại và dịch vụ 

Giang Duy Hậu  (VN) 

Khu 6, thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại, then ổ khóa; chìa khóa; bản lề bằng kim loại; tay nắm cửa 
bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2014-01808 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu thương mại và dịch vụ 

Giang Duy Hậu   (VN) 

Khu 6, thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại, then ổ khóa; chìa khóa; bản lề bằng kim loại; tay nắm cửa 
bằng kim loại.  
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(210) 4-2014-01809 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Trường Sơn  (VN)

B18/TT12 khu đô thị Văn Quán, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm men tiêu hóa và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-01810 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.23; 25.12.1; 26.3.1; 26.1.1; 
A5.5.20; 10.3.7 

(731) Công ty cổ phần tư vấn du 

học - đào tạo Huấn Nghệ  (VN) 

141C Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận 
Phú Nhuận,  thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức tour (chuyến) du lịch.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn du học, dịch vụ đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng quản trị, phong 
thủy, kiến thức về văn hóa phương Đông.  

 
 

(210) 4-2014-01811 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Ngô Văn Huy  (VN) 

190/24/5/1 khu phố 3, phường Tân Thới 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; vòi khoá mở nước; van điều chỉnh mực nước trong bình chứa; 
bồn tắm. 

 

 
(210) 4-2014-01813 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.8 
(591) Vàng. 
(731) Công ty Cổ phần Quốc tế 

Truyền thông  (VN) 

220A Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 38: Phát chương trình truyền hình, dịch vụ truyền hình; truyền hình cáp; phát thanh 

radio; phát chương trình truyền thanh, dịch vụ truyền thanh; phát sóng truyền thanh, 

truyền hình không dây; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; dịch vụ cung cấp phòng 

nói chuyện trên internet; thông tin liên lạc bằng máy tính; thông tin liên lạc bằng mạng 

cáp quang; thông tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ bảng thông báo điện tử 

(dịch vụ viễn thông); thư điện tử; hãng thông tấn; cung cấp dịch vụ truy cập vào cơ sở dữ 

liệu.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giới thiệu phim; dịch vụ trường quay; sản xuất phim trên băng hình, 

trên video; cho thuê phim; sản xuất, dàn dựng chương trình truyền hình và phát thanh; sản 

xuất và dàn dựng chương trình biểu diễn; dàn dựng băng hình, băng video; ghi (thu) bặng 

video, ghi băng hình; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; trình diễn các buổi biểu 

diễn trực tiếp; dịch vụ trường quay điện ảnh; giải trí trên truyền hình; lồng tiếng; cho thuê 

máy chiếu phim và phụ tùng máy chiếu phim; cho thuê băng video, băng hình; cho thuê 

phim điện ảnh; cho thuê đồ trang trí sân khấu; tổ chức biểu diễn nghệ thuật tổ chức và 

điều khiển buổi hòa nhạc; tổ chức và điều khiển hội thảo; trình diễn thời trang có mục 

đích giải trí. 
 

 
(210) 4-2014-01814 (220) 22.01.2014

  (441) 25.03.2014

(540) 

 

(531) 26.4.4

(731) YU SHEN ENTERPRISE INC.   (TW)

IF, No. 4, Lane 35, Renmei Rd., Dali 

Dist., Taichung City 412, Taiwan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 24: Tấm vải; vải sử dụng trong ngành dệt; vải dệt; vải dệt kim; vải in; vải thô để 

làm thảm hoặc để thêu.  
 

 
(210) 4-2014-01815 (220) 22.01.2014

  (441) 25.03.2014

(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.1; A26.11.12

(591) Xanh nước biển, đỏ, xanh lá cây đậm.

(731) Công ty TNHH Khôi Nguyên 

Phú Quốc  (VN) 

Tổ 8, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7, 

thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, 

tỉnh Kiên Giang  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn lưu trú; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê giải 

khát.  
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(210) 4-2014-01816 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.6; A3.7.24; A5.3.13 
(591) Đồng. 
(731) Công ty TNHH Bình Lệ Xuân 

Phú Quốc  (VN) 

Tổ 7, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7, 
thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, 
tỉnh Kiên Giang  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn lưu trú; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán café giải 
khát.  

 

 
(210) 4-2014-01817 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.5.15; 7.15.6 
(591) Xanh lam, xanh lá cây, trắng, nâu đỏ, 

vàng, ghi sáng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

xuất nhập khẩu LIGHTSTAR  

(VN) 

Số 46 Trần Bình, phường Mai Dịch, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Tấm lợp bằng kim loại, tấm lợp kim loại cách nhiệt, tấm lợp kim loại cách âm.  
 

 
(210) 4-2014-01819 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 13.1.6 
(591) Xanh đen. 
(731) Công ty TNHH hữu hạn Tràng 

An V.E.M   (VN) 

27 Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Chuông cửa điện; công tắc điện; bộ ngắt điện; ổ cắm điện; hộp cầu dao điện; tụ 
điện.  

 

Nhóm 11: Thiết bị làm nước nóng; bình lọc nước uống; đèn chiếu sáng; quạt điện; ấm đun 
điện; bếp nấu ăn. 

 

Nhóm 35: Mụa bán các sản phẩm - thiết bị chiếu sáng, mua bán các sản phẩm kim khí 
điện máy; mua bán các sản phẩm trang trí nội ngoại thất; mua bán các sản phẩm, vật tư 
nguyên liệu và thiết bị liên quan đến ngành nhựa.  
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(210) 4-2014-01820 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 7.3.11 
(731) MARRIOTT WORLDWIDE 

CORPORATION   (US) 
10400 Fernwood Road, Bethesda, 
Maryland 20817, U.S .A.  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống, quầy 
rượu và phòng chờ; cung cấp tiện nghi đa mục đích cho các cuộc họp, hội nghị, triển lãm, 
cụ thể là cung cấp thức ăn và đồ uống, cho thuê phòng/địa điểm, cho thuê ghế, bàn, khăn 
trải bàn, đồ đạc thủy tinh; cung cấp tiệc và các tiện nghi có chức năng xã hội cho những 
dịp đặc bíệt, cụ thể là cung cấp thức ăn và đồ uống, cho thuê phòng/địa điểm, cho thuê 
ghế, bàn, khăn trải bàn, đồ đạc thủy tinh; dịch vụ đặt phòng khách sạn.  

 
 

(210) 4-2014-01821 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển đào tạo EDUTOP64  

(VN) 

Tổ 10 A38, phường Long Biên, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 

(511)   Nhóm 38: Truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy tính; chuyển thư tín và hình ảnh bằng máy 
tính, thông tin về lĩnh vực viễn thông; cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ nhắn tin (vô 
tuyến, điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác).  

 

Nhóm 41: Dàn dựng chương trình phát thanh truyền hình; giáo dục; đào tạo; tổ chức cuộc 
thi hoặc hội thảo (giáo dục và giải trí); dịch vụ thư viện lưu động; xuất bản sách.  

 
 

(210) 4-2014-01822 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15; A5.3.14; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, đỏ đậm, vàng, 

xanh đen. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển đào tạo EDUTOP64  

(VN) 

Tổ 10 A38, phường Long Biên, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)
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(511)   Nhóm 38: Truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy tính; chuyển thư tín và hình ảnh bằng máy 
tính, thông tin về lĩnh vực viễn thông; cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ nhắn tin (vô 
tuyến, điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác).    

 

Nhóm 41: Dàn dựng chương trình phát thanh truyền hình; giáo dục; đào tạo; tổ chức cuộc 
thi hoặc hội thảo (giáo dục và giải trí); dịch vụ thư viện lưu động; xuất bản sách.  

 

 
(210) 4-2014-01828 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.1 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Phân phối Quốc tế Việt  (VN) 

1115/38 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: ổ cắm điện, công tắc ngắt điện, cầu dao ngắt mạch công tắc ngắt điện tự động 
(áp tô mát), chấn lưu đèn ống, tắc te dùng cho đèn ống.  

 

Nhóm 21: Vợt diệt muỗi, máy đuổi diệt muỗi. 
 

 
(210) 4-2014-01829 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Phân phối Quốc tế Việt   (VN) 

1115/38 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Máng đèn, đuôi đèn compact, đèn compact, đèn LED (dùng để chiếu sáng), 
quạt điện, đèn pin, đèn đội đầu. 

 

Nhóm 21: Vợt diệt muỗi, máy đuổi diệt muỗi.  
 

 
(210) 4-2014-01830 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 1.5.1; 3.7.17; A3.7.24 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, đen, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

phân phối quốc tế Việt   (VN) 

1115/38 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện.  
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(210) 4-2014-01831 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.1; A5.5.21; 5.5.19 

(731) Công ty cổ phần chăm sóc 

sức khỏe Medita   (VN) 

Số 376, phố Xã Đàn, phường Kim Liên, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm vệ sinh răng miệng thuộc nhóm này (dùng cho mục đích y tế), 

cụ thể là: nước xúc miệng diệt khuẩn ngăn mảng bám, chất làm sạch diệt khuẩn và chế 

phẩm làm sạch có tẩm thuốc; vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chế phẩm kích thích 
sự mọc răng; sứ dùng làm răng giả; chất trám răng.  

 

Nhóm 10: Răng giả; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa; máy làm sạch răng, 
tủy răng nhân tạo; dụng cụ chỉnh hình răng. 

 

Nhóm 35: Mua bán cao dán, cồn cho mục đích dược phẩm, thuốc giảm đau, thuốc kháng 
sinh, bông khử trùng, chế phẩm điều trị bỏng, thuốc gây mê, thuốc nhỏ mắt, gạc y tế, đồ 

uống y tế,  thuốc giảm sốt, thuốc xoa bóp, tinh dầu bạc hà, thuốc ngủ, thuốc bổ thần kinh, 

thuốc bóp phong thấp, thuốc bổ, vacxin, các sản phẩm vệ sinh răng miệng (dùng cho mục 
đích y tế), cụ thể là: nước súc miệng diệt khuẩn ngăn mảng bám, chất làm sạch diệt khuẩn 

và chế phẩm làm sạch có tẩm thuốc, vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa, chế phẩm kích 
thích sự mọc răng, sứ dùng làm răng giả, chất trám răng, răng giả, thiết bị và dụng cụ 

phẫu thuật, y tế, nha khoa máy làm sạch răng, tủy răng nhân tạo, dụng cụ chỉnh hình răng. 
 

 
(210) 4-2014-01832 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty Luật TNHH Gia Phạm  

(VN) 

Số 133 Thái Hà, phường Trung Liệt, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 38: Cung cấp dịch vụ truy cập thông tin, âm thanh, hình ảnh qua các web, diễn đàn 

trực tuyến, tán gẫu ảo, và các trang nhật ký điện tử qua mạng internet; cung cấp các dịch 
vụ truyền phát liên quan đến việc sử dụng các thiết bị di động, cụ thể là, tra cứu thông tin 

người sử dụng, tìm kiếm người sử dụng, gửi tin nhắn đến người sử dụng, gửi các thông tin 
mà người sử dụng có thể xem được, thêm mục danh bạ, và gửi các thông báo; cung cấp 

các dịch vụ liên quan đên các kênh tán gẫu trực tuyến để truyền các tin nhắn và thông tin 

thư mục trực tuyến cho những người sử dụng đã đăng ký liên quan đến các lĩnh vực cuộc 
sông, các sản phẩm thiết yếu, rao vặt, cộng đồng ảo, mạng xã hội ảo; cung cấp kênh viễn 

thông cho dịch vụ mua hàng từ xa, dịch vụ tin nhắn; truyền phát điện tử các tin nhắn và dữ 

liệu tức thời. 
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(210) 4-2014-01833 (220) 22.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) A25.7.21; 26.3.1; 26.4.4 

(731) Công ty TNHH thương mại xuất

nhập khẩu Việt Tranh Đề   (VN)

41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-01836 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20; A5.3.13 
(591) Đỏ xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH Tân Tấn Lộc  (VN)

Lô D4, đường K1 nối dài, khu công 
nghiệp Cát Lái, cụm 2, phường Thạnh 
Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu xương có thể ăn được; nước canh thịt; chế phẩm để làm nước canh thịt; 
nước canh thịt cô đặc; nước dùng; nước dùng cô đặc; chất béo ăn được; dầu có thể ăn 
được; chiết xuất của thịt; chiết xuất của xương; chế phẩm để nấu xúp; xúp (soups); cà 
chua nghiền nhuyễn; chế phẩm để nấu canh rau; rau đã nấu chín; nước sữa (chất lỏng còn 
lại sau khi sữa chua đã đông).  

 

Nhóm 30: Chế phẩm tạo mùi thơm cho thực phẩm; gia vị thập cẩm; tương ớt [gia vị]; đồ 
gia vị; muối nấu ăn; quả xay nhuyễn [nước xốt]; nước xốt cho món trộn; hương liệu, trừ 
tinh dầu; tinh dầu dùng cho thực phẩm [trừ tinh dầu ete, dầu tinh dầu]; nước xốt cà chua 
nấm [xốt]; mỳ ống (macarom); nước xốt thịt; mì sợi; mỳ ống (pasta); nước xốt pesto; nước 
xốt cho sa-lát; xốt cà chua; xốt [gia vị]; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; tương; mỳ ống spa-ghet-ti; mì sợi dẹt; miến.  

 

 
(210) 4-2014-01837 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 25.7.20 
(591) Xanh đen, xám, vàng, trắng. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân tôn 

Phương Hoa  (VN) 

Số 39, ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 40: Gia công cán sóng tôn. 
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(210) 4-2014-01838 (220) 22.01.2014 

 

 

(441) 25.03.2014 
(540) (531) A3.11.2; 26.1.2; 25.5.25; 26.1.1 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng, xanh dương đậm, 
đen. 

(731) Công ty cổ phần Anh Vinh  (VN)

Số 537, tổ 29, KP 3, phường Long Bình 
Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo. 
 

 
(210) 4-2014-01839 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Xanh, trắng. 
(731) IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED  (TH)

299 Moo 5, Sukhumvit Road, Tumbon 
Chuengnuen, Amphor Muang Rayong, 
Rayong 21000, Thailand   

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 01: Chất dẻo chưa xử lý dưới dạng hạt và dạng bột. 
 

(210) 4-2014-01840 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Ghi xám, trắng. 
(731) IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED  (TH)

299 Moo 5, Sukhumvit Road, Tumbon 
Chuengnuen, Amphor Muang Rayong, 
Rayong 21000, Thailand  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 01: Chất dẻo chưa xử lý dưới dạng hạt và dạng bột. 
 

 
(210) 4-2014-01841 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Xanh dương, trắng. 
(731) IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED  (TH)

299 Moo 5, Sukhumvit Road, Tumbon 
Chuengnuen, Amphor Muang Rayong, 
Rayong 21000, Thailand   

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 01: Chất dẻo chưa xử lý dưới dạng hạt và dạng bột; hyđrat-cacbon sử dụng thay thế 
cho đường (polyols) dùng trong công nghiệp; hóa chất izoxianat. 
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(210) 4-2014-01842 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Xanh dương, trắng. 
(731) IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED  (TH)

299 Moo 5, Sukhumvit Road, Tumbon 
Chuengnuen, Amphor Muang Rayong, 
Rayong 21000, Thailand  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 01: Chất dẻo chưa xử lý dưới dạng hạt và dạng bột. 
 

 
(210) 4-2014-01843 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(591) Xanh dương đậm, trắng. 
(731) IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED  (TH)

299 Moo 5, Sukhumvit Road, Tumbon 
Chuengnuen, Amphor Muang Rayong, 
Rayong 21000, Thailand  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 01: Chất dẻo chưa xử lý dưới dạng hạt và dạng bột. 
 

 
(210) 4-2014-01844 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Xanh lá cây đậm, trắng. 
(731) IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED  

(TH) 
299 Moo 5, Sukhumvit Road, Tumbon 
Chuengnuen, Amphor Muang Rayong, 
Rayong 21000, Thailand  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 01: Chất dẻo chưa xử lý dưới dạng hạt và dạng bột. 
 

 
(210) 4-2014-01849 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(731) KING POINT ENTERPRISE CO., LTD.  

(TW) 
15FL.-6, No.110, San Duo 4th Road, 
Ling Ya Dist., Kaohsiung City, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: ốc vít bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại cho xây dựng; phụ kiện lắp ráp 
bằng kim loại cho cửa sổ; đồ ngũ kim bằng kim loại [vật liệu nhỏ], cụ thể là, móc, đinh 
vít và đai ốc; đinh; đinh tán bằng kim loại.  
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Nhóm 07: Mũi khoan [bộ phận máy]; khoan cầm tay chạy điện; dụng cụ cầm tay, không 
vận hành thủ công; dụng cụ vặn vít chạy điện, súng bắn đinh móc vận hành bằng điện, 
súng bắn đinh móc vận hành bằng khí nén.  

 

Nhóm 08: Bàn ren hình khuyên; mũi khoan [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ cầm tay, thao tác 
thủ công; dụng cụ tán đinh [công cụ cầm tay]; dụng cụ để bắt, chỉnh đinh ốc [dụng cụ 
cầm tay] ; súng bắn đinh móc [dụng cụ cầm tay, vận hành thủ công].  

 

 
(210) 4-2014-01850 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.16; 26.1.1 
(731) Lê Ngọc Hồng  (VN) 

016 lô II cư xá Thanh Đa, phường 27, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ba lô; ví đựng tiền; ví bỏ túi; vali.  
 

Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày; dép; thắt lưng (trang phục); đồ đội đầu; đồ đi ở chân.  
 

 
(210) 4-2014-01851 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(591) Đỏ, vàng. 
(731) Ngô Văn Hoàng  (VN) 

Số 30 đường Cao Văn Ngọc, KP Lạng 
Sơn, TT Long Điền, huyện Long Điền, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
 

 
(210) 4-2014-01852 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A25.3.13; 10.5.25 
(591) Hồng, trắng, xanh dương, vàng. 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Ngọc 

Xuyến   (VN) 

41 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Giò chả, thịt nguội, nem chua, lạp xưởng. 
 

Nhóm 30: Bánh dày, bánh chưng, bánh kẹo, thạch trái cây dạng bánh kẹo. 
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(210) 4-2014-01853 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Việt 

Lâm   (VN) 

Tổ 16, Lâm Du, phường Bồ Đề, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dượ'c phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2014-01854 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Việt 

Lâm   (VN) 

Tổ 16, Lâm Du, phường Bồ Đề, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2014-01855 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Việt 

Lâm   (VN) 

Tổ 16, Lâm Du, phường Bồ Đề, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2014-01856 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Việt 

Lâm  (VN) 

Tổ 16, Lâm Du, phường Bồ Đề, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2014-01857 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Việt 

Lâm   (VN) 

Tổ 16, Lâm Du, phường Bồ Đề, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-01858 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Việt 

Lâm   (VN) 

Tổ 16, Lâm Du, phường Bồ Đề, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-01859 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Việt 

Lâm   (VN) 

Tổ 16, Lâm Du, phường Bồ Đề, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2014-01860 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Dược phẩm Trung ương 2  (VN) 

334 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2014-01861 (220) 23.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 4.3.3; 1.5.1 

(591) Trắng, vàng, đen, xanh lá. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Phi 

Long  (VN) 

D14/391A Trịnh Quang Nghị, xã Phong 
Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp chỗ ở 
tạm thời. 

 
 

(210) 4-2014-01866 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(731) Công ty TNHH công nghệ điều 

khiển Lisa  (VN) 

Phòng 202 CT4A2 khu đô thị Bắc Linh 
Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: ắc quy điện; pin điện; pin để thắp sáng; ắc quy cho thắp sáng; bình ắc quy; hộp 
ắc quy; thiết bị sạc cho pin điện; thiết bị sạc cho ắc quy điện.  

 
 

(210) 4-2014-01867 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại Lan 

Nguyễn   (VN) 

321 Phạm Văn Chí, phường 3, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-01868 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên sản xuất và 

thương mại Nyna  (VN) 

Tổ 8, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng 
Bình, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ; bỉm, tã lót trẻ em bằng giấy. 
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(210) 4-2014-01869 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Du lịch Ba lô 

Tour Quốc tế  (VN) 

83 Thăng Long, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch nội địa và quốc tế; dịch vụ vận chuyển hàng hóa và hành 

khách; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; giữ chỗ cho các chuyến đi, đặt chỗ cho các 
chuyến đi; sắp xếp các chuyến du lịch.  

 

 
(210) 4-2014-01870 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.4.2; A1.1.12 
(591) Trắng, xanh da trời, vàng. 
(731) Công ty TNHH Vương Gia Đất 

Việt  (VN) 

Số 10, đường Nguyễn Phong Sắc, phường 
Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 
An 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn dào tạo hoặc 

giáo dục); thông tin giáo dục; giảng dạy; dịch vụ dạy dỗ, dịch vụ hướng dẫn giảng dạy. 
 

 
(210) 4-2014-01871 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(591) Vàng, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Nam Kiệt Phát  (VN) 

552 đường Liên Phường, phường Phước 
Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2014-01872 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Phùng Bách Minh  (VN) 

Số 321 Thống Nhất, thị trấn Liên Nghĩa, 
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống phục vụ nem nướng do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2014-01873 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Trắng, đen, xanh da trời, đỏ. 
(731) Nguyễn Minh Mỹ  (VN) 

Số 4/242 Trần Nguyên Hãn, phường 
Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành 
phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 06: Lá nhôm; khung cửa bằng kim loại; tấm cửa bằng kim loại; cửa chớp bằng kim 

loại; khung cửa ra vào bằng kim loại; cửa sổ nâng hạ bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2014-01874 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Trắng, đen, xanh da trời, đỏ. 
(731) Nguyễn Minh Mỹ   (VN) 

Số 4/242 Trần Nguyên Hãn, phường 
Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành 
phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 06: Lá nhôm; khung cửa bằng kim loại; tấm cửa bằng kim loại; cửa chớp bằng kim 
loại; khung cửa ra vào bằng kim loại; cửa sổ nâng hạ bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2014-01875 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) NIKE INTERNATIONAL LTD.   (US) 
One Bowerman Drive, Beaverton, OR 
97005-6453, USA 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân; trang phục, cụ thể là quần, quần soóc, áo sơ mi, áo thun ngắn tay, 
áo sợi đan chui đầu, áo nịt len, áo bằng vải bông dài tay, quần bằng vải bông, áo vét, áo 
choàng ngoài, áo gilê, quần áo ấm rộng, bít tất, găng tay; đồ đội đầu, cụ thể là mũ, mũ 
lưỡi trai, lưỡi trai che nắng, lưỡi trai (để làm mũ), dải băng buộc đầu (trang phục), khăn 
rằn (khăn quàng cổ), dải băng buộc cổ tay (trang phục). 

 

 
(210) 4-2014-01876 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

MTV Dược Liệu Việt   (VN) 

Số 5, ngõ 118 đường Nguyễn Văn Trỗi, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-01877 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 5.5.16; 7.1.6 
(591) Đỏ, xanh lá cây, ghi, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Khánh   (VN) 

Lô D5A Tân Kiên-Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2014-01878 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(591) Đỏ, xanh lá cây, ghi, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Khánh    (VN) 

Lô D5A Tân Kiên-Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc miệng, 
trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm, kim 
tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm; mua 
bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu; 
mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, ca cao, gia vị, 
sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước 
uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và 
giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2014-01880 (220) 23.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 7.1.6; A25.7.8; A5.11.2; A3.13.18 

(591) Nâu đỏ, vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Khánh    (VN) 

Lô D5A Tân Kiên-Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2014-01881 (220) 23.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) A5.11.2; A3.13.18; 7.1.6; 26.1.1 

(591) Đỏ, vàng, nâu đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Khánh    (VN) 

Lô D5A Tân Kiên-Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2014-01882 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A25.3.3; A19.13.21 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh dương, đen, trắng
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Khánh    (VN) 

Lô D5A Tân Kiên-Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-01883 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 7.1.6 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Khánh   (VN) 

Lô D5A Tân Kiên-Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-01884 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

EUROTEK-PHARM   (VN) 

Lô 4b, khu phát triển đô thị 4A, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-01885 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Mê 

K«ng   (VN) 

G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-01886 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược Mê 

K«ng   (VN) 

G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-01887 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược Mê 

K«ng   (VN) 

G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-01888 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.19; A5.5.21; 3.13.1; 26.1.1; 25.5.25; 
25.7.25 

(591) Xanh lá cây, xanh cốm, da cam, ghi sẫm, 
ghi, đen, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Bùi Như Chiến  

(VN) 

Tổ 41, phường Hồng Hà, thành phố Yên 
Bái, tỉnh Yên Bái  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn giấy ăn, khăn giấy ướt, vở học sinh, giấy sao chụp tài liệu.  
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(210) 4-2014-01889 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.24 
(591) Xanh lá cây, đỏ, hồng, trắng, vàng, cam, 

tím. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

In Di Co  (VN) 

7 Gò Cẩm Đệm, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-01891 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 2.7.12 
(591) Trắng, vàng, đỏ. 
(731) Bùi Thị Hường  (VN) 

Số 28/9 Âu Dương Lân, phường 3, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; quần áo may sẵn; quần áo trẻ em.  
 

 
(210) 4-2014-01893 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; 5.5.1; A5.5.21; 5.3.16 
(591) Đỏ, vàng, đen. 
(731) Nguyễn Thị Hồng Thủy  (VN) 

1A Thông Thiên Học, phường 2, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống và quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2014-01895 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Đông y dược 

Thiên Nam   (VN) 

Số 10 Võ Thị Sáu, thành phố Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-01896 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH chuyển giao 

công nghệ và dịch vụ y tế  

(VN) 

Nhà số 26, ngõ 41 đường An Dương 
Vương, tổ 42, cụm 7, phường Phú 
Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng; 

chất tẩy uế (dùng cho mục đích y tế); chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm.  
 

 
(210) 4-2014-01897 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại đầu 

tư và phát triển  (VN) 

Số 24 phố Hòa Mã, phường Phạm Đình 
Hồ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, cà phê nhân tạo, gạo; bột sắn và bột cọ; bột và chế phẩm 

làm từ ngũ cốc; bánh mì, bánh ngọt và kẹo; đá lạnh; đường, mật ong, mật đường; men, bột 
nở; muối ăn; tương hạt cải; dấm và nước xốt (gia vị); gia vị; kem lạnh. 

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống), nước uống có ga và các loại đồ uống không có 
cồn; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm 
thời. 

 

 
(210) 4-2014-01898 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) FRASER RESEARCH LABS. INC.  
(CA) 
106 Mary Street East, Whitby, Ontario, 
L1N 2P2, Canada  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm trang điểm; chế phẩm chống lão hóa; son môi; chất làm bóng môi; 

bút chì kẻ môi; son dưỡng môi.  
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(210) 4-2014-01899 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) SKINSENSE SDN. BHD.   (MY) 
Lot 2-1-2, 1st Floor, Block 2, Api-Api 
Centre, Jalan Centre Point, 88000 Kota 
Kinabalu, Sabah, Malaysia  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm dùng cho mắt và lông mi; bút vẽ mắt; thuốc bôi lông mi 
mắt (mát-ca-ra); mỹ phẩm dùng cho lông mày; bút chì kẻ lông mày.  

 
 

(210) 4-2014-01901 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH công thương 

nghiệp Minh Hưng   (VN) 

527-529 Bình Thới, phường 10, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
quán ăn.  

 
 

(210) 4-2014-01902 (220) 23.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 3.7.7; A3.7.24; 1.15.5 

(591) Đỏ, vàng, vàng đồng. 
(731) Công ty cổ phần giáo dục 

Anh Việt  (VN) 

41/9 đường 17, khu phố 3, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo. 
 

(210) 4-2014-01904 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A7.1.12; 7.1.24; A6.7.5; 1.15.1 
(591) Xanh lá, cam, đỏ, vàng, xanh lá, xanh 

ngọc, xanh dương 
(731) Công ty TNHH Phúc Khang 

Đông Sài Gòn  (VN) 

51 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 
bất động sản; định giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản. 
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(210) 4-2014-01906 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.24; A26.11.9; 26.4.4; 19.7.1 
(731) Công ty TNHH thực phẩm Ân 

Nam  (VN) 

322 Điện Biên Phủ, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm lạnh chất lỏng; tủ ướp lạnh; tủ lạnh.  

 

 
(210) 4-2014-01907 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Nam Kiệt Phát  (VN) 

552 đường Liên Phường, phường Phước 
Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2014-01908 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; A26.3.6; A3.7.24; 26.13.1 
(591) Xanh láy cây, trắng. 
(731) Đồng Văn Thức  (VN) 

Số nhà 44, thôn Ngọc Trục, xã Đại Mỗ, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 39: Lữ hành nội địa; lữ hành quốc tế; vận tải hàng hóa; vận chuyển hành khách; 

cho thuê xe chở khách; đặt chỗ cho các chuyến đi.  
 

 
(210) 4-2014-01909 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; A26.3.6; 26.13.1; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Đồng Văn Thức  (VN) 

Số nhà 44, thôn Ngọc Trục, xã Đại Mỗ, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 39: Lữ hành nội địa; lữ hành quốc tế; vận tải hàng hoá; vận chuyển hành khách; 
cho thuê xe chở khách; đặt chỗ cho các chuyến đi  
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(210) 4-2014-01910 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.3.1; A26.3.6; 26.13.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Đồng Văn Thức   (VN) 

Số nhà 44, thôn Ngọc Trục, xã Đại Mỗ, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 39: Lữ hành nội địa; lữ hành quốc tế; vận tải hàng hoá; vận chuyển hành khách; 
cho thuê xe chở khách; đặt chỗ cho các chuyến đi.  

 

 
(210) 4-2014-01911 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.3.1; A26.3.6; A3.7.24 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Đồng Văn Thức    (VN) 

Số nhà 44, thôn Ngọc Trục, xã Đại Mỗ, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 39: Lữ hành nội địa; lữ hành quốc tế; vận tải hàng hoá; vận chuyển hành khách; 
cho thuê xe chở khách; đặt chỗ cho các chuyến đi.  

 

 
(210) 4-2014-01913 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 1.5.15; 1.5.1 
(591) Xanh. 
(731) Công ty cổ phần Nipponlift 

Việt Nam  (VN) 

Số 9 đường T6, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thang máy, thang cuốn.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa, bảo hành, bảo trì thang máy, thang cuốn.  
 

 
(210) 4-2014-01915 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.25; 3.7.7; A3.7.24; 9.9.1 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) Lê Quang Chiến     (VN) 

Thôn Giẽ Hạ, xã Phú Yên, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu giày dép.  
 
 

(210) 4-2014-01916 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MC Đại Dương 

Việt Nam  (VN) 

Số 04 Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chức năng, mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2014-01917 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 1.3.1; 26.4.2 
(731) Nguyễn Duy Khánh  (VN) 

Đội 3, xã Thượng Mỗ, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Máy đun nước nóng dùng năng lượng mặt trời; đèn chiếu sáng dùng năng 
lượng mặt trời; thiết bị lọc nước; dụng cụ điều chỉnh hơi nóng của bồn tắm; thiết bị điều 
hòa không khí; bơm nhiệt chạy bằng điện.  

 
 

(210) 4-2014-01918 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương. 
(731) Công ty TNHH Dairy Pro 

Trade  (VN) 

85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa nước; sữa bột; sữa chua; sản phẩm từ sữa; sữa đậu nành [thay thế sữa]; đồ 
uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu. 

 
 

(210) 4-2014-01919 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

GNP  (VN) 

128/21 Thiên Phước, phường 9, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-01920 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1 
(591) Cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH kiến trúc 

Hoàng Nhật Anh  (VN) 

2 Lê Hồng Phong, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội 

thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2014-01921 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(591) Xanh dương, đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Bảo Châu Sport  (VN) 

689 Phạm Văn Bạch, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn trang thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao.  

 

 
(210) 4-2014-01923 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ PTX Gia Đạt  (VN) 

Số 229, đường Tên Lửa, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Linh kiện xe gắn máy thuộc nhóm 12.  

 

 
(210) 4-2014-01925 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) SociÐtÐ des Produits NestlÐ 

S.A.   (CH) 

1800 Vevey, Switzerland  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; kem (sản phẩm sữa); bơ; pho mát; đồ ăn cỏ sữa là thành phần chủ yếu; 

chất thay thế sữa; đồ uống có sữa là thành phần chủ yếu; sữa chua; sữa đậu nành (chất 
thay thế sữa); sữa giàu protein, chất thay thế cho sữa và kem; sản phẩm trên cơ sở bơ sữa 
bổ dưỡng.  
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Nhóm 30: Đồ ăn tráng miệng (đồ ăn ngọt như bánh ngọt, kem lạnh, kẹo, không bao gồm 
hoa quả) làm từ sữa; đồ ăn tráng miệng (đồ ăn ngọt như bánh ngọt, kem lạnh, kẹo, không 
bao gồm hoa quả) làm từ kem, chế phẩm trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà 
phê ướp lạnh; chế phẩm trên cơ sở chất thay thế cà phê, đồ uống trên cơ sở chất thay thế 
cà phê; chế phẩm trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở trà; chế phẩm trên cơ sở mạch nha; ca 
cao; chế phẩm trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; sô-cô-la; sản phẩm sô-cô-la; 
chế phẩm trên cơ sở sô-cô-la; đồ uống trên cơ sở sô cô la; bánh kẹo; kẹo; sản phẩm bánh 
mì; bánh nướng; bánh quy dạng tròn; bánh ngọt; bánh quy; bánh xốp; kẹo bơ cứng; bánh 
pút-đinh; kem lạnh; nước đá thực phẩm; kem trái cây (đá lạnh); bánh kẹo dạng đông lạnh; 
bánh ngọt dạng đông lạnh; đá thực phẩm dạng xốp; món tráng miệng (đồ ăn ngọt như 
bánh ngọt, kem, kẹo, không bao gồm hoa quả) dạng đông lạnh; sữa chua đông lạnh; chất 
liên kết đùng để làm kem lạnh và/hoặc nước đá thực phẩm và/hoặc kem trái cây và/hoặc 
bánh kẹo dạng đông lạnh và/hoặc bánh ngọt dạng đông lạnh và/hoặc đá dạng xốp và/hoặc 
món tráng miệng (đồ ăn ngọt như bánh ngọt, kem, kẹo, không bao gồm hoa quả) dạng 
đông lạnh và/hoặc sữa chua đông lạnh; sản phẩm ngũ cốc (đã qua chế biến) dùng cho bữa 
sáng; món ăn điểm tâm (làm từ ngũ cốc và hoa quả); hạt ngô loại dẹt ăn liền; bánh làm từ 
ngũ cốc dạng thanh; đồ ăn làm từ ngũ cốc dạng ăn liền; chế phẩm, làm từ ngũ cốc; đồ 
uống trên cơ sơ ngũ cốc; thực phẩm có thành phần chủ yếu là gạo, bột mì, yến mạch hoặc 
ngũ cốc ở dạng có thể ăn ngay; sản phẩm trên cơ sở ngũ cốc bổ dưỡng.  

 

 
(210) 4-2014-01927 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15; A5.3.15; 1.15.23; 1.15.21 
(591) Xanh dương, xanh lá, xanh dương đậm, 

trắng, đỏ, vàng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Lợi Hưng Phát  (VN) 

Quốc lộ 91, khu vực Hòa Thạnh B, 
phường Thới Hòa, quận ¤ Môn, thành 
phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng bình; nước uống đóng chai. 

 
 

(210) 4-2014-01928 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A11.3.7; A1.1.10 
(591) Trắng, xanh, vàng cam. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

quảng cáo ánh Mặt Trời  (VN) 

145/29 Nguyễn Đình Chính, phường 11, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2014-01930 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(591) Trắng, đen, đỏ. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nữ Hoàng Hoàn Hảo  (VN) 

64/3 Phan Xích Long, phường 03, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; kem ngăn ngừa mụn (mỹ phẩm); kem dưỡng da; kem 

chống nắng (mỹ phẩm); sữa rửa mặt. 
 

 
(210) 4-2014-01931 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, xám, đỏ. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nữ Hoàng Hoàn Hảo  (VN) 

64/3 Phan Xích Long, phường 03, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; kem ngăn ngừa mụn (mỹ phẩm); kem dưỡng da; kem 

chống nắng (mỹ phẩm); sữa rửa mặt. 
 

 
(210) 4-2014-01932 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH dịch vụ giáo 

dục Quốc Tế Châu Âu  (VN) 

730F-730G-730K Lê Văn Miên, phường 
Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh 

doanh; nghiên cứu kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; quan hệ công chúng.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; 
trường đào tạo [giáo dục]; xuất bản sách; thông tin giáo dục.  
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(210) 4-2014-01933 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) RAMA PRODUCTION CO., LTD.  (TH)
522/101-103 Soi Songprang, Asoke-
Dindang Road, Dindang, Bangkok 10400 
Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm enzym dùng trong công nghiệp; chế phẩm enzym dùng cho công 
nghiệp thực phẩm; enzym dùng trong công nghiệp; enzym dùng cho công nghiệp thực 
phẩm; chế phẩm dùng trong công nghiệp để làm mềm thịt.  

 
 

(210) 4-2014-01934 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân chế 

biến thực phẩm Hạnh Phúc  (VN)

232 Bis Tôn Thất Thuyết, phường 03, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

 
(210) 4-2014-01935 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.9.1; 25.12.1; 25.1.6; 25.1.25; 25.1.9 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, xanh lam, 

xanh da trời, vàng, đỏ, trắng, xám. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân chế 

biến thực phẩm Hạnh Phúc  (VN)

232 Bis Tôn Thất Thuyết, phường 3, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 
 

(210) 4-2014-01936 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hóa - dược 

phẩm MEKOPHAR  (VN) 

297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người. 
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(210) 4-2014-01937 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hóa - dược 

phẩm MEKOPHAR  (VN) 

297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người. 
 

 
(210) 4-2014-01939 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 24.15.1 
(591) Xám, trắng. 
(731) ALUMATI INC.   (US) 

3051 Bird Ln, Windermere, Florida 
34786, USA. 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Bao (túi) đặc biệt cho thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh; túi dành cho máy tính xách 
tay. 

 

Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; ví đựng tiền, ví bỏ túi; ví tiền, túi cầm tay cho phụ nữ. 
 

 
(210) 4-2014-01947 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) BIOGEN IDEC MA INC.   (US) 
14 Cambridge Center, Cambridge, 
Massachusetts 02142, U.S.A.  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng để điều trị các chứng rối loạn thần kinh. 
 

 
(210) 4-2014-01948 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.16; 3.7.17; A26.11.12 
(591) Vàng cam, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, xanh dương. 
(731) BIOGEN IDEC MA INC.   (US) 

14 Cambridge Center, Cambridge, 
Massachusetts 02142, U.S.A.  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng để điều trị các chứng rối loạn thần kinh. 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
1113 

(210) 4-2014-01949 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 
(531) 25.12.1; 26.1.1; 26.15.1; 2.1.1 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương, xanh 

dương đậm, xanh lá cây, đỏ, tím nhạt, 
tím, vàng, đen, trắng. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thương mại 

quốc tế Gia Dương   (VN) 

235 Vành Đai Trong, phường Bình Trị Đông
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; cao dán (sử dụng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2014-01951 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Hồng. 
(731) NAUGHTYCAT CO., LTD   (KR) 

3-20, Toegyero 6 gil, Jung-gu, SEOUL 
(Hoehyen-dong 1 ga), Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay (đồ trang sức); dây chuyền bằng kim loại quý, ghim cài để trang 
sức bằng kim loại quý; đồ trang sức bằng bạc; mặt dây chuyền (đồ trang sức); chuỗi vòng 
(đồ trang sức); phụ kiện trang sức, cụ thể là hạt để làm đồ trang sức, đá Olivin, đá quý, 
dây bằng kim loại quý (đồ trang sức); đồ trang trí (đồ trang sức); trâm gài đầu (đồ trang 
sức); đồ trang sức bằng kim loại quý cho cổ chân; nhẫn (đồ trang sức); vòng cổ (đồ trang 
sức); dây vàng (đồ trang sức); ghim cài (đồ trang sức); đồ trang trí thắt lưng bằng kim loại 
quý (trừ khóa cài của thắt lưng); huy hiệu bằng kim loại quý; đồ trang trí cho mũ bằng 
kim loại quý; hoa tai bằng kim loại quý.  

 

Nhóm 18: Dây đeo chìa khóa bằng da; túi; túi bằng da và giả da; ví bằng da; túi xách 
bằng da; túi nhỏ dùng cho nam giới; túi xách dùng cho nam giới; ví đa năng; ba lô; túi 
đeo vai; túi xách; khung của túi xách tay. 

 

Nhóm 26: Nơ cài tóc; ruy băng buộc đuôi tóc dùng cho các kiểu tóc Hàn Quốc (Daeng-
gi); cặp tóc kiểu phương đông; đăng ten; ruy băng (đồ may vá); ruy băng dùng cho tóc; 
lưới bao tóc; ngù len (quả cầu nhỏ bằng len dùng để trang trí trên mũ), đồ trang trí tóc 
(không bằng kim loại quý); cặp tóc và cặp tóc mái; cặp tóc (không bằng kim loại quý); đồ 
trang trí mũ (không bằng kim loại quý); huy hiệu cho trang phục (không bằng kim loại 
quý; cặp tóc trang trí kiểu Hàn Quốc (Beenyer) (không bằng kim loại quý); kẹp kiểu cách 
độc đáo để trang trí (không phải đồ trang sức); phụ kiện (không phải đồ trang sức và 
không bằng kim loại quý); lông vũ (phụ kiện trang phục); khoá cài (phụ kiện trang phục); 
ghim cài (phụ kiện trang phục); lông chim (phụ kiện trang phục); lông đà điểu (phụ kiện 
trang phục); ruy băng trang trí; huy hiệu kiểu cách độc đáo để trang trí (khuy áo) (không 
băng kim loại quý); ruy băng đàn hồi; dải băng để buộc tóc.  
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(210) 4-2014-01954 (220) 23.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) A7.1.12; 7.1.24 

(591) Đỏ, xanh đen, xám. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Phúc Thịnh  (VN) 

(Khu kinh tế Vũng áng), xã Kỳ Trinh, 
huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tỉnh  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 
 

 
(210) 4-2014-01955 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GLOMED  (VN) 

Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-01956 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GLOMED   (VN) 

Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-01957 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GLOMED   (VN) 

Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-01958 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) PREMIER 2000 SDN. BHD. 

[COMPANY NO: 502977-T] 
[INCORPORATED IN MALAYSIA]  
(MY) 
No. 20, Jalan Jurunilai U1/20, Hicom 
Glenmarie Industrial Park, 40000 Shah 
Alam, Selangor, Malaysia  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Phụ kiện của trang phục dùng cho đàn ông, phụ nữ và trẻ em, bao gồm giày cao 

cổ, giày, dép đi trong nhà.  
 

 
(210) 4-2014-01959 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) PREMIER 2000 SDN. BHD. 

[COMPANY NO: 502977-T] 
[INCORPORATED IN MALAYSIA]  
(MY) 
No. 20, Jalan Jurunilai U1/20, Hicom 
Glenmarie Industrial Park, 40000 Shah 
Alam, Selangor, Malaysia   

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Phụ kiện của trang phục dùng cho đàn ông, phụ nữ và trẻ em, bao gồm giày cao 

cổ, giày, dép đi trong nhà.  
 

 
(210) 4-2014-01962 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 7.3.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, xanh lá, trắng. 
(731) Công ty cổ phần xúc tiến 

thương mại và dịch vụ Đại 

Dương Xanh   (VN) 

Số 85, ngõ Quan Thổ 1, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2014-01964 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Vật liệu mài mòn; chế phẩm làm thơm không khi; chế phẩm chống tĩnh điện 

dùng cho mục đích gia dụng; chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không 
dùng cho mục đích y tế (bao gồm chất tẩy rửa dùng cho nhà bếp, chất tẩy rửa dùng cho 
mục đích gia dụng, chế phẩm làm sạch đường ống chất thải, chất tẩy rửa chén bát, chất 
tẩy rửa dùng trong giặt là); chất tẩy trắng dùng trong giặt là; nước men (nước hồ) dùng 
trong giặt giũ; chế phẩm dùng cho mục đích giặt là, chế phẩm để ngâm giặt; hồ bột để 
giặt là; nước hoa; dầu thơm; chế phẩm làm bóng đồ đạc (đồ gỗ) và sàn nhà (nền nhà); 
giấy đánh bóng; chế phẩm đánh bóng; xà phòng; chất làm mềm vải dùng để giặt; chế 
phẩm tẩy vết bẩn (vết màu, dấu vết); chế phẩm để vệ sinh thân thể; chế phẩm dùng để 
giặt, để tẩy rửa.  

 

 
(210) 4-2014-01967 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) L'OREAL, SociÐtÐ Anonyme   (FR)

14 Rue Royale, 75008 PARIS - France   
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm trang điểm.  

 

 
(210) 4-2014-01968 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá 

nhân) và chế phẩm chống chảy mồ hôi (dùng cho cá nhân); mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế 
phẩm nhuộm tóc; chế phẩm màu để nhuộm tóc; nước xức tóc; chế phẩm uốn tóc; dầu gội 
đầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc, phấn xoa tóc (mỹ phẩm); mỹ phẩm tạo kiểu dáng cho tóc; 
keo xịt màu cho tóc (thuộc nhóm này); keo bọt dùng cho tóc (mỹ phẩm); nước làm bóng 
tóc (mỹ phẩm); dầu (gel) vuốt tóc (mỹ phẩm); mỹ phẩm dưỡng ẩm cho tóc; chất lỏng 
dùng để trang điểm tóc (mỹ phẩm); chế phẩm bảo vệ tóc (không chứa dược chất); chế 
phẩm dưỡng tóc khô (không chứa dược chất); dầu xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm làm khỏe 
tóc (không chứa dược chất); kem bôi tóc (mỹ phẩm), chế phẩm dùng để tắm thường 
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và/hoặc tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); chế phẩm dùng để trang điểm không 
chứa dược chất; mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-01969 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá 
nhân) và chế phẩm chống chảy mồ hôi (dùng cho cá nhân); mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế 
phẩm nhuộm tóc; chế phẩm màu để nhuộm tóc; nước xức tóc; chế phẩm uốn tóc; dầu gội 
đầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc, phấn xoa tóc (mỹ phẩm); mỹ phẩm tạo kiểu dáng cho tóc; 
keo xịt màu cho tóc (thuộc nhóm này); keo bọt dùng cho tóc (mỹ phẩm); nước làm bóng 
tóc (mỹ phẩm); dầu (gel) vuốt tóc (mỹ phẩm); mỹ phẩm dưỡng ẩm cho tóc; chất lỏng 
dùng để trang điểm tóc (mỹ phẩm); chế phẩm bảo vệ tóc (không chứa dược chất); chế 
phẩm dưỡng tóc khô (không chứa dược chất); dầu xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm làm khỏe 
tóc (không chứa dược chất); kem bôi tóc (mỹ phẩm), chế phẩm dùng để tắm thường 
và/hoặc tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); chế phẩm dùng để trang điểm không 
chứa dược chất; mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2014-01970 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.4; 24.15.3 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, nâu, 

trắng. 
(731) PACIFIC FORESTRY INC.   (CA) 

Suite 1030 Granville Square, 200 
Granville Street, Vancouver, BC, V6C 
1S4, Canada  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn gỗ chưa xẻ (gỗ cắt khúc) và gỗ xẻ; giới thiệu (trưng bày) sản 
phẩm; tiếp thị (marketing); dịch vụ đánh giá kinh doanh; cung cấp thông tin kinh doanh; 
hỗ trợ việc điều hành/quản lý kinh doanh; kế toán.  

 

 
(210) 4-2014-01971 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hà Đức  (VN) 

Số 102 Trần Đăng Ninh, phường Hoàng 
Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn  

 

(511)   Nhóm 32: Các loại đồ uống không có cồn; nước khoáng (đồ uống); đồ uống hoa quả và 
nước ép hoa quả; xi-rô dùng cho đồ uống.  
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(210) 4-2014-01972 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại xây 

dựng quảng cáo Vũ Hoàng  

(VN) 

411A đường Hậu Giang, phường 11, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc, cụ thể là trống. 

 

 
(210) 4-2014-01973 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 18.3.23; 18.3.21 
(731) Công ty cổ phần Đất Phương 

Nam  (VN) 

Lô 17C, khu công nghiệp Trà Nóc, 
phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành 
phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: xi măng.  

 

 
(210) 4-2014-01974 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Nhất Lâm  

(VN) 

Số 376 Xã Đàn, phường Nam Đồng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Phô mai, sữa chua, sữa, sữa chua nước, váng sữa.  

 

 
(210) 4-2014-01975 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Doanh nghiệp tư nhân cơ khí 

Hải Phòng  (VN) 

Số 2/527 Sỏi 1, phường Dư Hàng Kênh, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; cửa bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; vách ngăn 

bằng kim loại. 
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(210) 4-2014-01976 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A11.3.4; 22.1.6; 16.1.4; A16.1.5 
(591) Nâu, trắng. 
(731) Nguyễn Thanh Nhàn    (VN) 

130A/10 Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường An Lạc, quận Ninh Kiều, thành 
phố Cần Thơ  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Chấn lưu điện; cầu dao điện; ổ cắm điện; phích cắm điện; công tắc điện; tắc te.  
 

(210) 4-2014-01977 (220) 24.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 1.15.3; 1.13.1; A1.13.10 

(591) Xanh, vàng, đỏ, trắng, đen. 
(731) Nguyễn Văn Nghiệp   (VN) 

ấp Trần Độ, xã Thạnh Phú, huyện Cái 
Nước, tỉnh Cà Mau  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho thú y (gia súc, gia cầm); thuốc dùng cho thủy sản; chế phẩm 
hóa học dùng cho thú y để điều trị bệnh cho các động vật sống dưới nước; chế phẩm diệt 
trừ động vật gây hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ.  

 
 

(210) 4-2014-01978 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.9.16; A6.3.5 
(591) Xanh, đỏ. 
(731) Lương Thị Hồng Thắm   (VN) 

ấp 9 Xáng, xã Đông Hòa, huyện An 
Minh, tỉnh Kiên Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Con giống thủy sản, cụ thể là: tôm giống, cá giống, cua giống, ốc giống, nghêu 
giống, ếch giống.  

 
 

(210) 4-2014-01979 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Phan Văn Sĩ  (VN) 

Tổ 4, ấp 7 Xáng, xã Đông Hòa, huyện 
An Minh, tỉnh Kiên Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 31: Con giống thủy sản, cụ thể là: tôm giống, cá giống, cua giống, ốc giống, nghêu 
giống, ếch giống. 

 
 

(210) 4-2014-01980 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị ánh Tuyết  (VN) 

132/7 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt bò viên; chả bò; thịt lợn viên; chả cá; nem chua; giò lụa.  
 
 

(210) 4-2014-01988 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Bùi Ngọc Bảo  (VN) 

P308, OCT1, DN1, Bắc Linh Đàm, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2014-01990 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(591) Xanh. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Blue Exchange  (VN) 

267 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, thắt lưng (dùng trong trang phục). 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón, thắt lưng (dùng trong trang phục), ba lô, 
túi xách. 

 
 

(210) 4-2014-01995 (220) 24.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 5.5.19; A5.5.21; 26.4.2 

(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Nomura 

Fotranco  (VN) 

174 phố Lê Lai, phường Máy Chai, quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo may sẵn, áo sơ mi. 
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(210) 4-2014-01996 (220) 24.01.2014 

 

 

(441) 25.03.2014 
(540) (531) A1.1.10; A18.1.12; 18.1.11 

(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ du lịch 

đường sắt Đông Dương  (VN) 

Số 20, đường Vũ Ngọc Phan, phường 13, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển; hướng dẫn 
khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; tham quan [du lịch]; đặt chỗ cho việc vận tải. 

 
 

(210) 4-2014-01998 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 1.15.9 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư và 

thương mại MAGIN GAM Việt 

Nam  (VN) 

Số nhà 31, ngõ 70 phố Ngọc Hà, phường 
Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ xông hơi; dịch vụ massage (mát-xa); dịch vụ xoa bóp; dịch vụ cắt tóc, 
gội đầu; dịch vụ thẩm mỹ (thẩm mỹ viện).  

 

 
(210) 4-2014-01999 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thảo dược 

Vĩnh Hảo  (VN) 

Số 12/142/39 phố Phú Gia, phường Phú 
Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thuốc bổ.  
 
 

(210) 4-2014-02001 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

điện tử Sơn Tùng  (VN) 

83/5 Thoại Ngọc Hầu, phường Hoà Thạnh,
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu đọc đĩa; loa; âm ly; ống nói (micrô); ti vi. 
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(210) 4-2014-02002 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 

xây dựng Hoàng Hà  (VN) 

Số 194 đường Lê Duẩn, phường Nguyễn 
Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động, mua bán linh kiện điện thoại di động.  

 
 

(210) 4-2014-02003 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất cơ khí Tấn Tài  (VN) 

Đội 1, thôn Thượng, phường Vĩnh Hưng, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Âm ly; loa; dây loa; bộ lọc âm thanh; bộ trộn âm. 
 

Nhóm 35: Mua bán: âm ly, loa, dây loa, bộ lọc âm thanh, bộ trộn âm. 
 
 

(210) 4-2014-02004 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất cơ khí Tấn Tài   (VN) 

Đội 1, thôn Thượng, phường Vĩnh Hưng, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Âm ly; loa; dây loa; bộ lọc âm thanh; bộ trộn âm.  
 

Nhóm 35: Mua bán: âm ly, loa, dây loa, bộ lọc âm thanh, bộ trộn âm. 
 
 

(210) 4-2014-02023 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Khánh   (VN) 

Số nhà 9B, tổ dân phố số 1, xã Trung 
Văn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 312 tập a (03.2014) 

 

 
1123 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-02024 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Khánh   (VN) 

Số nhà 9B, tổ dân phố số 1, xã Trung 
Văn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-02025 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Khánh   (VN) 

Số nhà 9B, tổ dân phố số 1, xã Trung 
Văn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc miệng, 
trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm, kim 
tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm; mua 
bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu; 
mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, 
sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước 
uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và 
giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2014-02026 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm quốc tế á Châu   (VN)

Số nhà 28, tổ 19, phường Mai Động, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-02027 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư & thương mại Phúc 

Nguyên   (VN) 

Cầu Giẽ, xã Đại Xuyên, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-02028 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) CADILA HEALTHCARE LTD.   (IN) 
"Zydus Tower", Satellite cross roads, 
Ahmedabad 380 015, India  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-02040 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.6; A26.3.6; 26.3.1 
(591) Xanh dương, xanh cửu long, cam. 
(731) Công ty TNHH thương mại BBT  

(VN) 

129/25/2/7 đường Liên Khu 5-6, khu phố 
6, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 41: Câu lạc bộ thể hình; câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe 
(huấn luyện thể hình và sức khỏe); điều hành các lớp thể dục thể hình. 
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(210) 4-2014-02041 (220) 24.01.2014

  (441) 25.03.2014

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại mỹ phẩm Phương 

Nam Thành  (VN) 

263/5 Bến Than, xã Hòa Phú, huyện Củ 

Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-02042 (220) 24.01.2014

  (441) 25.03.2014

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 

phân bón Thiên Phú Nông  (VN)

Lầu 2, tòa nhà 63B, đường Calmette, 

phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón các loại: phân hữu cơ; phân vô cơ; phân vi lượng; phân hỗn hợp; phân 

bón lá; phân bón rễ. 
 

 
(210) 4-2014-02043 (220) 24.01.2014

  (441) 25.03.2014

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Liên Tài Sơn  (VN) 

Số 26, Bình Thái 2, phường Hòa Thọ 

Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 

LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng đựng trong bình dùng bằng cách xịt; thuốc diệt và xua 

đuổi muỗi dạng tấm, miếng được dùng với thiết bị làm hóa hơi bằng điện; thuốc xua đuôi 

và diệt muỗi dạng lỏng dùng với thiết bị làm bốc hơi bằng điện; thuốc xua đuổi côn trùng 

dạng nước bôi ngoài da, hương vòng xua đuổi và diệt muỗi; keo dính để bắt côn trùng. 
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(210) 4-2014-02044 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.1 
(591) Đen, đỏ, trắng. 
(731) Đào Thế Vinh  (VN) 

60 Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2014-02045 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.1.2 
(591) Xanh da trời đậm. 
(731) Công ty cổ phần vận tải 

thương mại và xây dựng 

Xuân Thiệu  (VN) 

Số 112 đường Trường Chinh, phường 
Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nhông xích xe máy; linh phụ kiện xe máy; săm lốp ô tô, xe máy. 

 
 

(210) 4-2014-02062 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A6.19.9; A5.3.14; 26.4.2; A11.3.4 
(591) Vàng nhạt, vàng, vàng đậm, xanh lá cây, 

xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, xám, 
đỏ cam, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Hoàng Hoa 

Thôn   (VN) 

124 Nguyễn Hữu Huân, phường Tân 
Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà; gia vị.  
 

Nhóm 35: Mua bán trà (chè), đồ uống trên cơ sở trà, gia vị.  
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(210) 4-2014-02063 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 19.7.1; 26.15.25; A5.3.13; A5.3.14 
(731) DP BEVERAGES LIMITED   (KY) 

PO Box 309 GT, Ugland House, South 
Church Street, George Town, Grand 
Cayman, Cayman Islands 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), cacao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ; cà phê nhân tạo (chất thay 
thế cà phê); bột mì và chế phẩm ngũ cốc; bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo, kem lạnh; mật 
ong; nước mật đường; men; bột nở; muối ăn, mù tạt; giấm, nước xốt (gia vị); gia vị; đá 
lạnh ăn được.  

 

Nhóm 32: Bia, nước khoáng (giải khát), nước uống có ga và đồ uống không chứa cồn; đồ 
uống trái cây và nước ép trái cây, xi rô và chế phẩm để làm đồ uống.  

 

 
(210) 4-2014-02064 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 4.5.2; 4.5.3; 25.1.6 
(591) Vàng, trắng, đen, xanh dương sẫm. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Đồng Lực  (VN) 

Phòng 301, tầng 3, tòa nhà Viễn Đông, 
số 36, Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Băng keo dán cá nhân để băng vết thương; miếng cao dán chứa thuốc hạ sốt; 
miếng cao dán chứa thuốc giảm đau; keo dán phẫu thuật dùng cho mục đích y tế; băng 
dính dùng cho y tế; miếng cao dán chứa thuốc chống nghẹt mũi và viêm xoang.  

 

Nhóm 10: Máy đo huyết áp; nhiệt kế dùng cho y tế.  
 

 
(210) 4-2014-02065 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 3.13.1; 26.1.1; A26.1.24 
(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 

học Sức Sống Mới  (VN) 

Số 1 đường Đê La Thành, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da. 
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(210) 4-2014-02068 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.21; 5.5.19 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ công nghệ Linh Chi  

(VN) 

Thôn Đìa, xã Nam Hồng, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Khăn ăn bằng giấy; khăn giấy đa năng; khăn giấy lụa; khăn giấy bỏ túi. 
 

 
(210) 4-2014-02082 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hiệp Phong   (VN)

Phòng 806 toà nhà H10 Vinaconex 6, 
ngõ 475, đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung 
dinh dưỡng dùng trong ngành y.  

 

 
(210) 4-2014-02083 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hiệp Phong   (VN)

Phòng 806 toà nhà H10 Vinaconex 6, 
ngõ 475, đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung 
dinh dưỡng dùng trong ngành y.  

 

 
(210) 4-2014-02084 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) BLACKS OUTDOOR RETAIL 
LIMITED  (GB) 
Hollinsbrook Way, Pilsworth, Bury, 
Lancashire, BL9 8RR, United Kingdom 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 
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(511)   Nhóm 18: Balô; khung của ba lô; balô, dây đeo và túi địu để giữ em bé và trẻ em; balô, 
balô nhỏ, túi đeo lưng và túi dùng trong thể thao và hoạt động ngoài trời; túi cho người leo 
núi; túi dùng cho việc đi săn; dụng cụ dành cho người cưỡi ngựa, cụ thể là roi da, bộ yên 
cương và yên cương, chăn phủ ngựa, tấm để che mắt ngựa, bộ dây cương, tấm choàng cho 
ngựa, chăn phủ ngựa loại dày, móng ngựa, dây cương, dây buộc bằng da, bàn đạp của yên 
ngựa, dây đai và dây đeo cổ, gậy chống dùng cho thể thao; ba toong; «. 

 

 
(210) 4-2014-02085 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) VPI HOLDING CO.   (US) 
200 Swisher Road, Lake Dallas, TX 
75065 USA 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 09: Tạp chí được tải về qua Internet; phần mềm máy vi tính, đĩa DVD, đĩa compắc, 
vật lưu trữ dữ liệu, vi mạch lưu trữ dữ liệu, thẻ lưu trữ dữ liệu, tất cả các sản phẩm nói trên 
bao gồm các sản phẩm chứa dữ liệu, văn bản, âm thanh và/hoặc hình ảnh liên quan đến 
việc kinh doanh, quản lý, tài chính, marketing, phát triển nghiệp vụ, phát triển cá nhân; 
ứng dụng (apps) phần mềm có thể tải về bao gồm những ứng dụng liên quan đến kinh 
doanh, quản lý, tài chính, marketing, phát triển nghiệp vụ, phát triển cá nhân. 

 

Nhóm 16: ấn phẩm; xuất bản phẩm; tạp chí, nhật báo, báo chí; tất cả các sản phẩm trên 
bao gồm sản phẩm liên quan đến kinh doanh, quản lý, tài chính, marketing, phát triển 
nghiệp vụ, phát triển cá nhân.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ xuất bản; tổ chức và điều khiển hội thảo, 
hội nghị, cuộc họp và các sự kiện khác; cung cấp thông tin liên quan đến tất cả các dịch 
vụ nói trên; tất cả những dịch vụ nói trên bao gồm các dịch vụ liên quan đến kinh doanh, 
quản lý, phát triển cá nhân và nghiệp vụ; dịch vụ tư vấn, hỗ trợ và cố vấn liên quan đến 
các dịch vụ nói trên. 

 

 
(210) 4-2014-02086 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 3.2.1; A3.2.24 
(731) MR. SIRICHAI TOONHIRUNKORN   (TH) 

99/88 Moo 5, Pantainorrasing Sub 
District, Muang Samutsakhon District, 
Samutsakhon 74000, Thailand 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Cầu dao điện; phích cắm; bộ ngắt mạch điện; bảng phân phối điện; chuông cửa 
điện tử; ổ cắm điện; ổ cắm cho máy vi tính, điện thoại, thiết bị truyền hình; bảng công tắc 
điện; bảng chia điện. 

 

Nhóm 17: Băng cách điện.  
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(210) 4-2014-02089 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 3.6.1; A3.6.25; 26.1.6 
(591) Vàng, vàng cam, xanh đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần giáo dục và 

công nghệ Thế Giới Thông 

Minh  (VN) 

592/26 Lạc Long Quân, phường 5, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện tử dịch thuật; thiết bị điện tử dùng kèm theo sách để phát ra âm thanh.  
 

Nhóm 25: Quần áo các loại: quần áo trẻ em.  
 

Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em.  
 

 
(210) 4-2014-02101 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 11.3.18; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Hồng Thảo   (VN) 

333 đại lộ Bình Dương, phường Thuận 
Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán ăn uống; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2014-02102 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 1.7.6; A26.11.12 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH BLUESTAR Việt 

Nam  (VN) 

Tổ dân phố Cửu Việt, thị trấn Châu Quỳ, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.  
 
 

(210) 4-2014-02103 (220) 24.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) A1.1.10; A1.1.2 

(591) Xanh da trời, trắng. 
(731) Công ty TNHH BLUESTAR Việt 

Nam  (VN) 

Tổ dân phố Cửu Việt, thị trấn Châu Quỳ, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc. 
 

 
(210) 4-2014-02104 (220) 24.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(731) Trần Văn Khắc  (VN) 

Số nhà 12 dãy B2, khu tập thể Phân Lân 
Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục 
đích y tế.  

 

Nhóm 30: Gạo; bánh kẹo, trà (chè).  
 
 

(210) 4-2014-02105 (220) 24.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 3.1.6; 3.1.16; A26.4.6 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

TOM KIDS   (VN) 

84/179 Tôn Thất Hiệp, phường 13, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán: vải, giày dép, áo quần.  
 
 

(210) 4-2014-02122 (220) 25.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần y khoa Hoàn 

MỸ   (VN) 

Phòng 1103, tòa nhà Maritime Bank 
Tower, lầu 11, số 180-192 Nguyễn Công 
Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
cho mục đích y tế; chế phẩm vi khuẩn dùng cho ngành y và thú y; chất đồng vị dùng trong 
ngành y; thuốc diệt động vật, côn trùng có hại.  

 

Nhóm 10: Thiết bị, dụng cụ y tế, cụ thể là: ống nghe; ống thủy; cân; máy siêu âm; máy 
điện tim; máy điện não; máy điện cơ.   

 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, 
nguyên vật liệu phục vụ cho ngành y, hóa chất, mỹ phẩm; dịch vụ tư vấn quản lý kinh 
doanh; dịch vụ tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ tổ chức hội chợ thương 
mại; dịch vụ quảng cáo.  
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Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư tài chính trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị 
ngành y tế; dịch vụ đầu tư vốn để phát triển mạng lưới dịch vụ y tế; dịch vụ tư vấn đầu tư 
tài chính; dịch vụ ủy thác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; dịch vụ ngân hàng.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp; dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình; dịch vụ bảo 
dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị y tế.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo nghề; dịch vụ trường đào tạo cán bộ và nhân viên ngành y tế, 
điều dưỡng; dịch vụ tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề về y tế và sức khỏe; dịch vụ xuất 
bản sách và tạp chí (về thuốc, sức khỏe, y tế); dịch vụ tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về 
thuốc và sức khỏe.  

 

Nhóm 44: Bệnh viện đa khoa; dịch vụ phòng khám và chữa bệnh; dịch vụ nhà điều dưỡng; 
phòng khám chữa và chăm sóc răng miệng; dịch vụ điều trị và phục hồi chức năng; dịch 
vụ trợ giúp y tế; dịch vụ đỡ đẻ; bệnh xá; dịch vụ hộ lý; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; 
dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu.  

 

 
(210) 4-2014-02124 (220) 25.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) A5.5.21; 3.1.14; 3.1.15; 1.15.23 

(591) Đen, nâu nhạt, vàng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất Vạn Thịnh  (VN) 

B4-B5, khu E23 Phan Đình Giót, phường 
2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh kẹo dùng để trang trí cây noel; thạch hoa quả [bánh kẹo].  
 

 
(210) 4-2014-02125 (220) 25.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 3.7.17; 4.1.3; 22.5.10; 22.5.19 

(591) Đỏ, vàng, cam, xanh lục, xanh lam, 
chàm, tím. 

(731) Công ty cổ phần giáo dục giải 

trí Kizworld  (VN) 

184 Lê Đại Hành, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí (cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà). 
 

 
(210) 4-2014-02126 (220) 25.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 2.5.1 

(731) Công ty TNHH phòng khám 

chuyên khoa nhi nhi đồng Sài 

Gòn quốc tế  (VN) 

50 Hậu Giang, phường 2, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện, chăm sóc sức khỏe, trung tâm chăm sóc sức khỏe, 
bệnh víện, dịch vụ trợ giúp y tế, dịch vụ y tế từ xa.  

 
 

(210) 4-2014-02127 (220) 25.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 26.1.2; 25.1.9; 25.1.5; 25.1.25 

(591) Xanh tím than, trắng. 
(731) BOON TONG KEE PTE LTD   (SG) 

52 Woodlands Terrace, Singapore 
738462  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 30: Nước sốt dùng cho cơm gà; mù tạt; bột gừng (gia vị); sốt (gia vị); gia vị tự 
nhiên; gia vị (gồm cả gia vị tự nhiên và nhân tạo); các loại nước sốt thuộc nhóm này như 
sốt cà chua, sốt đậu nành.  

 
 

(210) 4-2014-02128 (220) 25.01.2014 

 

  

(441) 25.03.2014 
(540) (531) 26.1.2; 25.1.5; 25.1.25; 25.1.9 

(731) BOON TONG KEE PTE LTD   (SG) 
52 Woodlands Terrace, Singapore 
738462  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp bữa tiệc lớn (cho người khác) [cung cấp đồ ăn, thức uống do 
nhà hàng thực hiện]; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ đặt chỗ ở nhà hàng; dịch vụ cung 
cấp dịch vụ nhà hàng ăn uống hoặc giữ chỗ tại nhà hàng ăn uống cho khách hàng thân 
thiết hoặc có kế hoạch mua sắm tại nhà hàng ăn uống thường xuyên.  

 
 

(210) 4-2014-02140 (220) 25.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thái Hải   (VN) 

93B Trung Kính, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà (chè). 
 

Nhóm 31: Rau tươi. 
 

Nhóm 32: Nước tinh khiết đóng chai; đồ uống không có cồn. 
 

Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng.  
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Nhóm 37: Xây dựng, tư vấn xây dựng, cho thuê máy đào xúc.  
 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách. 
 

Nhóm 41: Trường đào tạo, trường nội trú.  
 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc.  
 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời, nhà hàng ăn uống.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ tắm hơi.  
 

 
(210) 4-2014-02141 (220) 25.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 24.17.21; 24.17.15 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thái Hải   (VN) 

93B Trung Kính, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo. 
 

(210) 4-2014-02143 (220) 25.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 2.3.1; A2.3.2; A2.3.23 
(591) Vàng đồng. 
(731) Công ty TNHH thẩm mỹ 

Nguyễn Anh  (VN) 

Số 6 khu C2 Làng Quốc Tế Thăng Long, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc da; phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ; dịch vụ tư 
vấn về thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi.  

 

 
(210) 4-2014-02160 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.23; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Đỏ, trắng, xanh nước biển. 
(731) HANJIN KAL CORP.  (KR) 

63, Namdaemun-ro, Jung-gu, Seoul, Korea 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bằng đường không có nội dung là chương trình thưởng cho 
khách hàng đi thường xuyên; vận chuyển khách du lịch bằng đường không, xe buýt, tàu, 
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đường sắt và ô tô; dịch vụ giao thông vận tải phức hợp quốc tế, cụ thể là vận chuyển hành 
khách và/hoặc hàng hóa bằng đường không, xe buýt, tàu, xe tải, đường sắt và ô tô; dịch vụ 
đặt chỗ vận tải; dịch vụ cung cấp thông tin về giao thông vận tải; dịch vụ cung cấp thông 
tin về du lịch và các chuyến du lịch; cung cấp thông tin vận tải bằng đường không và 
chuyến du lịch trên biển; vận tải bằng đường không; dịch vụ giữ chỗ du lịch; đặt chỗ du 
lịch; dịch vụ đại lý du lịch, cụ thể là giữ chỗ và đặt chỗ vận tải; dịch vụ hướng dẫn viên du 
lịch; dịch vụ cho thuê chỗ đỗ xe; thu xếp vận tải; dịch vụ sân bay; cung cấp dịch vụ đăng 
ký đi máy bay ở sân bay và dịch vụ đặt vé tự động cho khách đi bằng đường không; dịch 
vụ xếp hàng vào kho; dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa; đóng gói hàng hoá; dịch vụ đại lý 
hướng dẫn du lịch; dịch vụ cho thuê máy bay; xếp dỡ hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2014-02161 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) A25.7.21; 26.1.1; 1.15.23; 25.5.25 
(731) HANJIN KAL CORP.   (KR) 

63, Namdaemun-ro, Jung-gu, Seoul, 
Korea   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bằng đường không có nội dung là chương trình thưởng cho 
khách hàng đi thường xuyên; vận chuyển khách du lịch bằng đường không, xe buýt, tàu, 
đường sắt và ô tô; dịch vụ giao thông vận tải phức hợp quốc tế, cụ thể là vận chuyển hành 
khách và/hoặc hàng hóa bằng đường không, xe buýt, tàu, xe tải, đường sắt và ô tô; dịch vụ 
đặt chỗ vận tải; dịch vụ cung cấp thông tin về giao thông vận tải; dịch vụ cung cấp thông 
tin về du lịch và các chuyến du lịch; cung cấp thông tin vận tải bằng đường không và 
chuyến du lịch trên biển; vận tải bằng đường không; dịch vụ giữ chỗ du lịch; đặt chỗ du 
lịch; dịch vụ đại lý du lịch, cụ thể là giữ chỗ và đặt chỗ vận tải; dịch vụ hướng dẫn viên du 
lịch; dịch vụ cho thuê chỗ đỗ xe; thu xếp vận tải; dịch vụ sân bay; cung cấp dịch vụ đăng 
ký đi máy bay ở sân bay và dịch vụ đặt vé tự động cho khách đi bằng đường không; dịch 
vụ xếp hàng vào kho; dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa; đóng gói hàng hoá; dịch vụ đại lý 
hướng dẫn du lịch; dịch vụ cho thuê máy bay; xếp dỡ hàng hóa. 

 
 

(210) 4-2014-02162 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.23; 25.5.25; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh nước biển. 
(731) HANJIN KAL CORP.   (KR) 

63, Namdaemun-ro, Jung-gu, Seoul, Korea 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bằng đường không có nội dung là chương trình thưởng cho 
khách hàng đi thường xuyên; vận chuyển khách du lịch bằng đường không, xe buýt, tàu, 
đường sắt và ô tô; dịch vụ giao thông vận tải phức hợp quốc tế, cụ thể là vận chuyển hành 
khách và/hoặc hàng hóa bằng đường không, xe buýt, tàu, xe tải, đường sắt và ô tô; dịch vụ 
đặt chỗ vận tải; dịch vụ cung cấp thông tin về giao thông vận tải; dịch vụ cung cấp thông 
tin về du lịch và các chuyến du lịch; cung cấp thông tin vận tải bằng đường không và 
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chuyến du lịch trên biển; vận tải bằng đường không; dịch vụ giữ chỗ du lịch; đặt chỗ du 
lịch; dịch vụ đại lý du lịch, cụ thể là giữ chỗ và đặt chỗ vận tải; dịch vụ hướng dẫn viên du 
lịch; dịch vụ cho thuê chỗ đỗ xe; thu xếp vận tải; dịch vụ sân bay; cung cấp dịch vụ đăng 
ký đi máy bay ở sân bay và dịch vụ đặt vé tự động cho khách đi bằng đường không; dịch 
vụ xếp hàng vào kho; dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa; đóng gói hàng hoá; dịch vụ đại lý 
hướng dẫn du lịch; dịch vụ cho thuê máy bay; xếp dỡ hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2014-02163 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.23; 25.5.25; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh nước biển. 
(731) HANJIN KAL CORP.   (KR) 

63, Namdaemun-ro, Jung-gu, Seoul, Korea 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bằng đường không có nội dung là chương trình thưởng cho 

khách hàng đi thường xuyên; vận chuyển khách du lịch bằng đường không, xe buýt, tàu, 
đường sắt và ô tô; dịch vụ giao thông vận tải phức hợp quốc tế, cụ thể là vận chuyển hành 
khách và/hoặc hàng hóa bằng đường không, xe buýt, tàu, xe tải, đường sắt và ô tô; dịch vụ 
đặt chỗ vận tải; dịch vụ cung cấp thông tin về giao thông vận tải; dịch vụ cung cấp thông 
tin về du lịch và các chuyến du lịch; cung cấp thông tin vận tải bằng đường không và 
chuyến du lịch trên biển; vận tải bằng đường không; dịch vụ giữ chỗ du lịch; đặt chỗ du 
lịch; dịch vụ đại lý du lịch, cụ thể là giữ chỗ và đặt chỗ vận tải; dịch vụ hướng dẫn viên du 
lịch; dịch vụ cho thuê chỗ đỗ xe; thu xếp vận tải; dịch vụ sân bay; cung cấp dịch vụ đăng 
ký đi máy bay ở sân bay và dịch vụ đặt vé tự động cho khách đi bằng đường không; dịch 
vụ xếp hàng vào kho; dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa; đóng gói hàng hoá; dịch vụ đại lý 
hướng dẫn du lịch; dịch vụ cho thuê máy bay; xếp dỡ hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2014-02164 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A25.7.21; 25.5.25; 1.15.23; 26.1.1 
(731) HANJIN KAL CORP.   (KR) 

63, Namdaemun-ro, Jung-gu, Seoul, Korea
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bằng đường không có nội dung là chương trình thưởng cho 

khách hàng đi thường xuyên; vận chuyển khách du lịch bằng đường không, xe buýt, tàu, 
đường sắt và ô tô; dịch vụ giao thông vận tải phức hợp quốc tế, cụ thể là vận chuyển hành 
khách và/hoặc hàng hóa bằng đường không, xe buýt, tàu, xe tải, đường sắt và ô tô; dịch vụ 
đặt chỗ vận tải; dịch vụ cung cấp thông tin về giao thông vận tải; dịch vụ cung cấp thông 
tin về du lịch và các chuyến du lịch; cung cấp thông tin vận tải bằng đường không và 
chuyến du lịch trên biển; vận tải bằng đường không; dịch vụ giữ chỗ du lịch; đặt chỗ du 
lịch; dịch vụ đại lý du lịch, cụ thể là giữ chỗ và đặt chỗ vận tải; dịch vụ hướng dẫn viên du 
lịch; dịch vụ cho thuê chỗ đỗ xe; thu xếp vận tải; dịch vụ sân bay; cung cấp dịch vụ đăng 
ký đi máy bay ở sân bay và dịch vụ đặt vé tự động cho khách đi bằng đường không; dịch 
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vụ xếp hàng vào kho; dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa; đóng gói hàng hoá; dịch vụ đại lý 
hướng dẫn du lịch; dịch vụ cho thuê máy bay; xếp dỡ hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2014-02165 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 1.15.23; 25.5.25 
(591) Đỏ, trắng, xanh nước biển. 
(731) HANJIN KAL CORP.   (KR) 

63, Namdaemun-ro, Jung-gu, Seoul, Korea
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bằng đường không có nội dung là chương trình thưởng cho 

khách hàng đi thường xuyên; vận chuyển khách du lịch bằng đường không, xe buýt, tàu, 
đường sắt và ô tô; dịch vụ giao thông vận tải phức hợp quốc tế, cụ thể là vận chuyển hành 
khách và/hoặc hàng hóa bằng đường không, xe buýt, tàu, xe tải, đường sắt và ô tô; dịch vụ 
đặt chỗ vận tải; dịch vụ cung cấp thông tin về giao thông vận tải; dịch vụ cung cấp thông 
tin về du lịch và các chuyến du lịch; cung cấp thông tin vận tải bằng đường không và 
chuyến du lịch trên biển; vận tải bằng đường không; dịch vụ giữ chỗ du lịch; đặt chỗ du 
lịch; dịch vụ đại lý du lịch, cụ thể là giữ chỗ và đặt chỗ vận tải; dịch vụ hướng dẫn viên du 
lịch; dịch vụ cho thuê chỗ đỗ xe; thu xếp vận tải; dịch vụ sân bay; cung cấp dịch vụ đăng 
ký đi máy bay ở sân bay và dịch vụ đặt vé tự động cho khách đi bằng đường không; dịch 
vụ xếp hàng vào kho; dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa; đóng gói hàng hoá; dịch vụ đại lý 
hướng dẫn du lịch; dịch vụ cho thuê máy bay; xếp dỡ hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2014-02166 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 1.15.23; 25.5.25 
(591) Đỏ, trắng, xanh nước biển. 
(731) HANJIN KAL CORP.   (KR) 

63, Namdaemun-ro, Jung-gu, Seoul, Korea 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bằng đường không có nội dung là chương trình thưởng cho 

khách hàng đi thường xuyên; vận chuyển khách du lịch bằng đường không, xe buýt, tàu, 
đường sắt và ô tô; dịch vụ giao thông vận tải phức hợp quốc tế, cụ thể là vận chuyển hành 
khách và/hoặc hàng hóa bằng đường không, xe buýt, tàu, xe tải, đường sắt và ô tô; dịch vụ 
đặt chỗ vận tải; dịch vụ cung cấp thông tin về giao thông vận tải; dịch vụ cung cấp thông 
tin về du lịch và các chuyến du lịch; cung cấp thông tin vận tải bằng đường không và 
chuyến du lịch trên biển; vận tải bằng đường không; dịch vụ giữ chỗ du lịch; đặt chỗ du 
lịch; dịch vụ đại lý du lịch, cụ thể là giữ chỗ và đặt chỗ vận tải; dịch vụ hướng dẫn viên du 
lịch; dịch vụ cho thuê chỗ đỗ xe; thu xếp vận tải; dịch vụ sân bay; cung cấp dịch vụ đăng 
ký đi máy bay ở sân bay và dịch vụ đặt vé tự động cho khách đi bằng đường không; dịch 
vụ xếp hàng vào kho; dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa; đóng gói hàng hoá; dịch vụ đại lý 
hướng dẫn du lịch; dịch vụ cho thuê máy bay; xếp dỡ hàng hóa. 
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(210) 4-2014-02167 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A25.7.21; 25.5.25; 26.1.1; 1.15.23 
(731) HANJIN KAL CORP.   (KR) 

63, Namdaemun-ro, Jung-gu, Seoul, 
Korea   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bằng đường không có nội dung là chương trình thưởng cho 

khách hàng đi thường xuyên; vận chuyển khách du lịch bằng đường không, xe buýt, tàu, 
đường sắt và ô tô; dịch vụ giao thông vận tải phức hợp quốc tế, cụ thể là vận chuyển hành 
khách và/hoặc hàng hóa bằng đường không, xe buýt, tàu, xe tải, đường sắt và ô tô; dịch vụ 
đặt chỗ vận tải; dịch vụ cung cấp thông tin về giao thông vận tải; dịch vụ cung cấp thông 
tin về du lịch và các chuyến du lịch; cung cấp thông tin vận tải bằng đường không và 
chuyến du lịch trên biển; vận tải bằng đường không; dịch vụ giữ chỗ du lịch; đặt chỗ du 
lịch; dịch vụ đại lý du lịch, cụ thể là giữ chỗ và đặt chỗ vận tải; dịch vụ hướng dẫn viên du 
lịch; dịch vụ cho thuê chỗ đỗ xe; thu xếp vận tải; dịch vụ sân bay; cung cấp dịch vụ đăng 
ký đi máy bay ở sân bay và dịch vụ đặt vé tự động cho khách đi bằng đường không; dịch 
vụ xếp hàng vào kho; dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa; đóng gói hàng hoá; dịch vụ đại lý 
hướng dẫn du lịch; dịch vụ cho thuê máy bay; xếp dỡ hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2014-02168 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trường Sơn  

(VN) 

B18/TT12 khu đô thị Văn Quán, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-02169 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) A11.3.2; 26.3.2; 6.1.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đen, trắng, ghi. 
(731) Nguyễn Thị Thơ  (VN) 

A1/28 tổ 1, ấp Bình Lương, xã Đồng 
Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 

Nhóm 35: Mua bán rượu, bia, nước giải khát, đồ uống có cồn.  
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(210) 4-2014-02186 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

  

(731) LUOYANG BEARING SCIENCE AND 

TECHNOLOGY CO.,LTD.  (CN) 

No.6 Fenghua Road, High and New 

Technology Development Zone, 

Luoyang City, Henan Province, China  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: ổ bi [bộ phận của máy móc]; máy công cụ; máy xay; công cụ cắt [bộ phận của 

máy móc]; đá mài [bộ phận của máy móc]; thiết bị và máy đánh bóng [dùng điện]; máy 

hoàn thiện sản phẩm; trục động cơ điện; máy nghiền ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2014-02187 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

  

(731) LUOYANG BEARING SCIENCE AND 

TECHNOLOGY CO.,LTD.   (CN) 

No.6 Fenghua Road, High and New 

Technology Development Zone, 

Luoyang City, Henan Province, China  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; nghiên cứu dự án kỹ thuật; dịch vụ nghiên cứu và triển 

khai [cho người khác]; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; phân tích hóa học; kiểm tra 

chất lượng; nghiên cứu về cơ khí; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; phân 

tích hệ thống máy tính. 
 

 
(210) 4-2014-02201 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

  

(731) SHOWA DENKO KABUSHIKI KAISHA 

(SHOWA DENKO K. K.)   (JP) 

1-13-9, Shiba Daimon, Minato-ku, 

Tokyo, Japan  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Nhựa dạng lỏng; hóa chất dùng trong công nghiệp; chất dính dùng trong công 

nghiệp; nhựa tổng hợp dạng thô.  
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(210) 4-2014-02202 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

  

(731) SHOWA DENKO KABUSHIKI 

KAISHA (SHOWA DENKO K. K.)  

(JP) 

1-13-9, Shiba Daimon, Minato-ku, 

Tokyo, Japan  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Nhũ tương nhựa tổng hợp; hóa chất dùng trong công nghiệp; chất dính dùng 

trong công nghiệp; nhựa tổng hợp dạng thô. 
 

 
(210) 4-2014-02203 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

  

(731) LOCK & LOCK COMPANY LIMITED  

(KR) 

Lock & Lock Building, 1556-1, Seocho-

3 Dong, Seocho-ku, Seoul, Korea  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Đồ chứa dựng dùng cho nhà bếp; bộ đồ ăn ngoại trừ dao, dĩa và thìa; chai lọ; 

cốc; phích dựng chất lỏng; bình dựng nước nóng, không chạy điện; chảo để rán, không 

chạy điện; dụng cụ hấp thức ăn, không chạy điện; nắp nồi; vỉ nướng (dụng cụ nấu nướng) 

không chạy điện.  
 

 
(210) 4-2014-02204 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

  

(731) LOCK & LOCK COMPANY LIMITED  

(KR) 

Lock & Lock Building, 1556-1, Seocho-

3 Dong, Seocho-ku, Seoul, Korea 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Đồ chứa dựng dùng cho nhà bếp; bộ đồ ăn ngoại trừ dao, dĩa và thìa; chai lọ; 

cốc; phích dựng chất lỏng; bình đựng nước nóng, không chạy điện; chảo để rán, không 

chạy điện; dụng cụ hấp thức ăn, không chạy diện; nắp nồi; vỉ nướng (dụng cụ nấu nướng) 

không chạy điện.  
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(210) 4-2014-02206 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 1.17.11; 25.5.25; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

quốc tế Nhật Việt   (VN) 

Số 13, Lô 3, Nam La Khê Bông Đỏ, 
368B Quang Trung, phường La Khê, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm hoạt động bằng năng lượng mặt trời, máy phát điện hoạt động bằng 

năng lượng mặt trời.  
 

Nhóm 11: Quạt hoạt động bằng năng lượng mặt trời, đèn chiếu sáng hoạt động bằng năng 
lượng mặt trời.  

 
Nhóm 35: Mua bán: máy bơm hoạt động bằng năng lượng mặt trời, máy phát điện hoạt 
động bằng năng lượng mặt trời, quạt hoạt động bằng năng lượng mặt trời, đèn chiếu sáng 
hoạt động bằng năng lượng mặt trời.  

 

 
(210) 4-2014-02220 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, trái 

cây sấy.   
 

Nhóm 30: Gia vị, bột nêm, bột ngọt, tương cà chua, tương ớt, nước tương.  
 

 
(210) 4-2014-02221 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, trái 

cây sấy.   
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Nhóm 30: Gia vị, bột nêm, bột ngọt, tương cà chua, tương ớt, nước tương.  
 

 
(210) 4-2014-02222 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, trái 

cây sấy.   

 

Nhóm 30: Gia vị, bột nêm, bột ngọt, tương cà chua, tương ớt, nước tương.  
 

 
(210) 4-2014-02225 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

  

(731) KABUSHIKI KAISHA SONY 

COMPUTER ENTERTAINMENT (ALSO 

TRADING AS SONY COMPUTER 

ENTERTAINMENT INC.)   (JP) 

1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa CD-ROM; đầu đĩa DVD-ROM; phần mềm trò chơi máy tính ghi sẵn 

trên đĩa quang hoặc đĩa từ; phần mềm trò chơi vi-đê-ô ghi sẵn trên đĩa quang hoặc đĩa từ; 

phần mềm trò chơi ghi sẵn trên đĩa quang hoặc đĩa từ dùng cho thiết bị trò chơi cầm tay 

có màn hình tinh thể lỏng; đĩa vi-đê-ô và băng vi-đê-ô ghi sẵn; phần mềm cho máy trò 

chơi; đĩa quang mã hóa phần mềm trò chơi máy tính; đã quang mã hóa phần mềm trò chơi 

vi-đê-ô; đĩa quang mã hóa phần mềm trò chơi cho thiết bị trò chơi cầm tay có màn hình 

tinh thể lỏng; hộp/bao đựng đĩa quang; phần mềm trò chơi máy tính được tải xuống qua 

mạng máy tính toàn cầu; chương trình trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi vi-đê-ô được 

tải xuống qua mạng máy tính toàn cầu; phần mềm trò chơi được tải xuống qua mạng máy 

tính toàn cầu dùng cho thiết bị trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; phần mềm trò 

chơi vi-đê-ô có thể tải xuống được; chương trình trò chơi vi- ®ª-« có thể tải xuống được; 

phần mềm trò chơi có thể tải xuống được dùng cho thiết bị trò chơi cầm tay có màn hình 

tinh thể lỏng; phần mềm trò chơi có thể tải xuống được dùng cho điện thoại di động; máy 

quay phim/chụp ảnh kỹ thuật số; xuất bản phẩm điện tử, sách và tạp chí dưới dạng điện tử 

về thiết bị trò chơi vi-đê-ô và phần mềm trò chơi vi-đê «.   
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(210) 4-2014-02226 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

  

(531) 26.4.9; A26.11.12; 26.2.7; 26.4.4 

(731) KABUSHIKI KAISHA SONY 

COMPUTER ENTERTAINMENT 

(ALSO TRADING AS SONY 

COMPUTER ENTERTAINMENT INC.)  

(JP) 

1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa CD-ROM; đầu đĩa DVD-ROM; phần mềm trò chơi máy tính ghi sẵn 

trên đĩa quang hoặc đĩa từ; phần mềm trò chơi vi-đê-ô ghi sẵn trên đĩa quang hoặc đĩa từ; 

phần mềm trò chơi ghi sẵn trên đĩa quang hoặc đĩa từ dùng cho thiết bị trò chơi cầm tay 

có màn hình tinh thể lỏng; đĩa vi-đê-ô và băng vi-đê-ô ghi sẵn; phần mềm cho máy trò 

chơi; đĩa quang mã hóa phần mềm trò chơi máy tính; đĩa quang mã hóa phần mềm trò 

chơi vi-đê-ô; đĩa quang mã hóa phần mềm trò chơi cho thiết bị trò chơi cầm tay có màn 

hình tinh thể lỏng; hộp/bao đựng đã quang; phần mềm trò chơi máy tính được tải xuống 

qua mạng máy tính toàn cầu; chương trình trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi vi-đê-ô 

được tải xuống qua mạng máy tính toàn cầu; phần mềm trò chơi được tải xuống qua mạng 

máy tính toàn cầu dùng cho thiết bị trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; phần 

mềm trò chơi vi-đê-ô có thể tải xuống được; chương trình trò chơi vi- ®ª-« có thể tải 

xuống được; phần mềm trò chơi có thể tải xuống được dùng cho thiết bị trò chơi cầm tay 

có màn hình tinh thể lỏng; phần mềm trò chơi có thể tải xuống được dùng cho điện thoại 

di dộng, máy quay phim/chụp ảnh kỹ thuật số; xuất bản phẩm điện tử, sách và tạp chí 

dưới dạng điện tử về thiết bị trò chơi vi-đê-ô và phần mềm trò chơi vi ®ª-«.  
 

 
(210) 4-2014-02248 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.03.2014 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 5.3.16; 1.15.14 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá, xanh lá nhạt, xanh lá 

đậm, hồng nhạt, đen, đỏ, vàng nhạt, tím, 

tím nhạt. 

(731) Trần Đức Dũng  (VN) 

Xóm 11, xã Hồng Long, huyện Nam 

Đàn, tỉnh Nghệ An 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-02249 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.19; 26.2.7 
(591) Đỏ, đen, vàng, cam, vàng nhạt, xám, 

trắng, nâu, đen, đỏ, xanh lá, xanh dương 
nhạt, xanh dương đậm. 

(731) Đoàn Trọng Tân   (VN) 

Thôn Bảo Lộc, xã Võng Xuyên, huyện 
Phúc Thọ, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-02267 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 25.1.25; 26.1.1; 25.7.25 
(591) Đen, trắng, nâu. 
(731) COLOWIDE CO., LTD.   (JP) 

2-2-1, Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama 
city, Kanagawa, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2014-02269 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.03.2014 
(540) 

  

(731) CROSS COMPANY INC.   (JP) 
2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, 
Okayama 700-0903, Japan   

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; đá quý và đá quý giả; đá bán quý; 
đá quý làm đồ trang sức; đồ trang sức; đồ trang sức thời trang rẻ tiền; kim cương; đồ trang 
sức bằng hổ phách vàng; đồ trang sức có tráng men; hạt ngọc trai giả làm từ hổ phách [hổ 
phách nén]; hoa tai; ghim cài để trang sức; ghim cài cà vạt; kẹp cài cà vạt; khuy măng sét; 
huy hiệu bằng kim loại quý; huy chương; vòng đeo chìa khóa là đồ trang sức được làm 
bằng kim loại quý; hộp đựng đồ trang sức loại nhỏ; hộp đựng đồ kim hoàn; hộp bằng kim 
loại quý; đồ trang trí cho mũ bằng kim loại quý; đồ trang trí cho giày bằng kim loại quý; 
đồng hồ; đồng hồ đeo tay; dây đeo đồng hồ đeo tay; dây đeo đồng hồ đeo tay dạng liền 
sợi luồn qua hai tai đeo của đồng hồ (watch bands); dây đeo đồng hồ đeo tay gắn với hai 
tai đeo đồng hồ (watch straps); dây xích đồng hồ bỏ túi. 
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Nhóm 18: Cặp da (attaché cases); túi đeo lưng; túi thể thao; túi dùng ở bãi biển; túi xách 
tay có hai quai ở hai bên (túi Boston); cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví đựng danh thiếp; ví 
đựng thẻ điện thoại; túi mua hàng; túi đựng hành lí xách tay mang theo người; ví đựng 
tiền xu; túi đựng mỹ phẩm không chứa đồ bên trong; ví đựng thẻ tín dụng; túi đựng quần 
áo đi du lịch; túi xách tay có miệng túi mở bằng bản lề (túi Gladstone); túi đựng đồ tập 
thể dục (gym bags); túi xách tay; bao nhỏ bằng da để đựng hay móc chìa khóa; ví đựng 
danh thiếp bằng da; ví kẹp danh thiếp bằng da; ví bỏ túi cho nam giới; ví nữ giới; ba lô; túi 
và cặp dùng cho học sinh; túi khoác vai; va li xách tay; túi có hai quai để xách hay đeo vai 
(tote bags); túi du lịch; va li [hành lý]; túi đeo hông; da giả; da và lông thú, thô hoặc bán 
thành phẩm; ô; dù che nắng; bao (vỏ) «.  

 
Nhóm 25: Quần áo; quần áo bơi; cà vạt; khăn choàng đầu, vai và cổ; khăn choàng 
(shawls); khăn choàng cổ lớn (có thể che được cả mũi và miệng); găng tay (quần áo); bít 
tất ngắn cổ; quần áo bó; quần ống bó (leggings); dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; dây 
nịt để kéo giữ tất dài và tất cao cổ; dây đeo quần; dải khăn choàng qua vai thể hiện chức 
tước hay giải thưởng; thắt lưng quần áo; đồ đội đầu; đồ đi chân.   

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ và bán buôn tại siêu thị, cửa hàng, thông qua thư đặt hàng từ ca-
ta-lô, thông qua các phương tiện truyền thông điện tử bao gồm trang web trực tuyến và 
các chương trình mua bán trên tivi, cho các sản phẩm là kim loại quý dạng thô hoặc bán 
thành phẩm, đá quý và đá quý giả, đá bán quý, đá quý làm đồ trang sức, đồ trang sức, đồ 
trang sức thời trang rẻ tiền, kim cương, đồ trang sức bằng hổ phách vàng, đồ trang sức có 
tráng men, hạt ngọc trai giả làm từ hổ phách [hổ phách nén], hoa tai, ghim cài để trang 
sức, ghim cài cà vạt, kẹp cài cà vạt, khuy măng sét, huy hiệu bằng kim loại quý, huy 
chương, vòng đeo chìa khóa là đồ trang sức được làm bằng kim loại quý, hộp đựng đồ 
trang sức loại nhỏ, hộp đựng đồ kim hoàn, đồ trang trí cho mũ bằng kim loại quý, đồ 
trang trí cho giày bằng kim loại quý, đồng hồ, đồng hồ đeo tay, dây đeo đồng hồ đeo tay, 
dây đeo đồng hồ đeo tay dạng liền sợi luồn qua hai tai đeo của đồng hồ (watch bands), 
dây đeo đồng hồ đeo tay gắn với hai tai đeo đồng hồ (watch straps), dây xích đồng hồ bỏ 
túi, cặp da (attaché eases), túi đeo lưng, túi thể thao, túi dùng ở bãi biển, túi xách tay có 
hai quai ở hai bên (túi Boston), cặp đựng giấy tờ, tài liệu, ví đựng danh thiếp, ví đựng thẻ 
điện thoại, túi mua hàng, túi đựng hành lí xách tay mang theo người, ví đựng tiền xu, túi 
đựng mỹ phẩm không chứa đồ bên trong, ví đựng thẻ tín dụng, túi đựng quần áo đi du 
lịch, túi xách tay có miệng túi mở bằng bản lề (túi Gladstone), túi đựng đồ tập thể dục 
(gym bags), túi xách tay, bao nhỏ bằng da để đựng hay móc chìa khóa, ví đựng danh thiếp 
bằng da, ví kẹp danh thiếp bằng da, ví bỏ túi cho nam giới, ví nữ giới, ba lô, túi và cặp 
dùng cho học sinh, túi khoác vai, va li xách tay, túi có hai quai để xách hay đeo vai (tote 
bags), túi du lịch, va li [hành lý], túi đeo hông, da giả, da và lông thú thô hoặc bán thành 
phẩm, ô, dù che nắng, bao (vỏ) ô, quần áo, quần áo bơi, cà vạt, khăn choàng đầu, vai và 
cổ, khăn choàng (shawls), khăn choàng cổ lớn (có thể che được cả mũi và miệng), găng 
tay (quần áo), bít tất ngắn cổ, quần áo bó, quần ống bó (leggings), dây nịt để kéo giữ tất 
chân ngắn cổ, dây nịt để kéo giữ tất dài và tất cao cổ, dây đeo quần, dải khăn choàng qua 
vai thể hiện chức tước hay giải thưởng, thắt lưng quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, thực 
phẩm và đồ uống; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục 
đích bán lẻ; quảng cáo; bán đấu giá; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ khuyến mại 
thúc đẩy bán hàng cho người khác; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và 
dịch vụ cho người khác]. 
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Phần v 

 

CÁC YÊU CẦU thẩm định NỘI DUNG 

 

Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 

Do người nộp đơn yêu cầu 

 

(21) 
Số đơn 

(11) 
Số công 
bố đơn 

(43) 
Ngày công 

bố đơn 

 
Ngày yêu cầu 

(51) 
Chỉ số phân 
loại quốc tế 

1-2010-02869 34014 25.06.2013 21.02.2014     A23F 3/16 

1-2011-00233 30835 25.09.2012 10.02.2014     A61K 31/00 

1-2011-00646 34015 25.06.2013 21.02.2014     A23F 3/16 

1-2011-01034 28753 27.02.2012 21.02.2014     D06F 55/00 

1-2011-02138 29320 25.04.2012 06.02.2014     B60T 11/00 

1-2011-02514 29353 25.04.2012 07.02.2014     F16L 3/01 

1-2011-02623 29367 25.04.2012 08.02.2014     B24B 49/00 

1-2011-03015 29977 25.06.2012 11.02.2014     C09J 4/00 

1-2011-03591 30378 25.07.2012 12.02.2014     A01N 47/36 

1-2012-00681 31212 25.10.2012 06.02.2014     B60T 8/00 

1-2012-02747 33307 25.04.2013 19.02.2014     A47J 37/06 

1-2012-03250 34057 25.06.2013 07.02.2014     F16L 25/00 

1-2012-03441 35306 25.10.2013 13.02.2014     H02H3/22  

1-2012-03538 34072 25.06.2013 19.02.2014     B62J 6/00 

1-2012-03794 33734 27.05.2013 17.02.2014     A01N 43/40 

1-2013-00038 34392 25.07.2013 10.02.2014     C07D 487/04 

1-2013-00164 34114 25.06.2013 21.02.2014     A23F 5/00 

1-2013-00283 34696 26.08.2013 19.02.2014     B62L 3/00 

1-2013-00298 33523 25.04.2013 18.02.2014     C07D 235/30 

1-2013-00308 34701 26.08.2013 19.02.2014     F02M 69/04 

1-2013-00348 34709 26.08.2013 19.02.2014     A61K 47/02 

1-2013-00351 34432 25.07.2013 10.02.2014     C07D 413/10 

1-2013-00398 35697 25.11.2013 17.02.2014     C07D 401/12 

1-2013-00434 36025 25.12.2013 06.02.2014     A61K 35/12 

1-2013-00518 34732 26.08.2013 06.02.2014     H04N 7/26 

1-2013-00531 34462 25.07.2013 10.02.2014     A61K 8/06 

1-2013-00563 34735 26.08.2013 21.02.2014     A23L 1/29 

1-2013-00564 35700 25.11.2013 21.02.2014     A61K 31/353 

1-2013-00603 34160 25.06.2013 18.02.2014     A01N 43/90 

1-2013-00616 35034 25.09.2013 10.02.2014     C03B 11/00 

1-2013-00638 34166 25.06.2013 21.02.2014     B07B 1/46 

1-2013-00651 34168 25.06.2013 27.01.2014     B24B 37/00 

1-2013-00671 35036 25.09.2013 06.02.2014     C07K 16/00 

1-2013-00678 33948 27.05.2013 06.02.2014     G06F 3/048 

1-2013-00699 34484 25.07.2013 11.02.2014     B32B 3/30 

1-2013-00724 34490 25.07.2013 11.02.2014     A61K 31/33 

1-2013-00725 34491 25.07.2013 10.02.2014     C07F 5/02 
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1-2013-00726 34177 25.06.2013 10.02.2014     C07D 213/30 

1-2013-00729 34492 25.07.2013 08.02.2014     A23L 1/22 

1-2013-00733 34494 25.07.2013 06.02.2014     B01J 8/18 

1-2013-00747 34496 25.07.2013 10.02.2014     C07D 213/74 

1-2013-00757 34182 25.06.2013 11.02.2014     A23K 1/16 

1-2013-00760 35701 25.11.2013 07.02.2014     A61K 9/12 

1-2013-00770 33970 27.05.2013 11.02.2014     B01D 21/02 

1-2013-00777 33972 27.05.2013 14.02.2014     A46B 9/04 

1-2013-00786 33973 27.05.2013 13.02.2014     E21B 19/24 

1-2013-00792 33976 27.05.2013 11.02.2014     G01B 3/16 

1-2013-00795 35051 25.09.2013 11.02.2014     B63H 3/06 

1-2013-00796 34505 25.07.2013 11.02.2014     A61K 51/08 

1-2013-00811 35052 25.09.2013 13.02.2014     H04N 7/173 

1-2013-00823 33987 27.05.2013 18.02.2014     B21D 51/26 

1-2013-00837 35055 25.09.2013 13.02.2014     H04N 7/173 

1-2013-00841 33995 27.05.2013 17.02.2014     C08J 9/00 

1-2013-00843 34756 26.08.2013 19.02.2014     B01F 7/16 

1-2013-00844 34757 26.08.2013 19.02.2014     B01F 7/16 

1-2013-00845 34758 26.08.2013 19.02.2014     B01F 7/16 

1-2013-00847 34759 26.08.2013 19.02.2014     B01F 7/16 

1-2013-00862 34761 26.08.2013 13.02.2014     H04L 25/02 

1-2013-00866 34507 25.07.2013 11.02.2014     A61K 9/20 

1-2013-00868 35060 25.09.2013 11.02.2014     C07K 16/32 

1-2013-00874 34763 26.08.2013 19.02.2014     H01R 4/36 

1-2013-00883 34208 25.06.2013 11.02.2014     B21D 21/00 

1-2013-00886 34765 26.08.2013 20.02.2014     B65D 83/14 

1-2013-00896 34766 26.08.2013 24.02.2014     C02F 1/74 

1-2013-00897 34767 26.08.2013 21.02.2014     B01D 53/02 

1-2013-00900 34003 27.05.2013 11.02.2014     E21B 17/08 

1-2013-00901 34514 25.07.2013 14.02.2014     A23D 9/00 

1-2013-00902 35062 25.09.2013 10.02.2014     A61K 39/00 

1-2013-00909 34214 25.06.2013 13.02.2014     H04W 40/00 

1-2013-00916 35353 25.10.2013 18.02.2014     B62K 11/00 

1-2013-00917 35354 25.10.2013 19.02.2014     B62J 39/00 

1-2013-00918 35355 25.10.2013 19.02.2014     B62K 11/00 

1-2013-00922 34218 25.06.2013 11.02.2014     C21B 5/00 

1-2013-00933 34221 25.06.2013 13.02.2014     H04W 40/00 

1-2013-00939 34005 27.05.2013 11.02.2014     H04B 1/40 

1-2013-00944 35359 25.10.2013 18.02.2014     B62K 11/00 

1-2013-00950 34772 26.08.2013 07.02.2014     G06F 3/048 

1-2013-00951 34773 26.08.2013 11.02.2014     H04B 1/40 

1-2013-00952 34006 27.05.2013 24.02.2014     A61K 8/44 

1-2013-00957 36035 25.12.2013 21.02.2014     C07C 265/14 

1-2013-00965 35708 25.11.2013 13.02.2014     C07C 231/12 

1-2013-00971 34526 25.07.2013 24.02.2014     A61K 9/00 

1-2013-00980 34010 27.05.2013 06.02.2014     F23L 7/00 

1-2013-00982 35362 25.10.2013 18.02.2014     B62K 11/02 

1-2013-00985 34229 25.06.2013 17.02.2014     C08J 5/24 

1-2013-00986 34230 25.06.2013 17.02.2014     C08J 5/24 
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1-2013-00987 34231 25.06.2013 20.02.2014     C08J 5/24 

1-2013-00988 34232 25.06.2013 20.02.2014     C08G 18/42 

1-2013-01002 34011 27.05.2013 11.02.2014     H04B 1/40 

1-2013-01004 34236 25.06.2013 06.02.2014     A61F 13/15 

1-2013-01006 34237 25.06.2013 07.02.2014     A61F 13/15 

1-2013-01013 34535 25.07.2013 18.02.2014     E21B 17/02 

1-2013-01016 35364 25.10.2013 10.02.2014     A61K 39/395 

1-2013-01019 35066 25.09.2013 07.02.2014     B65D 1/20 

1-2013-01021 34537 25.07.2013 24.02.2014     C07D 471/04 

1-2013-01075 34549 25.07.2013 13.02.2014     H03M 13/19 

1-2013-01076 34550 25.07.2013 18.02.2014     C11D 3/02 

1-2013-01077 34786 26.08.2013 18.02.2014     C11D 17/00 

1-2013-01079 34787 26.08.2013 18.02.2014     C11D 3/10 

1-2013-01080 34788 26.08.2013 18.02.2014     C11D 3/40 

1-2013-01081 34789 26.08.2013 18.02.2014     C11D 17/00 

1-2013-01082 34790 26.08.2013 18.02.2014     C11D 17/00 

1-2013-01083 34791 26.08.2013 18.02.2014     C11D 3/40 

1-2013-01115 34799 26.08.2013 19.02.2014     C07D 413/04 

1-2013-01117 35072 25.09.2013 24.02.2014     B31F 5/06 

1-2013-01138 34260 25.06.2013 20.02.2014     C22B 5/10 

1-2013-01141 35075 25.09.2013 10.02.2014     H04N 7/32 

1-2013-01153 36041 25.12.2013 18.02.2014     B65D 75/00 

1-2013-01154 35720 25.11.2013 18.02.2014     C11D 17/00 

1-2013-01160 34804 26.08.2013 18.02.2014     C07D 291/08 

1-2013-01164 34564 25.07.2013 19.02.2014     A61F 13/496 

1-2013-01168 35078 25.09.2013 18.02.2014     C11D 17/00 

1-2013-01176 34806 26.08.2013 10.02.2014     A61K 47/48 

1-2013-01181 34270 25.06.2013 11.02.2014     H04N 5/272 

1-2013-01186 34569 25.07.2013 19.02.2014     C07D 241/26 

1-2013-01205 34572 25.07.2013 27.01.2014     C09J 189/00 

1-2013-01240 35085 25.09.2013 11.02.2014     B29B 9/16 

1-2013-01249 34278 25.06.2013 18.02.2014     A61F 13/15 

1-2013-01251 35726 25.11.2013 18.02.2014     C11D 1/835 

1-2013-01258 34582 25.07.2013 20.02.2014     B63B 27/30 

1-2013-01264 34822 26.08.2013 07.02.2014     D04H 11/08 

1-2013-01298 35395 25.10.2013 11.02.2014     A01N 55/02 

1-2013-01320 35399 25.10.2013 13.02.2014     G10L 21/04 

1-2013-01322 34837 26.08.2013 21.02.2014     C07D 241/24 

1-2013-01323 34595 25.07.2013 21.02.2014     C07D 241/24 

1-2013-01335 34599 25.07.2013 14.02.2014     B65D 85/16 

1-2013-01351 34602 25.07.2013 13.02.2014     H05K 3/46 

1-2013-01352 34603 25.07.2013 06.02.2014     H05K 3/46 

1-2013-01354 34604 25.07.2013 11.02.2014     C07D 249/12 

1-2013-01360 34605 25.07.2013 19.02.2014     A47K 7/00 

1-2013-01382 34850 26.08.2013 10.02.2014     F01B 17/02 

1-2013-01383 34851 26.08.2013 10.02.2014     F02B 21/00 

1-2013-01384 34608 25.07.2013 19.02.2014     C12N 5/0783 

1-2013-01394 34855 26.08.2013 19.02.2014     F01K 23/10 

1-2013-01410 35408 25.10.2013 25.01.2014     C07D 271/06 
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1-2013-01484 34877 26.08.2013 07.02.2014     C12P 7/10 

1-2013-01499 34879 26.08.2013 06.02.2014     H01L 21/78 

1-2013-01514 34624 25.07.2013 06.02.2014     B22D 41/50 

1-2013-01521 34886 26.08.2013 08.02.2014     E21B 34/08 

1-2013-01528 34888 26.08.2013 18.02.2014     E02D 27/01 

1-2013-01532 36052 25.12.2013 19.02.2014     F16F 9/32 

1-2013-01545 36054 25.12.2013 24.02.2014     B32B 3/22 

1-2013-01573 35431 25.10.2013 19.02.2014     F17D 1/18 

1-2013-01577 34630 25.07.2013 21.02.2014     C23C 2/20 

1-2013-01578 34631 25.07.2013 21.02.2014     C23C 2/20 

1-2013-01622 35131 25.09.2013 14.02.2014     B01D 63/08 

1-2013-01715 35770 25.11.2013 18.02.2014     A61K 9/20 

1-2013-01966 34978 26.08.2013 11.02.2014     C07D 498/04 

1-2013-02054 35225 25.09.2013 25.01.2014     H01P 1/203 

1-2013-02126 35239 25.09.2013 19.02.2014     B01D 65/06 

1-2013-02186 35536 25.10.2013 06.02.2014     H04L 12/26 

1-2013-02197 35247 25.09.2013 19.02.2014     A61K 9/08 

1-2013-02200 35248 25.09.2013 11.02.2014     C21B 3/06 

1-2013-02220 35250 25.09.2013 10.02.2014     B65B 55/06 

1-2013-02342 35265 25.09.2013 27.01.2014     A24F 47/00 

1-2013-02363 35600 25.10.2013 19.02.2014     A61K 47/34 

1-2013-02456 35623 25.10.2013 17.02.2014     H04W 28/06 

1-2013-02503 35902 25.11.2013 06.02.2014     B65D 1/02 

1-2013-02588 35925 25.11.2013 06.02.2014     A23L 1/00 

1-2013-02751 36193 25.12.2013 11.02.2014     E21B 43/01 

1-2013-03321 36305 25.12.2013 07.02.2014     A61L 9/01 

2-2011-00034 2031  27.08.2012 13.02.2014     B65H 5/00 

2-2011-00035 2032  27.08.2012 11.02.2014     F17C 1/16 

2-2013-00065 2354  25.11.2013 11.02.2014     F21V 29/00 
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Phần vi 

 

sửa đổi đơn  
 

 

a - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký sáng chế  
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 793/ TB-SHTT, ngày 13/02/2014  

(210)  Số đơn: 1-2007-00890  (220) Ngày nộp đơn 24/04/2007 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn  

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION (JP) 

 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 793/ TB-SHTT, ngày 13/02/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-01390  (220) Ngày nộp đơn 31/05/2010 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn  

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION (JP) 

 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 793/ TB-SHTT, ngày 13/02/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-01665  (220) Ngày nộp đơn 28/06/2010 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn  

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION (JP) 

 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 793/ TB-SHTT, ngày 13/02/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-01201  (220) Ngày nộp đơn 09/05/2011 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn  

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION (JP) 

 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 793/ TB-SHTT, ngày 13/02/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-01879  (220) Ngày nộp đơn 15/07/2011 
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Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn  

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION (JP) 

 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 793/ TB-SHTT, ngày 13/02/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02924  (220) Ngày nộp đơn 28/10/2011 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn  

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION (JP) 

 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 793/ TB-SHTT, ngày 13/02/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-03450  (220) Ngày nộp đơn 12/12/2011 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn  

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION (JP) 

 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 793/ TB-SHTT, ngày 13/02/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-03473  (220) Ngày nộp đơn 15/12/2011 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn  

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION (JP) 

 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 793/ TB-SHTT, ngày 13/02/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-02282  (220) Ngày nộp đơn 01/08/2012 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn  

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION (JP) 

 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 793/ TB-SHTT, ngày 13/02/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-02305  (220) Ngày nộp đơn 03/08/2012 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn  
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            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION (JP) 

 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 793/ TB-SHTT, ngày 13/02/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-02458  (220) Ngày nộp đơn 20/08/2012 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn  

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION (JP) 

 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 793/ TB-SHTT, ngày 13/02/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-02528  (220) Ngày nộp đơn 24/08/2012 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn  

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION (JP) 

 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 793/ TB-SHTT, ngày 13/02/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-02835  (220) Ngày nộp đơn 26/09/2012 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn  

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION (JP) 

 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 793/ TB-SHTT, ngày 13/02/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-02869  (220) Ngày nộp đơn 27/09/2012 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn  

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION (JP) 

 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan 

_____________________________________________________________________________ 

 

b - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu  
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 799/ SHTT-NH2, ngày 14/02/2014  

(210)  Số đơn: 4-2011-17369  (220) Ngày nộp đơn 22/08/2011 
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Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu 

            Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 800/ SHTT-NH2, ngày 14/02/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-12487  (220) Ngày nộp đơn 14/06/2013 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 30 Khổng Tử, khu phố 1, phường Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 803/ SHTT-NH2, ngày 14/02/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-29124  (220) Ngày nộp đơn 24/12/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH Việt An (Viet An Law Firm) 

Số 9, ngõ 8 đường Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 804/ SHTT-NH2, ngày 14/02/2014  

(210)  Số đơn: 4-2011-14822  (220) Ngày nộp đơn 20/07/2011 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là : 

Số B8-BT3, khu đô thị Mỹ Đình 2, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 808/ SHTT-NH2, ngày 14/02/2014  

(210)  Số đơn: 4-2008-09360  (220) Ngày nộp đơn 05/05/2008 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu 

            Mẫu nhãn hiệu mới là: 



 

Công báo sở hữu công nghiệp số 312 Tập A (03.2014) 

 

 
1154 

 

 _______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 703/ TB-SHTT, ngày 10/02/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-27615  (220) Ngày nộp đơn 07/12/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty cổ phần Tư vấn S&B 

P.208, nhà B, khách sạn Thể Thao, đường Nguỵ Như Kon Tum, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 705/ TB-SHTT, ngày 10/02/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-20256  (220) Ngày nộp đơn 11/09/2012 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 341 Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 706/ TB-SHTT, ngày 10/02/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-20257  (220) Ngày nộp đơn 11/09/2012 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 341 Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 707/ TB-SHTT, ngày 10/02/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-20255  (220) Ngày nộp đơn 11/09/2012 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 341 Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 708/ TB-SHTT, ngày 10/02/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-20254  (220) Ngày nộp đơn 11/09/2012 
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Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 341 Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 709/ TB-SHTT, ngày 10/02/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-20253  (220) Ngày nộp đơn 11/09/2012 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 341 Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 710/ TB-SHTT, ngày 10/02/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-20252  (220) Ngày nộp đơn 11/09/2012 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 341 Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 711/ TB-SHTT, ngày 10/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-24730  (220) Ngày nộp đơn 23/10/2013 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần TRUSTPAY 

Lầu 3, số 92, Nguyễn Trãi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 712/ TB-SHTT, ngày 10/02/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-02110  (220) Ngày nộp đơn 28/01/2013 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Level 16, Menara Sunway, Jalan Lagoon Timur, Bandar Sunway, 47500 Subang Jaya, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 713/ TB-SHTT, ngày 10/02/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-12930  (220) Ngày nộp đơn 19/06/2013 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 
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Phường 12, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 714/ TB-SHTT, ngày 10/02/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-12931  (220) Ngày nộp đơn 19/06/2013 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Phường 12, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 715/ TB-SHTT, ngày 10/02/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-17356  (220) Ngày nộp đơn 07/08/2012 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

501/9/2/14 Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 716/ TB-SHTT, ngày 10/02/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-19875  (220) Ngày nộp đơn 06/09/2012 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

161 Avenue of Americas, New York, New York 10013, U.S.A 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 717/ TB-SHTT, ngày 10/02/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-12956  (220) Ngày nộp đơn 19/06/2013 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Level 16, Menara Sunway, Jalan Lagoon Timur, Bandar Sunway, 47500 Subang Jaya, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 718/ TB-SHTT, ngày 10/02/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-12955  (220) Ngày nộp đơn 19/06/2013 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Level 16, Menara Sunway, Jalan Lagoon Timur, Bandar Sunway, 47500 Subang Jaya, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 719/ TB-SHTT, ngày 10/02/2014  
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(210)  Số đơn: 4-2013-02111  (220) Ngày nộp đơn 28/01/2013 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Level 16, Menara Sunway, Jalan Lagoon Timur, Bandar Sunway, 47500 Subang Jaya, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển dịch đơn số: 720/ TB-SHTT, ngày 10/02/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-28336  (220) Ngày nộp đơn 14/12/2012 

Mục chuyển dịch:  Chủ đơn 

Chủ đơn đựơc chuyển dịch thành: 

DINOS CECILE CO., LTD. 

2-46-2, Honcho, Nakano-ku, Tokyo, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển dịch đơn số: 721/ TB-SHTT, ngày 10/02/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-28337  (220) Ngày nộp đơn 14/12/2012 

Mục chuyển dịch:  Chủ đơn 

Chủ đơn đựơc chuyển dịch thành: 

DINOS CECILE CO., LTD. 

2-46-2, Honcho, Nakano-ku, Tokyo, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển dịch đơn số: 722/ TB-SHTT, ngày 10/02/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-06738  (220) Ngày nộp đơn 10/04/2012 

Mục chuyển dịch:  Chủ đơn 

Chủ đơn đựơc chuyển dịch thành: 

DINOS CECILE CO., LTD. 

2-46-2, Honcho, Nakano-ku, Tokyo, Japan  

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển dịch đơn số: 723/ TB-SHTT, ngày 10/02/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-06739  (220) Ngày nộp đơn 10/04/2012 

Mục chuyển dịch:  Chủ đơn 

Chủ đơn đựơc chuyển dịch thành: 

DINOS CECILE CO., LTD. 

2-46-2, Honcho, Nakano-ku, Tokyo, Japan  

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 724/ TB-SHTT, ngày 10/02/2014  

(210)  Số đơn: 4-2011-10294  (220) Ngày nộp đơn 27/05/2011 
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Mục sửa đổi:  Danh mục sản phẩm 

Danh mục sản phẩm được giới hạn thành: 

Nhóm 12: Tàu thủy; tàu thuyền; ô tô; xe nâng (xe có thiết bị kỹ thuật giống chiếc đĩa ở 
đầu dùng để nâng và di chuyển các vật nặng), và xe kéo; xe gắn máy hai bánh; xe đạp; xe 
ba gác; xe kéo đẩy; xe để di chuyển toa chở hàng; động cơ máy kéo. 

Nhóm 37: Sửa chữa hoặc bảo dưỡng ô tô, xe nâng, xe kéo, và các bộ phận và phụ kiện cấu 
thành của chúng; cung cấp thông tin về sửa chữa hoặc bảo dưỡng ô tô, xe nâng, và xe kéo, 
và các bộ phận và phụ kiện cấu thành của chúng; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và thiết 
bị đo hoặc thử nghiệm; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị phân phối và điều khiển 
năng lượng; sửa chữa hoặc bảo dưỡng bộ biến đổi điện quay; sửa chữa hoặc bảo dưỡng 
máy điều chỉnh pha; sửa chữa hoặc bảo dưỡng bộ nạp điện; sửa chữa hoặc bảo dưỡng pin 
và ắc qui; sửa chữa hoặc bảo dưỡng động cơ đốt trong; sửa chữa hoặc bảo dưỡng các bộ 
phận của động cơ đốt trong; sửa chữa hoặc bảo dưỡng bộ khởi động cho động cơ và động 
cơ nổ không dùng cho xe cộ mặt đất; sửa chữa hoặc bảo dưỡng các bộ phận của động cơ 
điện xoay chiều và động cơ điện một chiều; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy phát điện xoay 
chiều và máy phát điện một chiều; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy phát điện; sửa chữa 
hoặc bảo dưỡng dây cáp hoặc dây điện; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị viễn 
thông; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị điện thoại; sửa chữa hoặc bảo dưỡng các bộ phận 
và phụ kiện của máy và thiết bị viễn thông; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị thông báo tự 
động trạng thái nạp đầy; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy, thiết bị điện tử và các bộ phận 
của chúng; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy tính cá nhân; sửa chữa hoặc bảo dưỡng hệ 
thống điều khiển từ xa; sửa chữa hoặc bảo dưỡng điện cực; sửa chữa hoặc bảo dưỡng lõi 
từ; sửa chữa hoặc bảo dưỡng dây điện trở. 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển dịch đơn số: 725/ TB-SHTT, ngày 10/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2010-20391  (220) Ngày nộp đơn 28/09/2010 

Mục sửa đổi:  Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Hộ kinh doanh Bạch Ngọc  

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển dịch đơn số: 726/ TB-SHTT, ngày 10/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2010-20390  (220) Ngày nộp đơn 28/09/2010 

Mục sửa đổi:  Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Hộ kinh doanh Bạch Ngọc 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 727/ TB-SHTT, ngày 10/02/2014  

(210)  Số đơn: 4-2011-14497  (220) Ngày nộp đơn 15/07/2011 

Mục sửa đổi:  Danh mục sản phẩm 

Danh mục sản phẩm mới là: 
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Nhóm 05: Sữa bột cho trẻ sơ sinh (thực phẩm cho trẻ sơ sinh) và sữa bột có đường cho trẻ 
sơ sinh (thực phẩm cho trẻ sơ sinh). 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 728/ TB-SHTT, ngày 10/02/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-14317  (220) Ngày nộp đơn 02/07/2012 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP-Chi nhánh TP.HCM 

 31 Hàn Thuyên, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 729/ TB-SHTT, ngày 10/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-20174  (220) Ngày nộp đơn 11/09/2012 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

79B Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 730/ TB-SHTT, ngày 10/02/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-22752  (220) Ngày nộp đơn 10/10/2012 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

79B Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 731/ TB-SHTT, ngày 10/02/2014  

(210)  Số đơn: 4-2011-25714  (220) Ngày nộp đơn 02/12/2011 

Mục sửa đổi:  Danh mục sản phẩm 

Danh mục sản phẩm mới là: 

Tách các nhóm 25&41 sang một đơn mới. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 732/ TB-SHTT, ngày 10/02/2014  

(210)  Số đơn: 4-2011-04255  (220) Ngày nộp đơn 12/03/2012 

Mục sửa đổi:  Danh mục sản phẩm 

Danh mục sản phẩm mới là: 

Nhóm 09: Máy quay phim; máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy 
ảnh [chụp ảnh]. 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 732/ TB-SHTT, ngày 10/02/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-25656  (220) Ngày nộp đơn 14/11/2012 

Mục sửa đổi:  Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

 KERING 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 734/ TB-SHTT, ngày 10/02/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-09175  (220) Ngày nộp đơn 09/05/2013 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

No. 6, Bau Chiang Rd., Hsin-Tien Dist, New Taipei City 231, Taiwan 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 735/ TB-SHTT, ngày 10/02/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-15971  (220) Ngày nộp đơn 22/07/2013 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Localitµ Ai Conti, 55051 Castelvecchio Pascoli, Barga (Lucca), Italy 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 736/ TB-SHTT, ngày 10/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-26938  (220) Ngày nộp đơn 29/11/2012 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu 

            Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 740/ TB-SHTT, ngày 10/02/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-22896  (220) Ngày nộp đơn 12/10/2012 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 
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            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Tầng 1, tòa nhà ROSANA, số 60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 741/ TB-SHTT, ngày 10/02/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-22895  (220) Ngày nộp đơn 12/10/2012 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Tầng 1, tòa nhà ROSANA, số 60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 742/ TB-SHTT, ngày 10/02/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-22894  (220) Ngày nộp đơn 12/10/2012 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Tầng 1, tòa nhà ROSANA, số 60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 743/ TB-SHTT, ngày 10/02/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-27195  (220) Ngày nộp đơn 03/12/2012 

Mục sửa đổi:  Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

DNTN kinh doanh mua bán vàng tiệm vàng Hiệp Thành thành phố Sa Đéc 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1027/TB-SHTT,  ngày 24/02/2014  

(210)  Số đơn: 4-2000-46268  (220) Ngày nộp đơn 04/05/2000 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

 Số 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

_____________________________________________________________________________ 
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Phần VII 

 
chuyển giao đơn 

 

 

 Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 704/TB-SHTT, ngày 10/02/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-27615  (220) Ngày nộp đơn: 07/12/2012 

Bên chuyển giao:        

 AZAIS StÐphane, Alexandre (VN) 

 B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao :  

 Công ty PILOBRA S.L 

 C/Jaume I, 10.08291 Ripollet. Barcelona. Tây Ban Nha 
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